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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 44419 
(21) 1-2012-01006 (51) 7 E02D 7/20 

(22) 13.04.2012 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2015 
(75) Bùi Văn Thuận  (VN) 

133/48/7B- KP II, tổ 7, F10, đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
(54) Máy ép cọc bê tông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy ép cọc bê tông dùng trong thi công nhà ở dân dụng. Máy ép 
cọc này gồm hai cụm là cụm máy khoan đĩa (neo) để neo cáp chịu tải cho máy ép thủy 
lực và cụm máy ép thủy lực dùng để ép cọc bê tông xuống nền đất công trình. Máy được 
thiết kế gọn, nhẹ, các chi tiết cấu thành máy được tháo rời khi vận chuyển vào các vị trí 
ép cọc và được lắp ráp dễ dàng và nhanh chóng. Mặt bằng khu vực thi công không cần 
rộng rãi. Máy đặc biệt phù hợp để thi công ở các công trình nhà ở địa bàn dân cư đô thị 
hoặc các khu vực mà xe máy thi công không thể đến được. Việc vận hành máy đơn giản 
và an toàn, giá thành ép cọc thấp. 
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(11) 44420 
(21) 1-2014-00715 (51) 7 B41J  3/407,  29/38, B41F  17/00 

(22) 19.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2014/001325   19.02.2014 (87) WO2014/137083 12.09.2014 
(30) 10-2013-0022892        04.03.2013   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2014 
(71) ROBOPRINT CO., LTD.  (KR) 

402 R&DB Center, 50 Gamasilgil, Hayangeup, Gyeongsansi, Gyeongsangbuk-do, 712-
701 Republic of Korea 

(72) PARK, Jung Kyu  (KR), JEONG, Yun Kyoung (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống in lên mặt tường được trang bị thiết bị dịch chỉnh 

theo phương nằm ngang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống in lên bề mặt tường được trang bị thiết bị dịch chỉnh theo 

phương nằm ngang, hệ thống này bao gồm: cặp cần trục để cuốn các dây; bộ phận in 
được liên kết với các dây; bộ phận thu nhận hình ảnh được kết nối với bộ phận in để thu 
nhận hình ảnh của mặt tường; và bộ phận điều khiển xác định bộ phận in có ở trạng thái 
nằm ngang hay không dựa vào hình ảnh nhận được từ bộ phận thu nhận hình ảnh để làm 
cho các dây của các cần trục được cuốn. Hệ thống in lên bề mặt tường được trang bị 
thiết bị dịch chỉnh theo phương nằm ngang theo sáng chế có hiệu quả ở chỗ hệ thống 
này có thể duy trì tính nằm ngang của bộ phận in bằng cách kiểm tra tự động trạng thái 
nằm ngang của bộ phận in bằng phương tiện của thiết bị thu nhận hình ảnh bên ngoài 
được lắp trong bộ phận in và điều chỉnh chiều dài của dây theo kết quả kiểm tra. 
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(11) 44421 
(21) 1-2014-01000 (51) 7 F25D  3/11,  16/00 

(22) 03.04.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/000389    03.04.2013 (87) WO2014/107821 17.07.2014 
(30) 201310005895.3         08.01.2013    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2014 
(71) NANTONG SQUARE COLD CHAIN EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

No.3888, Jin Tong Road, Xing Ren Town, Tong Zhou District, Nan Tong City, 226371 
Jiangsu, China. 

(72) SUN Jinming (CN), ZHOU Minghui (CN), QIAN Hong (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị kết đông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kết đông bao gồm giá đỡ (1). Con lăn trục dẫn dẫn động 
bằng điện (2) được bố trí ở mỗi đầu của giá đỡ (1), và hai con lăn trục dẫn (2) đều được 
bao quanh bởi băng truyền. Thiết bị phun xịt dịch lỏng (4) được nối cố định với giá đỡ 
(1) được bố trí phía dưới băng truyền, và ống vào dịch lỏng (5) và ống ra dịch lỏng (6) 
của thiết bị phun xịt dịch lỏng (4) được nối lần lượt với ống ra dịch lỏng chất tải lạnh và 
ống vào dịch lỏng chất tải lạnh của máy làm lạnh chất tải lạnh. Thanh đẩy (9) được bố 
trí bên trong mỗi con lăn trục dẫn, bộ đổi hướng trước (10) được nối cố định với thanh 
đẩy (9) được bố trí ở đầu trước của mỗi con lăn trục dẫn, lỗ dọc thứ nhất (11) được bố trí 
trong con lăn trục dẫn nạp, bộ đổi hướng sau (12) được nối cố định với thanh đẩy xuyên 
qua lỗ dọc thứ nhất, và sự lệch pha của bộ đổi hướng trước (10) và bộ đổi hướng sau 

(12) trên thanh đẩy (9) là 180° . Thiết bị kết đông này có ưu điểm là có hiệu suất kết 
đông cao, năng suất sản xuất lớn và kích thước thiết bị nhỏ. 
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(11) 44422 
(21) 1-2014-01014 (51) 7 H01Q  1/38 

(22) 04.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IL2014/050123       04.02.2014 (87) WO2014/118789 07.08.2014 
(30) 61/760,236       04.02.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2014 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, Tiberias 14115, Israel 
(72) COZZOLINO, Randell (US), CONNORS, Cliff (US), HAHN, Brian (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị chiếu sáng  

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng gồm một hộp chứa, ít nhất một nguồn ánh sáng 
được chứa trong hộp chứa, một thành phần tiếp dẫn được lắp vào hộp chứa và có các 
khe, các khe này định hình thành phát xạ anten dạng khe cho bộ điều khiển không dây 
của ít nhất một nguồn ánh sáng và một dây tiếp dẫn để dẫn điện cho thành phần phát xạ 
anten. 
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(11) 44423 
(21) 1-2014-01406 (51) 7 B62M 11/00 

(22) 29.04.2014 (43) 25.11.2015 
(75) Phan Văn Bảy  (VN) 

Số 65, khóm 1, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 
(54) Hộp số xe máy cho người khuyết tật 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp số xe máy ba bánh có số lùi cho người khuyết tật bao gồm nhông 
truyền thay thế (3a) được bố trí tách rời so với nhông truyền thứ hai (2) (nhông bánh 
đà); nhông truyền thứ tư (4) (nhông treo) được bố trí tiếp xúc với nhông truyền thay thế 
(3a); nhông truyền thứ tư (4) được lắp vào vỏ hộp số qua lỗ bắt bu lông (8) nhờ bu lông 
lục giác (7). 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
14 

(11) 44424 
(21) 1-2014-01414 (51) 7 E04C  1/00,  1/41 

(22) 29.04.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2014 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 4/21, Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Gạch lõi xốp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gạch lõi xốp bao gồm: lõi xốp cách nhiệt EPS hình khối lập phương 
có các gai dạng hình nón cụt được tạo cách đều nhau trên cả sáu mặt, các lỗ thông tạo 
xuyên qua bề dày của lõi xốp và được bố trí cách đều nhau theo hai phương; và lớp 
ngoài bằng bê tông mác cao UHPC, gồm có: hai rãnh định vị được tạo ra dọc theo mặt 
đáy và mặt bên liền kề của gạch lõi xốp; hai gân định vị có kích thước tương ứng và đối 
diện với hai rãnh định vị được tạo ra dọc theo mặt trên và mặt bên liền kề của gạch lõi 
xốp sao cho các gân định vị của gạch lõi xốp thứ nhất có thể gài khớp với rãnh định vị 
của các viên gạch lõi xốp liền kề; và ít nhất một rãnh vữa được tạo ra dọc theo toàn bộ 
chiều dài trên hai gân định vị hoặc rãnh định vị liền kề của gạch lõi xốp sao cho vữa bê 
tông có thể chảy theo các rãnh vữa này để liên kết các viên gạch liền kề với nhau. 
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(11) 44425 
(21) 1-2014-01418 (51) 7 A01K  61/00 

(22) 29.04.2014 (43) 25.11.2015 
(71) BAYER CROPSCIENCE L.P.  (US) 

2 T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, United States 
of America 

(72) Stefan Tempel (DE), Thuyen Pham Quang (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp nâng cao sản lượng của động vật thuỷ sinh được 

nuôi trồng trong hệ thống gieo trồng lúa-nuôi trồng thuỷ 
sản kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình nuôi trồng động vật thuỷ sinh trong hệ thống gieo trồng 
lúa-nuôi trồng thuỷ sản. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp nâng cao sản lượng của 
động vật thuỷ sinh được nuôi trồng trong hệ thống gieo trồng lúa-nuôi trồng thuỷ sản 
này, trong đó lúa là lúa lai. Các ví dụ về động vật thuỷ sinh được sinh trưởng trong hệ 
thống gieo trồng lúa-nuôi trồng thuỷ sản là tôm, tôm panđan, cá hoặc động vật thuỷ sinh 
được sinh trưởng khác bất kỳ. 
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(11) 44426 
(21) 1-2014-01421 (51) 7 C11D 7/00 

(22) 29.04.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2014 
(75) Nguyễn Thanh Trúc  (VN) 

¤ 10/42B, ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 
(54) Bột tắm có tác dụng loại bỏ tế bào chết và làm sáng mịn da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bột tắm có tác dụng loại bỏ tế bào chết và làm sáng mịn da. Bột 
tắm này chứa các thành phần sau với tỷ lệ % theo khối lượng lần lượt là: bột cám gạo 
30-50, bột cà phê 35-50 và bột đậu xanh 15-20. 
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(11) 44427 
(21) 1-2014-01426 (51) 7 F26B  17/12,  3/14 

(22) 29.04.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2014 
(71) Công ty TNHH Vĩnh Hưng (VINH HUNG Co., Ltd.)  (VN) 

23A Trần Khánh Dư, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
(72) Quách Ba (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Tháp sấy vỉ nghiêng và hệ thống sấy tuần hoàn kết hợp tháp 

sấy vỉ nghiêng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tháp sấy vỉ nghiêng bao gồm vỏ tháp (17); phễu nạp liệu (1); các vỉ 

song song (12, 13) nghiêng khoảng 450° so với phương thẳng đứng thành hình chữ chi, 
tạo ra lối thông (5) có đầu vào (151) và đầu ra (152) bên trong vỏ tháp (17); cụm điều 
khiển lưu lượng (14) ở vị trí ngay phía dưới đầu ra (152), không khí nóng (F3) được đưa 
vào tháp sấy từ cạnh bên của vỏ tháp (17), đi qua các vỉ song song và được đưa ra tháp 
sấy ở đáy của vỏ tháp (17). Sáng chế còn đề cập đến hệ thống sấy tuần hoàn kết hợp 
tháp sấy vỉ nghiêng này, lò đốt trấu và van chỉnh nhiệt. 
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(11) 44428 
(21) 1-2014-01428 (51) 7 B23P  19/00, H05K  13/00 

(22) 29.04.2014 (43) 25.11.2015 
(71) JUKI CORPORATION  (JP) 

2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, Japan 
(72) NGUYEN SON BANG (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu uốn cong và cắt dây đấu nối, thiết bị cung cấp linh 

kiện, thiết bị gắn linh kiện và phương pháp uốn cong và cắt 
dây đấu nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu và phương pháp uốn cong và cắt dây đấu nối, thiết bị cung 
cấp linh kiện và thiết bị gắn linh kiện. Cơ cấu uốn cong và cắt dây đấu nối bao gồm 
phần kẹp (61) để kẹp nhiều dây đấu nối (33) của các linh kiện điện tử (31), và phần uốn 
cong dây đấu nối (62) để ép thân chính linh kiện (32) của linh kiện điện tử (31) trong đó 
các đây đấu nối (33) được kẹp bởi phần kẹp (61) theo chiều giao nhau với chiều mà các 
dây đấu nối (33) được sắp thẳng hàng tại các góc bên phải để uốn cong các dây đấu nối 
(33) tại các góc bên phải. 
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(11) 44429 
(21) 1-2014-01440 (51) 7 A41D 7/08 

(22) 05.05.2014 (43) 25.11.2015 
(75) Vũ Phi Yến  (VN) 

335/27 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) áo thun có hình in tháo lắp được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến áo thun có hình in tháo lắp được bao gồm phần thân áo (1) và phần 
hình in (2) được gắn với nhau bởi móc gài bằng kim loại (4) trên mặt trong khung hình 
được khoét rỗng (5) tương ứng với các mũi may bằng dây cước đôi (3). Nhờ vậy, sẽ giấu 
được mối nối vào mặt trong khung hình được khoét rỗng (5), do đó đạt được hiệu quả tự 
nhiên gần tương tự một chiếc áo thun in hình trực tiếp lên thân áo. Ngoài ra, do sử dụng 
chi tiết kết nối bằng móc gài và dây cước tại nhiều điểm nên khi mặc và cử động không 
bị lộ mối ghép và thời gian tháo lắp hình in giảm so với việc sử dụng dạng nút bấm và 
nút gài khuy như trên thị trường hiện nay. 
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(11) 44430 
(21) 1-2014-01463 (51) 7 A61K 8/00 

(22) 06.05.2014 (43) 25.11.2015 
(75) Thái Thị Tú Phượng  (VN) 

105 đường 16, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Kem dùng để làm sáng da, kem dùng để làm giảm mụn và tàn 

nhang và quy trình sản xuất kem này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kem dùng để làm sáng da chứa dịch chiết từ lá chùm ngây, dịch 

chiết từ rau má, dịch chiết từ lá lô hội và kem dùng để làm giảm mụn và tàn nhang chứa 
dịch chiết từ lá chùm ngây, dịch chiết từ rau má, dịch chiết từ lá lô hội, dịch chiết từ 
diếp cá và dịch chiết từ nghệ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất hai 
loại kem này. 
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(11) 44431 
(21) 1-2014-01464 (51) 7 A61K 8/00 

(22) 06.05.2014 (43) 25.11.2015 
(75) Thái Thị Tú Phượng  (VN) 

105 đường 16, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Quy trình sản xuất gel dùng để rửa mặt từ cây chùm ngây và 

gel thu được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất gel dùng để rửa mặt chứa dịch chiết từ lá cây 

chùm ngây và dịch chiết từ lá lô hội. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến gel dùng để rửa 
mặt thu được từ quy trình này. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
22 

(11) 44432 
(21) 1-2014-01480 (51) 7 G05B 19/00 

(22) 07.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2014 
(71) Công ty TNHH đầu từ phát triển công nghệ ngôi nhà thông 

minh  (VN) 
Phòng 105, nhà B12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Tử Quảng (VN), Vũ Thanh Thắng (VN) 
(54) Phương pháp thiết kế và triển khai hệ thống nhà thông minh 

dưới dạng các thành phần độc lập được chuẩn hoá 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết kế và triển khai hệ thống nhà thông minh, cụ thể 

là phương pháp thiết kế hệ thống nhà thông minh dưới dạng các thành phần độc lập 
được chuẩn hoá, triển khai hệ thống nhà thông minh bằng cách ghép các thành phần đã 
được chuẩn hoá để tạo thành một hệ thống nhà thông minh đầy đủ, phù hợp với nhu cầu 
khách hàng, giúp việc triển khai có thể thực hiện một cách nhanh chóng và không yêu 
cầu cao về trình độ nhân lực triển khai. 
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(11) 44433 
(21) 1-2014-01481 (51) 7 G05B 17/00 

(22) 07.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2014 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ ngôi nhà thông 

minh  (VN) 
Phòng 105, nhà B12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Tử Quảng (VN), Vũ Thanh Thắng (VN) 
(54) Phương pháp điều khiển các thiết bị điện tử trong hệ thống 

nhà thông minh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển các thiết bị điện tử, cụ thể là phương pháp 

điều khiển các thiết bị điện tử trong hệ thống nhà thông minh cho phép điều khiển được 
với nhiều loại thiết bị khác nhau, trong đó các thiết bị có tính năng khác nhau, bao gồm 
cả các thiết bị được phát triển trong tương lai theo một cách thức chung, khắc phục được 
nhược điểm hiện có của các hệ thống điều khiển khi một thiết bị mới đưa vào một hệ 
thống cũ không tương thích, hoặc khi phát triển một thiết bị mới với các tính năng mới 
thì cần phải chỉnh sửa lại các phần khác của hệ thống điều khiển để đảm bảo tương 
thích. 
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(11) 44434 
(21) 1-2014-01484 (51) 7 C02F  1/28 

(22) 07.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2014 
(71) Viện dầu khí Việt Nam  (VN) 

Tòa nhà Viện dầu khí, số 173 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(72) Vũ An (VN), Phan Trọng Hiếu (VN), Hoàng Mai Chi (VN) 
(54) Chế phẩm xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các 

giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, quy trình chế tạo chế phẩm 
này và quy trình xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng 
từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn 
khai thác dầu khí ngoài khơi, bao gồm hai thành phần chính: i) bentonite được hữu cơ 
hóa và ii) bentonite được axit hóa, với tỷ lệ giữa hai thành phần này nằm trong khoảng 
20/80 đến 80/20. 
Sáng chế cũng đề cập đến quy trình chế tạo chế phẩm xử lý nước thải nhiễm dầu và kim 
loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, quy trình này bao gồm các công 
đoạn; (i) chế tạo bentonite được hữu cơ hóa; (ii) chế tạo bentonite được axit hóa; và (iii) 
phối trộn hai thành phần trên với nhau. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng 
từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, quy trình này bao gồm các công đoạn sau: 
- phân tán chế phẩm theo điểm 2 vào nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng; 

- ngâm hỗn hợp trong khoảng 6 đến 12 giờ ở nhiệt độ nằm trong khoảng 20°C đến 

30°C; và 
- lọc tách phần chất rắn không tan. 
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(11) 44435 
(21) 1-2014-01512 (51) 7 F01N   
(22) 09.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2014 
(75) 1. Trần Chí  (VN) 

28 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phan Đăng Đạo  (VN) 
135A Văn Cao, phường Đăng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

3. Phan Hải Đăng  (VN) 
135A Văn Cao, phường Đăng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

4. Trần Truyền Tiến  (VN) 
3L/2 Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Thiết bị xử lý khí thải cho động cơ đốt trong 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị xử lý khí thải cho động cơ đốt trong với mục đích giảm sự 

truyền nhiệt ra vỏ của thiết bị; khử được chất thải độc hại mà không cần dùng nước hoặc 
các dung dịch khử khác. 
Thiết bị xử lý khí thải theo sáng chế bao gồm bộ phận lọc, két chứa (10) và trong đó bộ 
phận lọc bao gồm các khoang chứa được nối thông với nhau qua các ống thông, các ống 
thông được bố trí theo hình zigzac, bên trong bộ phận lọc, nối với khoang thứ nhất (1) 
và khoang thứ tư (4) hoặc khoang thứ năm (5) hoặc khoang thứ sáu (6), ở trước khoang 
thứ nhất (1) có thêm khoang xử lý (a), bên trong khoang xử lý (a) có vách va đập (a1) và 
vách cách nhiệt (a2), được dùng để tăng nhiệt độ ở vùng khoang xử lý (a) nhằm mục 
đích khử khí HC và CO có trong khí thải, đồng thời ngăn nhiệt ở vùng khoang xử lý (a) 
truyền tới các khoang ở cuối ống xả. 
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(11) 44436 
(21) 1-2014-01513 (51) 7 B26D  
(22) 09.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2014 
(75) YEONG IL KIM  (KR) 

(Sa-dong) 15, Ihwa 3-gil, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Cơ cấu cắt khuôn quay và thiết bị tạo vật liệu dạng tấm có cơ 

cấu cắt khuôn quay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cắt khuôn quay để cắt vật liệu dạng tấm thành hình dạng cụ 

thể. Cơ cấu này bao gồm trục ép có thân trục ép trên đường vận chuyển vật liệu dạng 
tấm và các đường cấp không khí và các lỗ thổi không khí được tạo ra trong thân trục 
quay, lưỡi cắt nhô từ trục ép, trục quay đỡ hướng vào trục ép, không khí quạt thổi và 
thành phần đấu nối đường dẫn không khí để đấu nối liên hoàn quạt thổi và đường cấp 
không khí để không khí đi qua. Lưỡi cắt bao gồm mép cắt có đầu mũi nhọn và đường 
viền ngoài dạng vòng, thân đỡ mép cắt và phần móc nhô ra từ đường biên của mép cắt 
và thân. Phần móc kẹp chặt mảnh cắt vật liệu dạng tấm để tách mảnh cắt rời khi mép cắt 
đã cắt vật liệu dạng tấm và rời khỏi vật liệu dạng tấm. 
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(11) 44437 
(21) 1-2014-01522 (51) 7 H04L 12/40, G08G 1/095 

(22) 09.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2014 
(75) Phạm Hồng Quang  (VN) 

95 A Lý Nam Đế, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp truyền thông qua đường nguồn điện sử dụng bộ 

điều khiển công suất thông minh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông trên đường nguồn PLC_PCS sử dụng các 

tính năng thường có sẵn trong các bộ điều khiển và giám sát điện sử dụng thông thường: 
bật tắt nguồn điện, đo điện áp và cường độ dòng điện. Sáng chế cũng đề cập đến các hệ 
thống sử dụng nguyên lý này để thể hiện điều khiển và hiển thị tín hiệu điều khiển giao 
thông tại các nút giao, điều khiển thông minh mạng các thiết bị dùng điện trong tòa nhà, 
đường phố, công viên hay các mạng điện khác. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
28 

(11) 44438 
(21) 1-2014-01523 (51) 7 F03B 7/00 

(22) 12.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.05.2014 
(75) Nguyễn Phi Thái  (VN) 

F6/6A ấp 6A xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống phát điện dùng năng lượng sóng biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phát điện dùng năng lượng sóng biển bao gồm: bề mặt bê 

tông phẳng và láng nghiêng một góc nằm trong khoảng từ 20° đến 35° so với mặt phẳng 
nằm ngang, có phần dưới bề mặt bê tông tiếp giáp với vị trí thấp nhất của mực nước biển 
để khi sóng biển tiến vào bờ sẽ thành lớp nước chảy tràn trên bề mặt bê tông này; tuabin 
kiểu lồng sóc được đặt nằm ngang trên hai trụ đỡ được cố định trên bề mặt bê tông, cánh 
tuabin song song và cách bề mặt bê tông khi ở vị trí thấp nhất là nhỏ hơn 1cm, trục 
tuabin có hướng vuông góc với phương di chuyển của sóng, do vậy cánh tuabin trực 
diện đón sóng và thu được nhiều năng lượng nhất; máy phát điện được nối với tuabin để 
phát điện khi tuabin quay. 
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(11) 44439 
(21) 1-2014-01535 (51) 7 A01G  27/00 

(22) 13.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.05.2014 
(75) Lưu Văn Hiển  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 
(54) Chậu giữ ẩm 

  (57)     Sáng chế đề xuất chậu giữ ẩm để cung cấp nước tùy theo nhu cầu của cây trồng. Chậu 
giữ ẩm bao gồm: thân ngoài hình chậu (1) và thân trong hình ống (3) tạo thành vùng 
chứa (4) giữa thân ngoài (1) và thân trong (3); đáy của vùng chứa (4) có đầu thứ nhất 
(43), thân trong (3) có đáy dạng mặt cong lồi (5) với đỉnh có các lỗ thông khí (51), vật 
liệu thấm hút được nạp đầy vào vùng chứa (4) và một phần của thân trong hình ống (3) 
ngay trên đáy dạng mặt cong lồi (5), tạo thành các lớp giữ nước (M4, M7), giá thể được 
nạp đầy vào phần còn lại của chậu, nhờ đó nước được giữ trong các lớp vật liệu thấm hút 
(M4, M7) và từ đó thấm vào giá thể và cung cấp cho cây. 
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(11) 44440 
(21) 1-2014-01548 (51) 7 C21C  1/02 

(22) 13.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.05.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) Takafumi NORIKATE (JP), Koji OKADA (JP), Hiroki NISHI (JP), Tomomichi 

TERABAKATE (JP), Kenji OSHIMA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp khử lưu huỳnh sắt nóng chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khử lưu huỳnh sắt nóng chảy bao gồm: xỉ thu hồi 

được khử lưu huỳnh ở nhiệt độ 500°C hoặc lớn hơn từ sắt nóng chảy được khử lưu 
huỳnh trước, loại bỏ kim loại từ xỉ được khử lưu huỳnh được thu hồi bằng thiết bị lớn và 
nghiền các khối lớn có đường kính lớn hơn 50mm trong xỉ được khử lưu huỳnh thành 
các hạt nằm trong khoảng 50mm hoặc nhỏ hơn bằng lực cơ học của thiết bị lớn và xung 
lực bằng cách tháo xỉ được khử lưu huỳnh, và dung nạp xỉ được khử lưu huỳnh được 
nghiền thành sắt nóng chảy để được khử lưu huỳnh sau đó. 
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(11) 44441 
(21) 1-2014-01561 (51) 7 C04B 28/04 

(22) 14.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2014 
(75) Nguyễn Thị Thu Hương  (VN) 

Bộ môn Vật liệu xây dựng, trường đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(54) Thành phần vật liệu của bê tông có độ bền cao sử dụng cho 
các kết cấu bảo vệ mái đê biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thành phần vật liệu của bê tông có độ bền cao có thể làm việc lâu 
dài trong môi trường biển, sử dụng cho các kết cấu bảo vệ mái đê biển. Điểm khác biệt 
của sản phẩm là ở chỗ cải thiện được độ bền do tác động đồng thời của hai yếu tố ăn 
mòn và mài mòn, trong khi các nghiên cứu trước đây mới chỉ dừng lại nghiên cứu độ 
bền chống ăn mòn. 
Bê tông có thành phần vật liệu tính cho 1m3 như sau: 
+ Tổng lượng chất kết dính:   382 kg, trong đó: 

Xi măng PC40:  268 kg; 
Tro bay:   76 kg; 
Muội silic:   38 kg; 

+ Cát:     685 kg; 
+ Đá:     1276 kg; 
+ Nước:     162 lít; 
+ Phụ gia giảm nước: 3,82 kg. 
Dùng phụ gia HWR100 của hãng CASTECH pha thành dung dịch lỏng nồng độ 40%. 
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(11) 44442 
(21) 1-2014-01562 (51) 7 B30B 9/24 

(22) 14.05.2014 (43) 25.11.2015 
(75) Lâm Trần Vũ  (VN) 

553/7 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Máy vắt bã sắn kiểu ép trục băng tải lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy vắt bã sắn kiểu ép trục băng tải lọc, máy này kết hợp hai 
nguyên lý vắt bằng sức căng của băng tải ở giai đoạn đầu và ép bằng trục ép của băng 
tải ở giai đoạn sau. Máy ép vắt bã sắn này bao gồm hai rulô chủ động cho hai băng tải 
song song, trong đó rulô thứ nhất vắt bằng sức căng sử dụng băng tải lọc ngoài có đường 
kính 630mm và còn thêm rulô thứ hai có đường kính 250mm ngay sau rulô thứ nhất, do 
đó, bã được vắt thêm với áp suất cao hơn (do đường kính nhỏ hơn) và cũng làm cho kết 
cấu của phần ép trục thứ ba thay đổi, các rulô ép trục thứ ba không chịu lực căng quá tải 
khi bã ùn ứ ở cặp rulô ép trục thứ ba nên không còn hiện tượng gãy trục này nữa. Các 
rulô ép trục thứ nhất và thứ hai có các rãnh có chiều rộng và sâu 3mm, cách nhau 5mm, 
song song với đường sinh bề mặt rulô làm rãnh thoát nước vắt; nhờ các rãnh trên rulô ép 
trục và nhờ dùng thêm rulô thứ hai nên phần vắt bằng sức căng băng tải đã tăng được 
năng suất thêm khoảng 25%. Ngoài dùng để vắt bã sắn, máy cũng có thể dùng để ép vắt 
nước các loại rau quả sau khi băm nghiền nhỏ hoặc bùn trong xử lý nước thải. 
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(11) 44443 
(21) 1-2014-01612 (51) 7 F23G 5/14, 5/00 

(22) 16.05.2014 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường 

Bình Phước  (VN) 
ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

(72) Nguyễn Duy Hòa (VN) 
(54) Lò đốt chất thải rắn 

  (57)     Lò đốt chất thải rắn bao gồm hệ thống nạp liệu, khu vực đốt sơ cấp. Trong khu vực đốt 
sơ cấp rác sẽ đi qua tầng 1, tầng 2, tầng 3 và ghi cháy kiệt. Các tầng có tác dụng sấy rác, 
cháy rác và cháy kiệt để đưa tro xỉ ra ngoài. Khí thải sẽ được đẩy ngược lên phía trên và 
đi lên khu vực đốt thứ cấp, tại khu vực thứ cấp khí thải sẽ được đốt ở nhiệt độ trên 

1000°C để cháy triệt để. Nhờ hệ thống các quạt thổi khí tạo dòng chuyển động của khói 
thải và sự tác động gây ra bởi trọng lực mà bụi được tách ra khỏi dòng khói ở buồng 
lắng bụi và trao đổi nhiệt. Tại hệ thống trao đổi nhiệt khói thải sẽ được làm lạnh đột 
ngột nhằm tránh tái sinh các khí độc. Dòng khói tiếp tục qua hồ xử lý khói, tháp xử lý 
hóa chất và thông qua ống khói để thải ra môi trường. 
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(11) 44444 
(21) 1-2014-01616 (51) 7 F16D 1/00 

(22) 16.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.05.2014 
(75) Lại Bá ất  (VN) 

Số 32 ngõ 24 đường Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Khớp nối tay quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khớp nối tay quay bao gồm: tay quay bị động (2) có một đầu lắp ở 
phía đầu trục bị động (1), một đầu có ô hình hộp chữ nhật để chứa bao trượt (3); bao 
trượt (3) gồm hai nửa khối dạng hình trụ rỗng để lắp lỏng vào hai mặt dạng hình trụ của 
lõi khớp (4), giữa lõi khớp (4) có lỗ hình trụ để lắp lỏng vào trục khớp (5), một đầu của 
trục khớp (5) lắp khít vào một đầu của tay quay chủ động (6), đầu kia của tay quay (6) 
được lắp vào đầu trục chủ động (7); trục (7) truyền chuyển động quay cho trục (1) thông 
qua khớp nối tay quay. Sự lệch trục được triệt tiêu bởi chuyển động trượt của bao khớp 
(3), chuyển động quay của lõi khớp (4) so với bao khớp (3) và chuyển động quay của lõi 
khớp (4) so với trục khớp (5). 
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(11) 44445 
(21) 1-2014-01620 (51) 7 C05G  3/00,  3/04 

(22) 19.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2014 
(75) KUO, HSIN-LING  (TW) 

No. 506, Youai Rd., West Dist., Chiayi City 60092, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Viên nén được tạo cấu trúc dùng để cải thiện đất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén được tạo cấu trúc, viên nén này bao gồm chất hoạt hóa 
nhóm ion lưỡng tính, muối kali, carbonat, sulfat, chất chiết polysacarit từ quá trình lên 
men thảo mộc và oligosacarit và có nhiều cấu trúc rãnh được tạo ra trên bề mặt của viên 
nén và được bố trí để làm gia tăng diện tích tiếp xúc với nước để cải thiện tốc độ hòa 
tan. 
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(11) 44446 
(21) 1-2014-01710 (51) 7 F15C  5/00 

(22) 27.05.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 10-2014-0059996   19.05.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2014 
(71) GEOGREEN21 CO., LTD.  (KR) 

#901, 55, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul, Korea 
(72) Seong-Chun Jun (KR), Myeong-Jae Yi (KR), Jeong-Yong Cheon (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tính toán độ sâu của hang hốc chứa dầu dưới đất 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tính toán độ sâu của hang hốc chứa dầu dưới đất. 
Phương pháp tính toán độ sâu, duy trì độ kín của hang hốc chứa dưới đất có kết cấu để 
trữ dầu bởi áp lực nước ngầm gồm áp lực nước được điều khiển, bao gồm các bước; (a) 
xác định các trạng thái trữ của hang hốc chứa dưới đất, (b) xác định mức nước tham 
chiếu, (c) xác định độ sâu ban đầu của màn chắn nước, (d) kiểm tra tính ổn định địa kỹ 
thuật để xác định khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa hang hốc chứa dưới đất và 
màn chắn nước, (e) kiểm tra khả năng liên kết đứt gãy để xác định khoảng cách giữa các 
lỗ chắn nước của màn chắn nước, (f) thiết lập chế độ số cho dòng chảy nước ngầm 
quanh hang hốc chứa dưới đất, (g) tính toán áp lực bơm nhỏ nhất, và (h) tính toán độ sâu 
của đầu trên của hang hốc chứa dưới đất và độ sâu của màn chắn nước. 
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(11) 44447 
(21) 1-2014-01938 (51) 7 H04N 21/00, 21/472 

(22) 31.01.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/071186    31.01.2013 (87) WO2014/117356 07.08.2014 
(71) SHENZHEN COOCAA NETWORK TECHNOLOGY CO,.LTD.  (CN) 

Room 803, Suite A, Skyworth Bldg Ave.1.S, Gaoxin, Hi-tech Industrial Park, Nanshan 
Shenzhen, Guangdong 518057, China 

(72) WANG, Zhiguo (CN), ZENG, Xianhui (CN), LIU, Jia (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống tương tác và phương pháp hiển thị cho máy thu hình 

thông minh 
  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực thiết bị gia dụng, và đề xuất hệ thống tương tác và 

phương pháp hiển thị cho máy thu hình thông minh. Hệ thống bao gồm: thiết bị hiển thị 
trang chủ, thiết bị hiển thị xem trước, và thiết bị hiển thị danh mục, trong đó: thiết bị 
hiển thị trang chủ để hiển thị một mục theo phương thức phiếm định và được liên kết với 
thiết bị hiển thị xem trước và thiết bị hiển thị danh mục thông qua một phím liên kết 
mục được liên kết với ít nhất một mục; thiết bị hiển thị xem trước để hiển thị thông tin 
tóm tắt và hình ảnh về nội dung tương ứng với các mục trong vùng xem trước theo 
phương thức phiếm định; thiết bị hiển thị danh mục để hiển thị các nội dung tương ứng 
với các mục và thời gian tương ứng với các nội dung theo phương thức phiếm định. Theo 
các phương án của sáng chế, tất cả các trang đều được hiển thị theo phương thức phiếm 
định, nhờ đó, người sử dụng không thể bị làm phiền trong quá trình chuyển đổi chương 
trình, và một trang có thể được liên kết theo mục nội dung, từ đó đạt được sự thuận tiện 
trong việc chuyển đổi chương trình. 
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(11) 44448 
(21) 1-2014-02768 (51) 7 B22D 41/00 

(22) 19.08.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam (VAP)  

(VN) 
Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

(72) Nguyễn Đức Ninh (VN) 
(54) Gáo múc nhôm chống dính 

  (57)     Sáng chế đề xuất gáo múc có thể làm giảm lượng nhôm bám vào lưng và miệng gáo 
múc trong quá trình làm việc. Nhằm mục đích này, gáo được tạo kết cấu sao cho phần 
lưng gáo được tạo nghiêng và phần miệng gáo được tạo hình chữ V. 
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(11) 44449 
(21) 1-2014-02769 (51) 7 B08B 3/00 

(22) 19.08.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam (VAP)  

(VN) 
Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

(72) Nguyễn Đức Ninh (VN) 
(54) Máy làm sạch chi tiết tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy làm sạch chi tiết tự động bao gồm: ray dẫn chi tiết vào (1) được 
bố trí ở phía trước của máy làm sạch chi tiết tự động; cụm quay lật chi tiết (3) được bố 
trí trên ray dẫn chi tiết vào (1) sao cho chi tiết cần được làm sạch (0) chuyển động cùng 
ray dẫn chi tiết (1) có thể vào vị trí kẹp của cụm quay lật chi tiết (3), tại đây chi tiết cần 
được làm sạch (0) được quay 180 độ nhờ cụm quay lật chi tiết (3); cụm rửa chi tiết (5) 
được bố trí phía sau cụm quay lật chi tiết (3), sao cho cụm rửa chi tiết (5) có thể đưa chi 
tiết cần được làm sạch (0) xuống thùng nước rửa (6) để làm sạch phoi và dầu bám trên 
bề mặt của chi tiết cần được làm sạch (0) và kéo chi tiết cần được làm sạch (0) lên sau 
khi phoi và dầu được tách khỏi bề mặt của chi tiết cần được làm sạch (0); ray dẫn chi 
tiết ra (7) được bố trí ở phía sau cụm rửa chi tiết (5), sao cho ray dẫn chi tiết ra (7) có 
thể tiếp nhận chi tiết cần được làm sạch (0) sau khi được làm sạch; ống khí xì khô chi 
tiết (8) được bố trí trên ray dẫn chi tiết ra (7) để làm khô chi tiết cần được làm sạch (0) 
bằng khí nén trước khi được chuyển đến công đoạn tiếp theo. 
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(11) 44450 
(21) 1-2014-02770 (51) 7 B62H 3/04 

(22) 19.08.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam  (VN) 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Trọng Toại (VN) 
(54) Thiết bị treo vành bánh xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị treo vành bánh xe bao gồm khung gá (2) và phần móc treo 
(3); phần móc treo (3) được bố trí ở phía trên của khung gá (2) có lỗ để có thể treo vào 
móc treo; khung gá (2) được làm bằng thép hình nhẹ, khung gá (2) được bố trí ít nhất ba 
vòng định vị (1) theo hàng ngang và ít nhất hai vòng định vị (1) theo hàng dọc; các vòng 
định vị (1) được tạo ra để có thể định vị được các vành có kích thước khác nhau; vòng 
định vị (1) có dạng hình chữ C. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
41 

(11) 44451 
(21) 1-2014-02771 (51) 7 B22D 17/00 

(22) 19.08.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam  (VN) 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Đức Ninh (VN) 
(54) Phương pháp đúc áp lực sử dụng khuôn không có đậu tràn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc áp lực cao sử dụng khuôn không có đậu tràn, 
trong đó thời gian điền đầy khuôn được giảm để nhiệt độ nhôm ổn định trong giới hạn 
cho phép bằng cách tăng vận tốc của đầu đẩy, mở rộng diện tích cổng và thoát khí của 
khuôn để đảm bảo vận tốc cổng nằm trong giới hạn cho phép; và ổn định nhiệt độ của 
khuôn thông qua việc điểu chỉnh lưu lượng nước làm mát. 
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(11) 44452 
(21) 1-2014-02772 (51) 7 B24D  
(22) 19.08.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam  (VN) 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Thanh Bình (VN) 
(54) Thiết bị phủ bột mài tự động cho bánh mài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phủ bột mài cho bánh mài bao gồm: khung; con lăn bôi keo 
có khả năng tự lựa điều chỉnh theo kích thước đường kính bánh vải, keo được bơm tới 
con lăn để phủ keo đều lên mặt bánh vải; khay chứa bột mài; trong đó bánh vải được tự 
lựa để được phủ đều bột mài nhờ xi lanh điều chỉnh góc tự lựa. 
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(11) 44453 
(21) 1-2014-03038 (51) 7 B24D   
(22) 12.09.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 2014-093283 30.04.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2015 
(71) FUJI GRINDING WHEEL MFG. CO., LTD.  (JP) 

5-21, 3-Chome, Shuntokucho, Higashiosaka, Osaka, Japan 
(72) Gakusho Ri (JP), Yoshikazu Yanagiura  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất đá mài quay và đá mài quay được sản 

xuất theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất đá mài quay (1) có lỗ tâm (2) để lắp trục dẫn 

động quay đá mài của máy mài và tạo ra một hoặc các tấm vải thủy tinh (4) như là vật 
liệu gia cường, khác biệt ở chỗ, vải thủy tinh (4) được dệt theo kiểu dệt phẳng nối vỉa 
kiểu vân chéo hoặc kiểu dệt xoắn được tạo ra từ các sợi xoắn có đường kính bằng 0,1 
mm hoặc nhỏ hơn, và được tạo thành theo các mắt lưới với các kích thước theo phương 
chiều dọc và theo phương chiều ngang bằng 2,0 mm hoặc nhỏ hơn. Đá mài quay được 
sản xuất bằng cách, sau khi gắn nhựa lỏng với vải thủy tinh (4) để tạo chất tẩm trước 
(6), gắn các hạt mài phủ nhựa lên cả hai mặt của chất tẩm trước (6) và tiếp theo, sau khi 
ép chất tẩm trước (6) được tạo ra bởi các lớp hạt mài phủ nhựa trên cả hai mặt của chất 
tẩm trước trong máy ép và quá trình ép định trước trong khuôn kim loại, thực hiện quá 
trình nung trong lò nung. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
44 

(11) 44454 
(21) 1-2014-03181 (51) 7 A61K  9/08,  31/365,  47/10, A61P  

7/02,  25/28,  29/00 
(22) 17.05.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2012/075631    17.05.2012 (87) WO2013/159411 A1 31.10.2013 
(30) 201210120787.6          23.04.2012     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2014 
(71) CHENGDU BAIYU TECHNOLOGY PHARMACY CO., LTD.  (CN) 

LiuTai Road West 433,Chengdu Cross-Straits It-Industry Development Zone, 
Wenjiang District, Chengdu, Sichuan, China 

(72) SUN, Yi (CN), ZHU, Yonghong (CN), TONG, Zhengbing (CN), WANG, Jie (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Dược phẩm dạng dung dịch tiêm chứa ginkgolit và phương 

pháp bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng dung dịch tiêm ginkgolit và phương pháp bào chế 

chế phẩm này. Chế phẩm dạng dung dịch tiêm chứa các thành phần sau: ginkgolit với 
lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 10mg/ml (tính theo terpen lacton), glyxerol với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,2 đến 0,5ml/ml, etanol với lượng nằm trong khoảng từ 0,4 đến 
0,7ml/ml, và nước dùng để tiêm với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 0,5ml/ml. 
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(11) 44455 
(21) 1-2014-03470 (51) 7 F03D  9/00, F03G  3/00 

(22) 30.11.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2012/081162        30.11.2012 (87) WO2013/140672 26.09.2013 
(30) 2012-085876        19.03.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) FOTORADA CORPORATION  (JP) 

18-2-1001, Midorichou 3 chome, Fuchu-shi Tokyo 1830006, Japan 
(72) NUMAZAWA Eiji (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống nguồn điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nguồn điện có thể tạo ra năng lượng điện bằng cách xây 
dựng tàu lượn hoặc tương tự được tạo kết cấu để phát ra điện nhờ máy phát điện được 
lắp trên đó, khi làm cho tàu lượn hoặc tương tự có thế năng, sẽ chuyển hoá thế năng này 
thành động năng, sau đó chuyển hoá động năng này thành năng lượng điện. 
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(11) 44456 
(21) 1-2014-03623 (51) 7 F02N  11/08, B60R  16/02, H01M  

2/04,  2/10 
(22) 27.02.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IN2013/000116   27.02.2013 (87) WO2013/144975 03.10.2013 
(30) 1206/CHE/2012        29.03.2012   IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2014 
(71) TVS MOTOR COMPANY LIMlTED  (IN) 

No. 29, Haddows Road 600006, Chennai, India 
(72) JABEZ DHINAGAR, Samraj (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống khởi động bằng điện dùng cho xe hai bánh 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống khởi động điện cải tiến cho xe, hệ thống này bao gồm mô tơ 
khởi động (100), rơ le khởi động (120) và ắc quy (110) được bố trí trong một khoang 
duy nhất (73). Các đường nối dòng điện lớn (70) giữa mô tơ khởi động (100), rơ le khởi 
động (120) và ắc quy (110) được cung cấp trong khoang và chỉ có các tín hiệu kích hoạt 
từ công tắc hoặc các cảm biến được thu nhận từ bên ngoài khoang. Hệ thống này có nắp 
khoang (150) làm bằng nhựa như PBT (Poly Butylen Terephthalat) hoặc hợp kim. Cụm 
ắc quy (110) là nguồn điện có khả năng chịu rung của động cơ và nhiệt độ cao. Do mô 
tơ khởi động (100), ắc quy (110) và rơ le khởi động (120) gần nhau, điện áp rơi trên 
đường dẫn dòng điện lớn được giảm thiểu. 

  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
47 

(11) 44457 
(21) 1-2014-03760 (51) 7 F23C  5/08, F23K  3/02, F23D  1/02, 

F23C  6/00 
(22) 27.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/082335     27.08.2013 (87) WO2014/127617 28.08.2014 
(30) 201310054715.0          20.02.2013     CN 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS CO., LTD.  (CN) 

No. 250 Huaning Road, Min Hang, Shanghai 200245, China 
(72) ZHANG, Jianwen (CN), WU, Xiaojiang (CN), XIONG, Jie (CN), MA, Sheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Kết cấu tách than cám giàu-nghèo dùng cho đầu đốt than 

antraxit dòng trực tiếp tám cạnh có cầu lửa đôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu tách than cám giàu-nghèo dùng cho đầu đốt than antraxit 

dòng trực tiếp tám cạnh có cầu lửa đôi, khác biệt ở chỗ, mỗi nồi hơi được tạo ra có tám 
nhóm đầu đốt (10) được bố trí cùng độ cao, với bốn nhóm đầu đốt (10) tạo ra vòng tròn 
tiếp tuyến ảo thứ nhất (11) trong buồng đốt (2), và bốn nhóm đầu đốt (10) còn lại tạo ra 
vòng tròn tiếp tuyến ảo thứ hai (12) trong buồng đốt (2). Mỗi nhóm đầu đốt (10) được 
chia thành hai nhóm phụ theo chiều thẳng đứng, với nhóm phụ đầu đốt thứ nhất được 
gọi là đầu đốt không khí/than cám giàu sơ cấp và nhóm phụ đầu đốt thứ hai được gọi là 
đầu đốt không khí/than cám nghèo sơ cấp. Sáng chế có thể cho phép tốc độ giải phóng 
nhiệt ở thành buồng đốt qHr của vùng đầu đốt là cao và đảm bảo sự cháy đúng lúc của 
dòng khí than antraxit và tải ổn định nhỏ nhất của nồi hơi mà không cần sự hỗ trợ của 
nhiên liệu phụ trong khi đáp ứng năng lượng nhiệt của toàn bộ nồi hơi. 
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(11) 44458 
(21) 1-2014-03763 (51) 7 F22G  7/12 

(22) 27.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/082337    27.08.2013 (87) WO2014/131272 04.09.2014 
(30) 201310060937.3         27.02.2013    CN 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS CO., LTD.  (CN) 

No. 250 Huaning Road, Min Hang, Shanghai 200245, China. 
(72) GUO, Qinqin (CN), DONG, Shihong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Nồi hơi có bộ gia nhiệt hơi nước bên ngoài 

  (57)     Sáng chế đề xuất nồi hơi có bộ gia nhiệt hơi nước bên ngoài và bao gồm buồng đốt, 
trong đó buồng đốt được kết nối ống dẫn nhiệt đoạn cuối, phần giữa của ống dẫn nhiệt 
đoạn cuối được chia thành ống dẫn nhiệt phía trước đoạn cuối và ống dẫn nhiệt phía sau 
đoạn cuối bởi vách ngăn, bề mặt gia nhiệt thứ nhất được sắp xếp trong ống dẫn nhiệt 
phía trước đoạn cuối, van lá điều chỉnh khí cháy thứ nhất được sắp xếp bên dưới bề mặt 
gia nhiệt thứ nhất, bề mặt gia nhiệt thứ hai được sắp xếp trong ống dẫn nhiệt phía sau 
đoạn cuối, và van lá điều chỉnh khí cháy thứ hai được sắp xếp bên dưới bề mặt gia nhiệt 
thứ hai. Nồi hơi khác biệt ở chỗ, bề mặt gia nhiệt bộ gia nhiệt hơi nước bên ngoài được 
sắp xếp trong bề mặt gia nhiệt thứ nhất hoặc chỉ là bề mặt gia nhiệt thứ hai, bộ gia nhiệt 
hơi nước bên ngoài bao gồm đầu cửa vào bộ gia nhiệt hơi nước bên ngoài và đầu cửa ra 
bộ gia nhiệt hơi nước bên ngoài, và đầu cửa vào bộ gia nhiệt hơi nước bên ngoài và đầu 
cửa ra bộ gia nhiệt hơi nước bên ngoài được tạo kết nối với cả hai đầu của bề mặt gia 
nhiệt bộ gia nhiệt hơi nước bên ngoài tương ứng. Nồi hơi có các dấu hiệu của kết cấu hệ 
thống đơn giản, diện tích sàn nhỏ, các chi phí được giảm, khả năng điều chỉnh cao, v.v.. 
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(11) 44459 
(21) 1-2014-03990 (51) 7 A47J  19/06, A23N  1/00 

(22) 28.11.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 10-2014-0056112   12.05.2014     KR 

10-2014-0056116   12.05.2014     KR 
10-2014-0056119   12.05.2014     KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2014 
(71) HAPPYCALL CO., LTD.  (KR) 

104-2, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-842, 
Republic of Korea 

(72) LEE Hyun sam  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy ép rau quả kiểu dẫn động phía trên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy ép rau quả kiểu dẫn động phía trên trong đó bộ phận dẫn động 
được lắp ở phía trên của thân chính dạng hình chữ I có hốc trước, mà bộ phận ép được 
gài vào và tháo ra qua đó và hốc sau, mà bình chứa bã được gài vào và tháo ra qua đó. 
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(11) 44460 
(21) 1-2014-03991 (51) 7 A47J  19/06, A23N  1/00 

(22) 28.11.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 10-2014-0056113   12.05.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2014 
(71) HAPPYCALL CO., LTD.  (KR) 

104-2, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-842, 
Republic of Korea 

(72) LEE Hyun sam  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khung và cụm khung dùng cho thân chính của máy ép rau quả 

kiểu dẫn động phía trên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khung dùng cho thân chính của máy ép rau quả kiểu dẫn động phía 

trên gồm có khung trên; khung dưới; khung nối được tạo kết cấu để nối khung trên với 
khung dưới, trong đó khung trên có lỗ xuyên thứ nhất và lỗ xuyên thứ hai. Hơn nữa, 
sáng chế còn đề cập đến cụm khung dùng cho thân chính của máy ép rau quả kiểu dẫn 
động phía trên bao gồm khung gồm có khung trên có lỗ xuyên thứ nhất và lỗ xuyên thứ 
hai, khung dưới, và khung nối được tạo kết cấu để nối khung trên với khung dưới; bộ 
phận dẫn động được lắp ở phần trên của khung trên; và bộ phận nâng lắp đặt ở khung 
dưới, trong đó trục dẫn động của bộ phận dẫn dộng được gài vào trong lỗ xuyên thứ 
nhất. 
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(11) 44461 
(21) 1-2014-03992 (51) 7 A47J  19/06, A23N  1/00 

(22) 28.11.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 10-2014-0056114    12.05.2014       KR 

10-2014-0056115    12.05.2014       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2014 
(71) HAPPYCALL CO., LTD.  (KR) 

104-2, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-842, 
Republic of Korea 

(72) LEE Hyun sam (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy ép rau quả kiểu dẫn động phía trên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy ép rau quả kiểu dẫn động phía trên bao gồm thân chính có lỗ 
đưa nguyên liệu vào và bộ phận dẫn động bố trí ở phía trên của nó; bộ phận ép được tạo 
kết cấu để đưa vào trong và lấy ra khỏi thân chính; và bộ phận nâng được tạo kết cấu để 
chuyển động bộ phận ép lên trên và xuống dưới, trong đó chi tiết có lỗ đưa vào tháo ra 
được được gài thêm vào trong lỗ đưa nguyên liệu vào. 
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(11) 44462 
(21) 1-2014-03993 (51) 7 A47J  19/06, A23N  1/00 

(22) 28.11.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 10-2014-0056118     12.05.2014 KR 

10-2014-0056117     12.05.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2014 
(71) HAPPYCALL CO., LTD.  (KR) 

104-2, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-842, 
Republic of Korea 

(72) LEE Hyun sam (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy ép rau quả kiểu dẫn động phía trên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy ép rau quả kiểu dẫn động phía trên bao gồm thân chính có lỗ 
đưa nguyên liệu vào và bộ phận dẫn động bố trí ở phía trên của nó; bộ phận ép được tạo 
kết cấu để đưa vào trong và lấy ra khỏi thân chính; và bộ phận nâng lắp đặt ở phía dưới 
của thân chính để chuyển động bộ phận ép lên trên và xuống dưới, trong đó bộ phận 
nâng gồm có động cơ nâng, bộ phận mặt tựa, mà bộ phận ép được tựa trên đó, bộ phận 
cam được tạo kết cấu để chuyển động bộ phận mặt tựa lên trên và xuống dưới, và bộ 
phận truyền lực được tạo kết cấu để truyền lực của động cơ nâng đến bộ phận cam. 
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(11) 44463 
(21) 1-2014-03995 (51) 7 G01M  3/02,  3/28,  3/32 

(22) 01.05.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IB2012/052168      01.05.2012 (87) WO2013/164662 07.11.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2015 
(71) CTR MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED  (IN) 

Nagar Road, Poona 411 014, Maharashtra, India 
(72) WAKCHAURE, Vijaykumar, K. (IN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu phát hiện sự rò rỉ của chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc phát hiện sự rò rỉ của chất lưu. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
đến cơ cấu phát hiện sự rò rỉ của chất lưu trong ống tháo chất lưu (1) được lắp vào máy 
biến áp điện. Cơ cấu này bao gồm ngăn gom chất lưu (3) được lắp vào phần dưới của 
ống tháo chất lưu (1) và chuyển mạch mức chất lưu (6) được bố trí trong ngăn gom chất 
lưu (3) để phát tín hiệu báo động để biểu thị sự rò rỉ của chất lưu. 
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(11) 44464 
(21) 1-2014-04121 (51) 7 C07K  14/37, A61K  39/35, A61P  

37/08 
(22) 30.05.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/GB2013/051439    30.05.2013 (87) WO2013/179043 05.12.2013 
(30) 1209868.7         01.06.2012   GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2015 
(71) CIRCASSIA LIMITED  (GB) 

The Oxford Science Park, Oxford, Oxfordshire OX4 4GA, United Kingdom 
(72) Roderick Peter HAFNER (GB), Paul LAIDLER (GB), Pascal HICKEY (GB), Mark 

LARCHE (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polypeptit chứa epitop tế bào T có nguồn gốc từ chất gây dị 

ứng Alternaria, dược phẩm chứa polypeptit này và phương 
pháp bào chế dược phẩm   

  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit chứa epitop tế bào T có nguồn gốc từ chất gây dị ứng 
Alternaria, dược phẩm chứa ít nhất ba peptit này và phương pháp bào chế dược phẩm 
này. 
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(11) 44465 
(21) 1-2014-04231 (51) 7 B07B  1/22 

(22) 18.12.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 565/KOL/2014 20.05.2014   IN 
(71) CDE ASIA LIMITED  (IN) 

Ecospace Business Park, Block 4A, 6th Floor, Action Area II, New Town, Kolkata-
700156, State of West Bengal, India 

(72) BHARTIA, Manish  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp để làm sạch và phân loại các 

nguyên liệu thô và mịn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống (100) và phương pháp để làm sạch và phân loại các 

nguyên liệu thô và mịn. Hệ thống (100) tích hợp phương tiện làm sạch, hyđroxyclon, 
rửa, định cỡ, khử nước và vận chuyển để phân loại nguyên liệu thành tối đa năm kích 
thước. Hệ thống (100) cho phép trích các sản phẩm đã rửa đã phân loại từ các nguyên 
liệu khác nhau với các chất gây ô nhiễm bề mặt giảm đáng kể như hàm lượng silic oxit, 
đất sét và nhôm oxit dùng cho các ngành công nghiệp khác nhau. Hệ thống và phương 
pháp được đề xuất này cải thiện đáng kể chi phí, năng suất và hiệu quả sản xuất thép. 
Một ví dụ khác là sự tăng giá trị và sự nâng cao năng suất của các ngành công nghiệp 
như xây dựng trong đó sự loại bỏ có hiệu quả của đất sét và các hạt siêu mịn có trong 
nguyên liệu là nguyên liệu có hại có thể dẫn đến giảm sử dụng xi măng một cách đáng 
kể và cải thiện độ bền chung của bê tông. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
56 

(11) 44466 
(21) 1-2014-04324 (51) 7 A61K  9/00,  9/127,  38/00,  47/10,  

47/14,  47/24 
(22) 24.05.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/060739    24.05.2013 (87) WO2013/174978 28.11.2013 
(30) PCT/EP2012/059917       25.05.2012    EP 

61/730,613         28.11.2012    US 
(71) CAMURUS AB  (SE) 

Ideon, Gamma 1, Solvegatan 41, SE-223 70 Lund, Sweden 
(72) Catalin NISTOR (SE), Markus JOHNSSON (SE), Fredrik TIBERG (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tiền chế phẩm chứa chất chủ vận thụ thể somatostatin, thiết 

bị nạp sẵn tiền chế phẩm, kit bao gồm thiết bị này và quy trình 
bào chế tiền chế phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tiền chế phẩm tạo ra hỗn hợp có độ nhớt thấp chứa các thành phần 
sau: 
a) ít nhất một điaxyl glyxerol với lượng nằm trong khoảng từ 20% đến 50% trọng lượng; 
b) ít nhất một phosphatidyl cholin (PC) với lượng nằm trong khoảng từ 20% đến 54% 
trọng lượng; 
c) ít nhất một dung môi hữu cơ rượu đơn chức, tương thích về mặt sinh học, với lượng 
nằm trong khoảng từ 5 đến 15% trọng lượng; 
d) dung môi phân cực với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 20% trọng lượng; 
e) ít nhất một chất chủ vận thụ thể peptit somatostatin chứa pasireotit với lượng nằm 
trong khoảng từ 5mg/ml đến 150mg/ml; 
f) tùy ý, ít nhất một chất chống oxy hóa; 
trong đó tỷ lệ thành phần a:b là nằm trong khoảng từ 40:60 đến 54:46; 
trong đó tiền chế phẩm này tạo ra hoặc có khả năng tạo ra ít nhất một cấu trúc pha tinh 
thể lỏng khi tiếp xúc với lượng dư dịch lỏng chứa nước. 
Sáng chế còn đề cập đến thiết bị nạp sẵn tiền chế phẩm nêu trên và kit bao gồm thiết bị 
này. 
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(11) 44467 
(21) 1-2015-00220 (51) 7 G01S 15/00,  15/50 

(22) 22.01.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2015 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Nam (VN), Lê Thanh Sơn (VN), Lại Tiến Thắng (VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Hệ thống điều khiển chuyển động của tia laze theo trục X-Y 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển chuyển động của tia laze theo trục X-Y bao 
gồm chân (1), cụm trượt dọc (2), hai gương được liên kết với hệ thống cụm trượt ngang 
và cụm trượt dọc (4), (6); gắn song song với hai trục X và Y (3), (5); khác biệt ở chỗ hệ 
gương sẽ di chuyển tịnh tiến đồng thời theo hệ hai trục X và Y để điều khiển tia laze 
hướng xuống dưới thiêu kết bột theo quỹ đạo xác định từ dữ liệu máy tính. 
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(11) 44468 
(21) 1-2015-00251 (51) 7 D21C  11/00,  11/10,  11/12 

(22) 03.07.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/049293   03.07.2013 (87) WO2014/018239 30.01.2014 
(30) 61/676,102        26.07.2012   US 

13/709,140        10.12.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.01.2015 
(71) VEOLIA WATER TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

Airside Business Park, 250 Airside Drive, Moon Township, Pennsylvania 15108, 
United States of America 

(72) BEGLEY, Michael  (US), GALLOT, Jean-Claude (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi hóa chất nấu bột giấy và làm giảm nồng 

độ kali và clorua trong hóa chất này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu nhận bột giấy từ gỗ và thu hồi hóa chất từ chất 

lỏng đen. Để thực hiện phương pháp này, trong nồi nấu, dăm gỗ và chất lỏng màu trắng 
được kết hợp và nấu dưới áp suất để thu được bột giấy. Quy trình này tạo ra chất lỏng 
màu đen, và chất lỏng màu đen này được cô đặc và đốt cháy trong nồi nấu thu hồi. Nồi 
nấu thu hồi tạo ra tro chứa natri, lưu huỳnh, kali và clorua. Tro được hòa tan và được đưa 
vào quy trình thu hồi natri sulfat và burkeit. Nồng độ của kali và clorua giảm xuống, ít 
nhất một phần, bằng cách làm nguội đoạn nhiệt tro trong thiết bị kết kinh tạo ra glaserit 
và dòng xả giàu clorua. Bằng cách ngâm chiết glaserit, natri sulfat được tách ra khỏi 
glaserit, để lại kali sulfat. Natri sulfat và burkeit đã thu hồi được tái tuần hoàn và được 
sử dụng làm hóa chất nấu bột giấy. Kali và clorua đã được tách ra có thể được xử lý tiếp 
hoặc thải bỏ một cách phù hợp. 
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(11) 44469 
(21) 1-2015-00290 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 01.07.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/063853    01.07.2013 (87) WO2014/001573 03.01.2014 
(30) 61/666,185         29.06.2012    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) SCHIERL, Thomas (DE), GEORGE, Valeri (DE), HENKEL, Anastasia (DE), 
MARPE, Detlev (DE), GRUENEBERG, Karsten (DE), SKUPIN, Robert (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa, bộ giải mã, phương pháp mã hóa và phương pháp giải 

mã dòng dữ liệu viđeo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã thông tin thời gian phục hồi, trong đó thông tin vùng 

quan tâm (ROI - Region of Interest) và thông tin nhận dạng ô được truyền tải bên trong 
luồng dữ liệu video ở mức độ mà cho phép truy cập dễ dàng bởi các thực thể mạng như 
các MANE (Metropolitan Area Network Ethernet) hoặc bộ giải mã. Để đạt được mức độ 
này, thông tin ROI và thông tin nhận dạng ô được truyền tải bên trong dòng dữ liệu 
video bằng cách đặt rải rác các gói thông tin vào trong các gói của các đơn vị truy cập 
của dòng dữ liệu video. Theo một phương án, các gói được đặt rải rác là loại gói có thể 
loại bỏ được, cụ thể, việc loại bỏ các gói được đặt rải rác này duy trì khả năng bao hàm 
toàn bộ nội dung video của bộ giải mã được chuyển qua luồng dữ liệu video. 

  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
60 

(11) 44470 
(21) 1-2015-00318 (51) 7 H02J  17/00, B60L  5/00,  11/18, 

B60M  7/00, H01F  38/14, H02J  7/00
(22) 05.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/055632       05.03.2014 (87) WO2014/136839 A1 12.09.2014 
(30) 2013-044743       06.03.2013  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2015 
(71) HEADS CO., LTD.  (JP) 

1-34, Shinhamacho, Kanda-machi, Miyako-gun, Fukuoka 800-0321, Japan 
(72) HONDA Keiichi (JP), IMOTO Yutaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống cấp điện không tiếp xúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cấp điện không tiếp xúc (10) có cuộn thứ cấp (13) nhận 
điện năng sinh ra từ cuộn sơ cấp (12) cần được nối với nguồn điện tần số cao (11), và 
cuộn cộng hưởng (14) được bố trí tiếp xúc trực tiếp với cuộn thứ cấp (13) ở giữa cuộn sơ 
cấp (12) và cuộn thứ cấp (13), các diện tích được nhìn đồng diện tương ứng của các 
cuộn thứ cấp (13) và cuộn cộng hưởng (14) bằng hoặc nhỏ hơn diện tích được nhìn đồng 
diện của cuộn sơ cấp (12), cuộn sơ cấp (12) được tạo ra bằng cách quấn đồng diện và 
xoắn dây xoắn thứ nhất (25), cuộn cộng hưởng (14) được tạo ra bằng cách quấn đối tiếp 
các cuộn (27, 28) ở lớp kép, các cuộn (27, 28) được tạo ra bằng cách quấn đồng diện và 
xoắn dây xoắn thứ hai (26), và cuộn thứ cấp (13) được tạo ra bằng cách bố trí song song 
và quấn đồng diện và xoắn các dây xoắn thứ ba (29, 29a). 
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(11) 44471 
(21) 1-2015-00491 (51) 7 B22F 9/00, 9/24 

(22) 10.02.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2015 
(71) Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 
Số 10 phố Đào Tấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nghiêm Thị Hà Liên (VN) 
(54) Quy trình chế tạo hạt nano vàng điều chỉnh kích thước trong 

khoảng từ 3 đến 100 nm bằng cách nuôi mầm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình đơn giản dùng để tổng hợp các hạt nano vàng đơn phân 

tán có kích thước đường kính nằm trong khoảng từ 3 đến 100 nm. Kỹ thuật của sáng chế 
sử dụng hạt mầm nano và sau đó nuôi các hạt mầm này thành hạt nano vàng có kích 
thước lớn. Hạt nano vàng có thể điều chỉnh được đến kích thước đường kính mong muốn 
bằng việc kiểm soát: nồng độ mầm, nồng độ tiền chất HAuCl4, độ pH của dung dịch, 
nhiệt độ và thời gian phản ứng. Cả hai quá trình tạo hạt mầm và quá trình nuôi mầm đều 
sử dụng chất khử và tác nhân bao quanh là alđêhyt formic trong dung dịch nước dưới 
các điều kiện được kiểm soát. 
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(11) 44472 
(21) 1-2015-00579 (51) 7 G01M 17/02, B60C 25/00 

(22) 13.02.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam (VAP)  

(VN) 
Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(72) Nguyễn Trọng Toại (VN) 
(54) Thiết bị tự động kiểm tra áp suất hơi của lốp xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tự động kiểm tra áp suất hơi của lốp xe máy bao gồm: tay cặp 
có gắn cảm biến vị trí mở của tay cặp; khung trượt đỡ tay cặp sao cho tay cặp có thể 
chuyển động theo cả ba hướng dọc theo các trục (X, Y, Z), chuyển động của tay cặp có 
thể được cấu hình bằng các câu lệnh được nhập vào bộ điều khiển bởi người vận hành để 
điều khiển chuyển động của tay cặp, đưa tay cặp đến vị trí mong muốn; tay cặp được 
vận hành bằng khí nén, khí nén được cấp tới tay cặp với áp suất định trước nhờ bộ ổn áp 
khí nén để đảm bảo tay cặp luôn ép vào mỗi lốp xe một lực ép không đổi; cảm biến vị trí 
mở của tay cặp được bố trí bên trong tay cặp và được nối với bộ điều khiển để xác định 
độ mở của tay cặp (cũng là lượng biến dạng của lốp xe) khi tay cặp ép vào lốp xe dưới 
một lực ép không đổi, nhờ đó bộ điều khiển có thể xác định được áp suất hơi của lốp có 
nằm trong giới hạn tiêu chuẩn hay không dựa vào lượng biến dạng của lốp. 
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(11) 44473 
(21) 1-2015-00641 (51) 7 H01M  10/04,  2/02,  4/75 

(22) 13.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/FI2013/050795       13.08.2013 (87) WO2014/029908 27.02.2014 
(30) 13/590,724       21.08.2012  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2015 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Karakaari 7, FI-02610 Espoo, Finland 
(72) Piers ANDREW (GB), Pritesh HIRALAL (ES), Yinglin LIU (CN), Darryl COTTON 

(GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị dùng cho pin mềm dẻo 

  (57)     Theo phương án thực hiện mang tính ví dụ của sáng chế, thiết bị được bộc lộ. Thiết bị 
này gồm có dải pin đơn lẻ (14) và bao gói chân không. Dải pin đơn lẻ này bao gồm kết 
cấu cuộn thứ nhất (22), kết cấu cuộn thứ hai (22), và phần nối liền (15) giữa kết cấu 
cuộn thứ nhất (22) và kết cấu cuộn thứ hai (22). Kết cấu cuộn thứ nhất (22) gồm có khối 
thứ nhất. Kết cấu cuộn thứ hai (22) gồm có khối thứ hai. Kết cấu cuộn thứ nhất (22), kết 
cấu cuộn thứ hai (22), và phần nối liền (15) đó tạo thành lớp đơn lẻ liên tục bao gồm 
anot (16) và catot (20). Bao gói chân không bao quanh dải pin đơn lẻ (14). Bao gói chân 
không này gồm có phần nối giữa được cấu hình để tiếp xúc với cạnh thứ nhất của phần 
nối liền (15) và cạnh đối diện thứ hai của phần nối liền (15). Sáng chế cũng bộc lộ các 
phương pháp liên quan dùng cho pin mềm dẻo (10). 
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(11) 44474 
(21) 1-2015-00931 (51) 7 C12P  13/12, C12N  15/70, C12R  

1/19 
(22) 31.07.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/066066   31.07.2013 (87) WO2014/029592 27.02.2014 
(30) 12181028.7        20.08.2012   EP 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser StraBe 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) BATHE, Brigitte  (DE), MOLCK, Stella (DE), PRIEFERT, Horst (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất L-axit amin và chất phụ gia thức ăn gia súc 

bằng cách lên men vi sinh vật thuộc họ Enterobacteriaceae, 
vi sinh vật thuộc họ Enterobacteriaceae, polynucleotit, vi 
sinh vật tái tổ hợp và quy trình nhận diện vi sinh vật thuộc họ 
Enterobacteriaceae   

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất L-axit amin hoặc chất phụ gia thức ăn gia súc 
bằng phương pháp lên men bằng cách sử dụng các vi sinh vật thuộc họ 
Enterobacteriaceae, mang gen proP làm suy giảm, các vi sinh vật thích hợp cho quá 
trình sản xuất này, các polynucleotit mã hoá các biến thể của chất vận chuyển ProP, vi 
sinh vật tái tổ hợp và quy trình nhận diện vi sinh vật. 
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(11) 44475 
(21) 1-2015-01049 (51) 7 A43B  23/02 

(22) 28.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/057056    28.08.2013 (87) WO2014/036124 06.03.2014 
(30) 13/599,610         30.08.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) LYTTLE, Amy (US), MILLER, Todd W. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Mũ giày, giày, kết cấu vật liệu phân lớp và phương pháp sản 

xuất 
  (57)     Sáng chế đề cập tới mũ giày, giày, kết cấu vật liệu phân lớp và phương pháp sản xuất 

cho phép giảm bớt mức tiêu thụ nguyên liệu và/hoặc các yêu cầu về phế liệu khi so sánh 
với thông thường. Theo sáng chế, sử dụng có lựa chọn chất liên kết, ở dạng bột hoặc bột 
được tăng dính (ví dụ, được gia nhiệt sơ bộ), để liên kết các tấm vật liệu khác nhau, các 
tấm nền, lưới, và/hoặc vỏ ngoài như vậy có dạng tấm kết hợp (ví dụ, tấm kết hợp lưới 
liên kết) và có thể được sử dụng để tạo ra mũ giày và sau cùng tạo ra giày. Chất liên kết 
có thể áp dụng cụ thể cho các quy trình chế tạo bằng cách sử dụng kết hợp của nhiệt và 
áp lực để liên kết hoặc hàn chảy các tấm vật liệu có thành phần vật liệu, kích thước, hình 
dạng, và độ dày phù hợp thành kết cấu cụ thể của mũ giày. 

  
  

   
 

FIG. 1A 
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FIG. 1B 
 
 

 
 

FIG. 1C 
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(11) 44476 
(21) 1-2015-01237 (51) 7 A61K  39/395 

(22) 09.09.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/058773   09.09.2013 (87) WO2014/039975 13.03.2014 
(30) 61/698,916        10.09.2012   US 

61/797,179        30.11.2012   US 
61/797,356        05.12.2012   US 

(71) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED  (IE) 
25-28 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland 

(72) FLANAGAN, Kenneth  (US), BAKER, Jeanne  (US), YEDNOCK, Theodore A.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể kháng phân tử bám dính tế bào u melanin phân lập 

được chứa ba vùng siêu biến của chuỗi nhẹ và ba vùng siêu 
biến của chuỗi nặng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng phân tử bám dính tế bào u melanin (MCAM) phân 
lập được hoặc mảnh gắn kết kháng nguyên của nó chứa ba vùng siêu biến của chuỗi nhẹ 
(HVR-L1, HVR-L2 và HVR-L3) và ba vùng siêu biến của chuỗi nặng (HVR-H1, HVR-
H2 và HVR-H3). Kháng thể kháng MCAM này có khả năng ức chế tương tác giữa 

MCAM và phối tử của nó là protein chứa chuỗi laminin -4 được dùng để điều trị tình 
trạng viêm được đặc trưng bởi sự xâm nhập của các tế bào biểu hiện MCAM vào vị trí 
viêm trong cơ thể. 
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(11) 44477 
(21) 1-2015-01242 (51) 7 C01B  3/24, B01J  4/00,  7/00, C01B  

3/50 
(22) 18.09.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2012/055922    18.09.2012 (87) WO2014/046644 27.03.2014 
(71) PROTON POWER, INC.  (US) 

487 Sam Rayburn Parkway, Lenoir City, Tennessee 37771, United States of America 
(72) WEAVER, Samuel, C. (US), WEAVER, Samuel, P. (US), WEAVER, Daniel C. (US), 

HENSLEY, Daniel L. (US) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Phương pháp và hệ thống tách hyđro và sản xuất nhiên liệu 

lỏng từ hợp chất chứa cacbon, oxy và hyđro 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống tách hydro và sản xuất nhiên liệu lỏng từ 

hợp chất chứa cacbon, oxy và hydro (“C-O-H”). Hợp chất này có thể bao gồm, ví dụ, 
xenluloza, lignin, và/hoặc hemixenluloza. Hợp chất này có thể bao gồm dòng chất thải 
mà chứa ít nhất một hợp chất chứa C-O-H. Nước có thể được phối trộn với hợp chất 
chứa C-O-H để tạo ra hợp chất chứa C-O-H dạng ướt. Hợp chất chứa C-O-H dạng ướt 
này có thể được chuyển vào buồng phản ứng để cho các nguyên tố của hợp chất chứa C-
O-H phân ly và phản ứng, để tạo ra một sản phẩm phản ứng bao gồm ít nhất khí hydro 
và/hoặc nhiên liệu lỏng. Một số phương án thực hiện sáng chế có thể sử dụng phản ứng 
không oxy hoá để tạo ra hydro và/hoặc nhiên liệu lỏng, như phản ứng nhiệt phân ngậm 
nước. Khí hydro và/hoặc nhiên liệu lỏng có thể được sử dụng để tạo ra điện năng, nhiệt 
hoặc các dạng năng lượng khác nhau dành cho động cơ. 
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(11) 44478 
(21) 1-2015-01255 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 10.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 2014-095292 02.05.2014   JP 
(71) 1. SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
2. TAKAMATSU TEISAN CO., LTD.   (JP) 
14-1, Asahi-machi 5-chome, Takamatsu-shi, Kagawa 760-0065, Japan 

(72) Kenichi KURODA (JP), Kazutaka MORI  (JP), Atsushi EGUCHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Trục lăn bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trục lăn bán dẫn là trục được sử dụng như là trục lăn mực in hiện 
hình ảnh kết hợp có mực in nhiễm điện dương, có khả năng ngăn chặn sự bám dính mực 
in vào trục này để ngăn chặn sự giảm mật độ hình ảnh, sự nhiễm điện mực in đạt đến 
mức nhiễm điện mực in cao hơn để đảm bảo việc tạo các hình ảnh chất lượng cao hơn và 
ngăn chặn sự giảm các mức nhiễm điện mực in ngay sau quá trình tạo hình ảnh lặp đi 
lặp lại một cách liên tục để nhờ đó ngăn chặn vết mờ của các hình ảnh được tạo ra trong 
một khoảng thời gian dài hơn. 
Trục lăn bán dẫn (1) được tạo ra từ sản phẩm liên kết ngang của chế phẩm cao su chứa ít 
nhất là cao su epiclohyđrin và cao su clopren và có màng flo hoá (5) được tạo ra trên bề 
mặt biên ngoài (4) của trục này nhờ sự xử lý với khí flo. 
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(11) 44479 
(21) 1-2015-01271 (51) 7 C07C  6/12,  4/18, B01J  29/70, 

C07C  2/66, C01B  39/48 
(22) 06.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/073462   06.12.2013 (87) WO2014/093143 19.06.2014 
(30) 61/736,347        12.12.2012   US 

13/792,667        11.03.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2015 
(71) UOP LLC   (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) NICHOLAS, Christopher P. (US), BOLDINGH, Edwin  (NL), SCHREIER, Marc R. 
(US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình chuyển hóa chất thơm bằng cách sử dụng zeolit 

nhôm silicat  
  (57)     Sáng chế đề cập đến họ zeolit nhôm silicat có công thức thực nghiệm là NanMm

k+TtAl1-

xExSiyOz trong đó M là kim loại hoặc kim loại được chọn trong nhóm gồm kẽm, nhóm 1, 
nhóm 2, nhóm 3 và/hoặc họ lantan trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, “m” là 
tỉ lệ mol giữa M và (Al+E), T là chất định hướng cấu trúc hữu cơ, và E là nguyên tố 
khung như gali. Zeolit theo sáng chế có thể được sử dụng để xúc tác cho quy trình 
chuyển alkyl hóa dòng nguyên liệu chứa một hoặc nhiều hợp chất thơm C7, C9, C10 và 
C11+ để thu được dòng sản phẩm chuyển alkyl hóa có nồng độ hợp chất thơm C8 tăng lên 
tương ứng so với dòng nguyên liệu. 
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(11) 44480 
(21) 1-2015-01320 (51) 7 B65D  17/00 

(22) 30.09.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/062586    30.09.2013 (87) WO2014/055399 10.04.2014 
(30) 61/708,308         01.10.2012    US 
(71) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.  (US) 

11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, United States of America 
(72) Brian FIELDS (US), Christopher Paul RAMSEY (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Nắp bình chứa đồ uống có đường kính nhỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp bình chứa đồ uống có đường kính nhỏ có thể mở rời ra nhờ tai 
kéo. Trong đó, tai kéo nhỏ hơn so với các nắp truyền thống có thể mở hoàn toàn nhưng 
tai kéo này cho phép có thể mở nhờ lực kéo nhỏ hơn cần cho các nắp nhỏ hơn hoặc các 
đường khía được tạo thành theo dạng dễ uốn hơn so với các nắp mở thực phẩm truyền 
thống. Sáng chế còn đề cập đến các tai kéo còn dính lại nắp. 
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(11) 44481 
(21) 1-2015-01343 (51) 7 H02P  9/04 

(22) 17.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 2014-097733 09.05.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Gou HIRATA (JP), Junichiro MIKITA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có khả năng 
ngăn chặn sự thiếu hụt của điện năng được cấp từ đinamô cho cơ cấu khởi động ngay cả 
tại thời điểm tần số quay chạy không của động cơ tương đối thấp. 
Để đạt được mục đích nói trên, phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có 
trạng thái mà động cơ ở trạng thái chạy không, đinamô (21) cấp điện năng cho cơ cấu 
khởi động (71), đèn trước (39), đèn sau (51) và ECU (33) (Engine Control Unit) và 
ăcqui (35) được ngắt khỏi dây dẫn điện (76) và mạch nối đất (77) được định nghĩa là 
trạng thái chạy không không có ăcqui (35) trên mạch. Chế độ theo đó đinamô (21) cấp 
điện năng cho ít nhất một trong số đèn báo phanh (53), bộ chỉ báo rẽ (41) và còi (47) 
được định nghĩa là chế độ cấp điện. ECU (33) điều chỉnh điện năng được cấp cho đèn 
trước (39) tại thời điểm trạng thái chạy không không có ăcqui trên mạch (35) và chế độ 
cấp điện, dựa trên điện áp hệ thống (Vs) được đặt cho cơ cấu khởi động (71), các bộ 
phận điện (72) và ECU (33). 
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(11) 44482 
(21) 1-2015-01359 (51) 7 B60R  16/023, A01C  11/02, G11B  

20/12 
(22) 17.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) JP2014-86473 18.04.2014   JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan  
(72) Satoshi Kato  (JP), Mitsutaka Izumi  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị lưu trữ thông tin công việc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị lưu trữ thông tin công việc. Thiết bị lưu trữ thông tin công 
việc gồm có: phương tiện làm việc (100), bộ phận đầu ra thông tin công việc (130) được 
lắp trong phương tiện làm việc (100), thiết bị đầu vào và đầu ra (210) để nhập thông tin 
công việc ở trong đó được xuất ra bởi bộ phận đầu ra thông tin công việc (130) và thông 
tin định vị GPS và thông tin thời gian GPS của phương tiện làm việc (100); bộ xử lý dữ 
liệu (230) để liên kết thông tin công việc, thông tin định vị GPS và thông tin thời gian 
GPS với nhau, và đồng hồ (250); trong đó bộ xử lý dữ liệu (230) liên kết thông tin công 
việc với thông tin định vị GPS và lưu trữ chúng, và khi thông tin thời gian GPS không 
được nhập, bộ xử lý dữ liệu (230) liên kết thông tin công việc với thông tin thời gian của 
đồng hồ (250) và lưu trữ chúng. 
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(11) 44483 
(21) 1-2015-01370 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 27.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/056904   27.08.2013 (87) WO2014/046850 27.03.2014 
(30) 61/703,695        20.09.2012   US 

13/952,340        26.07.2013   US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dữ liệu video để chọn lựa các thông số bộ đệm 
hình ảnh được lập mã (CPB - Coded Picture Buffer) được sử dụng để xác định CPB cho 
thiết bị lập mã video cho các hình ảnh truy cập ngẫu nhiên sạch (CRA - Clean Random 
Access) và hình ảnh truy nhập đường truyền đứt (BLA - Broken Link Access) trong 
dòng bit video. Thiết bị lập mã video nhận dòng bit bao gồm một hoặc nhiều hình ảnh 
CRA hoặc hình ảnh BLA, và còn nhận thông báo chỉ ra liệu có sử dụng bộ thông số 
CPB thay thế cho ít nhất một trong số các hình ảnh CRA hoặc hình ảnh BLA hay không. 
Thông báo này có thể được nhận từ phương tiện bên ngoài, như phương tiện xử lý có 
trong máy chủ hoặc thực thể mạng. Thiết bị lập mã video thiết đặt một tham biến quy 
định để chỉ định bộ thông số CPB cho hình ảnh nhất định trong số các hình ảnh dựa trên 
thông báo nhận được, và chọn lựa bộ thông số CPB cho hình ảnh nhất định trong số các 
hình ảnh dựa trên tham biến cho hình ảnh này. 
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(11) 44484 
(21) 1-2015-01430 (51) 7 F16C 3/10 

(22) 23.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 2014-095700 07.05.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Tatsuya TAKAHASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Động cơ đốt trong và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân 

để hai bên được lắp động cơ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong gồm trục khuỷu có má khuỷu thứ nhất (31) và 

trục kéo dài thứ nhất (37) nhô ra từ má khuỷu thứ nhất (31). Má khuỷu thứ nhất (31) có 
hốc thứ nhất (43) mà chốt khuỷu được ép vào đó. Mặt trái (41) của má khuỷu thứ nhất 
(31) có phần mép biên trong thứ nhất (41B) được bố trí quanh hốc thứ nhất (43) và phần 
lõm thứ nhất (41C) được làm lõm so với phần mép biên trong thứ nhất (41B). Đầu trên 
của phần lõm thứ nhất (41C) được bố trí ở vị trí lên phía trên so với đầu dưới (43b) của 
hốc thứ nhất (43) và đầu dưới của phần lõm thứ nhất (41C) được bố trí ở vị trí xuống 
phía dưới so với đầu dưới (43b) của hốc thứ nhất (43). 
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(11) 44485 
(21) 1-2015-01431 (51) 7 D02G  3/48,  3/28,  3/40 

(22) 23.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2013/012013    23.12.2013 (87) WO2014/104680 A1 03.07.2014 
(30) 10-2012-0154933         27.12.2012   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) KOLON INDUSTRIES, INC.  (KR) 

Kolon Tower, 42 Byeoryangsangga 2-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do 427-709, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Min Ho  (KR), JEON, Ok Wha (KR), CHUNG, Il (KR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Sợi liên hợp và phương pháp sản xuất sợi này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi liên hợp bao gồm một sợi nylon và một sợi aramit, trong đó sợi 
này có các tính chất vật lý đồng đều hơn, độ bền và độ bền mỏi tốt hơn và có thể được 
tạo ra dễ dàng hơn so với các sợi liên hợp thông thường sao cho nó có thể được sử dụng 
để làm lốp xe có tính năng cao, và phương pháp sản xuất sợi liên hợp này. Sợi liên hợp 
bao gồm một sợi nylông xoắn (110) có số vòng xoắn thứ nhất, và một sợi aramit xoắn 
(120) có số vòng xoắn thứ hai. Số vòng xoắn thứ nhất bằng số vòng xoắn thứ hai. Các 
sợi nylông xoắn (110) và sợi aramit xoắn (120) được bện với nhau để có các kết cấu 
giống nhau. 
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(11) 44486 
(21) 1-2015-01436 (51) 7 G01M  3/24, G01H  11/08 

(22) 20.09.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/075464     20.09.2013 (87) WO2014/046237 A1 27.03.2014 
(30) 2012-209316      24.09.2012 JP 

2013-041449      04.03.2013 JP 
2013-099943      10.05.2013 JP 
2013-099949      10.05.2013 JP 

(71) SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.   (JP) 
4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565, Japan 

(72) KONDOU, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát hiện sự rò rỉ, phương pháp phát hiện sự rò rỉ và 

thiết bị giám sát mạng lưới ống dẫn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện sự rò rỉ có độ nhạy cao với các âm thanh rung 

động gây ra do sự rò rỉ nước từ ống nhựa tổng hợp và do đó thiết lập khoảng cách lắp đặt 
lớn hơn để nhờ đó có thể thực hiện có hiệu quả hơn việc kiểm tra sự rò rỉ nước đối với 
ống nhựa tổng hợp này. Thiết bị phát hiện sự rò rỉ (6) bao gồm đế (11), phần tử áp điện 
(9) được đỡ bởi đế (21) và được tạo cấu hình để chuyển đổi các âm thanh rung động 
thành tín hiệu điện, và bộ phận có trọng lượng (28) được đặt lên phần tử áp điện (9). 
Phần tử áp điện (9) được làm bằng vật liệu áp điện polyme. Một đầu của phần tử áp điện 
(9) được đỡ bởi đầu trên của trụ đỡ (27), và bộ phận có trọng lượng (28) được đặt lên 
đầu kia của phần tử áp điện (9). 
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(11) 44487 
(21) 1-2015-01462 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 20.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/055865   20.08.2013 (87) WO2014/051893 03.04.2014 
(30) 61/707,759        28.09.2012  US 

13/926,543        25.06.2013  US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp lập mã dữ liệu viđeo và thiết bị lập mã dữ liệu 

vi®eo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị lập mã dữ liệu viđeo để báo hiệu các ký 

hiệu nhận dạng đơn vị giải mã cho các đơn vị giải mã của đơn vị truy nhập. Bộ giải mã 
viđeo xác định đơn vị lớp trừu tượng mạng (NAL-Network Abstraction Layer) nào được 
kết hợp với đơn vị giải mã nào dựa trên các ký hiệu nhận dạng đơn vị giải mã. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến các kỹ thuật để chứa một hoặc nhiều bản sao của các thông báo 
thông tin nâng cao phụ (SEI- Supplemental Enhancement Information) trong đơn vị truy 
nhập. 
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(11) 44488 
(21) 1-2015-01463 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 20.08.2013 (43) 25.11.2015 
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã và phương pháp mã hóa dữ liệu viđeo và 

thiết bị giải mã và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để mã hoá và giải mã dữ liệu viđeo, cụ thể 

là các kỹ thuật để báo hiệu các ký hiệu nhận dạng đơn vị giải mã cho các đơn vị giải mã 
của đơn vị truy nhập. Bộ giải mã viđeo xác định đơn vị lớp trừu tượng mạng (NAL-
Network Abstraction Layer) nào được kết hợp với đơn vị giải mã nào dựa trên các ký 
hiệu nhận dạng đơn vị giải mã. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các kỹ thuật để chứa 
một hoặc nhiều bản sao của các thông báo thông tin nâng cao phụ (SEI-Supplemental 
Enhancement Information) trong đơn vị truy nhập. 
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã viđêo, chẳng hạn như bộ 
mã hóa viđêo hoặc bộ giải mã viđêo được tạo cấu hình để mã hóa thông báo thông tin 
tăng cường bổ sung (SEI - Supplemental Enhancement Information) định thời hình ảnh 
phụ gắn với đơn vị giải mã thứ nhất (DU - Decoding Unit) của đơn vị truy cập (AU - 
Access Unit). Thiết bị mã hóa viđêo có thể còn mã hóa khoảng thời gian giữa thời gian 
loại bỏ bộ đệm hình ảnh được mã hóa (CPB - Coded Picture Buffer) của DU thứ hai của 
AU theo thứ tự giải mã và thời gian loại bỏ CPB của DU thứ nhất trong thông báo SEI 
định thời hình ảnh phụ. Thiết bị mã hóa cũng có thể tạo ra thời gian loại bỏ CPB của DU 
thứ nhất dựa ít nhất một phần vào thông báo SEI định thời hình ảnh phụ này. 
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(21) 1-2015-01465 (51) 7 H04N  7/26 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã viđêo, chẳng hạn như bộ 
mã hóa viđêo hoặc bộ giải mã viđêo được tạo cấu hình để giải mã cờ mức chuỗi để xác 
định sự có mặt của một hoặc nhiều tham số bộ đệm hình ảnh được mã hóa (CPB - 
Coded Picture Buffer) mức hình ảnh phụ cho đơn vị giải mã (DU - Decoding Unit) của 
đơn vị truy cập (AU - Access Unit) trong thông báo thông tin tăng cường bổ sung (SEI - 
Supplemental Enhancement Information) định thời hình ảnh hoặc thông báo SEI định 
thời hình ảnh phụ gắn với DU. Thiết bị mã hóa còn có thể giải mã một hoặc nhiều tham 
số CPB mức hình ảnh phụ từ thông báo SEI định thời hình ảnh hoặc thông báo SEI định 
thời hình ảnh phụ dựa vào cờ mức chuỗi. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
82 
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(21) 1-2015-01466 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 23.09.2013 (43) 25.11.2015 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã viđêo, chẳng hạn như, 
bộ mã hóa viđêo hoặc bộ giải mã viđêo, có thể được tạo cấu hình để giải mã khoảng thời 
gian giữa thời gian loại bỏ bộ đệm hình ảnh được mã hóa (CPB - Coded Picture Buffer) 
của đơn vị giải mã (DU - Decoding Unit) thứ nhất trong đơn vị truy cập (AU - Access 
Unit) và thời gian loại bỏ CPB của DU thứ hai, trong đó DU thứ nhất này bao gồm đơn 
vị lớp trừu tượng mạng (NAL - Network Abstraction Layer) không có lớp mã hóa viđêo 
(VCL-Video Coding Layer) với nal_unit_type bằng UNSPEC0, EOS_NUT, EOB_NUT, 
trong dải từ RSV_NVCL44 đến RSV_NVCL47 hoặc trong dải từ UNSPEC48 đến 
UNSPEC63. Bộ giải mã viđêo xác định thời gian loại bỏ của DU thứ nhất dựa ít nhất 
một phần vào khoảng thời gian giải mã và giải mã dữ liệu viđêo của DU thứ nhất dựa ít 
nhất một phần vào thời gian loại bỏ. 
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(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã viđêo, chẳng hạn như bộ 
mã hóa viđêo hoặc bộ giải mã viđêo được tạo cấu hình để giải mã thông báo thông tin 
tăng cường bổ sung (SEI - Supplemental Enhancement Information) khoảng thời gian 
đệm được gắn với đơn vị truy cập (AU - Access Unit). Bộ giải mã viđêo còn được tạo 
cấu hình để giải mã khoảng thời gian giữa thời gian loại bỏ bộ đệm hình ảnh được mã 
hóa (CPB - Coded Picture Buffer) của đơn vị giải mã (DU - Decoding Unit) thứ nhất của 
AU và thời gian loại bỏ CPB của DU thứ hai từ thông báo SEI khoảng thời gian đệm, 
trong đó AU có TemporalID bằng 0. Bộ giải mã viđêo được tạo cấu hình để xác định 
thời gian loại bỏ của DU thứ nhất dựa ít nhất một phần vào khoảng thời gian giải mã và 
giải mã dữ liệu viđêo của DU thứ nhất dựa ít nhất một phần vào thời gian loại bỏ. 
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(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã viđêo, chẳng hạn như bộ 
mã hóa viđêo hoặc bộ giải mã viđêo được tạo cấu hình để tạo ra ít nhất một thời gian 
đến bộ đệm hình ảnh được mã hóa (CPB - Coded Picture Buffer) và thời gian loại bỏ 
danh nghĩa CPB cho đơn vị truy cập (AU - Access Unit) ở cả mức đơn vị truy cập và 
mức hình ảnh phụ bất kể trị số của phần tử cú pháp xác định liệu đơn vị giải mã (DU - 
Decoding Unit) có là toàn bộ AU hay không. Thiết bị mã hóa viđêo hơn nữa còn có thể 
được tạo cấu hình để xác định thời gian loại bỏ của EU dựa ít nhất một phần vào một 
trong số thời gian đến CPB hoặc thời gian loại bỏ danh nghĩa CPB và giải mã dữ liệu 
viđêo của AU dựa ít nhất một phần vào thời gian loại bỏ. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
85 

(11) 44494 
(21) 1-2015-01469 (51) 7 H04N  7/26 
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(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã viđêo, chẳng hạn như bộ 
mã hóa viđêo hoặc bộ giải mã viđêo được tạo cấu hình để mã hóa khoảng thời gian giữa 
thời gian loại bỏ bộ đệm hình ảnh được mã hóa (CPB - Coded Picture Buffer) của đơn vị 
giải mã (DU - Decoding Unit) thứ nhất trong đơn vị truy cập (AU - Access Unit) và DU 
thứ hai, trong đó DU thứ hai tiếp theo DU thứ nhất theo thứ tự giải mã trong cùng một 
AU như DU thứ nhất. Thiết bị mã hóa viđêo còn có thể xác định thời gian loại bỏ của 
DU dựa ít nhất một phần vào khoảng thời gian được mã hóa. Thiết bị mã hóa còn có thể 
mã hóa thông báo thông tin tăng cường bổ sung (SEI - Supplemental Enhancement 
Information) hình ảnh phụ gắn với DU thứ nhất. Thiết bị mã hóa hơn nữa còn có thể xác 
định thời gian loại bỏ của DU dựa ít nhất một phần vào thông báo SEI định thời hình 
ảnh phụ. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm có hoạt tính được bao nang đa thành phần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có hoạt tính được bao nang đa thành phần chứa hỗn hợp 
của hai hoặc nhiều hơn thành phần bột khô, trong đó mỗi thành phần bột khô được tạo 
ra từ quy trình chuvển pha bao gồm bước khuấy trộn mạnh. Bột khô được làm ổn định 
bằng các hạt keo kỵ nước giúp cho việc tạo ra các giọt nhỏ cỡ micro dạng “nước khô” 
ổn định. Thành phần bột khô chứa các giọt nhỏ cỡ micro được bao nang bằng các hạt 
keo kỵ nước chứa dung dịch nước của chất dễ phản ứng và ít nhất một thành phần bột 
khô khác là các giọt nhỏ cỡ micro được bao nang bằng các hạt keo kỵ nước chứa dung 
dịch nước của chất dễ phản ứng khác. Nếu được bao nang, chế phẩm được khuấy sao 
cho bao nang bị phá vỡ, bao nang vỡ ra và hai dung dịch nước phản ứng với nhau do sự 
tiếp xúc. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thiết kế chống động đất dựa trên phương pháp 

thi công khớp ghép nối bê tông dự ứng lực 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thiết kế chống động đất bằng kết cấu bê tông dự ứng lực, 

cột và dầm, là các cấu kiện dự ứng lực đúc sẵn độ bền cao, được kết hợp nhờ khớp ghép 
nối có cáp dự ứng lực. Vữa được nhồi và dính kết. Thiết kế đàn hồi tuyến tính mức thứ 
nhất được áp dụng, trong đó tất cả các cấu kiện thi công không bị tổn hại bởi những cơn 
động đất đạt cho đến trị số thiết kế chịu tải động đất định trước. Thiết kế đàn hồi tuyến 
tính mức thứ hai được áp dụng, trong đó năng lượng động đất được hấp thu do sự nứt vỡ 
của phần dính kết và vữa, và các cấu kiện thi công chính khống bị tổn hại bởi những cơn 
động đất vượt quá trị số thiết kế chịu tải động đất định trước. Nhờ áp dụng thiết kế đàn 
hồi phi tuyến tính, trong đó kết hợp thiết kế đàn hồi tuyến tính mức thứ nhất và thiết kế 
đàn hồi tuyến tính mức thứ hai, khả năng chống động đất tăng lên đáng kể, công trình 
có thể chống lại các cơn động đất có cường độ địa chấn lớn hơn 6. 
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(11) 44497 
(21) 1-2015-01521 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 20.09.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/060906   20.09.2013 (87) WO2014/058598 17.04.2014 
(30) 61/711,098        08.10.2012  US 

13/954,712        30.07.2013  US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã và mã hóa dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo. Bộ mã 
hóa viđeo báo hiệu, trong dòng bit viđeo được mã hóa, bộ thông số viđeo (VPS - Video 
Parameter Set) chứa phần lớn cấu trúc cú pháp thông số bộ giải mã chuẩn giả định 
(HRD - Hypothetical Reference Decoder) mà mỗi cấu trúc chứa các thông số HRD. Đối 
với mỗi cấu trúc cú pháp HRD riêng trong phần lớn các cấu trúc cú pháp thông số HRD, 
VPS còn chứa phần tử cú pháp chỉ báo liệu các thông số HRD của cấu trúc cú pháp 
thông số HRD riêng có chứa một bộ thông số chung của các thông số HRD để thêm vào 
thông tin thông số HRD lớp con riêng đặc trưng cho một lớp con cụ thể của dòng bit 
viđeo được mã hóa hay không. Bộ thông số HRD chung này là chung cho tất cả các lớp 
con của dòng bit viđeo được mã hóa. Bộ giải mã hoặc thiết bị giải mã khác giải mã, từ 
dòng bit viđeo được mã hóa, bộ thông số viđeo VPS và tiến hành hoạt động bằng cách 
sử dụng các thông số HRD của ít nhất một trong các cấu trúc cú pháp thông số HRD. 
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(11) 44498 
(21) 1-2015-01524 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 11.09.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/059274   11.09.2013 (87) WO2014/052013 03.04.2014 
(30) 61/707,486        28.09.2012  US 

61/708,404        01.10.2012  US 
13/953,525        29.07.2013  US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã và mã hóa dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật có liên quan đến việc mã hóa các thông tin nhận dạng 
lớp của các điểm hoạt động trong mã hóa viđeo. Theo một ví dụ, sáng chế đề xuất 
phương pháp giải mã dữ liệu viđeo. Phương pháp này bao gồm bước giải mã các phần tử 
cú pháp trong bộ thông số viđeo (VPS-Video Parameter Set) trong dòng bit tương thích 
chỉ báo điểm hoạt động thứ nhất có tập hợp nội dung thứ nhất. Phương pháp này còn bao 
gồm bước giải mã, nếu có, các phần tử cú pháp trong VPS trong dòng bit tương thích chỉ 
báo thông tin thông số bộ giải mã chuẩn giả định (HRD-Hypothetical Reference 
Decoder) có tập hợp nội dung thứ hai cho điểm hoạt động thứ nhất, trong đó dòng bit 
tương thích không chứa các phần tử cú pháp trong VPS để sao chép ít nhất một trong số 
tập hợp nội dung thứ nhất hoặc thứ hai cho điểm hoạt động thứ hai, và trong đó giải mã 
các phần tử cú pháp bao gồm giải mã các phần tử cú pháp chỉ báo điểm hoạt động thứ 
nhất và thông tin thông số HRD chỉ trong dòng bit tương thích. 
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(11) 44499 
(21) 1-2015-01529 (51) 7 B26B  13/06 

(22) 27.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 2014- 095126 02.05.2014   JP 
(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
(72) Mitsuru WAKABAYASHI (JP), Tetsuo KOZAKAI (JP), Shinya ABE (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kéo có vết cắt nhẵn hơn với cảm giác nhẹ. Kéo bao gồm hai chi tiết 
cắt. Mỗi chi tiết cắt bao gồm bản lưỡi (110) có lưỡi kéo, chuôi kéo có vòng xỏ ngón tay, 
và vùng nối (120). Các vùng nối (120) của các chi tiết cắt được nối xoay với nhau bằng 
cách sử dụng bộ phận nối sao cho các chi tiết cắt có thể dịch chuyển xoay. Mỗi lưỡi kéo 
trong số các lưỡi kéo được uốn cong sao cho góc giữa các lưỡi kéo được giữ trong 

khoảng từ 27° đến 43° khi các chi tiết cắt dịch chuyển từ vị trí mở tạo thành góc 30° 
giữa chúng tới vị trí đóng. Phần không tiếp xúc (140) là phần hõm được tạo ra ở bề mặt 
trong của bản lưỡi (110). Phần không tiếp xúc (140) chạy dài bên dưới bộ phận nối. 
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(11) 44500 
(21) 1-2015-01537 (51) 7 G06K  19/06,  7/10,  1/12 

(22) 01.10.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/076722      01.10.2013 (87) WO2014/054647 10.04.2014 
(30) JP2012-219902      01.10.2012 JP 

JP2012-244923      06.11.2012 JP 
(71) I.P SOLUTIONS, LTD.  (JP) 

9-14-2302, Koishikawa 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1120002, Japan 
(72) Kenji YOSHIDA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật ghi trên đó mô hình chấm chấm được tạo ra, thiết bị tạo ra 

mô hình chấm chấm, thiết bị quang học, thiết bị đọc quang 
học, thiết bị nhập/xuất thông tin, thiết bị và phương pháp đọc 
mô hình chấm chấm, phương pháp tạo ra mô hình chấm chấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật ghi trên đó mô hình chấm chấm được tạo ra, thiết bị tạo ra mô 
hình chấm chấm, thiết bị quang, thiết bị đọc quang, thiết bị nhập/xuất thông tin, thiết bị 
và phương pháp đọc mô hình chấm chấm, phương pháp tạo ra mô hình chấm chấm. Vật 
ghi theo sáng chế là vật ghi có mô hình chấm chấm, mô hình chấm chấm này được tạo 
ra với: ít nhất một tập hợp gồm chấm thông tin điểm khởi đầu, chấm thông tin này là 
chấm thông tin biểu thị điểm khởi đầu, chấm thông tin điểm cuối, chấm thông tin này là 
chấm thông tin biểu thị điểm cuối; các chấm thông tin này được bố trí để khoảng cách 
giữa các chấm thông tin liền kề theo trình tự định trước tính từ chấm thông tin điểm khởi 
đầu có trị số khoảng cách định trước hoặc trị số khoảng cách định trước giữa các hướng 
định trước; và mã sẽ được mã hoá dựa vào trị số khoảng cách định trước hoặc trị số 
khoảng cách định trước giữa các hướng định trước. 
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(22) 01.10.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/070452  01.10.2013 (87) WO2014/053489 10.04.2014 
(30) 61/708 779       02.10.2012 US 

61/746 792       28.12.2012 US 
(71) GENEURO SA  (CH) 

18 chemin des Aulx, 1228 Plan-Les-Ouates, Switzerland 
(72) PERRON, HervÐ (FR), FIROUZI, Reza (FR), KURY, Patrick (CH), FAUCARD, 

Raphael (FR), MADEIRA, Alexandra (FR), JOANOU, Julie (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phối tử kháng HERV-W Env dùng để ngăn ngừa và/hoặc điều trị 

bệnh có liên quan đến biểu hiện của protein màng bao và dược 
phẩm chứa phối tử này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phối tử kháng HERV-W Env dùng để ngăn ngừa và/hoặc điều trị 
bệnh có liên quan đến biểu hiện của protein màng bao HERV-W. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến thuốc ức chế gốc nitơ oxit dùng để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh có 
liên quan đến biểu hiện của protein màng bao HERV-W và dược phẩm chứa phối tử 
này. 
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(71) PER MELEC ELECTRODE LTD.  (JP) 

2023-15, Endo, Fujisawa City, Kanagawa 2520816 Japan 
(72) SUYAMA, Kenichiro (JP), KUROSU, Kazuhiro (JP), KATO, Masaaki (JP), OTSU, 

Hideo (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp điện phân ngăn ngừa sự gia tăng điện thế của bể 

điện phân và làm giảm tần suất bảo trì, và thiết bị điện phân 
để thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điện phân ngăn ngừa được sự gia tăng điện thế của bể 
điện phân theo thời gian không cần tạm dừng quá trình điện phân và thiết bị điện phân 
để thực hiện phương pháp này sao cho: trong quá trình hoạt động của bể điện phân hai 
ngăn, có màng ngăn cách ngăn cực dương với ngăn cực âm và trong đó nước nấu sulfat 
chứa ion sulfua để sử dụng trong quá trình sản xuất bột giấy được cấp vào trong ngăn 
cực dương polysulfua trong khi dòng điện một chiều được cấp vào bể điện phân để tạo 
ra polysulfua trong ngăn cực dương thông qua sự điện phân, và nước nấu sulfat chứa ion 
sulfua để sử dụng trong quá trình sản xuất bột giấy chứa ít nhất một tác nhân làm sạch 
cặn và chất ức chế cặn được cấp vào ngăn cực dương. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến 
thiết bị điện phân và phương pháp điện phân làm giảm tần suất bảo trì. 
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14/042,763        01.10.2013  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2015 
(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

2725 Water Ridge Parkway, Suite 100, Charlone, NC 28217, United States of America 
(72) WRIGHT, Travis (US), MONTAGUE, Steve (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lò đứng kết hợp chuyển hóa/hoàn nguyên cao áp để sản xuất 

sắt hoàn nguyên trực tiếp và phương pháp chế tạo lò này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đứng (10) kết hợp chuyển hoá/hoàn nguyên cao áp để sản xuất 

sắt hoàn nguyên trực tiếp. Lò đứng này có một hoặc nhiều bộ phận để cải thiện độ đồng 
đều của liệu lò, như một hoặc nhiều trục trộn quay/tịnh tiến (18), một hoặc nhiều bộ 
phận làm chậm (20) để làm chậm dòng liệu lò (16), một hoặc nhiều cấu hình tường lò, 
một hoặc nhiều bộ phận khuấy để đảm bảo rằng sự chuyển hoá và hoàn nguyên trong lò 
đứng xảy ra đồng đều theo chiều rộng và toàn bộ chiều sâu của liệu lò trong lò đứng 
này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo lò này. 
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(11) 44504 
(21) 1-2015-01560 (51) 7 C01F  5/14,  11/02 

(22) 25.10.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/072350   25.10.2013 (87) WO2014/064234 01.05.2014 
(30) 2012/0719        25.10.2012   BE 

61/756,091        24.01.2013   US 
(71) S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT  (BE) 

Rue Charles Dubois, 28, B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium 
(72) Bernard LAURENT (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thể huyền phù chứa canxi-magie carbonat và quy trình sản 

xuất thể huyền phù này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể huyền phù chứa canxi-magie carbonat dạng nước chứa các hạt 

chất rắn có công thức chung a Ca(OH)2.b Mg(OH)2.c MgO trong pha nước với nồng độ 
bằng hoặc lớn hơn 200g/kg, trong đó a, b và c biểu thị tỷ lệ khối lượng với tổng khối 
lượng nằm trong khoảng từ 90 đến 100%, và chất phụ gia có khả năng đồng thời làm 
giảm độ nhớt và làm giảm tốc độ tăng độ nhớt, trong đó chất phụ gia này là phosphonat 
hoặc axit phosphonic. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất thể huyền phù canxi-magie 
carbonat nêu trên. 
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(11) 44505 
(21) 1-2015-01569 (51) 7 A61K  31/00,  9/08,  31/19,  33/14 

(22) 05.05.2015 (43) 25.11.2015 
(30) RU2014120144 20.05.2014   RU 
(71) ECOPHARM PATENT MANAGEMENT AG  (CH) 

Haldenstrasse 5, Baar, CH-6342, Switzerland 
(72) Kovalenko Aleksey Leonidovich (RU), Petrov Andrey Yurievich (RU) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dung dịch truyền cân bằng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực y và dược, cụ thể là đề cập đến các dung dịch muối để 
truyền có tác dụng khử độc, và có thể được sử dụng để điều trị bệnh và tình trạng bệnh 
lý liên quan đến sự nhiễm độc cơ thể ở các mức độ trầm trọng khác nhau. Mục đích của 
sáng chế là đề xuất dung dịch truyền cân bằng có hoạt tính khử độc cao, độc tính thấp 
và đảm bảo khả năng ứng dụng rộng rãi trong lâm sàng. 
Mục đích nêu trên đạt được bằng cách đề xuất dung dịch truyền cân bằng chứa natri, 
kali và magie clorua, dung môi và thành phần hoạt tính sinh học, mà theo sáng chế, 
chứa natri L-arginin sucxinat có công thức: 

Na+[NH=C(NH2)NH(CH2)3CH(NH2)COOH]+[OOC(CH2)2COO]2- 

làm thành phần hoạt tính sinh học, tỷ lệ của các thành phần như sau (% khối lượng): 
Natri clorua    0,540-0,600 
Magie clorua hexahydrat  0,015-0,030 
Kali clorua    0,025-0,040 
Natri L-arginin sucxina  1,400-1,700 
Nước để tiêm    phần còn lại. 
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(21) 1-2015-01575 (51) 7 G01N  21/88 

(22) 06.05.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 2014-096696 08.05.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.05.2015 
(71) YAZAKI CORPORATION  (JP) 

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8333 Japan 
(72) Masaaki OKADA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị kiểm tra bề ngoài dùng cho bộ dây dẫn điện và phương 

pháp kiểm tra bề ngoài 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra bề ngoài (1) dùng cho bộ dây dẫn điện (WH) bao 

gồm bề mặt thiết đặt (10a), bộ tạo hình ảnh (20), và bộ xác định chấp nhận/từ chối bề 
ngoài (41) để xác định xem các phụ kiện khác nhau (C và P) có được lắp vào các vị trí 
lắp định trước hay không, dựa vào thông tin hình ảnh (D) về bộ dãy dẫn điện (WH) thu 
được bởi bộ tạo hình ảnh (20). Bộ xác định chấp nhận/từ chối bề ngoài (41) thu nhận giá 
trị độ sáng hoặc giá trị độ sáng trung bình của bề mặt thiết đặt (10a) từ thông tin hình 
ảnh (D), thu nhận giá trị độ sáng hoặc giá trị độ sáng trung bình của mỗi phụ kiện (C và 
P) từ thông tin hình ảnh vùng lắp (D1, D2, D3 và D4) về mỗi phụ kiện (C và P) của 
thông tin hình ảnh (D), và xác định xem các phụ kiện (C và P) màu vô sắc có được lắp 
vào các vị trí lắp định trước hay không, dựa vào lượng chênh lệch giữa giá trị độ sáng 
hoặc giá trị độ sáng trung bình của bề mặt thiết đặt (10a), và giá trị độ sáng hoặc giá trị 
độ sáng trung bình của thông tin hình ảnh vùng lắp (D1, D2, D3 và D4). 
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(21) 1-2015-01579 (51) 7 A61L  9/12 

(22) 24.01.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/ES2013/000015   24.01.2013 (87) WO2014/114820 A1 31.07.2014 
(71) L & D, S.A.U.   (ES) 

Calle Marte n.2 PolÝgono Industrial San Silvestre, 04230 - Huercal de AlmerÝa 
(AlmerÝa) (ES) 

(72) FERN¸NDEZ TORRES, David (ES) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu phun dùng cho bình chứa chất khử mùi 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu phun dùng cho bình chứa chất khử mùi, cơ cấu này bao gồm 
bình chứa (1) chứa chất lỏng tạo mùi thơm (2) và được đóng bởi nắp bằng gỗ (3), cụ thể 
hơn là nắp bằng gỗ (3) nêu trên được trang bị ống hướng trục trung tâm (4) có đường 
kính nhỏ, thông với ống ngang thứ hai (5) được bố trí trong phần mở rộng hình trụ phía 
trên (6) và đi qua ống ngang (5) này, dây hoặc bấc khuếch tán (7) được giữ ở trong đó 
và được tẩm chất lỏng tạo mùi thơm (2) khi bình chứa (1) với nắp (3) lắp vào cổ (1') 
được lật ngược xuống. 
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F27B  3/10,  3/12,  3/18,  3/19, F27D  
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(22) 06.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/010291   06.01.2014 (87) WO2014/123647 A1 14.08.2014 
(30) 13/759,370        05.02.2013   US 
(71) ATI PROPERTIES, INC.  (US) 

1600 N.E. Old Salem Road, Albany, Oregon 97321, United States of America 
(72) COPLAND, Evan, H. (AU), ARNOLD, Matthew, J. (US), MINISANDRAM, Ramesh, 

S. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đúc, đáy lò dùng cho thiết bị đúc này và phương pháp 

đúc sử dụng đáy lò này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp đúc. Thiết bị đúc (10) này có thể có nguồn 

năng lượng và đáy lò (442), đáy này có thể có khoang dạng thon (760). Khoang dạng 
thon (760) có thể có phần đầu thứ nhất (452) và phần đầu thứ hai (454), và khoang dạng 
thon (760) có thể thu hẹp giữa phần đầu thứ nhất (452) và phần đầu thứ hai (454). Hơn 
nữa, khoang dạng thon (760) có thể có cửa vào (446) trong phần đầu thứ nhất (452) tạo 
ra dung tích vào, và một hoặc nhiều cửa ra (448a, 448b) trong phần đầu thứ hai (454) 
tạo ra dung tích ra. Nếu khoang có một cửa ra, thì dung tích ra có thể nhỏ hơn dung tích 
vào. Nếu khoang có nhiều cửa ra, thì dung tích ra kết hợp có thể phù hợp với dung tích 
vào. Hơn nữa, diện tích mặt cắt ngang của khoang dạng thon (760) gần cửa vào (446) có 
thể tương tự như diện tích mặt cắt ngang của cửa vào (446). Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến đáy lò (442) dùng cho thiết bị đúc (10) này. 
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(KR), PARK, Seung Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Quy trình xử lý bã đậu tương lên men 

  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình xử lý bã đậu tương lên men cho phép xử lý bã đậu tương 
lên men theo quá trình lên men và quá trình sấy khô riêng biệt. Quy trình xử lý bã đậu 
tương lên men theo sáng chế có thể ngăn ngừa nhiễm các loại vi sinh vật đồng thời rút 
ngắn thời gian xử lý hơn so với quy trình thông thường. 
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(KR), JUNG, Sung Bum (KR), AN, Sung Won (KR), KI, Min Hyo (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tiền đậm đặc chứa lipit giải phóng kéo dài dùng cho 

chất có hoạt tính dược lý tích điện dương và dược phẩm chứa 
nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tiền đậm đặc chứa lipit giải phóng kéo dài chứa: a) ít 
nhất một chất tạo tinh thể lỏng; b) ít nhất một phospholipit trung tính; c) ít nhất một chất 
làm cứng tinh thể lỏng; và d) ít nhất một chất liên kết anion, trong đó chế phẩm tiền 
đậm đặc giải phóng kéo dài tồn tại dưới dạng pha lỏng chứa lipit khi không có dung 
dịch nước và chuyển thành tinh thể lỏng khi tiếp xúc với dung dịch nước. Chế phẩm tiền 
đậm đặc chứa lipit giải phóng kéo dài có cấu trúc nhằm tăng cường khả năng giải phóng 
kéo dài của chất có hoạt tính dược lý dạng cation thông qua tương tác ion giữa chất liên 
kết anion và chất có hoạt tính dược lý dạng cation. 
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(71) EUROPLASMA NV   (BE) 

De Bruwaan 5D, B-9700 Oudenaarde, Belgium 
(72) LEGEIN, Filip  (BE), ROGGE, Eva  (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp phủ vải và vải được phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phủ vải, ví dụ, nguyên liệu dệt, bằng lớp phủ polyme, 
phương pháp này bao gồm bước cho vải tiếp xúc với monome và polyme hóa monome 
bằng plasma năng lượng thấp, trong đó monome có công thức chung (I): CnF2n+1 Cm 
X2mCR1Y-OCO-C(R2) = CH2, trong đó n có giá trị từ 2 đến 6, m có giá trị từ 0 đến 9, X 
và Y là H, F, Cl, Br hoặc I, R1 là H hoặc alkyl, ví dụ -CH3 hoặc alkyl được thế, ví dụ 
alkyl được thế halo ít nhất một phần, và R2 là H hoặc alkyl, ví dụ -CH3 hoặc alkyl được 
thế, ví dụ alkyl được thế halo ít nhất một phần. 
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WANG, Qinghua (CN), ZHANG, Hongshuai (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xác định và điều chỉnh chất lượng 

phân phối tiền trong thiết bị đầu cuối tự phục vụ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định và điều chỉnh chất lượng phân phối tiền 

trong thiết bị đầu cuối tự phục vụ bao gồm các bước: bước S1, tìm ngăn chứa tiền rỗng 
trong thiết bị đầu cuối tự phục vụ, đặt tỷ lệ chất lượng phân phối tiền của ngăn chứa tiền 
rỗng bằng 0, và thường đóng ngăn chứa tiền rỗng; bước S2, tìm ngăn chứa tiền bị kẹt 
tiền trong thiết bị đầu cuối tự phục vụ, đặt tỷ lệ chất lượng phân phối tiền của ngăn chứa 
tiền bị kẹt tiền bằng 0, và thường đóng ngăn chứa tiền bị kẹt tiền; bước S3, xác định tỷ 
lệ chất lượng phân phối tiền của tất cả các ngăn chứa tiền không rỗng và các ngăn chứa 
tiền không bị kẹt tiền, phân loại tất cả các ngăn chứa tiền không rỗng và các ngăn chứa 
tiền không bị kẹt tiền theo mệnh giá, và sắp xếp các ngăn chứa tiền với mỗi mệnh giá 
theo thứ tự giảm dần dựa vào tỷ lệ chất lượng phân phối tiền; và bước S4, giữ M ngăn 
chứa tiền đầu tiên với mỗi 
mệnh giá ở trạng thái mở, và 
giữ các ngăn chứa tiền còn lại 
ở trạng thái tạm đóng. Phương 
pháp và thiết bị xác định và 
điều chỉnh chất lượng phân 
phối tiền trong thiết bị đầu 
cuối tự phục vụ trước tiên phân 
phối tiền từ ngăn chứa tiền có 
tỷ lệ chất lượng phân phối tiền 
cao hơn, và sẽ sắp xếp lại các 
tỷ lệ chất lượng phân phối tiền 
sau mỗi lượt phân phối tiền, 
nhờ đó không chỉ đảm bảo 
được mức chất lượng phục vụ 
không đổi và giảm đến mức 
thấp nhất số tiền trong ngăn 
chứa tiền loại, mà còn tối ưu 
hoá các tài nguyên tiền để 
giảm bớt tình trạng ngừng 
phục vụ, và tăng tốc độ hoạt 
động của thiết bị đầu cuối tự 
phục vụ. 
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Joon  (KR), PARK, So Hyun  (KR), KI, Min Hyo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tiền đậm đặc chứa lipit giải phóng kéo dài dùng cho 

chất có hoạt tính dược lý tích điện âm và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tiền đậm đặc chứa lipit giải phóng kéo dài bao gồm: a) ít 

nhất một thành phần tạo tinh thể lỏng; b) ít nhất một phospholipit; c) ít nhất một thành 
phần làm cứng tinh thể lỏng; và d) ít nhất một muối kim loại hai hoặc đa hóa trị, trong 
đó chế phẩm tiền đậm đặc giải phóng kéo dài tồn tại dưới dạng pha lỏng lipit khi không 
có dung dịch nước và chuyển thành tinh thể lỏng khi tiếp xúc với dung dịch nước. Chế 
phẩm tiền đậm đặc chứa lipit giải phóng kéo dài được cấu hình để tăng cường khả năng 
giải phóng kéo dài của chất có hoạt tính dược lý tích điện âm thông qua tương tác ion 
giữa muối kim loại hai hoặc đa hóa trị và chất có hoạt tính dược lý tích điện âm. 
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(72) KUCZYNSKI, Konrad Jerzy (GB), KUCZYNSKA, Agnieszka Magdalena (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất nhiên liệu dùng cho nhà máy 

nhiệt điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp để sản xuất nhiên liệu, ví dụ bằng cách 

nghiền và sấy để sản xuất nguồn cấp nhiên liệu dạng bột. Thiết bị gồm có bộ phận sản 
xuất nhiên liệu (8) được lắp để nạp hỗn hợp gồm nhiên liệu (2) và khí (4, 6) và chuẩn bị 
nhiên liệu để đốt cháy trong trạng thái dạng bột; ống dẫn đầu ra định đường dẫn dòng ra 
để hỗn hợp gồm nhiên liệu dạng bột và khí từ bộ phận sản xuất nhiên liệu (2); bộ tách 
pha (12) được bố trí để để nạp hỗn hợp từ ống dẫn ra và tách hỗn hợp thành pha khí 
chứa ít nhất phần lớn là khí khỏi hỗn hợp và pha nhiên liệu chứa nhiên liệu dạng bột; 
ống dẫn pha khí xác định đường dẫn dòng cho pha khí từ bộ tách; bộ trao đổi nhiệt (10) 
tốt hơn là bộ trao đổi nhiệt chất lưu xử lý như bộ trao đổi nhiệt chất lưu thu hồi nhiệt 
nước cấp được nối với ống dẫn pha khí và được lắp để nạp và sấy pha khí. Phương pháp 
này áp dụng các nguyên lý được thể hiện trong thiết bị. 
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(86) PCT/US2013/065127  15.10.2013 (87) WO2014/062733 24.04.2014 
(30) 61/714,145       15.10.2012 US 

61/714,140       15.10.2012 US 
61/780,703       13.03.2013 US 
61/786,277       14.03.2013 US 

(71) EPIZYME, INC.   (US) 
400 Technology Square, 4th Floor, Cambridge, MA 02139, United States of America 

(72) KUNTZ, Kevin, Wayne (US), CAMPBELL, John, Emmerson  (US), SEKI, Masashi 
(JP), SHIROTORI, Syuji (JP), ITANO, Wataru (JP), ZHENG, Wanjun (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất benzen được thế và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzen được thế có các công thức sau: 
 

 
 

trong đó các biến có mặt trong các công thức nêu trên có ý nghĩa như được xác định 
trong phần mô tả. 
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất hoặc dược phẩm theo 
sáng chế được sử dụng trong phương pháp điều trị bệnh ung thư. Sáng chế cũng đề cập 
đến hợp chất này để dùng cho các mục đích nghiên cứu hoặc các mục đích khác không 
phải để điều trị bệnh. 
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(11) 44516 
(21) 1-2015-01738 (51) 7 A61K  9/20,  47/30,  9/06,  9/08 

(22) 27.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2013/012269    27.12.2013 (87) WO2014/104791 03.07.2014 
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(KR), YANG, Won Kyu  (KR), KO, Jin Young  (KR), PARK, So Hyun  (KR), JUNG, 
Sung Bum  (KR), AN, Sung Won  (KR), Ki, Min Hyo  (KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tiền đậm đặc lipit giải phóng kéo dài chứa chất 

tương tự hormon giải phóng gonadotropin (GnRH) và dược 
phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa: (1) ít nhất một este của axit béo không no 
sorbitan có đầu phân cực gồm hai hoặc nhiều nhóm -OH (hydroxyl); b) ít nhất một 
phospholipit; c) ít nhất một chất làm cứng dạng tinh thể lỏng mà không chứa nhóm có 
thể ion hóa và có nhóm triaxyl có 15 đến 40 nguyên tử cacbon hoặc cấu trúc vòng 
cacbon trong gốc kị nước; và d) ít nhất một chất tương tự hormon giải phóng 
gonadotropin (GnRH) làm chất có hoạt tính dược lý, trong đó chế phẩm tiền đậm đặc 
lipit tồn tại dưới dạng pha lỏng khi không có dung dịch nước và chuyển thành dạng tinh 
thể lỏng khi có mặt dung dịch nước. Dược phẩm được bào chế để gia tăng khả năng giải 
phóng kéo dài của chất tương tự GnRH có hoạt tính dược lý. 
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William (US), SCHIEHSER, Guy, Alan (US), SHIEH, Hong-Ming (US), ZHAO, 
Wenyi (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất heteroaryl và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng chống bệnh sốt rét và các hợp chất này để sử 
dụng chống lại động vật nguyên sinh thuộc giống Plasmodium, bao gồm các chủng 
Plasmodia kháng thuốc. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và quy 
trình điều chế hợp chất này. 
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(11) 44518 
(21) 1-2015-01769 (51) 7 B22D  41/02,  41/08 

(22) 03.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/075299   03.12.2013 (87) WO2014/106553 10.07.2014 
(30) 13150422.7        07.01.2013   EP 
(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG  (AT) 

Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, Austria 
(72) MARANITSCH, Alexander (AT), HOECK, Matthias (AT), KIRSCHEN, Marcus (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đế gốm chịu lửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế gốm chịu lửa trong vùng nối với ít nhất một thành (52) của phần 
chứa (50) để xử lý kim loại nóng chảy ở nhiệt độ cao, đế gốm chịu lửa này bao gồm các 
dấu hiệu đặc trưng sau: đế gồm có ít nhất hai lớp (10, 20), lớp dưới (10) được làm từ lớp 
lót cố định bằng gốm chịu lửa và lớp trên (20) được làm từ lớp lót mòn bằng gốm chịu 
lửa, trong đó lớp lót cố định (10) gồm bề mặt (10o) liền kề với lớp lót mòn (20), nghiêng 

ít nhất 1 so với phương ngang, bề mặt (10o) này có kết cấu ba chiều, và lớp lót mòn 
(20) gồm ít nhất 60% là các viên gạch đặc bằng gốm chịu lửa (21), lớp lót cố định (10) 
và lớp lót mòn (20) gồm ít nhất một phần không đồng nhất để bố trí ít nhất một lỗ xả 
chung (30) cho kim loại nóng chảy có nhiệt độ cao. 
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(11) 44519 
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(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 
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(72) KROPCZYNSKI, John (US), MCBROOM, Jeremy (US), WALTER, Meghan (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nắp dùng cho vật chứa cấp dưỡng qua đường tiêu hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp dùng cho vật chứa cấp dưỡng qua đường tiêu hóa. Nắp (14) này 
bao gồm đế (34) và lưỡi cắt gài vào. Đế (34) có mặt trên (36), mặt dưới (38), và vòng 
ngoài (40). Mặt trên (36) có lỗ nhô lên (22) thích hợp để gài vào đầu nối của đầu nhọn. 
Lỗ nhô lên (22) tạo ra khoang gài đầu nhọn (56) kéo dài từ lỗ gài đầu nối của đầu nhọn 
(50) đến đầu nối của lỗ thoát ra của đầu nhọn (58). Vòng ngoài (40) được tạo kết cấu để 
gắn với vật chứa (16) có miệng. Lưỡi cắt gài vào (24) có phần đầu thứ nhất (82) được 
gắn với mặt dưới (38) của đế (34) và xung quanh mép của đầu nối của lỗ thoát ra của 
đầu nhọn (58) và phần đầu thứ hai kéo dài lên trên ít nhất một phần của đầu nối của lỗ 
thoát ra của đầu nhọn (58). Lưỡi cắt gài vào (24) có thể gấp nếp theo hướng gài vào của 
đầu nối của đầu nhọn được gài qua khoang gài đầu nhọn (56). 
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(72) CHEN, Wei (CN), LOURY, David, J. (US), WANG, Longcheng  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrolopyrimidin dùng làm chất ức chế kinaza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có liên kết cộng hóa trị với Bruton tyrosin kinaza (Btk). 
Sáng chế còn đề cập đến chất ức chế Btk thuận nghịch và dược phẩm chứa các hợp chất 
này. Chất ức chế Btk được dùng để điều trị, một mình hoặc kết hợp với các tác nhân trị 
liệu khác, các bệnh hoặc tình trạng bệnh tự miễn, các bệnh hoặc tình trạng bệnh miễn 
dịch khác loại, bệnh ung thư, bao gồm bệnh u bạch huyết, và các bệnh hoặc tình trạng 
viêm. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp bao nang hoạt chất, hoạt chất được bao nang và 

sản phẩm chứa hoạt chất được bao nang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bao nang hoạt chất bao gồm các bước: 

(a) phân tán hoạt chất trong môi trường nước có độ pH nhỏ hơn 6; 
(b) tạo lớp vỏ polyme trên hoạt chất đã được phân tán này bằng cách lắng phủ liên tục 
các lớp polyme, mỗi lớp polyme có khả năng liên kết hydro với lớp trước đó; 
để thu được huyền phù đặc của các viên nang chứa hoạt chất trong nước; 
khác biệt ở chỗ, một trong số hai lớp đầu tiên là axit polycarboxylic và hai đến bốn lớp 
đầu tiên cùng nhau có môđun giãn nở khi ép mặt phân cách lớn hơn 10mN/m. 
Phương pháp theo sáng chế cho phép tạo chính xác các lớp vỏ polyme để thành của viên 
nang trở nên mỏng hơn mà không bị giảm độ bền. Kỹ thuật này đặc biệt hữu hiệu để 
bao nang các chất thơm và chất tạo hương vị. 
Sáng chế còn đề cập đến hoạt chất được bao nang và sản phẩm chứa hoạt chất được bao 
nang này.  
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(72) HERZEL, Roni  (IL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tạo thuận lợi cho việc dự phòng của thiết bị biên mạng 

và hệ thống giám sát viđeo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo thuận lợi cho việc dự phòng của thiết bị biên mạng, như 

là các camera viđeo và hệ thống giám sát viđeo trong đó các mạch điện giám sát có thể 
phát hiện các điều kiện cấp điện không vận hành (IEPC) trên đường dây điện lực của 
một thiết bị mạng biên. Khi phát hiện IEPC, một nguồn điện dự phòng có thể cấp điện 
cho thiết bị biên. Khi phát hiện lỗi kết nối giữa thiết bị biên và bộ chứa gói (packet sink) 
của nó, bộ mô phỏng bộ chứa gói có thể mô phỏng bộ chứa gói của thiết bị biên.  
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(72) Masahiko SHIMIZU (JP), Hiroyuki MIURA (JP), Ryuji SAITO (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất axit axetic và phương pháp tách 

axetal®ehyt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất axit axetic. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 

phương pháp tách axetalđehyt. 
Trong quy trình sản xuất axit axetic, metanol được cho phản ứng liên tục với cacbon 
monoxit trong bình phản ứng carbonyl hóa 1 với sự có mặt của hệ xúc tác; hỗn hợp phản 
ứng được cấp liên tục vào thiết bị bay hơi nhanh 2 để tạo ra pha bay hơi (2A) chứa axit 
axetic và metyl iođua; pha bay hơi (2A) được cấp liên tục vào cột tách 3 để tạo ra phần 
cất đỉnh tháp (3A) chứa metyl iođua và axetalđehyt và dòng (3B) chứa axit axetic; pha 
bay hơi (2A) và/hoặc phần cất đỉnh tháp (3A) được làm lạnh bằng bình ngưng tụ thứ 
nhất (C1), (C3) ở một nhiệt độ làm lạnh định trước; và hợp phần khí không ngưng tụ 
được làm lạnh tiếp bằng bình ngưng tụ thứ hai (C2), (C4) để tạo ra sản phẩm cô có nhiệt 
độ thấp hơn và nồng độ axetalđehyt cao hơn. Axetalđehyt được tách một cách hiệu quả 
bằng cách chưng cất sản phẩm cô có nồng độ axetalđehyt cao. 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) SONG, Hak-Sup (KR), MIN, Jung-Hye (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh, thiết bị này bao gồm: bộ giải mã entropy 
để thu thông tin về chế độ dự đoán bên trong của khối hiện tại được giải mã, từ dòng bit, 
chế độ dự đoán bên trong chỉ báo hướng cụ thể trong số nhiều hướng; và bộ thực hiện dự 
đoán bên trong để xác định một vị trí của điểm ảnh lân cận được đặt trên mặt bên trái 
của khối hiện tại được xác định trên cơ sở chỉ số dy theo hướng dọc và chỉ số cố định 
theo hướng ngang và vị trí của điểm ảnh lân cận được đặt trên mặt phía trên của khối 
hiện tại trên cơ sở chỉ số dx theo hướng ngang và chỉ số cố định theo hướng dọc. 
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(22) 07.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/080142       07.11.2013 (87) WO2014/077184 A1 22.05.2014 
(30) 2012-249784       13.11.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2015 
(71) KYODO PRINTING CO., LTD.  (JP) 

14-12, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1128501 (JP) 
(72) HOSOKANE, Yutaka (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật ghi chứa mã hai chiều, phương pháp phân tích mã hai chiều 

và hệ thống tạo ra mã hai chiều 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật ghi chứa mã hai chiều mà có khả năng không bị ảnh hưởng bởi 

sự nhiễm bẩn hoặc chụp không rõ nét và do đó có thể nhận dạng một cách chính xác 
ngay cả khi hình ảnh được chụp trong các điều kiện chụp khác nhau. Mã hai chiều được 
bộc lộ bao gồm: các ô biểu thị dữ liệu được mã hóa nhị phân mà được sắp xếp thành mô 
hình ở dạng mã hai chiều, và bốn hoặc nhiều hơn bốn mô hình phát hiện vị trí khác 
nhau. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phân tích mã hai chiều và hệ thống tạo ra 
mã hai chiều. 
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(11) 44526 
(21) 1-2015-01903 (51) 7 G06K  19/06,  7/00,  7/10 

(22) 07.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/080156      07.11.2013 (87) WO2014/077187 A1 22.05.2014 
(30) 2012-249788      13.11.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2015 
(71) KYODO PRINTING CO., LTD.  (JP) 

14-12, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1128501 (JP) 
(72) HOSOKANE, Yutaka (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật ghi chứa mã hai chiều, phương pháp phân tích mã hai chiều 

và hệ thống tạo ra mã hai chiều 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật ghi chứa mã hai chiều mà có khả năng không bị ảnh hưởng bởi 

sự nhiễm bẩn hoặc chụp không rõ nét và do đó có thể nhận dạng một cách chính xác 
ngay cả khi hình ảnh được chụp trong các điều kiện chụp khác nhau. Mã hai chiều được 
bộc lộ bao gồm: các ô biểu thị dữ liệu được mã hóa nhị phân mà được sắp xếp thành mô 
hình ở dạng mã hai chiều, mã hai chiều này bao gồm: mô hình phát hiện vị trí; các khối 
chứa nhiều dữ liệu được tạo ra bằng cách phân chia vùng của ma trận hai chiều mà loại 
trừ phần của mô hình phát hiện vị trí; và khoảng phân tách được sắp xếp ở giữa các khối 
nhiều dữ liệu liền kề nhau. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phân tích mã hai chiều 
và hệ thống tạo ra mã hai chiều. 
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9/00, C07D  263/08,  413/10 
(22) 29.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2014/000889   29.01.2014 (87) WO2014/119947 07.08.2014 
(30) 10-2013-0011206        31.01.2013  KR 

10-2014-0011555        29.01.2014  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2015 
(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.  (KR) 

8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756, Republic of Korea 
(72) LEE, Jae Kwang  (KR), OH, Jung Taek  (KR), LEE, Jae Won  (KR), LEE, Seo Hee  

(KR), KIM, Il-Hyang  (KR), LEE, Jae Young  (KR), BAE, Su Yeal  (KR), LEE, Se Ra  
(KR), KIM, Yun Tae  (KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dẫn xuất xyclohexen được thế ở vị trí biaryl hoặc 

biaryl dị vòng làm chất ức chế protein vận chuyển este 
colesteryl (CETP) và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dẫn xuất xyclohexen được thế ở vị trí biaryl hoặc biaryl dị 
vòng, đồng phân của nó, hoặc muối dược dụng của nó. Hợp chất theo sáng chế thể hiện 
hiệu quả ức chế protein vận chuyển este colesteryl (CETP) vốn làm tăng mức colesterol 
lipoprotein mật độ cao (HDL) và làm giảm mức colesterol lipoprotein mật độ thấp 
(LDL). Dược phẩm có chứa hợp chất trên hữu ích cho phòng và điều trị bệnh rối loạn 
lipit máu hoặc bệnh liên quan đến rối loạn lipit máu. 
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(11) 44528 
(21) 1-2015-01918 (51) 7 C11D  1/02,  3/37 

(22) 15.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/073935   15.11.2013 (87) WO2014/082874 A1 05.06.2014 
(30) PCT/CN2012/085563      29.11.2012   CN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) JARVIS, Adam, Peter  (GB), LIMER, Adam, John (GB), RYAN, Philip, Michael  

(GB), THOMAS, Matthew, Rhys  (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa chứa nước có cấu trúc polyme 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng chứa nước có cấu trúc polyme gồm: 
(i) hệ thống chất hoạt động bề mặt gồm chất hoạt động bề mặt và chất có tính kiềm như 
muối của chất hoạt động bề mặt và/hoặc bazơ tự do, và 
(ii) ít nhất 0,05% trọng lượng của hệ thống huyền phù chứa copolyme được tạo ra bởi sự 
polyme hóa bổ sung của: 0,1 đến 5% trọng lượng của monome thứ nhất gồm diaxit 
không no có liên kết C-C có công thức (I) hoặc tiền chất anhydrit xyclic không no có 
công thức (II); 15 đến 60% trọng lượng của monome thứ hai của monoaxit không no 
chứa liên kết C=C gồm axit (met)acrylic; 30 đến 70% trọng lượng của monome thứ ba 
không no chứa liên kết C=C gồm C1-C8 alkyl este của axit (met)acrylic; 1 đến 25% 
trọng lượng của monome thứ tư không no chứa liên kết C=C gồm chất hoạt động bề mặt 
có thể polyme hóa được có công thức (III) và 0,005 đến 5% trọng lượng của chất liên 
kết ngang. 
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471/04, A61P  35/00,  21/00,  43/00 
(22) 12.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IB2013/060859     12.12.2013 (87) WO2014/091446 19.06.2014 
(30) 61/736,748      13.12.2012 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) JACOBY, Edgar (BE), REINHARDT, Juergen (DE), SCHMIEDEBERG, Niko (DE), 

SPANKA, Carsten (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyrimido[4,5-b]quinolin-4,5(3H,10H)-dion để dùng làm 

chất ức chế đột biến vô nghĩa, dược phẩm và chế phẩm chứa 
hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
 
hoặc muối của nó làm chất ức chế đột biến vô nghĩa, trong đó các phần tử thế là như 
được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và chế phẩm chứa 
hợp chất này. 
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(21) 1-2015-01927 (51) 7 A24D  1/00, A24F  47/00 

(22) 06.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/075855   06.12.2013 (87) WO2014/086998 A1 12.06.2014 
(30) 12196141.1        07.12.2012 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) MIRONOV, Oleg (CH), LAVANCHY, Frederic (CH), LOUVET, Alexis (CH), 

CARRARO, Andrea (IT), SCHMIDT, Johann (DE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng hút thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng hút thuốc (100) có đầu miệng và đầu xả. Vật dụng hút 
thuốc (100) bao gồm: nguồn nhiệt (102) được bố trí ở đầu xa; nền tạo sol khí (104) gần 
kề nguồn nhiệt (102); và nắp (114) được cấu tạo để ít nhất che một phần nguồn nhiệt 
(102). Nắp (114) được gắn tại đường làm yếu (120) vào đầu xa, bao gồm nút vật liệu 
hình trụ (116) được bao quanh bởi vỏ bọc (118), và có thể tháo được để lộ ra nguồn 
nhiệt (102) trước khi sử dụng vật dụng hút thuốc (100). 
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(21) 1-2015-01965 (51) 7 F21V  21/00 

(22) 11.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/069446   11.11.2013 (87) WO2014/074992 A2 15.05.2014 
(30) 61/724,804        09.11.2012  US 

61/811,324        12.04.2013  US 
(75) DOVE, RACHEL  (US) 

406 W. Oliver Street, St. Marys, OH 45885, United States of America 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vật liệu polyme dạng lớp và vật chứa làm bằng vật liệu này 

để bảo quản các sản phẩm nông nghiệp đã được thu gom 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu polyme dạng lớp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật 

chứa làm bằng vật liệu này để bảo quản các sản phẩm nông nghiệp đã được thu gom. 
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(22) 28.02.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/PH2013/000007    28.02.2013 (87) WO2014/133401 04.09.2014 
(75) 1. MENDOZA, WENDELL, G.  (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City 1550, Philippines 
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5 Andres Malong, Project 4, Quezon City 1109, Philippines 
3. DEE, KENNIE, U.  (PH) 
59D 12th Street corner Gilmore Avenue, New Manila, Quezon City 1102, Philippines 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Viên nén chứa kali xitrat với liều cao giải phóng kéo dài chứa 

sáp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén chứa kali xitrat với liều cao giải phóng kéo dài chứa sáp 

carnauba, trong đó viên nén này chứa phần thứ nhất chứa sáp carnauba và kali xitrat 
dạng hạt nóng chảy hoặc gia nhiệt; và phần thứ hai chứa kali xitrat không phải dạng hạt. 
Viên nén chứa kali xitrat với liều cao giải phóng kéo dài theo sáng chế có độ tan và tính 
dễ vỡ đồng đều giữa các mẻ; và dẫn đến khả năng sản xuất được cải thiện và chi phí sản 
xuất giảm. 
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(71) UNIVERSITY OF PITTSBURGH-OF THE COMMONWEALTH SYSTEM OF 

HIGHER EDUCATION  (US) 
200 Gardner Steel Conference Center, Thackeray and O'Hara Streets, Pittsburgh, PA 
15260, United States of America 

(72) ROSS, Ted, M. (US), CARTER JR., Donald, M. (US), CREVAR, Corey, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chuỗi polypeptit ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm tái tổ 

hợp, hạt giống như virut cúm, protein dung hợp và chế phẩm 
chứa polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc tạo ra chuỗi polypeptit ngưng kết tố hồng cầu (HA) của virut 
cúm H1N1 được tối ưu hóa để kích thích đáp ứng miễn dịch phản ứng rộng đối với các 
chủng phân lập virut cúm H1N1. Chuỗi polypeptit HA được tối ưu hóa này được phát 
triển qua một loạt các sắp xếp protein HA, và sau đó tạo ra các trình tự liên ứng, dựa 
trên các virut H1N1 được chọn mà đã được phân lập từ năm 1918-2012. Sáng chế đề 
xuất chuỗi polypeptit HA của H1N1 được tối ưu hóa, chế phẩm, protein dung hợp và hạt 
giống như virut cúm (VLP) chứa chuỗi polypeptit HA này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
xuất trình tự axit nucleic được tối ưu hóa codon mã hóa chuỗi polypeptit HA này cũng 
như phương pháp kích thích đáp ứng miễn dịch chống lại virut cúm ở đối tượng. 
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(22) 04.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/075442  04.12.2013 (87) WO2014/086805  12.06.2014 
(30) 12196029.8       07.12.2012  EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) GRETHER, Uwe (DE), KIMBARA, Atsushi (JP), NETTEKOVEN, Manhias (DE), 

RICKLIN, Fabienne (FR), ROEVER, Stephan (DE), ROGERS-EVANS, Mark (GB), 
ROMBACH, Didier (FR), SCHULZ-GASCH, Tanja (DE), WESTPHAL, Matthias 
(DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyridin-2-amit hữu dụng làm chất chủ vận thụ thể 

canabinoit 2 (CB2), quy trình điều chế hợp chất này và dược 
phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập hợp chất có công thức (I), trong đó R1 đến R4 có nghĩa như được xác 
định trong phần mô tả và yêu cầu bảo hộ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm 
chứa hợp chất này. 
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(30) 2012-288639       28.12.2012 JP 
(71) OSAKA GAS CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410046, Japan 
(72) Takahisa UTAKI  (JP), Tamotsu KOTANI  (JP), Yukio FUJIWARA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị làm sạch khí đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch khí đốt nhờ sử dụng thiết bị hấp phụ áp suất 
chuyển đổi (Pressure Swing Adsorption; PSA) nhằm cải thiện tỷ lệ thu hồi khí làm sạch 
mong muốn, và đồng thời đạt được độ tinh sạch cao và tỷ lệ thu hồi cao với hiệu quả 
năng lượng tốt. Thiết bị làm sạch khí đốt được tạo kết cấu sao cho có thể thực hiện quá 
trình biến đổi áp suất để thực hiện một cách lần lượt kế tiếp nhau bước hấp phụ và bước 
giải hấp phụ, trong đó đường xả khí hỗn tạp (L3) có bố trí bộ tách dạng màng (M) bao 
gồm màng phân tách (M1) mà không cho khí cần tinh chế thấm qua nhưng cho khí hỗn 
tạp thấm qua, và phân tách khí cần tinh chế và khí hỗn tạp ở áp suất xả khí của các tháp 
hấp phụ từ (A1) đến (A4), và đường thu hồi khí tái sử dụng (L5) dùng để thu hồi khí tái 
sử dụng, trong đó nồng độ của khí cần tinh chế được tăng lên trong màng phân tách 
(M1) so với đường cấp khí nguồn (L1). 
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Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
(72) BODE, Daniel (US), WILSON, Pam (US), CRAUN, Gary Pierce (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ nền lignin không chứa bisphenol A và bao bì 

được phủ bằng chế phẩm phủ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ nền lignin không chứa bisphenol A, dùng cho bao bì 

hoặc vật chứa có thể được dùng để đóng gói thực phẩm, chế phẩm phủ này bao gồm hỗn 
hợp của: lignin có điện tích trung hòa hoặc điện tích âm; chất liên kết ngang không chứa 
bisphenol A; và dung môi có khả năng hòa tan lignin và chất liên kết ngang để tạo thành 

dung dịch, dung dịch được điều chế ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 130°C đến 250°C. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lon hoặc bao bì được phủ bằng chế phẩm phủ này. 
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(72) CHO, Chi-Hyun (KR), KIM, Moo-Young (KR), CHOI, Hyun-Chul (KR), HEO, 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị này để điều 
khiển chức năng thanh toán được thực hiện bằng thiết bị nhập. Phương pháp điều khiển 
thiết bị điện tử bao gồm các bước: thu gói được truyền định kỳ từ thiết bị nhập, xác định 
khoảng cách từ thiết bị điện tử đến thiết bị nhập dựa vào cường độ tín hiệu của gói thu 
được, tách ra từ bộ nhớ một giá trị khoảng cách tương ứng với cường độ tín hiệu thu 
được và truyền đến thiết bị nhập tín hiệu theo giá trị khoảng cách đã tách ra của thiết bị 
nhập và gói thu được. 
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(75) GROSS, HEINZ   (DE) 

Ringstrasse 137, 64380 Rossdorf, Germany 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đầu ống đúc thổi và phương pháp để xả ống đúc thổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu ống đúc thổi để xả ống đúc thổi (7) để sản xuất ống mao dẫn, 
ống hoặc đường ống, bao gồm vỏ bọc dạng ống nối (1), mà khối nóng chảy được nạp 
vào trong đó, và bao quanh lõi (2) ở tất cả các phía với khoảng trống, lõi được kẹp chặt 
một cách chắc chắn trong vỏ bọc (1) và cả khuôn dạng ống nối tương tự (3) mà tương tự 
bao quanh lõi (2) ở tất cả các phía với khoảng trống, trong đó vỏ bọc (1) và khuôn (3) 
bao quanh lõi (2) theo cách mà có ở kênh dòng chảy đóng (5) giữa vỏ bọc (1) và lõi (2) 
và giữa khuôn (3) và lõi (2), và ở đầu cuối của kênh dòng chảy (5), khe ra đóng theo chu 
vi (s) được hình thành bởi khuôn (3) và lõi (2), trong đó có ở giữa vỏ bọc (1) và khuôn 
(3), thành phần ba chức năng (4.1, 4.2) nhanh chóng thay đổi được, chi phí thấp, mà làm 
kín một cách tin cậy khỏi kênh dòng chảy (5) giữa vỏ bọc (1) và khuôn (3), và góc W 
giữa vỏ bọc (1) và khuôn (3) và cả độ dài của đầu L có thể được thay đổi, trong khi duy 
trì sức cản dòng chảy trong vùng của thành phần ba chức năng (4.1, 4.2) và trong khi 
duy trì kênh dòng chảy mà không có các điểm chết, và do đó với cách này tiết diện 
ngang của khe kênh dòng chảy (s) ở đầu cuối của kênh dòng chảy (5 ) là có thể thay 
đổi. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp để xả ống đúc thổi. 
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(54) Phương pháp chế tạo khóa trượt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo khóa trượt mà có thể chế tạo một cách hiệu 
quả khóa trượt trong đó các phần chặn được tạo ra bằng cách xử lý nhiệt được tạo ra ở 
các đầu đối diện của khóa trượt theo chiều dọc của khóa trượt. Phương pháp chế tạo 
khóa trượt này bao gồm các bước: bước tạo khe hở để tạo ra các khe hở (18) ở dải răng 
khóa liên tục (10) theo các khoảng định trước theo chiều dọc của khóa trượt; bước lắp 
con trượt để lắp hai dãy răng khóa trái và phải (14) của dải răng khóa liên tục (10) vào 
trong các con trượt (60A, 60B) bằng cách lắp các con trượt (60A, 60B) vào trong các 
khe hở (18); và bước cắt để tạo ra các khóa trượt (11) có chiều dài định trước bằng cách 
làm nóng chảy bằng nhiệt và cắt dải răng khóa liên tục (10) ở các vị trí trước và sau mỗi 

một trong số các khe hở (18) của dải răng khóa liên tục (10). ở bước cắt, các mép cắt 
của hai dải khóa trái và phải (12) của dải răng khóa liên tục (10) và các mép cắt của hai 
dãy răng khóa trái và phải (14) được hàn với nhau. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị này để gửi tin 
nhắn trả lời theo tình trạng hiện thời. Phương pháp điều khiển thiết bị điện tử bao gồm 
các bước: xác định xem tin nhắn nhận được có được xác nhận trong khoảng thời gian 
định trước hay không, khi tin nhắn nhận được không được xác nhận trong khoảng thời 
gian định trước, xác định xem số điện thoại của thiết bị điện tử của người gửi có phải là 
số điện thoại thiết lập trước hay không, và khi số điện thoại của thiết bị điện tử của 
người gửi là số điện thoại thiết lập trước, gửi tin nhắn trả lời tự động đến thiết bị điện tử 
của người gửi tương ứng với tình trạng tin nhắn trả lời tự động thiết lập trước. 
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Christophe (CH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất peptit dùng làm chất chủ vận oxytoxin và dược phẩm 

chứa hợp chất này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 

 

 
 
trong đó các biến thể có các nghĩa như được mô tả trong bản mô tả 
hoặc đến muối cộng axit dược dụng, đến hỗn hợp raxemic hoặc đến chất đồng phân đối 
ảnh tương ứng của nó và/hoặc các chất đồng phân quang học của nó. 
Đã phát hiện ra rằng các hợp chất của sáng chế là các chất chủ vận thụ thể oxytoxin để 
điều trị chứng tự kỷ, căng thẳng, kể cả rối loạn căng thẳng sau chấn thương, bệnh lo âu, 
bao gồm rối loạn lo âu và bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần và 
mất trí nhớ, cai rượu, nghiện ma túy và để điều trị hội chứng Prader-Willi. 
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(54) Lò phản ứng hạt nhân có chất làm mát kim loại lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng hạt nhân có chất làm mát kim loại lỏng bao gồm thân 
(1) có vỏ ngăn (6) ở trong đó. Trong không gian hình khuyên (5) giữa thân và vỏ ngăn 
đặt ít nhất một máy tạo hơi nước (3) và ít nhất một máy bơm (4). Bên trong vỏ ngăn (6) 
là khu vực hoạt động (2), trên đó cổ góp nóng (8) được đặt nối thông với phần giữa 
thẳng đứng của máy tạo hơi nước (3) để tách hơi nước của chất làm mát kim loại lỏng 
thành dòng đi lên và dòng đi xuống, hoặc cổ góp nóng (8) nối thông với phần phía trên 
của máy tạo hơi nước để tạo ra chế độ trao đổi nhiệt ngược dòng. Dưới đầu lò phản ứng 
là cổ góp lạnh ngang phía trên (10) với mức chất làm mát không đầy, và dưới máy tạo 
hơi nước (3) là cổ góp tích trữ phía dưới (11) nối thông với cổ góp lạnh phía trên (10). 
Cửa nạp máy bơm (4) nối với cổ góp lạnh phía trên (10), và cửa xả máy bơm (4) nối với 
cổ góp áp suất hình khuyên phía dưới (12), trong đó cổ góp (11) và (12) được tách bởi 
vách ngăn ngang (13) và cổ góp (12) nối thông với cổ góp phân phối (15) trong khu vực 
hoạt động. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất vật liệu phức hợp cốt sợi, chế phẩm có thể 

đóng rắn bằng gốc tự do và chế phẩm hai thành phần chứa chế 
phẩm có thể đóng rắn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vật liệu phức hợp cốt sợi bao gồm công đoạn cho 
(i) nhựa có thể đóng rắn bằng gốc tự do; (ii) sợi với tổng hàm lượng nước nằm trong 
khoảng từ 0,5 đến 20 % trọng lượng (tính theo tổng trọng lượng sợi); (iii) ít nhất một 
hợp chất của kim loại chuyển tiếp được chọn từ nhóm bao gồm các hợp chất của 
mangan, sắt, và đồng; và (iv) peoxit tiếp xúc với nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến chế phẩm có thể đóng rắn bằng gốc tự do, và chế phẩm hai thành phần chứa chế 
phẩm có thể đóng rắn bằng gốc tự do này. 
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(72) TSUJITA Shoji (JP), IZUMI Noriaki (JP), TAJIRI Hironori (JP), KUSUDA Hiromasa 

(JP), TSUZAWA Masaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi sacarit từ bùn đã được đường hóa và 

thiết bị rửa để rửa phần cặn rắn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi sacarit để thu hồi sacarit một cách nhanh 

chóng và dễ dàng từ bùn đã được đường hóa thu được sau khi tiến hành xử lý nước nóng 
với bùn sinh khối xenluloza. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị rửa để rửa phần cặn bùn 
đã đường hóa thích hợp để thực hiện phương pháp thu hồi sacarit. Theo phương pháp thu 
hồi sacarit và thiết bị rửa theo sáng chế, bùn của sinh khối xenluloza đã đường hóa được 
cấp lên băng tải dạng lưới (12), bùn đã đường hóa được loại nước và phần cặn (20) đã 
loại nước này được phun nước rửa từ thùng nước rửa (18) để hòa tan sacarit còn trong 
phần cặn vào chất lỏng rửa. Phần cặn được rửa bằng cách phun nước rửa vào phần cặn 
một cách liên tục từ nhiều cụm phun nước rửa (14a, 14b, 14c, 14d, 14e) nằm nối tiếp 
nhau sao cho hướng dịch chuyển của phần cặn và hướng dịch chuyển của nước rửa là 
ngược nhau. Nước rửa để rửa phần cặn được dùng làm nước rửa cho cụm phun nước rửa 
nằm liền kề theo hướng dịch chuyển của băng tải (11). 
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(54) Chất dẫn xuất metyl mercapto-este làm chất chuyển mạch và 

quy trình (co)polyme hóa nhũ tương có sử dụng chất dẫn xuất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất dẫn xuất metyl mercapto-este làm chất chuyển mạch trong 
phương pháp polyme hóa nhũ tương gốc. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
(co)polyme hóa nhũ tương gốc tự do có sử dụng metyl mercapto-este nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý hệ thống giám sát bằng hình ảnh 

của thiết bị tự phục vụ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý hệ thống giám sát bằng hình ảnh của 

thiết bị tự phục vụ, phương pháp này bao gồm các bước: phát hiện xem có người ở trong 
khu vực tự phục vụ hay không, khởi động hệ thống giám sát bằng hình ảnh của thiết bị 
tự phục vụ để ghi hình ảnh giám sát và lưu trữ hình ảnh giám sát được ghi bằng hệ thống 
giám sát bằng hình ảnh của thiết bị tự phục vụ trong trường hợp phát hiện thấy có người 
ở trong khu vực tự phục vụ, và dừng ghi hình ảnh giám sát bằng hệ thống giám sát bằng 
hình ảnh của thiết bị tự phục vụ, trong trường hợp không phát hiện thấy có người ở trong 
khu vực tự phục vụ. Vì vậy, trong trường hợp không có người ở trong khu vực tự phục 
vụ, hệ thống giám sát bằng hỉnh ảnh của thiết bị tự phục vụ không ghi hình ảnh giám 
sát, còn trong trường hợp phát hiện thấy có người ở trong khu vực tự phục vụ, hệ thống 
giám sát bằng hình ảnh của thiết bị tự phục vụ được khởi động để ghi hình ảnh giám sát. 
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(54) Thiết bị và phương pháp xử lý cử chỉ làm đầu vào cho thiết bị 

tính toán 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp xử lý cử chỉ làm đầu vào cho thiết bị tính 

toán. Theo sáng chế, thiết bị tính toán đeo được có một hoặc nhiều bộ cảm biến, một 
hoặc nhiều bộ xử lý, và một bộ nhớ được ghép nối với các bộ xử lý chứa các lệnh có thể 
thực hiện được bởi các bộ xử lý. Khi thực hiện các lệnh, các bộ xử lý phát hiện, nhờ một 
hoặc nhiều bộ cảm biến của thiết bị tính toán đeo được được đeo ở chân hoặc tay của 
người dùng, sự kiện kích hoạt việc nhận dạng cử chỉ liên quan tới thiết bị tính toán đeo 
được; phát hiện, nhờ một hoặc nhiều bộ cảm biến của thiết bị tính toán đeo được khi 
được đeo ở chân hoặc tay của người dùng, sự vận động của chân hoặc tay của người 
dùng; xác định cử chỉ được thực hiện bởi người dùng dựa trên ít nhất một phần sự vận 
động nêu trên; và xử lý cử chỉ làm đầu vào cho thiết bị tính toán đeo được. 
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(54) Thiết bị, phương pháp và vật ghi chuyển tiếp giao diện người 

dùng bằng đồ họa 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị, phương pháp và vật ghi chuyển tiếp giao diện người dùng 

bằng đồ họa. Theo sáng chế, thiết bị chuyển tiếp giao diện người dùng bằng đồ họa bao 
gồm một hoặc nhiều bộ xử lý và một bộ nhớ được ghép nối với các bộ xử lý chứa các 
lệnh có thể thực hiện được bởi các bộ xử lý. Khi thực hiện các lệnh, các bộ xử lý trình 
diễn trên màn hình của thiết bị màn hình thứ nhất của giao diện người dùng bằng đồ 
họa. Màn hình thứ nhất có một hoặc nhiều phần tử thứ nhất. Các bộ xử lý tiếp nhận đầu 
vào người dùng biểu thị trạng thái chuyển tiếp trong giao diện người dùng bằng đồ họa 
và, để đáp lại đầu vào người dùng, chuyển tiếp từ màn hình thứ nhất sang màn hình thứ 
hai của giao diện người dùng bằng đồ họa và áp dụng một hoặc nhiều hiệu ứng chuyển 
tiếp thị giác cho trạng thái chuyển tiếp. Màn hình thứ hai có một hoặc nhiều phần tử thứ 
hai. 
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(54) Thiết bị điện tử đeo được 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử đeo được. Theo sáng chế, thiết bị có thân thiết bị có 
màn hình nhạy xúc giác và bộ xử lý. Thiết bị còn có dây đeo được nối với thân thiết bị 
và bộ cảm biến quang được bố trí trong hoặc trên dây đeo. Bộ cảm biến quang quay ra 
ngoài từ dây đeo và chụp ảnh. Bộ xử lý truyền thông với bộ cảm biến quang để xử lý các 
ảnh chụp được. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và vật ghi để xử lý tác vụ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị, phương pháp và vật ghi để xử lý tác vụ. Thiết bị theo sáng 
chế là thiết bị tính toán đeo được có một hoặc nhiều bộ xử lý và một bộ nhớ. Bộ nhớ này 
được nối với các bộ xử lý và chứa các lệnh có thể thực hiện được bởi các bộ xử lý. Khi 
thực hiện các lệnh, các bộ xử lý phân tích tác vụ của một ứng dụng; phân tích một hoặc 
nhiều đặc tính của thiết bị tính toán đeo được; xác định để giao tác vụ dựa trên việc phân 
tích tác vụ và việc phân tích các đặc tính; giao tác vụ cần xử lý cho một hoặc nhiều thiết 
bị tính toán tách rời ra khỏi thiết bị tính toán đeo được; và tiếp nhận từ các thiết bị tính 
toán các kết quả xử lý tác vụ được giao. 
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(54) Phương pháp và thiết bị để quản lý nhóm trong khi truyền 

thông máy-máy 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để quản lý nhóm trong khi truyền thông máy-

máy (Machine-to-Machine - M2M), để nâng cao tính linh hoạt của việc tạo ra và sử 
dụng các nhóm M2M. Phương pháp để quản lý nhóm trong khi truyền thông M2M bao 
gồm các bước: nhận yêu cầu tạo nhóm mang theo loại nhóm của nhóm được yêu cầu 
tạo; kiểm tra tính nhất quán giữa các loại thành viên của các thành viên trong nhóm và 
loại nhóm và thiết lập cờ kiểm tra tính nhất quán của nhóm theo kết quả kiểm tra tính 
nhất quán; và trả lại hồi đáp tạo nhóm mà mang theo kết quả kiểm tra tính nhất quán 
đến thiết bị yêu cầu. Việc tạo nhóm sẽ không thất bại do kiểm tra loại, điều này làm 
tăng tính linh hoạt của việc sử dụng kỹ thuật M2M lên rất nhiều. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Virut cúm A tái tổ hợp và phương pháp sản xuất virut cúm A 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến virut cúm A tái tổ hợp và phương pháp sản xuất virut cúm A này. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp bào chế vacxin, hệ biểu hiện chứa một 
hoặc nhiều cấu trúc biểu hiện chứa vARN (ARN virut) mã hóa các đoạn của virut cúm 
A nêu trên và tế bào chủ chứa hệ biểu hiện này. 
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(30) 61/729,388        22.11.2012  US 

61/791,233        15.03.2013  US 
(71) 8303142 CANADA INC.  (CA) 

3445, Avenue du Parc, 3rd Floor MontrÐal, QuÐbec H2X 2H6 - Canada 
(72) SOAMBOONSRUP, Tan (CA), TAN, Jeremy (CA), LASSNER, Andrew (CA), 

LAPASSETHSIRI, Pimnapat (TH), KORSRILABUTR, Teesid (TH), CHANANAR, 
Aran (TH) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hệ thống quản lý học tập, phương pháp vận hành hệ thống này 
và vật ghi lưu trữ không chuyển tiếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp quản lý học tập. Các thiết bị điều khiển 
được, thường dành cho sinh viên của lớp học thông minh, hoạt động được theo cấu hình 
khóa và theo cấu hình mở khóa. Một thiết bị điểu khiển, thường dành cho giáo viên của 
lớp học thông minh, được tạo cấu hình để gửi các tín hiệu lệnh qua mạng truyền thông. 
Hệ thống máy chủ thông dịch và kiểm soát sự truyền thông giữa các thiết bị điều khiển 
được và thiết bị điều khiển sao cho khi tín hiệu khóa được gửi từ thiết bị điều khiển của 
giáo viên, hệ thống máy chủ thiết lập từng thiết bị trong số các thiết bị điều khiển được 
đến cấu hình khóa trong đó giao diện người dùng của từng thiết bị điều khiển được điều 
khiển bởi thiết bị điều khiển, và khi tín hiệu mở khóa nhận được từ thiết bị điều khiển 
của giáo viên, hệ thống máy chủ thiết lập từng thiết bị trong số các thiết bị điều khiển 
được từ cấu hình khóa thành cấu hình mở khóa trong đó giao diện người dùng hoạt động 
độc lập với thiết bị điều khiển. 
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(11) 44554 
(21) 1-2015-02244 (51) 7 B42D  25/364, C09D  5/29, G06K  

19/08, C09D  11/00,  11/50, C09K  
19/04,  19/58 

(22) 16.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/076646     16.12.2013 (87) WO2014/095682 A1 26.06.2014 
(30) PCT/EP2012/076507        20.12.2012     EP 

61/750,591          09.01.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2015 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) Tristan Jauzein (CH), Brahim Kerkar (FR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Lớp polyme tinh thể lỏng bất đối xứng (CLCP), mẫu CLCP, nền 

chứa trên ít nhất một phần của nền lớp CLCP hoặc mẫu CLCP, 
phương pháp tạo ra lớp hoặc mẫu CLCP, ký mã hiệu chứa lớp 
hoặc mẫu CLCP, phương pháp đánh dấu vật phẩm hoặc mặt 
hàng, phương pháp để thực hiện ít nhất một trong số các việc 
nhận dạng, xác thực và theo dõi vật phẩm hoặc mặt hàng, lớp 
trên nền và mẫu trên nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp hoặc mẫu polyme tinh thể lỏng bất đối xứng (CLCP) có các vết 
lõm được phân bố ngẫu nhiên có đường kính trung bình được kiểm soát theo số lượng 
và/hoặc mật độ. Mật độ và/hoặc đường kính trung bình theo số lượng của các vết lõm có 
thể được kiểm soát, ví dụ như, bằng cách điều chỉnh độ thấm ướt nền bằng hợp phần tiền 
chất CLCP, thời gian phát triển của hợp phần tiền chất, và độ dày của hợp phần tiền chất 
được phủ.  
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(11) 44555 
(21) 1-2015-02249 (51) 7 H04W  4/00 

(22) 05.07.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/078885     05.07.2013 (87) WO2013/182110 12.12.2013 
(30) 201210483650.7          26.11.2012     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2015 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 
518057, China 

(72) GE, Hao (CN), ZHANG, Haojun (CN), LU, Tao (CN), XU, Bin (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thực hiện dịch vụ nhạc chờ đa âm dựa vào tâm 

trạng và hệ thống phát nhạc chờ đa âm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện dịch vụ nhạc chờ đa âm dựa vào tâm trạng 

bao gồm các bước: đánh giá xem thuê bao gọi hoặc thuê bao được gọi có đăng ký dịch 
vụ nhạc chờ đa âm dựa vào tâm trạng hay không khi thuê bao gọi gọi đến thuê bao được 
gọi; thu nhận tâm trạng hiện tại của thuê bao gọi hoặc thuê bao được gọi nếu thuê bao 
gọi hoặc thuê bao được gọi có đăng ký dịch vụ nhạc chờ đa âm dựa vào tâm trạng; và 
tìm kiếm thông tin nhạc chờ đa âm tương ứng trong thư viện nhạc chờ đa âm theo tâm 
trạng hiện tại thu nhận được, và phát thông tin nhạc chờ đa âm đến thuê bao gọi. Giải 
pháp được mô tả theo các phương án thực hiện sáng chế được áp dụng để phát nhạc chờ 
đa âm phù hợp với tâm trạng của thuê bao gọi hoặc thuê bao được gọi đến thuê bao gọi 
theo tâm trạng hiện tại của thuê bao gọi hoặc thuê bao được gọi, do đó nhạc chờ đa âm 
này được ứng dụng rộng rãi hơn và trải nghiệm người dùng được cải thiện.  
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(11) 44556 
(21) 1-2015-02261 (51) 7 C07D  491/04, A61K  31/4188, A61P  

31/12 
(22) 19.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/076734   19.12.2013 (87) WO2014/100500 26.06.2014 
(30) 61/745,452        21.12.2012  US 

13/830,346        14.03.2013  US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) BACON, Elizabeth M. (US), COTTELL, Jeromy J. (US), LINK, John O. (US), TREJO 

MARTIN, Teresa Alejandra (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất kháng virut và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất kháng virut và dược phẩm chứa hợp chất này, cũng như 
quy trình và chất trung gian hữu dụng để điều chế hợp chất này. 
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(11) 44557 
(21) 1-2015-02282 (51) 7 H04L  1/00,  12/70 

(22) 18.12.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2012/086824     18.12.2012 (87) WO2014/094227 26.06.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) NIE, Shiwei (CN), WANG, Zhenping (CN), XU, Zhiguang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông cho hệ thống mạng quang học, 

thiết bị mạng quang học 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống, và thiết bị để truyền thông dữ liệu trong hệ 

thống mạng quang học. Sơ đồ mã hóa mới được triển khai theo cách thức dưới đây: thực 
hiện mã hóa từ 32 bit đến 34 bit trên dòng dữ liệu trên đó giải mã 8 bit/10 bit đã được 
thực hiện, thực hiện mã hóa sửa lỗi trước trên dòng dữ liệu trên đó mã hóa từ 32 bit đến 
34 bit đã được thực hiện, và gửi dòng dữ liệu được mã hóa; hoặc thực hiện giải mã sửa 
lỗi trước trên dòng dữ liệu được tiếp nhận, và thực hiện giải mã từ 32 bit đến 34 bit trên 
dòng dữ liệu trên đó bước giải mã sửa lỗi trước đã được thực hiện. Theo cách này, tài 
nguyên băng thông của đường truyền được tiết kiệm; việc giám sát đường truyền có thể 
được triển khai mà không ngắt dịch vụ, dễ triển khai và cải thiện đáng kể các loại hiệu 
năng hệ thống khác nhau. 
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(11) 44558 
(21) 1-2015-02288 (51) 7 H05K  9/00, H04B  1/38, C09J  7/02 

(22) 13.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2013/011582   13.12.2013 (87) WO2014/092500 A1 19.06.2014 
(30) 10-2012-146609        14.12.2012   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2015 
(71) AMOSENSE CO., LTD.  (KR) 

19-1 Block, Cheonan 4th Regional Industrial Areas, 90, 4sandan 5-gil, Jiksan-eup, 
Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 331-814 Republic of Korea 

(72) JANG, Kil Jae (KR), LEE, Dong Hoon (KR), KIM, Ki Chul (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Tấm chắn từ trường, phương pháp sản xuất tấm chắn từ trường 

và thiết bị đầu cuối di động sử dụng tấm chắn từ trường 
  (57)     Sáng chế đề xuất tấm chắn từ trường (300) bao gồm: một dải băng vô định hình (10) 

được tạo thành nhiều mảnh vảy (12, 14); một lớp bọc ngoài (20) được gắn trên một bề 
mặt của dải băng vô định hình (10); một băng hai mặt (40) được dính trên mặt còn lại 
của dải băng vô định hình (10); một màng kết dính (62) đổ kín khoảng trống (60) giữa 
các mảnh vảy (12, 14), để ngăn nước xâm nhập vào các khoảng trống. Theo đó, dải 
băng vô định hình (10) tránh bị oxy hóa mà không gây ra vấn đề về hình thái bên ngoài 
và bị làm suy giảm hiệu suất hoạt động do việc oxy hóa dải băng vô định hình (10). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm chắn từ trường này. 
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(11) 44559 
(21) 1-2015-02313 (51) 7 C07C  6/12,  15/08, B01J  29/70,  

29/80 
(22) 01.05.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/039028   01.05.2013 (87) WO2014/092764 19.06.2014 
(30) 61/736,382        12.12.2012  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(71) UOP LLC   (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) NICHOLAS, Christopher P.  (US), BOLDINGH, Edwin P.  (US), SCHREIER, Marc R. 
(US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình chuyển alkyl hóa bằng cách sử dụng zeolit nhôm 

silicat  
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế họ hỗn hợp zeolit chứa các thành phần được kết 

hợp phát triển của các loại zeolit TUN và IMF được dùng làm chất xúc tác có hiệu quả 
cho phản ứng chuyển alkyl hóa hợp chất thơm. Zeolit theo sáng chế có công thức thực 
nghiệm là NanMm

k+TtAl1-xExSiyOz trong đó M là kim loại hoặc kim loại được chọn trong 
nhóm gồm kẽm hoặc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 hoặc họ lantan trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học, T là chất định hướng hữu cơ thu được từ chất phản ứng R và Q trong 

đó R là alkan được thế A, -dihalogen như 1,4-dibrombutan và Q là ít nhất một amine 

trung tính có tối đa 6 nguyên tử carbon như 1-metyl-pyrolidin. E là nguyên tố khung 
như gali. Quy trình theo sáng chế gồm bước chuyển alkyl hóa dòng nguyên liệu chứa 
một hoặc nhiều hợp chất thơm C7, C9, C10 và C11+ để thu được dòng sản phẩm chuyển 
alkyl hóa có nồng độ hợp chất thơm C8 tăng lên tương ứng so với dòng nguyên liệu. 
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(11) 44560 
(21) 1-2015-02318 (51) 7 B43L  7/10 

(22) 26.06.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(75) Dương Vĩnh Trung  (VN) 

Số 45/20 đường Phan Ngọc Hiển, khóm 3 phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thước đa chức năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thước đa chức năng được kết nối từ thước thẳng thứ nhất và thước 
thẳng thứ hai, sử dụng được các chức năng như thước thẳng, thước đo độ, com-pa, êke 
v.v.. Đặc biệt thước theo sáng chế còn có khả năng xác định được tính đối xứng của một 
hình được sử dụng để xác định tia phân giác của góc, xác định đường trung trực của một 
đoạn thẳng, xác định tam giác cân, xác định tam giác đều (không cần kẻ các đường 
phụ), xác định tâm của đường tròn nội tiếp hay ngoại tiếp một cách dễ dàng và đơn giản 
nhất. 
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(11) 44561 
(21) 1-2015-02321 (51) 7 C07D  498/14,  471/04,  471/14,  

471/22,  487/04 
(22) 19.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/076367   19.12.2013 (87) WO2014/100323 26.06.2014 
(30) 61/745,375        21.12.2012  US 

61/788,397        15.03.2013  US 
61/845,803        12.07.2013  US 

(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 
333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 

(72) JIN, Haolun (US), LAZERWITH, Scott, E. (US), MARTIN, Teresa, Alejandra, Trejo 
(US), BACON, Elizabeth, M. (US), COTTELL, Jeromy, J. (US), CAI, Zhenhong, R. 
(US), PYUN, Hyung-Jung (US), MORGANELLI, Philip, Anthony (US), JI, Mingzhe 
(US), TAYLOR, James, G. (US), CHEN, Xiaowu (US), MISH, Michael, R. (US), 
DESAI, Manoj, C. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất carbamoylpyridon đa vòng và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất sử dụng trong việc điều trị bệnh nhiễm virut gây suy giảm 

hệ thống miễn dịch ở người (HIV). Hợp chất có công thức (I) sau: 

 

 
 
bao gồm các chất đồng phân lập thể và các muối dược dụng của chúng, trong đó R1, X, 
W, Y1, Y2, Z1 và Z4 là như được xác định ở đây. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm 
chứa hợp chất này. 
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(22) 28.12.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2012/084038       28.12.2012 (87) WO2014/103005 A1 03.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION   (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) KINUGASA, Yuki (JP), HAYASAKA, Yasukazu (JP), OYA, Kenji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp dỡ nguyên liệu khối chứa nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dỡ nguyên liệu khối chứa nước, trong đó nước tự do 
và nước tự do thể vẩn chắc chắn được tạo ra trong quá trình dỡ nguyên liệu khối chứa 
nước. Khi nguyên liệu khối chứa nước bao gồm quặng hoặc than đá được dỡ từ tàu chở 
hàng bằng gàu xúc (5) của cầu trục hoặc thiết bị dỡ tải, nếu nước tự do thể vẩn (Wm) 
được tạo ra ở trạng thái làm các hạt dạng bột lơ lửng trong nước tự do trong quá trình dỡ 
tải thì chất kết bông polyme được bổ sung vào nước tự do thể vẩn (Wm) để tạo ra sự tích 
tụ/sự kết tụ của nước tự do trong nước tự do thể vẩn (Wm) với các hạt dạng bột và được 
dỡ cùng với nguyên liệu khối. 
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(21) 1-2015-02330 (51) 7 C07F  3/06, A61Q  15/00 

(22) 19.12.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2012/070498     19.12.2012 (87) WO2014/098818 26.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) PAN Long  (CN), YUAN Shaotang  (US), MATTAI Jairajh (US), MASTERS James G. 

(US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phức chất kẽm-lysin, chế phẩm chăm sóc cá nhân, phương pháp 

làm giảm mồ hôi và/hoặc mùi cơ thể, phương pháp diệt khuẩn 
nhằm mục đích thẩm mỹ và phương pháp sản xuất phức chất 
kẽm-lysin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phức chất kẽm-lysin có công thức [Zn(C6H14N2O2)2Cl]+Cl- có các 
đặc tính kháng khuẩn và chống chảy mồ hôi, cũng như chế phẩm chăm sóc cá nhân 
chứa phức chất này, phương pháp sản xuất phức chất này và phương pháp làm giảm mồ 
hôi và/hoặc mùi cơ thể và diệt khuẩn nhằm mục đích thẩm mỹ bằng cách sử dụng phức 
chất và chế phẩm này. 
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(22) 10.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/083015       10.12.2013 (87) WO2014/103690 03.07.2014 
(30) 2012-287040       28.12.2012  JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) NISHI Toshiki (JP), OTANI Yoshinori (JP), HIMO Kiomi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm giặt tẩy quần áo dạng bột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm giặt tẩy dạng bột, trong đó chế phẩm này chứa (A) chất 
hoạt động bề mặt chứa (a1) alkyl benzen sulfonat và (a2) alkyl sulfat, (B) một hoặc 
nhiều hợp chất được chọn từ anhydrit của magie sulfat và hydrat của magie sulfat và (C) 
một hoặc nhiều hợp chất được chọn từ zeolit và tripolyphosphat, trong đó tỷ lệ khối 
lượng (a1)/(a2) nằm trong khoảng từ 1 đến 5 và tổng lượng (a1) và (a2) trong (A) nằm 
trong khoảng từ 60% đến 100% khối lượng. 
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(11) 44565 
(21) 1-2015-02342 (51) 7 C11D 17/08, 1/29, 1/72, 1/722, 3/20, 
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(22) 25.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/084548       25.12.2013 (87) WO2014/104044 03.07.2014 
(30) 2012-287713       28.12.2012  JP 
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(72) KITA Ayako (JP), YANAGISAWA Yuki (JP), MAKI Masataka (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm giặt tẩy quần áo dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm giặt tẩy quần áo dạng lỏng, được sản xuất bằng cách trộn 

lẫn (a) chất hoạt động bề mặt không ion có công thức (1), (b) chất hoạt động bề mặt 

anion có công thức (2), (c) dung môi hữu cơ có một hoặc nhiều nhóm hydroxyl với 

lượng xác định trước, và nước, trong đó tỷ khối (b)/(a) của thành phần (b) với thành 

phần (a) là nằm trong khoảng từ 0,5 đến 10: 

R1O-(EO)mH    (1) 

trong đó R1 là nhóm hydrocacbon có 8 đến 18 nguyên tử cacbon, EO là nhóm etylen 

oxy và m là số mol trung bình của nhóm etylen oxy được bổ sung mà nằm trong khoảng 

từ 1 đến 10, và 

R2O-[(A1O)p/(EO)q]-SO3M   (2) 

trong đó R2 là nhóm hydrocacbon có 8 đến 22 nguyên tử cacbon, A1O là nhóm alkylen 

oxy được chọn từ nhóm alkylen oxy có 3 nguyên tử cacbon và nhóm alkylen oxy có 4 

nguyên tử cacbon, EO là nhóm etylen oxy và mỗi p và q là số mol trung bình của nhóm 

alkylen oxy được bổ sung, p nằm trong khoảng từ 1 đến 5, q nằm trong khoảng từ 0 đến 

10, ký hiệu “/” chỉ ra rằng nhóm (A1O)p và nhóm (EO)q được liên kết với nhau trong 

khối theo thứ tự ngẫu nhiên và M là cation. 
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(71) BASF SE  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) SIMON, Anja (DE), REINGRUBER, Rudiger (DE), STEINBRENNER, Ulrich (DE), 
KREUZ, Klaus (DE), HUTZLER, Johannes (DE), PARRA RAPADO, Liliana (ES), 
SEITZ, Thomas (DE), EVANS, Richard Roger (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa cornexistin, chế phẩm hoá nông chứa 

chế phẩm diệt cỏ này, quy trình sản xuất chế phẩm hoá nông, 
và phương pháp kiểm soát thảm thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm diệt cỏ với điều kiện chứa ít nhất một hợp chất có 
công thức I:  
 

 
 
trong đó R1, R2 và R3 là như được xác định trong phần mô tả và ít nhất một hợp chất 
khác được chọn từ các hợp chất có hoạt tính diệt cỏ được liệt kê trong phần mô tả. Sáng 
chế cũng đề cập đến chế phẩm hóa nông chứa chế phẩm diệt cỏ nêu trên, quy trình sản 
xuất chế phẩm hóa nông này, và phương pháp kiểm soát thảm thực vật không mong 
muốn sử dụng chế phẩm diệt cỏ hoặc chế phầm hóa nông nêu trên. 
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(71) BASF SE   (DE) 
67056 Ludwigshafen (DE) 

(72) SIMON, Anja (DE), REINGRUBER, Rudiger (DE), STEINBRENNER, Ulrich (DE), 
KREUZ, Klaus (DE), HUTZLER, Johannes (DE), PARRA RAPADO, Liliana (ES), 
SEITZ, Thomas (DE), EVANS, Richard Roger (US) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ, chế phẩm nông hoá, quy trình điều chế chế 

phẩm nông hoá và phương pháp kiểm soát thực vật không 
mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ bao gồm ít nhất một bao gồm ít nhất một hợp 
chất có công thức I 
 

 
 
trong đó R1, R2 và R3 như đã xác định trong bản mô tả và ít nhất thêm một hợp chất 
được chọn từ hợp chất có hoạt tính diệt cỏ được liệt kê trong bản mô tả. Sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm nông hóa, quy trình điều chế chế phẩm nông hóa và phương pháp 
kiểm soát thực vật không mong muốn. 
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(71) GABA INTERNATIONAL HOLDING AG  (CH) 

Grabetsmattweg, CH-4106 Therwil, Switzerland 
(72) POTH, Tilo (DE), BRUNELLA, Andre (CH), EICHLER, Robert (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa chất pha trộn dùng được cho 
răng miệng, ion florua và chất đệm này có pKa nhỏ hơn 7,0, trong đó độ pH của chế 
phẩm chăm sóc răng miệng là lớn hơn 3,5 và nhỏ hơn 5,0, và trong đó chế phẩm chăm 
sóc răng miệng này có chỉ số axit cao hơn 4,5. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hoá viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá video mà trong đó các cấu trúc cú 
pháp tập thông số video (VPS-Video Parameter Set) và phần mở rộng VPS 
(vps_extension( )) được cập nhật với một số thao tác dọn sạch đối với phần mở rộng kỹ 
thuật mã hoá video hiệu suất cao (HEVC Extensions) trong các vùng mã hoá video khả 
biến, mã hoá đa điểm quan sát và mã hoá video 3D. Ngoài ra, bốn tuỳ chọn bổ sung các 
cú pháp để hỗ trợ các chuỗi video hỗn hợp trong các lớp khác nhau đối với phần mở 
rộng VPS cũng được đề cập. 
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(21) 1-2015-02389 (51) 7 B65D  55/02,  41/04 
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(72) BRYANT, Jessica R. (US), SMITH, Susan L. (US), BAKHRAKH, Mark (RU), 

KACHKO, Igor (RU), VASILYEV, Vladimir (RU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Sản phẩm bao gồm nắp và vật treo và đồ đựng bao gồm nắp và 

vật treo này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm (11) bao gồm nắp (13, 113, 213, 313) có phần trong theo 

hướng kính, và có thể được lắp theo cách tháo ra được với đồ chứa, và vật treo (14, 114, 
214, 314) được lắp theo cách tháo ra được với phần trong theo hướng kính của nắp, và 
có thể tách rời khỏi nắp và rơi vào đồ chứa khi tháo nắp ra khỏi đồ chứa. Đồ đựng (10, 
110, 210, 310, 410) có thể bao gồm sản phẩm và đồ chứa (12, 212, 312), trong đó nắp 
được lắp chặt theo cách tháo ra được với cổ (20, 220, 320) của đồ chứa để đóng đồ chứa 
theo cách tháo ra được, và vật treo được treo trên nắp trong phần bên trong của cổ sao 
cho khi nắp được tháo ra khỏi đồ chứa, vật treo rời khỏi nắp và rơi vào đồ chứa và được 
mang theo cách không tháo ra được ở bên trong để tạo ra dấu hiệu rằng đồ đựng đã được 
mở từ trạng thái được đóng kín ban đầu bởi nhà máy. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống đánh dấu mặt hàng, mặt hàng được 

đánh dấu, phương pháp và hệ thống xác thực mặt hàng được 
đánh dấu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh dấu và xác thực mặt hàng sản xuất, bao gồm 
bước cung cấp cho mặt hàng sản xuất (1) dấu hiệu phân biệt chống làm giả nhìn thấy 
được, đánh dấu bằng phương tiện đánh dấu (12) cho mặt hàng sản xuất (1) dãy chữ số 
nhìn thấy được, đánh dấu bằng phương tiện đánh dấu (12) cho mặt hàng sản xuất (1) dữ 
liệu thời gian đánh dấu nhìn thấy được, và truyền bằng phương tiện truyền và điều khiển 
dữ liệu thời gian đánh dấu được đánh dấu trên mặt hàng sản xuất (1) và dãy chữ số được 
đánh dấu trên mặt hàng sản xuất (1). Phương pháp còn bao gồm bước sử dụng phương 
tiện điều khiển cơ sở dữ liệu máy tính (16) để nhận dữ liệu thời gian đánh dấu được 
truyền và dãy chữ số được truyền và lưu trữ cùng với cơ sở dữ liệu thông tin thời gian 
tương ứng với dữ liệu thời gian đánh dấu đã nhận được đánh dấu trên mặt hàng sản xuất 
(1). Phương pháp còn bao gồm bước kiểm tra độ xác thực của dấu hiệu phân biệt chống 
làm giả có trên mặt hàng sản xuất (1), thẩm vấn cơ sở dữ liệu bằng dãy chữ số đọc được 
từ mặt hàng sản xuất (1) để thu được thông tin thời gian đánh dấu cho mặt hàng sản xuất 
(1), và so sánh thông tin thời gian đánh dấu với dữ liệu thời gian đánh dấu đọc được từ 
mặt hàng sản xuất để xác định xem chúng có khớp với nhau không. Phương pháp này 
bao gồm việc xác định mặt hàng sản xuất (1) là hàng thật nếu các tiêu chuẩn được đáp 
ứng, các tiêu chuẩn này bao gồm bước kiểm tra cho thấy dấu hiệu phân biệt chống làm 
giả là thật và bước so sánh xác định sự tương thích. 
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(72) Daniel James FORD (GB), Richard Jeremy FRANKLIN (GB), Anant Ramrao 
GHAWALKAR (IN), Helen Tracey HORSLEY  (GB), Qiuya HUANG  (CN), James 
Thomas REUBERSON  (GB), Bart VANDERHOYDONCK (BE) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazolo[3,4-d]pyrimidin được thế tại vị trí thứ 4 và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyrazolo[3,4-d]pyrimidin được thế ở vị trí 4 bởi một gốc 

đơn vòng diaza, gốc vòng xoắn hoặc gốc hai vòng có cầu, có lợi trong điều trị và/hoặc 
phòng ngừa các loại bệnh khác nhau ở người, bao gồm các rối loạn khối u, rối loạn về 
hệ thống tự miễn dịch và về viêm nhiễm; các bệnh virut và bệnh sốt rét; và sự đào thải 
mảnh ghép tế bào và mảnh ghép cơ quan. 
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(22) 31.10.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/086316    31.10.2013 (87) WO2015/062021 A1 07.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZHANG, Tao (CN), LIN, Bo  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nút gửi và phương pháp báo cáo trạng thái bộ đệm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nút gửi và phương pháp báo cáo trạng thái bộ đệm. Phương pháp 
này bao gồm các bước: phân loại ít nhất hai thực thể điều khiển liên kết vô tuyến (Radio 
Link Control - RLC) có trong nút gửi thành ít nhất là một thực thể RLC thứ nhất và một 
thực thể RLC thứ hai, trong đó tất cả các thực thể RLC được kết hợp với thực thể giao 
thức hội tụ dữ liệu gói (Packet Data Convergence Protocol - PDCP) có trong nút gửi; và 
trong trường hợp mà trong đó bộ đệm của thực thể RLC thứ nhất bao gồm dữ liệu được 
gửi, tạo ra báo cáo trạng thái bộ đệm (Buffer Status Report - BSR) thứ nhất dựa vào kích 
cơ của dữ liệu được gửi trong bộ đệm của thực thể RLC thứ nhất, và gửi BSR thứ nhất đã 
được tạo ra tới nút nhận tương ứng với thực thể RLC thứ nhất. Bằng cách phân loại thực 
thể RLC thứ nhất và thực thể RLC thứ hai, thực thể RLC thứ hai được kết hợp dành 
riêng với việc báo cáo trạng thái bộ đệm của thực thể PDCP. Trong nút gửi và phương 
pháp báo cáo trạng thái bộ đệm theo sáng chế, điều có thể đạt được là, khi có dữ liệu 
được gửi trong bộ đệm của thực thể PDCP, chỉ một nút nhận được khởi động để cấp phát 
tài nguyên gửi tới dữ liệu được gửi; nhờ đó tránh được lãng phí các tài nguyên gửi một 
cách hiệu quả trên mạng vô tuyến trong đó nút gửi và các nút nhận có sự tương ứng một 
tới nhiều. 
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(22) 05.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/082748      05.12.2013 (87) WO2014/088081 A1 12.06.2014 
(30) JP2012-266454       05.12.2012  JP 
(75) KENJI YOSHIDA  (JP) 

9-14-2302, Koishikawa 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1120002 Japan 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống điều khiển, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị giao diện 

và ấn phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển và ấn phẩm, thiết bị điều khiến từ xa và thiết bị 

giao diện dùng cho hệ thống điều khiển từ xa. Cụ thể là, ấn phẩm trên đó có mô hình 
chấm chấm mà mã chấm chấm tương ứng với thao tác điều khiển thiết bị cần được điều 
khiển được mã hoá; phương tiện lưu trữ để lưu trữ bảng gồm có mối tương quan giữa mã 
chấm chấm và thao tác điều khiển thiết bị; thiết bị điều khiển từ xa tạo ảnh mô hình 
chấm chấm giải mã mã chấm chấm, và truyền mã chấm chấm được giải mã; thiết bị 
giao diện thực hiện việc xử lý thu mã chấm chấm, việc xử lý định rõ thao tác điều khiển 
cho thiết bị cần được điều khiển dựa vào mã chấm chấm, và thực hiện việc xử lý truyền 
thao tác điều khiển dưới dạng tín hiệu điều khiển đến thiết bị cần được điều khiển, trong 
đó bảng được lưu trữ ở phương tiện lưu trữ gồm có mối tương quan giữa mã chấm chấm 
và vị trí tại đó thiết bị cần được điều khiển được lắp. 
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 

(72) KIM, Young-Jin (KR), KIM, Kang-Tae (KR), PARK, Dae-Wook (KR), KIM, Tae-Soo 
(KR), CHOI, Jung-Hwan (KR), KIM, Sung-Hee (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị có màn hình cảm ứng, thực hiện ít nhất một ứng 
dụng, và phương pháp điều khiển thiết bị hiển thị này. Phương pháp này bao gồm các 
bước: thu nhận lệnh thực hiện ứng dụng để thực hiện ít nhất một ứng dụng, xác định ít 
nhất một thông tin trong số kích thước và vị trí của cửa sổ để thực hiện ít nhất một ứng 
dụng theo vị trí mà tại đó lệnh thực hiện ứng dụng được nhập vào, và hiển thị cửa sổ 
theo ít nhất một thông tin trong số kích thước và vị trí của cửa sổ. 
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Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) BAUSS, Frieder (DE), BOSSENMAIER, Birgit (DE), FRIESS, Thomas (DE), 

GERDES, Christian (AR), HASMANN, Max (DE), THOMAS, Marlene (DE), 
WElSSER, Martin (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể gắn kết với HER3 dùng để điều trị bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết với HER3 ở người dùng để điều trị bệnh ung thư 
bằng cách kết hợp với các kháng thể gắn kết với HER khác ở người như kháng thể gắn 
kết với HER1, HER2. 
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China 

(72) MA, Hongwei (CN), LIU, Haiyang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý dịch vụ dữ liệu dịch vụ bổ sung 

phi cấu trúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để xử lý dịch vụ dữ liệu dịch vụ bổ sung 

phi cấu trúc (USSD). Phương pháp bao gồm các bước: khi máy chủ ứng dụng xác định 
rằng một thiết bị đầu cuối trong mạng điện thoại di động chuẩn LTE có hỗ trợ dịch vụ 
USSD dựa trên hệ thống mạng con đa phương tiện IP, máy chủ ứng dụng gửi bản tin đề 
nghị tới thiết bị đầu cuối di động thông qua thực thể chức năng điều khiển phiên gọi 
(CSCF), bản tin đề nghị bao gồm ký hiệu nhận dạng dịch vụ USSD; thu bản tin phản hồi 
được gửi đi từ thiết bị đầu cuối di động đối với đề nghị thông qua thực thể CSCF, bản tin 
phản hồi mang thông tin phản hồi do người dùng nhập vào, và thông tin hồi đáp bao 
gồm ký hiệu nhận dạng dịch vụ USSD; tạo bản tin yêu cầu thực hiện dịch vụ USSD theo 
thông tin phản hồi, bản tin yêu cầu thực hiện dịch vụ USSD mang thông tin về ký hiệu 
nhận dạng dịch vụ USSD; và gửi bản tin yêu cầu thực hiện dịch vụ USSD tới máy chủ 
quản lý dữ liệu người dùng, để máy chủ quản lý dữ liệu người dùng xử lý dịch vụ USSD 
theo ký hiệu nhận dạng dịch vụ USSD có trong bản tin yêu cầu dịch vụ USSD. 
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7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) TAKEMURA Hideo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống kỹ thuật nhà máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kỹ thuật (1), bên ngoài thiết bị điều khiển nhà máy (2), tạo 
ra thông tin xác định hoạt động trong đó việc phân bổ các nhiệm vụ điều khiển tới bộ đa 
lõi của thiết bị điều khiển nhà máy (2) đã được điều chỉnh sao cho tải thực hiện nhiệm 
vụ điều khiển cho mỗi lõi của bộ đa lõi được làm cân bằng, sau đó thông tin xác định 
hoạt động tạo ra được truyền qua mạng (3) từ thiết bị kỹ thuật (1) tới thiết bị điều khiển 
nhà máy (2), do đó, tải xử lý thực hiện nhiệm vụ điều khiển của thiết bị điều khiển nhà 
máy thực hiện các nhiệm vụ điều khiển được giảm sao cho các lõi có thể được sử dụng 
hiệu quả cho việc điều khiển nhà máy, và quá trình thực hiện của các nhiệm vụ điều 
khiển có thể được tăng tốc. 
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(11) 44579 
(21) 1-2015-02454 (51) 7 G06T  9/00 

(22) 18.06.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/077404   18.06.2013 (87) WO2014/107944 17.07.2014 
(30) PCT/CN2013/070310     10.01.2013 CN 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-Les-Moulineaux, France 
(72) JIANG, Wenfei (CN), CAI, Kangying (CN), TIAN, Jiang (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo ra dòng bit thể hiện mô hình ba 

chiều, và phương pháp và thiết bị giải mã dòng bit này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị tạo ra dòng bit thể hiện mô hình ba chiều, và 

phương pháp và thiết bị giải mã dòng bit này. Mô hình ba chiều có thể được mô hình 
hoá bằng cách sử dụng "cá thể mẫu", trong đó phần tử cá thể có thể được thể hiện ở 
dạng biến thể (ví dụ: quay, dịch chuyển và biến đổi tỷ lệ) của mẫu. Lỗi lượng tử hoá có 
thể phát sinh khi mã hoá thông tin quay, gây ra các lỗi tọa độ nút khác nhau ở các nút 
khác nhau của cá thể. Để bù các lỗi toạ độ nút một cách hữu hiệu, bộ mã hoá quyết định 
hệ số lượng tử hoá để bù lỗi toạ độ nút. Hệ số lượng tử hoá được truyền tín hiệu trong 
dòng bit ở dạng số hiệu lượng tử hoá. Số hiệu lượng tử hoá, bảng lượng tử hoá xác định 
ánh xạ giữa các số hiệu lượng tử hoá và các hệ số lượng tử hoá, và các lỗi toạ độ nút 
được mã hoá thành dòng bit. Bảng lượng tử có thể được xây dựng dựa trên dữ liệu thống 

kê. ở bộ giải mã, lỗi toạ độ nút được giải mã dựa trên hệ số lượng tử hoá, được xác định 
từ số hiệu lượng tử hoá thu được. 
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(72) PARK, Mahn-Hoon (KR), KIM, Hun (KR), YANG, Ji-Hye (KR), YANG, Seon-
Young (KR), NOH, Myeong-Ju (KR), PARK, Su-Jin (KR), SHIN, Jin-Hwan (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm gây miễn dịch đa trị chứa 13 thể tiếp hợp 

polysacarit-protein và dược phẩm chứa chế phẩm này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gây miễn dịch đa trị chứa 13 thể tiếp hợp polysacarit-

protein khác nhau, trong đó mỗi thể tiếp hợp polysacarit-protein chứa polysacarit bao 
nang từ một kiểu huyết thanh khác của vi khuẩn Streptococcus pneumoniae được tiếp 
hợp với protein vận chuyển, và polysacarit bao nang được tạo ra từ 12 kiểu huyết thanh 
được chọn từ nhóm bao gồm 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F và kiểu 
huyết thanh 22F hoặc 33F. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa chế 
phẩm này. 
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Young (KR), NOH, Myeong-Ju (KR), PARK, Su-Jin (KR), SHIN, Jin-Hwan (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm gây miễn dịch đa trị và dược phẩm chứa chế phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gây miễn dịch đa trị chứa 13 thể tiếp hợp polysacarit-

protein khác nhau, trong đó mỗi thể tiếp hợp polysacarit-protein chứa polysacarit bao 
nang từ một kiểu huyết thanh khác của vi khuẩn Streptococcus pneumoniae được tiếp 

hợp với protein vận chuyển, và polysacarit bao nang được tạo ra từ 12 kiểu huyết thanh 
được chọn từ nhóm bao gồm 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23 F và kiểu 
huyết thanh 2 hoặc 9N. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa chế phẩm 
này. 
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(11) 44582 
(21) 1-2015-02497 (51) 7 A61K  8/34, A61Q  11/00, A61K  

8/73,  8/81,  8/02 
(22) 14.12.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2012/069900    14.12.2012 (87) WO2014/092738 19.06.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) SZEWCZYK Gregory (US), PATEL Neeta Atul (US), JOGUN Suzanne (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng không tan trong nước có thể dùng trong miệng, thuốc 

đánh răng, phương pháp làm sạch răng và phương pháp sản 
xuất màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng không tan trong nước hữu ích có thể dùng trong miệng, trong 
đó màng này là ổn định trong chế phẩm, ví dụ, chế phẩm thuốc đánh răng nhưng sẽ bị 
mài mòn khi đánh răng để giải phóng chất tạo màu hoặc các hoạt chất chăm sóc răng 
miệng. Màng không tan trong nước theo sáng chế, không bị hòa tan dưới điều kiện trong 
chế phẩm nhưng phân rã khi chải răng, bao gồm chất nền polyme, chất dẻo hóa (ví dụ 
propylene glycol), chất dễ giải phóng (ví dụ thuốc màu hoặc chất tạo màu) được kết hợp 
vào trong chế phẩm này; và (tùy ý) chất hoạt động bề mặt không ion (ví dụ polysorbat), 
trong đó chất nền polyme chứa ít nhất 50%, ví dụ ít nhất 75% rượu polyvinylic, và 50% 
hoặc ít hơn, ví dụ 25% hoặc ít hơn, xenluloza ete tan trong nước, ví dụ hyđroxypropyl 
metyl xenluloza. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất màng nêu trên và thuốc 
đánh răng chứa nó. 
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(11) 44583 
(21) 1-2015-02510 (51) 7 H04W  4/02, G06Q  50/10 

(22) 05.09.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2013/008041    05.09.2013 (87) WO2014/137046 A1 12.09.2014 
(30) 10-2013-0025228         08.03.2013    KR 
(71) IPOPCORN CO., LTD.  (KR) 

6F, K-Tower, 621 Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 137-902, Republic of Korea 
(72) CHOI, Jae-Joon (KR), KlM, Kyung-Hoon (KR), YOON, Ju-No  (KR), LEE, Hyun-

Min (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống nền tương tác cục bộ trên cơ sở tín hiệu âm thanh 

và phương pháp cung cấp dịch vụ tương tác cục bộ sử dụng hệ 
thống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp dịch vụ tương tác cục bộ trên cơ sở địa 
điểm/thời gian để cung cấp thông tin nội dung đa định dạng đến người dùng trong khi 
mang theo thiết bị đầu cuối thông minh với ứng dụng chuyên dụng được cài đặt trong 
đó. Theo một phương án cụ thể, khi di chuyển vào địa điểm nơi mà điểm truy cập không 
dây/có dây cụ thể được thiết đặt, người dùng mang theo thiết bị đầu cuối thông minh với 
ứng dụng chuyên dụng được kích hoạt tại đó có thể nhận thông tin nội dung đa định 
dạng đã được ánh xạ trước với vị trí đó bằng cách sử dụng thông tin địa điểm/thời gian, 
mà không cần thao tác riêng biệt của thiết bị đầu cuối thông minh. Theo sáng chế, các 
khoảng thời gian trong suốt quá trình người dùng mang theo thiết bị đầu cuối thông 
minh tại địa điểm nơi truy cập không dây/có dây cụ thể được thiết đặt sẽ được tích lũy 
và quản lý bằng cách sử dụng các loại tiền tệ tính theo thời gian, và người dùng nhận 
được lợi ích theo các khoảng thời gian được tích lũy. 
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(11) 44584 
(21) 1-2015-02532 (51) 7 A01N  43/80,  45/02,  43/82,  43/653, 

A01P  3/00,  1/00 
(22) 17.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/076857   17.12.2013 (87) WO2014/095826 26.06.2014 
(30) 12197766.4        18.12.2012   EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT   (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) DAHMEN, Peter  (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm phòng trừ vi sinh vật gây bệnh ở thực vật, quy trình 

điều chế chế phẩm này và phương pháp phòng trừ vi sinh vật 
gây bệnh ở thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hoạt chất mới, cụ thể là chế phẩm diệt nấm và/hoặc diệt 
côn trùng và/hoặc diệt vi khuẩn chứa (A) isotianil và ít nhất một hoạt chất diệt nấm (B) 
được chọn từ nhóm bao gồm (B1) các thành viên của nhóm chất cảm ứng cơ chế bảo vệ 
của vật chủ được chọn từ tiadinil và probenazol, và bao gồm (B2) các thành viên thuộc 
nhóm chất diệt nấm khác được chọn từ isopyrazam và propiconazol. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm này, phương pháp phòng trừ sinh vật gây 
gây bệnh ở thực vật, phương pháp xử lý hạt giống bằng cách sử dụng chế phẩm này và 
hạt giống được xử lý bằng chế phẩm này. 
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(11) 44585 
(21) 1-2015-02551 (51) 7 G01R  31/28 

(22) 03.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/019865   03.03.2014 (87) WO2014/149610 25.09.2014 
(30) 13/839,162        15.03.2013   US 
(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

965 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA 94085, United States of America 
(72) HUYNH, Minh-Chau (US), WALVIS, Dirk, J.M. (US), LI Yinghui (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp hỗ trợ kiểm tra không dây đối với 

thiết bị cần kiểm tra là bộ thu phát tín hiệu đa nhập đa xuất 
tần số vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hỗ trợ kiểm tra không dây đối với thiết bị 
cần kiểm tra (DUT) là bộ thu phát tín hiệu đa nhập đa xuất (MIMO) tần số vô tuyến 
(RF). Với việc DUT hoạt động trong môi trường điện từ được điều khiển, hệ thống kiểm 
tra truyền nhiều tín hiệu kiểm tra theo đường không dây tới DUT. Các pha tín hiệu của 
các tín hiệu kiểm tra tương ứng được truyền bởi hệ thống kiểm tra được điều khiển theo 
dữ liệu tín hiệu phản hồi từ DUT. Cường độ tín hiệu kiểm tra tương ứng cũng có thể 
được điều khiển theo dữ liệu tín hiệu phản hồi này, từ đó cho phép tối ưu hóa động đối 
với số điều kiện kênh truyền không dây (k(H)). 
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(11) 44586 
(21) 1-2015-02555 (51) 7 B29B  9/16, B29C  67/20, B29D  

35/00, B29C  35/04, C08J  9/24, 
B29K  21/00,  75/00 

(22) 07.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/015275   07.02.2014 (87) WO2014/126799 21.08.2014 
(30) 13/765,273        12.02.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) SCHILLER, Denis (US), YU, Shi-Chieh (US), BAGHDADI, Hossein (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp đúc vật phẩm được tạo bọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc vật phẩm được tạo bọt, như đế đệm hoặc đế ngoài 
cho giầy, trong đó phương pháp này bao gồm các bước: đặt một lượng nước trong khuôn 
đúc ép có hình dạng của vật phẩm; sau đó đặt lượng mong muốn các hạt bọt polyuretan 

dẻo nóng trong khuôn đúc ép; khuôn đúc được đưa tới nhiệt độ đỉnh từ 130°C đến 

180°C trong khoảng thời gian từ 300 giây đến 1500 giây; làm nguội khuôn đúc đến 

nhiệt độ từ 5°C đến 80°C trong khoảng thời gian từ 300 giây đến 1500 giây sau khi 
khuôn đúc đạt được nhiệt độ đỉnh 30 giây. Vật phẩm được tạo bọt được tạo ra bởi 
phương pháp có khối lượng riêng từ 0,1 g/cm3 đến 0,45 g/cm3. 
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(11) 44587 
(21) 1-2015-02581 (51) 7 B21B  45/02 

(22) 27.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/006952        27.11.2013 (87) WO2014/103164 A1 03.07.2014 
(30) 2012-280418        25.12.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) UEOKA, Satoshi (JP), CHIBA, Takeshi (JP), IBUKI, Kazuya (JP), IIJIMA, Yoshitsugu 

(JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm nguội dải thép cán nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm nguội và thiết bị làm nguội mà, trong quá trình 
làm nguội dải thép cán nóng, điều chỉnh lượng nước làm nguội theo hai mức đối với mỗi 
bộ ống phun theo hướng chiều rộng và thay đổi tốc độ mà dải thép được làm nguội theo 
nhiều mức bằng phương pháp đơn giản, và có hiệu quả cụ thể trong quá trình làm nguội 
bề mặt dưới của dải thép mà tại đó khoảng không là hẹp. Các vòi phun (5) được bố trí 
thành hàng theo hướng chiều rộng của dải thép ở khoảng được xác định trước. Hai hệ 
thống ống phun làm nguội (6) được bố trí cho mỗi bộ sao cho các vòi phun (5) gần kề 
theo hướng chiều rộng có thể được cấp nước làm nguội từ các hệ thống ống dẫn khác 
nhau, và van phun (7) được gắn với mỗi ống phun làm nguội (7), do đó việc phun 
nước/ngừng phun nước làm nguội có thể được thực hiện riêng lẻ.  
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(11) 44588 
(21) 1-2015-02587 (51) 7 A23L  2/00,  1/307, A61K  9/08,  

47/36, A61P  3/04 
(22) 12.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/083336      12.12.2013 (87) WO2014/103737 A1 03.07.2014 
(30) 2012-280430      25.12.2012 JP 
(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 1708633 Japan 
(72) DOMOTO Takashi (JP), YAMAJI Marie (JP), SAKATA Akane (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đồ uống chứa nước được bão hòa khí cacbonic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống chứa nước được bão hòa khí cacbonic chứa một chất bất 
kỳ trong số các chất: 
LM pectin với lượng bằng hoặc lớn hơn 0,01% trọng lượng/thể tích; 
axit alginic hoặc muối của nó với lượng bằng hoặc lớn hơn 0,1% trọng lượng/thể tích; và 
gôm gelan với lượng bằng hoặc lớn hơn 0,001% trọng lượng/thể tích, trong đó 
đồ uống chứa nước được bão hòa khí cacbonic có độ pH từ 3,5 đến 7,0. 
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(11) 44589 
(21) 1-2015-02588 (51) 7 F25D  25/00,  17/08,  23/00 

(22) 06.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/082833       06.12.2013 (87) WO2014/109153 A1 17.07.2014 
(30) 2013-001758       09.01.2013  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
3. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) HIGASHIGUCHI, Keiichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh (1) trong đó ngăn dưới kéo ra được (18) và ngăn trên (19) 
được tạo ra ở trong ngăn chứa rau (7), ngăn trên (19) được bố trí trên ngăn dưới (18). 
Ngăn trên (19) được tạo ra có khay đựng trứng (22) được cấu tạo để cho phép đặt nhiều 
trứng (61) và được lắp tháo ra được ở ngăn trên (19). 
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(11) 44590 
(21) 1-2015-02607 (51) 7 C08G  18/66,  18/72,  18/79,  18/20,  

18/32,  18/42, C08K  5/3415, C08G  
101/00 

(22) 09.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2013/075878  09.12.2013 (87) WO2014/095438 26.06.2014 
(30) 12198027.0       19.12.2012 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KAMM, Andre (DE), ORTALDA, Marco (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất sản phẩm đúc polyuretan và sản phẩm đúc 

polyuretan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm đúc polyuretan, trong đó (a) 

polyisoxyanat hữu cơ được trộn với (b) polyol chứa polyesterol, (c) các chất thổi khí tùy 
ý, (d) chất kéo dài mạch và/hoặc chất liên kết ngang, (e) chất xúc tác amin (tùy ý chứa 
chất xúc tác khác nữa), (f) chất lỏng ion, (g) carbodiimit có công thức chung Z-N=C=N-
Z, trong đó Z là gốc hữu cơ và nguyên tử nitơ của nhóm carbodiimit -N=C=N- được liên 
kết với nguyên tử cacbon bậc ba hoặc với nguyên tử cacbon của hệ thơm trên các vị trí 
vòng liền kề với liên kết C-N trong hệ thơm mang liên kết gốc hữu cơ qua nguyên tử 
cacbon bậc hai hoặc bậc ba với hệ thơm, và tùy ý (h) các chất phụ trợ và/ hoặc chất phụ 
gia khác tạo thành hỗn hợp phản ứng, hỗn hợp được đưa vào khuôn và để cho phản ứng 
để tạo ra sản phẩm đúc bọt polyuretan, trong đó tỷ lệ mol của chất lỏng ion với chất xúc 
tác amin là từ 0,1 : 1 đến 3,0 : 1. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các sản phẩm đúc 
polyuretan có thể thu được bằng quy trình này và các sản phẩm đúc polyuretan này để 
sử dụng làm đế giày dép, đặc biệt là đối với giày bảo hộ. 
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(22) 13.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/016165   13.02.2014 (87) WO2014/127084 21.08.2014 
(30) 61/765,204        15.02.2013  US 

13/800,413        13.03.2013  US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.  (US) 

2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri 64506, United States of America 
(72) IYER, Arun V. (IN), JORDAN, Dianna M. Murphy  (US), PATTERSON, Abby Rae  

(US), ROOF, Michael B. (US), VAUGHN, Eric Martin  (US), VICTORlA, Joseph 
Gilbert  (US), VISEK, Callie Ann  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Trình tự nucleotit, trình tự protein và vacxin liên quan đến 

parvovirut 5B ở lợn (PPV5B), phương pháp nhận dạng sự có mặt 
của PPV5B trong mẫu sinh học, chế phẩm gây miễn dịch, vectơ, 
tế bào chủ, tế bào lai và kit liên quan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các trình tự nucleotit, trình tự protein, chế phẩm gây miễn dịch, 
vacxin liên quan đến parvovirut 5B ở lợn (PPV5B) mà lây nhiễm cho lợn nuôi, không kể 
các động vật khác. Sáng chế cũng đề cập đến kháng thể được phân lập, vectơ, plasmit, tế 
bào chủ, tế bào lai, kit chẩn đoán, kit miễn dịch có liên quan và phương pháp nhận dạng 
sự có mặt của PPV5B trong mẫu sinh học. 
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(71) ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI  (US) 

One Gustave L. Levy Place, New York, NY 10029, United States of Ameria 
(72) GARCIA-SASTRE, Adolfo (US), PALESE, Peter (US), KRAMMER, Florian  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Polypeptit ngưng kết tố hồng cầu (HA) dạng thể khảm của 

virut cúm và chế phẩm miễn dịch chứa polypeptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit ngưng kết tố hồng cầu (HA) dạng thể khảm của virut 

cúm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến axit nucleic mã hóa polypeptit, tế bào biểu hiện 
axit nucleic, virut chứa polypeptit, hạt virut chứa polypeptit và chế phẩm sinh miễn dịch 
chứa polypeptit này. 
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Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) LI, Pei (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp dùng cho truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng cho truyền thông không dây bao gồm: điểm cung cấp 
thứ nhất; bộ bức xạ thứ nhất ghép nối với điểm cung cấp thứ nhất; vỏ định rõ bề mặt bên 
trong của thiết bị và bao gồm phần vỏ dẫn điện thứ nhất ghép nối với bộ bức xạ thứ 
nhất; kết cấu nền được ghép nối với phần vỏ dẫn điện thứ nhất và được bố trí ít nhất một 
phần trong phạm vi bề mặt phía trong của vỏ, ít nhất một phần vỏ dẫn điện thứ nhất và 
bộ bức xạ thứ nhất có độ dài điện được cấu hình để cộng hưởng trong dải tần hoạt động 
thứ nhất, bộ bức xạ được cấu hình để ghép nối điện từ với phần vỏ dẫn điện thứ nhất. 
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2. Nguyễn Thị Minh Phương  (VN) 
Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa berberin không đắng và quy trình bào chế chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm chứa berberin không đắng dạng lỏng, bột pha hỗn 

dịch, viên nén chứa berberin không đắng để dùng qua đường miệng. Sáng chế còn đề 
cập đến quy trình bào chế chế phẩm này. 
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LIVERMAN LaTonya (US), YANG Ying  (CN), STRANICK Michael A. (US), HAO 
Zhigang  (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng, phức hợp ion và phức hợp kẽm 

oxit-trimetylglyxin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa hỗn hợp của kẽm oxit và 

trimetylglyxin, ở dạng tự do hoặc dạng muối có thể chấp nhận được dùng qua đường 
miệng. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp bào chế chế phẩm này. 
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(72) T¤R¤ Bal¸zs (HU), SZMOLKA Viktãria (HU) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tấm lọc dạng đĩa dùng cho thiết bị lọc nước tự nhiên hoặc 

nước thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm lọc dạng đĩa dùng cho thiết bị lọc nước tự nhiên hoặc nước thải 

mà có bề mặt thấm qua được (13) bao quanh bởi khung chịu lực (10). Sáng chế đặc 
trưng ở chỗ bề mặt thấm qua được tạo thành dưới dạng hình không gian có ít nhất một 
số chi tiết vỏ (21) mà được tạo thành bởi tập hợp các phần tạo khoảng cong (21a), và các 
phần tạo khoảng cong (21a) và các chi tiết nối cong (21b) được tạo thành từ một vật 
liệu, ngoài ra trục dọc (21c) của các phần tạo khoảng cong (21a) tạo thành các chi tiết 
vỏ (21) là song song với các trục dọc khác, và trục dọc (21c) tạo một góc (a) với cạnh 
bất kỳ (11a, 11b, 11c, 11d, 12a, 12b, 12c, 12d) của khung chịu lực (10) mà không phải 
là đường vuông góc. 

  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
188 

(11) 44597 
(21) 1-2015-02674 (51) 7 C09D  201/02, B32B  27/00 

(22) 27.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/006973      27.11.2013 (87) WO2014/115210 31.07.2014 
(30) 2013-013092      28.01.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2015 
(71) NIPPON SODA CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008165, Japan 
(72) YAMATE, Taiki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất phủ và vật liệu nén được phủ bằng chất phủ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phủ có thể tạo thành lớp có tính bám dính rất tốt với chất dẻo 
và có độ trong suốt và chỉ số khúc xạ cao. Chất phủ theo sáng chế chứa hợp chất có 
công thức (I) trong đó A là nhóm phenyl hoặc nhóm naphthyl tùy ý có nhóm cho 
electron làm phần tử thế; Z là nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử silic, R2 là nguyên tử 
hydro, nhóm hydroxyl, nhóm alkyl mạch thẳng hoặc nhánh, nhóm alkoxy mạch thẳng 
hoặc nhánh, nhóm alkyl vòng, hoặc nhóm alkoxy vòng, X là liên kết đơn; nhóm alkylen 
tùy ý chứa nguyên tử oxy, nguyên tử lưu huỳnh, nguyên tử selen, -NR-, nhóm vòng béo 
hóa trị hai, nhóm arylen, cấu trúc amit hoặc cấu trúc uretan; nhóm vòng béo hóa trị hai; 
hoặc nhóm arylen, Y là nhóm chức có khả năng polyme hóa, n là số nguyên 2 hoặc 3, m 
là số nguyên 1 hoặc 2, 1 là số nguyên 0 hoặc 1, và n + m + 1 = 4; và khi n là số nguyên 
2 hoặc 3, A là giống hoặc khác nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu nén 
được phủ bằng chất phủ này. 
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SANDHU, Harpreet K. (US), SHAH, Navnit Hargovindas (US), ZHANG, Yu-E (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm phân tán dạng rắn ổn định về mặt vật lý, phương 

pháp bào chế chế phẩm này và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân tán dạng rắn chứa các hợp chất kém tan trong nước, 

cụ thể là hợp chất axit 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-clo-2-flo-phenyl)-3-(3-clo-2-flo-phenyl)-
4-xyano-5-(2,2-dimetyl-propyl)-pyrolidin-2-carbonyl]-amino}-3-metoxy-benzoic (hợp 
chất A), được tạo ra bằng quá trình đồng kết tủa trong dung môi hoặc phun khô, tạo ra 
độ sinh khả dụng được cải thiện, độ an toàn và khả năng dễ dung nạp của hợp chất nêu 
trên. 
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Hiroshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thân hộp chứa được hàn, hộp chứa được hàn, phương pháp sản 

xuất thân hộp chứa được hàn và phương pháp sản xuất hộp 
chứa được hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thân hộp chứa được hàn, được tạo ra bằng cách tạo hình tấm thép 
không chứa thiếc hoặc tấm thép được phủ nhựa trong đó tấm thép không chứa thiếc 
được phủ bằng nhựa, xếp các phần tương ứng chồng lên nhau, và tạo hình phần hàn 
bằng cách hàn điện trở các phần đã được xếp chồng lên nhau này. Các phần xử lý laze, 
mà được tạo ra trên ít nhất một trong bốn mặt tạo ra từ hai mặt cấu thành bề mặt tiếp 
xúc với điện cực trên các phía tiếp xúc với điện cực (A) trong quá trình hàn điện trở và 
hai mặt cấu thành các bề mặt nối ở các phía tấm thép này được nối với nhau, có các 
phần được chiếu laze, trong đó sự chiếu laze được thực hiện trước khi hàn điện trở để 
loại bỏ lớp mạ crôm và làm lộ ra tấm thép, được bố trí tách biệt trên các phần cần hàn 
(12), mà là các phần hàn trên tấm thép. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hộp chứa 
được hàn, phương pháp sản xuất thân hộp chứa được hàn và phương pháp sản xuất hộp 
chứa được hàn. 
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(72) YAMADA, Mariko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển thiết bị, phương pháp điều khiển hiển 

thị, và phương pháp thanh toán cho việc mua hàng bằng tiếng 
nói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển thiết bị để điều khiển nhiều thiết bị bằng 
tiếng nói bao gồm các bước: thu nhận thông tin tiếng nói, phân tích thông tin tiếng nói 
thu nhận được, thu được lệnh nói chỉ báo chỉ dẫn điều khiển đối với thiết bị, nhận dạng 
thông tin người nói liên quan đến người nói mà đã phát ra thông tin tiếng nói thu nhận 
được, dựa trên thông tin tiếng nói thu nhận được, và nhận dạng, trong số các thiết bị, 
thiết bị cần được điều khiển dựa trên lệnh nói và thông tin người nói. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp điều khiển hiển thị và phương pháp thanh toán cho việc mua hàng 
bằng tiếng nói. 
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(54) Dược phẩm chống bị lạm dụng  

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm rắn dạng liều dùng qua đường miệng chứa: chất gel hóa 
không bền với nhiệt, chất ổn định nhiệt, và dược chất dễ bị lạm dụng. 
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(71) 1. JAPAN AS REPRESENTED BY DIRECTOR GENERAL OF NATIONAL 
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(72) HASEGAWA, Hideki  (JP), SUZUKI, Tadaki (JP), AINAI, Akira  (JP), KAMISHITA, 
Taizou (JP), MIYAZAKI, Takashi  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vacxin cúm chứa virion cúm toàn phần đã được bất hoạt dùng 

theo đường xịt vào niêm mạc mũi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin cúm dùng theo đường xịt vào niêm mạc mũi. Vacxin này 

chứa virion cúm toàn phần đã được bất hoạt và vật liệu nền gel chứa polyme carboxy 
vinyl và vacxin này không chứa tá dược. 
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(30) 10-2012-0158530        31.12.2012   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tae-youn (KR), KIM, Yong-wook (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ống kính và thiết bị chụp ảnh sử dụng ống kính này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống kính và thiết bị chụp ảnh bao gồm ống kính này. ống kính này 
bao gồm thấu kính thứ nhất có bề mặt lồi hướng về phía vật và có năng suất khúc xạ 
dương, thấu kính thứ hai có bề mặt lõm hướng về phía ảnh và có năng suất khúc xạ âm, 
thấu kính thứ ba có năng suất khúc xạ dương hoặc năng suất khúc xạ âm, thấu kính thứ 
tư có năng suất khúc xạ dương hoặc năng suất khúc xạ âm, thấu kính thứ năm có bề mặt 
lồi hướng về phía ảnh, và có năng suất khúc xạ dương, và thấu kính thứ sáu có hình 
dạng lõm phỏng cầu so với quang trục hướng về phía ảnh và có năng suất khúc xạ âm. 
Các thấu kính từ thứ nhất đến thứ sáu có thể được bố trí tuần tự từ mặt hướng về vật đến 
mặt hướng về ảnh. 
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10-2013-0007481        23.01.2013  KR 
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(71) DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.  (KR) 

75, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-713, Republic of Korea 
(72) CHOI, Jong-Seo (KR), LEE, Choong-Sang (KR), LIM, Jae-Won (KR), RYU, Jung-

Hyun (KR), LEE, Yun-Jae (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống vận chuyển và xử lý nhựa thải phóng xạ và phương 

pháp vận chuyển và xử lý nhựa thải phóng xạ có sử dụng hệ 
thống này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống vận chuyển và xử lý nhựa thải phóng xạ và phương pháp vận 
chuyển và xử lý nhựa thải phóng xạ có sử dụng hệ thống này. Hệ thống vận chuyển và 
xử lý nhựa thải phóng xạ để xử lý nhựa thải phóng xạ được tạo ra trong quy trình lọc 
chất lỏng phóng xạ có sử dụng thiết bị trao đổi ion, theo một phương án của sáng chế, 
bao gồm bộ phận cấp nước hoặc bộ phận ép để cung cấp, đến thiết bị trao đổi ion, nước 
công nghiệp, không khí nén và nước công nghiệp và/hoặc không khí nén bằng cách 
được kết nối, thông qua đường cấp nước hoặc đường nén, bằng thiết bị trao đổi ion chứa 
nhựa thải phóng xạ, bộ phận phát hiện thu hồi để truyền tín hiệu nếu nước công nghiệp, 
không khí nén, và nước công nghiệp và/hoặc không khí nén được cung cấp đến thiết bị 
trao đổi ion đạt tới lượng định trước, phễu được kết nối với thiết bị trao đổi ion và đường 
thu hồi, và van thu hồi được bố trí trên đường thu hồi để cho phép hỗn hợp của nhựa thải 
phóng xạ và nước công nghiệp chảy vào trong phễu thông qua đường thu hồi bằng cách 
mở van này khi tín hiệu của bộ phận phát hiện thu hồi được nhận trong đó phễu có vỏ có 
hình dáng định trước; ít nhất một bộ lọc được bố trí bên trong vỏ để tách nhựa thải 
phóng xạ từ hỗn hợp được chảy từ đường thu hồi; bộ phận xả nhựa thải để xả, ra bên 
ngoài vỏ, nhựa thải phóng xạ được tách từ hỗn hợp. 
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(72) HAYAKAWA Atsushi (JP), ITO Shuta (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống rót đồ uống và phương pháp khử trùng hệ thống này

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp khử trùng cho hệ thống rót đồ uống có đường ống cấp 
đồ uống (7) để cấp đồ uống vào trong máy rót (2) qua phần làm nóng khử trùng (18), 
trong đó nước nóng hoặc hơi nóng được cấp vào đường ống cấp đồ uống (7), các giá trị 
F được tính toán trong khi dò nhiệt độ ở các phần của đường ống cấp đồ uống ở mỗi 
khoảng thời gian định trước, và quá trình khử trùng được kết thúc ở thời điểm khi giá trị 
F nhỏ nhất đạt tới giá trị đích. Theo phương pháp này, thời gian làm việc cho tới khi bắt 
đầu rót đồ uống hoặc khoảng thời gian sản xuất có thể được rút ngắn. Sáng chế cũng đề 
cập tới hệ thống rót đồ uống. 
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(72) HIROWATARl, Anna  (JP), HIBINO, Eiko  (JP), ONAGI, Nobuaki  (JP), KIMURA, 

Okitoshi  (JP), KAMEZAKI, Hisamitsu  (JP), SUGIMOTO, Yasunori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tích trữ điện sử dụng chất điện phân khan 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tích trữ điện sử dụng chất điện phân khan (10) bao gồm: điện 
cực dương (1) chứa vật liệu hoạt tính điện cực dương có thể tích tụ và giải phóng anion; 
điện cực âm (2) chứa vật liệu hoạt tính điện cực âm có thể tích tụ và giải phóng cation; 
và chất điện phân khan chứa muối điện phân, trong đó dung lượng của điện cực âm (2) 
trên mỗi đơn vị diện tích lớn hơn dung lượng của điện cực dương (1) trên mỗi đơn vị 
diện tích, và trong đó lượng muối điện phân trong điện cực khan khi kết thúc hoạt động 
nạp điện sau 50 chu kỳ nạp điện và phóng điện nằm trong khoảng từ 0,2 mol/L đến 1 
mol/L, trong đó chu kỳ nạp điện và phóng điện bao gồm nạp điện thiết bị tích trữ điện 
sử dụng chất điện phân khan (10) đến 5,2 V với dòng điện không đổi là 0,5 mA/cm2, 
tiếp theo là phóng điện thiết bị tích trữ điện sử dụng chất điện phân khan (10) đến 2,5 V 
với dòng điện không đổi là 0,5 mA/cm2. 
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(72) KIMURA, Okitoshi (JP), ONAGI, Nobuaki (JP), HIBINO, Eiko  (JP), KAMEZAKI, 

Hisamitsu  (JP), HIROWATARI, Anna  (JP), SUGIMOTO, Yasunori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tích trữ điện sử dụng chất điện phân khan 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tích trữ điện sử dụng chất điện phân khan (10) bao gồm: điện 
cực dương (1) bao gồm lớp vật liệu điện cực dương chứa vật liệu hoạt tính điện cực 
dương có thể tích tụ và giải phóng thuận nghịch anion; điện cực âm (2) bao gồm lớp vật 
liệu điện cực âm chứa vật liệu hoạt tính điện cực âm có thể tích tụ và giải phóng thuận 
nghịch cation; bộ phận tách (3) được bố trí giữa điện cực dương (1) và điện cực âm (2); 
và chất điện phân khan chứa muối điện phân, trong đó thể tích lỗ của lớp vật liệu điện 
cực âm trên mỗi đơn vị diện tích của điện cực âm (2) lớn hơn thể tích lỗ của lớp vật liệu 
điện cực dương trên mỗi đơn vị diện tích của điện cực dương (1). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
199 

(11) 44608 
(21) 1-2015-02720 (51) 7 C01B  3/24,  3/38 

(22) 25.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/071559   25.11.2013 (87) WO2014/126631 21.08.2014 
(30) 13/768,331        15.02.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2015 
(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

2725 Water Ridge Parkway, Suite 100, Charlotte, NC 28217, United States of America 
(72) METIUS Gary E. (US), MCCLELLAND James M. Jr. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị tách cacbon đioxit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tách cacbon đioxit ra khỏi khí đỉnh lò và 
tái sử dụng khí này làm khí tuần hoàn mà không gây quan ngại về khí thải. Phương pháp 
này bao gồm các bước: chia nguồn khí thành khí quy trình và nhiên liệu khí đỉnh lò; 
trộn khí quy trình với hyđrocacbon và nạp khí cấp thu được vào thiết bị trùng chỉnh (24) 
để trùng chỉnh khí cấp này và tạo ra khí hoàn nguyên; và nạp ít nhất một phần nhiên liệu 
khí đỉnh lò vào thiết bị tách cacbon đioxit (20) để loại bỏ ít nhất một phần cacbon đioxit 
ra khỏi nhiên liệu khí đỉnh lò và tạo ra khí nghèo cacbon đioxit, khí này được trộn với 
khí hoàn nguyên. Tuỳ ý, phương pháp này cũng bao gồm bước nạp ít nhất một phần 
nhiên liệu khí đỉnh lò vào thiết bị tách cacbon đioxit (20) để loại bỏ ít nhất một phần 
cacbon đioxit ra khỏi nhiên liệu khí đỉnh lò và tạo ra khí nhiên liệu sau khi bổ sung 
hyđrocacbon vào thiết bị trùng chỉnh (24). Tuỳ ý, nguồn khí và khí hoàn nguyên này là 
các khí của quy trình hoàn nguyên trực tiếp để chuyển hoá sắt oxit thành sắt kim loại 
trong lò hoàn nguyên sử dụng khí hoàn nguyên, tuỳ ý sau một số bước biến đổi, để tạo 
ra nguồn khí. 
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(75) WALLNER, GEORGE  (US) 

17 N. Hibiscus Drive, Miami Beach, FL 33139, United States of America 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và thiết bị truyền dữ liệu dải từ trường gần ở băng 

tần cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và thiết bị truyền dữ liệu dải từ (MST-Magnetic Stripe 

data Transmitter) trường gần ở băng tần cơ sở từ điện thoại thông minh, hoặc thiết bị 
điện tử khác, tới thiết bị đầu cuối giao dịch ở điểm bán hàng (POS-Point of Sale). Thiết 
bị MST bao gồm trình điều khiển và phần cảm. Thiết bị MST tiếp nhận dữ liệu dải từ 
bao gồm dữ liệu của thẻ thanh toán, xử lý dữ liệu dải từ nhận được và phát ra xung từ 
năng lượng cao có dữ liệu dải từ đã xử lý mà sau đó được tiếp nhận từ xa bởi đầu đọc dải 
từ ở điểm bán hàng POS. 

 
 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
201 

(11) 44610 
(21) 1-2015-02727 (51) 7 C07D  403/12,  239/70,  487/04, 

A61K  31/517, A61P  11/06,  19/02 
(22) 05.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/052217   05.02.2014 (87) WO2014/122160 14.08.2014 
(30) 13154256.5        06.02.2013   EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) GNAMM, Christian (DE), OOST, Thorsten (DE), PETERS, Stefan (DE), HOESCH, 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đihyđropyrimiđinon hai vòng được thế dùng làm chất ức chế 

hoạt tính elastaza của bạch cầu trung tính và dược phẩm 
chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất đihyđropyrimiđinon hai vòng được thế có công thức 1: 

 

 
 
hữu ích dùng làm chất ức chế hoạt tính men elastaza của bạch cầu trung tính, trong đó 
các biến là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất này là hữu ích để điều trị 
và/hoặc phòng ngừa các bệnh về phổi, bệnh về dạ dày-ruột và niệu-sinh dục, bệnh viêm 
da và mắt và các rối loạn dị ứng và tự miễn khác, chứng thải loại mảnh ghép và bệnh 
ung thư. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị cân bằng tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cân bằng tải. Phần tử mà ô phục vụ được 
đặt trong đó lựa chọn ô lập lịch biểu cho UE biên, và hướng dẫn ô lập lịch biểu phân bổ 
kênh dữ liệu cho UE biên này, và kênh điều khiển được duy trì trong ô phục vụ và 
không được chuyển giao. Theo cách này, trong trường hợp là trong suốt với UE, mục 
tiêu về cân bằng tải đạt được bằng cách kết hợp và lập lịch biểu nhanh và tự động mà 
không cần chuyển giao. Có thể thấy rằng, theo phương thức cân bằng tải ở trên, kênh dữ 
liệu được sử dụng như là độ chi tiết chuyển giao, và thời gian trễ chuyển giao không cần 
được đưa ra, nhờ đó thực hiện chức năng cân bằng nhanh tải tức thời, và cải tiến hiệu 
quả cân bằng tải. 
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(72) HUANG, Hui (CN), HUANG, Jianbo (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền tín hiệu. Mỗi sóng mang con của tám ăng ten vật 
lý được nhân với hệ số trọng số của pha cụ thể, pha của hệ số trọng số của bất kỳ trong 
số các ăng ten vật lý 0, 1, 2, và 3 và pha của hệ số trọng số của bất kỳ trong số các ăng 

ten vật lý 4, 5, 6, và 7 được tăng thêm , và sau đó, việc truyền tín hiệu được thực hiện. 

Phương pháp truyền tín hiệu không gây ra suy hao công suất truyền của trạm gốc, biên 
độ thăng giáng công suất của sóng mang con cũng là tương đối nhỏ, và cụ thể là khi ăng 
ten bị lỗi, thì tổn hao hiệu năng là không quá lớn. 
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(72) GOTO, Yuji (JP), NOMOTO, Yoshiaki (JP), HATANO, Chiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Cơ cấu gắn cảm biến áp lực vào thiết bị bấm đầu dây và phương 

pháp kiểm tra lực ép bằng cơ cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc giảm số lượng cảm biến áp suất mà được lắp đặt trong thiết bị 

bấm đầu dây có nhiều bộ phận tác động, giản lược thiết bị thăm dò lực ép và giảm chi 
phí của thiết bị thăm dò lực ép. Thiết bị bấm đầu dây (1) bao gồm nhiều bộ phận tác 
động (8) trong thiết bị bấm đầu dây, đầu xọc thường (7) mà ghép cặp với bộ phận tác 
động thông qua bộ ly hợp tương ứng (9), một cặp má khuỷu (6) nâng lên hoặc hạ xuống 
đầu xọc thường, và phần dẫn động (3, 4, 5) điều khiển các má khuỷu. Đầu xọc thường 
(7) bao gồm cặp tấm nhỏ (10) ghép cặp với má khuỷu (6), và tấm lớn được tách ra từ các 
tấm nhỏ. Lực ép có dạng hình sóng mà được thăm dò với cảm biến áp suất (12) được lắp 
đặt giữa tấm lớn và tấm nhỏ. Lực ép có dạng hình sóng (57) mà được thăm dò với cảm 
biến áp suất mà thu được tổng lực ép dạng hình sóng. Tổng lực ép có dạng sóng (58) 
được so sánh với giá trị tham chiếu, và các định thiết bị đầu bấm dây được làm từ bộ 
phận tác động (8) là tốt hay bị lỗi.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo mũ giày dùng cho giày dép, khuôn giày 

và bộ khuôn giày có chốt tháo ra được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo mũ giày dùng cho giày dép, khuôn giày và bộ 

khuôn giày có chốt tháo ra được. Bộ khuôn giày gồm có các chốt tháo ra được và các lỗ 
chân không có tác dụng giữ các bộ phận của giày dép vào bộ khuôn giày nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc chế tạo, hoặc sửa đổi giày dép. Phương pháp chế tạo hoặc sửa 
đổi giày dép bao gồm các bước đặt các bộ phận của giày dép trên bộ khuôn giày bằng 
cách kết hợp phần kéo dài của ít nhất một bộ phận của giày dép với các chốt tháo ra 
được, sửa đổi các bộ phận của giày dép và sau đó loại bỏ phần kéo dài. 
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(54) Mũ giày dùng cho giày dép, phương pháp chế tạo mũ giày dùng 

cho giày dép và bộ khuôn giày 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ giày dùng cho giày dép, phương pháp chế tạo mũ giày dùng 

cho giày dép và bộ khuôn giày. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống 
để tạo ra các mũ giày dùng cho các giày dép. Hệ thống gồm có bộ khuôn giày cũng như 
hệ thống ép để tạo ra các mũ giày với bộ khuôn giày. Bộ khuôn giày bao gồm bộ phận 
khuôn giày và bộ phận đế. Bộ phận khuôn giày được đảo ngược sao cho bề mặt dưới của 
bộ phận khuôn giày được định hướng ra xa khỏi bộ phận đế. 

  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
207 

(11) 44616 
(21) 1-2015-02749 (51) 7 A43D  9/00 

(22) 20.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/017242   20.02.2014 (87) WO2014/130600 28.08.2014 
(30) 13/773,744        22.02.2013  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) FISHER Sam (GB), KILMER Jared M. (US), BEREND Thomas (US), LE Tony H. 

(US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chế tạo linh hoạt dùng cho giày dép và phương pháp 

ép các chất liệu dùng cho giày dép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chế tạo linh hoạt dùng cho giày dép và phương pháp ép 

các chất liệu dùng cho giày dép. Hệ thống chế tạo linh hoạt có thể được dùng để làm 
nóng chảy các lớp chất liệu khác nhau vào nhau để tạo ra giày dép. Hệ thống này bao 
gồm phần đế, bộ phận giữa và bộ phận trên. Bộ phận giữa bao gồm màng dễ uốn. Bộ 
phận giữa có thể được bịt kín với phần đế và chân không có thể được tạo ra để kéo màng 
dễ uốn bên trên các lớp chất liệu đặt trên phần đế. Bộ phận trên có thể được bịt kín tỳ 
vào bộ phận giữa sao cho áp suất bên ngoài có thể được cấp đến màng dễ uốn. Bộ phận 
giữa và bộ phận trên có thể được dịch chuyển một cách độc lập. 
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(54) Thiết bị tách bụi khí lò cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách bụi khí lò cao (10) bao gồm: buồng lắng (12) được bố 
trí bên trong thùng chứa (11); đường ống cấp (13) được tạo kết cấu để cấp khí lò cao vào 
bên trong buồng lắng (12); buồng phân phối (15) nằm trên buồng lắng (12) và nối thông 
với phần trên cùng của buồng lắng (12); và các xyclon (16) được bố trí quanh buồng 
lắng (12) và mỗi xyclon có lỗ nạp khí (163) nối thông với bên trong buồng phân phối 
(15). 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp cho thiết bị thu, lưu trữ và truyền 

thẻ dải từ tính 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp cho thiết bị thu, lưu trữ và truyền thẻ thanh 

toán với các khả năng truyền dải từ tính mà không cần tiếp xúc với đầu bộ phận đọc từ 
tính bao gồm bộ phận truyền phát từ trường bao gồm bộ phận dẫn và bộ phận cảm ứng, 
bộ vi xử lý, bộ nhớ hoặc thành phần an ninh, pin, bộ phận đọc dải từ tính (magnetic 
stripe reader - MSR), giao diện giắc auđio làm việc cùng với thiết bị liên lạc di động của 
người tiêu dùng và ứng dụng ví để thu dữ liệu thẻ dải từ tính, lưu dữ liệu một cách an 
toàn, và truyền dữ liệu này tới thiết bị đầu cuối điểm bán hàng (point of sale - POS) của 
người bán, hệ thống điểm thanh toán, hoặc thiết bị MSR khác. Hệ thống tạo ra cảm giác 
thuận tiện trong khi mua sắm cho người mua và tạo các giao dịch an toàn và nhiều 
thông tin cho người bán.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp mở năng lực mạng và phần tử mạng 

liên quan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp mở năng lực mạng (là các khả năng của 

mạng có thể được sử dụng bởi ứng dụng bên ngoài như tài nguyên thiết bị mạng, tài 
nguyên tính toán, tài nguyên logic, chức năng, phương pháp, thông số và trạng thái 
mạng) và phần tử mạng liên quan để đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng bên ngoài về 
các năng lực mà mạng đang chiếm giữ. Hệ thống bao gồm: phần tử mạng quản lý năng 
lực mạng và ít nhất một phần tử mạng, trong đó giao diện thứ nhất được tạo ra giữa phần 
tử mạng quản lý năng lực mạng và phần tử mạng, và phần tử mạng quản lý năng lực 
mạng tạo ra giao diện thứ hai cho ứng dụng bên ngoài; phần tử mạng quản lý năng lực 
mạng được tạo cấu hình để thu nhận năng lực của phần tử mạng qua giao diện thứ nhất, 
và cung cấp năng lực của phần tử mạng cho ứng dụng bên ngoài qua giao diện thứ hai; 
và phần tử mạng được tạo cấu hình để cung cấp năng lực của phần tử mạng cho phần tử 
mạng quản lý năng lực mạng qua giao diện thứ nhất. Phương pháp được đề xuất theo 
sáng chế giúp nhà khai thác mạng từng bước nâng cấp thiết bị trong mạng để hỗ trợ việc 
mở năng lực mạng, trong đó năng lực mạng có thể trực tiếp đạt được mà không ảnh 
hưởng tới các thực thể trong mạng, người lập trình các ứng dụng di động có thể hiểu rõ 
năng lực mạng của mạng và phát triển các ứng dụng di động mà có thể giảm bớt các vấn 
đề có thể xảy ra trong mạng khi truy cập vào mạng. 
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(11) 44620 
(21) 1-2015-02766 (51) 7 A01H  1/00,  5/00, C12N  15/82 

(22) 28.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IB2014/058598      28.01.2014 (87) WO2014/115123 31.07.2014 
(30) 61/757,253       28.01.2013  US 

13152853.1       28.01.2013  EP 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) FRANKARD, Valerie (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây có các tính trạng liên quan đến năng suất được cải thiện 

và phương pháp tạo ra cây này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới đến lĩnh vực sinh học phân tử và phương pháp cải thiện các tính 

trạng liên quan đến năng suất ở cây quan trọng về mặt kinh tế khác nhau. Cụ thể hơn, 
sáng chế đề xuất phương pháp tăng cường một hoặc nhiều tính trạng liên quan đến năng 
suất ở cây bằng cách điều biến sự biểu hiện ở cây trồng của axit nucleic mã hóa 
polypeptit DTF (Yếu tố phiên mã DREB). Sáng chế còn đề cập đến cây có sự biểu hiện 
được điều biến của axit nueleic mã hóa polypeptit DTF đã nêu, cây này có một hoặc 
nhiều tính trạng liên quan đến năng suất được cải thiện so với cây đối chứng. Sáng chế 
cũng đề xuất axit nucleic mã hóa DTF cho đến nay vẫn chưa biết và cấu trúc chứa axit 
nucleic này, hữu dụng trong việc thực hiện phương pháp theo sáng chế. 
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(11) 44621 
(21) 1-2015-02767 (51) 7 A23L  2/00 

(22) 28.12.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2012/084062         28.12.2012 (87) WO2014/103011 03.07.2014 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 
(72) TERANISHI, Takeshi (JP), MOTOHASHI, Itsuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống có hương vị bia không chứa cồn có vị Shimari, phương 

pháp sản xuất và nước ủ men để tạo ra đồ uống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống có hương vị bia không chứa cồn có vị Shimari, có tỷ lệ 

trọng lượng của polyphenol với tổng lượng các thành phần dịch chiết nằm trong khoảng 
cụ thể. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống này và nước ủ 
men để tạo ra đồ uống này. 
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(11) 44622 
(21) 1-2015-02774 (51) 7 G10L  21/038 

(22) 28.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/051599   28.01.2014 (87) WO2014/118159 07.08.2014 
(30) 61/758,090        29.01.2013  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) DISCH, Sascha  (DE), GEIGER, Ralf (DE), HELMRICH, Christian (DE), MULTRUS, 
Markus (DE), SCHMIDT, Konstantin (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu nâng cao tần số, hệ 

thống và phương pháp xử lý các tín hiệu âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu nâng cao tần số, hệ thống và 

phương pháp xử lý các tín hiệu âm thanh. Thiết bị tạo ra tín hiệu nâng cao tần số (140) 
bao gồm: bộ tính toán (500) để tính trị số biểu thị sự phân bố năng lượng theo tần số ở 
tín hiệu (110, 120); và bộ tạo tín hiệu (200) để tạo ra, từ tín hiệu lõi, tín hiệu nâng cao 
(130) có phạm vi tần số nâng cao không có ở tín hiệu lõi (502), trong đó bộ tạo tín hiệu 
(200) được tạo cấu hình để tạo hình dạng tín hiệu nâng cao hoặc tín hiệu lõi sao cho 
đường bao phổ của tín hiệu nâng cao hoặc của tín hiệu lõi phụ thuộc vào trị số biểu thị 
sự phân bố năng lượng theo tần số ở tín hiệu lõi. 
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(11) 44623 
(21) 1-2015-02775 (51) 7 G10L  21/038 

(22) 28.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/051601   28.01.2014 (87) WO2014/118160  07.08.2014 
(30) 61/758,090        29.01.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) DISCH, Sascha (DE), GEIGER, Ralf (DE), HELMRICH, Christian (DE), MULTRUS, 
Markus (DE), SCHMIDT, Konstantin (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu nâng cao tần số, hệ 

thống và phương pháp xử lý các tín hiệu âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu nâng cao tần số, hệ thống và 

phương pháp xử lý các tín hiệu âm thanh. Thiết bị tạo ra tín hiệu nâng cao tần số (130) 
bao gồm: bộ tạo tín hiệu (200) để tạo ra tín hiệu nâng cao từ tín hiệu lõi (120, 110), tín 
hiệu nâng cao có khoảng tần số nâng cao không có ở tín hiệu lõi, trong đó phần thời 
gian thực hiện (320, 340) của tín hiệu nâng cao hoặc tín hiệu lõi gồm các tín hiệu dải 
tần con cho các dải tần con; bộ điều khiển (800) để tính cùng một thông tin làm đồng 
đều (802) cho các tín hiệu dải tần con của khoảng tần số nâng cao hoặc tín hiệu lõi, và 
trong đó bộ tạo tín hiệu (200) được tạo cấu hình để làm đồng đều các tín hiệu dải tần 
con của khoảng tần số nâng cao hoặc tín hiệu lõi bằng cách sử dụng cùng một thông tin 
làm đồng đều (802). 
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(11) 44624 
(21) 1-2015-02776 (51) 7 G01L  21/038 

(22) 28.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/051603   28.01.2014 (87) WO2014/118161 07.08.2014 
(30) 61/758,090        29.01.2013  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) DISCH, Sascha  (DE), GEIGER, Ralf  (DE), HELMRICH, Christian  (DE), 
MULTRUS, Markus (DE), SCHMIDT, Konstantin (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu nâng cao tần số, hệ 

thống và phương pháp xử lý các tín hiệu âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu nâng cao tần số, hệ thống và 

phương pháp xử lý các tín hiệu âm thanh. Thiết bị tạo ra tín hiệu nâng cao tần số (130) 
bao gồm: bộ tạo tín hiệu (200) để tạo ra tín hiệu nâng cao từ tín hiệu lõi (120), tín hiệu 
nâng cao có khoảng tần số nâng cao không có ở tín hiệu lõi, trong đó phần thời gian 
thực hiện của tín hiệu nâng cao gồm các tín hiệu dải tần con cho các dải tần con; bộ lọc 
tổng hợp (300) để tạo ra tín hiệu được nâng cao tần số (140) bằng cách sử dụng tín hiệu 
nâng cao (130), trong đó bộ tạo tín hiệu (200) được tạo cấu hình để thực hiện giới hạn 
năng lượng để đảm bảo rằng tín hiệu được nâng cao tần số (140) thu được bởi bộ lọc 
tổng hợp (300) là tín hiệu mà năng lượng của dải tần cao hơn, cao nhất, bằng năng 
lượng của dải tần thấp hơn hoặc lớn hơn năng lượng của dải tần cao hơn, cao nhất, một 
ngưỡng định trước. 
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(11) 44625 
(21) 1-2015-02780 (51) 7 C07K  14/575, A61P  3/10 

(22) 03.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2014/000025   03.01.2014 (87) WO2014/107035 10.07.2014 
(30) 10-2013-0000766        03.01.2013  KR 

10-2014-0000031        02.01.2014  KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-958, Republic of Korea 
(72) JUNG, Sung Youb (KR), HWANG, Sang Youn (KR), CHOI, In Young (KR), PARK, 

Sung Hee (KR), KWON, Se Chang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất peptit kích thích insulin có điện tích ở đầu tận cùng 

N biến đổi và dược phẩm chứa dẫn xuất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất peptit kích thích insulin có điện tích ở đầu tận cùng N 

biến đổi và dược phẩm chứa dẫn xuất này. Đặc biệt, dẫn xuất peptit kích thích insulin 
này khác biệt ở chỗ điện tích dương ở đầu tận cùng N của peptit kích thích insulin được 
biến đổi thành điện tích trung hòa hoặc âm toàn phần ở độ pH trung tính. Dẫn xuất 
peptit kích thích insuslin theo sáng chế phân ly nhanh chóng khỏi thụ thể GLP-1 do sự 
biến đổi điện tích đầu tận cùng N nêu trên, và có khả năng kích thích insulin và hoạt 
tính làm giảm glucoza trong máu cao hơn so với peptit kích thích insulin nguyên thể, 
đồng thời duy trì độ ổn định của nó trong máu. Do đó, dẫn xuất peptit kích thích insulin 
theo sáng chế rất hữu ích để điều trị bệnh đái tháo đường typ 2. 
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(11) 44626 
(21) 1-2015-02784 (51) 7 G03F  7/004,  7/027, H05K  3/28 

(22) 09.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/081148   09.08.2013 (87) WO2014/117496 A1 07.08.2014 
(30) 201310038669.5        31.01.2013   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2015 
(71) TAIYO INK (SUZHOU) CO., LTD.  (CN) 

No.26 Taishan Road, Suzhou New District, Suzhou City, Jiangsu 215129, China 
(72) KATO, Kenji (JP), GU, Huamin (CN), WU, Changhong (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa nhạy sáng loại hiện ảnh có tính kiềm, màng 

khô hóa rắn được, sản phẩm được hóa rắn và bảng mạch in 
được tạo ra nhờ sử dụng sản phẩm được hóa rắn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa nhạy sáng loại hiện ảnh có tính kiềm, màng khô 
hóa rắn được, sản phẩm được hóa rắn và bảng mạch in được tạo ra bằng cách sử dụng 
sản phẩm được hóa rắn này. Chế phẩm nhựa nhạy sáng theo sáng chế, khác biệt ở chỗ, 
chứa nhựa chứa nhóm cacboxyl (A), chất khơi mào phản ứng quang polyme hóa (B), 
dung môi pha loãng (C), hợp chất (D) mà trong phân tử của nó có nhiều hơn hai nhóm 
etylen không no và magie silicat (E). Nhựa chứa nhóm cacboxyl (A) chứa nhựa chứa 
nhóm cacboxyl (A-1) được tạo ra bằng phản ứng của sản phẩm este hóa nhóm epoxy với 
anhydrit của axit no hoặc không no đa chức (c), trong đó sản phẩm este hóa nhóm 
epoxy được tạo ra bằng phản ứng este hóa của ít nhất một loại trong hai hợp chất epoxy 
bisphenol (a) và axit carboxylic không no (b). Tỷ lệ phần trăm khối lượng của magie 
silicat (E) là trên 10% và dưới 60%. Chế phẩm nhựa nhạy sáng có khả năng chống tràn 
lỗ, tạo bọt và nứt và được dính chặt vào đồng (2) trong lỗ xuyên (TH). 
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(21) 1-2015-02785 (51) 7 C07D  417/04,  277/46, A01N  43/78, 

A01P  21/00 
(22) 31.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/051872    31.01.2014 (87) WO2014/122066 14.08.2014 
(30) 13154005.6         05.02.2013     EP 
(71) 1. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
2. SYNGENTA LIMITED  (GB) 
Europeran Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Surrey, Guildford 
Surrey GU2 7YH (GB) 

(72) LACHIA, Mathilde Denise (FR), JUNG, Pierre Joseph Marcel (FR), LEIPNER, Joerg 
(DE), BROCKLEHURST, David (GB), DE MESMAEKER, Alain (BE), 
WENDEBORN, Sebastian Volker (DE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất amino azol được thế dùng làm chất điều hòa sinh 

trưởng thực vật, chế phẩm điều hòa sinh trưởng thực vật, chế 
phẩm thúc đẩy hạt nảy mầm và phương pháp phòng trừ cỏ dại 

  (57)     

 
 
Sáng chế đề cập đến dẫn xuất bắt chước brassinosteroit không phải-steroit mới là hợp 
chất amino azol được thế có công thức (I) như được xác định trong bản mô tả này, quy 
trình và các chất trung gian để điều chế hợp chất này, chế phẩm điều hòa sinh trưởng 
thực vật chứa hợp chất này và phương pháp phòng trừ cỏ dại, phương pháp kiểm soát sự 
sinh trưởng của cây trồng và/hoặc thúc đẩy hạt nảy mầm bằng cách sử dụng hợp chất 
này. 
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(11) 44628 
(21) 1-2015-02794 (51) 7 C12Q  1/00 

(22) 30.07.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2015 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ Việt á  (VN) 

372A/8 phố Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Quốc Việt (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kit PCR đa mồi chứa chứng nội dùng để chẩn đoán nhanh vi 

khuẩn lao và chứng nội dùng trong kit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kit PCR đa mồi chứa chứng nội dùng để phát hiện nhanh vi khuẩn 

lao khác biệt ở chỗ kit này chứa: bốn cặp mồi dùng để khuếch đại tương ứng với các 
vùng gen đích: 23S, IS6110, IS1081 và katG của vi khuẩn lao; và một gen đích chứng 
nội để hạn chế triệt để việc âm tính giả do đặc tính khuyết vùng gen IS6110. Ngoài ra 
sáng chế còn đề xuất chứng nội để kiểm tra kết quả chất lượng ADN tách chiết và hỗn 
hợp PCR của kit PCR đa mồi này. 

 
 

   
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
220 

(11) 44629 
(21) 1-2015-02806 (51) 7 A01N  43/54, A61K  31/513, A01P  

3/00 
(22) 23.12.2013 (43) 25.11.2015 
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(30) 61/747,683         31.12.2012    US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) LORSBACH, Beth (US), ROSS, Ronald (US), OWEN, W., John (GB), WEBSTER, 

Jeffery, D. (US), STELZER, Lindsay (US), YAO, Chenglin (US), LEPLAE, Paul (US), 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất 3-alkyl-5-flo-4-được thế-imino-3,4-đihyđropyrimiđin-

2(1H)-on, chế phẩm phòng trừ nấm và phương pháp xử lý thực 
vật 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dẫn xuất 3-alkyl-5-flo-4-được thế-imino-3,4-đihyđropyrimiđin-
2(1H)-on và chế phẩm diệt nấm chứa các chất này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp xử lý thực vật bằng cách phòng trừ nấm gây bệnh thực vật như Septoria 
trritici bao gồm bước đưa lên thực vật, hạt giống hoặc đất trồng một lượng diệt nấm hữu 

hiệu của hợp chất diệt nấm được đề cập trên đây. 
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RODRIGUEZ ROSAS, Maria, E. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt nấm, hạt chất rắn tổ hợp và phương pháp xử lý 

thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt nấm có tác dụng điều biến tốc độ chuyển hoá thuốc 

diệt nấm etylen bis®ithiocarbamat, như mancozeb, thành etylen bis-isothioxyanat sulfua 
(ethylene bis-isothiocyanate sulfide - EBIS). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hạt chất 
rắn tổ hợp và phương pháp xử lý thực vât. 
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(72) Ning LIAO  (CN), Zhibo CHEN (CN), Fan ZHANG  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị đánh giá chất lượng trực quan của 

trình tự viđeo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đánh giá chất lượng trực quan của trình tự 

viđeo. Độ méo không gian (nghĩa là, khi khung được xem một cách độc lập với các 
khung khác trong trình tự viđeo) có thể hoàn toàn khác với độ méo thời gian (nghĩa là, 
khi các khung được hiển thị một cách liên tục). Để đánh giá độ méo thời gian, sáng chế 
đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng trực quan của trình tự viđeo sử dụng phương 
pháp cửa sổ trượt. Cụ thể, nhiều cửa sổ trượt xung quanh khung hiện thời được xét đến. 
Trong mỗi cửa sổ trượt, mật độ méo lớn được tính toán và cửa sổ trượt có mật độ méo 
lớn cao nhất được lựa chọn. Khoảng cách giữa khung hiện thời và khung gần nhất có độ 
méo lớn trong cửa sổ được chọn được tính toán. Sau đó, độ méo thời gian được đánh giá 
là hàm của tỷ số độ méo lớn cao nhất, độ méo không gian đối với khung hiện thời, và 
khoảng cách. Theo một phương án khác, trị số trung bình của các trị số độ méo không 
gian được tính toán đối với mỗi cửa sổ trượt và trị số cực đại của các trị số độ méo 
không gian trung bình được sử dụng để đánh giá độ méo thời gian. 
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(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển phương pháp giấu đối với 

khung auđio bị mất của tín hiệu auđio nhận được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để điều khiển phương pháp giấu đối với 

khung auđio bị mất của tín hiệu auđio nhận được được bộc lộ theo phương án để làm ví 
dụ của sáng chế. Phương pháp đối với bộ giải mã để giấu khung auđio bị mất bao gồm 
bước phát hiện về đặc tính của tín hiệu auđio được nhận và được tái kết cấu từ trước, 
hoặc về đặc tính thống kê của các việc mất khung được quan sát, điều kiện, nhờ đó thay 
thế khung bị mất khiến cho chất lượng bị làm giảm một cách tương đối. Trong trường 
hợp, điều kiện như vậy được phát hiện, phương pháp giấu được sửa đổi bằng cách điều 
chỉnh một cách chọn lựa pha hoặc độ lớn phổ của phổ khung thay thế. 
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(54) Kháng thể liên kết đặc hiệu với thụ thể beta của yếu tố sinh 

trưởng có nguồn gốc tiểu cầu và dược phẩm chứa kháng thể 
này dùng để điều trị bệnh về mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể liên kết đặc hiệu với thụ thể beta của yếu tố sinh trưởng 
có nguồn gốc tiểu cầu dạng monome của người. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa kháng thể này dùng để điều trị bệnh về mắt. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép mạ hợp kim Al-Zn nhúng nóng và phương pháp sản 

xuất tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ hợp kim Al-Zn nhúng nóng và phương pháp sản xuất 

tấm thép này. Tấm thép mạ hợp kim Al-Zn nhúng nóng theo sáng chế có tính chống ăn 
mòn tốt trên các phần phẳng cũng như khả năng gia công tốt và do đó thu được tấm thép 
mạ hợp kim Al-Zn nhúng nóng có tính chống ăn mòn ưu việt ở các phần được gia công. 

Tấm thép mạ nhúng nóng này được giữ ở nhiệt độ nằm trong khoảng tù 250°C đến 

375°C trong từ 5 đến 60 giây trên dây chuyền mạ kẽm liên tục. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép mạ hợp kim Al-Zn nhúng nóng và phương pháp sản 

xuất tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ hợp kim Al-Zn nhúng nóng có tính chống ăn mòn tốt 

trên các phần phẳng cũng như khả năng gia công tốt và do đó có tính chống ăn mòn ưu 
việt ở các phần được gia công. Theo sáng chế, lớp trên của lớp mạ nhúng nóng có thành 
phần chứa Al với lượng nằm trong khoảng từ 20% đến 95% khối lượng, Si với lượng 
bằng 10% lượng Al hoặc nhỏ hơn, ít nhất một trong số các nguyên tố Ca và Mg, với 
tổng lượng Ca và Mg nằm trong khoảng từ 0,01% đến 10% khối lượng, và lượng còn lại 
bao gồm Zn và tạp chất không tránh được, và độ cứng Vickers trung bình của lớp mạ 
nhúng nóng nằm trong khoảng từ 50HV đến 100HV. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất tấm thép mạ hợp kim này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất etylen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất etylen và phương pháp sản xuất etylen, trong đó bộ 
phận đồng phân hóa naphta (12) đồng phân hóa phân đoạn naphta để làm giảm nồng độ 
của hợp chất hyđrocacbon no mạch thẳng và làm tăng nồng độ của hợp chất 
hyđrocacbon no mạch nhánh. Bộ phận phản ứng đồng phân hóa butan (14) đồng phân 
hóa butan để làm giảm nồng độ của butan mạch thẳng và làm tăng nồng độ của 
isobutan. Bộ phận crackinh hơi nước (13) crackinh nhiệt butan đã đồng phân hóa bằng 
hơi nước. Nồng độ của hợp chất hyđrocacbon no mạch nhánh so với nồng độ của hợp 
chất hyđrocacbon no mạch thẳng vào phận crackinh hơi nước (13) được làm thay đổi, 
nhờ vậy làm tăng hoặc làm giảm lượng sản xuất vật liêu hóa chất cơ bản (sản phẩm phụ) 
và lượng sản xuất etylen. Các mức cung và cầu của etylen có thể được cân bằng trong 
khi cân bằng các mức cung và cầu của các vật liệu hóa chất cơ bản. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị lọc bụi, hệ thống lọc bụi và phương pháp lọc bụi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lọc bụi, phương pháp lọc bụi, và thiết bị lọc bụi có khả 
năng tăng hiệu suất lọc bụi trong khi giảm thể tích toàn bô thiết bị. Thiết bị lọc bụi (1) 
được tạo ra có kết cấu bao gồm: vỏ (4) có bộ phận dẫn khí vào là nơi khí được đưa vào; 
điện cực phóng điện (2) được cấp điện áp, điện cực phóng điện (2) được đặt bên trong 
vỏ (4) và có kim phóng điện hình kim (18) và khung đỡ (5) để đỡ kim phóng điện (18); 
và điện cực góp hút bụi (3) có tấm phẳng (6) được đặt bên trong vỏ (4) đối diện với điện 
cực phóng điện (2), khung đỡ (5) được đặt nghiêng so với luồng khí tại bộ phận dẫn khí 
vào. Hai khung đỡ (5) được nối với nhau tại phía luồng khí thoát ra, và được bố trí sao 
cho, khoảng cách giữa hai khung đỡ (5) ở phía đầu vào của luồng khí rộng hơn phía 
luồng khí thoát ra. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ thiết bị truyền động từ tính điều tốc, thành phần tản nhiệt 

cho bộ thiết bị truyền động từ tính điều tốc và phương pháp 
làm giảm tiếng ồn được tạo ra bởi bộ thiết bị truyền động từ 
tính điều tốc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thành phần tản nhiệt cho thiết bị truyền động từ tính điều tốc vận 
hành nhờ chuyển động quay tương đối giữa cụm rôto dẫn điện và cụm rôto nam châm 
bao gồm phần đế và nhiều nhóm các cánh. Phần đế chứa mặt gắn được định cỡ và kích 
thước để được gắn vào cụm rôto dẫn điện, và mặt trao đổi nhiệt đối lưu đối diện. Nhiều 
nhóm các cánh kéo dài từ mặt trao đổi nhiệt đối lưu của phần đế. Các cánh liền kề trong 
mỗi nhóm các cánh được tách biệt với nhau bởi kênh kéo dài dọc theo hướng chiều dài 
của các cánh. Nhiều nhóm các cánh được tách biệt bởi ít nhất một khe kéo dài, về cơ 
bản là theo hướng ngang so với hướng chiều dài. 
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(72) SAKAI, Katsunori (JP), KOUNO, Shougo (JP), KOMURO, Akira (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nắp tản nhiệt bằng nhựa và kết cấu lắp nắp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp tản nhiệt bằng nhựa có thể được tạo ra một cách dễ dàng do có 
kết cấu trong đó thân nắp và thân van được tạo ra một cách tách biệt và mặt chu vi bên 
trong của thân nắp và mặt chu vi bên ngoài của thân nắp này được hàn, đạt được độ tin 
cậy cao, ngăn ngừa hiện tượng bịt kín kém và rơi vào trong bình tản nhiệt ngay cả khi bị 
vì. 
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(VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Đỗ Công Thung (VN), Phan Văn Kiệm (VN) 

(54) Hợp chất triterpen saponin có hoạt tính gây độc tế bào và 
phương pháp chiết hợp chất này từ loài hải sâm - Cercodemas 
anceps 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất triterpen saponin có công thức chung (I) và phương pháp 
chiết hợp chất này từ loài hải sâm Cercodemas anceps. Hợp chất triterpen saponin này 
có hoạt tính gây độc tế bào ung thư tuyến tiền liệt, tế bào ung thư vú, tế bào ung thư 
biểu mô, tế bào ung thư gan và tế bào ung thư da. 
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(72) VIGNA, Elisa (IT), MlCHIELI, Paolo (IT), COMOGLIO, Paolo Maria (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Mảnh kháng thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân có 

khối u và/hoặc di căn và dược phẩm chứa mảnh kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mảnh kháng thể chứa polypeptit thứ nhất chứa một miền biến đổi 

của chuỗi nhẹ và hai miền ổn định và polypeptit thứ hai chứa một miền biến đổi của 
chuỗi nặng và hai miền ổn định, trong đó hai miền ổn định của chuỗi này là các miền ổn 
định của chuỗi nhẹ và hai miền ổn định này là các miền ổn định của chuỗi nặng CHI. 
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3. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) HIGASHIGUCHI, Keiichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh bao gồm phương tiện cất giữ (9) được kết cấu để có thể cho 
vào và lấy ra khỏi hốc (4, 6) của cửa (2) của buồng giữ lạnh. Phương tiện cất giữ (9) 
gồm hộp chứa (9a) và nắp (9b), được kết cấu để mở và đóng cửa vào/ra (10) của hộp 
chứa khi quay. Nắp (9b) được lắp ở mép trên của thành bao (4a, 6a) của hốc khi phương 
tiện cất giữ (9) được cất trong hốc (4, 6). 
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(72) YIN, Zhanping (CA), YAMADA, Shohei (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị người dùng, trạm gốc cải tiến (eNB), phương pháp thu 

kênh chia sẻ đường xuống vật lý và phương pháp truyền động 
kênh chia sẻ đường xuống vật lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị người dùng (UE) để thu kênh chia sẻ đường xuống vật lý. 
UE bao gồm bộ xử lý và các chỉ lệnh được lưu trữ trong bộ nhớ mà được nối điện tử với 
bộ xử lý. UE giám sát đối với một hoặc nhiều kênh điều khiển đường xuống vật lý 
(PDCCH) và PDCCH nâng cao (EPDCCH) trong một khung con lập lịch. UE xác định 
rằng PDSCH có được lập lịch cho một khung con được lập lịch hay không. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi nguyên tố đất hiếm nặng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thu hồi nguyên tố đất hiếm nặng từ phôi gia công chứa ít 
nhất là nguyên tố đất hiếm nặng và nguyên tố nhóm sắt có thể được áp dụng trong thực 
tế do hệ thống tái chế đơn giản và có chi phí thấp, khác biệt ở chỗ, phương pháp này bao 
gồm ít nhất bước sau đây: xử lý oxy hóa hoặc trộn phôi gia công với hợp kim làm nam 
châm trên cơ sở R-Fe-B đã xử lý oxy hóa, và tiếp đó xử lý nhiệt với sự có mặt của 
cacbon ở nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 100oC, nhờ đó tách nguyên tố đất hiếm nặng ở 
dạng oxit ra khỏi nguyên tố nhóm sắt.  
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2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6518585 (JP) 
(72) HIROTA, Satoshi (JP), NOMURA, Homare (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị bắn ion và phương pháp sử dụng thiết bị này để làm 

sạch bề mặt nền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bắn ion (1) để ổn định và làm sạch bề mặt của nền. Thiết bị 

được tạo ra với các bộ phận như sau: buồng chân khống (2); ít nhất một điện cực (3) 
được bố trí trên mặt thành phía trong của buồng chân không (2) và phát ra các electron; 
các anôt (4) nhận các electron từ điện cực (3) và được sắp xếp để đối diện điện cực với 
nền được kẹp xen kẽ giữa chúng; và các nguồn điện phóng điện (5) lần lượt tương ứng 
với các anôt (4). Mỗi nguồn điện phóng điện (5) được cách điện với buồng chân không 
(2) và cung cấp dòng điện cho anôt (4) tương ứng với nguồn điện phóng điện (5) liên 
quan và các điện áp có thể được thiết lập một cách độc lập giữa các nguồn khác nhau, 
nhờ đó tạo ra sự phóng điện phát sáng giữa anôt (4) và điện cực (3) này. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp sử dụng thiết bị này để làm sạch bề mặt nền. 
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Christiane  (DE), KLEIN, Christian  (DE), MOESSNER, Ekkehard (DE), UMANA, 
Pablo  (CR), WEINZIERL, Tina (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép hoạt hóa tế bào T 

và polypeptit phân lập được mã hóa phân tử này 
  (57)     Sáng chế nói chung đề cập đến các phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép mới để 

hoạt hoá tế bào T và định hướng lại đến các tế bào đích đặc hiệu. Ngoài ra, sáng chế đề 
cập đến các polynucleotit mã hoá các phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép này, 
và các vật truyền và các tế bào vật chủ chứa các polynucleotit này. Sáng chế còn đề cập 
đến các phương pháp sản xuất các phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép của sáng 
chế, và các phương pháp sử dụng các phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép này để 
điều trị bệnh.  
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(72) KO, Daea Ju (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Máy làm đá tuyết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy làm đá tuyết gồm có cụm trục nối 40 trong đó các ống mao 
dẫn phun môi chất lạnh (20) và ống đầu ra khí làm lạnh (30) được bố trí trong đường 
thoát chính (41). Các ống mao dẫn phun môi chất lạnh (20) gồm có các đầu (22) được 
bố trí sát với vị trí phun bên trong lồng làm đá, được tập hợp vào trong đường thoát (41) 
của trục nối (40) và kéo dài ra ngoài lồng làm đá nối trực tiếp với ống cấp môi chất lạnh 

(52) của máy nén môi chất lạnh. ống đầu ra khí làm lạnh (30) được nối với ống nhiều 
đầu vào (33) trong lồng làm đá, và từ đầu nối (31) bên ngoài lồng làm đá với ống đầu 
vào khí (54) của dàn ngưng tụ. Theo sáng chế, đá tuyết được tạo ra thông qua dao cắt, 
nước làm đá được khử trùng bằng tia cực tím, hơn nữa lồng làm đá được khử trùng bằng 
nước và hơi nóng. 
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51-3, Seogok 1-gil (Seogok-dong) Sangju-si Gyeongsangbuk-do 742-300, Republic of 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà canh 

tác, nhà kính và chuồng nuôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển nhiệt độ đo và độ ẩm bên trong nhà canh tác, 

nhà kính và chuồng nuôi, hệ thống này được đạt hiệu quả cao. Hệ thống gồm có quạt 
điều tốc được lắp trong nhà máy canh tác, trong nhà máy này nhiệt độ tối ưu (A) và độ 
ẩm tối ưu (B), đo nhiệt độ (A’) và độ ẩm (B’) bên trong nhà, tính toán nhiệt độ (A’) theo 
độ ẩm và cung cấp nhiệt độ (A”) phù hợp với độ ẩm (B’) được đo thông qua việc điều 
khiển hoạt động của quạt điều tốc. 
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(72) Grahame HUGHES  (GB), Katherine ROSELAAR (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị trang trí thân lon 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị trang trí thân lon. Thiết bị này bao gồm cơ cấu vận chuyển 
thân lon (1) để vận chuyển các thân lon (2) đến vùng in (3), bánh dùng để phủ (4) bao 
gồm các đoạn phủ (6) và, được gắn chặt vào mỗi đoạn phủ, lớp phủ (7) có bề mặt in, 
bánh dùng để phủ được tạo kết cấu để đưa các bề mặt in của lớp phủ vào tiếp xúc với 
các thân lon bên trong vùng in này, và mỗi trạm bôi mực (5) có tấm in (31) được tạo kết 
cấu để tiếp xúc với các bề mặt in của các lớp phủ đi ngang qua để truyền hình ảnh bằng 
mực cho các bề mặt in, sao cho hình ảnh ghép bằng mực được tạo ra trên mỗi bề mặt in 
của lớp phủ và được in lên trên thân lon khi bề mặt in của lớp phủ tiếp xúc với thân lon 
bên trong vùng in này. Thiết bị này được tạo kết cấu sao cho ít nhất một trong số các lớp 
phủ có sự thay đổi chiều cao của bề mặt ngang qua bề mặt in của nó thể hiện hình ảnh 
phụ được truyền đến các thân lon mà lớp phủ tiếp xúc. Cơ cấu dẫn động (32) được lắp 
để khiến cho các tấm in quay và bộ điều khiển cơ cấu dẫn động để thay đổi tốc độ quay 
của các tấm in nhằm đồng bộ các vị trí của các tấm in với các lớp phủ lên trên các hình 
ảnh bằng mực cần được truyền.  
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(11) 44650 
(21) 1-2015-02879 (51) 7 H04W  24/00 

(22) 15.01.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/070492     15.01.2013 (87) WO2014/110719 24.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CHAI, Xiaoqian  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tính cước và thực thể thực hiện chức năng dò lưu 

lượng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tính cước, phương pháp này bao gồm các bước: thu thập, 

bởi thực thể thực hiện chức năng dò lưu lượng (TDF-Traffic Detection Function), bộ 
nhận dạng tương quan của luồng dữ liệu của ứng dụng được mang bởi thực thể TDF; và 
gửi, bởi thực thể TDF, thông tin tính cước thứ nhất đến hệ thống tính cước, trong đó 
thông tin tính cước thứ nhất này mang bộ nhận dạng tương quan của luồng dữ liệu của 
ứng dụng được mang bởi thực thể TDF, để hệ thống tính cước thực hiện, theo bộ nhận 
dạng tương quan của luồng dữ liệu của ứng dụng được mang bởi thực thể TDF và bộ 
nhận dạng tương quan của luồng dữ liệu được mang bởi thực thể thực hiện chính sách và 
chức năng thi hành tính cước (PCEF-Policy and Charging Enforcement Function), hoạt 
động xử lý tương quan đối với thông tin tính cước thứ nhất và thông tin tính cước thứ hai 
được gửi từ thực thể PCEF đến hệ thống tính cước, trong đó thông tin tính cước thứ hai 
này mang bộ nhận dạng tương quan của luồng dữ liệu được mang bởi thực thể PCEF. 
Nhờ đó mà hoạt động tính cước chính xác có thể được thực hiện đối với luồng dữ liệu và 
ứng dụng. 
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(11) 44651 
(21) 1-2015-02881 (51) 7 G10L  19/093 

(22) 07.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/050139   07.01.2014 (87) WO2014/108393 A1 17.07.2014 
(30) 61/750,052        08.01.2013   US 

61/875,528        09.09.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, NL-1101 CN Amsterdam, Netherlands 
(72) VILLEMOES, Lars (DK) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bộ mã hóa và giải mã âm thanh, phương pháp mã hóa và giải mã 

tín hiệu âm thanh, phương pháp và hệ thống ước tính mẫu thứ 
nhất của tín hiệu dải tần con thứ nhất trong dải tần con thứ 
nhất của tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống ước tính mẫu thứ nhất (615) của tín hiệu 
dải tần con thứ nhất trong dải tần con thứ nhất của tín hiệu âm thanh. Phương pháp này 
bao gồm các bước: xác định tham số mô hình (613) của mô hình tín hiệu; xác định hệ số 
dự đoán cần được sử dụng cho mẫu liền trước (614) của các tín hiệu dải tần con được 
giải mã thứ nhất thu được từ tín hiệu dải tần con thứ nhất, dựa trên mô hình tín hiệu, dựa 
trên tham số mô hình (613) và dựa trên giàn lọc phân tích (612), trong đó khe thời gian 
của mẫu liền trước (614) đứng trước khe thời gian của mẫu thứ nhất (615); và xác định 
trị số ước tính của mẫu thứ nhất (615) bằng cách áp dụng hệ số dự đoán vào mẫu liền 
trước (614). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ mã hóa và giải mã âm thanh và 
phương pháp mã hóa và giải mã tín hiệu âm thanh. 
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(11) 44652 
(21) 1-2015-02882 (51) 7 G10L  19/008,  19/02 

(22) 22.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/012457    22.01.2014 (87) WO2014/126683 A1 21.08.2014 
(30) 61/764,869         14.02.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2015 
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION  (US) 

100 Potrero Avenue, San Francisco, California 94103, United States of America 
(72) FELLERS, Matthew (US), MELKOTE, Vinay (IN), DAVIDSON, Grant A. (US), 

YEN, Kuan-Chieh (US), DAVIS, Mark F. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý âm thanh và thiết bị để thực hiện phương 

pháp này và phương tiện không chuyển tiếp bao gồm các lệnh 
để điều khiển thiết bị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý âm thanh bao gồm việc nhận dữ liệu âm thanh 
mà có thể bao gồm tập hợp thứ nhất của các hệ số tần số và tập hợp hệ số tần số thứ hai. 
Các tham số không gian cho ít nhất một phần tập hợp hệ số tần số thứ hai có thể được 
ước lượng, dựa trên ít nhất một phần tập hợp hệ số tần số thứ nhất. Các tham số không 
gian được ước tính có thể được áp dụng cho tập hợp hệ số tần số thứ hai để tạo ra tập 
hợp hệ số tần số thứ hai được cải biến. Tập hợp hệ số tần số thứ nhất có thể tương ứng 
với khoảng tần số thứ nhất (ví dụ, khoảng tần số của kênh đơn) và tập hợp hệ số tần số 
thứ hai có thể tương ứng với khoảng tần số thứ hai (ví dụ, khoảng tần số của kênh được 
ghép). Các hệ số tần số kênh ghép phức hợp được kết hợp có thể dựa trên các hệ số tần 
số của hai hoặc nhiều kênh. Các hệ số tương quan chéo, giữa các hệ số tần số của kênh 
thứ nhất và các hệ số tần số được kết hợp, có thể được tính toán. Sáng chế còn đề cập 
đến thiết bị để thực hiện phương pháp nêu trên và phương tiện không chuyển tiếp bao 
gồm các lệnh để điều khiển thiết bị này. 
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(11) 44653 
(21) 1-2015-02892 (51) 7 G02B  5/30,  5/02, G02F  1/1335 

(22) 04.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/014539    04.02.2014 (87) WO2014/123836 14.08.2014 
(30) 61/762,645         08.02.2013     US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 

(72) BENOIT, Gilles, J. (US), WHEATLEY, John, A. (US), THIELEN, James, A. (US), 
THOMPSON, David, Scott (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu quang học bao gồm màng chấm lượng tử bao gồm các 
chấm lượng tử, phần tử tái tạo quang học thứ nhất, và phần tử có chỉ số khúc xạ thấp thứ 
nhất tách rời phần tử màng chấm lượng tử ra khỏi phần tử tái tạo quang học thứ nhất. 
Phần tử có chỉ số khúc xạ thấp thứ nhất có chỉ số khúc xạ bằng 1,3 hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 44654 
(21) 1-2015-02893 (51) 7 C12Q  1/00 

(22) 07.08.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ Việt á  (VN) 

372A/8 phố Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Quốc Việt (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kit real-time PCR đa mồi chứa chứng nội dùng để chẩn đoán 

nhanh vi khuẩn lao kháng đa thuốc và chứng nội dùng trong 
kit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kit real-time PCR chứa chứng nội dùng để chẩn đoán nhanh vi 
khuẩn lao kháng đa thuốc, khác biệt ở chỗ kit này chứa: (i) ba cặp mồi có trình tự nêu 
trong SEQ ID No.1 và SEQ ID No.2, SEQ ID No.3 và SEQ ID No.4, và SEQ ID No.5 và 
SEQ ID No.6 dùng để khuếch đại các vùng gen đích tương ứng là gen katG bị đột biến ở 
mã bộ ba 315, gen rpoB bị đột biến ở mã bộ ba 526, 531 và đoạn gen nằm ngoài vùng 
siêu biến 81bp của vi khuẩn lao đóng vai trò là gen chứng nội; (ii) mẫu dò để phát hiện 
chứng nội và (iii) chứng nội. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chứng nội và mẫu dò để 
phát hiện chứng nội. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
246 

(11) 44655 
(21) 1-2015-02896 (51) 7 G10L  19/028 

(22) 28.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/051631    28.01.2014 (87) WO2014/118176 07.08.2014 
(30) 61/758,209         29.01.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) DISCH, Sascha  (DE), GAYER, Marc (DE), HELMRICH, Christian (DE), 
MARKOVIC, Goran (RS), LUIS VALERO, Maria (ES) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa và bộ giải mã âm thanh biến đổi cảm giác, phương 

pháp mã hóa và giải mã âm thanh biến đổi cảm giác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa và bộ giải mã âm thanh biến đổi cảm giác, phương pháp 

mã hóa và giải mã âm thanh biển đổi cảm giác. Việc lấp đầy nhiễu âm trong các bộ mã 
hóa-giải mã âm thanh biến đổi cảm giác được cải thiện bằng cách thực hiện lấp đầy 
nhiễu âm với việc nghiêng chung theo quang phổ hơn là cách phẳng theo quang phổ. 
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(11) 44656 
(21) 1-2015-02903 (51) 7 H04N  19/51,  21/438,  19/30 

(22) 17.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/053021     17.02.2014 (87) WO2014/128081 28.08.2014 
(30) 13305203.5          22.02.2013     EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) BORDES, Philippe (FR), HIRON, Franck (FR), ANDRIVON, Pierre (FR), LOPEZ, 

Patrick (FR), SALMON, Philippe (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp giải mã và phương pháp mã hóa khối hình ảnh, bộ 

giải mã, và bộ mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã khối hình ảnh. Phương pháp giải mã này bao 

gồm các bước: giải mã (10) ít nhất một dòng S_diff thành dữ liệu được giải mã chứa 
thông tin để nhận diện hình ảnh tham chiếu được tái cấu trúc trong bộ đệm hình ảnh của 
bộ giải mã; tái cấu trúc (12) hình ảnh tham chiếu đặc hiệu từ ít nhất một hình ảnh tham 
chiếu được tái cấu trúc nhận diện được và từ dữ liệu được giải mã; tái cấu trúc (16) khối 
hình ảnh từ ít nhất một hình ảnh tham chiếu đặc hiệu, trong đó ít nhất hình ảnh tham 
chiếu đặc hiệu không được hiển thị. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp mã 
hóa khối hình ảnh, bộ giải mã, và bộ mã hóa. 
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(11) 44657 
(21) 1-2015-02913 (51) 7 C05F  17/00, C07F  11/00 

(22) 11.08.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2015 
(71) Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch  (VN) 

60 Trung Kính, Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Minh Nguyệt (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phân hữu cơ và phân hữu cơ thu được từ 

quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp-công 

nghiệp có nguồn gốc từ thực vật sử dụng các vi sinh vật có ích, bao gồm các bước sau: 
i) nghiền phế phẩm nông-công nghiệp để đạt kích cỡ nằm trong khoảng từ 4 đến 10mm; 
ii) phối trộn phế phẩm nông nghiệp-công nghiệp đã nghiền ở bước i) với nước và chế 
phẩm vi sinh vật so cho độ ẩm cuối cùng là nằm trong khoảng từ 60% đến 70%, trong 
đó chế phẩm vi sinh vật này là chế phẩm vi sinh vật bao gồm ba chủng vi sinh vật 
Bacillus megaterium, Bacillus subtilis và Streptomyces chromofuscus được nhân giống 
đồng thời trong cùng môi trường nuôi cấy với tỷ lệ cấp giống ban đầu là 1:1:1 có mật độ 
từng chủng trước khi mang phối trộn là lớn hơn 108CFU/gam và tỷ lệ trọng lượng của 
chế phẩm này so với phế phẩm nông nghiệp-công nghiệp là nằm trong khoảng từ 1 đến 
10%; và 
iii) ủ đống nguyên liệu đã phối trộn thu được ở bước ii) trong môi trường hiếu khí ở 

nhiệt độ nằm trong khoảng từ 30 đến 60°C trong thời gian 30 ngày. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phân hữu cơ thu được từ quy trình này. 
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(11) 44658 
(21) 1-2015-02914 (51) 7 C05F  17/00, C07F  11/00 

(22) 11.08.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2015 
(75) Nguyễn Thị Minh Nguyệt  (VN) 

60 Trung Kính, Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình sản xuất phân hữu cơ và phân hữu cơ thu được từ 

quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp-công 

nghiệp có nguồn gốc từ thực vật sử dụng các vi sinh vật có ích bao gồm các bước:  
i) nghiền phế phẩm nông-công nghiệp để đạt kích cỡ nằm trong khoảng từ 4 đến 10mm; 
ii) chuẩn bị chế phẩm vi sinh vật bằng môi trường nuôi cấy;  
iii) phối trộn phế phẩm nông nghiệp-công nghiệp đã nghiền ở bước i) với nước và chế 
phẩm vi sinh vật thu được ở bước ii);  
iv) ủ đống nguyên liệu đã phối trộn thu được ở bước iii) trong môi trường hiếu khí ở 
nhiệt độ nằm trong khoảng từ 30 đến 60oC trong thời gian nằm trong khoảng từ 25 đến 
45 ngày để thu được phân hữu cơ thô; 
v) sấy khô phân hữu cơ thô thu được ở bước iv) ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100 đến 
120oC trong thời gian nằm trong khoảng từ 5 đến 15 phút để thu được phân hữu cơ khô; 
và  
vi) ép viên và đóng gói.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phân bón hữu cơ thu được từ quy trình này.  
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(11) 44659 
(21) 1-2015-02915 (51) 7 C11D  1/14, A61K  8/46, A61Q  

19/10,  5/02, C07C  309/08,  309/20, 
C11D  1/29 

(22) 31.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/052258        31.01.2014 (87) WO2014/125940 21.08.2014 
(30) 2013-025319        13.02.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2015 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) YOSHIKAWA, Yohei (JP), MITSUDA, Yoshinori  (JP), HORI, Hiroshi  (JP), DOI, 

Yasuhiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm olefin sulfonat nội và chế phẩm làm sạch chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm olefin sulfonat nội có thể gia tăng khả năng tạo bọt, bọt 
nhẹ, sự tan bọt một cách thích hợp và chế phẩm làm sạch chứa nó. Chế phẩm olefin 
sulfonat nội chứa (A) olefin sulfonat nội có 12 nguyên tử cacbon và (B) olefin sulfonat 
nội có 14 nguyên tử cacbon, trong đó tỷ lệ khối lượng của thành phần (A) với thành 
phần (B), (A/B), là nằm trong khoảng từ 10/90 đến 90/10 và tỷ lệ khối lượng của thành 
phần (A) và thành phần (B) trong olefin sulfonat nội là nằm trong khoảng từ 60% đến 
100% khối lượng. 
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(11) 44660 
(21) 1-2015-02917 (51) 7 A46D  1/00,  1/04 

(22) 14.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2014/000395    14.01.2014 (87) WO2014/112769 24.07.2014 
(30) 10-2013-0004369         15.01.2013     KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 110-783, Republic of Korea 
(72) PARK, Mi-Jeong  (KR), KIM, Sung-Jin (KR), AHN, Jae-Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cước bàn chải đánh răng có đặc điểm không thấm nước và bản 

chải đánh răng có sử dụng cước này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cước bàn chải đánh răng có đặc điểm không thấm nước và bàn chải 

đánh răng có sử dụng cước này. Cước bàn chải đánh răng chứa thành phần không thấm 
nước, và tốt hơn là chứa perflocarbon, có đặc điểm không thấm nước nhờ đó làm giảm 
rõ rệt độ thấm nước, và do đó có thể ngăn khả năng vi khuẩn truyền bệnh và do đó có 
thể ngăn sự lây nhiễm vi khuẩn trong miệng vì không chỉ làm giảm đáng kể lượng nước 
còn trong các cước bàn chải đánh răng mà còn có tốc độ bay hơi nước rất nhanh sau khi 
chải răng. Hơn nữa, sáng chế đề xuất bàn chải đánh răng không thấm nước chứa các 
cước bàn chải đánh răng không thấm nước. 
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(11) 44661 
(21) 1-2015-02919 (51) 7 E01B  3/44 

(22) 13.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IB2014/058216        13.01.2014 (87) WO2014/108868 17.07.2014 
(30) 13425007.5        14.01.2013    EP 
(71) GREENRAIL S.R.L.  (IT) 

Via Giorgio Castriota, 9, I-90139 Palermo, Italy 
(72) DE LISI Giovanni Maria (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tà vẹt đường sắt hỗn hợp và ray đường sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tà vẹt đường sắt hỗn hợp (1; 50; 100) bao gồm kết cấu bên trong 
làm bằng thép và bê tông (3; 52; 102), hai khối định hình (55, 56; 105, 106) làm bằng 
chất dẻo và cao su tái chế có hình dạng cụ thể, được định vị trong các đoạn ray dưới, và 
lớp phủ bên ngoài (2; 51; 101) gồm có hỗn hợp chất dẻo và cao su tái chế thu được từ 
EoLT (viết tắt của "end of life tires", tức là lốp hết hạn sử dụng). Tà vẹt (1; 50; 100) có 
hình dạng và kết cấu cụ thể khiến cho nó thích hợp để lắp các hệ thống kẹp chặt (64) 
của ray (R) có kiểu "W" (ví dụ, các hệ thống này đã biết với tên là các hệ thống kẹp chặt 
SKL14 "Vossloh'', "Schwihag'' hoặc hệ thống tương tự). Kết cấu bên trong (3; 52; 102) 
có thể được bố trí để chứa hệ thống kiểu điện áp (l03) nhằm sản xuất và nối mạng năng 
lượng điện và để chứa tấm ray dưới với hệ thống truyền tín hiệu an toàn kiểu vệ tinh 
(115). Kết cấu theo sáng chế có thể được dùng cả trong các đường sắt tốc độ cao 
và/hoặc lưu lượng cao và trong các đường sắt thông thường, đô thị và tàu điện có khổ 
đường ray hẹp.  
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(11) 44662 
(21) 1-2015-02926 (51) 7 A61K  31/519, A61P  35/00, C07D  

487/00 
(22) 15.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/011612    15.01.2014 (87) WO2014/113429 A3 24.07.2014 
(30) 61/753,259         16.01.2013    US 
(71) SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC  (US) 

10300 Campus Point Drive, Suite 100, San Diego, CA 92121, United States of America
(72) CALABRESE, Andrew, Antony (GB), JEFFY, Brandon (US), ROBINSON, Dale (US), 

ZHU, Dan (US), HUANG, Dehua (US), ELSNER, Jan (US), BOYLAN, John (US), 
TEHRANI, Lida (US), NAGY, Mark, A. (US), RAHEJA, Raj, Kumar (US), 
ERDMAN, Paul (US), NARLA, Rama, K. (US), HARRIS, Roy, L. (US), TRAN, Tam, 
Minh (US), RIGGS, Jennifer (US), NING, Yuhong (US), XU, Shuichan (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất pyrolopyrimidin được thế và dược phẩm chứa chúng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrolopyrimidin có công thức: 
 

 
 
trong đó R1, R2, R3 và L như được thể hiện trong bản mô tả, và dược phẩm chứa lượng 
hữu hiệu của hợp chất này. Hợp chất pyrolopyrimidin theo sáng chế được sử dụng trong 
phương pháp phòng ngừa hoặc điều rị bệnh ung thư vú, cụ thể hơn là bệnh ung thư vú bộ 
ba âm tính, phương pháp này bao gồm việc sử dụng một lượng hữu hiệu của hợp chất 
này tới đối tượng cần điều trị.  
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(11) 44663 
(21) 1-2015-02934 (51) 7 A61K  31/135,  31/192 

(22) 06.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/052342   06.02.2014 (87) WO2014/124862 21.08.2014 
(30) MI2013A000210        14.02.2013 IT 
(71) LABORATORIOS MENARINI SA  (ES) 

Alfonso XII, 587, E-08918 Badalona, Spain 
(72) SCHMITZ, Reinhard (DE), KOHL, Tobias (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa dexketoprofen và tramadol và phương pháp 

sản xuất dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm ở dạng liều rắn dùng qua đường miệng chứa: 

i) hỗn hợp hai thành phần có hoạt tính dược lý, muối dexketoprofen với bazơ hữu cơ 
hoặc vô cơ và muối tramadol với axit hữu cơ hoặc vô cơ, trong đó: 
- bazơ hữu cơ hoặc vô cơ được chọn từ nhóm gồm: trometamol, trimetylamin, 
dimetylamin, etylamin, trietylamin, dietylamin, L-lysin, L-arginin, dietanolamin, natri 
hydroxit, canxi hydroxit 
- axit hữu cơ hoặc vô cơ được chọn từ nhóm gồm: axit clohydric, axit bromhydric, axit 
phosphoric, axit sulfuric, axit metansulfonic, axit benzensulfonic, axit toluensulfonic, 
axit axetic, axit propionic, axit malic, axit maleic, axit suxinic, axit xitric, axit L-tartric, 
axit lactic, axit malonic, axit aspartic, axit glutamic; 
ii) xenluloza vi tinh thể làm chất độn; 
iii) chất liên kết được chọn từ nhóm gồm: tinh bột ngô, tinh bột ngô được gelatin hóa 
trước, hypromeloza hoặc hỗn hợp của chúng; 
iv) tá dược dược dụng. 
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(11) 44664 
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(22) 10.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/052993         10.02.2014 (87) WO2014/129337 A1 28.08.2014 
(30) 2013-031743         21.02.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAGAYAMA Mikiya (JP), FUKADA Kiyoshi  (JP), MATSUI Takashi  (JP), DOHI 

Yusuke  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất than cốc luyện kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất than cốc có cường độ chịu lực lớn hơn cường 
độ chịu lực của than cốc thông thường bằng cách tối ưu hóa mối quan hệ giữa độ chảy 
lỏng lớn nhất (MF)) và tổng hàm lượng chất trơ (TI) trong than đá hỗn hợp. Phương 
pháp sản xuất than cốc luyện kim theo sáng chế bằng cách cacbon hóa than đá hỗn hợp 
mà được tạo ra bằng cách trộn nhiều loại than đá, trong đó than đá hỗn hợp này có đặc 
tính sau: tổng hàm lượng chất trơ (TI) nằm trong khoảng từ 3,5% thể tích đến 25,0% thể 
tích và độ chảy lỏng lớn nhất (logMF) đo được bằng phương pháp dùng dẻo kế Gieseler 
là nằm trong khoảng từ 1,8 đến 2,3 log ddpm (dial divisions per minute - độ chia/phút). 
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Geniner Strasse 249, 23560 Lubeck, Germany 
(72) Geoffrey Bruce GOODRlCK (AU), Liam Alexander GOODRICK (AU) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp chế biến cá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chế biến cá (10) và phương pháp chế biến cá nhờ sử dụng 
thiết bị này. Thiết bị chế biến cá (10) bao gồm: máng (20); thiết bị cảm biến (40) đặt 
trong hoặc gần máng (20); lớp chắn (60) để hỗ trợ việc ngăn cá (2) đi qua máng (20); và 
hệ thống điều khiển (90), trong đó hệ thống điều khiển (90) điều khiển lớp chắn (60) 
phản hồi đầu ra của thiết bị cảm ứng (40). Phương pháp chế biến cá nhờ sử dụng thiết bị 
chế biến cá (10) bao gồm các bước: phát hiện cá (2) được định hướng sai trong máng 
(20); và điều khiển lớp chắn (60) để hỗ trợ việc ngăn cá (2) đi qua máng (20). 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
257 

(11) 44666 
(21) 1-2015-02976 (51) 7 B65D  23/08,  77/04,  77/20,  81/133 

(22) 28.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/082023      28.11.2013 (87) WO2014/129041 A1 28.08.2014 
(30) 2013-034863        25.02.2013   JP 
(71) IWATA LABEL CO., LTD.  (JP) 

5-15-18, Mitsui, Ichinomiya-shi, Aichi 491-0827 Japan 
(72) IWAMATSU, Hironori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đồ chứa dạng lọ có chức năng chống vỡ lọ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chứa dạng lọ bao gồm đồ chứa bên trong dạng ống (2) có nắp ở 
phần trên và làm bằng vật liệu dễ vỡ và đồ chứa bên ngoài (3) được lắp sao cho kéo dài 
từ thân (5) và đáy (6) của đồ chứa bên trong (2), đồ chứa bên trong (2) có vai (8) được 
tạo ra có dạng thót hoặc dạng thuôn ở phần trên mà không được che bởi đồ chứa bên 
ngoài (3), phần bao ngoài (13b) của đáy (13) của đồ chứa bên ngoài (3) được tạo ra dày 
hơn thành bên (14) của đồ chứa bên ngoài (3), phần tâm (13a) của đáy (13) được tạo ra 
mỏng hơn phần bao ngoài (13b) để tạo ra khoảng trống (13c) sao cho phần tâm (13a) 
không tiếp xúc với đáy (6) và đồ chứa bên ngoài (3) được lắp vào đồ chứa bên trong (2) 
và ít nhất vai (8) được che bởi màng co ngót được do nhiệt (4), nhờ đó đồ chứa bên 
trong (2) và đồ chứa bên ngoài (3) được kết hợp. Nhờ đó, tạo ra đồ chứa dạng lọ có chức 
năng chống vỡ lọ do tác động lên đáy hoặc thân đồ chứa dạng lọ, v.v.. 
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(72) RUHLAND, Thomas (DE), CHRISTENSEN, Kim Lasse (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình điều chế vortioxetin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế vortioxetin trong đó hợp chất có công thức (I) 
 

 
 

được cho phản ứng với piperazin tùy ý được bảo vệ và 2,4-dimetylthiophenol(at) tiếp 
theo là quá trình khử phức. 
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Via Francesco Lonati, 3, I-25124 Brescia, Italy 
(72) LONATI, Ettore (IT), LONATI, Tiberio (IT), LONATI, Fausto (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp đóng kín một đầu dọc trục của sản phẩm dạng 

ống và tháo sản phẩm này ở dạng lộn trái và thiết bị thực 
hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đóng kín tự động một đầu dọc trục của sản phẩm 
dạng ống và tháo sản phẩm này ở dạng lộn trái, và thiết bị thực hiện phương pháp này. 
Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước bố trí sản phẩm (50), ở dạng lộn phải, ở trạm 
khâu hoặc liên kết (18), được bố trí để trục của nó gần như thẳng đứng và để treo, bằng 
đầu dọc trục thứ nhất (50a) cần được đóng kín bằng cách khâu hoặc liên kết, từ cơ cấu 
thao tác hình khuyên (2). Tiếp đó, luồn sản phẩm (50), được giữ bởi cơ cấu thao tác (2), 
vào ống đảo ngược trên (3) mà được hoặc có thể được bố trí, với đầu dọc trục dưới của 
nó, bên trên cơ cấu thao tác (2) để đưa sản phẩm (50) qua cơ cấu thao tác (2); việc đưa 
qua này bố trí sản phẩm (50) ở dạng lộn trái. Tiếp đó đóng kín đầu dọc trục thứ nhất 
(50a) của sản phẩm (50) bằng cách khâu hoặc liên kết. Sau đó tách sản phẩm (50) ra 
khỏi cơ cấu thao tác (2) và tháo sản phẩm (50) qua đầu dọc trục trên của ống đảo ngược 
trên (3). 
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(11) 44669 
(21) 1-2015-02991 (51) 7 B65D  85/804 

(22) 20.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/053302    20.02.2014 (87) WO2014/128205 28.08.2014 
(30) 10 2013 202 778.8         20.02.2013    DE 

10 2013 215 274.4         02.08.2013    DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2015 
(71) K-FEE SYSTEM GMBH  (DE) 

Senefelder Str. 44, Bergisch, Gladbach, 51469, Germany 
(72) Wolfgang EPPLER (DE), Gunter EMPL (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Viên nang dùng một lần và hệ thống có máy pha cà phê dùng 

viên nang này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nang dùng một lần để sử dụng trong máy pha cà phê viên nang 

dùng một lần, viên nang dùng một lần này có đáy cơ bản là cứng và khoang, và viên 
nang này có thể đưa được vào trong buồng nấu đồ uống của máy pha cà phê. Đáy được 
tạo từ vật liệu cơ bản là không thấm chất lỏng. Theo sáng chế, viên nang dùng một lần 
có vỏ bọc để bọc vật liệu thô, tương tác với chất lỏng mà được cung cấp bằng máy cà 
phê viên nang dùng một lần (10), trong đó vỏ bọc được bố trí trong phạm vi khoang. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống có máy pha cà phê dùng viên nang này. 
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(11) 44670 
(21) 1-2015-02992 (51) 7 G10L  19/00 

(22) 07.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/050171    07.01.2014 (87) WO2014/111290 A1 24.07.2014 
(30) 13151910.0         18.01.2013    EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) SCHREINER, Stephan (DE), BORSUM, Arne (DE), NEUSINGER, Matthias (DE), 
JANDER, Manuel (DE), LOHWASSER, Markus (DE), NEUGEBAUER, Bernhard 
(DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã và bộ mã hóa tín hiệu âm thanh, phương pháp giải 

mã tín hiệu âm thanh được mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã và mã hóa tín hiệu âm thanh, phương pháp giải mã tín 

hiệu âm thanh được mã hóa. Bộ giải mã tín hiệu âm thanh (100) để cung cấp sự biểu 
diễn tín hiệu âm thanh được giải mã trên cơ sở sự biểu diễn tín hiệu âm thanh được mã 
hóa bao gồm công đoạn xử lý trước bộ giải mã (110) để thu được nhiều tín hiệu băng 
tần từ sự biểu diễn tín hiệu âm thanh được mã hóa, bộ giải mã tín hiệu âm thanh bao 
gồm: bộ ước lượng rút gọn (120); bộ dịch chuyển mức (130); bộ chuyển đổi miền tần số 
sang miền thời gian (140); và bộ bù dịch chuyển mức (150). Bộ ước lượng rút gọn (120) 
phân tích sự biểu diễn tín hiệu âm thanh được mã hóa và/hoặc thông tin phụ tương ứng 
với độ khuếch đại của các tín hiệu băng tần để xác định hệ số dịch chuyển mức hiện tại. 
Bộ dịch chuyển mức (130) dịch chuyển các mức của các tín hiệu băng tần theo hệ số 
dịch chuyển mức. Bộ chuyển đổi miền tần số sang miền thời gian (140) chuyển đổi các 
tín hiệu băng tần đã dịch chuyển mức thành sự biểu diễn theo miền thời gian. Bộ bù 
dịch chuyển mức (150) hoạt động dựa trên sự biểu diễn miền thời gian để bù ít nhất một 
phần là theo sự dịch chuyển mức tương ứng và để thu được sự biểu diễn theo miền thời 
gian được bù một cách cơ bản. 
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(11) 44671 
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(22) 09.01.2014 (43) 25.11.2015 
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(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) MINAMOTO, Shingo (JP), KOJI, Yosihisa (JP), UMETANI, Shigeo  (JP), TAKAGI, 

Masashi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt (100) trong đó bao gồm: động cơ (49) thực hiện sự truyền 
động quay của lồng giặt và vắt khô (45), trong đó mâm giặt có thể quay được (47) được 
bố trí ở giữa đáy của nó; và bộ phát hiện ngắt điện (64) để phát hiện sự ngắt điện và tắt 
công tắc nguồn. Ngoài ra, máy giặt theo sáng chế còn có: bộ nhớ cố định (65 hoặc 157) 
để lưu trữ trạng thái hoạt động, bao gồm nguyên nhân của sự ngắt điện và bước vận 
hành, tại thời điểm ngắt điện và tại thời điểm tắt công tác nguồn; và bộ điều khiển (151) 
để điều khiển động cơ (49 hoặc 149), và điều khiển liên tục một chuỗi các bước giặt, giũ 
và vắt khô. Hơn nữa, bộ điều khiển được cấu hình để sự vận hành được tiếp tục lại từ 
bước khác với bước mà tại đó sự cấp nguồn được thực hiện lại sau sự ngắt điện như là 
kết quả của nguyên nhân khác với việc hoàn thành sự vận hành thông thường và việc tắt 
công tác nguồn, và nếu bước vận hành được lưu trữ trong bộ nhớ cố định là bước vắt khô 
hoặc bước giũ tiết kiệm nước. 
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(72) ACHOUR, Miloud (FR), FAIRHURST, Robin Alec (GB), GRANDEURY, Arnaud 

(FR), HATAKEYAMA, Shinji (JP), KOZICZAK-HOLBRO, Magdalena (PL), 
TUFILLI, Nicola (IT), ULLRICH, Thomas (AT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm dạng liều rắn dùng qua đường miệng chứa (R)-7-(2-(1-

(4-butoxyphenyl)-2-metylpropan-2-ylamino)-1-hydroxyetyl)-5-
hydroxybenzo[d]thiazol-2(3H)-on và phương pháp sản xuất 
dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều rắn dùng qua đường miệng chứa (R)-7-(2-(1-
(4-butoxyphenyl)-2-metylpropan-2-ylamino)-1-hydroxyetyl)-5-hydroxybenzo[d]thiazol-
2(3H)-on và phương pháp sản xuất dược phẩm này. 
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Gildetrom 25, NL-3905 TB Veenendaal, The Netherlands 
(72) METER, Tjitze (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Khay ấp trứng, cụm kết cấu chứa khay này và phương pháp ấp 

trứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khay (1) đựng một số quả trứng (2) trong buồng ấp, khay này có 

một số chỗ đặt trứng (3) mà trứng có thể được ấp ở trong đó, và ít nhất một lối đi (4) cho 
gà con, nhờ lối đi này gà con mới nở có thể đi qua khay và đi vào chỗ ở dành cho gà con 
nằm phía dưới khay. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ nối quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nối quang (1) bao gồm chi tiết nối sợi (8) để nối cơ học các sợi 
quang với nhau. Chi tiết nối sợi (8) bao gồm đế (5) có rãnh chứa sợi để chứa sợi quang 

(3), và nắp (6) ép sợi quang (3) chứa trong rãnh chứa sợi vào đế (5). ít nhất một đế (5) 
và nắp (6) được làm bằng hỗn hợp polyme của nhựa nhiệt dẻo thứ nhất được tạo ra từ 
các đơn vị cơ bản có một vòng thơm và một liên kết ete và nhựa nhiệt dẻo thứ hai khác 

với nhựa nhiệt dẻo thứ nhất. Nhiệt độ chuyển thủy tinh của hỗn hợp polyme là 140°C 
hoặc cao hơn. 
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NESVIK, Tyler D. (US), TU, Minghu (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng chấm lượng tử và phương pháp chế tạo, vật liệu chấm 

lượng tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng chấm lượng tử bao gồm màng chắn thứ nhất, màng chắn thứ 

hai và lớp chấm lượng tử tách rời màng chắn thứ nhất ra khỏi màng chắn thứ hai, Lớp 
chấm lượng tử có các chấm lượng tử được phân tán trong vật liệu polyme. Vật liệu 
polyme này bao gồm polyme metacrylat, polyme epoxy và chất khơi mào quang học. 
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Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen, Switzerland 
(72) DUISKEN Mike (DE), BOTHOR Roland (DE), WOLTERS Michael (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu compozit phẳng, quy trình sản xuất vật liệu compozit 

phẳng, hộp chứa được làm từ vật liệu compozit phẳng này và 
quy trình sản xuất hộp chứa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu compozit phẳng bao gồm các lớp: i) lớp mang; ii) lớp chắn; 
trong đó các lớp gồm có lớp hỗn hợp thứ nhất chứa polyetylen tỷ trọng thấp mạch thẳng 
(LLDPE) với hàm lượng nằm trong khoảng từ 10% đến 99,9% tổng trọng lượng của lớp 
hỗn hợp thứ nhất (13) và lớp hỗn hợp thứ nhất (13) có mức chênh lệch hệ số giảm chấn 
nằm trong khoảng từ -0,3 đến -0,6. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất vật liệu compozit phẳng, hộp chứa 
bao quanh phần trong và gồm có ít nhất một vật liệu compzit phẳng và quy trình sản 
xuất hộp chứa này bao gồm các bước tạo ra vật liệu compozit phẳng có cấu trúc nêu 
trên, gập, nối và tùy ý nạp đầy và đóng hộp chứa thu được theo cách này. 
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(71) BASF CORPORATION   (US) 

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, U.S.A. 
(72) DELLAMORTE, Joseph C. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chất xúc tác hỗn hợp dạng vỏ trứng chứa vonfram oxit hoặc 

vonfram oxit hyđrat và phương pháp sản xuất chất xúc tác 
hỗn hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xúc tác hỗn hợp dạng vỏ trứng hữu dụng để sản xuất các olefin 
trong phản ứng trao đổi. Chất xúc tác này bao gồm lớp nền chứa ít nhất khoảng 90% 
trọng lượng silic đioxit; và lớp vỏ trứng trên lớp nền này chứa từ 0,25% đến 10% trọng 
lượng vonfram ở dạng vonfram oxit hoặc vonfram oxit hyđrat, tính theo tổng trọng 
lượng của chất xúc tác hỗn hợp này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất chất xúc tác hỗn hợp này và phương pháp phản ứng các olefin trong phản ứng trao 
đổi, phương pháp này bao gồm bước cho dòng chứa các olefin tiếp xúc với chất xúc tác 
hỗn hợp nêu trên. 
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(22) 25.02.2014 (43) 25.11.2015 
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(30) 13157434.5         01.03.2013    EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) FOLLMANN, Markus  (DE), STASCH, Johannes-Peter (DE), REDLICH, Gorden 

(DE), LANG, Dieter  (DE), VAKALOPOULOS, Alexandros (GR), WUNDER, Frank 
(DE), TERSTEEGEN, Adrian (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất pyrimiđin vòng ngưng tụ được thế triflometyl, chất 

đồng phân đối ảnh của nó, quy trình điều chế nó và thuốc 
chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimiđin vòng ngưng tụ được thế triflometyl, quy trình 
điều chế nó, và thuốc chứa nó. Hợp chất và thuốc này là hữu hiệu để điều trị và/hoặc 
phòng ngừa bệnh, cụ thể là để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh rối loạn tim mạch. 
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(11) 44679 
(21) 1-2015-03040 (51) 7 A01N  3/02,  55/08, A23B  4/20,  

7/154, A01N  59/16,  25/18 
(22) 29.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/013510    29.01.2014 (87) WO2014/120715 07.08.2014 
(30) 61/758,313         30.01.2013     US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) MACLEAN, Daniel (CA), YOUNG, David, H. (US), JACOBSON, Richard, Martin 

(US), YAP, Maurice C., H. (MY), CIFUENTES, Rodrigo, A. (CL), DEVRIES, Donald, 
H. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sử dụng hợp chất kháng vi sinh vật dễ bay hơi 

diệt các mầm bệnh tác động đến thịt, thực vật hoặc các bộ 
phận của thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng hợp chất kháng vi sinh vật dễ bay hơi diệt 
các mầm bệnh tác động đến thịt, thực vật hoặc các bộ phận của thực vật. Hợp chất 
kháng vi sinh vật dễ bay hơi được đề xuất bao gồm một số hợp chất oxaborol, ví dụ 
benzoxaborol.  
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(11) 44680 
(21) 1-2015-03045 (51) 7 G01B  15/02, G01N  22/04,  33/36 

(22) 20.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP23013/077615     20.12.2013 (87) WO2014/114418 A1 31.07.2014 
(30) 10 2013 100 644.2          23.01.2013     DE 
(71) RIETER INGOLSTADT GMBH  (DE) 

Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055 Ingolstadt, Germany 
(72) Tobias Hermann (DE), Muhammad Usman Faz (PK), Carsten Schmidt (DE), Michael 

Ueding (DE), Thomas Eibert (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ cộng hưởng vi sóng dùng cho máy dệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cộng hưởng vi sóng dùng cho thiết bị đo để đo chiều dày 
và/hoặc độ ẩm của vật liệu sợi dạng bện (FM), vật liệu sợi dạng bện được vận chuyển 
liên tục qua buồng đo (6, 6') được bố trí trong buồng cộng hưởng (5, 5') của bộ cộng 
hưởng vi sóng (1, 1', 1", 1'"), trên máy dệt, đặc biệt là trên máy chải, trên máy ghép, trên 
máy chải kỹ. Theo sáng chế, ít nhất một bộ phận vật liệu không dẫn điện (10, 10', 10", 
10'", 10"", 10'"") được bố trí trong buồng cộng hưởng (5, 5') dọc buồng đo (6, 6'), bộ 
phận vật liệu này bao gồm một phần cạnh bên đầu vào (11, 11', 11", 11"', 11"", 11'"") có 
diện tích tiết diện thay đổi được theo một hướng di chuyển dự tính (LR) của vật liệu sợi 
(FM) và/hoặc phần cạnh bên bên ngoài (12, 12', 12", 12"', 12"", 12'"") có diện tích tiết 
diện thay đổi được theo hướng di chuyển dự tính (LR) của vật liệu sợi (FM), trong đó 
diện tích tiết diện của phần cạnh bên đầu vào (11, 11', 11", 11"', 11"", 11''''') của bộ 
phận vật liệu (10, 10', 10", 10"', 10"", 10"'") tăng lên theo hướng di chuyển (LR) của vật 
liệu sợi (FM) và/hoặc diện tích tiết diện của phần cạnh bên đầu ra (12, 12', 12", 12"', 
12"", 12"'") của bộ phận vật liệu (10, 10', 10", 10'", 10"", 10""') giảm đi theo hướng di 
chuyển (LR) của vật liệu sợi (FM). 
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(11) 44681 
(21) 1-2015-03055 (51) 7 C07F  9/38, A61K  31/66, A61P  

25/00,  9/00 
(22) 12.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/015980    12.02.2014 (87) WO2014/126979 A1 21.08.2014 
(30) 61/764,679         14.02.2013     US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) BARNES, David, Weninger (US), COHEN, Scott, Louis (US), RIGEL, Dean, Franklin 

(US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất axit bisphenyl butanoic phosphonic được thế làm 

chất ức chế endopeptidaza trung tính (NEP), dược phẩm và chế 
phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I): 
 

 
 
hoặc muối dược dụng của nó, trong đó các phần tử thế R1, R2, R3 có ý nghĩa như được 
nêu trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp điều chế hợp chất này. Ngoài 
ra, sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp chất nêu trên, chế phẩm chứa hợp chất 
này và hợp chất có hoạt tính dược lý khác. 
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(11) 44682 
(21) 1-2015-03059 (51) 7 B29B  11/14 

(22) 21.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IB2014/058427        21.01.2014 (87) WO2014/115074 31.07.2014 
(30) MI2013A000115        25.01.2013    IT 

MI2013A001084        28.06.2013    IT 
(71) CONCORDIA DEVELOPMENT S.R.L.  (IT) 

Via Valvassori Peroni Carlo 55, I-20133 Milano, Italy 
(72) PAGLIACCI, Gianfilippo (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phôi tạo hình trước làm bằng chất dẻo có đầu kín nhẹ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phôi tạo hình trước làm bằng chất dẻo để chế tạo các thân rỗng nhờ 
quá trình đúc thổi, trong đó phôi tạo hình trước bao gồm thân gần như hình trụ (1) có 
một đầu hở (2) và một đầu kín (4), trong đó đầu kín (4) có bề mặt ngoài có độ cong thay 
đổi được bao bọc toàn bộ trong bề mặt bán cầu có bán kính bằng với bán kính ngoài (R) 
của thân hình trụ (1) của phôi tạo hình trước, bề mặt ngoài có độ cong thay đổi tiếp 
tuyến với bề mặt bán cầu mà nó được bao bọc trong đó tương ứng với vành hình tròn (C) 
và đỉnh phôi tạo hình trước. 
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(11) 44683 
(21) 1-2015-03065 (51) 7 B65B  1/24 

(22) 29.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/013691    29.01.2014 (87) WO2014/120839 07.08.2014 
(30) 61/758,643         30.01.2013     US 
(71) JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC.  (US) 

1711 Langley Avenue, Irvine, California 92614, United States of America 
(72) Mark SILLINCE (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị và phương pháp lèn chặt dùng cho cụm trao đổi nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp lèn chặt dùng cho cụm trao đổi nhiệt trong đó 
mô đun tạo ra các khoang được làm thích ứng để tiếp nhận chất hấp thụ và có thể dịch 
chuyển từ trạm nạp đến trạm lèn chặt và đến trạm vận chuyển, các con trượt ở trạm lèn 
chặt tạo ra áp suất trên chất hấp thụ để lèn chặt nó và các con trượt ở trạm vận chuyển 
tách chất hấp thụ đã lèn chặt ra khỏi các khoang này. 
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(11) 44684 
(21) 1-2015-03067 (51) 7 A62B  18/08 

(22) 12.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/053139        12.02.2014 (87) WO2014/126083 A1 21.08.2014 
(30) 2013-027642        15.02.2013   JP 

2014-019979        05.02.2014   JP 
(71) KOKEN LTD.  (JP) 

7, Yonban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8459 Japan 
(72) KANNO, Ryo (JP), MATSUDA, Shoko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận truyền âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận truyền âm thanh có cấu trúc đơn giản mà có thể được sản 
xuất với chi phí thấp và có thể làm cho tiếng nói được phát ra bởi người mang có thể 
nghe rõ được từ bên ngoài.  
Trong cụm truyền âm thanh mà truyền tiếng nói được phát ra bởi người mang ra bên 
ngoài, phần thân của bộ phận truyền âm thanh của cụm truyền âm thanh bao gồm: phần 
màng có khả năng truyền tiếng nói từ một phía tới phía còn lại; và phần giữ để giữ ít 
nhất một phần của phần màng, trong đó phần màng được tạo ra từ vật liệu co ngót được 
do nhiệt, và phần màng được gia nhiệt để được co lại trong khi được giữ bởi phần giữ, 
do đó, phần màng được giữ bởi phần giữ trong khi, về cơ bản, toàn bộ bề mặt của phần 
màng này được làm căng.  
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(11) 44685 
(21) 1-2015-03069 (51) 7 A01N  27/00,  3/02,  25/10,  25/26 

(22) 06.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/015085   06.02.2014 (87) WO2014/124124 14.08.2014 
(30) 61/762,512        08.02.2013    US 
(71) AGROFRESH INC.  (US) 

400 Arcola Road, PO Box 7000, Collegeville, PA 19426, United States of America 
(72) BECKER, Christian, Guy (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp nóng chảy khô để tạo ra sản phẩm được bao 

ngoài, hỗn hợp các hạt dạng rắn được bao ngoài được tạo ra 
bằng phương pháp này và phương pháp xử lý thực vật hoặc các 
phần của thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nóng chảy khô để tạo ra sản phẩm được bao ngoài và 
hỗn hợp các hạt dạng rắn được bao ngoài được tạo ra bằng phương pháp này. Sáng chế 
được dựa trên các kết quả bất ngờ rằng hạt bao ngoài khô bằng cách sử dụng quy trình 
nóng chảy trong đó lõi polyme nóng chảy được phân tán (ví dụ polyeste diol mạch 
thẳng chứa HAIP được phân tán) có thể tạo hạt một cách hữu hiệu trong bột kỵ nước 
xung quanh. Bột bao ngoài tốt được nhận dạng như vật liệu sét hữu cơ. Lớp bao ngoài 
silic oxit cũng có tác dụng tốt khi được tổ hợp với lớp bao ngoài vật liệu sét. Với lớp bao 
ngoài được đề xuất, sáng chế cho phép tạo ra bột ổn định với, ví dụ khoảng 20%, lượng 
HAIP bằng cách sử dụng quy trình nghiền và sàng đơn giản. Chế phẩm được đề xuất có 
thể giải phóng ít hơn 25% 1-MCP trong khoảng thời gian 4 giờ trong các điều kiện 
khuấy. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xử lý thực vật hoặc các phần của 
thực vật. 
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(11) 44686 
(21) 1-2015-03071 (51) 7 A61K  39/145, C07K  14/11, C12N  

15/85, A61K  39/00 
(22) 23.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IB2014/058501         23.01.2014 (87) WO 2014/115104 31.07.2014 
(30) 61/849,325         23.01.2013    US 

13/841,752         15.03.2013    US 
1304827.7         15.03.2013    GB 

(71) 1. NOVARTIS AG   (CH) 
Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
2. SYNTHETIC GENOMICS VACClNES, INC.  (US) 
11149 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, United States of America 

(72) DORMITZER, Philip (US), MASON, Peter (US), UPHAPHIPHAT, Pirada  (TH), 
GIBSON, Daniel (US), WENTWORTH, David (US), STOCKWELL, Timothy (US), 
GLASS, John  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp điều chế virut cúm, vacxin virut cúm và cấu trúc 

biển hiện tổng hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải tiến để sản xuất virut cúm, vacxin virut cúm và 

cấu trúc biểu hiện tổng hợp. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thư viện chứa hai hoặc 
nhiều khung virut cúm. 
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(11) 44687 
(21) 1-2015-03072 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/14,  38/54, C23C  2/02,  2/06,  
2/28 

(22) 23.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/000335      23.01.2014 (87) WO2014/119259 A1 07.08.2014 
(30) 2013-016452        31.01.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAKAJIMA, Katsumi (JP), YAMAZAKI, Kazuhiko  (JP), KAMI, Chikara  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép cán nóng và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng có độ bền cao có khả năng gia công tạo rìa tốt 
và phương pháp sản xuất tấm thép này. Tấm thép cán nóng theo sáng chế bao gồm, theo 
% khối lượng, C: 0,03 - 0,1%, Si: nhỏ hơn 0,5%, Mn: lớn hơn 0,7% và nhỏ hơn 1,2%, P: 
0,05% hoặc nhỏ hơn, S: 0,005% hoặc nhỏ hơn, N: 0,01% hoặc nhỏ hơn, Al: 0,1% hoặc 
nhỏ hơn, và Ti: 0,1% hoặc lớn hơn và 0,25% hoặc nhỏ hơn, sao cho C, S, N, và Ti thỏa 
mãn Ti* > 0,1 và Cx(48/12) - 0,14 < Ti* < Cx(48/12) + 0,08 (trong đó Ti* = Ti - 
Nx(48/14) - Sx(48/32), và C, S, N, và Ti là các lượng (% khối lượng) của các nguyên tố 
tương ứng), lượng còn lại là Fe và các tạp chất ngẫu nhiên, trong đó tấm thép cán nóng 
có độ bền cao này có cấu trúc tế vi mà trong đó phân đoạn pha ferit lớn hơn 90%, 
cacbua chứa Ti kết tủa, và 70% cacbua hoặc lớn hơn có cỡ hạt nhỏ hơn 9nm. 
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(11) 44688 
(21) 1-2015-03073 (51) 7 C22C  38/00, B21B  3/02, C21D  

8/12, C22C  38/60, H01F  1/147,  
1/16 

(22) 16.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/000200       16.01.2014 (87) WO2014/129106 A8 28.08.2014 
(30) 2013-033387         22.02.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) TODA, Hiroaki  (JP), ZAIZEN, Yoshiaki (JP), NAKANISHI, Tadashi (JP), ODA, 

Yoshihiko  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép cán nóng dùng để sản xuất tấm thép kỹ thuật điện 

không được định  hướng và phương pháp sản xuất tấm thép này
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng dùng để sản xuất tấm thép kỹ thuật điện không 

được định hướng và phương pháp sản xuất tấm thép này. Tấm thép theo sáng chế có 
thành phần hoá học định trước, được sản xuất bằng cách ủ tấm thép cán nóng có thành 

phần hoá học định trước trong môi trường khí nitơ ở 1000°C trong 30 giây và sau đó 

nhúng trong dung dịch HC1 7% ở 80°C trong 60 giây để thu được tấm thép cán nóng có 
tổn hao trọng lượng khi tẩy gỉ là 10g/m2 hoặc lớn hơn và 35g/m2 hoặc nhỏ hơn. Tấm 
thép cán nóng dùng để sản xuất tấm thép kỹ thuật điện không được định hướng thu được 
không chỉ các đặc tính từ như các đặc tính tổn hao sắt và mật độ từ thông cao mà còn 
giảm các khuyết tật bề mặt và có năng suất cao. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
280 

(11) 44689 
(21) 1-2015-03091 (51) 7 A61K  36/02,  31/737,  36/03, A61P  

17/00,  41/00 
(22) 20.12.2013 (43) 25.11.2015 
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(71) MARINOVA PTY LTD  (AU) 

249 Kennedy Drive, Cambridge, Tasmania 7170, Australia 
(72) DRAGAR, Charles  (AU), FITTON, Janet Helen (AU), GARDINER, Vicki-Anne  

(AU), STRINGER, Damien  (AU), KARPINIEC, Samuel (AU) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý chất chiết từ rong biển, chất chiết thu được 

bằng phương pháp này và dược phẩm chứa chất chiết này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý chất chiết từ rong biển chứa phân tử cần quan 

tâm và chất gây sốt, phương pháp này bao gồm (các) bước: bất hoạt chất gây sốt và/hoặc 
loại bỏ chất gây sốt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất chiết thu được từ phương 
pháp này và dược phẩm chứa chất chiết này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2015 
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1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) HAGIWARA, Eiichiro (JP), KUSE, Kazuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị giảm xóc cho dải khóa 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giảm xóc cho dải khóa có thể giảm kích thước của thiết bị gia 
công dải khóa.  
Phần đế (11) được bố trí dưới các thiết bị gia công (M1, M2), tay quay (12) được hỗ trợ 
để xoay được theo chiều dọc bằng phần đế (11), và có bánh đai (13) được bố trí để xoay 
được ở phần đầu trước của tay quay (12) và dẫn dải khóa (C), trong đó bánh đai (13) 
được bố trí giữa nhiều thiết bị gia công (M1, M2 và M3).  
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16-5, Konan 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) KOJIMA Yohei (JP), IEHARA Masato (JP), NAKAO Kenta (JP), OKAZAKI Takuma 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị đo kích thước phương tiện giao thông, phương pháp đo 

kích thước phương tiện giao thông và vật lưu thông tin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý ảnh, đối với ảnh khung thiết bị này phát hiện các 

điểm đặc trưng (#1, #2) để đo kích thước là các điểm đặc trưng trên các bề mặt bên của 
phương tiện giao thông và điểm đặc trưng (#3) để đo kích thước là điểm đặc trưng trên 
bề mặt đáy và tính toán chiều rộng của phương tiện giao thông bằng cách thực hiện xử 
lý chuyển động lập thể đối với các điểm đặc trưng (#1, #2, #3). Các vị trí của các điểm 
đặc trưng (từ #1 đến #3) cần được phát hiện nhờ thiết bị xử lý ảnh được phát hiện sao 
cho các vị trí của các điểm đặc trưng là tùy ý trên các bề mặt bên hoặc bề mặt đáy của 
phương tiện giao thông. 
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206, 105, Munji-Ro, Yusung-gu, Daejeongwangyeck-Si, South Korea 
(72) Jongwha, LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thuyền dùng để lắp đặt máy phát điện chạy bằng gió biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuyền dùng để lắp đặt máy phát điện chạy bằng gió biển bao gồm: 
thân thuyền đối xứng (10) có thiết bị đẩy dùng để tạo ra sức nổi nhằm hỗ trợ cho việc 
chuyên chở máy phát điện chạy bằng gió biển; rãnh xuyên kết cấu (20) được tạo ra dọc 
theo đường trung tâm của thân thuyền đối xứng (10), rãnh này có lỗ hổng tại mặt trước; 
và thiết bị hỗ trợ chuyên chở (30) dùng để giữ chặt khu vực hỗ trợ (A1) của trụ đỡ máy 
phát điện chạy bằng gió biển (P), thiết bị hỗ trợ này được bố trí trên thân thuyền đối 
xứng (10) sao cho có thể quay và có chức năng co/dãn. 
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(72) MIURA Hiroyuki (JP), SHIMIZU Masahiko (JP), UENO Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất axit carboxylic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất axit carboxylic có độ tinh khiết cao, mà nhờ đó 
tạp chất chứa kim loại và/hoặc tạp chất chứa nhóm cacbonyl đã được loại bỏ. Quy trình 
sản xuất axit carboxylic chứa tạp chất chứa kim loại vào hệ bay hơi nhanh thứ nhất (1) 
để cho ra phân đoạn bay hơi, chưng cất phân đoạn bay hơi này bằng hệ chưng cất (5) để 
tách thành dòng chứa chủ yếu axit carboxylic và phân đoạn chứa tạp chất có tính dễ bay 
hơi cao (hoặc tạp chất có điểm sôi thấp), và cấp dòng chứa chủ yếu axit carboxylic đã 
tách vào hệ bay hơi nhanh thứ hai (10) hoặc hệ hấp phụ để tạo ra axit carboxylic tinh 
khiết. 
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAKAJIMA, Katsumi (JP), YAMAZAKI, Kazuhiko (JP), KAMI, Chikara (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép cán nóng và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng có độ bền cao có khả năng tạo rìa tốt và phương 
pháp sản xuất tấm thép này. Tấm thép cán nóng theo sáng chế chứa, theo % khối lượng: 
C: 0,06 - 0,13%, Si: nhỏ hơn 0,5%, Mn: lớn hơn 0,5% và 1,4% hoặc nhỏ hơn, P: 0,05% 
hoặc nhỏ hơn, S: 0,005% hoặc nhỏ hơn, N: 0,01% hoặc nhỏ hơn, Al: 0,1% hoặc nhỏ 
hơn, Ti: 0,05% hoặc lớn hơn và 0,25% hoặc nhỏ hơn, và V: lớn hơn 0,15% và 0,4% 
hoặc nhỏ hơn, sao cho S, N, Ti, và V thỏa mãn Ti* + V > 0,35 (trong đó Ti* = Ti - 
Nx(48/14) - Sx(48/32), và S, N, Ti, và V biểu thị các lượng (% khối lượng) của các 
nguyên tố tương ứng), lượng còn lại là Fe và các tạp chất ngẫu nhiên, trong đó tấm thép 
cán nóng này có cấu trúc tế vi mà trong đó phân đoạn pha ferit lớn hơn 90%, cacbua 
chứa Ti kết tủa, và 70% cacbua hoặc lớn hơn có cỡ hạt nhỏ hơn 9nm. 
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(72) DISCH, Sascha (DE), HELMRICH, Christian (DE), HILPERT, Johannes (DE), 
ROBILLIARD, Julien (FR), SCHMIDT, Konstantin (DE), WILDE, Stephan (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa âm thanh, bộ giải mã âm thanh, phương pháp cung 

cấp thông tin âm thanh được mã hóa, phương pháp cung cấp 
thông tin âm thanh được giải mã 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa âm thanh, bộ giải mã âm thanh, phương pháp cung cấp 
thông tin âm thanh được mã hóa, phương pháp cung cấp thông tin âm thanh được giải 
mã. Bộ mã hóa âm thanh cung cấp thông tin âm thanh được mã hóa trên cơ sở thông tin 
âm thanh đầu vào bao gồm bộ mã hóa tần số thấp được cấu hình để mã hóa phần tần số 
thấp của thông tin âm thanh đầu vào để thu được sự biểu diễn của phần tần số thấp, và 
bộ cấp thông tin mở rộng băng thông được cấu hình để cung cấp thông tin mở rộng băng 
thông trên cơ sở thông tin âm thanh đầu vào. Bộ mã hóa âm thanh được cấu hình để 
chứa một cách chọn lọc thông tin mở rộng băng thông vào trong thông tin âm thanh 
được mã hóa theo cách thích ứng tín hiệu. Bộ giải mã âm thanh bao gồm bộ giải mã tần 
số thấp được cấu hình để giải mã sự biểu diễn được mã hóa của phần tần số thấp để thu 
được sự biểu diễn được giải mã của phần tần số thấp, và sự mở rộng băng thông được 
cấu hình để thu được tín hiệu mở rộng băng thông sử dụng sự mở rộng băng thông mù 
cho các phần nội dung âm thanh mà không có các tham số mở rộng băng thông được 
chứa trong thông tin âm thanh được mã hóa, và để thu được tín hiệu mở rộng băng thông 
sử dụng sự mở rộng băng thông được dẫn hướng theo tham số cho các phần nội dung âm 
thanh mà các tham số mở rộng băng thông được chứa trong thông tin âm thanh được mã 
hóa. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa âm thanh, hệ thống và phương pháp mã hóa âm 

thanh 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ mã hóa âm thanh để mã hóa tín hiệu âm thanh (AS) từ đó tạo ra tín 

hiệu được mã hóa (ES), bộ mã hóa âm thanh (1) bao gồm: thiết bị định khung (2) được 
cấu hình để tách các khung (F) từ tín hiệu âm thanh AS; bộ lượng tử hóa (3) được cấu 
hình để ánh xạ các đường quang phổ (SL1-32) của tín hiệu quang phổ (SPS) được suy ra 
từ khung F của tín hiệu âm thanh AS tới các chỉ số lượng tử hóa (I0, Il), trong đó bộ 
lượng tử hóa (3) có vùng chết (DZ) mà trong đó các đường quang phổ đầu vào (SL) 
được ánh xạ tới chỉ số lượng tử hóa 0 (I0); thiết bị điều khiển (4) được cấu hình để biến 
đổi vùng chết DZ, trong đó thiết bị điều khiển (4) bao gồm thiết bị tính toán âm điệu (5) 
được cấu hình để tính toán ít nhất một trị số chỉ thị âm điệu (TI5-32) cho ít nhất một 
đường quang phổ SL1-32 hoặc cho ít nhất một nhóm các đường quang phổ SL1-32, trong đó 
thiết bị điều khiển (4) còn được cấu hình để biến đổi vùng chết DZ cho ít nhất một 
đường quang phổ SL1-32 hoặc cho ít nhất một nhóm các đường quang phổ SL1-32 phụ 
thuộc vào trị số chỉ thị âm điệu tương ứng TI5-32. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
288 

(11) 44697 
(21) 1-2015-03134 (51) 7 A01N  43/90,  37/50,  43/36,  43/54,  

43/78,  47/24,  37/18,  37/52,  43/40,  
43/56,  43/80,  47/32,  37/24,  43/12,  
43/42,  43/653,  43/88,  47/40,  37/46,  
43/16,  43/52,  43/76,  47/04,  57/14, 
A01P  7/04 

(22) 30.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/052141        30.01.2014 (87) WO2014/119672 A1 07.08.2014 
(30) 2013-016545        31.01.2013    JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SHIMIZU, Chie (JP), KAMEZAKI, Masashi (JP), NOKURA, Yoshihiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp kiểm soát loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát loài gây hại có hiệu quả kiểm soát tốt đối với 
loài gây hại. Chế phẩm kiểm soát loài gây hại này có hiệu quả kiểm soát tốt đối với loài 
gây hại, chứa hợp chất được thể hiện bằng công thức (1):  

 

 
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả, hoặc N-oxit của nó; và  
một hoặc nhiều hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm nhóm hợp chất loại azol, nhóm 
hợp chất loại strobilurin, nhóm hợp chất loại phenylamido, nhóm hợp chất phòng trừ 
bệnh đạo ôn, nhóm hợp chất phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa, và nhóm hợp chất diệt nấm 
được chọn từ fludioxonil, etaboxam, tolclofos-metyl, và captan. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp kiểm soát loài gây hại.  
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(11) 44698 
(21) 1-2015-03135 (51) 7 A01N  43/90,  43/52,  43/56,  43/76,  

43/78,  47/40, A01P  7/04 
(22) 30.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/052144         30.01.2014 (87) WO2014/119674 A1 07.08.2014 
(30) 2013-016546         31.01.2013    JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SHIMIZU, Chie (JP), KAMEZAKI, Masashi  (JP), NOKURA, Yoshihiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp kiểm soát loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát loài gây hại có hiệu quả kiểm soát tốt đối với 
loài gây hại. Chế phẩm kiểm soát loài gây hại theo sáng chế bao gồm hợp chất được thể 
hiện bằng công thức (1):  

 

 
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả, hoặc N-oxit của nó; và  
hợp chất được thể hiện bằng công thức (2):  
 

 
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả;  
có hiệu quả kiểm soát tốt đối với loài gây hại. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
kiểm soát loài gây hại.  
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(11) 44699 
(21) 1-2015-03136 (51) 7 F24F  7/013 

(22) 26.02.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/054927        26.02.2013 (87) WO2014/132330 A1 04.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2015 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) YASUDA, Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt thông gió và cơ cấu đóng và mở cửa sập 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu đóng và mở cửa sập (100), gồm có: khung (10) có dạng hình 
chữ nhật; các tấm cửa sập (20a, 20b, 20c), mỗi tấm được lắp ở khung (10) để có thể 
quay được quanh các trục quay tương ứng của cửa sập (41a, 41b, 41c) được bố trí ở các 
vị trí sát với các mép bên (22a, 22b, 22c) của các bề mặt cửa sập (21a, 2 1b, 21c) tương 
ứng ở một mặt; các tay đòn của cửa sập (40a, 40b, 40c), mỗi tay đòn được cố định ở các 
vị trí sát với các mép bên (22a, 22b, 22c) ở một mặt và nghiêng tương ứng với các tấm 
cửa sập (20a, 20b, 20c); tấm nối (30) để nối tay đòn của cửa sập (40a, 40b, 40c) với 
nhau; và lò xo (50) được lắp ngang qua tay đòn của cửa sập (40a) và tay đòn của cửa sập 
(40b).  
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(11) 44700 
(21) 1-2015-03138 (51) 7 H01L  23/36, C08J  5/18, H05K  

7/20 
(22) 17.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/050757        17.01.2014 (87) WO 2014/119384 A1 07.08.2014 
(30) 2013-018727        01.02.2013    JP 
(71) SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.  (JP) 

5-8, Higashi-Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan 
(72) KOMIYATANI Toshio (JP), NAKANO Shogo  (JP), KAWAGUCHI Tatsumi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm dẫn nhiệt và kết cấu dẫn nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm dẫn nhiệt bao gồm chất độn dẫn nhiệt có trong nhựa hữu cơ 
hóa rắn, trong đó chất độn dẫn nhiệt được tạo ra từ nhiều hạt thu được bằng cách phủ vật 
liệu dẫn nhiệt lên các bề mặt của các hạt chất dẻo, và trị số hệ số biến thiên (CV) về các 
đường kính hạt của các hạt, mà được tính bằng cách sử dụng Phương trình (1) được mô 
tả dưới đây, nhỏ hơn hoặc bằng 10%.  
Trị số (CV) về các đường kính hạt = độ lệch chuẩn về các đường kính hạt/đường kính 

hạt trung bình cộng dn100 (1) 
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(11) 44701 
(21) 1-2015-03146 (51) 7 C07C  215/42, A61K  31/133, A61P  

37/00,  9/00 
(22) 21.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/017534    21.02.2014 (87) WO2014/130752 28.08.2014 
(30) 61/767,531         21.02.2013     US 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543-4000, United States 
of America 

(72) DHAR T. G. Murali (US), XIAO Hai-Yun (US), DYCKMAN Alaric J. (US), CHAN 
Eric J. (AU), DABROS Marta (PL), ROBERTS Daniel Richard (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất hai vòng và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) và/hoặc muối của nó và dược phẩm chứa 
nó; trong đó -R là -OH hoặc -OP(O)(OH)2. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hợp chất 
này có tác dụng làm chất chủ vận chọn lọc đối với thụ thể S1P1 liên hợp với protein G và 
dược phẩm chứa hợp chất này hữu ích để điều trị, phòng ngừa hoặc làm chậm tiến triển 
tình trạng bệnh hoặc các rối loạn trong nhiều lĩnh vực trị liệu khác nhau như các bệnh tự 
miễn dịch và bệnh liên quan đến mạch máu. 
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(11) 44702 
(21) 1-2015-03148 (51) 7 D03D  1/02, B60R  21/235 

(22) 27.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/051617         27.01.2014 (87) WO2014/115864 31.07.2014 
(30) 2013-013153         28.01.2013    JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1038666, Japan 
(72) TANAKA, Nobuaki (JP), YAMADA, Satoshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vải túi khí và phương pháp sản xuất vải túi khí, và túi khí làm 

bằng vải túi khí này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vải túi khí làm bằng sợi tổng hợp, vải có độ giãn dưới một tải trọng 

không đổi (tải trọng bằng 98N/30mm) nằm trong khoảng từ 1 đến 5% và có độ biến 
dạng dư nằm trong khoảng từ 0,1 đến 1,5%, độ biến dạng dư này đạt được khi vải được 
giữ trong thời gian 10 phút trong khi tải trọng 98N/30mm được tác động lên vải, sau đó 
vải được để trong trạng thái nghỉ trong thời gian 10 phút khi tải trọng được loại bỏ. Độ 
bền ở phần may tốt hơn là 1200N hoặc lớn hơn tại mỗi sợi ngang và sợi dọc của vải. 
Nhờ đó, vải túi khí theo sáng chế có lượng rò khí thấp và độ bền ở phần may tốt để chịu 
tải trọng tác động lên phần may của túi khí. Sáng chế cũng đề cập đến túi khí làm bằng 
vải túi khí này. 
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(11) 44703 
(21) 1-2015-03149 (51) 7 F01L  13/00, B62K  11/00 

(22) 10.03.2010 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2010/001709        10.03.2010 (87) WO2011/024335 A1 30.03.2011 
(30) 2009-193223        24.08.2009    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yoshitaka NAGAI (JP), Hironori FUNAKUSHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điều tiết van biến thiên, và động cơ và phương tiện 

giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều tiết van biến thiên, trong đó khi bộ dẫn động (41) được 

vận hành để chuyển đổi giữa cần mổ (19) dùng cho tốc độ thấp và cần mổ (21) dùng cho 
tốc độ cao, bộ phận dẫn động (47) được di chuyển tới một vị trí khác, nhờ đó chốt nối 
(37) được dịch chuyển về phía cần mổ (21) dùng cho tốc độ cao. Tại thời điểm này, 
ngay cả khi bộ dẫn động (41) được làm ngừng vận hành, cơ cấu giữ trạng thái (43) giữ 
mỗi vị trí của chốt nối (37). Do đó, không có sự tiêu thụ năng lượng để giữ trạng thái mà 
việc chuyển đổi được thực hiện cho cần mổ (21) dùng cho tốc độ cao, và hơn nữa là 
không cần có các biện pháp chống nhiệt. Điều này làm cho thiết bị điều tiết van biến 
thiên có tính khả thi rất cao. 
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(11) 44704 
(21) 1-2015-03150 (51) 7 C10L  5/44 

(22) 10.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/015640   10.02.2014 (87) WO2014/124399 14.08.2014 
(30) 61/762,615        08.02.2013   US 

61/888,912        09.10.2013   US 
(71) ZILKHA BIOMASS TECHNOLOGIES LLC  (US) 

1001 McKinney, Suite 1925, Houston, TX 77002, United States of America 
(72) HARRIS, Kenneth, Hillel Peter  (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất viên nhiên liệu chứa hàm lượng 

hemixenluloza, clo, lưu huỳnh, kim loại kiềm và kim loại kiềm 
thổ giảm từ vật liệu sinh khối 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất sản phẩm trên cơ sở lignoxenluloza với hàm 
lượng hemixenluloza, clo, lưu huỳnh, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ giảm. Phương 
pháp sản xuất của sáng chế trong đó bao gồm bước xử lý bằng hơi nước sinh khối chứa 
đến 60% trọng lượng hơi ẩm. Sáng chế cũng đề xuất sản phẩm trên cơ sở lignoxenluloza 
với hàm lượng hemixenluloza, clo, lưu huỳnh, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ giảm. 
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(11) 44705 
(21) 1-2015-03151 (51) 7 C07J 43/00, A61K 31/58, A61P 

5/24, 5/28 
(22) 18.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/053094    18.02.2014 (87) WO2014/128108 28.08.2014 
(30) 13156125.0         21.02.2013     EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT   (DE) 

Mullerstrasse 178, Berlin 13353, Germany 
(72) BOTHE, Ulrich  (DE), BUSEMANN, Matthias (DE), BARAK, Naomi  (DE), 

ROTGERI, Andrea (DE), FISCHER, Oliver Martin (DE), MARQUARDT, Tobias 
(DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Oestra-1,3,5(10),16-tetraen-3-carboxamit và thuốc chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế aldo-keto reductaza 1C3 (AKR1C3) có công thức (I) và 

quy trình điều chế chúng. Hợp chất này là hữu ích để điều trị và/hoặc phòng bệnh và sản 
xuất thuốc nhằm điều trị và/hoặc phòng bệnh, đặc biệt là rối loạn kinh nguyệt và bệnh 
lạc nội mạc tử cung. 
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(11) 44706 
(21) 1-2015-03152 (51) 7 A61K  39/395 

(22) 06.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/053818     06.08.2013 (87) WO2014/123580 14.08.2014 
(30) 13/761,087          06.02.2013    US 

PCT/US2013/0024995      06.02.2013    US 
61/815,219          23.04.2013    US 

(71) INHIBRX LLC  (US) 
11099 N. Torrey Pines Road, Suite 280, La Jolla, CA 92037, United States of America 

(72) ECKELMAN, Brendan  (US), TIMMER, John  (US), RAZAI, Amir  (US), 
DEVERAUX, Quinn (US), JONES, Kyle  (US), LAPPE, Mark  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể đơn dòng gắn kết với CD47 và dược phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng gắn kết với CD47, cụ thể là đề cập đến kháng 

thể CD47 mà không gây ra mức ngưng kết tế bào đáng kể, tan hồng huyết cầu, bệnh 
thiếu máu và/hoặc tan tiểu cầu và dược phẩm chứa chúng. Kháng thể đơn dòng theo 
sáng chế hữu hiệu để điều trị bệnh ung thư. 
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(11) 44707 
(21) 1-2015-03166 (51) 7 G01N  15/14, G06M  11/00, G06T  

7/00 
(22) 27.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/NO2014/050015    27.01.2014 (87) WO2014/116120 31.07.2014 
(30) 20130147         28.01.2013     NO 
(71) SINVENT AS  (NO) 

NO-7465, Trondheim, Norway 
(72) ALVER, Morten (NO), ATTRAMADAL, Yngve (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp đếm sinh vật nổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống (10) để đếm sinh vật nổi ở đúng vị trí 
trong dung dịch nước. Phương pháp này bao gồm các công đoạn thu được ít nhất một 
ảnh về thể tích (V) của dung dịch nước; xử lý ít nhất một ảnh và xác định các hạt trên 
ảnh; phân tích các hạt đã xác định dựa trên sự sắc nét của mỗi hạt, và xác định sinh vật 
nổi cần đếm. 
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(21) 1-2015-03174 (51) 7 C07D  401/14,  405/14,  401/12,  

471/04, A61K  31/4439, A61P  35/00
(22) 11.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/015706    11.02.2014 (87) WO2014/124418 14.08.2014 
(30) PCT/US2013/025639       11.02.2013    US 
(71) CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

215 First Street, Suite 200, Cambridge, MA 02142, United States of America 
(72) ALBRECHT, Brian, K. (US), AUDIA, James, Edmund  (US), COOK, Andrew, S.  

(US), DAKIN, Les, A. (US), DUPLESSIS, Martin  (US), GEHLING, Victor, S.  (US), 
HARMANGE, Jean-Christophe  (FR), NASVESCHUK, Christopher, G. (US), 
VASWANI, Rishi, G. (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất điều biến enzym cải biến bằng metyl histon và dược phẩm 

chứa nó 
  (57)      Sáng chế đề cập đến chất điều biến enzyme cải biến bằng metyl histon có công thức cấu 

tạo (II)  
 

 
 
và dược phẩm chứa chúng. Các hợp chất này là hữu hiệu để sản xuất thuốc để điều trị 
bệnh hoặc rối loạn có liên quan đến sự tăng sinh tế bào, đặc biệt là bệnh ung thư được 
chọn từ bệnh ung thư vú, bệnh ung thư tuyến tiền liệt, bệnh ung thư ruột kết, bệnh ung 
thư biểu mô tế bào thận, bệnh ung thư nguyên bào đệm đa dạng, bệnh ung thư bàng 
quang, khối u ác tính, bệnh ung thư phế quản, bệnh ung thư mô bạch huyết, và bệnh ung 
thư gan.  
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(11) 44709 
(21) 1-2015-03176 (51) 7 F16K  31/68 

(22) 08.10.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/077363         08.10.2013 (87) WO2014/119048 07.08.2014 
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(72) YAJIMA Noriyasu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Van nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van nhiệt (10) có buồng van (12) được bố trí bên trong hộp van 
(11) và nối thông với đường dẫn dòng thứ nhất (21) qua một lỗ hở (23). Đường dẫn 
dòng thứ hai (13) và đường dẫn dòng thứ ba (14) nối thông vào buồng van (12). Chi tiết 
van nhiệt (15) có thể di chuyển qua lại theo trục bên trong buồng van (12) để đáp lại 
nhiệt độ chất lưu nhằm mở và đóng đường dẫn dòng thứ hai (13) và đường dẫn dòng thứ 
ba (14), và được đẩy theo hướng đóng các đường dẫn dòng nhờ lò xo cuộn (18). Thân 
van (24) có chức năng như một chi tiết van nhánh (22) để mở và đóng lỗ hở (23) đế nối 
đường dẫn dòng thứ nhất (21) và đường dẫn dòng thứ ba (14) bên trong buồng van (12) 
và nối thông đường dẫn dòng thứ nhất (21) và đường dẫn dòng thứ ba (14) được bố trí 
trong lỗ hở (23). Lò xo cuộn (18) được sử dụng để đẩy thân van (24) theo hướng đóng 
các đường dẫn dòng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ phân tán rắn chứa cilostazol vô định hình 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ phân tán rắn chứa cilostazol và copolyme của axit metacrylic hệ 
S và/hoặc copolyme của axit metacrylic hệ L, hệ phân tán này khác biệt ở chỗ, cilostazol 
được duy trì ở trạng thái vô định hình trong đường dạ dày-ruột non trong khoảng thời 
gian nhất định sau khi sử dụng qua đường miệng. 
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(72) SHIKAMURA, Yuko (JP), HIGASHIMURA, Yuka  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng chứa nước và phương pháp làm trong chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng chứa nước ổn định, trong suốt, chứa axit (3-

{2-[4-isopropyl-2-(4-triflometyl)phenyl-5-thiazolyl)phenyl-5-thiazolyl]etyl}-5-metyl-
1,2-benzisoxazol-6-yl)oxyaxetic hoặc muối dược dụng của nó làm hoạt chất, và 
benzalkoni clorua có công thức: 

[C6H5CH2N(CH3)2R]Cl 

trong đó R là nhóm alkyl có 8 đến 18 nguyên tử cacbon. Sáng chế cũng đề cập đến dung 
dịch dùng cho mắt và phương pháp làm trong chế phẩm dạng lỏng chứa nước. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc chứa hợp chất ức chế chất đồng vận chuyển glucoza 

phụ thuộc natri 1 dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh táo 
bón 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc chứa hợp chất ức chế chất đồng vận chuyển glucoza phụ 
thuộc natri 1, cụ thể là hợp chất 4-isopropylphenyl glucitol có công thức (I) hoặc muối 
dược dụng của nó dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh táo bón. 
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(72) DISCH, Sascha (DE), HELMRICH, Christian (DE), MULTRUS, Markus (DE), 
SCHNELL, Markus (DE), TRITTHART, Arthur (AT) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa âm thanh, bộ giải mã âm thanh, hệ thống mã hóa và 

giải mã âm thanh, phương pháp cung cấp thông tin âm thanh 
được mã hóa và phương pháp cung cấp thông tin âm thanh 
được giải mã 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa âm thanh, bộ giải mã âm thanh, hệ thống mã hóa và giải 
mã âm thanh, phương pháp cung cấp thông tin âm thanh được mã hóa và phương pháp 
cung cấp thông tin âm thanh được giải mã. Bộ mã hóa âm thanh để cung cấp thông tin 
âm thanh được mã hóa trên cơ sở thông tin âm thanh đầu vào bao gồm bộ cấp thông tin 
mở rộng băng thông được cấu hình để cung cấp thông tin mở rộng băng thông bằng 
cách sử dụng độ phân giải theo thời gian biến thiên và bộ phát hiện được cấu hình để 
phát hiện sự khởi phát của phụ âm xát hoặc âm tắc xát. Bộ mã hóa âm thanh được cấu 
hình để điều chỉnh độ phân giải theo thời gian được sử dụng bởi bộ cấp thông tin mở 
rộng băng thông sao cho thông tin mở rộng băng thông được cung cấp với độ phân giải 
theo thời gian đã tăng ít nhất trong đoạn thời gian định trước ở trước thời điểm mà ở đó 
sự khởi phát của phụ âm xát hoặc âm tác xát được phát hiện và trong đoạn thời gian 
định trước ở sau thời điểm mà ở đó sự khởi phát phụ âm xát hoặc âm tắc xát được phát 
hiện. Theo cách khác hoặc ngoài ra, thông tin mở rộng băng thông được cung cấp với độ 
phân giải theo thời gian đã tăng đáp ứng với việc phát hiện sự kết thúc của phụ âm xát 
hoặc âm tắc xát. Bộ mã hóa âm thanh và phương pháp sử dụng khái niệm tương ứng. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã âm thanh và phương pháp cung cấp thông tin được 

giải mã trên cơ sở thông tin âm thanh được mã hóa bao gồm 
các hệ số dự báo tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã âm thanh cung cấp thông tin âm thanh được mã hóa trên 
cơ sở thông tin âm thanh được mã hóa bao gồm các hệ số dự báo tuyến tính (LPC - 
Linear Prediction Coefficients), các phương pháp tương ứng và vật ghi đọc được bằng 
máy tính bao gồm chương trình máy tính để thực hiện các phương pháp này. Bộ giải mã 
âm thanh bao gồm bộ điều chỉnh độ nghiêng được cấu hình để điều chỉnh độ nghiêng 
của nhiễu âm sử dụng các hệ số dự báo tuyến tính của khung hiện tại để thu được thông 
tin độ nghiêng và bộ chèn nhiễu âm được cấu hình để bổ sung nhiễu âm cho khung hiện 
tại trong sự phụ thuộc vào thông tin độ nghiêng được thu bởi bộ tính toán độ nghiêng. 
Bộ giải mã âm thanh theo khía cạnh khác của sáng chế bao gồm bộ ước lượng mức 
nhiễu âm được cấu hình để ước lượng mức nhiễu âm của khung hiện tại sử dụng hệ số 
dự báo tuyến tính của ít nhất một khung có trước để thu được thông tin mức nhiễu âm; 
và bộ chèn nhiễu âm được cấu hình để bổ sung nhiễu âm cho khung hiện tại phụ thuộc 
vào thông tin mức nhiễu âm được cung cấp bởi bộ ước lượng mức nhiễu âm. Như vậy, 
thông tin phụ thuộc vào nhiễu âm nền trong dòng bit có thể được bỏ qua. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị sản xuất vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất 

vật dụng thấm hút 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật 

dụng thấm hút. Thiết bị sản xuất vật dụng thấm hút bao gồm cơ cấu cấp vật liệu thô 
thấm hút (110) để cấp vật liệu thô thấm hút chất lỏng và cơ cấu tạo chi tiết thấm hút 
(120), trong đó vật liệu thô thấm hút được dát mỏng trong rãnh (122) của khuôn tạo 
hình (121) và chi tiết thấm hút (30) được tạo thành. Khuôn tạo hình (121) bao gồm vùng 
dát mỏng (R1), trong đó vật liệu thô thấm hút chất lỏng được dát mỏng và vùng không 
dát mỏng (R2) được bố trí ở vị trí tương ứng với khe được tạo thành trong chi tiết thấm 
hút (30). Cơ cấu cấp vật liệu thô thấm hút (110) bao gồm cửa cấp polyme (115) để cấp 
polyme siêu thấm hút. Cửa cấp polyme (115) được bố trí để dịch chuyển từ vùng không 
dát mỏng (R2) theo chiều ngang vuông góc với hướng vận chuyển. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép cán nóng và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng có độ bền cao có khả năng tạo rìa tốt và phương 
pháp sản xuất tấm thép này. Tấm thép cán nóng có độ bền cao theo sáng chế chứa, theo 
phần trăm khối lượng, C: 0,013 - 0,08%, Si: nhỏ hơn 0,5%, Mn; lớn hơn 0,8% và nhỏ 
hơn 1,2%, P: 0,05% hoặc nhỏ hơn, S: 0,005% hoặc nhỏ hơn, N: 0,01% hoặc nhỏ hơn, 
Al: 0,1% hoặc nhỏ hơn, và Ti: 0,03 - 0,15%, sao cho C, S, N, và Ti thỏa mãn 0,05 < Ti* 
<0,1 và Cx(48/12) - 0,16 < Ti* (trong đó Ti* = Ti - Nx(48/14) - Sx(48/32), và C, S, N, 
và Ti biểu thị các lượng (% khối lượng) của các nguyên tố tương ứng), lượng còn lại là 
Fe và các tạp chất ngẫu nhiên, trong đó tấm thép cán nóng này có cấu trúc tế vi mà 
trong đó phân đoạn pha ferit lớn hơn 90%, cacbua chứa Ti kết tủa, và 70% cacbua hoặc 
lớn hơn có cỡ hạt nhỏ hơn 9nm. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cung cấp tay khóa kéo 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị cung cấp tay khóa kéo có khả năng cung cấp các tay khóa kéo 
cho máng thả từng cái một. Thiết bị cung cấp tay khóa kéo này bao gồm: đường vận 
chuyển các thành phần (30), được nối với bộ nạp các phần tay khóa kéo (20) và vận 
chuyển các tay khóa kéo (S) được sắp xếp ở tư thế được xác định trước; chốt chặn thứ 
nhất (41), được cung cấp trên đường vận chuyển các thành phần (30) và hạn chế sự di 
chuyển của tay khóa kéo thứ nhất (S1) đến mặt dưới cùng theo hướng vận chuyển của 
tay khóa kéo, trong đó tay khóa kéo thứ nhất (S1) được đặt ở dưới cùng nhất giữa các 
tay khóa kéo (S) được sắp xếp trên đường vận chuyển các thành phần (30); chốt chặn 
thứ hai (42), được bố trí ngược hướng vận chuyển của chốt chặn thứ nhất (41) trên 
đường vận chuyển các thành phần (30) theo hướng vận chuyển tay khóa kéo và hạn chế 
sự di chuyển của tay khóa kéo thứ hai (S2) đến mặt dưới cùng, trong đó tay khóa kéo 
thứ hai (S2) được đặt trực tiếp ngược hướng vận chuyển của tay khóa kéo thứ nhất (S1); 
và máng thả (50) mà tay khóa kéo thứ nhất (S1) đi qua chốt chặn thứ nhất (51) được cấp 
vào đó. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2015 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) MIYAMOTO, Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cắt thân của chi tiết trượt dùng cho khóa kéo trượt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt có khả năng cắt lỗ dẫn chi tiết và lỗ móc gài của thân 
của chi tiết trượt dùng cho khóa kéo trượt. Thiết bị cắt bao gồm mỏ kẹp cắt kiểu calip 
(50) đi xuyên qua đường dẫn chi tiết (13) của thân (1), chi tiết thứ nhất (71) vận chuyển 
không liên tục thân (1) dọc theo mỏ kẹp cắt kiểu calip (50), chi tiết thứ hai (72) định vị 
thân (1) theo chiều vận chuyển, mũi đột cắt lỗ móc gài (80) được lồng vào trong lỗ móc 
gài (15) của thân (1) được định vị bởi chi tiết thứ hai (72) để cắt lỗ móc gài (15), và mỏ 
kẹp cắt lỗ móc gài (81) được lồng vào trong đương dẫn chi tiết (13) của thân (1) được 
định vi bởi chi tiết thứ hai (72) để loại bỏ các bavia trên vành miệng của lỗ móc gài 
(15).  
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(11) 44719 
(21) 1-2015-03197 (51) 7 H01L  31/042, G04C  10/02 

(22) 03.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/056382         03.03.2014 (87) WO2014/136983 12.09.2014 
(30) 2013-041639         04.03.2013    JP 
(71) CASIO COMPUTER CO., LTD.  (JP) 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1518543, Japan 
(72) SAITO, Yuta  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm pin mặt trời và đồng hồ có tấm pin mặt trời này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới tấm pin mặt trời (3) mà kim (7) gắn trên trục kim (6) lắp trong lỗ 
xuyên (3a) ở phần tâm của tấm pin mặt trời di chuyển trên đó, tấm pin mặt trời này có 
các pin mặt trời (11 tới 16) được bố trí gần như theo dạng hình tròn, và các pin mặt trời 
này (11 tới 16) được tạo đạng gần như hình xoắn ốc sao cho kim nằm trên hai pin trong 
số các pin mặt trời (11 tới 16). Do đó, kim (7) có thể luôn nằm trên hai pin trong số các 
pin mặt trời (11 tới 16), và do đó suy giảm điện tích tiếp nhận ánh sáng do kim (7) có 
thể được phân bố giữa hai pin mặt trời (11 tới 16). Kết quả là, suy giảm dòng điện đầu 
ra của các pin mặt trời (11 tới 16) mà kim (7) nằm trên có thể được ngăn chặn, và dòng 
điện đầu ra của toàn bộ các pin mặt trời (11 tới 16) có thể được cải thiện.  
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(11) 44720 
(21) 1-2015-03206 (51) 7 A61K  47/18,  39/12,  47/12,  9/70, 

A61P  31/14 
(22) 12.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/053198        12.02.2014 (87) WO2014/126105 A1 21.08.2014 
(30) 2013-025955        13.02.2013   JP 
(71) 1. HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan 
2. THE CHEMO-SERO-THERAPEUTIC RESEARCH INSTITUTE  (JP) 
1-6-1 Okubo, Kita-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto 860-8568 Japan 

(72) Kazuya MACHIDA (JP), Seiji TOKUMOTO (JP), Kazuyoshi KAMINAKA (JP), Yuji 
ISHIKAWA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phủ vi kim và thiết bị vi kim 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ vi kim chứa kháng nguyên vacxin viêm não Nhật 
Bản, axit amin kiềm, và axit, trong đó tỷ lệ số mol của axit so với 1 mol axit amin kiềm 
là lớn hơn 1/(N+1) và nhỏ hơn 2, trong đó N là hoá trị của axit. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến thiết bị vi kim. 
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(11) 44721 
(21) 1-2015-03217 (51) 7 H04N  5/232, G11B  27/00, G06F  

17/30, G11B  20/10 
(22) 28.06.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/048429    28.06.2013 (87) WO2014/137372 12.09.2014 
(30) 61/775,332         08.03.2013    US 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) VOSS, Neil (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị viđeo được phân đoạn 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị hiển thị viđeo được phân đoạn nhờ hiển thị 
viđeo được phân đoạn trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Thiết bị còn 
hoạt động để cho phép người dùng sắp xếp lại thứ tự và các nội dung của danh sách và 
kết hợp các đoạn thành viđeo được kết hợp và cho phép người dùng chia sẻ các đoạn 
được kết hợp từ danh sách.  
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(11) 44722 
(21) 1-2015-03225 (51) 7 H04R  25/00,  3/12, H04S  1/00 

(22) 21.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/FI2014/050047         21.01.2014 (87) WO2014/125163 21.08.2014 
(30) 20135125         12.02.2013    FI 
(71) AUDIOBALANCE EXCELLENCE OY  (FI) 

lisakinkuja 10, FI-73100 Lapinlahti, Finland 
(72) HATINEN, Hannu (FI) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp hiệu chỉnh độ trễ âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp hiệu chỉnh độ trễ âm thanh. Thiết bị hiệu 
chỉnh độ trễ âm thanh này bao gồm phương tiện tái tạo âm thanh có hai bộ phận tái tạo 
âm thanh (109, 110) và có kênh thứ nhất (111) và kênh thứ hai (112); đầu vào (120) cho 
tín hiệu âm thanh tới; và mạch chuyển mạch được tạo cấu hình để chuyển mạch đầu vào 
(120) cho tín hiệu âm thanh tới đến kênh thứ nhất (111) và đến kênh thứ hai (112) của 
phương tiện tái tạo âm thanh. Mạch chuyển mạch có bộ phận làm trễ thứ nhất (105) và 
bộ phận làm trễ thứ hai (106), trong đó bộ phận làm trễ thứ nhất (105) được tạo cấu hình 
để tạo ra độ trễ của kênh thứ nhất và bộ phận làm trễ thứ hai (106) được tạo cấu hình để 
tạo ra độ trễ của kênh thứ hai. Độ trễ của kênh thứ hai được tạo ra bằng bộ phận làm trễ 
thứ hai (106) có thể điều chỉnh được. 
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(11) 44723 
(21) 1-2015-03226 (51) 7 C25D  21/18 

(22) 05.02.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/052606    05.02.2013 (87) WO2014/122726 A1 14.08.2014 
(71) FUJI SHOJI CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukujucho, Hashima-shi, Gifu, 5016257 Japan 
(72) KANAZAWA Nobuhiro (JP), GOTO Katsuhiro (JP), BANNO Tatsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tái sinh dung dịch mạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tái sinh dung dịch mạ thải làm dung dịch mạ. Phương 
pháp này tái sinh dung dịch mạ thải có tính axit chứa Fe và ít nhất một nguyên tố kim 
loại mạ dưới dạng ion được chọn từ nhóm bao gồm Cu, Ni, Zn, Co, và Mn bằng cách 
loại bỏ Fe ra khỏi dung dịch này, khác biệt ở chỗ, phương pháp này bao gồm các bước: 
cho thêm axit phytic vào dung dịch mạ thải để tạo ra dung dịch chứa axit phytic trong 
đó các ion Fe bị kết tủa, và loại bỏ chất kết tủa ra khỏi dung dịch chứa axit phytic để thu 
được dung dịch mạ đã được tái sinh.  
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(11) 44724 
(21) 1-2015-03235 (51) 7 C08G  18/66,  18/42,  18/76 

(22) 03.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/014373    03.02.2014 (87) WO2014/121174 A1 07.08.2014 
(30) 61/760,352         04.02.2013    US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Donald A. MELTZER (US), Pallavi KULKARNI (IN), Anthony J. WALDER  (US), 

Julius FARKAS  (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt kỵ nước trong suốt và quy 

trình sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt (TPU) kỵ nước trong suốt được tạo 

ra bởi phản ứng của (a) một polyol kỵ nước được tạo thành từ axit béo dime hóa, (b) một 
hỗn hợp chất kéo dài mạch gồm một chất kéo dài mạch diol mạch thẳng và một chất kéo 
dài mạch diol mạch nhánh, và (c) một diisoxyanat. Polyol được ưu tiên là một axit béo 
đime C36 phản ứng với 1,6-hexan diol. Hỗn hợp chất kéo dài mạch được ưu tiên là một 
hỗn hợp có tỉ lệ theo trọng lượng 75:25 gồm 1,12-dodecan diol và 2-butyl-2-etyl propan 
diol. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm polyuretan này. Quy 
trình được ưu tiên để sản xuất TPU này là quy trình theo từng mẻ, quy trình này bắt đầu 

phản ứng ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 60°C đến 70°C. 
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(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) LIANG, Guoyou  (CN), WU, Hongjun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu lưu giữ tạm thời chất liệu dạng tờ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khối cuốn lưu giữ được cấu tạo để cuốn lên và lưu giữ chất liệu 
dạng tờ và là một con lăn tròn có một hốc ở phần giữa; băng cuốn mỏng, có một đầu nối 
cố định với bề mặt ngoài của khối cuốn lưu giữ và được cấu tạo để cuốn lên chất liệu 
dạng tờ và quấn chất liệu dạng tờ quanh khối cuốn lưu giữ, khối cuốn tuần hoàn, được 
cấu tạo để cuốn lên và tuần hoàn băng cuốn mỏng, trong đó đầu còn lại của băng cuốn 
mỏng được cố định với bề mặt ngoài của khối cuốn tuần hoàn; và động cơ điện nằm 
trong hốc và được cấu tạo để dẫn động khối cuốn lưu giữ quay và điều khiển khối cuốn 
tuần hoàn quay. Một đầu của hốc được mở và ít nhất hai cánh quạt làm nhiễu không khí 
được bố trí cách đều ở đầu còn lại của hốc.  
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(30) 2013-022424        07.02.2013    JP 
(71) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan 
(72) TAJIMA, Takaho  (JP), HIROSE, Takako  (JP), KENMOTSU, Fusataka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Gia vị chứa gamma-glutamyl-valyl-glyxin và/hoặc muối của 

nó và gia vị có nguồn gốc thực vật, phương pháp sản xuất thực 
phẩm hoặc đồ uống có hương vị được tăng cường và phương 
pháp tăng cường hương vị thực phẩm hoặc đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gia vị, phương pháp sản xuất thực phẩm hoặc đồ uống mà hương vị 
của chúng được tăng cường và phương pháp tăng cường hương vị thực phẩm hoặc đồ 

uống. Gia vị theo sáng chế chứa -glutamyl-valyl-glyxin và/hoặc muối của nó và gia vị 

có nguồn gốc thực vật, trong đó gia vị này chứa từ 0,000013 đến 0,08 phần trọng lượng 

-glutamyl-valyl-glyxin và/hoặc muối của nó so với 100 phần trọng lượng gia vị có 

nguồn gốc thực vật. 
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(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-8601, Japan 
(72) KOBAYASHI Yoshiyasu (JP), KAWADA Yasutake (JP), HIDA Sadanori (JP), 

KUMATANI Masayuki (JP), MARUYAMA Junichi (JP), NAKAMURA Yuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đập lúa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đập lúa cho phép các bộ phận vòm lưới cấu thành vòm lưới 
lõm được gắn cố định một cách dễ dàng với khung khoang đập. Thiết bị đập lúa bao 
gồm khoang đập trong đó trục đập được lắp; khung khoang đập (21) cấu thành khoang 
đập; và vòm lưới lõm (3) được lắp bên dưới trục đập, trong đó vòm lưới lõm (3) được 
phân chia theo phương chu vi của trục đập và bao gồm các bộ phận vòm lưới (31) lần 
lượt được đưa vào từ một bên của khoang đập và mỗi bộ phận vòm lưới (31) được gắn 
riêng biệt với khung khoang đập (21).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển xe 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điều khiển xe bao gồm khối điều khiển thực hiện chức năng 
hồi đáp để đáp lại tín hiệu yêu cầu hồi đáp, trong đó khối điều khiển (24) bao gồm bảng 
mạch (26) có thể được chuyển giữa có lắp và không lắp bộ cảm biến (25) trên đó để đò 
hoạt động trái phép của xe, và bộ xử lý trung tâm CPU (27), lắp trên bảng mạch (26), 
cho phép xác định có hay không bộ cảm biến (25) được lắp trên bảng mạch (26), CPU 
(27) điều khiển chương trình để thực hiện xử lý hồi đáp và xử lý tín hiệu cảnh báo an 
toàn khi bộ cảm biến (25) được lắp trên bảng mạch (26) và điều khiển chương trình để 
thực hiện xử lý hồi đáp mà không xử lý tín hiệu cảnh báo an toàn khi bộ cảm biến (25) 
không được lắp trên bảng mạch (26). Vì vậy, có thể chuyển giữa trạng thái trong đó cả 
chức năng hồi đáp lẫn chức năng cảnh báo an toàn được thực hiện và trạng thái trong đó 
chỉ chức năng hồi đáp được thực hiện, trong khi ngăn không cho tăng số lượng các bộ 
phận cấu thành và chi phí bất kỳ. 
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(11) 44729 
(21) 1-2015-03250 (51) 7 G10L  21/038 

(22) 29.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/057368    29.08.2013 (87) WO2014/123585 A1 14.08.2014 
(30) 61/762,810         08.02.2013    US 

14/012,749         28.08.2013    US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) ATTI, Venkatraman Srinivasa (IN), KRISHNAN, Venkatesh  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp thực hiện điều biến tạp âm và điều 

chỉnh độ khuếch đại và phương tiện đọc được bằng máy tính 
không có tính chuyển tiếp bao gồm các chương trình lệnh để 
thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện điều biến tạp âm và điều chỉnh độ khuếch 
đại bao gồm bước nhận trị số thứ nhất của hệ số trộn. Trị số thứ nhất tương ứng với phần 
thứ nhất của tín hiệu âm thanh nhận được ở bộ mã hóa âm thanh. Phương pháp này còn 
bao gồm bước nhận trị số thứ hai của hệ số trộn. Trị số thứ hai tương ứng với phần thứ 
hai của tín hiệu âm thanh. Phương pháp này còn bao gồm bước tạo ra trị số thứ ba của 
hệ số trộn dựa ít nhất một phần vào trị số thứ nhất và trị số thứ nhất, và trộn tín hiệu kích 
thích với tạp âm được điều biến dựa trên trị số thứ ba. Theo một phương án khác, 
phương pháp nêu trên bao gồm bước xác định tập thứ nhất gồm các trị số tần số phổ 
tương ứng với tín hiệu âm thanh và xác định tập thứ hai gồm các trị số tần số phổ mà 
gần đúng với tập thứ nhất gồm các trị số tần số phổ. Trị số khuếch đại tương ứng với ít 
nhất một phần của tín hiệu âm thanh được điều chỉnh dựa trên sự chênh lệch giữa tập 
thứ nhất và tập thứ hai. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị thực hiện điều biến tạp âm và 
điều chỉnh độ khuếch đại và phương tiện đọc được bằng máy tính không có tính chuyển 
tiếp để thực hiện phương pháp này. 
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(11) 44730 
(21) 1-2015-03251 (51) 7 B01D  15/00, B01J  20/00, C02F  

1/28,  1/42,  1/58,  9/02 
(22) 04.09.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 104115803 18.05.2015    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2015 
(71) FORMOSA CHEMICALS & FIBER CORPORATION  (TW) 

No. 201, TUNG HWAN N. Road, Taipei, Taiwan 
(72) HUNG, Chin-Hsuan (TW), TSAI, Ming-Chi  (TW), LEE, Kuo-Hwa (TW), WU, Sih-

You (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tách flo ra khỏi nước thải chứa flo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tách flo ra khỏi nước thải chứa flo. Phương 
pháp này bao gồm bước sử dụng nhựa chelat có khả năng hấp phụ các ion florua và được 
bao trong hợp chất amino-phosphonat chứa ion clorua-nhôm có cấu trúc phân tử được 
thể hiện dưới đây để tách các ion florua ra khỏi nước thải chứa flo và làm giảm hàm 
lượng ion florua trong nước thải chứa flo đến mức nhỏ hơn 10 phần triệu (ppm).  

 

   
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
322 

(11) 44731 
(21) 1-2015-03254 (51) 7 B67D  1/07,  1/04,  1/14 

(22) 06.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/052784        06.02.2014 (87) WO2014/123195 A1 14.08.2014 
(30) 2013-021665        06.02.2013   JP 

2013-021667        06.02.2013   JP 
2013-039978        28.02.2013   JP 
2013-039991        28.02.2013   JP 
2013-100658        10.05.2013   JP 
2013-225741        30.10.2013   JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2015 
(71) SAPPORO HOLDINGS LIMITED  (JP) 

20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-8522 Japan 
(72) Yoshiaki TAKEI (JP), Hisaaki SUGIYAMA  (JP), Hidekazu NARITA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vòi rót, máy phục vụ, chi tiết rót và dụng cụ lắp/tháo 

  (57)     Sáng chế đề cập vòi rót (10) được tạo kết cấu để rót bọt bia (B) lên chất lỏng, vòi rót 
(10) có đường chảy (20f) qua đó bọt bia (B) chảy ra, và phần gập (20b) và phần kéo dài 
thứ hai (20c) của đường chảy (200) được uốn cong dọc theo bề mặt của chất lỏng. Sáng 
chế cũng đề cập đến máy phục vụ, chi tiết rót và dụng cụ lắp/tháo mà có thể ngăn chặn 
khối bọt được trộn với chất lỏng. 
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(11) 44732 
(21) 1-2015-03257 (51) 7 B29D  35/12, A43B  13/20 

(22) 20.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/017310    20.02.2014 (87) WO2014/130626 28.08.2014 
(30) 13/773,360         21.02.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) CAMPOS, Fidencio, II (US), ELDER, Zachary, M.  (US), MONFILS, Benjamin, J. 

(US), PEYTON, Lee, D. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đồ đi ở chân, khuôn để tạo ra bộ phận được điền đầy chất lưu 

và phương pháp chế tạo bộ phận cấu thành được điền đầy chất 
lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ đi ở chân có phần mũi và kết cấu đế được gắn chặt vào phần 
mũi. Kết cấu đế (30) có thể bao gồm bộ phận có gờ (44) kéo dài hướng ra ngoài từ 
khoảng trống trong phạm vi khoang của bộ phận cấu thành. Đế cũng có thể bao gồm 
khoang được tạo thành từ vật liệu polyme và bao gồm nhiều khoang phụ, mỗi khoang 
trong số các khoang phụ có ít nhất một đoạn có độ rộng mà nhỏ hơn 14mm. Đế có thể 
còn bao gồm khoang có các vùng với các độ dày khác nhau, và đế ngoài được liên kết 
với các vùng với độ dày nhỏ hơn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khuôn để tạo ra bộ phận được điền đầy chất lưu và 
phương pháp chế tạo bộ phận được điền đầy chất lưu này. 
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(11) 44733 
(21) 1-2015-03259 (51) 7 A41B  9/02 

(22) 21.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2014/001401    21.02.2014 (87) WO2014/129832 A1 28.08.2014 
(30) 10-2013-0018742         21.02.2013    KR 

10-2013-0080379         09.07.2013    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2015 
(71) GAMYU. CO., LTD.  (KR) 

(Yongsan-dong) Suite 314 160 Techno2-ro Yuseong-gu Daejeon 305-509, RepubIic of 
Korea 

(72) OH, Gil Young  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quần lót hữu dụng cho nam giới 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quần lót hữu dụng cho nam giới khác biệt ở chỗ có thể, theo cách 
tự nhiên, ngăn tách và chứa dương vật và bìu mà không cần bất kỳ biện pháp nào hoặc 
không có sự khó chịu nào khi mặc quần lót này, và dương vật và bìu không bị tuột khỏi 
phần túi chứa bất kể trường hợp dương vật và bìu cương lên hoặc xìu lại, hoặc trường 
hợp tập luyện hoặc vận động hằng ngày. Quần lót hữu dụng cho nam giới mang lại 
những hiệu quả có lợi mà giúp tạo ra cảm giác mát mẻ bên trong quần lót, ngăn ngừa sự 
vô sinh cho nam giới do mồ hôi và sự gia tăng nhiệt độ và loại bỏ những cảm giác khó 
chịu cho bìu. 
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(11) 44734 
(21) 1-2015-03261 (51) 7 A61F  13/496 

(22) 21.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/051044     21.01.2014 (87) WO2014/122980 A1 14.08.2014 
(30) 2013-021829        06.02.2013   JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) FUKUZAWA, Masumi (JP), MASAKI, Shunsuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng cho trẻ em 

  (57)     Sáng chế đề xuất tã lót dùng cho trẻ em được điều chỉnh để vừa với cơ thể riêng biệt của 
trẻ và không để lại vết lằn trên da của trẻ. Tã lót dùng cho trẻ em (10) có chiều ngang 
(X) và chiều dọc (Y) vuông góc với nhau, bao gồm vùng thắt lưng phía trước (18), vùng 
thắt lưng phía sau (19), vùng đũng (13) được nối với các vùng thắt lưng phía trước và 
phía sau và phần gấu quanh chân (40) giãn theo các phần bên tương ứng của vùng đũng 
(13). Mỗi tấm thắt lưng phía trước và phía sau được phân vùng thành vùng co giãn đàn 
hồi thứ nhất (26) và vùng co giãn đàn hồi thứ hai (27) trong đó tỷ lệ kích thước theo 
chiều dọc giữa vùng co giãn đàn hồi thứ nhất và vùng co giãn đàn hồi thứ hai là nằm 
trong khoảng từ 1:1,6 đến 1: 2,2, và tỷ lệ giãn của các dây chun quanh thắt lưng (30) mà 
được gắn vào vùng co giãn đàn hồi thứ nhất là thấp hơn tỷ lệ giãn của các dây chun 
quanh thắt lưng (30) mà được gắn vào vùng co giãn đàn hồi thứ hai và tỷ lệ giãn của các 
dây chun quanh thắt lưng mà được gắn vào vùng co giãn đàn hồi thứ hai là thấp hơn tỷ 
lệ giãn của các dây chun quanh chân thứ hai (42). 
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(11) 44735 
(21) 1-2015-03262 (51) 7 A61F  13/496,  13/15,  13/49 

(22) 21.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/051043        21.01.2014 (87) WO2014/122979 A1 14.08.2014 
(30) 2013-021828        06.02.2013   JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) FUKUZAWA, Masumi (JP), MASAKI, Shunsuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng cho trẻ em 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng cho trẻ em được thiết kế để được mặc một cách dễ dàng 
mà không làm căng chân của trẻ dạng ra theo hình chữ M. Tã lót (10) trong đó các phần 
bên tương ứng của các tấm thắt lưng phía trước và phía sau (18, 19) được bố trí các dây 
chun quanh chân được ghép nối với nhau dọc theo các vùng đường nối (20) trong đó các 
phần đầu bên ngoài (18a, 19a) của các tấm thắt lưng phía trước và phía sau (18, 19) định 
ra biên của khoảng hở quanh thắt lưng (22) và các phần đầu bên trong (18b, 19b) của 
các tấm thắt lưng phía trước và phía sau kết hợp với các phần bên (13c, 13d) của tấm 
đũng (13) để định ra cặp biên của khoảng hở quanh chân (23). 
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(11) 44736 
(21) 1-2015-03264 (51) 7 C23C  22/62 

(22) 29.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/000459         29.01.2014 (87) WO2014/122900 A8 14.08.2014 
(30) 2013-023745         08.02.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) OKAI, Kazuhisa (JP), OKUMURA, Yusuke (JP), IMOKAWA, Toru (JP), HAMADA, 

Etsuo (JP), TANDOKORO, Kohei (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dung dịch xử lý bề mặt dùng cho tấm thép phủ kẽm hoặc hợp 

kim kẽm, tấm thép phủ kẽm hoặc hợp kim kẽm có màng phủ xử lý 
bề mặt và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch xử lý bề mặt dùng cho tấm thép phủ kẽm hoặc hợp kim 
kẽm. Dung dịch này tạo ra màng phủ không chứa hợp chất crom và có khả năng chống 
ăn mòn tốt, khả năng chống hoá đen, khả năng chống bẩn bởi nước, khả năng chống bóc 
lớp dạng vảy và khả năng chống ăn mòn ngay cả khi được vuốt sâu rất khắc nghiệt như 
tạo hình bằng cách dập tốc độ cao liên tục, Dung dịch này, khác biệt ở chỗ, chứa hợp 
chất ziricon cacbonat (A), hợp chất phosphat (B), axit hydroxy cacbonat (C), tetra-
alkoxysilan (D), tác nhân liên kết silan có nhóm epoxy (E), hợp chất vanadat (F), và hợp 
chất niken (G), và còn khác biệt ở chỗ, lượng của các chất (A) đến (G) được điều chỉnh 
để thoả mãn các điều kiện định trước. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến tấm thép phủ 
kẽm hoặc hợp kim kẽm có màng phủ xử lý bề mặt và phương pháp sản xuất tấm thép 
này. 
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(11) 44737 
(21) 1-2015-03266 (51) 7 A01K  61/00 

(22) 05.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/NO2014/050019     05.02.2014 (87) WO2014/123427 14.08.2014 
(30) 20130210          05.02.2013    NO 

20130612          06.05.2013    NO 
(71) AKVADESIGN AS  (NO) 

Plantefeltet 5, N-8900 Bronnoysund, Norway 
(72) NAESS, Anders (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận xả dùng cho lồng nuôi cá 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ phận xả (4) dùng cho lồng nuôi cá (1) được tạo ít nhất một ống 
xả (91, 99) kéo dài từ bộ phận xả (4) tới mặt nước (17), bộ phận xả (4) này bao gồm: 
- vỏ dạng trụ (41) được tạo vành lắp (43) ở phần trên (410) của nó, vành lắp này được bố 
trí để gắn với phần đáy (179) của lồng nuôi cá (1), và có miệng thông (413) ở phần dưới 
(419) của nó; 
- rãnh xả (45) dạng trụ được bố trí sao cho có một phần nằm trong vỏ (41), rãnh xả (45) 
được tạo ra có phần lọc (453) ở phần trên (450) của nó để che mặt cắt ngang của rãnh xả 
(45); 
- khoang hình khuyên kéo dài (46) ở giữa vỏ (41) và rãnh xả (45); 
- lưới nghiêng (47) che toàn bộ khoang hình khuyên (46), phần thấp nhất (479) của lưới 
nghiêng (47) được bố trí ngay bên dưới miệng (413) của vỏ; 
- tấm đáy nghiêng (49) che kín toàn bộ khoang hình khuyên (46); và 
- miệng thông dưới (493) ở phần thấp nhất (499) của tấm đáy (49). 
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(11) 44738 
(21) 1-2015-03274 (51) 7 C14C  1/08 

(22) 12.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/052691    12.02.2014 (87) WO2014/124951 21.08.2014 
(30) 13155256.4         14.02.2013    EP 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) BERTKAU, Walter  (DE), MEI, Yu  (CN), ORTH, Robert (AT), SCHNEIDER, 

Thomas (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất da thuộc và da thuộc thu được bằng 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất da thuộc bao gồm nhiều bước, trong đó axit 

metansulfonic được sử dụng trong ít nhất một trong số các bước này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến da thuộc thu được bằng phương pháp nêu trên. 
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(11) 44739 
(21) 1-2015-03275 (51) 7 A61B  5/08 

(22) 12.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/016105    12.02.2014 (87) WO2014/127044 21.08.2014 
(30) 61/763,896         12.02.2013    US 

61/794,254         15.03.2013    US 
(71) CAPNIA, INC.   (US) 

3 Twin Dolphin Drive, Suite 160, Redwood City, CA 94065, United States of America 
(72) CAUSEVIC, Elvir (US), WONDKA, Anthony, D. (US), BHATNAGAR, Anish (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị lấy mẫu và phân tích hơi thở và phương pháp phân tích 

hơi thở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lấy mẫu và phân tích hơi thở và phương pháp phân tích hơi 

thở một hoặc nhiều mẫu khí thở của người. Giải pháp theo sáng chế giải quyết các vấn 
đề khác nhau liên quan đến hơi thở đích cần phân tích và cho phép bổ sung các lựa chọn 
linh hoạt trong quá trình phân tích. 
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(11) 44740 
(21) 1-2015-03278 (51) 7 G03B  17/02 

(22) 27.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2014/001619    27.02.2014 (87) WO2014/137102 A1 12.09.2014 
(30) 10-2013-0024600         07.03.2013    KR 

10-2013-0034755         29.03.2013    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) JA HWA ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

1217, Chungcheong-daero, Bugi-myeon, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do 363-
922, Korea 

(72) KIM, Hee Seung  (KR), KIM, In Soo (KR), KANG, Il Gyu (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun thấu kính máy ảnh dùng cho thiết bị đầu cuối di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môđun thấu kính máy ảnh dùng cho thiết bị đầu cuối di động. 
Môđun thấu kính máy ảnh này bao gồm: vỏ ngoài; giá đỡ bộ phận ổn định hình ảnh 
quang học (OIS) được bố trí bên trong vỏ ngoài; và ít nhất một bộ phận điều khiển OIS 
được bố trí ở ít nhất một trong số các vùng góc của vỏ ngoài để hiệu chỉnh trạng thái 
rung của giá đỡ OIS do tay gây ra. 
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(11) 44741 
(21) 1-2015-03281 (51) 7 A61K  31/137,  47/10,  47/36,  9/08, 

A61P  31/10 
(22) 23.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/051288     23.01.2014 (87) WO2014/122024 A1 14.08.2014 
(30) 61/761,953          07.02.2013     US 

61/781,560          14.03.2013     US 
(71) POLICHEM S.A.  (LU) 

50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) MAILLAND, Federico (IT), LEGORA, Michela (IT), CERIANI, Daniela (IT), IOB, 

Giuliana (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa terbinafin, hydroxypropyl chitosan, alkanol 

thấp và nước dùng khu trú ở móng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng khu trú ở móng chứa chủ yếu terbinafin làm chất 

chống nấm, hydroxypropyl chitosan làm chất tạo màng, alkanol thấp và nước làm dùng 
môi. Sáng chế còn mô tả phương pháp điều trị bệnh nấm móng bằng cách sử dụng qua 
đường khu trú chế phẩm nêu trên ở dạng chế phẩm sơn móng cho bệnh nhân cần điều 
trị. 
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(11) 44742 
(21) 1-2015-03294 (51) 7 A61K  8/81,  8/34, A61Q  1/10 

(22) 17.01.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/050789    17.01.2014 (87) WO2014/129240 28.08.2014 
(30) 2013-030395        19.02.2013   JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 
(72) CHIBA, Kiriko  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mỹ phẩm dùng cho lông mi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm dùng cho lông mi dạng nhũ tương (chế phẩm bôi lông 
mi) có khả năng làm giảm đến mức tối thiểu hiện tượng bị kẹt của lược mà không làm 
giảm tác dụng làm quăn, có khả năng làm dày lông mi một cách mỹ mãn và tạo sự mượt 
mà khi sử dụng, và tẩy rửa được bằng nước nóng. Mỹ phẩm dùng cho lông mi này chứa 
(a) nhũ tương alkyl acrylat copolyme với lượng nằm trong khoảng từ 20 đến 30% khối 
lượng, (b) chất làm ẩm với lượng nằm trong khoảng từ 3 đến 6% khối lượng, và (c) muối 
axit polyacrylic với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 0,4% khối lượng. Tốt hơn là mỹ 
phẩm này còn chứa (d) chất tan được trong nước với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 
6% khối lượng. 
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(11) 44743 
(21) 1-2015-03300 (51) 7 G05B  19/418 

(22) 02.07.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2013/078657     02.07.2013 (87) WO2014/134891 12.09.2014 
(30) 201310069885.6          05.03.2013     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) GAO, Ping (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền các tín hiệu trạng thái của 

các chuyển mạch vị trí 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống truyền các tín hiệu trạng thái của các chuyển mạch vị trí 

bao gồm bộ phận đưa ra tín hiệu, thiết bị biến đổi thứ nhất, thiết bị biến đổi thứ hai và 
bộ điều khiển. Các tín hiệu trạng thái của các chuyển mạch vị trí được đưa ra nhờ bộ 
phận đưa ra tín hiệu, các tín hiệu trạng thái song song được biến đổi thành các tín hiệu 
dòng điện thứ nhất song song bằng cách sử dụng thiết bị biến đổi thứ nhất, dòng điện 
của các tín hiệu dòng điện thứ nhất được tính tổng để thu được tín hiệu dòng điện thứ 
hai, và các tín hiệu trạng thái dạng số của các chuyển mạch vị trí được khôi phục bằng 
cách sử dụng thiết bị biến đổi thứ hai và bộ điều khiển. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
tới phương pháp truyền các tín hiệu trạng thái của các chuyển mạch vị trí.  
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(11) 44744 
(21) 1-2015-03303 (51) 7 C10G  65/12,  45/64,  47/12, C10M  

101/02,  177/00, C10N  20/02 
(22) 05.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/079913    05.11.2013 (87) WO2014/12568 21.08.2014 
(30) 2013-026059        13.02.2013   JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) HAYASAKA Kazuaki (JP), NAGAYASU Yoshiyuki (JP), IWAMA Marie (JP), 

YOKOI Mayumi (JP), HIRANO Tomohisa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu nền dùng cho dầu bôi trơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu nền dùng cho dầu bôi trơn bao gồm các 
bước: bước thứ nhất là hydrocrackinh dầu nguyên liệu có tỷ lệ hàm lượng của dầu nặng 
là 80% khối lượng hoặc nhiều hơn sao cho tỷ lệ được crackinh của dầu nặng là từ 20 đến 
85% khối lượng để thu được dầu đã được hydrocrackinh chứa dầu nặng và sản phẩm đã 
được hydrocrackinh của nó; bước thứ hai là cất phân đoạn dầu đã được hydrocrackinh 
thành phần cất dầu nền chứa sản phẩm đã được hydrocrackinh và phần cất dầu nặng 
chứa dầu nặng và nặng hơn phần cất dầu nền; bước thứ ba là thực hiện quá trình tách 
loại parafin (khử sáp) bằng cách đồng phân hoá phần cất dầu nền thu được từ quá trình 
cất phân đoạn trong bước thứ hai để thu được dầu đã tách loại parafin, trong đó phần cất 
nặng từ quá trình cất phân đoạn trong bước thứ hai được tuần hoàn trở lại bước thứ nhất 
dưới dạng một phần dầu nguyên liệu. 
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(11) 44745 
(21) 1-2015-03305 (51) 7 C07D  403/14, A61K  31/4025, A61P  

13/10 
(22) 07.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/021474    07.03.2014 (87) WO2014/159012 02.10.2014 
(30) 61/778,546         13.03.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2015 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) DENG, Gary G. (US), HUANG, Danwen (US), ODINGO, Joshua O. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất azetidinyloxyphenylpyrolidin và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất azetidinyloxyphenylpyrolidin, cụ thể là hợp chất có công 

thức I, 
 

 
 
trong đó R là hydro hoặc metyl và dược phẩm chứa chúng. Hợp chất có công thức I là 
hữu ích để điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
337 

(11) 44746 
(21) 1-2015-03310 (51) 7 C08G  18/60,  18/76,  69/26,  69/40,  

69/48,  18/65 
(22) 04.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/014521    04.02.2014 (87) WO2014/126743 A1 21.08.2014 
(30) 61/764,241         13.02.2013    US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Naser POURAHMADY (US), Umit G. MAKAL (TR), Gabor ERDODI  (HU), John 

Ta-Yuan LAI  (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất polyme được điều chế từ polyamit telechelic được N-

alkyl hóa và phương pháp sản xuất hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất polyme được sản xuất từ các oligome polyamit và 

polyamit telechelic (bao gồm các copolyme) có trọng lượng phân tử thấp chứa các nhóm 
amit được N-alkyl hóa trong cấu trúc trục chính. Polyamit telechelic được sử dụng làm 
đoạn mềm trong TPU. Các polyamit telechelic này khác biệt ở chỗ chúng có nhiệt độ 

chuyển hóa thủy tinh thấp (mong muốn là 30°C hoặc thấp hơn) thích hợp để phản ứng 
trùng hợp cho phép tạo ra TPU có độ ổn định thủy phân, độ ổn định oxy hóa và/hoặc độ 
ổn định nhiệt được cải thiện cũng như là độ bám dính với các vật liệu khác được cải 
thiện, đặc biệt là các vật liệu phân cực. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất hợp chất polyme này. 
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(11) 44747 
(21) 1-2015-03312 (51) 7 A61K  8/26,  8/41, A61Q  11/00 

(22) 15.03.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2013/032391    15.03.2013 (87) WO2014/143019 18.09.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) PAN Long (CN), MALONEY Venda Porter (US), REALE Kristen (US), CHOPRA 

Suman (US), MASTERS James Gerard (US), YUAN Shaotang (US), DU-THUMM 
Laurence (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa nhôm clohyđrat được tạo 
huyền phù trong chất mang với lượng hữu hiệu để phòng ngừa, làm giảm hoặc ức chế 
tính quá nhạy cảm của ngà răng, trong đó nhôm clohyđrat có sắc ky đồ SEC có tỷ lệ 
cường độ giữa Pic 4 và Pic 3 trên sắc ký đồ này ít nhất là 7 và cường độ Pic 4 lớn hơn 
cường độ Pic 5 và phương pháp sử dụng chế phẩm này. 
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(11) 44748 
(21) 1-2015-03315 (51) 7 A61N  5/06 

(22) 22.04.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/035009    22.04.2014 (87) WO2014/146146 18.09.2014 
(30) 61/791,738         15.03.2013    US 

14/212,601         14.03.2014    US 
(71) LA LUMIERE LLC   (US) 

7690 First Place, Suite D, CIeveland, OH 44146, United States of America 
(72) TAPPER, Jay  (US), BLAUSTEIN, Lawrence, A.  (US), SHUTER, David (US), 

ALTHOFF, Charles, Peter  (US), MICHAELSON, Jeff  (US), CRADDOCK, Bradley, 
Feild  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống quang trị liệu và hệ thống băng năng lượng bức xạ 

bao gồm nhiều đèn trị liệu 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống băng năng lượng bức xạ bao gồm nhiều đèn trị liệu và bộ 

điều khiển để vận hành các đèn. Các acquy cấp nguồn cho các đèn và được cố định vào 
lớp vải mềm dẻo đỡ các đèn và bộ điều khiển. Lớp bọt và phản xạ bao gồm bọt phân 
cách và bộ phản xạ năng lượng bức xạ. Nhiều cửa sổ phân cách được sắp thẳng hàng với 
các đèn để truyền bức xạ của đèn qua đó. Sáng chế còn đề xuất hệ thống quang trị liệu 
bao gồm nhiều đèn trị liệu, băng đàn hồi đỡ các đèn, vật liệu cách ly được bố trí giữa 
các đèn và băng và vật liệu phủ bao phủ các đèn. 
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(11) 44749 
(21) 1-2015-03316 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437,  

31/444, A61P  25/16,  25/18,  25/22,  
25/24,  25/28,  37/08 

(22) 06.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IB2014/058840        06.02.2014 (87) WO2014/128585 28.08.2014 
(30) 61/766,268        19.02.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2015 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 
(72) CHAPPIE, Thomas Allen  (US), HAYWARD, Matthew Merrill (US), PATEL, Nandini 

Chaturbhai (US), VERHOEST, Patrick Robert (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất azabenzimidazol làm chất ức chế isozym 

phosphodiesteraza 4 (PDE4) để điều trị rối loạn hệ thần kinh 
trung ương (CNS) và rối loạn khác, và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó, trong đó các phần tử thế là như được xác định trong bản 
mô tả này. Hợp chất có công thức I là hữu ích làm các chất ức chế phosphodiesteraza 4  
(PDE4) để điều trị các rối loạn của hệ thần kinh trung ương (CNS) và các rối loạn khác.  
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(11) 44750 
(21) 1-2015-03318 (51) 7 B29C  63/02,  65/48, G02B  5/30, 

G02F  1/13,  1/1335 
(22) 01.08.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/070929     01.08.2013 (87) WO2014/024778 A1 13.02.2014 
(30) 2012-178584         10.08.2012    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2015 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan 
(72) HIRATA, Satoshi  (JP), KONDO, Seiji (JP), HADA, Kazuya  (JP), KOSHIO, Satoru  

(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống chế tạo liên tục panen hiển thị 

quang học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống chế tạo liên tục panen hiển thị quang học, 

giúp cho có thể ngăn chặn sự dịch chuyển của màng quang học đang được dán vào tế 
bào quang học. Phương pháp chế tạo liên tục panen hiển thị quang học bao gồm các 
bước cấp màng mang (12) mà màng quang học (13) được bố trí trên đó với chất dinh 
nhạy áp được để ở giữa, tách màng quang học (13) khỏi màng mang (12) bằng cách sử 
dụng phần gấp (40a) để gấp vào bên trong màng mang (12) đang được cấp, quấn màng 
mang (12) mà màng quang học (13) được tách khỏi đó, cấp tế bào quang học p và dán 
màng quang học (13), mà được tách khỏi màng mang (12), vào tế bào quang học p với 
chất dính nhạy áp được để ở giữa, và làm giảm sự chênh lệch giữa sức căng thứ nhất trên 
màng mang (12) được bố trí ngược chiều với phần gấp (40a) và sức căng thứ hai trên 
màng mang (12) được bố trí xuôi chiều với phần gấp trong khi làm giảm một sức căng 
trong số sức căng thứ nhất và sức căng thứ hai trước bước dính. 
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(11) 44751 
(21) 1-2015-03319 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 14.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/057949        14.03.2014 (87) WO2014/142362 A1 18.09.2014 
(30) 2013-054371        15.03.2013   JP 

2013-054372        15.03.2013   JP 
2013-110330        24.05.2013   JP 
2013-110443        24.05.2013   JP 
2013-146882        12.07.2013   JP 
2013-153815        24.07.2013   JP 
2013-244411        26.11.2013   JP 
2014-019469        04.02.2014   JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2015 
(71) RICOH COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555 Japan 
(72) Kenji KIKUCHI (JP), Shinji TAMAKI  (JP), Hiroshi HOSOKAWA  (JP), Shunji 

KATOH (JP), Michiharu SUZUKI  (JP), Hideo YOSHIZAWA  (JP), Shingo KUBOKI 
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hộp chứa bột và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa bột chứa bột được sử dụng để tạo ảnh và lắp vào thiết bị 
tạo ảnh. Thiết bị tạo ảnh gồm có: vòi phun vận chuyển để vận chuyển bột; lỗ tiếp nhận 
bột được bố trí trên vòi phun vận chuyển và tiếp nhận bột từ hộp chứa bột; bánh răng 
của thân chính của thiết bị để truyền lực dẫn động tới hộp chứa bột; và phần tiếp nhận 
hộp chứa được bố trí xung quanh vòi phun vận chuyển và tiếp nhận hộp chứa bột mực. 
Hộp chứa bột gồm có: lỗ hở được tạo ra ở một đầu của hộp chứa bột theo chiều dọc; bộ 
tiếp nhận vòi phun được bố trí ở lỗ hở và tiếp nhận vòi phun vận chuyển; đai truyền 
quay quay để vận chuyển bột tới lỗ tiếp nhận bột; và bánh răng của hộp chứa được tạo ra 
sát lỗ hở và dẫn động đai truyền nhờ việc ăn khớp với bánh răng của thân chính của thiết 
bị. Bánh răng của hộp chứa được bố trí để ăn khớp với bánh răng của thân chính của 
thiết bị ở vị trí sát với lỗ hở hơn lỗ tiếp nhận bột theo chiều dọc. Lỗ hở ăn khớp với phần 
tiếp nhận hộp chứa. 
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(11) 44752 
(21) 1-2015-03330 (51) 7 H04L  27/26 

(22) 19.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2014/072255    19.02.2014 (87) WO2014/127715 28.08.2014 
(30) 61/766,426         19.02.2013    US 

14/035,161         24.09.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ABDOLI, Mohammad-Javad (IR), JIA, Ming  (CA), MA, Jianglei  (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp ghép kênh phân chia theo tần số trực giao-điều 

chế biên độ dịch vuông góc, và thiết bị không dây 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing - OFDM)/điều chế biên độ dịch vuông góc (Offset 
Quadrature Amplitude Modulation - OQAM) để thu được loạt dữ liệu. Phương pháp này 
bao gồm bước thực hiện thao tác điều chế lọc chập vòng có trọng số đối với loạt dữ liệu 
đế tạo ra tín hiệu ra. Phương pháp này còn bao gồm bước mà thiết bị không dây thứ nhất 
truyền tín hiệu ra này đến thiết bị không dây thứ hai. Thiết bị không dây thứ hai nhận tín 
hiệu vào từ thiết bị không dây thứ nhất, và thiết bị không dây thứ hai lọc giải điều chế 
chập vòng có trọng số đối với tín hiệu vào này để tạo ra loạt dữ liệu. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
344 

(11) 44753 
(21) 1-2015-03331 (51) 7 A43D  25/07, B29D  35/12,  35/14 

(22) 20.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/017240    20.02.2014 (87) WO2014/130599 28.08.2014 
(30) 13/773,729         22.02.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) JOHNSON Daniel A.  (US), TSENG Yung-tsung  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chế tạo giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chế tạo giày dép, cụ thể đề cập đến hệ thống làm nóng 
chảy bao gồm bộ phận trên và bộ phận đế. Bộ phận trên gồm có lớp ép và bộ phận đế 
được kết hợp với bộ phận khuôn giày. Lớp ép có phần tạo đường viền gần giống như 
hình dạng của một phần của bộ phận khuôn giày. Bộ phận trên có thể được kết hợp với 
phần đế và chân không có thể được tác dụng sao cho lớp ép được kéo xuống bên trên 
các chất liệu được bố trí trên bộ phận khuôn giày dùng cho mục đích làm nóng chảy các 
chất liệu vào nhau để tạo ra các sản phẩm, như các giày dép. 
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(11) 44754 
(21) 1-2015-03332 (51) 7 A43B  23/02, A43C  11/14 

(22) 12.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/016012    12.02.2014 (87) WO2014/130319 28.08.2014 
(30) 13/774,186         22.02.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) HULL N. Scot  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép có các lớp phản lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép có các lớp phản lực, trong đó hệ thống buộc chặt dùng cho 
giày dép bao gồm quai, quai này có chức năng làm chi tiết giữ để ôm chặt khít hơn giày 
dép vào bàn chân người đi khi quai bị kéo căng. Quai có thể là quai liền khối làm bằng 
chất liệu với hệ số Poisson âm. Quai cũng có thể có kết cấu hỗn hợp, với lớp bên ngoài 
và lớp bên trong, trong đó lớp bên trong được làm bằng chất liệu với hệ số Poisson âm. 
Khi quai được đặt phải chịu lực căng theo hướng dọc, độ dày và/hoặc chiều rộng của 
quai có thể giãn ra để tăng khả năng đỡ. 
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(11) 44755 
(21) 1-2015-03335 (51) 7 A43B  1/04,  23/04,  23/26 

(22) 27.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/018845    27.02.2014 (87) WO2014/134244 04.09.2014 
(30) 13/781,525         28.02.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 970005-6453, United States of America 
(72) DUA Bhupesh  (US), HUFFA Bruce  (US), MEIR Adrian  (US), SHAFFER Benjamin 

A.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép kết hợp với phụ kiện dệt kim và phụ kiện dệt kim dùng 

cho giày dép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các giày dép kết hợp phụ kiện dệt kim có mũ giày và lưỡi dệt kim 

liền khối. Lưỡi dệt kim liền khối được tạo ra từ cấu tạo dệt kim liền khối với mũ giày và 
kéo dài qua vùng cổ của phụ kiện dệt kim. Lưỡi dệt kim liền khối bao gồm các chi tiết 
nhô lên tạo ra từ cấu tạo dệt kim liền khối với lưỡi. Các phương pháp chế tạo phụ kiện 
dệt kim dùng cho giày dép có thể có dệt kim mũ giày và lưỡi dệt kim liền khối trong quá 
trình thực hiện quy trình dệt kim trên máy dệt kim. 
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(11) 44756 
(21) 1-2015-03336 (51) 7 A43B  1/04,  23/02 

(22) 28.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/019542    28.02.2014 (87) WO2014/137825 12.09.2014 
(30) 13/783,782         04.03.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 970005-6453, United States of America 
(72) PODHAJNY Daniel A.  (UY), CHANG Chung-Ming  (TW), CHEN Ya-Fang (TW), 

SU Pei-Ju (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mũ giày dùng cho giày dép kết hợp với phụ kiện dệt kim có sợi 

đơn chịu kéo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ giày dùng cho giày dép được tạo kết cấu để nối được với kết 

cấu đế giày. Mũ giày gồm có phụ kiện dệt kim có phần đế, phần đế này được tạo kết cấu 
nằm liền kề với kết cấu đế giày. Phần đế này tạo ra bề mặt bên trong và bề mặt bên 
ngoài của phụ kiện dệt kim. Phần đế có đường xuyên qua giữa bề mặt bên trong và bề 
mặt bên ngoài. Ngoài ra, mũ giày gồm có sợi đơn chịu kéo, sợi này kéo dài qua đường 
xuyên qua phần đế. 
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(11) 44757 
(21) 1-2015-03337 (51) 7 A43B  1/04,  23/02,  23/04 

(22) 28.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/019548    28.02.2014 (87) WO2014/137826 12.09.2014 
(30) 13/783,900         04.03.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 970005-6453, United States of America 
(72) PODHAJNY Daniel A. (UY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mũ giày dùng cho giày dép, phương pháp chế tạo phụ kiện dệt 

kim dùng cho giày dép, phương pháp chế tạo mũ giày và giày 
dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ giày dùng cho giày dép, phương pháp chế tạo phụ kiện dệt kim 
dùng cho giày dép, phương pháp chế tạo mũ giày và giày dép. Mũ giày dùng cho giày 
dép bao gồm phụ kiện dệt kim có cấu tạo dệt kim liền khối. Phụ kiện dệt kim có phần đế 
được tạo kết cấu nằm liền kề với kết cấu đế giày. Phụ kiện dệt kim còn có một hoặc 
nhiều phần bên kéo dài từ phần đế. Hơn nữa, phụ kiện dệt kim có thể có ít nhất là mép 
thứ nhất và mép thứ hai được nối tại mối nối để tạo ra khoảng trống tiếp nhận bàn chân. 
Ngoài ra, mũ giày có thể có sợi đơn chịu kéo, sợi này kéo dài qua đường xuyên được tạo 
ra giữa bề mặt bến ngoài và bề mặt bên trong của phần đế. 
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(11) 44758 
(21) 1-2015-03342 (51) 7 A01N  43/90,  43/50, A01P  3/00,  

7/00 
(22) 13.02.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/054058 13.02.2013 (87) WO2014/125651 A1 21.08.2014 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SHIMIZU, Chie (JP), KAMEZAKI, Masashi (JP), NOKURA, Yoshihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại, và hạt 

giống của cây chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát sinh vật gây hại chứa hợp chất có công thức (1) 

 

 
 
trong đó A1, A2, A3, R1, R2, R3, R4, R5, R6 và n như được định nghĩa trong bản mô tả, 
hoặc N-oxit của chúng; và 
một hoặc nhiều hợp chất được lựa chọn từ nhóm A tới nhóm E:  

nhóm A: các thuốc diệt nấm,  
nhóm B: các thuốc trừ sâu,  
nhóm C: các thuốc diệt ve bét, 
nhóm D: các tác nhân làm giảm tổn thương hóa học, và 
nhóm E: các chất điều hòa sinh trưởng thực vật. 

Chế phẩm kiểm soát sinh vật gây hại theo sáng chế thể hiện hiệu quả tuyệt vời về việc 
kiểm soát các sinh vật gây hại. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp kiểm 
soát các sinh vật gây hại sử dụng chế phẩm này và hạt giống của cây chứa chế phẩm 
này. 
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(21) 1-2015-03344 (51) 7 B62B  21/50,  22/02 

(22) 03.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2014/000919    03.02.2014 (87) WO2014/126349 21.08.2014 
(30) 10-2013-0015177         13.02.2013    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(75) JARNG, TONY YOUNGJOO  (KR) 

120-304, Euna-Apt. 663, Wonidae-Ro, Ewchang-gu Changwon Gyeongsangnam-do 
641-783, Korea 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu dùng để neo kho nổi bằng cầu phao chìm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến công nghệ không làm ảnh hưởng đến các kho nổi và các tàu buồm, 
không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết đại dương do chìm ở một độ sâu không 
đổi, tách ra một cách dễ dàng kho nổi như là FPSO, để đối phó với tình trạng khẩn cấp 
như thời tiết giông bão và tránh được sự va chạm với cầu phao chìm và khi tình trạng 
khẩn cấp kết thúc, quay trở lại vùng vận hành để thả neo kho nổi như là FPSO với cầu 
phao chìm và bắt đầu sự vận hành và sáng chế đề xuất thiết bị để neo kho nổi bằng cầu 
phao chìm bao gồm cầu phao chìm là cầu phao được đặt và được cố định ở độ sâu không 
đổi dưới đáy của kho nổi, trong đó cầu phao chìm được tạo ra với các đường ống nổi, 
tạo thành một đa giác phẳng, được neo bằng dây cáp được nối với các vật nặng hoặc các 
neo trên đáy biển và được buộc bằng các dây cáp được nối với kho nổi. 
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(11) 44760 
(21) 1-2015-03345 (51) 7 G07F  17/32 

(22) 07.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/054483    07.03.2014 (87) WO 2014/135692 12.09.2014 
(30) 13158466.6         08.03.2013    EP 

61/774,738         08.03.2013    US 
(71) NOVOMATIC AG  (AT) 

Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, Austria 
(72) GRAF, Johann F. (AT), ZAJAC, Tomasz (PL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều khiển từ xa thiết bị chơi trò 

chơi điện tử từ thiết bị di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để điều khiển máy chơi trò chơi diện tử 

(EGM) từ thiết bị di động trong phiên chơi trò chơi từ xa. EGM được chuyển giữa chế 
độ truy cập cục bộ trong dó đầu vào trên EGM được kích hoạt và chế độ truy cập từ xa 
trong dó đầu vào trên EGM được giải kích hoạt và người chơi giao tiếp với EGM sử 
dụng thiết bị di động như là diện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Trong các phiên 
chơi trò chơi truy cập từ xa, tất cả các thao tác chơi trò chơi quan trọng được thực hiện 
trên EGM và không thực hiện trên thiết bị di động. Các thao tác chơi trò chơi quan trọng 
bao gồm tạo số ngẫu nhiên và xác định kết quả trò chơi. Nội dung của trò chơi, bao gồm 
viđeo, hình ảnh chụp và âm thanh của trò chơi được truyền đến thiết bị di động để hiển 
thị đến người chơi. Đầu vào và lựa chọn của người chơi được thực hiện trên thiết bị di 
động. 
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(72) DUKHOVLINOV, Ilya Vladimirovich (RU), ORLOV, Anton Iosifovich (RU), 

TSYBALOVA, Ljudmila Markovna (RU), KISELEV, Oleg Ivanovich (RU) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vacxin cúm đa giá trên cơ sở protein dung hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin cúm trên cơ sở protein dung hợp chứa yếu tố quyết định 
kháng nguyên của ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm A và B và các đoạn flagelin 
được sử dụng làm chất bổ trợ an toàn (SEQ ID NO:1) được nối bằng các khớp nối linh 
động. Vacxin này được sử dụng để phòng ngừa bệnh cúm do các chủng virut cúm A và 
B hiện có cũng như các chủng đột biến có thể có gây ra. Tính an toàn, hiệu quả, tính đa 
trị và tác dụng phòng ngừa đã được chứng minh. Việc sử dụng vacxin này cho phép tạo 
ra tác dụng bảo vệ phổ biến kháng lại bệnh cúm. 
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471/10,  487/04,  487/00,  487/10,  
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(22) 17.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/052984    17.02.2014 (87) WO2014/128067 28.08.2014 
(30) 10 2013 202 678.1         19.02.2013    DE 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) SIEGEL, Stephan (DE), BAURLE, Stefan (DE), CLEVE, Arwed (DE), HAENDLER, 

Bernard (FR), FERNANDEZ-MONTALVAN, Amaury Ernesto (CU), MONNING, 
Ursula (DE), KRAUSE, Sabine (DE), LEJEUNE, Pascale (FR), BUSEMANN, 
Matthias (DE), KUHNKE, Joachim (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 2,3-benzođiazepin được thế hai vòng và vòng spiro và 

dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 2,3-benzodiazepin được thế hai vòng và vòng spiro có 

công thức chung (I), 
 

 
 
và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất này là hữu hiệu đế phòng ngừa và điều trị 
bệnh đối với các rối loạn tăng sinh quá mức, đặc biệt là đối với các rối loạn khối u. 
Ngoài ra, các hợp chất này là hữu hiệu để dùng làm các chất ức chế protein BET để 
phòng ngừa và/hoặc điều trị sự tăng sản lành tính, rối loạn xơ vữa động mạch, bệnh 
nhiễm khuẩn, rối loạn tự miễn, các liên quan tới mạch, bệnh nhiễm virut, rối loạn thái 
hóa thần kinh, rối loạn viêm, rối loạn xơ vữa động mạch và để kiểm soát khả năng sinh 
sản ở nam giới. 
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(22) 14.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/054098        14.02.2014 (87) WO 2014/126267 A1 21.08.2014 
(30) 61/765,349        15.02.2013   US 
(71) SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046, Japan 
(72) YAMAGUCHI, Masazumi (JP), NISHIHATA, Shuichi (JP), IEMOTO, Suzuka (JP), 

YASUEDA, Shinichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dạng nhũ tương chứa difluprednat và kim loại 

kháng khuẩn, phương pháp sản xuất chế phẩm dạng nhũ tương 
chứa difluprednat có tính hiệu lực bảo quản tức thời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng nhũ tương chứa difluprednat thể hiện hiệu lực tức 
thời về tác dụng bảo quản. Hiệu lực tức thời về tác dụng bảo quản đạt được bằng cách 
bổ sung kim loại kháng khuẩn (ngoại trừ kẽm). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
sản xuất chế phẩm dạng nhũ tương chứa difluprednat có tính hiệu lực bảo quản tức thời, 
phương pháp này bao gồm bước điều chế chế phẩm dạng nhũ tương chứa difluprednat 
và kim loại kháng khuẩn (ngoại trừ kẽm). 
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(72) KWINT, Huibert  (NL), DROS, Douwe (NL), SWIERENGA, Hendrik (NL), SAS, 

Sonja  (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp bện sợi aramit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bện sợi aramit quanh lõi vô hạn, trong đó lõi được cấp 
cho bước bện bằng thiết bị bện có ít nhất một suốt sợi, trong đó trong khi vận hành suốt 
sợi quay quanh trục của nó và suốt sợi quay quanh lõi, và trải sợi từ suốt sợi quanh lõi 
để tạo ra lõi được bao quanh bởi sợi, trong đó sợi này là sợi aramit liên tục chiếm từ 
0,05 đến 95% trọng lượng, dựa trên trọng lượng của aramit, của thành phẩm bao gồm 
hợp chất phospho hữu cơ, trong đó hợp chất phospho hữu cơ là hợp chất có công thức 
X1X2X3P=O, trong đó X1, X2 và X3 độc lập được lựa chọn từ Y1-, Y1-O-, và M-O, 
trong đó Y1 là C1-C20 alkyl, aryl hoặc alkenyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh, với M 
được lựa chọn từ Li, Na, K hoặc amoni, với điều kiện là ít nhất một trong số X1, X2, 
hoặc X3 được lựa chọn từ Y1- hoặc Y1-O-, trong đó các gốc Y1 khác nhau có thể là 
giống nhau hoặc khác nhau. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
356 

(11) 44765 
(21) 1-2015-03379 (51) 7 A61K  31/573,  9/107,  33/30, A61P  

27/14,  37/08 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dạng nhũ tương chứa difluprednat và kẽm và 

phương pháp làm ổn định chế phẩm dạng nhũ tương chứa 
difluprednat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng nhũ tương chứa difluprednat và kẽm. Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp làm ổn định chế phẩm dạng nhũ tương chứa difluprednat, 
phương pháp này bao gồm bước điều chế chế phẩm dạng nhũ tương chứa difluprednat 
và kẽm. Chế phẩm dạng nhũ tương chứa difluprednat theo sáng chế có tính hiệu lực bảo 
quản tốt và tính ổn định tốt (tính bền ánh sáng và tính ổn định nhiệt). 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
357 

(11) 44766 
(21) 1-2015-03381 (51) 7 G06F  11/20,  11/18 

(22) 15.02.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/053620        15.02.2013 (87) WO2014/125606 A1 21.08.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2015 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển bao gồm thẻ CPU (Central Processing Unit-Bộ 
xử lý trung tâm) hệ thống điều khiển (11) gồm chip CPU điều khiển (12) có lõi thứ nhất 
(14) và lõi thứ hai (15) và bộ nhớ chính (13) để lưu trữ thông tin; thẻ CPU hệ thống dự 
phòng (21) gồm chip CPU dự phòng (22) có lõi thứ nhất (24) và lõi thứ hai (25) và bộ 
nhớ chính (13) để lưu trữ thông tin; và I/F (giao diện thứ nhất) (33) thực hiện sự giao 
tiếp để cho phép các thẻ CPU (11) và (21) dùng chung thông tin. Trong thẻ CPU hệ 
thống điều khiển (11), khi lõi thứ nhất (14) bình thường, lõi thứ nhất (14) thực hiện việc 
tính toán điều khiển và đưa ra kết quả tính toán. Khi lõi thứ nhất (14) bất thường, lõi thứ 
hai (15) được chuyển mạch làm lõi điều khiển, để thực hiện việc tính toán điều khiển và 
tiếp tục đưa ra kết quả tính toán. Khi các lõi (14) và (15) đều bất thường, thì việc chuyển 
mạch hệ thống được thực hiện từ thẻ CPU hệ thống điều khiển (11) đến thẻ CPU hệ 
thống dự phòng (21). 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu mở và đóng lại vật chứa thực phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở và đóng lại vật chứa thực phẩm (P), cụ thể là vật chứa 
được làm bằng các tông/chất dẻo hỗn hợp, có chi tiết rót (1) có bích theo chu vi (2) để 
giữ chặt với vật chứa (P) và cổ (3) để rót, còn có chi tiết cắt (4) được bố trí bên trong cổ 
(3) và có các răng (6) mà được bố trí quanh chu vi và hướng về phía vật chứa, và nắp 
vặn (5), chi tiết cắt (4) cắt chi tiết rót qua vật liệu màng composit nhờ chuyển động quay 
của nắp vặn (5) khi vật chứa (p) được mở lần đầu. Để làm giảm hơn nữa các lực mở cần 
thiết để mở vật chứa thực phẩm đối với lần đầu tiên và phân bố chúng càng đồng đều 
càng tốt suốt quá trình mở, các răng (6) của chi tiết cắt (4) được tạo ra có độ dốc đứng ở 
đầu của các răng, độ dốc ít hơn ở các cạnh của các răng và lại có độ dốc đứng ở chân 
của các răng này. 
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(71) M&K HOLDINGS INC.  (KR) 

3rd Floor, Kisan Building, 67 25-gil Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, 137-835, 
Republic of Korea 

(72) OH, Soo Mi (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh động được mã hóa ở chế độ dự 

báo liên cấu trúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh động được mã hóa ở chế độ dự báo 

liên cấu trúc. Phương pháp này bao gồm các bước: tạo ra khối dự báo của đơn vị dự báo 
hiện thời và tạo ra khối dữ liệu dư của đơn vị dự báo hiện thời. Để tạo ra khối dự báo, 
chỉ số hình ảnh chuẩn và trị số chênh lệch vectơ chuyển động của đơn vị dự báo hiện 
thời được thu từ dòng bit thu được, và vectơ chuyển động theo không gian dự bị và vectơ 
chuyển động theo thời gian dự bị được xác định để thiết lập danh mục vectơ chuyển 
động dự bị. Vectơ chuyển động dự bị tương ứng với chỉ số vectơ chuyển động được xác 
định là vectơ chuyển động dự báo, và vectơ chuyển động của đơn vị dự báo hiện thời 
được khôi phục để tạo ra khối dự báo hoặc đơn vị dự báo hiện thời. Vì vậy, vectơ 
chuyển động được mã hóa có hiệu quả bởi sử dụng vectơ chuyển động theo không gian 
dự bị và vectơ chuyển động theo thời gian dự bị được khôi phục một cách chính xác và 
giảm bớt độ phức tạp của bộ giải mã. 
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(11) 44769 
(21) 1-2015-03414 (51) 7 H04N  7/36 

(62) 1-2013-02153   
(22) 13.12.2011 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2011/009562    13.12.2011 (87) WO2012/081879 21.06.2012 
(30) 10-2010-0127663         14.12.2010    KR 

10-2011-0064312          30.06.2011    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2013 
(71) M&K HOLDINGS INC.   (KR) 

3rd Floor, Kisan Building, 67 25-gil Seocho-daero, Seoeho-gu, Seoul, 137-835, 
Republic of Korea 

(72) OH, Soo Mi (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh động được mã hóa ở chế độ dự 

báo liên cấu trúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh động được mã hóa ở chế độ dự báo 

liên cấu trúc. Phương pháp này bao gồm các bước: tạo ra khối dự báo của đơn vị dự báo 
hiện thời và tạo ra khối dữ liệu dư của đơn vị dự báo hiện thời. Để tạo ra khối dự báo, 
chỉ số hình ảnh chuẩn và trị số chênh lệch vectơ chuyển động của đơn vị dự báo hiện 
thời được thu từ dòng bit thu được, và vectơ chuyển động theo không gian dự bị và vectơ 
chuyển động theo thời gian dự bị được xác định để thiết lập danh mục vectơ chuyển 
động dự bị. Vectơ chuyển động dự bị tương ứng với chỉ số vectơ chuyển động được xác 
định là vectơ chuyển động dự báo, và vectơ chuyển động của đơn vị dự báo hiện thời 
được khôi phục để tạo ra khối dự báo hoặc đơn vị dự báo hiện thời. Vì vậy, vectơ 
chuyển động được mã hóa có hiệu quả bởi sử dụng vectơ chuyển động theo không gian 
dự bị và vectơ chuyển động theo thời gian dự bị được khôi phục một cách chính xác và 
giảm bớt độ phức tạp của bộ giải mã. 
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(11) 44770 
(21) 1-2015-03415 (51) 7 C10G  11/05, B01J  29/40,  29/70,  

37/10,  38/14 
(22) 21.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/054178        21.02.2014 (87) WO2014/129585 A1 28.08.2014 
(30) 2013-032335        21.02.2013   JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) IWASA Yasuyuki (JP), YANAGAWA Shinichiro (JP), KOBAYASHI Masahide  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất hyđrocacbon thơm đơn vòng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hyđrocacbon thơm đơn vòng. Phương pháp 
này bao gồm bước phản ứng cracking và reforming, trong đó chất xúc tác dùng để sản 
xuất hyđrocacbon thơm đơn vòng chứa nhôm silicat tinh thể mà đã được xử lý nhiệt 
trước trong môi trường khí chứa hơi nước được nạp vào lò phản ứng tầng cố định, và dầu 

nạp liệu có nhiệt độ chưng cất 10% thể tích là 140°C hoặc cao hơn và nhiệt độ chưng cất 

90% thể tích là 390°C hoặc thấp hơn được cho tiếp xúc với chất xúc tác này để tạo phản 
ứng nhằm thu được sản phẩm chứa hyđrocacbon đơn vòng có 6 đến 8 nguyên tử cacbon. 
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(11) 44771 
(21) 1-2015-03418 (51) 7 H01R  13/42,  13/64 

(22) 04.12.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/082632        04.12.2013 (87) WO2014/147895 25.09.2014 
(30) 2013-055781        18.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2015 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108503 Japan 
(72) NAKASHIMA, Keita (JP), IIHOSHI, Shinji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ nối 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ nối trong đó đảm bảo vùng tạo hình rộng của phần nghiêng dẫn 
hướng trên phần mép hở của lỗ gài vấu trong bộ nối mà lỗ gài vấu và lỗ dò nối thông 
trong đó. Bộ nối (C) bao gồm vỏ (20) được tạo có các khoang chứa đầu cực (22), các bộ 
phận nối đầu cực (10) được lắp vào trong các khoang chứa đầu cực (22) từ đằng sau, các 
lỗ gài vấu hình chữ nhật (24) xuyên qua phần thành trước (23) của vỏ (20) và cho phép 
các vấu (61) được lắp vào trong các khoang chứa đầu cực (22), các phần nghiêng dẫn 
hướng (29, 30) được tạo bằng cách làm lõm và côn phần mép hở của lỗ gài vấu (22) trên 
bề mặt trước của phần thành trước (23), và các lỗ dò (31) xuyên qua phần thành trước 
(23), nối thông với các phần góc của lỗ gài vấu (24) và cho phép đầu dò (50) thử dẫn 
điện được lắp vào trong khoang chứa đầu cực (22) từ phía trước.  
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(11) 44772 
(21) 1-2015-03419 (51) 7 H04L  5/00 

(22) 19.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/017163    19.02.2014 (87) WO2014/130554 28.08.2014 
(30) 61/766,437         19.02.2013    US 

14/184,078         19.02.2014    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ABDOLI, Mohammad Javad (IR), JIA, Ming (CA), MA, Jianglei  (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông, thiết bị không dây và phương pháp 

giảm phần bổ sung trong phiên truyền thông song công phân 
chia thời gian của mạng không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc khung hợp nhất cho các dạng sóng đa sóng mang giàn lọc 
(filter bank multi-carrier -FBMC) và ghép kênh phân chia tần số trực giao (orthogonal 
frequency division multiplexed -OFDM) có thể cho phép các khung FBMC và OFDM 
sẽ được truyền thông trên kênh chung mà không có các khe hở liên khung đáng kể, cấu 
trúc khung đồng nhất có thể gán khoảng thời gian khung FBMC cho bội số nguyên của 
khoảng thời gian phần tử khung OFDM để cho phép căn chỉnh các khung FBMC và các 
khung OFDM trong miền thời gian, cấu trúc khung đồng nhất cũng có thể ánh xạ các 
kênh điều khiển trong các khung FBMC và OFDM đến các vị trí tài nguyên chung sao 
cho các kênh điều khiển tương ứng được căn chỉnh trong các miền tần số và/hoặc thời 
gian, cấu trúc khung đồng nhất cũng có thể chia sẻ các kênh đồng bộ giữa các khung 
FBMC và OFDM. Ngoài ra, phần bổ sung trong kênh truyền thông song công phân chia 
thời gian (time division duplexed TDD) FBMC có thể được giảm bằng cách trùng lặp 
các cửa sổ thời gian được bổ sung vào các khối FBMC. 
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(11) 44773 
(21) 1-2015-03420 (51) 7 A01N  47/36,  41/10,  43/50,  43/66, 

A01P  13/00 
(22) 19.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/053949       19.02.2014 (87) WO2014/129512 28.08.2014 
(30) 2013-033556        22.02.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2015 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002, Japan 
(72) YAMADA Ryu (JP), OKAMOTO Hiroyuki (JP), TERADA Takashi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ và phương pháp phòng trừ thực vật không 

mong muốn hoặc ức chế sự sinh trưởng của chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa flazasulfuron hoặc muối của nó, và ít nhất 

một hợp chất diệt cỏ được chọn từ nhóm bao gồm imazapic, hexazinone, mesotrione và 
muối của chúng, và phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn bằng cách sử 
dụng chế phẩm này.  
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(11) 44774 
(21) 1-2015-03438 (51) 7 H01F  24/245,  27/26,  41/02,  27/30 

(22) 07.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/000354    07.02.2014 (87) WO2014/124742 21.08.2014 
(30) 13460009.7         18.02.2013    EP 
(71) ABB TECHNOLOGY AG  (CH) 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) NOWAK, Tomasz  (PL), PLATEK, Robert (PL), WYSOCKI, Wojciech (PL), KLYS, 

Pawel (PL), FABIJANOWSKI, Wojciech (PL), STRYKEN, Egil (NO), 
WALLUMROD, John (NO), SHOORY, Abdolhamid (CH) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Phương pháp sản xuất máy biến áp có lõi hình tam giác vuông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất máy biến áp có lõi hình tam giác xếp chồng. 

Phương pháp này bao gồm bước lắp ráp lõi hình tam giác (1) bao gồm các bước sau: a) 
định vị hai nửa của một chân (2a) trên giá đỡ cụm ở tư thế nằm ngang; b) giữ chặt các 
nửa đã định vị bằng cách sử dụng phần trên của các bộ tiếp hợp (16b) trên giá đỡ cụm ; 
c) định vị thanh kẹp ngoài (6) bên dưới hai nửa chân (2a) ở một đầu của các nửa chân 
(2a); d) lắp ráp đoạn ách (3) ở một đầu của hai nửa (2a) của chân lõi (2); e) tạo ra kẹp 
thứ nhất của khung (5); f) tạo ra kẹp thứ hai của khung (5) ở đầu kia của hai nửa (2a) 
của chân lõi (2) bằng cách lặp lại các bước "c" đến "e"; g) xiết chặt kẹp thứ nhất và kẹp 
thứ hai cùng nhau bằng bộ phận giữ chặt; h) quay khung lõi đơn (5) vào tư thế thẳng 
đứng và giải phóng thanh giữ chặt (17) của giá đỡ cụm; i) lắp ráp hai khung lõi đơn bổ 
sung (5), bằng cách lặp lại các bước từ "a" - "h"; j) định vị tất cả ba khung lõi đơn (5) ở 
tư thế tiếp giáp, và tiếp đó xiết chặt cơ học chúng ở đáy và đỉnh của các khung.  
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(11) 44775 
(21) 1-2015-03439 (51) 7 C11C  5/00 

(22) 13.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/016183    13.02.2014 (87) WO2014/127092 A1 21.08.2014 
(30) 61/765,753         17.02.2013    US 
(71) ELEVANCE RENEWABLE SCIENCES, INC.  (US) 

2501 Davey Road, Woodridge, IL 60517, United States of America 
(72) MURPHY, Timothy, A. (US), GROCE, James, Thomas (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dạng sáp và nến chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng sáp bao gồm dầu tự nhiên được hydro hóa chứa (i) 
ít nhất khoảng 50% trọng lượng thành phần triaxylglyxerol có thành phần axit béo nằm 
trong khoảng từ 14 đến 25% trọng lượng axit béo C16:0, axit béo C18:1 với lượng nằm 
trong khoảng từ 45 đến 60% trọng lượng và axit béo C18:0 với lượng nằm trong khoảng 
từ 20 đến 30% trọng lượng, (ii) hàm lượng niken nhỏ hơn 1ppm, và (iii) điểm nóng chảy 

nằm trong khoảng nhiệt độ từ 49°C đến 57°C. Dầu tự nhiên được hydro hóa được lọc 
và/hoặc được tẩy trắng để thu được hàm lượng niken nhỏ hơn 0,5ppm. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến nến bao gồm bấc và chế phẩm dạng sáp nêu trên. 
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(11) 44776 
(21) 1-2015-03440 (51) 7 C10J  3/56,  3/84, F27B  15/08 

(22) 14.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/026915   14.03.2014 (87) WO2014/152070 25.09.2014 
(30) 61/782,418        14.03.2013    US 
(71) SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS, INC.  (US) 

Three Riverway, Suite 300, Houston, Texas 77056, United States of America 
(72) WINTER, John D. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tái tuần hoàn các hạt tro mịn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống để tái tuần hoàn các hạt tro mịn 
thoát ra từ thiết bị phản ứng tầng sôi đến bộ phận phân loại tro của thiết bị này. Thiết bị 
phản ứng tầng sôi này bao gồm bình phản ứng, mạng lưới phân phối khí hình nón được 
bố trí trong bình phản ứng này để tạo ra bề mặt đáy của tầng sôi, ống Venturi thứ nhất 
nối với đáy của mạng lưới phân phối khí, và bộ phận phân loại được nối với đáy ống 
Venturi thứ nhất. Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước tách các hạt tro mịn ra khỏi 
đòng khí thoát ra và sử dụng dòng khí vận chuyển để đưa các hạt tro mịn thu gom được 
vào bộ phận phân loại trong đó khí vận chuyển được sử dụng toàn bộ hoặc một phần 
làm khí phân loại. 
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(22) 13.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/026510    13.03.2014 (87) WO2014/151823 25.09.2014 
(30) 61/786,223         14.03.2013    US 
(71) MAGNADRIVE CORPORATION  (US) 

14660 Northeast Woodinville Way, Suite 100, Woodinville, Washington 98072, United 
States of America 

(72) DURLAND, Dan (US), TOMCZAK, Mike (US), LEE, Jeongkwan (KR), KNUDSEN, 
Stephen (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp giám sát nhiệt độ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống giám sát nhiệt độ theo cách liên tục và dư hệ thống dẫn từ 
tính, hệ thống giám sát nhiệt độ này bao gồm các bộ cảm biến nhiệt độ được ghép nối 
với hệ thống dẫn từ tính. Các bộ cảm biến nhiệt độ được kết nối với bộ phận truyền, tạo 
ra các tín hiệu đầu ra biểu thị các nhiệt độ của các bộ cảm biến nhiệt độ. Hệ thống giám 
sát nhiệt độ này còn bao gồm bộ phận thu phát và bộ phận điều khiển, trong đó bộ phận 
thu phát được kết nối với bộ phận truyền và được tạo cấu hình để nhận các tín hiệu đầu 
ra của bộ phận truyền. Bộ phận điều khiển được kết nối theo cách truyền thông với bộ 
phận thu phát và hệ thống dẫn từ tính và được tạo cấu hình để điều khiển việc hoạt động 
của hệ thống dẫn từ tính dựa vào một hoặc nhiều tín hiệu nhận được từ bộ phận thu phát. 
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(11) 44778 
(21) 1-2015-03446 (51) 7 G02B  5/30, G02F  1/1335 

(22) 10.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/015556    10.02.2014 (87) WO2014/130283 28.08.2014 
(30) 61/766,933         20.02.2013    US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 

(72) HAAG, Adam D. (US), NEVITT, Timothy J. (US), WEBER, Michael F. (US), 
TAYLOR, Robert D. (US), STOVER, Carl A. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chồng kính phân cực và đèn nền có chứa chồng kính phân cực 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chồng kính phân cực. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến chồng kính 

phân cực mà bao gồm kính phân cực hấp thụ và nhiều kính phân cực phản xạ, bao gồm 
ít nhất một kính phân cực phản xạ chuẩn trực. Chồng kính phân cực như vậy có thể phát 
ra ánh sáng được chuẩn trực và có màu trung lập. Sáng chế cũng đề cập đến đèn nền bao 
gồm những chồng kính phân cực này. 
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(11) 44779 
(21) 1-2015-03450 (51) 7 C07D  239/60,  239/30 

(22) 11.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/IN2014/000087    11.02.2014 (87) WO2014/128719 A3  28.08.2014 
(30) 329/MUM/2013        18.02.2013   IN 

332/MUM/2013        18.02.2013   IN 
465/MUM/2013        18.02.2013   IN 

(71) GHARDA CHEMICALS LTD   (IN) 
B-27/29 MIDC Dombivli (East), Thane 421203 Maharashtra, India 

(72) MATHUR SUCHET S (IN), VIJAYAN ANITH (IN), NOUGARE VINAYAK H  (IN), 
BHOSALE SACHIN R  (IN), DAPAKE MANGESH K (IN), PARKAR 
SURESHKUMAR D  (IN), DAMANIA PRAGNESH D  (IN), JAGTAP 
NANDKISHOR S (IN), KALIRAJAN A  (IN), KHAMKAR RAHUL H  (IN), JAIN 
NANDKUMAR J  (IN), MORE MAHENDRA M  (IN), AHER SATYAWAN B  (IN), 
PADWAL SACHIN S  (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất bispyribac natri và các hợp chất 

trung gian được sử dụng trong quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất bispyribac-natri bằng cách ngưng tụ 

axit 2,6-dihydroxy benzoic với hợp chất 2-(alkyl sulfonyl)-4,6-dialkoxy pyrimidin với 
sự có mặt của ít nhất một bazơ và ít nhất một dung môi. Sáng chế còn đề cập đến quy 
trình điều chế axit 2,6-dihydroxy benzoic và hợp chất 2-(alkyl sulfonyl)-4,6-dialkoxy 
pyrimidin. 
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(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) FUKUDA, Naohiro  (JP), IKEMOTO, Tomomi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất hợp chất pyridazinon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hợp chất pyridazinon có lợi ích về mặt công 
nghiệp. Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hợp chất pyridazinon sau đây: 

 

 
 

trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả.  
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(11) 44781 
(21) 1-2015-03458 (51) 7 F25D  23/02,  21/04 

(22) 05.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/052636        05.02.2014 (87) WO2014/136518 A1 12.09.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2015 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) MIYAZAKI, Hiroshi  (JP), NAKANISHI, Yusuke  (JP), KODAMA, Takuya  (JP), 

SAITO, Koji  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ làm lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ làm lạnh bao gồm lớp bọc cách nhiệt (10) có phần miệng ở trên 
mặt trước; cửa bên trái (21) và cửa bên phải (22) là các cửa mở hai chiều để mở và đóng 
phần miệng tủ; vách chắn (40) được lắp quay được ở đầu tự do của mặt trong tủ làm 
lạnh của cửa bên trái (21) nhờ chi tiết bản lề được tạo kết cấu để bịt kín khe hở (24) giữa 
cửa bên trái (21) và cửa bên phải (22); bộ phát nhiệt chống tụ sương (42) để ngăn ngừa 
tụ sương trên vách chắn (40), trong đó vách chắn (40) bao gồm: chi tiết phía trước (43) 
được bố trí đối diện khe hở (24) với bộ phát nhiệt chống tụ sương (42) được bố trí trên 
chi tiết phía trước (43), chi tiết phía sau (44) mà lắp khớp với chi tiết phía trước (43) 
theo cách trượt theo chiều dọc, chi tiết phía sau (44) và chi tiết phía trước (43) cũng tạo 
nên thân hình trụ, và vật liệu cách nhiệt (45) được bố trí trong thân hình trụ. 
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1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5328524, Japan 
(72) SAEKI, Kentaro (JP), KOMATSU, Masashi (JP), TANAKA, Mitsuru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thực phẩm ăn liền được đóng gói chứa gạo đã được sấy khô và 

thổi phồng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm ăn liền được đóng gói chứa gạo đã được sấy khô và thổi 

phồng. Thực phẩm này có thể được nấu chín dễ dàng bằng cách rót nước nóng hoặc 
nước lạnh và gia nhiệt trong lò vi sóng. Gạo đã được sấy khô và thổi phồng trong thực 
phẩm ăn liền chìm trong nước, do đó có thể theo dõi được bề mặt nước cho vào đồ chứa. 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZHANG, Tao (CN), LIN, Bo (CN), GAO, Yongqiang  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông, thiết bị người dùng và thiết bị nút 

mạng cỡ lớn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông bao gồm các bước: gửi, bởi thiết bị 

người dùng, thông báo yêu cầu tới nút mạng cỡ nhỏ, sao cho nút mạng cỡ nhỏ gửi thông 
báo chỉ thị tới nút mạng cỡ lớn; thu tài nguyên dường lên (UG-uplink resource) được gửi 
theo thông báo chỉ thị bởi nút mạng cỡ lớn; và gửi tín hiệu phát đường lên hoặc dữ liệu 
đường lên tới nút mạng cỡ lớn theo tài nguyên đường lên (UG). Các phương án của sáng 
chế còn đề xuất thiết bị và hệ thống tương ứng. Theo giải pháp kỹ thuật của sáng chế, 
nút mạng cơ nhỏ tham gia vào việc truy cập thiết bị người dùng (UE-user equipment) tới 
mạng, sao cho UE có thể truy cập nhanh mạng, mà nó làm giảm độ trễ truy cập của UE. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
375 
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23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308602 Japan 
(72) MASUDA, Takayuki (JP), KATO, Taku  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nấm men không đồng hóa sucroza và phương pháp sản xuất 

đường và etanol bằng cách sử dụng nấm men này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nấm men không đồng hóa sucroza. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 

đến phương pháp sản xuất đường và etanol bằng cách sử dụng nấm men này. 
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(11) 44785 
(21) 1-2015-03482 (51) 7 C11B  1/06 

(22) 17.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/053595        17.02.2014 (87) WO2014/136555 12.09.2014 
(30) 2013-046689        08.03.2013    JP 
(71) SATAKE CORPORATION  (JP) 

7-2, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-002, Japan 
(72) YOKOYAMA, Ryo (JP), FUJISHIMA, Tsuyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu từ hạt cây dầu mè (Jatropha) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu từ hạt cây dầu mè (Jatropha) bằng cách 
ép trong đó hiệu quả của bước ép được nâng cao bằng cách đơn giản hóa quy trình sản 
xuất và giảm tổn thất dầu. Phương pháp làm vỡ và ép hạt cây dầu mè bao gồm các bước: 
phân loại sơ cấp hạt cây dầu mè sau khi làm vỡ để tách thành các mảnh nội nhũ chủ yếu 
chứa phần nội nhũ có kích thước tương đối lớn cùng với một phần vỏ quả, và vỏ quả 
chứa chủ yếu phần vỏ quả cùng các mảnh nội nhũ tương đối nhỏ, ngoài ra sản phẩm 
được nghiền từ phần vỏ quả được phân loại thứ cấp, tách riêng/loại bỏ phần lớn vỏ quả, 
đồng thời trộn sản phẩm còn lại sau bước phân loại này với phần nội nhũ và nén sản 
phẩm thu được. 
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(11) 44786 
(21) 1-2015-03485 (51) 7 C07K  7/56,  7/08, A61K  38/12, 

G01N  33/68 
(22) 13.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/026138   13.03.2014 (87) WO2014/151634 25.09.2014 
(30) 61/794,589        15.03.2013   US 

61/918,184        19.12.2013   US 
14/201,977        10.03.2014   US 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 
Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543, United States of 
America 

(72) MILLER, Michael Matthew (US), MAPELLI, Claudio (IT), ALLEN, Martin Patrick 
(US), BOWSHER, Michael S. (US), BOY, Kenneth M. (US), GILLIS, Eric P. (US), 
LANGLEY, David R. (US), MULL, Eric (US), POIRIER, Maude A. (CA), SANGHVI, 
Nishith (IN), SUN, Li-Qiang (US), TENNEY, Daniel J. (US), YEUNG, Kap-Sun (US), 
ZHU, Juliang (US), REID, Patrick C. (US), SCOLA, Paul Michael (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất peptit vòng lớn có khả năng ức chế các tương tác 

protein/protein PD-1/PD-L1 và CD80(B7-1)/PD-L1 
  (57)   Sáng chế đề xuất các hợp chất peptit vòng lớn mới có khả năng ức chế tương tác 

protein/protein PD-1/PD-L1 và PD-L1/CD80, và do đó hữu ích cho việc làm thuyên 
giảm các bệnh khác nhau, bao gồm ung thư và các bệnh nhiễm khuẩn.  
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(11) 44787 
(21) 1-2015-03492 (51) 7 H04B  1/40, G06F  3/048 

(22) 24.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2014/001471     24.02.2014 (87) WO2014/129862 A1 28.08.2014 
(30) 10-2013-0019508          22.02.2013     KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Ho-Young (KR), KIM, Min-Ju  (KR), MOON, Ji-Young (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chỉnh sơ đồ hiển thị các đối tượng theo tín 

hiệu nhập vào liên quan đến hoạt động của thiết bị đầu cuối 
di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chỉnh sơ đồ hiển thị các đối tượng theo tín hiệu 
nhập vào liên quan đến hoạt động của thiết bị đầu cuối di động. Phương pháp này bao 
gồm các bước: thay đổi một hoặc nhiều vùng trong số các vùng tương ứng với tín hiệu 
nhập vào liên quan đến hoạt động của thiết bị đầu cuối di động nếu thu được tín hiệu 
nhập vào liên quan đến hoạt động của thiết bị đầu cuối di động khi sơ đồ bố trí có các 
vùng mà các đối tượng được hiển thị tương ứng trong đó được hiển thị, và hiển thị sơ đồ 
bố trí có các vùng đã thay đổi. Tín hiệu nhập vào liên quan đến hoạt động của thiết bị 
đầu cuối di động có thể là sự chuyển động của thiết bị đầu cuối di động, hơi thở của 
người dùng, hoặc động tác. Khi phát hiện thấy có tín hiệu nhập vào liên quan đến hoạt 
động của thiết bị đầu cuối di động trong lúc đang chạm vào một trong số các vùng tạo 
nên sơ đồ bố trí, thì các vùng còn lại, trừ vùng được chạm vào, sẽ được sắp xếp lại. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
379 

(11) 44788 
(21) 1-2015-03494 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/5025, A61P  

35/00 
(22) 25.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/EP2014/053573    25.02.2014 (87) WO2014/131739 04.09.2014 
(30) 13157453.5         01.03.2013    EP 

13198930.3         20.12.2013    EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, Berlin 13353, Germany 
(72) KOPPKITZ, Marcus  (DE), KLAR, Ulrich (DE), WENGNER, Antje Margret (DE), 

NEUHAUS, Roland (DE), SIEMEISTER, Gerhard (DE), BRUNING, Michael (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất imidazopyridazin được thế, phương pháp điều chế 

chúng, dược phẩm và dược phẩm kết hợp chứa chúng và các 
hợp chất trung gian dùng trong quy trình điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất imidazopyridazin được thế, phương pháp điều chế chúng, 
dược phẩm và dược phẩm kết hợp chứa chúng. Các hợp chất này là hữu dụng trong sản 
xuất dược phẩm dùng để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh, đặc biệt là chứng rối loạn tăng 
sinh cao và/hoặc chứng rối loạn tạo mạch, ở dạng hoạt chất duy nhất hoặc kết hợp với 
các hoạt chất khác. Sáng chế cũng đề cập đến các hợp chất trung gian hữu dụng trong 
việc điều chế các hợp chất này. 
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(11) 44789 
(21) 1-2015-03504 (51) 7 G06F  3/0481,  3/041,  3/14 

(22) 20.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/KR2014/001395    20.02.2014 (87) WO2014/129828 A1 28.08.2014 
(30) 10-2013-0019527         23.02.2013    KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) KIM, Jinyong (KR), KANG, Jiyoung (KR), KIM, Daesung (KR), LEE, Boyoung 

(KR), LIM, Seungkyung (KR), JEON, Jinyoung (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra hiệu ứng phản hồi trong thiết bị đầu cuối 

và thiết bị đầu cuối thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị đầu cuối tạo ra hiệu ứng phản hồi đáp lại tín 

hiệu nhập vào của người dùng qua tấm cảm ứng chạm. Phương pháp này bao gồm các 
bước: hiển thị đối tượng trên màn hình hoặc hiển thị hình ảnh đè lên đối tượng, phát 
hiện trạng thái lơ lửng của phương tiện nhập cảm ứng, trạng thái lơ lửng này là so với 
đối tượng và tạo ra hiệu ứng phản hồi trực quan đáp lại trạng thái lơ lửng. Khi đối tượng 
được hiển thị trên màn hình, hiệu ứng phản hồi trực quan tương ứng với khoảng cách 
giữa đối tượng và phương tiện nhập cảm ứng hoặc chức năng tương ứng với đối tượng. 
Khi hình ảnh được hiển thị đè lên đối tượng, hiệu ứng phản hồi trực quan là hiển thị đối 
tượng bên trên hình ảnh. 
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(11) 44790 
(21) 1-2015-03535 (51) 7 H04L  27/00 

(22) 12.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2014/073263    12.03.2014 (87) WO2014/139417 18.09.2014 
(30) 13/797,408         12.03.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) PIAZZI, Leonard (US), MA, Zhengxiang (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Các phương pháp và hệ thống để lái chùm tia nhiễu xén giảm 

hệ số đỉnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để lái chùm tia nhiễu xén giảm hệ số đỉnh 

(crest factor reduction-CFR). Các tỷ số tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-noise ratio-SNR) 
và/hoặc hiệu năng bộ khuếch đại có thể được cải thiện trong các ứng dụng CFR bằng 
cách lái nhiễu xén theo hướng khác so với tín hiệu dữ liệu đạt được khi tiếp nhận. Cụ thể 
là, bằng cách sử dụng các tín hiệu nhiễu xén có mối tương quan pha-biên độ khác với 
tín hiệu đầu vào/đường cơ sở khiến tín hiệu nhiễu xén và tín hiệu dữ liệu biểu thị các 
mẫu hình anten khác nhau, lái có hiệu quả nhiễn xén theo hướng khác so với tín hiệu dữ 
liệu. Chẳng hạn, nhiễu xén có thể được lái xa khỏi các bộ phận tiềm năng để cải thiện 
chất lượng tín hiệu nhận được. Ngoài ra, nhiễu xén cường độ cao hơn có thể được sử 
dụng để đạt được hiệu năng khuếch đại công suất cải thiện mà không tăng SNR được 
tiếp nhận. 
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(11) 44791 
(21) 1-2015-03581 (51) 7 A43B  1/00,  13/20,  13/18,  13/12 

(22) 07.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/021716     07.03.2014 (87) WO2014/138573 12.09.2014 
(30) 13/791,612          08.03.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) MINER, Mark, C. (US), SCHAEFER, Emily, B. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống đế dùng cho đồ đi ở chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đế dùng cho đồ đi chân, trong đó hệ thống đế này là hệ 
thống đế nhiều màu bao gồm đế giữa, bộ phận rỗng ruột và đế ngoài. Đế giữa, bộ phận 
rỗng ruột và đế ngoài có màu thứ nhất ở phần trước bàn chân thuộc hệ thống đế và màu 
thứ hai ở phần gót chân thuộc hệ thống đế. Đế giữa bao gồm hai lớp phủ ngoài tương 
ứng với hai màu, bộ phận rỗng ruột bao gồm hai màu sắc tương ứng với hai màu và đế 
ngoài được làm bằng hai vật liệu được tạo màu khác nhau tương ứng với hai màu. 
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(11) 44792 
(21) 1-2015-03610 (51) 7 A61K  9/08,  47/26,  47/38,  9/16,  

31/55 
(22) 28.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2014/055890      28.02.2014 (87) WO2014/133196 A1 04.09.2014 
(30) 2013-041105        01.03.2013   JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) AKAGI, Akitsuna  (JP), SUZUKI, Kai (JP), NAKAMURA, Atsuya  (JP), 

NlSHIBAYASHI, Toru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Huyền phù để sử dụng qua đường miệng chứa tolvaptan vô 

định hình và phương pháp bào chế huyền phù này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến huyền phù để sử dụng qua đường miệng chứa các hạt chứa 

tolvaptan vô định hình có thể ức chế hoặc làm chậm sự kết tinh của tolvaptan vô định 
hình theo thời gian trong huyền phù này, và duy trì ổn định độ tan cao của tolvaptan và 
độ hấp thụ tốt của tolvaptan qua đường ruột; và chế phẩm rắn để sử dụng qua đường 
miệng có thể được tạo huyền phù để bào chế huyền phù để sử dụng qua đường miệng 
khi sử dụng. Sáng chế còn đề cập đến huyền phù để sử dụng qua đường miệng, cụ thể là 
siro, chứa (a) các hạt chứa tolvaptan vô định hình, (b) hydroxy propyl metylxenluloza 
(HPMC), và (c) dung môi, trong đó lượng HPMC là 0,1 đến 25% trọng lượng theo tổng 
trọng lượng của huyền phù để sử dụng qua đường miệng. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp bào chế huyền phù này. 
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(11) 44793 
(21) 1-2015-03660 (51) 7 F24F  7/013 

(22) 05.03.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/056018      05.03.2013 (87) WO2014/136209 A1 12.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2015 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) YASUDA, Yuuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu đóng mở cửa sập và quạt thông gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu đóng mở cửa sập (100), bao gồm khung (10) có dạng hình 
chữ nhật; các tấm cửa sập (20a, 20b, 20c) được lắp trên khung (10) để quay được quanh 
các trục quay cửa sập (41a, 41b , 41c), được bố trí tương ứng ở các vị trí sát với các mép 
bên (22a, 22b, 22c) của các bề mặt cửa sập (21a, 21b, 21c), tay đòn của cửa sập (40a, 
40b, 40c) được cố định ở các vị trí sát với các mép bên (22a, 22b, 22c) và bị nghiêng 
tương ứng nhờ các tấm cửa sập (20a, 20b, 20c); tấm ghép nối (30) để ghép nối các tay 
đòn của cửa sập (40a, 40b, 40c) với nhau; và lò xo (50) được lắp để nối tay đòn của cửa 
sập (40a) và tay đòn của cửa sập (40b). Một phần đầu của lò xo (50) được lắp có chọn 
lọc trên một phần lắp lò xo bất kỳ (45a1) và phần lắp lò xo (45a2) được bố trí trên tay 
đòn của cửa sập (40a), nhờ đó có thể thay đổi các đặc tính của mômen xoắn để trợ lực 
cho sự đóng và mở của tấm cửa sập (20a). Sáng chế cũng đề cập đến quạt thông gió có 
cơ cấu đóng mở cửa sập này.  
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(11) 44794 
(21) 1-2015-03669 (51) 7 H04W  48/08,  48/10,  88/02,  88/08 

(22) 05.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/CN2014/072904     05.03.2014 (87) WO2014/135077 A1 12.09.2014 
(30) 13/786,081          05.03.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CALCEV, George (US), CAI, Lin (CA), ZHANG, Xingxin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phát tín hiệu qua giao thức truy vấn mạng truy 

cập (ANQP), điểm truy cập và trạm 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp phát tín hiệu qua giao thức truy vấn mạng truy cập 

(ANQP) bao gồm bước thu, bởi điểm truy nhập (AP), một yêu cầu đối với phần tử 
ANQP, và phát đa hướng phần tử ANQP dưới dạng phần tử thông tin ANQP (ANQP 
IE), trong đó ANQP IE này được tạo cấu hình tương ứng với định dạng có thể truyền 
được bởi AP trong phát đa hướng. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
386 

(11) 44795 
(21) 1-2015-03679 (51) 7 A61K  8/25,  8/26, A61Q  11/00, 

C01B  33/193 
(22) 14.03.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/US2014/027687   14.03.2014 (87) WO2014/152745 A1 25.09.2014 
(30) 61/790,280        15.03.2013   US 

14/201,399        07.03.2014   US 
(71) J.M. HUBER CORPORATION  (US) 

3100 Cumberland Blvd, Suite 600, Atlanta, GA 30339, United States of America 
(72) SINCLAIR, Fitzgerald, A. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu silic oxit, phương pháp điều chế và thuốc đánh răng 

chứa vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu silic oxit có đặc tính làm sạch cao và độ mài mòn thấp, 

phương pháp điều chế vật liệu này và thuốc đánh răng chứa vật liệu silic oxit này. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2836 
(21) 2-2010-00288 (51) 7 B25J 1/00 

(22) 23.12.2010 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2010 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Nam Khánh (VN), Thái Thị Thu Hà (VN), Huỳnh Thanh Quang (VN) 
(54) Tay đo tọa độ năm bậc tự do 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tay đo năm bậc tự do, tay đo này bao gồm năm khớp, trong đó 
khớp thứ nhất lắp với đế và có trục quay vuông góc với mặt phẳng đế; khớp thứ hai có 
trục quay vuông góc với trục quay của khớp thứ nhất; cụm khớp thứ ba và thứ tư có kết 
cấu gắn liền nhau, trong đó khớp thứ ba có trục quay song song với trục quay của khớp 
thứ hai, khớp thứ tư có trục quay vuông góc với trục quay của khớp thứ ba; khớp thứ 
năm có trục quay vuông góc với trục quay của khớp thứ tư, một đầu lắp với khớp thứ tư 
thông qua một khâu, đầu còn lại lắp với đầu dò. 
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(11) 2837 
(21) 2-2014-00114 (51) 7 C11D 3/395 

(22) 26.04.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2014 
(75) Lê Thị Minh Tuệ  (VN) 

25/9 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Chế phẩm diệt khuẩn để vệ sinh bàn cầu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm diệt khuẩn để vệ sinh bàn cầu có thành phần bao 
gồm (theo thể tích): cồn 90-96%: 92-96%; tinh dầu thơm: 1%; và nước cất 3-7%. Chế 
phẩm theo giải pháp hữu ích thích hợp để vệ sinh bàn cầu nhằm tránh lây nhiễm các 
bệnh về da, bệnh truyền nhiễm và các bệnh xã hội do sử dụng chung bồn cầu. 
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(11) 2838 
(21) 2-2014-00115 (51) 7 A45C  11/00 

(22) 26.04.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2014 
(71) MERRIMACK RIVER PRECISION INDUSTRIAL CORPORATION  (TW) 

8F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Road, Taipei City, Taiwan 
(72) Tsung-Ming KUNG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Vòng kết nối cho các dây đai giữ chéo bên trong của vali 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vòng kết nối cho các dây đai giữ chéo bên trong của vali 
có tấm khâu và ít nhất một vòng kết nối. Vòng kết nối được gắn vuông góc với tấm 
khâu. Tấm khâu được gắn vào vali bằng cách khâu, cách thức này tương tự phương pháp 
gắn miếng vải lót, nhờ đó nâng cao hiệu quả sản xuất bởi quy trình sản xuất được đơn 
giản hóa. 
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(11) 2839 
(21) 2-2014-00116 (51) 7 A62B  35/00 

(22) 26.04.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2014 
(71) MERRIMACK RIVER PRECISION INDUSTRIAL CORPORATION  (TW) 

8F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Road, Taipei City, Taiwan 
(72) Tsung-Ming KUNG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khóa dây đai nhả khóa ở mặt trước 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa dây đai nhả khóa ở mặt trước bao gồm khớp lỗ nối và 
đầu nối. Khớp lỗ nối có phần móc và thân chính, và đầu nối có lỗ cài chặt. Phần móc 
được lắp khớp trong lỗ cài chặt để giữ khớp lỗ nối và đầu nối. Khóa dây đai nhả khóa ở 
mặt trước có kết cấu đơn giản để dễ dàng sử dụng và chi phí sản xuất thấp. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 2840 
(21) 2-2014-00121 (51) 7 E02B 3/00 

(22) 29.04.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2014 
(71) Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc Gia về động lực học sông 

biển  (VN) 
Số 1, ngõ 165, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Ngọc Quỳnh (VN) 
(54) Phương pháp hạn chế tỷ lệ phân chia lưu lượng nước từ sông 

Hồng sang sông Đuống 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp hạn chế tỷ lệ phân chia lưu lượng nước từ 

sông Hồng sang sông Đuống nhờ việc sử dụng các giải pháp công trình tối ưu về mặt kỹ 
thuật tại khu vực phân lưu sông Hồng, sông Đuống bao gồm: công trình lấp hố xói đoạn 
cửa vào sông Đuống và công trình kè phân lưu đầu bãi Bắc cầu. 
Các giải pháp công trình này có hiệu quả hạn chế tỷ lệ phân chia lưu lượng nước từ sông 
Hồng sang sông Đuống vào các mùa trong năm, góp phần bảo đảm an toàn đê điều trên 
hệ thống sông Đuống trong mùa lũ, làm tăng khả năng lấy nước của các hệ thống thủy 
lợi lớn vùng hạ du sông Hồng vào mùa kiệt. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
392 

(11) 2841 
(21) 2-2014-00123 (51) 7 E05G  1/12,  1/00 

(22) 29.04.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ cơ khí Toàn Gia  (VN)

Số 94, đường ĐX 95, khu 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương. 

(72) Hồ Văn Du (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA PHAM LAW CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất tủ đựng đồ bằng thép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất tủ đựng đồ bằng thép có khả năng 
chống cháy và có tính thẩm mỹ cao. Phuơng pháp bao gồm các buớc: a) cắt dập 
các bộ phận của tủ; b) hàn các bộ phận đã chuẩn bị ở bước a); c) bơm hỗn hợp bê 
tông chống cháy; d) bả matit; e) sơn thành phẩm; f) lắp ráp thành phẩm để thu 
được sản phẩm hoàn chỉnh. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 2842 
(21) 2-2014-00124 (51) 7 H05B  
(22) 29.04.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2014 
(71) SUNFLY SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

3F., No. 411, Sec. 1, Zhongshan Rd., Guiren Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) Sian-Tang Jheng (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị chiếu sáng dùng cho nhà máy 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị chiếu sáng dùng cho nhà máy bao gồm: mái lợp 
lấy ánh sáng (20), vòng đệm LED (25), nắp chịu nước (21), ống dẫn ánh sáng (22), bộ 
khuếch tán ánh sáng (23) và đế (24). Mái lợp lấy ánh sáng (20) được khóa với nắp chịu 
nước (21), nắp (21) này được lắp trên ống dẫn ánh sáng (22), bộ khuếch tán ánh sáng 
(23) được lắp trên ống dẫn ánh sáng (22), ống dẫn ánh sáng (22) được đút vào đế (24) và 
mái nhà (3), và đế (24) được bắt chặt trên mái nhà (3). Vòng đệm LED (25) được xác 
định giữa mái lợp lấy ánh sáng (20) và nắp chịu nước (21), vòng đệm (25) này gồm có 
chi tiết LED, sao cho khi độ sáng ở trong nhà máy không đủ, chi tiết LED được khởi 
động nhờ nguồn điện để chiếu sáng nhà máy, nắp chịu nước (21) được lắp trên đế (24), 
nắp chịu nước (21) và đế (24) được điều chỉnh sao cho góc lắp của chúng được định vị ở 
mức nằm ngang, và nắp chịu nước (21) được cố định trên đế (24). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 2843 
(21) 2-2014-00126 (51) 7 F41A 21/00 

(22) 09.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2014 
(71) Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng  (VN) 

Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Quốc Toản (VN) 
(54) Máy chuốt rãnh nòng pháo lỗ sâu đến 5000 mm điều khiển CNC 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy chuốt rãnh nòng pháo lỗ sâu đến 5000 mm điều khiển 
CNC. 
Máy chuốt bao gồm các bộ phận chính: thân máy (1); động cơ bơm thủy lực (6); xi lanh 
thủy lực; thùng dầu (3); cụm cơ cấu tạo rãnh xoắn (4); bu lông kẹp (5); động cơ bơm 
thủy lực (6); tủ điện điều khiển; cần gá dao chuốt. 
Một số thông số chính của máy: lực chuốt từ 150000 N đến 350000 N; đường kính lỗ 

chuốt từ 30 mm đến 80 mm. Lực kéo tối đa của xi lanh thủy lực là 25 tấn. áp suất làm 
việc tối đa 210 bar (21000000 N/m2). Tốc độ tịnh tiến của cần pit tông cho phép từ 0,1 
đến 8 m/ph. Công suất động cơ 20 kW với tốc độ 1450 v/ph. Lưu lượng bơm dầu 
khoảng 60 l/ph. 

Bộ điều khiển CNC sử dụng hệ điều khiển Sinumerik 840D là một trong những sản 
phẩm nằm trong dải CNC cao nhất của SIEMENS với Simodrive 611. Hệ thống này sử 
dụng kỹ thuật số và điều khiển tốc độ quay và tịnh tiến của cần kéo cũng như điều khiển 
động cơ cho trục chính. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 2844 
(21) 2-2014-00128 (51) 7 A45F  3/22 

(22) 13.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.05.2014 
(75) Cơ sở Xuân Hải  (VN) 

¤ 30B lô DC03, tổ 15, KDC ViệtSing, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(54) Khung võng xếp 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khung võng xếp bao gồm: khung đế gồm hai thanh ngang 

(01) song song nhau và hai thanh dọc (02) song song nhau; tại hai đầu của hai thanh 
ngang và chính giữa hai thanh dọc có các chân có núm ren (03) có thể điều chỉnh cao 
thấp phù hợp với mặt nền không bằng phẳng; hai thanh dọc (02) có phần khớp gập (04) 
ở chính giữa để có thể gập đôi phần khung chân đế giúp khung võng gọn hơn khi gập 
lại; để cố định khớp gập (04) này, khi võng ở trạng thái đang sử dụng, phần thân thanh 
dọc (02) ở khung đế được lắp một chốt (13); phần khung giá móc (05) có dạng chữ A 
với hai chân được ghép khớp với hai đầu thanh ngang (01) bởi ổ bi (06) giúp chuyển 
động gập, mở linh hoạt, nhẹ nhàng và không có tiếng ồn; thanh ngang (07) được tạo bởi 
hai thanh nhỏ có một đầu gắn cố định vào thành chữ A, một đầu ở giữa ghép với nhau 
bởi lỗ trục để thanh giằng (08) xuyên qua; một đầu thanh giằng (08) tiếp xúc với thanh 
ngang chữ A (07) được tạo ren và được giữ bởi đai ốc; đầu còn lại tiếp xúc với khung đế 
được cố định với một thanh ngang (09) cố định với hai thanh dọc (02) của khung đế. 
Đầu phần khung giá móc (05) được gấn móc treo võng (10) bằng bu lông và đai ốc liên 
kết. Đỉnh phần khung giá móc (05) được gắn cố định một ống ngắn (11) để cắm giá treo 
quạt/ đèn, hoặc thanh ngang treo màn. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 2845 
(21) 2-2014-00130 (51) 7 B03D  1/02, B01D  21/01, C02F  

1/24 
(22) 19.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2014 
(71) Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam  (VN) 

Số 160 Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Xuân Đức (VN), Nguyễn Công Minh (VN) 
(54) Thiết bị xử lý nước bằng cách kết hợp lắng và tuyển nổi bằng 

bọt khí bão hòa 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị xử lý nước bằng cách kết hợp lắng và tuyển nổi 

cặn bằng bọt khí bão hòa mà có khả năng loại bỏ các cặn lơ lửng, chất hữu cơ, v.v.., đặc 
biệt là các cặn lơ lửng có tỷ trọng nhỏ hơn nước với hiệu suất cao và ổn định, đồng thời, 
thiết bị này cũng có kích thước nhỏ gọn, dễ chế tạo và lắp đặt. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 2846 
(21) 2-2014-00131 (51) 7 G08G , G08B  

(22) 19.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2014 
(71) Công ty Cổ phần Viễn thông VTC  (VN) 

750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Xuân Tiến (VN) 
(54) Hệ thống phòng vệ - giám sát đường ngang công nghệ không 

dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phòng vệ - giám sát đường ngang công nghệ không dây. 

Hệ thống phòng vệ - giám sát đường ngang công nghệ không dây là hệ thống tích hợp 
các nguồn thông tin về vị trí và vận tốc đoàn tàu và thông tin về hình ảnh tại điểm giao 
cắt đường ngang, thông qua các kênh truyền tin vô tuyến băng hẹp và băng rộng để tạo 
cảnh báo tự động tại đường ngang cho giao thông trên đường bộ và cảnh báo chướng 
ngại cho lái tàu. Hệ thống được thiết kế có tính dự phòng cao để vẫn làm việc được khi 
một phần thiết bị hư hỏng, góp phần giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn tại đường 
ngang. Ngoài ra, thiết bị trên đầu máy còn làm nhiệm vụ thu thập và truyền dữ liệu 
(thông tin của đoàn tàu: vị trí, tốc độ và số liệu đầu máy: nhiên liệu, áp suất, phanh, thời 
gian làm việc của ban lái tàu) về cho trung tâm giám sát theo thời gian thực để quản lý, 
giám sát, phân tích và thống kê, nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí quản lý. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 2847 
(21) 2-2014-00133 (51) 7 B04C 1/00 

(22) 21.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2014 
(75) YU-PEI HO   (TW) 

No. 815-5, Sec. 2, Liming Rd., Situn Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị ly tâm để tách tạp chất rắn ra khỏi dòng khí 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị ly tâm để tách tạp chất rắn ra khỏi dòng khí bao 
gồm các ống tách (3), mỗi ống tách này bao gồm quạt dẫn hướng dòng khí (32) được 
lắp đồng trục bên trong thân ống ngoài (31) và cùng với các kênh xoắn ốc (322) tạo ra 
dòng khí, dòng khí này đi theo dạng dòng xoáy lốc qua buồng tách (310) vào trong ống 
tách (3), bằng cách di chuyển theo đường xoáy lốc, một số tạp chất rắn bị tách ra khỏi 
dòng khí bên trong buồng tách (310). Mỗi ống tách (3) có khả năng kết nối có chọn lọc 
với một hoặc hai van ba cửa (4) để tạo ra môđun lọc thứ nhất (A) hoặc môđun lọc thứ 
hai (B), trong đó dòng khí đi qua đoạn ống nối của một hoặc hai van ba cửa (4) trước 
khi đi vào ống tách (3). 
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(11) 2848 
(21) 2-2014-00134 (51) 7 B01D  21/00, C02F  1/52 

(22) 23.05.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2014 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam (VICEN)  (VN) 

Số 160 Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Xuân Đức (VN), Nguyễn Công Minh (VN) 
(54) Bể lắng lamen bao gồm cụm cơ cấu phản ứng keo tụ và tuần 

hoàn cặn 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bể lắng lamen cải tiến, có kết cấu bao gồm đường ống cấp 

nước cần xử lý (1); cụm cơ cấu phản ứng keo tụ và tuần hoàn cặn được lắp đặt ở giữa, 
theo đường trục dọc của bể lắng lamen mà bao gồm vòi phun (2) được bố trí nằm thẳng 
hàng, hướng vào phía trong của ngăn phản ứng keo tụ (3) để thực hiện quá trình phản 
ứng keo tụ giữa các hạt cặn lơ lửng trong nước cần xử lý được phun vào và các cặn lắng 
ở đáy của ngăn thu gom cặn lắng (9) được cuốn theo, nhằm tạo ra các bông cặn lớn và 
ngăn ổn định keo tụ (4); ngăn phân phối (5) để tiếp nhận và phân phối nước cần xử lý 
chứa các bông cặn lên cụm tấm lắng lamen (6) để thực hiện quá trình lắng cặn một cách 
hiệu quả; máng thu nước dạng răng cưa (7) để thu gom nước đã được xử lý và dẫn ra 
ngoài thông qua đường ống xả nước đã xử lý (8); và ngăn thu gom cặn lắng (9) chứa cặn 
lắng mà được xả định kỳ ra ngoài qua đường ống xả cặn lắng (10). 
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(11) 2849 
(21) 2-2014-00163 (51) 7 B65D  51/20,  41/62 

(22) 25.04.2012 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/ES2012/070282     25.04.2012 (87) WO2013/072535 23.05.2013 
(30) U201131191          17.11.2011     ES 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2014 
(71) ARAGONESA DE DESARROLLOS E INNOVACIONES S.L.  (ES) 

Paseo de la Independencia 24-26, 6o Oficina 4 E-50004 Zaragoza, Spain 
(72) ARANDA CAMPIN, David (ES), ROTTIER TUNEU, Sergio (ES), CANALS SIN, 

Angel (ES), SOLER-ROIG DUALDE, Alejo (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vỏ bảo vệ dùng cho lon đồ uống 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vỏ bảo vệ dùng cho lon đồ uống, loại được sử dụng như là 
một bộ phận bảo vệ để vệ sinh, mà có thể được ứng dụng riêng biệt với mỗi đồ chứa, vỏ 
bảo vệ này bao gồm bộ phận xé nằm ngang để tiếp cận vòng kéo của lon và bộ phận xé 
thẳng đứng ở dạng dải dọc được dập lỗ trước. Vỏ bảo vệ này, khác biệt ở chỗ, gồm có 
thân dạng ống có đáy được tạo hình và thân trên ở đầu đối diện, vỏ này được làm bằng 
vật liệu bền không thấm nước, in lên được mà có hình dạng tương tự với lon và bao gồm 
thông tin ở dạng chữ nổi tùy ý. 
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(11) 2850 
(21) 2-2014-00177 (51) 7 E06B  9/17 

(22) 30.06.2014 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2014 
(75) Lê Mạnh Đức  (VN) 

Số 180 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
(54) Cửa cuốn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất cửa cuốn (1) bao gồm nhiều môđun thanh kim loại định hình 
(10) liên kết liên tục với nhau, trong đó mỗi môđun thanh kim loại định hình (10) bao 
gồm thanh kim loại định hình thứ nhất (100), thanh kim loại định hình thứ hai (200), 
nhiều phương tiện hấp thu va đập (150) được gắn vào bên trong thanh kim loại định hình 
thứ nhất (100). Thanh kim loại định hình thứ nhất (100) được tạo kết cấu với thân chính 
(110) có dạng hộp rỗng với mặt cắt ngang dạng hình chữ nhật dẹt với bốn góc vê tròn 
(111), bao gồm phần trên (112), phần giữa (113) và phần dưới (114) đối xứng với phần 
trên (112) qua phần giữa (113). Thanh kim loại định hình thứ hai (200) được tạo kết cấu 
bao gồm thân giữa (210) có dạng hộp rỗng với mặt cắt ngang dạng hình chữ nhật dẹt với 
bốn góc vê tròn (211), và hai thành móc (220) được tạo ra vuông góc tại mặt đầu đối 
xứng của thân giữa (210). 
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(11) 2851 
(21) 2-2015-00045 (51) 7 B29C 67/00 

(22) 13.02.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) YOUKING TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, Taiwan. 
(72) Wang, Kuan-Ju (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Mô đun đầu phun máy in ba chiều 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến mô đun đầu phun máy in ba chiều (máy in 3D) có kết cấu 
gọn nhẹ, mô đun này bao gồm: đế cố định đầu phun và mô đun đầu phun. Mô đun đầu 
phun này bao gồm: mô đun vòi phun chuyển vật liệu in. Một đế kim loại tản nhiệt được 
kết hợp với mô đun chuyển vật liệu in của mô đun vòi phun chuyển vật liệu in. Bộ phận 
gia nhiệt bằng gốm sứ được nối vào mô đun đầu phun của mô đun vòi phun chuyển vật 
liệu in và tạo ra nhiệt độ cao, tiếp giáp với bộ phận gia nhiệt là tấm đỡ bằng nhựa dẻo có 
tính chất cách nhiệt cao được lắp trên mô đun vòi phun chuyển vật liệu in, một chi tiết 
đàn hồi được bố trí ở giữa đế cố định và tấm đỡ và tạo ra tính đàn hồi cho tấm đỡ để đỡ 
bộ phận gia nhiệt bằng gốm sứ. 
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(11) 2852 
(21) 2-2015-00091 (51) 7 A47L  13/16,  13/17, D04H  1/495,  

1/76 
(22) 08.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/080223         08.11.2013 (87) WO2014/087796 12.06.2014 
(30) 2012-265036         04.12.2012    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2015 
(71) KAO CORPORATION   (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP) 
(72) HAYASE, Taeko  (JP), SHIRASAKI, Emiko  (JP), WADA, Minoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Vải không dệt dùng làm tấm lau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt (1) dùng làm tấm lau trong đó gờ (2) và rãnh (3) 
được tạo ra lần lượt tại các vị trí tương ứng với nhau trên cả hai mặt (1a, 1b), và lỗ (4) 
được tạo thành trong rãnh (3). Mỗi gờ (2) và rãnh (3) kéo dài song song với bề mặt vải 
không dệt (1). Mỗi rãnh (3) lần lượt có phần lỗ (3h) có lỗ (4), và phần không lỗ (3n) 
không có lỗ (4) và có khoảng cách dài hơn giữa phần đầu gần nhất của các lỗ liền kề (4) 
của phần lỗ (3h). Mô hình bố trí của phần lỗ (3h) và không lỗ (3n) được gắn trong rãnh 
(3a) khác biệt với mô hình bố trí của phần lỗ (3h) và phần không lỗ (3n) được gắn trong 
rãnh liền kề (3b). Khi toàn bộ bề mặt vải không dệt (1) được nhìn thấy trong hình chiếu 
bằng, vải không dệt (1) có vùng lỗ (11) được tạo bởi phần lỗ (3h) của rãnh (3), và vùng 
không lỗ (12) được tạo ra bởi phần không lỗ (3n) của rãnh (3). Mỗi vùng lỗ (11) và vùng 
không lỗ (12) được bố trí trong mô hình xác định trước. 
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(11) 2853 
(21) 2-2015-00092 (51) 7 A47L  13/16,  13/17, D04H  1/495,  

1/76 
(22) 08.11.2013 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/JP2013/080224         08.11.2013 (87) WO2014/087797 12.06.2014 
(30) 2012-265037         04.12.2012    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2015 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP) 
(72) HAYASE, Taeko (JP), SHIRASAKI, Emiko (JP), WADA, Minoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Vải không dệt dùng làm tấm lau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt (1) dùng làm tấm lau trong đó gờ (2) và rãnh (3) 
được tạo ra lần lượt tại các vị trí tương ứng với nhau trên từng mặt của cả hai mặt (1a, 
1b), và lỗ (4) xuyên qua các rãnh (3) của cả hai bề mặt này. Các gờ (2) và rãnh (3) kéo 
dài song song với nhau, kéo dài theo hướng giao nhau từng cặp của cả hai mặt (1c, 1d) 
và song song với bề mặt vải không dệt (1). Trong hình chiếu bằng, mỗi rãnh (3) lần lượt 
có phần lỗ (3h) có lỗ (4), và phần không lỗ (3n) không có lỗ (4) và có khoảng cách dài 
hơn giữa phần đầu gần nhất của các lỗ liền kề (4) của phần lỗ (3h). Mô hình bố trí của 
phần lỗ (3h) và không lỗ (3n) được gắn trong các rãnh liền kề (3) là khác nhau. Khi toàn 
bộ bề mặt vải không dệt (1) được nhìn thấy trong hình chiếu bằng, vải không dệt (1) có 
vùng lỗ (11) được tạo ra bởi phần lỗ (3h) của rãnh (3), và vùng không lỗ (12) được tạo ra 
bởi phần không lỗ (3n), vùng lỗ (11) và vùng không lỗ (12) được bố trí trong mô hình 
xác định trước. 
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(11) 2854 
(21) 2-2015-00097 (51) 7 B65G 1/00 

(22) 22.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201420214020.4     29.04.2014 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2015 
(75) CHANG, CHI-LUNG  (TW) 

5F., No. 89, Minsheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Máy nhuộm vải băng chuyền có thiết bị tìm đầu vải 

  (57)     Giải pháp đề cập đến máy nhuộm vải băng chuyền có thiết bị tìm đầu vải chủ yếu ở lắp 
đặt một thiết bị tìm đầu vải ở vị trí thích hợp trên máy nhuộm vải băng chuyền, thiết bị 
này có các chức năng như tìm đâu ra của vải, đo thời gian chu trình vải và tần suất chu 
trình vải, hiển thị và ghi chú tín hiệu xuất ra. Giải pháp hữu ích máy nhuộm vải băng 
chuyền lợi dụng các chức năng của thiết bị tìm đầu vải, ngoài việc có thể giám sát và 
ghi chép tình trạng vận chuyển vải, còn có thể kiểm tra được tín hiệu tần suất chu trình 
vải để điều khiển quá trình gia công nhuộm. 
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(11) 2855 
(21) 2-2015-00117 (51) 7 A01K  63/04 

(22) 07.05.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2015 
(75) Trần Tấn Việt  (VN) 

Số 75 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Bể nuôi cá sinh thái 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bể nuôi cá sinh thái (1) bao gồm: thân bể (10) được làm 
bằng vật liệu trong suốt và có mặt đỉnh hở; hệ thống lọc (20) được bố trí về một phía 
trên thân bể (10) và được tạo kết cấu bao gồm hộp lọc (21), ống xi- phông (22), nhiều 
phương tiện lọc (23) bao gồm đất sét nung, sỏi hoặc cát được điền đầy trong hộp lọc 
(21), và bơm nước (24) để bơm nước trong thân bể (10) vào hộp lọc (21); và cây cảnh 

(30) được nuôi trồng trong hệ thống lọc (20). ống xi- phông (22) được tạo kết cấu bao 
gồm: ống dẫn (221) có dạng hình chữ "L" có một nhánh được lắp kín luồn qua lỗ lắp 
(212) của hộp lọc (21) sao cho một đầu nằm trong hộp lọc (21) và đầu còn lại nằm trong 
thân bể (10); vỏ hình trụ (222) có nhiều cửa vào (222a) tại đầu hở và được lắp úp ngược 
chụp bên ngoài một đầu của ống dẫn (221) nằm trong hộp lọc (21) sao cho một khoảng 
trống (H1) được tạo ra giữa mặt đầu của ống dẫn (221) và mặt đáy trong của vỏ hình trụ 
(222); và ống thông khí (223) có một đầu được kết nối với vỏ hình trụ (222) tại khoảng 
trống (H1) và đầu còn lại nối thông với không khí bên ngoài. 
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(11) 2856 
(21) 2-2015-00130 (51) 7 D06B 1/00 

(22) 19.05.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201420258350.3     20.05.2014 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2015 
(75) CHANG, CHI-LUNG  (TW) 

5F., No. 89, Minsheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thiết bị bảo vệ chu trình của máy nhuộm vải có băng chuyền 

dẫn chuyển động 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị bảo vệ chu trình của máy nhuộm vải có băng 

chuyền dẫn chuyển động, chủ yếu được lắp đặt ở phía trước các bộ phận bên trong máy 
nhuộm, gồm có bánh răng rỗi cảm ứng chu trình vải và máy cảm ứng di động vải; phía 
sau các bộ phận bên trong máy nhuộm có lắp đặt thiết bị dẫn vải sau và thiết bị trải vải. 
Khi bánh răng rỗi cảm ứng chu trình vải cảm nhận được vải vẫn chưa được vận chuyển 
thì bộ phận băng chuyền dẫn chuyển động sẽ ngừng vận chuyển; khi bánh răng rỗi cảm 
ứng chu trình vải cảm nhận được vải vận chuyển quá nhanh, quá chậm hoặc bị dừng đột 
ngột do bị tắc thì bộ phận băng chuyền dẫn chuyển động được khống chế để tự động 
điều chỉnh tốc độ vận chuyển. 
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(11) 2857 
(21) 2-2015-00131 (51) 7 D06B 1/00 

(22) 19.05.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201420258408.4     20.05.2014 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2015 
(75) CHANG, CHI-LUNG  (TW) 

5F., No. 89, Minsheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Máy nhuộm vải có dải băng chuyền tự động được đặt nghiêng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy nhuộm vải có dải băng chuyền tự động được đặt 
nghiêng, các thiết bị được lắp đặt với hình thức nghiêng từ cao đến thấp, ở bộ phận sau, 
phía dưới của máy được lắp đặt một bể chứa chất lỏng với mục đích hứng các phẩm màu 
nhuộm (dạng lỏng) rơi ra từ bộ phận phía sau của ống dẫn thuốc nhuộm, nhờ đó mà tiết 
kiệm đáng kể lượng thuốc nhuộm cần phải sử dụng. Ngoài ra, do thiết kế nghiêng về 
phía trên của máy mà có thể biến ống dẫn thuốc nhuộm thành bình đựng; do thiết kế hơi 
nghiêng máy có thể làm giảm độ cao, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa bánh dẫn vải 
và băng chuyền, giúp giảm thiểu lực căng và lực kéo lên tấm vải trong quá trình nhuộm. 
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(11) 2858 
(21) 2-2015-00145 (51) 7 F28C 3/00 

(22) 04.06.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2015 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Thái Thị Thu Hà (VN), Nguyễn Minh Dương (VN), Trần Quang Phước (VN) 
(54) Cơ cấu tản nhiệt cho hệ thống cấp liệu đầu đùn của máy tạo 

mẫu nhanh công nghệ đùn kết dính 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu tản nhiệt cho hệ thống cấp liệu đầu đùn của máy 

tạo mẫu nhanh công nghệ đùn kết dính (FDM - Fused Deposition Modeling) bao gồm: 
hộp vật liệu, sợi vật liệu, hệ thống ống cách nhiệt, đầu đùn vật liệu, quạt hút - thổi nhiệt, 
lưu chất (không khí), khác biệt ở chỗ, hệ thống sẽ thổi lưu chất (không khí) từ môi 
trường bên ngoài vào hệ thống ống dẫn vật liệu đế đưa lượng nhiệt từ môi trường buồng 
gia công rò rỉ vào trong đường ống dẫn vật liệu và thổi ra ngoài nhằm tránh hiện tượng 
tích lũy nhiệt đùn làm ảnh hưởng đến vật liệu đùn và các chi tiết trong hệ thống cấp liệu. 
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(11) 2859 
(21) 2-2015-00148 (51) 7 F24H 1/00 

(22) 05.06.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2015 
(71) Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt úc  (VN) 

Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thành Phương (VN) 
(54) Bình nước nóng treo tường kháng khuẩn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bình nước nóng treo tường kháng khuẩn có cấu tạo bao 
gồm: thân bình (1) là nơi chứa nước nóng, được giữ nhiệt nhờ lớp bảo ôn (2); thanh điện 
trở (3) là bộ phận gia nhiệt cho nước và được nối với dây nguồn (4); dây nguồn (4) nối 
với nguồn điện; đường nước vào (6) và đường nước ra (5); đặc trưng ở chỗ, bể mặt trong 
của bình nước, bao gồm cả kiểu bình gia nhiệt trực tiếp và gia nhiệt gián tiếp, cổ lớp 
kháng khuẩn (7) được tạo ra bằng cách phun phủ dung dịch nano kháng khuấn, dung 
dịch nano kháng khuẩn này có các thành phần: rượu metylic: 0,21%, Octadcxylamin 
®imetyl trihy®roxysilyl propyl amoni clorua: 75%, rượu Isopropylic: 15,5%, nước: 
8,31% và các chất phụ gia khác: 0,98%.  
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(11) 2860 
(21) 2-2015-00157 (51) 7 G06K  9/00 

(22) 15.06.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lý Quốc Ngọc  (VN), Lê Công Đoàn  (VN) 
(54) Phương pháp tái tạo khuôn mặt ba chiều từ ảnh hai chiều 

  (57)     Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính, cụ thể đề cập đến 
phương pháp tái tạo khuôn mặt ba chiều từ dữ liệu ảnh hai chiều. Theo phương pháp 
này, chỉ sử dụng một ảnh đầu vào hai chiều, chỉ chứa một khuôn mặt của một người với 
góc nhìn chính diện, cảm xúc bình thường, điều kiện chiếu sáng bình thường, không 
trang điểm, không mang kính. Quá trình tái tạo khuôn mặt được th−c hiện tự động hoặc 
bán tự động. Chia quá trình này thành hai giai đoạn chính: 
- Tái tạo hình dáng (shape) của khuôn mặt và tái tạo vân (texture) của khuôn mặt. 
- Sau khi đã tái tạo được hình dáng khuôn mặt, sẽ ánh xạ vân từ khuôn mặt hai chiều 
vào hình dáng ba chiều vừa được tái tạo. 
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(11) 2861 
(21) 2-2015-00190 (51) 7 A61L , E03C 1/05 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2015 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh điện máy Việt úc  (VN) 

Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thành Phương (VN) 
(54) Vòi nước kháng khuẩn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vòi nước kháng khuẩn, trong đó dung dịch nano có tính 
chất diệt khuẩn được phun phủ lên bề mặt bên trong của vòi nước để tạo nên lớp màng 
diệt khuẩn (7) trên bề mặt bên trong của vòi nhằm ngăn chặn sự hình thành và tồn tại 
của vi khuẩn trong vòi nước. 
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(11) 2862 
(21) 2-2015-00197 (51) 7 A47K  5/00 

(22) 16.07.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(75) Nguyễn Phan Vũ Anh  (VN) 

409A lô 11, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Dụng cụ đùn ống kem đánh răng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến dụng cụ đùn ống kem đánh răng bao gồm hai con lăn 
động (1, 2) được đỡ xoay bởi hai chốt (3, 4) tương ứng, hai chốt (3, 4) song song với 
nhau nhờ được định vị ở hai đầu bằng hai chi tiết định vị (5) có các lỗ tương ứng sao cho 
giữa hai con lăn có khe hở (6) để đưa mép đáy của ống kem đánh răng vào đùn, hai chốt 
(3, 4) được cố định vào các chi tiết định vị (5) bằng cách dập hoặc bằng mối ghép ren, 
kích thước đường kính trong của hai con lăn động (1, 2) lớn hơn kích thước đường kính 
ngoài của hai chốt (3, 4) sao cho có thể điều chỉnh đóng - mở khe hở (6). 
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(11) 2863 
(21) 2-2015-00207 (51) 7 E04F 11/18 

(22) 22.07.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2015 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Lan can bê tông lắp ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lan can bê tông cốt thép, bê tông cốt sợi lắp ghép ứng 
dụng trong các công trình đường giao thông đô thị. Lan can được đúc sẵn thành từng đốt 
có khả năng lắp ghép với nhau bằng mối nối âm dương, thuận tiện chuyên chở, bố trí lắp 
đặt phù hợp các hệ thống trình hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với từng địa chất, địa hình khác 
nhau, lan can đúc sẵn có mác bê tông lớn hơn hoặc bằng M250, một đầu được bố trí mối 
nối âm, một đầu bố trí mối nối dương, phía trên của mặt cắt ngang phần thân có lỗ tròn 
để luồn cáp điện chiếu sáng; đường kính lỗ luồn cáp to hay nhỏ phụ thuộc vào yêu cầu 
thiết kế, phần thân lan can được đổ bê tông trực tiếp với phần tạo mỹ quan. 
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(11) 2864 
(21) 2-2015-00222 (51) 7 H01F  1/10, C10G  49/08, H01F  

1/11 
(22) 31.07.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2015 
(71) Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Vũ Xuân Minh (VN), Nguyễn Tuấn Dung (VN), Lê Thị Mai Hương (VN), Nguyễn 
Văn Tiến (VN) 

(54) Quy trình hòa tách bùn đỏ để sản xuất chất hấp phụ và chất 
keo tô 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình hòa tách bùn đỏ để sản xuất chất hấp phụ và chất 
keo tụ dùng trong xử lý nước, quy trình này bao gồm các bước: 
(i) pha loãng dung dịch axit đậm đặc để tạo ra dung dịch axit sulfuric có nồng độ từ 1 
đến 3M; 
(ii) hòa tách bùn đỏ thô dạng bán khô bằng cách khuấy đều bùn đỏ trong dung dịch axit 
sulfuric có nồng độ từ 1 đến 3M trong thời gian từ 1 đến 3 giờ ở nhiệt độ từ 90 đến 

115°C; 
(iii) lọc tách hỗn hợp nêu trên để thu được phần bã rắn và phần dịch lỏng riêng rẽ; 
(iv) rửa phần bã rắn bằng nước nóng, sau đó sấy khô phần bã rắn này để tạo ra chất hấp 
phụ, đồng thời thu gom nước rửa dùng để pha loãng dung dịch axit ở bước (i); 
(v) cô cạn phần dịch lỏng nêu trên để tạo ra chất keo tụ dạng rắn hoặc sử dụng trực tiếp 
làm chất keo tụ trong xử lý nước. 
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(11) 2865 
(21) 2-2015-00273 (51) 7 F23D  14/00 

(22) 09.09.2015 (43) 25.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2015 
(75) Công ty Trách nhiệm hữu hạn DRSAFE  (VN) 

50/3, đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Đầu đốt của bếp ga công nghiệp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đầu đốt của bếp ga công nghiệp bao gồm khoang trộn khí 
đốt (1), nắp đậy (2) để đậy lên phía trên khoang trộn khí đốt (1), trên nắp đậy có các 
hàng lỗ (h1), (h2), (h3), trong đó mỗi hàng này gồm các lỗ cấp khí đốt (21) được bố trí 
thành các đường tròn đồng tâm, các lỗ cấp khí đốt (21) của hàng lỗ (h3) được bố trí 

nghiêng so với mặt phẳng thẳng đứng một góc có giá trị nằm trong khoảng từ 20° - 30°, 
vành (3) lắp cách một khoảng so với khoang trộn khí đốt (1), mép trên của vành (3) nhô 
cao hơn so với các lỗ cấp khí đốt (21) trên hàng lỗ (h1). 
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(11) 2866 
(21) 2-2015-00287 (51) 7 A43C  11/00, A43B  11/00 

(67) 1-2015-03495   
(22) 27.02.2014 (43) 25.11.2015 
(86) PCT/FR2014/050420    27.02.2014 (87) WO2014/140443 18.09.2014 
(30) 13 52253         14.03.2013     FR 
(71) DECATHLON  (FR) 

4 Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, France 
(72) Nathalie JOUFFROY (FR), Martin TOULEMONDE (FR), Florian PUECH (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Giày có khớp nối và phương pháp sản xuất giày có khớp nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày có khớp nối (1) bao gồm ít nhất phần trên phía trước (6), phần 
trên phía sau (11), và đế trong (7), và tấm gót (12) được liên kết với bề mặt phía dưới 
của đế trong (7) bằng bản lề (18) cho phép sự dịch chuyển của tấm gót (12), so với đế 
trong (7), giữa vị trí mở thứ nhất và vị trí đóng thứ hai tỳ vào bề mặt phía dưới của đế 
trong (7) nằm sau bản lề (18). Mép lắp ráp (6a) của phần trên phía trước (6) được siết 
chặt tỳ vào bề mặt phía dưới của đế trong (7) ở phía trước của bản lề (18), và mép lắp 
ráp (11a) của phần trên phía sau (11) được siết chặt tỳ vào bề mặt phía dưới của tấm gót 
(12). Hai phần tư đối diện nhau (9) của phần trên phía trước (6) được liên kết bằng mối 
nối (21), được bố trí giữa bề mặt phía dưới của đế trong (7) và bề mặt phía trên của tấm 
gót (12) nằm sau bản lề (18), để tạo thuận lợi cho việc lắp ráp giày có khớp nối này. 
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
(11) 26617 
(21) 3-2014-00453 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 28.03.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 29/468,846 03.10.2013 US 
(71) Microsoft Mobile Oy  (FI) 

Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland 
(72) Edward MITCHELL (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                                             1.1               1.2                 1.3               1.4 
 

      
 

                                              1.5                  1.6         1.7    1.8     1.9 1.10 
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(11) 26618 
(21) 3-2014-01126 (28) 07 
(54) Khay đựng đồ (51) 06-04 

(22) 22.07.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 001401350-0001 29.01.2014 EM 

001402523-0001 10.02.2014 EM 
001402523-0002 10.02.2014 EM 
001402523-0003 10.02.2014 EM 
001402523-0004 10.02.2014 EM 
001402523-0005 10.02.2014 EM 
001402523-0006 10.02.2014 EM 

(71) Tegometall International AG  (CH) 
Industriestrasse 7, 8574 Lengwil, Switzerland 

(72) Ulrich Bohnacker (CH) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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(11) 26619 
(21) 3-2015-00065 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 14.01.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Đức Thanh  (VN) 

67 đường số 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Tạ Quốc Cường (VN) 
(55)  
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(11) 26620 
(21) 3-2015-00080 (28) 01 
(54) Đầu đĩa hình (51) 14-01 

(22) 15.01.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH Hùng Việt  (VN) 

Số 323 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Việt Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 26621 
(21) 3-2015-00098 (28) 02 
(54) Bình chứa (51) 09-01, 09-05 

(22) 20.01.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/498,552 05.08.2014 US 
(71) MSD Consumer Care, Inc.  (US) 

3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, United States of America 
(72) Vittorio David BERNARDINO (US), Olivier F. CURRAT (US), Jose GAMBOA (CR), 

Martin S. JOHNSON (US), Rutao LI  (CN), Melissa Marie SIMPSON (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 26622 
(21) 3-2015-00104 (28) 01 
(54) Bút viết (51) 19-06 

(22) 20.01.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002511907 30.07.2014 EM 
(71) Schwan-STABILO Schwanhaeusser GmbH & Co. KG  (DE) 

Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, Germany 
(72) Ryan Toh Kian Seng (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  
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(11) 26623 
(21) 3-2015-00133 (28) 02 
(54) Bật lửa (51) 27-05 

(22) 26.01.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/509,255 14.11.2014 US 
(71) Tokai Corporation  (JP) 

2F. Ai-Town-Plaza, 6-21-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 163-0023 
(72) Toshihiro Ichikawa (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26624 
(21) 3-2015-00136 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 27.01.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần dược Tâm Dược  (VN) 

19A đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Vũ Như Long (VN) 
(55)  
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(11) 26625 
(21) 3-2015-00204 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 04.02.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần SO LA Hùng Thịnh  (VN) 

68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hoàng Lâm (VN) 
(55)  
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(11) 26626 
(21) 3-2015-00221 (28) 01 
(54) Giường điều trị nhi đa năng (51) 06-02 

(22) 05.02.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (Lacom Co., Ltd)  (VN) 

957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 26627 
(21) 3-2015-00222 (28) 01 
(54) Máy sưởi (51) 23-03 

(22) 05.02.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (Lacom Co., Ltd.)  (VN) 

957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 26628 
(21) 3-2015-00243 (28) 02 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 10.02.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương  (VN) 

Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Duy Hồng (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 26629 
(21) 3-2015-00322 (28) 01 
(54) ổ cắm điện (51) 13-03 

(22) 02.03.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang  (VN) 

121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Vương Quan Trường (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

    
 
 

                                                 1.2                                            1.3 
 
 

    
 
 

             1.4                1.5                                1.6                                          1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
437 

(11) 26630 
(21) 3-2015-00356 (28) 03 
(54) Hộp thuốc lá (51) 09-03 

(22) 09.03.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
(72) Nguyễn Huy Cảnh (VN) 
(55)  
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(11) 26631 
(21) 3-2015-00357 (28) 03 
(54) Hộp thuốc lá (51) 09-03 

(22) 09.03.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái  Bình 
(72) Nguyễn Huy Cảnh (VN) 
(55)  
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(11) 26632 
(21) 3-2015-00448 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 23.03.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002546333-0001 26.09.2014 EM 
(71) Beaute Prestige International   (FR) 

28-32, Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France 
(72) Martin SZEKELY (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26633 
(21) 3-2015-00453 (28) 07 
(54) Hộp đựng khẩu trang y tế (51) 09-03 

(22) 24.03.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Phú Bảo  (VN) 

Lầu 8, lô B số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Phạm Minh Ngọc (VN) 
(55)  
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(11) 26634 
(21) 3-2015-00459 (28) 01 
(54) Bếp than (51) 07-02 

(22) 25.03.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên cơ khí 17  (VN) 

Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  
(72) Phan Xuân Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 26635 
(21) 3-2015-00472 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 27.03.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201430366828.X 29.09.2014 CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD.  (CN) 

No. 181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Chun FAN (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26636 
(21) 3-2015-00473 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 27.03.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201430366983.1 29.09.2014 CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD.  (CN) 

No. 181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Chun FAN (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26637 
(21) 3-2015-00474 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 27.03.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201430366826.0 29.09.2014 CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD.  (CN) 

No. 181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Chun FAN (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26638 
(21) 3-2015-00488 (28) 01 
(54) Thùng rác (51) 09-09 

(22) 30.03.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002622209-0001 28.01.2015 EM 
(71) Brabantia Nederland B.V.  (NL) 

De Haak 14, 5555 XK Valkenswaard, The Netherlands 
(72) Joost Frans Dore Vanhoof (BE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26639 
(21) 3-2015-00489 (28) 01 
(54) Thùng rác (51) 09-09 

(22) 30.03.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002554188-0001 09.10.2014 EM 
(71) Brabantia Nederland B.V.  (NL) 

De Haak 14, 5555 XK Valkenswaard, The Netherlands 
(72) Richard Beumer  (NL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26640 
(21) 3-2015-00491 (28) 01 
(54) Giỏ lưới (51) 09-04 

(22) 30.03.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH TELLBE Việt Nam  (VN) 

1/109 khu phố Hòa Lân, quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) An Đình Thành (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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(11) 26641 
(21) 3-2015-00536 (28) 01 
(54) Bộ phận của động cơ (51) 15-01 

(22) 03.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002599514-0001 17.12.2014 EM 
(71) Castrol Limited  (GB) 

Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, United Kingdom 
(72) Peter Brett (GB), Oliver Taylor (GB), Steven Goodier (GB), Mike Fairs (GB), 

Christopher Dawson (GB) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26642 
(21) 3-2015-00538 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 03.04.2015 (43) 25.11.2015 
(71) TE AN HELMET INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

91 Yilin Road, Rende Township, Tainan county 717, Đài Loan 
(72) Wang Hsin Wuan (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26643 
(21) 3-2015-00543 (28) 01 
(54) Hộp thuốc (51) 09-03 

(22) 06.04.2015 (43) 25.11.2015 
(71) China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.  (CN)

No. 1 Guanqing Road, Guanlan High-tech Industrial Park, Longhua District, Shenzhen, 
China 

(72) YANG HAI XIA (CN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 26644 
(21) 3-2015-00555 (28) 03 
(54) Hộp thuốc lá (51) 09-03 

(22) 08.04.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
(72) Nguyễn Huy Cảnh (VN) 
(55)  
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(11) 26645 
(21) 3-2015-00581 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 14.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002559427-0001 17.10.2014 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) HILLIER Anthony Pitman (AU), REBETZKE David Brian (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 26646 
(21) 3-2015-00637 (28) 01 
(54) Thiết bị lọc nước bể bơi (51) 23-01 

(22) 24.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 848868801 30.10.2014 WO 
(71) PISCINES DESJOYAUX SA  (FR) 

Zone Artisanale la GouyonniÌre, 42480 La Fouillouse, France 
(72) M. Jean Louis DESJOYAUX (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26647 
(21) 3-2015-00656 (28) 01 
(54) Dụng cụ dùng cho mắc treo 

quần áo 

(51) 06-08 

(22) 25.04.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 4038452 02.12.2014 GB 
(71) Mainetti (UK) Limited  (GB) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, Roxburghshire, Scotland TD8 6NN, United 
Kingdom 

(72) Mike Jones (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 26648 
(21) 3-2015-00693 (28) 01 
(54) Mô tơ điện có móc treo (51) 15-99 

(22) 08.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần Tương Lai Việt   (VN) 

43 đường 72, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Văn ánh  (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 26649 
(21) 3-2015-00696 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 11.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United States of America 
(72) Jason G. Petrie (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26650 
(21) 3-2015-00724 (28) 01 
(54) Móc treo chậu trồng cây (51) 11-02 

(22) 14.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH Tâm Văn Nhân  (VN) 

Lô F4, khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Văn Nhân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26651 
(21) 3-2015-00777 (28) 01 
(54) Tủ treo quần áo (51) 06-04 

(22) 22.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần đồ gỗ Ngôi Nhà Xanh  (VN) 

29/23 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Lê Anh Vũ (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26652 
(21) 3-2015-00778 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 22.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần đồ gỗ Ngôi Nhà Xanh  (VN) 

29/23 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lê Anh Vũ (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26653 
(21) 3-2015-00779 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 22.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần đồ gỗ Ngôi Nhà Xanh  (VN) 

29/23 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lê Anh Vũ (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

   
 

                                                       1.2                                       1.3 
 

   
 

                              1.4                                     1.5                                 1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
468 

(11) 26654 
(21) 3-2015-00780 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 22.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần đồ gỗ Ngôi Nhà Xanh  (VN) 

29/23 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Lê Anh Vũ (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26655 
(21) 3-2015-00781 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 22.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần đồ gỗ Ngôi Nhà Xanh  (VN) 

29/23 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Lê Anh Vũ (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
470 

(11) 26656 
(21) 3-2015-00783 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 22.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần đồ gỗ Ngôi Nhà Xanh  (VN) 

29/23 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Lê Anh Vũ (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26657 
(21) 3-2015-00801 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 26.05.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH Nga Hải  (VN) 

Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
(72) Đặng Minh Tuấn  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26658 
(21) 3-2015-00831 (28) 01 
(54) Bộ đồ chơi xếp hình (51) 21-01 

(22) 02.06.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng  (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bích Thủy (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26659 
(21) 3-2015-00850 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-03, 14-01 

(22) 04.06.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/511,099 05.12.2014 US 
(71) LOUD Technologies Inc  (US) 

16220 Wood-Red Road NE, Woodinville, Washington 98072, USA 
(72) Matthew Philip Redmon (US), Douglas K. Hogue (US), Corey Russell Vaughan (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26660 
(21) 3-2015-00853 (28) 01 
(54) Khớp nối dùng cho hệ 

thống phun sương 

(51) 23-01 

(22) 05.06.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triển Hưng  (VN) 

47 đường số 14, KCD Bình Phú, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ong Viễn Khánh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26661 
(21) 3-2015-00877 (28) 03 
(54) Nồi cơm điện (51) 07-02 

(22) 09.06.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201430515057.6 10.12.2014 CN 
(71) Koninklijke Philips N.V.  (NL) 

High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands 
(72) Wai Kit Chung (NL) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26662 
(21) 3-2015-00878 (28) 01 
(54) Nồi cơm điện (51) 07-02 

(22) 09.06.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201430515062.7 10.12.2014 CN 
(71) Koninklijke Philips N.V.  (NL) 

High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands 
(72) Wai Kit Chung (NL) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                  1.1                                  1.2                                  1.3                              1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26663 
(21) 3-2015-00879 (28) 01 
(54) Nồi cơm điện (51) 07-02 

(22) 09.06.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201430515056.1 10.12.2014 CN 
(71) Koninklijke Philips N.V.  (NL) 

High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands 
(72) Wai Kit Chung (NL) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26664 
(21) 3-2015-00924 (28) 01 
(54) Đai giữ ống nước (51) 23-01 

(22) 16.06.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Ha Đạt  (VN) 

160/25/27 đường TCH13, khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Phụng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26665 
(21) 3-2015-00972 (28) 01 
(54) Tủ động lực (51) 13-03 

(22) 23.06.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghệ điện tử, tự 

động hoá  (VN) 
156A Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Chu Bá Chung (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26666 
(21) 3-2015-00994 (28) 01 
(54) Tấm mát xa lưng (51) 28-03 

(22) 25.06.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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                  1.4           1.5                            1.6                                     1.7



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26667 
(21) 3-2015-01007 (28) 01 
(54) Bếp nướng (51) 07-02 

(22) 26.06.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần Lê Việt  (VN) 

Lô LD7, khu công nghiệp Xuyên á, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(72) Hồ Thị Phương Dung (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26668 
(21) 3-2015-01042 (28) 01 
(54) Giá treo máy chụp tài liệu (51) 16-05 

(22) 01.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Nguyễn Hồ Hải  (VN) 

Số 1, ngõ 85, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hồ Hải (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26669 
(21) 3-2015-01054 (28) 01 
(54) Máy rửa chén siêu âm (51) 15-05 

(22) 02.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thanh Sơn  (VN), Lại Tiến Thắng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26670 
(21) 3-2015-01055 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 02.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Sơn Phát  (VN) 

Đường 30/4, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 
(72) Lê Thị Kim Sơn (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26671 
(21) 3-2015-01056 (28) 01 
(54) Cặp tài liệu (51) 19-02 

(22) 02.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 2015-000183 07.01.2015 JP 
(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
(72) Naoya YOSHIDA (JP), Yasunori KOJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
486 

(11) 26672 
(21) 3-2015-01058 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 03.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần sinh hóa Minh Đức  (VN) 

Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thanh Đức (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                           1.1                                                                      1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26673 
(21) 3-2015-01061 (28) 01 
(54) Máy xay thức ăn chăn nuôi (51) 15-99, 15-03 

(22) 03.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Nguyễn Hải Châu  (VN) 

Phòng 319, C4, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hải Châu  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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                                                    1.6                                  1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
488 

(11) 26674 
(21) 3-2015-01063 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 03.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Thái Thịnh  (VN) 

45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đoàn Thị ánh Phượng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26675 
(21) 3-2015-01069 (28) 01 
(54) Miếng cổ treo lưới võng (51) 06-02 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) 1. Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Hiền Lương  (VN) 
104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Chính ; Trần Hiền Lương  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
490 

(11) 26676 
(21) 3-2015-01072 (28) 01 
(54) Khung chân bàn, ghế (51) 06-01, 06-03 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) 1. Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Hiền Lương  (VN) 
104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Chính; Trần Hiền Lương (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26677 
(21) 3-2015-01073 (28) 01 
(54) Đế của khung võng xếp (51) 06-02 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) 1. Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Hiền Lương  (VN) 
104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Chính ; Trần Hiền Lương  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
492 

(11) 26678 
(21) 3-2015-01074 (28) 01 
(54) Miếng che bảo vệ 4 góc (51) 06-02 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) 1. Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Hiền Lương  (VN) 
104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Chính ; Trần Hiền Lương  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26679 
(21) 3-2015-01075 (28) 01 
(54) Chân bàn, ghế (51) 06-01, 06-03 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) 1. Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Hiền Lương  (VN) 
104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Trần Văn Chính ; Trần Hiền Lương  (VN) 
(55)  
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(11) 26680 
(21) 3-2015-01077 (28) 01 
(54) Miếng che bảo vệ 6 góc (51) 06-02 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) 1. Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Hiền Lương  (VN) 
104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Trần Văn Chính ;  Trần Hiền Lương  (VN) 
(55)  
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(11) 26681 
(21) 3-2015-01078 (28) 01 
(54) Máy phát điện (51) 13-01 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần Hữu Toàn  (VN) 

5/219 tổ 4A, khu phố Hòa Lân I, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Tạ Hữu Toàn (VN) 
(55)  
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(11) 26682 
(21) 3-2015-01081 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Nguyễn Hoàng Nam  (VN) 

252/51 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hoàng Nam  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 26683 
(21) 3-2015-01086 (28) 01 
(54) Quầy bánh (51) 20-02 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần bất động sản Nhật Huy  (VN) 

51-51B-53 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đặng Thị Minh Nhật (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26684 
(21) 3-2015-01087 (28) 01 
(54) Máy cắt decal (51) 18-02 

(22) 06.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 2015-000150 07.01.2015 JP 
(71) Graphtec Corporation  (JP) 

503-10 Shinano-cho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 244-8503 Japan 
(72) Takahisa Umezawa (JP), Kazuhiro Watanabe (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26685 
(21) 3-2015-01091 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 07.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 26686 
(21) 3-2015-01092 (28) 01 
(54) Chai chân không (51) 09-01 

(22) 07.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) LOCK & LOCK Company Limited  (KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 
(72) Lee Youn Jung (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26687 
(21) 3-2015-01101 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 07.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Nan Mee Co., Ltd.  (TH) 

146 Sathorn Nua Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand 
(72) Nan Mee Co., Ltd.  (TH) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T 

INVENMARK CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26688 
(21) 3-2015-01106 (28) 01 
(54) Nồi cơm điện (51) 07-02 

(22) 07.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 30-2015-0013885 19.03.2015 KR 
(71) CUCKOO ELECTRONICS CO., LTD  (KR) 

14, Yusangongdan 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, 50592, Republic of Korea 
(72) KIM, Jae Gon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26689 
(21) 3-2015-01108 (28) 01 
(54) Thiết bị lọc nước Ozon (51) 23-01 

(22) 07.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002609107-0001 07.01.2015 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands 
(72) Anumalasetty Silpa Suresh (IN), Chatterjee Roshni (IN), Foley Michael Victor Rodney 

(IN), Naraganahalli, Sunil Kumar Sampath Kumar (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 26690 
(21) 3-2015-01110 (28) 02 
(54) Khung võng xếp (51) 06-02 

(22) 08.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) 1. Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Hiền Lương  (VN) 
104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Chính ; Trần Hiền Lương  (VN) 
(55)  
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(11) 26691 
(21) 3-2015-01112 (28) 01 
(54) Máy trồng giá (51) 99-00 

(22) 08.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Tiêu Thanh Vũ  (VN) 

Phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Tiêu Thanh Vũ  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN LUAT JSC) 
(55)  
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(11) 26692 
(21) 3-2015-01122 (28) 01 
(54) Thiết bị lọc nước (51) 23-01 

(22) 09.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002610543-0001 09.01.2015 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands 
(72) Aggarwal Anuj Kumar (IN), Arora Vipin  (IN), Bansod Abhijit Ashok (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                        1.1                       1.2                     1.3                      1.4                   1.5 
 
 

  
 
 

                                                              1.6                        1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26693 
(21) 3-2015-01128 (28) 01 
(54) Cần gạt nước (51) 12-16 

(22) 10.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 30-2015-0008921 17.02.2015 KR 
(71) CAP CORPORATION  (KR) 

1327-12, Yeongnamjeil-ro, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea 
(72) Lee, Sang Chul (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 26694 
(21) 3-2015-01131 (28) 04 
(54) Hộp đựng sữa (51) 09-03 

(22) 13.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng Xuân 

An  (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Thanh Xuân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26695 
(21) 3-2015-01140 (28) 01 
(54) Thiết bị chăm sóc da (51) 28-03 

(22) 13.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/514,509 13.01.2015 US 
(71) Epicare, Ltd.  (US) 

255 West 36th St., Suite 504, New York, NY 10018, US 
(72) Evan J. Philips (US) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26696 
(21) 3-2015-01146 (28) 01 
(54) Viên gạch (51) 25-01 

(22) 13.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ bê tông nhẹ 

HIDICO  (VN) 
Tầng trệt, tòa nhà số 12, Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(72) Lý Thanh Tâm (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 26697 
(21) 3-2015-01157 (28) 01 
(54) Va li (51) 03-01 

(22) 15.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002619353-0003 23.01.2015 EM 
(71) RIMOWA GmbH  (DE) 

Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany 
(72) Dieter Morszeck (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26698 
(21) 3-2015-01159 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 16.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Thụy Sĩ  (VN) 

Lầu 2, số 31B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Thao  (VN) 
(55)  
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(11) 26699 
(21) 3-2015-01165 (28) 01 
(54) Hộp đựng sáp thơm (51) 09-03 

(22) 16.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại mỹ phẩm Phương Nam  (VN) 

169/20 đường liên khu 5-6, khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Tài Hùng (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IP CORP) 
(55)  
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(11) 26700 
(21) 3-2015-01166 (28) 01 
(54) Cặp xách (51) 03-01 

(22) 16.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật C.B.L  (VN) 

138/25 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thế Bảo Linh (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 26701 
(21) 3-2015-01167 (28) 01 
(54) Đầu thu kỹ thuật số (51) 14-03 

(22) 16.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH thiết bị viễn thông truyền hình Ưng Bình 

Châu  (VN) 
44C đường Cư Xá Tự Do, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Luật (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 26702 
(21) 3-2015-01168 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 17.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần USM HEALTHCARE  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Long Mã, số 602 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Ngọc Dung (VN) 
(55)  
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(11) 26703 
(21) 3-2015-01169 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 17.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần USM HEALTHCARE  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Long Mã, số 602 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Ngọc Dung (VN) 
(55)  
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(11) 26704 
(21) 3-2015-01170 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 17.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần USM HEALTHCARE  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Long Mã, số 602 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Ngọc Dung (VN) 
(55)  
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(11) 26705 
(21) 3-2015-01171 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 17.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần USM HEALTHCARE  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Long Mã, số 602 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Ngọc Dung (VN) 
(55)  
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(11) 26706 
(21) 3-2015-01172 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 17.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần USM HEALTHCARE  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Long Mã, số 602 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Ngọc Dung (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26707 
(21) 3-2015-01174 (28) 01 
(54) Dao cắt bánh (51) 07-03 

(22) 17.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/516,487 03.02.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Sara L. Delgado Carmona (MX) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26708 
(21) 3-2015-01175 (28) 01 
(54) Dao cắt bánh (51) 07-03 

(22) 17.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/516,487 03.02.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Sara L. Delgado Carmona (MX) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(21) 3-2015-01183 (28) 05 
(54) Chi tiết đỡ có giá treo (51) 23-01 

(22) 20.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201530036893.0 06.02.2015 CN 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 
(72) Shinichi ITO (JP), Makoto WADA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(30) 201530036701.6 06.02.2015 CN 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 
(72) Shinichi ITO (JP), Makoto WADA (JP) 
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(21) 3-2015-01189 (28) 01 
(54) Tai nghe có kính (51) 14-01 

(22) 20.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/515,200 20.01.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Travis HOSLER  (US), Aditha May ADAMS (CA), Henric JENTZ (DE), Young Duk 

SONG (KR), Phil FRANK (US), YeongKyu YOO (KR), Nicolas DENHEZ  (FR), Paul 
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(11) 26712 
(21) 3-2015-01194 (28) 02 
(54) Thiết bị hiển thị quang 

dùng cho tai nghe 

(51) 14-01 

(22) 20.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/515,197 20.01.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Travis HOSLER  (US), Aditha May ADAMS (CA), Henric JENTZ  (DE), Young Duk 

SONG (KR), Phil FRANK  (US), YeongKyu YOO  (KR), Nicolas DENHEZ (FR), Paul 
BOSVELD  (CA) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
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(11) 26713 
(21) 3-2015-01212 (28) 01 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 22.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 26714 
(21) 3-2015-01217 (28) 02 
(54) Chi tiết nối đầu gậy chơi 

gôn với cán gậy chơi gôn 

(51) 21-02 

(22) 22.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/515,574 23.01.2015 US 
(71) KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Ryan M. Stokke (US), Jacob Clarke (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                         1.1                            1.2                 1.3              1.4              1.5           1.6 
 
 

     
 
 

                        1.7                  1.8                          1.9                                 1.10 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
536 

      
 
 

                        2.1                          2.2                   2.3             2.4              2.5         2.6 
 
 

    
 
 

                    2.7                  2.8                              2.9                                   2.10 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
537 

(11) 26715 
(21) 3-2015-01228 (28) 01 
(54) Máy vật lý trị liệu (51) 24-01 

(22) 23.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Vĩ Long  (VN) 

83/4 B Quang Trung, phường 08, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Châu  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L (Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                               1.1                                          1.2                                   1.3 
 
 

   
 
 

                                                     1.4                                       1.5 
 
 

    
 
 

                                                       1.6                                  1.7 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
538 

(11) 26716 
(21) 3-2015-01229 (28) 01 
(54) Quạt treo tường (51) 23-04 

(22) 23.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201530047454.X 16.02.2015 CN 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) Yashio SHIMADA (JP), Tan Chien Shiung (MY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26717 
(21) 3-2015-01233 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 23.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Tân á  (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
(72) Đào Đình Khoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26718 
(21) 3-2015-01249 (28) 01 
(54) Cái dập ghim (51) 19-02 

(22) 23.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26719 
(21) 3-2015-01250 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 23.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Lệ (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 26720 
(21) 3-2015-01251 (28) 01 
(54) Bóng đèn (51) 26-04 

(22) 23.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Công Nghiệp  (VN) 

49 đường 11, CX Đài Ra Đa, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lý Tuấn Dũng (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 26721 
(21) 3-2015-01252 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-05 

(22) 24.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Vũ Thị Thanh Nga  (VN) 

117 Vọng Hà, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thanh Nga  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 26722 
(21) 3-2015-01254 (28) 01 
(54) Nến (51) 26-01 

(22) 24.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Herb Family Co., Ltd.  (KR) 

20, Geumil-ro 965 beon-gil, Samseong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 
Korea 

(72) Lee Yong Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 26723 
(21) 3-2015-01261 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 27.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002623256 29.01.2015 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) James Shakespeare ALLISON (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26724 
(21) 3-2015-01262 (28) 01 
(54) ¤ tô đồ chơi (51) 21-01 

(22) 27.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002623272 29.01.2015 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) James Shakespeare ALLISON (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26725 
(21) 3-2015-01264 (28) 02 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH Ca Cao Trọng Đức  (VN) 

12 khu dân cư 16, ấp 4, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 
(72) Đặng Tường Khanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26726 
(21) 3-2015-01279 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 30.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  (VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(72) Lại Phú Tuấn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 26727 
(21) 3-2015-01282 (28) 01 
(54) Vòng đeo cổ (51) 11-01 

(22) 30.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) DM/085566 04.02.2015 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 26728 
(21) 3-2015-01285 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 30.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) NGUIEN KHYU ZY  (UA) 

Str. Zodchich 24, Apt 23, Kiev - 03194, Ukraine 
(72) Nguien Khyu Zy  (UA) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & 

I.P CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26729 
(21) 3-2015-01291 (28) 01 
(54) Xe đạp điện (51) 12-11 

(22) 30.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Zhejiang Nijia Electric Vehicle Industry Co., Ltd.  (CN) 

No.338, Chisong Road, Jindong District, Jinhua City, Zhejiang Province 321000, China
(72) Gang, LI (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 26730 
(21) 3-2015-01298 (28) 01 
(54) Thìa đong (51) 07-03 

(22) 31.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/474,795 10.02.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) James Michael Wiggins (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26731 
(21) 3-2015-01299 (28) 01 
(54) Thìa đong (51) 07-03 

(22) 31.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/474,795 10.02.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) James Michael Wiggins (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26732 
(21) 3-2015-01300 (28) 01 
(54) Thìa đong (51) 07-03 

(22) 31.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/474,795 10.02.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) James Michael Wiggins (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26733 
(21) 3-2015-01304 (28) 01 
(54) Cặp xách (51) 03-01 

(22) 31.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật C.B.L  (VN) 

138/25 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Thế Bảo Linh (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 26734 
(21) 3-2015-01305 (28) 01 
(54) Cặp xách (51) 03-01 

(22) 31.07.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật C.B.L  (VN) 

138/25 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Thế Bảo Linh (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 26735 
(21) 3-2015-01306 (28) 02 
(54) Ba lô (51) 03-01 

(22) 31.07.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002625202-0009 02.02.2015 EM 
(71) DECATHLON  (FR) 

4 BOULEVARD DE MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
(72) Philippe DAGUILLON (FR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 26736 
(21) 3-2015-01308 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 03.08.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002625749 03.02.2015 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) Flavio MANZONI  (IT), Andrea MILITELLO (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26737 
(21) 3-2015-01309 (28) 01 
(54) ¤ tô đồ chơi (51) 21-01 

(22) 03.08.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 002625780 03.02.2015 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) Flavio MANZONI  (IT), Andrea MILITELLO (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26738 
(21) 3-2015-01327 (28) 01 
(54) Ba lô (51) 03-01 

(22) 05.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH LILAMITI  (VN) 

155 Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trí Kiên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26739 
(21) 3-2015-01328 (28) 01 
(54) Máy trộn Salad (51) 07-02 

(22) 05.08.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 29/474,790 10.02.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Judicael Cornu (FR), Kris Schoukens (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
564 

(11) 26740 
(21) 3-2015-01329 (28) 01 
(54) Xe đẩy (51) 12-02 

(22) 05.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần kinh doanh thực phẩm Việt  (VN) 

Số 03 ngách 62/44 phố Văn Phú, tổ dân phố 2, phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(72) Trần Tuấn Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26741 
(21) 3-2015-01353 (28) 01 
(54) Khay gia vị (51) 06-04 

(22) 07.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH ONP - Việt Nam  (VN) 

Xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Patrick Floyd Mc Neal  (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
566 

(11) 26742 
(21) 3-2015-01369 (28) 01 
(54) Thước (51) 19-06 

(22) 12.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Phan Đình Minh  (VN) 

P.2307, nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Đình Minh  (VN) 
(55)  
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(11) 26743 
(21) 3-2015-01370 (28) 01 
(54) Thước (51) 19-06 

(22) 12.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Phan Đình Minh  (VN) 

P.2307, nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Đình Minh  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26744 
(21) 3-2015-01399 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 19.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26745 
(21) 3-2015-01400 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 19.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 26746 
(21) 3-2015-01401 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 19.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26747 
(21) 3-2015-01402 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 19.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
572 

(11) 26748 
(21) 3-2015-01403 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 19.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26749 
(21) 3-2015-01407 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 19.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
574 

(11) 26750 
(21) 3-2015-01409 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 19.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(11) 26751 
(21) 3-2015-01412 (28) 01 
(54) Nắp chụp ống dẫn cáp (51) 13-99 

(22) 19.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH điện Sao Mai  (VN) 

Lô C8-C10, khu công nghiệp Cát Lái - Cụm Il (giai đoạn I), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đàm Quốc Trung (VN), Wong Ka Ho (US), Wong Justin Kaleung (US) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
576 

(11) 26752 
(21) 3-2015-01413 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 

(22) 19.08.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 2015-004129 27.02.2015 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) KAZUHIRO KUDO (JP), KIYOSHI KATAGIRI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
577 

(11) 26753 
(21) 3-2015-01423 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần UNIBEN  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Vũ Tiến Dũng (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
578 

(11) 26754 
(21) 3-2015-01425 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Vũ Thị Chi  (VN) 

Toà nhà T1, tầng 7, phòng 18, khu đô thị Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Vũ Thị Chi  (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
579 

(11) 26755 
(21) 3-2015-01426 (28) 01 
(54) Kẹo (51) 01-01 

(22) 20.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thiên Nam  (VN) 

Số 552- tổ dân phố 7, đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(72) Tạ Thị Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
580 

(11) 26756 
(21) 3-2015-01434 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 24.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 

580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Chí Đức (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
581 

(11) 26757 
(21) 3-2015-01436 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 24.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 

580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Chí Đức (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
582 

(11) 26758 
(21) 3-2015-01445 (28) 01 
(54) Ghế nhựa (51) 06-01 

(22) 25.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng  (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bích Thủy (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                    1.1                                  1.2                               1.3                               1.4 
 
 

  
 
 

                                                          1.5                          1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
583 

(11) 26759 
(21) 3-2015-01446 (28) 01 
(54) Phin cà phê (51) 07-02 

(22) 26.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Âu Việt 

COFFEE  (VN) 
459/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(72) Nguyễn Hữu Lộc (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
584 

(11) 26760 
(21) 3-2015-01454 (28) 01 
(54) Bộ lọc từ làm sạch đường 

ống 

(51) 23-01 

(22) 26.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Sheng-Yuan LIAO  (TW) 

4F, No. 31, Honglin St., Xiaogang Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Sheng-Yuan LIAO  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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585 

(11) 26761 
(21) 3-2015-01456 (28) 01 
(54) Tấm gài dùng trong tổ ong 

nhân tạo 

(51) 30-02 

(22) 27.08.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 201511090 27.02.2015 AU 
(71) 1. Cedar Anderson   (AU) 

509 Wallace Road, The Channon, NSW 2480, Australia 

2. Stuart Anderson  (AU) 
509 Wallace Road, The Channon, NSW 2480, Australia 

(72) Ian Armstrong (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
586 

(11) 26762 
(21) 3-2015-01457 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 27.10.2014 (43) 25.11.2015 
(30) 002525105-0001 26.08.2014 EM 

002525105-0002 26.08.2014 EM 
(71) Friesland Brands B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, the Netherlands 
(72) Kaustubh Goswami (IN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
587 

(11) 26763 
(21) 3-2015-01466 (28) 03 
(54) Giấy gói kẹo (51) 09-05 

(22) 28.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH HAMIDO  (VN) 

612 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Đại Minh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

                                          1.1                                                                1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
588 

   
 
 

                                          2.1                                                           2.2 
 
 

  
 
 

                                          3.1                                                            3.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
589 

(11) 26764 
(21) 3-2015-01476 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 28.08.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 đường Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 11.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH Libra Việt Nam  (VN) 

Đội 04, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Hữu Hoà (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                              1.1                                                 1.2 
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(11) 26793 
(21) 3-2015-01570 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 11.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH Libra Việt Nam  (VN) 

Đội 04, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hữu Hoà (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

                              1.1                                                                1.2 
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622 

(11) 26794 
(21) 3-2015-01575 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 11.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH MIOCEN  (VN) 

Số 547 ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
(72) Đặng Thị Hương Lan (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                                 1.1                          1.2                      1.3 
 

  
 

                                                               1.4                   1.5 
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(11) 26795 
(21) 3-2015-01581 (28) 01 
(54) Khay đựng dây tai nghe (51) 09-03 

(22) 14.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ GEE AUDIO  (VN) 

5A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Mai Phó Phong (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L (Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                 1.1                                       1.2                                    1.3 
 
 

  
 
 

                                                1.4                                              1.5 
 
 

   
 
 

                                                    1.6                                          1.7 
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(11) 26796 
(21) 3-2015-01582 (28) 02 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 14.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

  
 

1.2 
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                                            2.1                                                   2.2 
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(11) 26797 
(21) 3-2015-01583 (28) 02 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 14.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                               1.1                                                  1.2 
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                                          2.1                                                       2.2 
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(11) 26798 
(21) 3-2015-01584 (28) 01 
(54) Hộp đựng bàn chải đánh 

răng 

(51) 09-03 

(22) 14.09.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 30-2015-0032954 30.06.2015 KR 
(71) DEOTECH KOREA CO., LTD.  (KR) 

155, Tongil-ro 642beon-gil, Wollong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, 10945 Republic of 
Korea 

(72) KIM, Eung-Wan (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 

  
 

1.1 
 

   
 

                                                   1.2                                           1.3 
 

       
 

                                1.4                                             1.5                             1.6              1.7 
 

 
 

1.8 
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(11) 26799 
(21) 3-2015-01585 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 14.09.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 30-2015-0032953 30.06.2015 KR 
(71) DEOTECH KOREA CO., LTD.  (KR) 

155, Tongil-ro 642beon-gil, Wollong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, 10945 Republic of 
Korea  

(72) KIM, Eung-Wan (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

                                              1.2                                                   1.3 
 
 

   
 
 

                                                   1.4                                             1.5 
 

    
 

                                                                       1.6   1.7 
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(11) 26800 
(21) 3-2015-01588 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 15.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                               1.1                                                    1.2 
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(11) 26801 
(21) 3-2015-01589 (28) 04 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 15.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

1.1      1.2 
 
 

   
 
 

                         2.1                                                                2.2 
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                          3.1                                                                 3.2 
 

  
 
 

                          4.1                                                                4.2 
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(11) 26802 
(21) 3-2015-01592 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.09.2015 (43) 25.11.2015 
(30) 40 2015 100 345.1 15.04.2015 DE 
(71) SIG TECHNOLOGY AG  (DE) 

Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall - CH 
(72) Matthias Dammers (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO.,  LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                1.1                     1.2                    1.3                1.4                1.5 
 
 

  
 
 

                                                                1.6                  1.7 
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(11) 26803 
(21) 3-2015-01601 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 16.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần USM HEALTHCARE  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Long Mã, 602-602A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Ngọc Dung (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                          1.1                                                                   1.2 
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(11) 26804 
(21) 3-2015-01603 (28) 02 
(54) Đồ đựng gia vị (51) 07-06 

(22) 16.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Ngô Mộc Thuận  (VN) 

22 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Mộc Thuận  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

      
 
 

                                            1.2                               1.3             1.4          1.5      1.6 
 
 

    
 
 

                                  1.7                                            1.8                             1.9            1.10 
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(11) 26805 
(21) 3-2015-01605 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 16.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt úc  (VN) 

69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Quang Được (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                              1.1                                                      1.2 
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(11) 26806 
(21) 3-2015-01632 (28) 01 
(54) Cấu kiện kè lắp ghép (51) 25-02 

(22) 18.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                            1.1                            1.2                             1.3                          1.4 
 

     
 

                             1.5                            1.6                           1.7                        1.8 
 

 
 

1.9 
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(11) 26807 
(21) 3-2015-01633 (28) 01 
(54) Cấu kiện kè lắp ghép (51) 25-02 

(22) 18.09.2015 (43) 25.11.2015 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                   1.1                             1.2                       1.3                    1.4                      1.5 
 
 

    
 
 

                       1.6                             1.7                            1.8                             1.9 
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Phần iV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2014-01014 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.13.24; 4.5.14 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
giáo dục và giải trí Phan Thị  
(VN) 
53 Huỳnh Khương Ninh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách báo; vở học sinh; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); sổ tay; 
bao bì bằng giấy; giấy; bìa; tranh ảnh trang trí.  

 

Nhóm 41: Sản xuất phim hoạt hình, sản xuất chương trình trò chơi điện tử in trên băng 
viđêô, trên đĩa compact (CD) và đĩa hình (VCD); xuất bản sách.  

 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế quần áo; thiết kế đồ 
họa nghệ thuật; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê máy chủ đặt 
trang tin điện tử. 

 

(210) 4-2014-07610 (220) 11.04.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất lâm sản Ba Thanh  
(VN) 
789 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Nguyên vật liệu bằng gỗ: gỗ ghép thanh, gỗ ép và các loại ván công nghiệp làm 
bằng gỗ. 

 

Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất bằng gỗ. 
 

 
(210) 4-2014-11013 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.4; 1.15.5; 26.4.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp  (VN) 
Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu; bít tất; 

khăn quàng và các sản phẩm tương tự như dải băng buộc đầu (trang phục); buộc tay dùng 

để lau mồ hôi (trang phục); găng tay (trang phục). 
 

 
(210) 4-2014-12311 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.11.2015 

(531) 4.5.1; 26.1.1 

(591) Cam, tím, trắng, đen, xanh da trời nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LKF   (VN) 
27/71/11 Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Quả đóng hộp; trái cây đóng hộp; quả hạch đã chế biến; hạt đã chế biến; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-13758 (220) 07.02.2013 

(641) 4-2013-02973 (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; A26.4.24 

(731) TIME INC.   (US) 

1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 

dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị 

ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa 

compắc, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành 

bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy 

tính; thiết bị dập lửa; bản ghi âm thanh và hình ảnh; xuất bản phẩm kỹ thuật số và xuất 

bản phẩm điện tử.  

 

Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ những nguyên liệu này, không thuộc các 

nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho 

văn phòng phẩm hoặc cho mục đích gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ; bút lông để vẽ; máy 

đánh chữ và đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); 

vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc các nhóm khác); chữ in; bản in đúc; 

tạp chí, sách, bản tin và các xuất bản phẩm dạng in khác.  
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210) 4-2014-15710 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) LOGOMARK, INC.   (US) 

1201 Bell Avenue, Tustin, California 
92780, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đá quý; dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ bao 

gồm cả đồng hộ đeo tay; đồng hồ. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
mục đích văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ; chổi sơn; máy 
chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ); đồ dùng để hướng dẫn và giảng 
dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói 
(không được xếp ở các nhóm khác); chữ in; bản in đúc (elisê); dụng cụ viết. 

 

 
(210) 4-2014-16058 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.6; A1.1.10; A1.11.8; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Mai Phương  (VN) 
98 Trường Tiến, Hưng Bình, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 05: Ngũ cốc giảm cân lợi sữa; ngũ cốc tăng cân lợi sữa; ngũ cốc lợi sữa; ngũ cốc 

café tắm; thực dưỡng lứt tám mè đen (tất cả sử dụng cho mục đích y tế, chăm sóc sức 
khoẻ).  

 

 
(210) 4-2014-20007 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CHEN YUNG CHANG   (TW) 

28 Chung Chi Rd, Taichung City, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán: nông sản, thủ công mỹ nghệ, rượu, nhang, mỹ phẩm, quần áo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-23779 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Trắng, da cam, tím 
(731) APOLLO TYRES LTD.  (IN) 

Apollo House, 7 Institutional Area, 
Sector 32, Gurgaon 122001, India 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 12: Lốp, săm và tấm chắn bùn dành cho ô tô.  
 

 
(210) 4-2014-24050 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.11.2015 
(731) HITRON SYSTEMS INC.  (KR) 

5953-85, Seodong-daero, Samjuk-
myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, Korea

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy ảnh (kỹ thuật tương tự/mạng) dùng để theo dõi các hình ảnh từ xa; thiết bị 
truyền hình mạch kín; thiết bị ghi hình kỹ thuật số; thiết bị ghi hình trên nền mạng IP; 
thiết bị điện tử phòng chống trộm cắp; thiết bị theo dõi hình ảnh từ xa. 

 

 
(210) 4-2014-25835 (220) 27.10.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu ý Việt  (VN)
40E Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; sản phẩm bằng các vật liệu nêu trên (ví da, cặp da). 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (giày dép da); thắt lưng da (trang phục). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng. 
 

 
(210) 4-2014-26159 (220) 29.10.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A11.3.2; 2.9.1 
(591) Đỏ tươi, đen, vàng, hồng, da cam, xanh 

lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát thực phẩm Thanh Mai  (VN)
127 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; đồ uống 
ép từ quả không chứa cồn; nước giải khát bằng nước quả chỉ hơi ngọt; đồ uống không 
chứa cồn.  

 

Nhóm 33: Nước ép trái cây có cồn. 
 

 
(210) 4-2014-26252 (220) 29.10.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.16; 26.1.2; A25.3.3 
(591) Đỏ đậm, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Hộ kinh doanh 5 Cua  (VN) 

579 quốc lộ 51, tổ 3, khu phố Nam Dinh, 
phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hải sản tươi như: tôm, cua, cá, mực, ghẹ, hàu.  
 

 
(210) 4-2014-27099 (220) 06.11.2014 

  (441) 25.11.2015 
(300) 013073937 10.07.2014 EM 

(731) AEGIS TRADEMARKS BV  (NL) 
Moermanskkade 85 NL-1031 BC 
Amsterdam The Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trực tiếp, quảng cáo thông qua tổ chức sự kiện và quảng 
cáo bằng cách cho khách hàng trải nghiệm thực tế; dịch vụ đại lý quảng cáo; quản lý kinh 
doanh; phổ biến các tư liệu quảng cáo (bài viết, tờ quảng cáo, mẫu vật); sản xuất các tư 
liệu quảng cáo, cho thuê tư liệu quảng cáo và cập nhật tư liệu quảng cáo; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn của chuyên gia để nâng cao hiệu suất lao động; thông tin về 
thương mại; phổ biến các thông báo quảng cáo, bao gồm qua webcast (một hình thức 
quảng cáo qua internet sử dụng công nghệ streaming để phát một nguồn nội dung đến 
nhiều người nghe/người xem), và hòm thư điện tử; quảng cáo ngoài trời; tư vấn tổ chức 
doanh nghiệp, khảo sát, phân tích và nghiên cứu thị trường, nghiên cứu và tư vấn nhằm 
vào thị trường cụ thể; dịch vụ lập danh sách địa chỉ thư; biên tập và hệ thống hóa dữ liệu 
vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; marketing trực tiếp và gián tiếp cho hàng hóa và dịch vụ; 
thương lượng liên quan đến các giao dịch thương mại; hỗ trợ xử lý các dữ liệu thống kê; 
hỗ trợ trong các giao dịch kinh tế của công ty; nghiên cứu hiệu quả của việc quảng cáo 
bằng thuật toán kinh tế; nghiên cứu cho mục đích kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
chuyên nghiệp; quản lý tập tin máy vi tính; tổ chức triển lãm và sự kiện cho mục đích 
thương mại và quảng bá; dự báo kinh tế; quảng cáo trên đài phát thanh, quảng cáo trên 
truyền hình; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ đặt mua báo; nghiên cứu thị trường sử dụng 
các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính; mua dịch vụ của kênh truyền thông 
và lập kế hoạch truyền thông; giới thiệu sản phẩm mới; dịch vụ cung cấp thông tin, lời 
khuyên và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ liên lạc trực tuyến; truyền tải nội dung trực tuyến 
bao gồm dữ liệu, âm nhạc, âm thanh, viđêô, ảnh chụp, tin nhắn, văn bản, hình ảnh và hình 
ảnh động; truyền và phát các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh hoặc nội 
dung khác bằng cáp hoặc vệ tinh, thông qua thiết bị đầu cuối máy vi tính, thông qua mạng 
cáp quang, thông qua mạng máy vi tính và thông qua hệ thống hiển thị điện tử; thư điện 
tử; cung cấp quyền truy cập và cho thuê thời gian truy cập vào một mạng máy tính toàn 
cầu; cung cấp quyền truy cập vào máy tính, các cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến; cung 
cấp địa điểm trực tuyến trên internet để cho người sử dụng có thể tạo lập, chia sẻ và phát 
triển các ý tưởng quảng cáo, các chiến dịch, khẩu hiểu, cuộc thi và sự kiện quảng cáo; 
cung cấp các diễn đàn trực tuyến, phòng trò chuyện trực tuyến, các bản tin điện tử và các 
trang mạng xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin, lời khuyên và tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ xuất bản; dịch vụ đào tạo; tổ chức, 
sản xuất và/hoặc thực hiện các sự kiện giải trí trực tiếp, các sự kiện thể thao trực tiếp và 
các chương trình trải nghiệm thực tế, các buổi hòa nhạc, lễ hội, buổi biểu diễn, hội nghị, 
hội thảo chuyên đề, hội thảo, buổi họp mặt chính thức, hội nghị chuyên đề, triển lãm hoặc 
các buổi thuyết trình; tổ chức các cuộc thi, bao gồm các cuộc thi thể thao; sản xuất phim, 
vi-đê-ô, các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, thuyết trình, hình ảnh 
động và nội dung; xem xét lại và chỉnh sửa nội dung bao gồm âm nhạc, âm thanh, vi-đê-ô, 
ảnh chụp, tin nhắn, văn bản, hình ảnh, hình ảnh động, phim, các chương trình vi-đê-ô, 
chương trình truyền hình, chương trình phát thanh và chương trình biểu diễn; cho thuê 
phim, các chương trình vi-đê-ô và nội dung nghe nhìn; dịch vụ tổ chức các buổi giao lưu 
gặp gờ khách hàng và đối tác nhằm mục đích giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin, lời 
khuyên và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2014-27280 (220) 10.11.2014 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Tân Nam Đô  (VN) 
453 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Dây hàn, que hàn điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: que hàn điện, vật liệu hàn, sắt thép, ống thép, kim loại màu, hóa chất, 
nhựa và vật tư ngành nhựa; mua bán hàng điện lạnh; mua bán phế liệu kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-27281 (220) 10.11.2014 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Tân Nam Đô   (VN) 
453 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Dây hàn, que hàn điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán: que hàn điện, vật liệu hàn, sắt thép, ống thép, kim loại màu, hóa chất, 

nhựa và vật tư ngành nhựa; mua bán hàng điện lạnh; mua bán phế liệu kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-27738 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.1.1; A3.1.24; 26.1.6; A25.7.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Quốc Anh (Việt 
Nam)  (VN) 
C5/15/5P, ấp 4, Chánh Hưng, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu cấu kiện bằng kim loại; tấm lưới bằng kim loại (tấm lưới sàng cà phê, 

sàng hạt điều); ty trượt bằng kim loại; trục búa nghiền bằng kim loại; tấm chống trượt 

bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-28817 (220) 24.11.2014 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH QCONS   (VN) 
80/6 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý lập dự án các công trình dân dụng, các công trình hạ tầng khu đô thị và 

công nghiệp. 

 

Nhóm 36: Quản lý chi phí dự án các công trình dân dụng, các công trình hạ tầng khu đô 

thị và công nghiệp. 

 

Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng, các công trình hạ tầng 

khu đô thị và công nghiệp; thi công trang trí, sửa chữa nội ngoại thất công trình; thi công 

xây dựng các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, đường dây, trạm biến áp; thi 

công và gia công lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh, thiết bị công nghiệp; xử lý gia cố nền 

móng công trình; lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (trừ thiết bị tin học). 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống cơ điện lạnh trong công trình xây dựng; thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, tư vấn xây 

dựng, tư vấn đấu thầu; lập dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế và thẩm tra tổng dự án công 

trình; lập dự toán, kiểm định khối lượng và quản lý chi phí công trình.  
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(210) 4-2014-29240 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.11.2015 
(300) 64800 26.05.2014 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên 
quan; thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay có khả năng truy cập internet và để gửi, 
nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; 
bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo 
phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý 
thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và 
máy phát viđêô kỹ thuật số, máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi âm 
và máy quay băng cát sét viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh 
(rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín 
hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị 
âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; 
micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh, mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết 
bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị 
và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông tin liên lạc theo phương thức không dây để 
truyền âm thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp điện, cáp đồng trục, cáp sợi 
quang; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), 
đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy 
ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình 
(set-top-box); phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cho hệ thống định vị toàn cầu 
(GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch 
du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận 
chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tùy chọn của người sử 
dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần 
mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã 
hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi 
điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn 
bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến 
máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, 
máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa cầm 
tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình 
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đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng 
lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; 
phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản ly dữ liệu và 
đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới 
thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc 
khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và 
thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện 
tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông 
tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, 
tập san chuyên đề điện tử, và các ấn phẩm đìện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản 
lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm 
thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và 
tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần 
mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc 
được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất 
cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm 
thêm (dock), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị 
ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử 
dùng cho tất cả các sản phẩm trên; thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị 
điện tử có chức năng đa phương tiện dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức 
năng tương tác dùng với các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị 
đo thử để dùng với tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình 
dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng trong hàng 
hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ 
xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; 
nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải 
thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị 
và dụng cụ quang học; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; 
thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để 
điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); 
thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; 
thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; 
máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào điện; bít tất được làm ấm (sưởi) 
bằng điện; thiết bị nhận diện sinh trắc học. 

 

 
(210) 4-2014-29804 (220) 02.12.2014 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Thủy 

Thanh 2   (VN) 
Cụm 8, xã Thủy Thanh, thị xã Hương 
Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm nông nghiệp: gạo. 
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(210) 4-2014-30271 (220) 08.12.2014 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH APUWA Việt Nam  
(VN) 
Thôn 3, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 01:  Hoá chất làm sạch nước.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy hoà không khí; thiết bị nấu nướng; hệ thống và máy làm 
lạnh; ấm đun nước dùng điện; thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; xử lý rác thải; xử lý nước.  

 

 
(210) 4-2014-30557 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) EDUWEALTH PTE LTD   (SG) 

71 Ayer Rajah Crescent, #01-07 
Singapore 139951  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi; bàn cờ trò chơi; thiết bị trò chơi; thiết bị chơi trò chơi tìm từ; thiết bị 
để sử dụng với bàn cờ trò chơi; dụng cụ dùng để chơi trò chơi cờ bàn; bàn cờ trò chơi liên 
quan đến giáo dục tài chính; đồ chơi xây dựng; thẻ tiền dùng cho trò chơi; trò chơi máy 
tính điện tử [không dùng thẻ tiền hoặc tiền xu] [ngoại trừ những loại được điều chỉnh để 
sử dụng với máy thu hình]; trò chơi dùng điện [tự động] [ngoại trừ những loại được điều 
chỉnh để sử dụng với máy thu hình]; thiết bị chơi trò chơi bằng điện cơ; thiết bị và dụng 
cụ kỹ thuật điện để chơi trò chơi; trò chơi giảng dạy giáo dục điện tử; trò chơi giảng dạy 
giáo dục điện tử cho trẻ em; trò chơi điện tử; trò chơi máy tính cầm tay; trò chơi cơ học; 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi giáo dục; đồ chơi giáo 
dục sử dụng trong giảng dạy; đồ chơi điện tử; đồ chơi; thú nhồi bông [đồ chơi]; trò chơi 
và đồ chơi giáo dục sử dụng xúc giác; trò chơi giải trí trong các buổi tiệc; đồ chơi của trẻ 
em; tất cả thuộc nhóm 28.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên quan đến giáo dục tài chính; đào tạo thực 
hành [hướng dẫn thao tác thử]; giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn; sắp xếp và tiến hành hội 
nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề, hội thảo chuyên đề và đại hội; cung cấp thông tin giáo 
dục; tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khoá đào 
tạo từ xa; khóa học trực tuyến về giáo dục; cung cấp thông tin giáo dục trực tuyến trên 
mạng liên lạc toàn cầu; cung cấp dịch vụ hướng dẫn trực tuyến trên mạng liên lạc toàn 
cầu; xuất bản tin tức và văn bản bằng phương tiện điện tử hoặc kỹ thuật số; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình và buổi biểu diễn; sản xuất các chương trình trò 
chơi truyền hình; tổ chức các chương trình trò chơi truyền hình; tổ chức các trò chơi có sự 
tham gia của khán giả; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tất cả 
thuộc nhóm 41. 
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(210) 4-2014-30844 (220) 12.12.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.15 
(591) Đỏ, cam, xám, đen, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất - nhập khẩu MHM  (VN) 
Số 7, ngõ 28, đường Xuân La, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, nước men bóng (chất màu, sơn), mát tít (nhựa tự nhiên), dung môi sơn, 

chất làm khô (chất kết dính), véc ni. 
 

Nhóm 35: Buôn bán sơn. 
 

 
(210) 4-2014-31156 (220) 15.12.2014 

  (441) 25.11.2015 
(300) 42014503825 28.08.2014 PH 

  
(731) ICON HEALTH & FITNESS, INC.  

(US) 
1500 South 1000 West, Logan, Utah 
84321, United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đếm bước chân; máy đo độ cao; cân và cân đo trọng lượng cá nhân; 

thiết bị điện tử đa chức năng dùng để hiển thị, đo, và tải lên internet và mạng máy tính các 
thông tin bao gồm thời gian, ngày, nhịp tim, định vị toàn cầu, chỉ hướng, khoảng cách, độ 
cao, tốc độ, số bước chân, lượng calo bị đốt cháy, thông tin hàng hải, thông tin thời tiết, 
nhiệt độ, tốc độ gió, sự thay đổi nhịp tim, mức độ hoạt động, thời gian ngủ, và chất lượng 
giấc ngủ; phần mềm máy vi tính truyền dữ liệu không dây dùng để nhận, xử lý, truyển 
phát, hiển thị thông tin liên quan đến thể dục thể hình, lượng mỡ trong cơ thể, chỉ số trọng 
lượng cơ thể; phần mềm máy vi tính dùng để quản lý thông tin về việc theo dõi, việc tuân 
thủ và tạo động lực dùng cho chương trình sức khoẻ và thể dục thể hình; thiết bị giám sát 
điện tử có tích hợp bộ vi xử lý, màn hình kỹ thuật số, và dụng cụ đo gia tốc, dùng để dò, 
lưu trữ, báo cáo, giám sát, tải lên và tải xuống dữ liệu về thể thao, huấn luyện thể dục thể 
hình, và dữ liệu hoạt động lên internet, và truyền tin cho máy tính cá nhân về thời gian, số 
bước chân, lượng calo bị đốt cháy, khoảng cách; phần mềm máy vi tính dùng cho việc tập 
thể dục thể hình; phần mềm máy vi tính và phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho 
điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật số cá nhân để giám sát, tải lên và tải xuống các dữ 
liệu về hoạt động thể thao, việc huấn luyện thể dục thể hình, và mức độ luyện tập thể dục 
thể hình lên internet và máy vi tính khác và mạng truyền thông, điện tử; phần mềm máy vi 
tính và phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho điện thoại di động và thiêt bị kỹ thuật 
số cá nhân để giám sát, theo dõi, và so sánh hoạt động thể thao và mức độ luyện tập thể 
dục thể hình; phần mềm máy vi tính và phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho điện 
thoại di động và thiết bị kỹ thuật số cá nhân để cung cấp các mẹo, các bài tập có huấn 
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luyện vịên, và các bài tập riêng cho cá nhân, để nâng cao mức độ luyện tập thể dục thể 
hình của người dùng; phần mềm máy vi tính dùng để quản lý thông tin về việc theo dõi, 
việc tuân thủ và tạo động lực dùng cho chương trình sức khoẻ và thể dục thể hình; phần 
mềm có thể tải về, đựa trên cơ sở web dùng để thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu hoạt 
động cá nhân từ các hoạt động thể dục thể hình khác nhau, hiển thị thông tin dinh dưỡng 
và các  chương trình và bài tập thể hình và thể thao, phần mềm dùng để theo dõi, giám sát 
và lên kế hoạch các hoạt động huấn luyện thể dục thể hình.  

 
Nhóm 28: Máy tập thể dục và thể hình; máy chạy bộ; máy tập tổng hợp (Ellipticals); xe 
đạp được đặt cố định để tập thể dục. 

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin liên quan đến thể thao, phát triển kỹ năng thể thao, và huấn 
luyện thể dục thể hình qua trang web trực tuyến và máy vi tính và mạng lưới truyền thông 
điện tử khác; dịch vụ giải trí, cụ thể là các chương trình trao giải mang tính thi đấu và 
khích lệ được thiết kế để trao giải cho người tham gia chương trình là những người tập 
luyện, tham gia các hoạt động thể thao, tham gia các hoạt động tăng cường sức khỏe, đạt 
được những thành tích trong các hoạt động thể dục và thể thao, và đạt được mục tiêu cá 
nhân liên quan đến các hoạt động thể dục, thể thao, và thể hình; cung cấp thông tin cho 
phép người dùng được tham gia, truy cập, theo dõi tiến độ, giám sát và tạo ra thông tin và 
thành tích liên quan đến hoạt động sức khỏe, thể dục thể hình, tập luyện cá nhân, thể thao 
và điền kinh, thông qua một trang web tương tác và máy vi tính và mạng lưới truyền 
thông điện tử khác; cung cấp thông tin cho phép người dùng cạnh tranh và so sánh thông 
tin và thành tích về thể thao với những người dùng khác, thông qua một trang web tương 
tác và máy vi tính và mạng lưới truyền thông điện tử khác, cụ thể là mạng lưới thiết bị di 
động; cung cấp thông tin trong lĩnh vực thể thao và thể dục thể hình, thông qua một trang 
web và máy vi tính và mạng lưới truyền thông điện tử khác, cụ thể là mạng lưới thiết bị di 
động; cung cấp các thử thách thể thao, bài huấn luyện, các buổi tập và các thử thách thể 
dục thể hình, và các bài tập luyện đã được ghi trước thông qua một trang web trực tuyến, 
máy vi tính và mạng lưới truyền thông điện tử khác, và thông qua phần mềm máy vi tính 
dùng cho thiết bị kỹ thuật số cá nhân, và điện thoại thông minh; cung cấp thông tin liên 
quan đến huấn luyện thể dục thể hình, thông qua một trang web; cung cấp các dịch vụ 
huấn luyện và tư vấn về thể dục thể hình cá nhân; dịch vụ hướng dẫn thể hình thể chất; 
dịch vụ huấn luyện thể hình thể chất; cung cấp thông tin liên quan đến thể dục và thể 
hình, thông qua cơ sở dữ liệu máy vi tính trực tuyến; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
huấn luyện thể dục. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học bổ trợ con người (ergonomics) và thiết kế, cụ thể là cung cấp 
thông tin và tư vấn trong lĩnh vực sức khỏe cá nhân bằng mạng máy vi tính toàn cầu; cung 
cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) đặc biệt là cung cấp phần mềm dùng trên thiết bị di động, 
máy tính bảng, và máy tính dùng cho việc theo dõi, lưu trữ, và hiển thị dữ liệu hoạt động 
cá nhân cho các hoạt động thế dục thể hình khác nhau; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) 
đặc biệt là cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (APl) dùng cho việc kết nối 
và tương tác với các ứng dụng phần mềm trên thiết bị di động, máy tính bảng, và máy vi 
tính để theo dõi, lưu trữ và hiển thị dữ liệu hoạt động cá nhân cho các hoạt động thể dục 
thể hình khác nhau. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn trong lĩnh vực sức khoẻ cá nhân (dịch vụ 
điều trị và phục hồi) và dinh dưỡng bằng mạng máy vi tính toàn cầu; cung cấp thông tin 
về dinh dưỡng, chế độ ăn uống, sức khỏe, và y tế thông qua một trang web.  
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(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm kiểm soát và chất lỏng định cỡ cho dụng cụ chẩn đoán y tế; chế 
phẩm kiểm soát và chất lỏng định cỡ cho dụng cụ thí nghiệm được dùng trong kiểm tra 
và/hoặc phân tích chẩn đoán trong ống nghiệm; chất phản ứng (thuốc thử) hóa học cho 
chẩn đoán và/hoặc phân tích y tế; chất phản ứng (thuốc thử) dùng cho thí nghiệm; đoạn 
mồi (primer) cho quá trình nhân đôi ADN; mẫu dò (probe) dùng để nhận diện các đoạn a-
xít nu-clê-ích của phân tử ADN; chất được sử dụng để tách a-xít nu-clê-ích từ các mẫu vật 
sinh học; enzim kích thích sự tổng hợp ADN hay ARN (polymerase) và chất đệm dùng 
trong lĩnh vực công nghệ sinh học; hóa chất dùng trong phân tích và nhận diện chuỗi a-xít 
nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc nguồn bệnh; 
hợp chất và chất phản ứng (thuốc thử) dùng trong phân tích và nhận diện chuỗi a-xít nu-
clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc nguồn bệnh; bộ 
chẩn đoán bao gồm chất phản ứng (thuốc thử) và mẫu thử để phân tích và nhận diện chuỗi 
a-xít nu clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc nguồn 
bệnh; chế phẩm chẩn đoán để phân tích và nhận diện chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-
ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc nguồn bệnh; chất kiểm soát tách ADN; 
chất kiểm soát tách axít ri-bô-nu-clê-ích (tách ARN); chất kiểm soát âm tính; dung dịch 
định cỡ; bộ chuẩn bị mẫu bao gồm chất phản ứng (thuốc thử) và mẫu thử cho nghiên cứu 
thí nghiệm.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất phản ứng (thuốc thử) dùng trong ngành y để theo dõi 
bệnh tiểu đường; que thử y tế dùng để theo dõi lượng đường glucô trong máu; que thử y tế 
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dùng để theo dõi lượng xê- ton trong máu; chất phản ứng (thuốc thử) chẩn đoán cho mục 
đích y tế; chất phản ứng (thuốc thử) chẩn đoán y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục 
đích y tế; bộ xét nghiệm chẩn đoán cho mục đích y tế; dung dịch huyết thanh nhân tạo 
bao gồm dung dịch huyết thanh nhân tạo vô trùng được dùng như là thuốc rửa trong phẫu 
thuật mắt; chế phẩm và chế phẩm dược (dạng công thức) cho mắt, bao gồm dung dịch bôi 
trơn và làm ướt; chế phẩm chăm sóc kính áp tròng, bao gồm dung dịch khử trùng, làm 
sạch, làm ướt, trung hòa, đệm, ngâm, giữ và rửa kính áp tròng, bao gồm ở dạng dung dịch 
hay dạng viên; thuốc nhỏ bôi trơn mắt dùng với kính áp tròng; chế phẩm đặc trị và chế 
phẩm chăm sóc mắt bao gồm thuốc nhỏ mắt; muối clo-rua na-tri được dùng làm chất bảo 
quản với các thành phần chống vi trùng trong chế phẩm dùng cho mắt; khăn lau có tẩm 
thuốc; khăn lau dùng cho mục đích vệ sinh, khử trùng; khăn lau mí mắt dùng cho mục 
đích vệ sinh; khăn lau mặt dùng cho mục đích vệ sinh; dung dịch khử trùng; dung dịch, 
chế phẩm đặc trị và chế phẩm rửa mắt và chăm sóc mắt; nước mắt nhân tạo; thuốc nhỏ 
mắt (chứa thuốc); dung dịch a-xít hialuronic dùng cho nội nhãn cầu; chất phản ứng (thuốc 
thử) dùng cho mục đích y tế, bao gồm chất phản ứng để dùng trong dụng cụ phân tích 
máu di động; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng dùng cho ngành y; chất bổ 
sung dinh dưỡng để cho ăn qua đường miệng hoặc đưa qua ống vào dạ dày; chất bổ sung 
dinh dưỡng được dùng để thay thế bữa ăn; chất bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng hoặc bột 
dùng cho người; đồ uống và bột giàu dinh dưỡng để thay thế bữa ăn, dùng cho mục đích y 
tế; thanh giàu năng lượng và dinh dưỡng được dùng để thay thế bữa ăn, dùng cho mục 
đích y tế và chất bổ sung dinh dưỡng dạng thanh được dùng để thay thế bữa ăn; chế phẩm 
dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ còn 
ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; vitamin dùng trước khi sinh; vitamin giúp tiết sữa; dung 
dịch thay thế chất điện giải; chất bổ sung dùng khi ăn kiêng cho người, thuốc xua đuổi 
sâu bọ; hợp chất và chất phản ứng (thuốc thử) dùng cho phân tích y tế và nhận diện chuỗi 
a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ich, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc nguồn 
bệnh; bộ chẩn đoán y tế bao gồm chất phản ứng (thuốc thử) và mẫu thử để phân tích và 
nhận diện chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm 
và/hoặc nguồn bệnh; chế phẩm chẩn đoán y tế để phân tích và nhận diện chuỗi a-xít nu-
clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc nguồn bệnh; bộ 
chuẩn bị mẫu bao gồm chất phản ứng (thuốc thử) và mẫu thử dùng cho phân tích y tế; 
chất bổ sung protein được chế biến trên cơ sở bột đậu nành dưới dạng đồ uống thực phẩm 
và không phải là sản phẩm thay thế sữa. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính bao gồm các ứng dụng phần mềm được dùng trong quản lý 
bệnh tiểu đường; dụng cụ thử (sàng lọc) máu; dụng cụ phân tích thí nghiệm để đo, thử và 
phân tích máu, các chất tiết ra của cơ thể và/hoặc mô; dụng cụ phân tích huyết học; dụng 
cụ phân tích hóa lâm sàng; dụng cụ phân tích xét nghiệm miễn dịch; dụng cụ thí nghiệm 
phân tử lâm sàng tự động; dụng cụ tách mẫu thí nghiệm; hệ thống chẩn đoán phân tử bao 
gồm thiết bị giải trình tự gene (phân tử), phổ kế, thiết bị cảm biến và máy tính, để phân 
tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc 
nguồn bệnh; dụng cụ thí nghiệm để sàng lọc (kiểm tra) và nhận diện phân tử; phần mềm 
và phần cứng máy tính để nhận diện và phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích 
để nhận diện nguồn (mầm) bệnh, thuộc tính kháng thuốc và hồ sơ pháp y; thiết bị thí 
nghiệm, cụ thể là: thiết bị cảm biến chẩn đoán phân tử để phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, 
a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc nguồn bệnh; phần mềm 
máy tính để xử lý trước, kiểm soát thiết bị (dụng cụ), phân tích dữ liệu và báo cáo cho các 
dụng cụ chẩn đoán phân tử; phần cứng và phần mềm máy tính dùng cho thiết bị và dụng 
cụ thí nghiệm và khoa học; phần cứng và phần mềm máy tính trong lĩnh vực chẩn đoán y 
tế dùng cho thiết bị và dụng cụ chẩn đoán y tế; ấn phẩm điện tử, bao gồm tờ và sách 
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hướng dẫn cho dụng cụ chẩn đoán trong ống nghiệm, hệ thống tự động hóa thí nghiệm, và 
phần mềm liên quan; phần mềm quản lý dữ liệu cho thiết bị chẩn đoán y tế; phần mềm 
quản lý dữ liệu cho dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ 
phân tích xét nghiệm miễn dịch và dụng cụ sàng lọc (thử) máu; phần mềm và phần cứng 
máy tính cho dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm và phần cứng máy tính cho dụng cụ 
phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét nghiệm miễn 
dịch và dụng cụ sàng lọc (thử) máu; phần mềm và phần cứng máy tính để quản lý giao 
diện giữa các dụng cụ thí nghiệm chẩn đoán y tế; phần mềm và phần cứng máy tính để 
quản lý tiến độ thí nghiệm chẩn đoán y tế; phần mềm và phần cứng máy tính quản lý 
thông tin thí nghiệm; phần mềm và phần cứng máy tính để hỗ trợ và/hoặc theo dõi các 
dụng cụ y tế và/hoặc dụng cụ chẩn đoán thí nghiệm; phần mềm và phần cứng máy tính để 
xử lý sự cố cho dụng cụ y tế và/hoặc dụng cụ chẩn đoán thí nghiệm; phần mềm máy tính 
để xử lý dữ liệu kiểm tra chẩn đoán y tế; phần mềm và phần cứng máy tính dùng trong 
kiểm tra chẩn đoán y tế; phần cứng và phần mềm máy tính để theo dõi từ xa các dụng cụ 
chẩn đoán trong ống nghiệm; cột nhồi bằng chất dẻo dùng để tách và lọc mẫu ADN và 
axít ri-bô-nu-clê-ích; chương trình phần mềm máy tính dùng trong quá trình phẫu thuật 
mắt; chương trình phần mềm để tính toán khả năng khúc xạ của thủy tinh thể chân tạo để 
cấy cho mắt; phần mềm máy tính để điều khiển thiết bị y tế và máy phẫu thuật mắt dùng 
trong quá trình phẫu thuật mắt; kính mắt để chỉnh và/hoặc tăng cường thị lực và kính áp 
tròng; thẻ dữ liệu thông minh cho bệnh nhân được mã hóa từ tính dùng với hệ thống phẫu 
thuật mắt bằng lade; phần mềm và phần cứng máy tính hỗ trợ cho dụng cụ thử máu; phần 
mềm và phần cứng máy tính quản lý dữ liệu trong lĩnh vực thử máu; phần mềm và phần 
cứng quản lý dữ liệu cho dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm và phần cứng quản lý dữ liệu 
trong lĩnh vực quản lý liên lạc bằng dữ liệu giữa phần mềm và phần cứng quản lý dữ liệu 
cho dụng cụ phân tích máu; phần mềm và phần cứng máy tính để theo dõi từ xa dụng cụ 
thử máu và hoặc dụng cụ chẩn đoán y tế; thiết bị và dụng cụ xử lý dữ liệu; phần mềm ứng 
dụng cho các thiết bị điện tử; các thiết bị và dụng cụ khoa học và các bộ phận và linh kiện 
nhỏ (chi tiết) cho chúng; thiết bị và dụng cụ thí nghiệm và bộ phận và linh kiện nhỏ (chi 
tiết) cho chúng; thiết bị giải trình tự gene (phân tử); phổ kế; thiết bị cảm biến; thiết bị cảm 
biến sinh học; thiết bị điều nhiệt tuần hoàn dùng cho phòng thí nghiệm; thiết bị khử muối 
dùng cho phòng thí nghiệm; dụng cụ chuẩn bị mẫu (lấy mẫu); bộ xét nghiệm và bộ thu 
thập mẫu gồm thiết bị thu thập mẫu và các dụng cụ thí nghiệm; đồ chứa dùng trong phòng 
thí nghiệm; thiết bị nhận dạng sinh học cho phép nhận dạng, xác định kiểu gien và đặc tả 
dùng để phân tích chuỗi a- xit nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây 
nhiễm và/hoặc nguồn bệnh; ống dùng cho máy phá tế bào bằng vi hạt để chuẩn bị ADN 
(tách DNA); ống dùng cho máy phá tế bào bằng vi hạt để chuẩn bị axít ri-bô-nu-clê-ích 
(tách ARN); ống dùng trong quá trình chuẩn bị ADN (tách DNA); ống dùng trong quá 
trình chuẩn bị axít ri-bô-nu-clê-ích (tách ARN); ống tách rửa để chuẩn bị ADN (tách 
ADN); ống tách rửa để chuẩn bị axít ri-bô-nu-clê-ích (tách ARN); lọ  (thủy tinh) để trộn 
en-zim; ống để trộn en-zim; chương trình phần mềm máy tính, cụ thể là cho phép giao 
tiếp dữ liệu, đặc biệt là dùng trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu và chẩn đoán; các bộ 
phận và linh kiện nhỏ (chi tiết) cho các tất cả các sản phẩm nói trên; dụng cụ thí nghiệm 
dùng trong kiểm tra chẩn đoán và/hoặc phân tích trong ống nghiệm; hệ thống quản lý dữ 
liệu và tự động hóa thí nghiệm dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; ống và lọ thủy tinh để 
trộn enzim. 

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế; thiết bị và dụng cụ y tế để theo dõi bệnh tiểu đường; máy theo dõi 
đường glucô trong máu; máy cảm biến với đường glucô trong máu; máy theo dõi xê-ton 
trong máu; máy cảm biến với xê-ton trong máu; thiết bị rút hay lấy mẫu máu cho mục 
đích theo dõi bệnh tiểu đường; dụng cụ thử (sàng lọc) máu; dụng cụ chẩn đoán y tế phục 
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vụ cho việc kiểm tra và/hoặc phân tích trong ống nghiệm; thiết bị thí nghiệm dùng trong 
lĩnh vực chẩn đoán y tế; dụng cụ chẩn đoán phân tử; thiết bị y tế dùng cho mắt, cụ thể là, 
hệ thống lade bao gồm các thiết bị quét, hiện ảnh, chỉ dẫn và lade, vâ các bộ phận cấu 
thành; máy phẫu thuật mắt dùng trong quá trình phẫu thuật đục thủy tinh thể và phẫu 
thuật loại bỏ một phần hay toàn bộ thủy tinh thể; hộp đựng để mang, giữ và chứa thiết bị 
và dụng cụ phẫu thuật và y tế cho mắt; thiết bị điều khiển từ xa để vận hành hoặc điều 
khiển thiết bị và dụng cụ phẫu thuật hoặc y tế; tay cầm (handpiece) phẫu thuật dùng trong 
quá trình phẫu thuật điều trị bệnh đục thủy tinh thể bằng sóng siêu âm và phẫu thuật loại 
bỏ một phần hay toàn bộ thủy tinh thể và phần mềm cho các sản phẩm trên; dao, lưỡi dao, 
kim, đầu và ống hít và rửa; gói chất lỏng, tay cầm, miếng đắp mắt y tế, cái che và khay và 
túi dẫn lưu; mô cấy cho mắt (làm từ các vật liệu nhân tạo) dùng để phòng ngừa và điều trị 
chứng tăng áp nội nhãn cầu và bệnh tăng nhãn áp; vòng căng bao (sử dụng khi phẫu thuật 
thủy tinh thể); mô cấy cho mắt làm từ các vật liệu nhân tạo; thủy tinh thể nhân tạo; dụng 
cụ phẫu thuật, cầm tay, máy, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; máy, thiết bị và dụng cụ y tế, 
bao gồm hệ thống cấy và đưa thủy tinh thể nhân tạo; thiết bị laze y tế; hệ thống phẫu thuật 
mắt bao gồm nguồn laze và thiêt bị (dụng cụ) quang học để đưa năng lượng laze vào mắt; 
trang thiết bị chẩn đoán về mắt; sai kế đo giác mạc (abenometers) dùng trong phẫu thuật 
mắt; thiết bị y tế và hệ thống phẫu thuật; thiết bị cảm biến dùng để chẩn đoán khúc xạ và 
đo vẽ địa hình có thể gắn với phẫu thuật cắt bỏ bằng laze; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y 
tế, nha khoa và thú y; thiết bị chuyên khoa mắt và hoặc đo thị lực để chẩn đoán và/hoặc 
điều trị; thiết bị để chỉnh và/hoặc tăng cường thị lực; thiết bị nội nhãn để chỉnh và/hoặc 
tăng cường thị lực; thiết bị y tế bao gồm xi-lanh chứa a-xít hyaluronie để cấp (thuốc) cho 
bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật mắt; ống thông (đỡ) mạch (stent); ống thông đường 
tiểu; dây dẫn hướng dùng trong y tế, ống thông (đỡ) mạch (stent) sinh học tự tiêu; ống 
thông (đỡ) mạch (stent) phủ thuốc; giãn cho ống thông đường tiểu và ống thông (đỡ) 
mạch (stent); dụng cụ và hệ thống phân tích máu dùng cho mục đích chẩn đoán y tế; hộp 
đóng sẵn chứa chất phản ứng (thuốc thử) dùng trong dụng cụ phân tích máu có thể mang 
theo người; dụng cụ và thiết bị y tế dùng để chẩn đoán; dụng cụ xịt có thuốc chứa chế 
phẩm công thức meloxicam dạng xịt trong miệng qua thiết bị xịt có chia đo dùng cho mục 
đích thú y; thiết bị và hệ thống chẩn đoán y tế, bao gồm máy đo cầm tay, lưỡi trích, que 
thử và dung dịch điều chỉnh dùng cho mục đích thú y; các bộ phận và chi tiết (linh kiện 
nhỏ) cho tất cả các sản phẩm nói trên.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm in, bao gồm xuất bản phẩm, sách mỏng (sách có bìa mềm), sách 
hướng dẫn, sách nhỏ (có thông tin hay quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ), sách, cuốn sách 
nhỏ, bản tin, tờ rơi, áp phích quảng cáo và xuất bản phẩm in sẵn, bao gồm liên quan đến 
chương trình công dân toàn cầu, chương trình trách nhiệm doanh nghiệp và các chủ đề về 
chăm sóc sức khỏe, tình trạng điều kiện sức khỏe/y tế, các sản phẩm y tế và các cách điều 
trị y tế, các vấn đề của cộng đồng và các vấn đề môi trường, và các vấn đề dinh dưỡng; tài 
liệu hướng dẫn, giáo dục, và giảng dạy in sẵn (không phải thiết bị); tài liệu quảng cáo in 
sẵn.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm được chế biến trên cơ sở sữa; chế phẩm sữa dạng bột; sản 
phẩm chiết xuất từ sữa (dẫn xuất sữa); chế phẩm chứa các chiết xuất từ sữa (dẫn xuất sữa); 
thanh thực phẩm ăn liền được chế trên cơ sở đậu nành hay đạm từ nước sữa; thực phẩm 
chế dưới dạng lỏng có thể uống liền chứa đạm được chế trên cơ sở bơ sữa; đồ uống thực 
phẩm chứa đạm được chế trên cơ sở bột nước sữa. 

 

Nhóm 35: Các chiến dịch quảng cáo và marketing nhằm thúc đẩy nhận thức và sự ủng hộ 
tích cực của công chúng trong lĩnh vực sức khỏe, chương trình công dân toàn cầu và 
chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; dịch vụ marketing nhằm thúc đẩy 
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nhận thức của công chúng liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng thông qua các dịch vụ 
marketing trực tiếp; quảng cáo thông qua truyền thông xã hội, marketing qua công cụ tìm 
kiếm, marketing theo yêu cầu (thư hỏi hàng), marketing qua phương tiện di động, nhật ký 
web (blogging) và các hình thức khác của kênh giao tiếp thông tin thụ động, có thể chia 
sẻ hoặc có tính lan truyền.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa các thiết bị y tế và các bộ phận cấu thành; lắp (cài) đặt và bảo 
dưỡng/bảo trì phần cứng và các bộ phận kết cấu của các thiết bị y tế, bao gồm thiết bị laze 
dùng cho mắt.  

 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; hội thảo [tập huấn] và hội thảo và các tài liệu hướng dẫn 
(giảng dạy) được phát kèm, bao gồm trong lĩnh vực dinh dưỡng và trong việc sử dụng, vận 
hành và phát triển thực tế của các hệ thống và thiết bị phẫu thuật trong chuyên khoa mắt 
được sử dụng cùng; sắp xếp và tiến hành các hội thảo chuyên đề, hội thảo (hội nghị), đại 
hội và hội nghị chuyên đề; các hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp các ấn phẩm điện 
tử, bao gồm tờ hướng dẫn và sách hướng dẫn cho các dụng cụ chẩn đoán trong ống 
nghiệm, các hệ thống tự động hóa trong phòng thí nghiệm, và các phần mềm liên quan. 

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các dụng cụ và hệ thống y tế và 
thí nghiệm chẩn đoán, dụng cụ thí nghiệm chẩn đoán trong ống nghiệm, hệ thống tự động 
hóa trong phòng thí nghiệm, và các phần mềm và phần cứng liên quan đến y tế và thí 
nghiệm, trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; cung cấp dịch vụ khắc phục sự cố 
điện tử từ xa cho các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; cung 
cấp dịch vụ theo dõi hoạt động cho các dụng cụ chẩn đoán y tế và thiết bị thí nghiệm 
trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; theo dõi từ xa các dụng cụ chẩn đoán y tế và 
các hệ thống thí nghiệm chẩn đoán; cung cấp theo dõi điện tử từ xa cho thiết bị chẩn đoán 
trong ống nghiệm, các dụng cụ chẩn đoán y tế và các hệ thống tự động hóa trong phòng 
thí nghiệm; cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web để quản lý thông tin cho thiết bị 
thí nghiệm và chẩn đoán, theo dõi và phân tích trong lĩnh vực chẩn đoán trong phòng thí 
nghiệm; dịch vụ phần mềm dịch vụ (SAAS - phần mềm hoạt động trên web, được quản lý 
bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa) cho phần mềm sử dụng trong 
quản lý dữ liệu và thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; dịch vụ nghiên 
cứu và phát triển khoa học và công nghệ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm 
máy tính trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp một nền tảng phần mềm dựa trên trang 
web để quản lý dữ liệu, theo dõi và phân tích trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ phần 
mềm dịch vụ (SAAS) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cho thuê chỗ đặt trên máy chủ, quản 
lý, phát triển, và duy trì các ứng dụng, phần mềm, và các trang web liên quan đến các 
dụng cụ và hệ thống chẩn đoán y tế; dịch vụ máy tính, bao gồm quản lý dữ liệu từ xa cho 
các dụng cụ chẩn đoán y tế , quản lý từ xa các hệ thống chẩn đoán y tế và theo dõi và báo 
cáo về hoạt động và các lỗi của các dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp môi trường mạng 
trực tuyến với công nghệ cho phép người sử dụng chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực chẩn đoán 
y tế; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm và các ứng dụng không tải 
xuống được dÓ theo dõi các dụng cụ chẩn đoán y tế và quản lý dữ liệu từ các dụng cụ 
chẩn đoán y tế; lắp (cài) đặt và bảo dưỡng/bảo trì phần mềm của các thiết bị y tế, bao gồm 
thiết bị laze dùng cho mắt; chương trình công dân toàn cầu và trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp, cụ thể là: thúc đẩy nghiên cứu khoa học và sáng tạo, và bảo vệ môi trường, 
cung cấp thông tin nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào nghiên cứu khoa học và 
sáng tạo, và bảo vệ môi trường. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, bao gồm dịch vụ y tế để chẩn đoán tình trạng của cơ thể con 
người; cung cấp thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; điều trị bệnh về mắt và các tình 
trạng của mắt; phẫu thuật mắt; thực hiện các quy trình tia laze điều chỉnh lại hình dạng 
của giác mạc (lasik) và các quy trình phẫu thuật khác để chỉnh lại và cải thiện thị lực; 
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cung cấp thông tin về y tế về các thiết bị nhãn khoa cho các chuyên gia y tế và các bệnh 
nhân y tế thông qua một trang web trên Internet; chẩn đoán và điều trị; xét nghiệm y tế để 
chẩn đoán và điều trị và dịch vụ phát hiện dấu ấn sinh học; chương trình công dân toàn 
cầu và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cụ thể là: thúc đẩy tiếp cận chăm sóc sức 
khỏe, tình trạng (lối sống) khỏe mạnh và sức khỏe của cộng đồng, cung cấp thông tin 
nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực tiếp cận chăm sóc sức khỏe, tình 
trạng (lối sống) khỏe mạnh và sức khỏe của cộng đồng. 

 

 
(210) 4-2014-32356 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 21.1.16; 26.1.4; 26.4.1 
(591) Xanh da trời, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thiên Phát   (VN) 
18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng.  
 
 

(210) 4-2014-32873 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ Tín Thành  
(VN) 
Số 10A, đường số 10, phường Bình Hưng 
Hoà A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Thùng lau nhà. 
 

 
(210) 4-2015-00401 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.3.4; 19.1.1 (540) 

    

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tân Nam Sơn  (VN) 
1039 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2015-00403 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 19.1.1 (540) 

    

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tân Nam Sơn   (VN)
1039 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-00720 (220) 12.01.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.4 
(591) Đỏ nâu, đen, trắng, đỏ, cam, xanh lá, tím

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Kim 
Hoa  (VN) 
Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga đóng chai, nước hoa quả, nước uống tinh khiết.  
Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch dừa, thạch hoa quả, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế biến sẵn.  

 

 
(210) 4-2015-00721 (220) 12.01.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 4.2.11 
(591) Đỏ, đen, trắng, tím, vàng, nâu, ghi 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Kim 
Hoa  (VN) 
Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, tất cả là thạch cho thực phẩm. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga đóng chai, nước hoa quả, nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch dừa, thạch hoa quả, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế biến sẵn.  
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(210) 4-2015-00729 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.1.6; 7.5.2; 26.1.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ thiết kế 
thời trang Việt Thái  (VN) 
6/5 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-01092 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.3.15; 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH giải pháp kiểm 

định Việt Nam  (VN) 
Số 60 phố Võng Thị, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (trừ các thiết bị dùng cho 

mục đích y tế); thiết bị và dụng cụ quang học.  
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, ký gửi máy móc, thiết bị, phụ tùng trong lĩnh vực 
công nghiệp, hàng không, xây dựng, giao thông vận tải, thiết bị đo chiều dày cầm tay, 
thiết bị siêu âm dò khuyết tật, thiết bị kiểm tra dòng xoáy, thiết bị đo độ cứng cầm tay, 
thiết bị chụp ảnh phóng xạ, thiết bị đo chiều dày lớp phủ, thiết bị siêu âm phased array, 
thiết bị kiểm tra composites, hệ thống kiểm tra tích hợp, thiết bị kiểm tra bê tông, bộ quét 
công nghiệp, máy nội soi viđêo, máy nội soi ống cứng, máy nội soi ống mềm, các nguồn 
sáng, kính hiển vi kim tương, kính hiển vi stereo, kính hiển vi đo lường, kính hiển vi đo 
lường laze 3D, camera tốc độ cao, thiết bị đo chiều dày đánh giá ăn mòn, thiết bị kiểm tra 
khuyết tật bằng dòng xoáy, thiết bị kiểm tra siêu âm khuyết tật, thiết bị kiểm tra siêu âm 
vật liệu composite, thiết bị nội soi công nghiệp, hệ thống kiểm tra tự động, kính hiển vi, 
thiết bị chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số, thiết bị đo chiều dày đa năng, bộ quét kiểm tra 
công nghiệp, thiết bị kiểm tra trực tiếp trên dây chuyền sản xuất, thiết bị chụp ảnh tia X, 
thiết bị phân tích thành phần hợp kim; cung cấp nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực 
công nghiệp, dầu khí, hóa dầu, cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng, hóa chất.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, thiết bị điện tử và quang học. 

 
Nhóm 41: Đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp, dầu khí, hóa dầu, 
cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng, hóa chất.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; kiểm tra 

và phân tích kỹ thuật; tư vấn môi trường; chuyển giao công nghệ trong trong lĩnh vực 

kiểm tra không phá hủy các thiết bị kiểm tra, kiểm định trong các khu công nghiệp và dầu 
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khí như: thiết bị siêu âm phased array, thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng dòng xoáy, thiết 

bị kiểm tra trực tiếp trên dây chuyền sản xuất, thiết bị kiểm tra bê tông cốt thép, thiết bị 

kiểm tra siêu âm khuyết tật, thiết bị chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số, thiết bị đo chiều dày 

lớp phủ, thiết bị đo độ cứng cầm tay. 
 

 
(210) 4-2015-01143 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12 

(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ ẩm thực 
Trung Mạnh Phát  (VN) 
317/18A đường Bình Thành, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-01443 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 20.5.25; 26.1.2; A26.11.12; 1.15.21 

(591) Hồng, hồng nhạt, trắng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phú  (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-01552 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; 25.5.25; 26.13.1; A20.1.9 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ, đen, xanh 

mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INTRAPAC Việt 
Nam  (VN) 
168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: cây lăn sơn.  
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(210) 4-2015-02042 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.4; 26.4.3; 25.1.6; 5.7.1 
(591) Vàng, đỏ, nâu sẫm, trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Hương Việt  (VN) 
80/4A/33 tổ 35, khu phố 9, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-02060 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh dương, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Bình 
Phát    (VN) 
Thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; băng vệ sinh dạng nút; tã lót vệ sinh dùng cho người 

không tự kiềm chế được; miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được; tã lót 
trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô.   
Nhóm 35: Mua bán băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho 
người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế 
được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bán buôn 
băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm 
chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng 
giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bán lẻ băng vệ sinh phụ nữ, băng 
vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh 
dùng cho người không tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em 
bằng giấy hoặc xenlulô, xuất nhập khẩu băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút tã lót 
vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không 
tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc 
xenlul«.  

 

 
(210) 4-2015-02061 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Bình 
Phát   (VN) 
Thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; băng vệ sinh dạng nút; tã lót vệ sinh dùng cho người 
không tự kiềm chế được; miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được; tã lót 
trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô.  

 

Nhóm 35: Mua bán băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho 
người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế 
được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bán buôn 
băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm 
chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng 
giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bán lẻ băng vệ sinh phụ nữ, băng 
vệ sinh dạng nút, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh 
dùng cho người không tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em 
bằng giấy hoặc xenlulô, xuất nhập khẩu băng vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút, tã lót 
vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được, miếng lót vệ sinh dùng cho người không 
tự kiềm chế được, tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô, bỉm trẻ em bằng giấy hoặc 
xenlul«.  

 

 
(210) 4-2015-02333 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 1.17.11; 1.5.1; 18.3.23 
(591) Xanh, trắng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VI NA G7  (VN) 
Cụm công nghiệp Tam Phước 1, ấp Long 
Khánh 3, xã Tam Phước, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa (chất dẻo dạng thô). 
 

Nhóm 16: Bao bì giấy; thùng các tông; túi giấy dùng để bao gói; túi nilon dùng để đựng 
hàng hóa; túi đựng rác (bằng chất dẻo); bao bì nhựa (dùng để bao gói). 

 

Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ như bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; sản phẩm bằng gỗ (chưa xếp 
vào các nhóm khác) như: bộ đồ bếp (tủ bếp, kệ bếp); khung tranh, khung ảnh; hòm, hộp, 
thùng (không bằng kim loại); giá kệ để kê hàng bằng gỗ; hàng thủ công mỹ nghệ dùng 
cho mục đích trang trí làm bằng gỗ, mây, tre, chất dẻo, thạch cao. 

 

Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa gồm: rổ nhựa, chậu nhựa, thùng nhựa, đũa, chén, bát 
bằng nhựa; bộ đồ ăn (chén, đĩa, đũa, muỗng), giá để dao; hàng thủ công mỹ nghệ làm 
bằng thủy tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và trang trí. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế gia dụng, các vật dụng đồ gỗ 
dùng cho nhà bếp (tủ, kệ bếp), bàn ghế trang điểm, tủ âm tường, hàng trang trí nội thất; 
môi giới thương mại; đại lý ký gửi hàng hóa như: đồ gỗ gia dụng, hàng trang trí nội thất, 
giường, tủ, bàn, ghế gia dụng, các vật dụng đồ gỗ dùng cho nhà bếp (tủ, kệ bếp), hàng thủ 
công mỹ nghệ; quản lý dự án. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng nhà máy; xây 
dựng đường xá, cầu; cung cấp thông tin về xây dựng; dịch vụ sửa chữa cơ khí. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, in opxet (offset), in lụa; gia công sản phẩm cơ khí chế tạo. 
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(210) 4-2015-02765 (220) 30.01.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.3; 4.5.3 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Du 
lịch Liên kết  (VN) 
45 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-02992 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.12.1; 26.1.1; A17.1.2 
(591) Xanh, nâu 
(731) Công ty cổ phần Book A Bee  

(VN) 
GF-06C tầng trệt, Sài Gòn Pearl, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho mục đích bán hàng với mục đích 

bán hàng cho các sản phẩm: máy vi tính, phần mềm, thiết bị ngoại vi máy tính, máy in, 
máy fax, máy photo, giường, tủ, bàn, ghế; mua bán máy móc thiết bị (máy tính, phần 
mềm, thiết bị ngoại vi máy tính), đồ dùng văn phòng (máy in, máy fax, máy photo), đồ 
nội thất (giường, tủ, bàn, ghế). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ thu mua nhà đất; dịch vụ quản lý bất 
động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; vệ sinh nhà cửa; vệ sinh công trình; hoạt động 
làm thuê cho hộ gia đình cụ thể là dịch vụ giặt ủi. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng đường thủy và đường bộ; dịch vụ du lịch lữ hành nội 
địa và quốc tế; đại lý vé máy bay. 

 
 

(210) 4-2015-03632 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hiệp Hưng  (VN) 
56-58 đường Tên Lửa, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm và phụ kiện. 
 

Nhóm 19: Lưới dùng trong xây dựng; lưới địa kỹ thuật (dùng trong xây dựng); ống nhựa 
cứng. 

 
Nhóm 21: Lưới bông tắm (dùng trong dụng cụ gia đình). 

 
Nhóm 22: Lưới nhựa (dùng trong nuôi trồng, chăn nuôi). 

 

 
(210) 4-2015-03916 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh, cam, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SO LA Hùng 
Thịnh  (VN) 
68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 04, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(511)   Nhóm 29: Hoa quả (trái cây) sấy, phơi khô, đông lạnh, đóng hộp; mứt hoa quả (trái cây) 
[mứt ướt].  

 
Nhóm 31: Hoa quả (trái cây) tươi.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước hoa quả (trái cây) [đồ uống]; siro hoa quả (trái 
cây) [đồ uống]; sinh tố hoa quả (trái cây) [đồ uống].  

 
Nhóm 33: Rượu vang. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ uống, cụ thể: rượu và nước giải khát có cồn; mua bán: ô tô, xe máy 
và phụ tùng của ô tô, xe máy; mua bán hàng điện lạnh: tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc 
nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước 
nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh.  

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng đường bộ.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-04479 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, 

LTD.  (JP) 
6-6, Minatojima Minamimachi 4-chome, 
Chuo-ku, Kobe, 650-0047, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Dây đai truyền động sử dụng cho xe cộ mặt đất; dây đai cho bộ truyền động 
biến thiên của xe cộ hai bánh.  

 

 
(210) 4-2015-04494 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.5.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế Hải Hà  (VN) 
Số 139, phố Văn Quán, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy; 

đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút; vở học sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng hướng dẫn 
giảng dạy, đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh; siêu thị bán các loại văn phòng 
phẩm, dụng cụ học sinh. 

 

 
(210) 4-2015-04495 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Hồng, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế Hải Hà   (VN) 
Số 139, phố Văn Quán, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng để hướng dẫn giảng dạy; 

đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút; vở học sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng hướng dẫn 
giảng dạy, đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh; siêu thị bán các loại văn phòng 
phẩm, dụng cụ học sinh. 

 

 
(210) 4-2015-04528 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế An 
Thịnh Phát  (VN) 
41 xóm Chỉ, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: dây cu-roa; bi côn (bi nồi). 
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Nhóm 09: Dây công tơ mét; ổ khoá điện. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: nan hoa (căm xe), nhông, xích (sên), dĩa, má phanh (bố 
thắng), búa côn (bố ba càng), dây phanh (dây thắng), dây ga. 

 

 
(210) 4-2015-05256 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.9; A26.4.24 
(731) MEDLINE INDUSTRIES, INC.   (US) 

One Medline Place, Mundelein, Illinois 
60060, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân và chăm sóc cá nhân không chứa 

thuốc, cụ thể là kem dưỡng ẩm, kem dưỡng tay và dưỡng  thể, kem dưỡng da, chế phẩm 
chống nắng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa rửa tay; nước súc miệng và xà phòng chăm sóc 
da từ dầu ô liu; bộ sản phẩm gội đầu dùng cho cá nhân bao gồm dầu gội và dầu xả không 
có chất nhuộm dùng cho vệ sinh cá nhân, và mũ được đóng gói trong một túi riêng biệt; 
bộ dụng cụ dùng cho bệnh nhân bao gồm các vật dụng chăm sóc cá nhân không chứa 
thuốc, cụ thể là, son dưỡng môi; chế phẩm làm sạch enzim dùng cho dụng cụ phẫu thuật.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm và sản phẩm chứa thuốc, dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, nha 
khoa và vệ sinh, cụ thể là, chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc, chế phẩm tẩy rửa dành 
cho da và vết thương, kem và thuốc bột chống nấm, xà phòng chống khuẩn, chất tẩy rửa 
dùng cho đầu và cơ thể không dùng nước - (chất vệ sinh khô); sản phẩm chăm sóc vết 
thương cụ thể là, vật liệu băng bó, băng dính để băng vết thương, băng dính dùng trong y 
tế và phẫu thuật, gạc để buộc vết thương, dải băng nylon để băng vết thương, gel sơ cứu 
tại chỗ, gel bôi tại chỗ dùng để điều trị và trị liệu y tế trong việc chăm sóc vết thương; dây 
đai dùng cho băng vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh 
nguyệt, nước rửa vết thương trong miệng, khăn ướt y tế, chế phẩm khử mùi không khí, 
chất khử trùng cho các mục đích bảo vệ sức khỏe và vệ sinh, chất khử trùng dụng cụ y tế, 
miếng đệm lót vệ sinh dùng cho người bệnh không kiềm chế được, tã giấy người lớn, chất 
bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung dùng cho ăn kiêng ở dạng bột và dạng lỏng, khăn lau 
khử trùng làm bằng vải hoặc giấy, nước thơm dành cho da, kem bôi da và thuốc mỡ bôi 
ngoài da, tất cả dùng cho mục đích y tế, bộ dụng cụ chăm sóc mắt bị đục thủy tinh thể 
bao gồm nước rửa mắt; miếng lót dùng một lần được dùng với với tã lót dùng một lần và 
quần áo lót dùng một lần; dung dịch dùng cho việc rửa vết thương và đường tiết niệu, cụ 
thể là dung dịch nước muối; các chế phẩm dùng trong y tế, cụ thể là, cồn isopropyl, miếng 
dán có chứa cồn để điều trị, nước oxy già, gel bôi trơn, dung dịch để ngâm hậu môn, và 
dung dịch để sát trùng/sát khuẩn; tã lót bằng vải có thể tái sử dụng được dùng cho người 
không kiềm chế được vệ sinh cá nhân; chế phẩm thụt ruột dùng cho mục đích y tế, thuốc 
nhuận tràng; tã lót bằng vải cho người bệnh không kiềm chế được vệ sinh cá nhân, vật liệu 
để băng bó vết thương dạng bọt; chế phẩm khử mùi dùng trong hộ gia đình, thương mại 
hoặc sử dụng trong công nghiệp; băng dính dùng cho mục đích y tế có chứa kẽm; gel có 
thể ăn được dùng cho thuốc dạng viên, viên nang mềm và thuốc viên con nhộng để làm 
cho chúng trơn hơn và dễ dàng hơn khi nuốt; miếng dính y tế dùng cho các vết thương hở; 
gel dùng trong siêu âm; tã lót bằng vải và miếng đệm lót cho người bệnh không kiềm chế 
được; tã lót dùng một lần cho người bệnh không kiềm chế được, tã vải cho người lớn.  
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Nhóm 09: Kính bảo vệ. 
 

Nhóm 10: Dụng cụ y tế; cụ thể là khay thay băng, bơm điều áp, và miếng đệm điều áp, túi 

đặt cạnh giường bệnh nhân dùng một lần, gạc nhiệt nóng và lạnh dùng một lần, miếng 

đệm lót dùng để gỡ dải băng dính vết thương, thiết bị cho ăn bằng ống xông, thùng đựng 

vật sắc nhọn, khay đựng đồ vệ sinh da trước phẫu thuật, túi sinh học khử độc dùng để 

chứa rác thải y tế, điện cực âm tính dùng trong y tế, bộ dụng cụ cơ bản cần thiết cho tiêm 

tĩnh mạch chủ yếu là ống thông, thiết bị đặt ống thông, băng dính, băng ga-rô,  bao con 

nhộng có chứa i-ốt, miếng gạc tẩm cồn, vải gạc, miếng gạc thấm hút, thuốc mỡ, băng 

dính, và nhãn nhận dạng; và bộ chế phẩm cạo râu/tóc bao gồm chủ yếu là dao cạo dùng 

một lần và kem cạo; dụng cụ, thiết bị và đồ dùng dùng trong phẫu thuật, y tế và nha khoa, 

cụ thể là vật dụng giữ kim, đầu mũi kim tiêm tĩnh mạch, tay cầm dao phẫu thuật, và kẹp 

foóc-xép dùng trong sản khoa; sản phẩm dùng trong phẫu thuật điện tử sử dụng cho mục 

đích y tế, cụ thể là máy phát điện dùng trong phẫu thuật điện tử, bút chì dùng trong phẫu 

thuật điện tử, và điện cực y tế trong phẫu thuật điện tử; kéo cắt và banh dùng trong phẫu 

thuật; đèn nội soi dùng trong y tế, dụng cụ giải phẫu thần kinh, cụ thể là, vật dụng banh 

miệng vết mổ, cưa,  kẹp mỏ vịt cong, kẹp nâng; máy dò trực tràng, tuyến lệ, và đo lượng 

oxy trong máu dùng một lần; kéo y tế và phẫu thuật; cán và gióng ngang để treo các thiết 

bị y tế; dải băng và khăn nhận dạng dùng cho dụng cụ phẫu thuật; cái banh; mặt nạ gây 

mê; mặt nạ dưỡng khí, ống và túi ô-xi, bộ điều chỉnh cường độ ô-xi, thiết bị lưu trữ và cô 

đặc khí ô-xi, và máy đo nồng độ khí ô-xi dùng cho tất cả các thiết bị y tế; máy điều tiết hô 

hấp dùng trong hô hấp nhân tạo, máy hút mũi; bộ thu gom và truyền máu bao gồm vòng 

kẹp ống thu gom máu, kim tiêm, máy đo, và ống thông tĩnh mạch; dụng cụ tiêm truyền có 

kim tiêm; vật dụng để bảo vệ khi tắm dùng cho mục đích vật lý trị liệu và phục hồi chức 

năng; hệ thống giám sát lượng đường trong máu bao gồm máy đo nồng độ, hộp, que thử, 

dung dịch kiểm soát, và dụng cụ trích (mổ); kính soi đáy mắt, ống soi tai; đèn bút dùng 

một lần dùng trong y tế; ống nghe tim, phổi; màn hình biểu thị các trị số sức khỏe; máy 

khí dung; chuông báo nguy của bệnh nhân dùng trong y tế và thiết bị giám sát dùng để 

theo dõi bệnh nhân hoặc sự vận động tại chỗ của bệnh nhân; dụng cụ bảo vệ tay khỏi các 

tổn thương khi rút và thay ống thông; cáng cứu thương và thắt lưng kèm theo; ống dẫn 

thức ăn qua đường tĩnh mạch; thùng chứa, giá treo và tủ dùng để chứa chất thải y tế; túi y 

tế được dùng với và và bán cùng với thiết bị y tế và phẫu thuật; túi nhựa dùng để truyền 

mẫu vật y tế; túi để đồ y tế rỗng; túi giấy và phong bì để khử trùng dụng cụ y tế; thùng 

chứa và khay đựng khử trùng; thảm silicone dùng cho khay khử trùng; thùng chứa chuyên 

biệt thích hợp cho việc vận chuyển rác thải y tế; vật bảo vệ, khay và vỏ bọc chuyên biệt 

cho dụng cụ y tế; bộ dụng cụ thủ thuật được vô trùng bao gồm túi và ống dùng để khử 

trùng bằng hơi hoặc/khí gas; sản phẩm giám sát khử trùng sử dụng trong giám sát việc vô 

trùng dụng cụ y tế; màng bọc vô trùng dùng cho dụng cụ y tế; điện cực y tế tái sử dụng; 

đồ nội thất y tế, cụ thể là, giường gấp và bàn gấp; vật dụng hỗ trợ cho mục đích y tế nói 

chung; gậy dùng cho mục đích y tế; nạng dùng cho mục đích y tế; khung đi bộ và thang 

nâng đặc biệt dùng cho người khuyết tật; bàn kiểm tra hoặc/ điều trị cho bệnh nhân; ghế 

điều trị cho bệnh nhân dùng trong y tế; khung giữ biểu đồ y tế; phụ kiện y tế và bàn y tế 

có bánh xe, cụ thể là bộ chia cốc, đèn từ tính có ống uốn dẻo, nhãn dán thùng, thùng cát 

xét để phân phát thuốc; đồ chứa nước tiểu và hộp chứa mẫu bệnh phẩm dùng cho mục 

đích y tế; giá đứng treo dịch truyền dùng cho mục đích y tế; khăn vải bảo vệ cho phòng 

mổ và điều trị y tế, và trang phục dùng cho mục đích y tế; khay đựng ống thông; khay rửa 
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vết thương dùng cho mục đích y tế; khay thay băng dùng cho mục đích y tế; bộ dụng cụ y 

tế bao gồm nhiều dụng cụ y tế, cụ thể là, kẹp foóc-xép dùng trong sản khoa, kẹp cầm 

máu, dụng cụ nạo, banh, kẹp, dao mổ, ống chứa mẫu vật, và vật liệu băng bó vết thương; 

vật liệu chuẩn bị cho bệnh nhân, cụ thể là găng tay y tế, tăm bông dùng cho mục đích y 

tế, bồn rửa mặt dùng trong y tế, bồn tiểu dùng cho mục đích y tế, bô dành cho bệnh nhân, 

cốc đo liều lượng thuốc, bộ thu mẫu vật phẩm y tế, hộp đựng hàm răng giả, và núm vú giả 

dùng để chỉnh nha; hàng dệt kim y tế, cụ thể là, đai hỗ trợ đàn hồi, bít tất cao tới đầu gối 

và bít tất ống cao; tấm phủ và băng phẫu thuật đàn hồi; miếng đệm ở bụng; miếng đệm 

dùng cho khuôn đúc chỉnh hình; tấm đệm và miếng lót giường cho người bệnh không 

kiềm chế được; miếng đệm kê tay dùng một lần; dụng cụ dùng trong phẫu thuật và bệnh 

viện, cụ thể là ống bơm và kim tiêm; dao và lưỡi dao phẫu thuật; miếng bọt biển và bông 

gòn thấm nước; ống thông dạ dày; ống thông và khay đựng ống thông; tấm phủ và chậu 

rửa dùng để chứa đồ nôn; hành (giải phẫu) cao su; nẹp ngón tay; nắp bịt đầu vú; vật liệu 

băng bó bằng nhựa; đai kéo dãn dành cho vùng xương chậu; dây đeo và miếng đệm cho 

xương đòn, bộ dụng cụ thụt bao gồm thiết bị thụt và vật dụng thụt; thiết bị hô hấp cho trẻ 

nhỏ, băng cuộn gạc;  gạc ống; vải băng y tế; thiết bị dành cho giường phẫu thuật; túi cao 

su dùng với các thiết bị hô hấp; thiết bị đo huyết áp; máy khử trùng dùng trong y tế; bồn 

tiểu vệ sinh dùng trong y tế; kẹp kim khâu y tế; kéo phẫu thuật; lưỡi chích lấy máu; bộ 

dụng cụ cắt vết khâu; hộp chứa mẫu vật phẩm; thanh nẹp phẫu thuật; miếng giữ tay để 

truyền tĩnh mạch; bộ thu gom máu; nhiệt kế dùng cho miệng và trực tràng; bộ búa gõ để 

chẩn bệnh; khay để rửa vết thương; khóa dùng trong bộ truyền dịch; ống nhỏ giọt thuốc; 

kính dạng ống để quan sát dùng trong y tế;  thiết bị phẫu thuật; que thăm khám và kim 

dùng trong y tế; túi dịch truyền; đầu bịt nạng chống cho người tàn tật; băng dán xốp dùng 

trong y tế; miếng gạc; nắp che phủ dùng trong y tế, mặt nạ dùng trong y tế; găng tay phẫu 

thuật, giã đỡ bảo vệ cổ tay; miếng  gạc bằng vải dệt dùng để phát hiện tia X-quang; thiết 

bị y tế, cụ thể là, cái nêm và miếng lót bằng mút sử dụng với tấm ma sát thấp dùng cho 

việc di chuyển, giữ tư thế và chuyển bệnh nhân tới giường, từ giường, hoặc trên giường, 

cáng để khiêng bệnh nhân, giường cấp cứu;  vật liệu băng bó co giãn;khay đựng đồ nội soi 

dùng một lần có thể di chuyển được; thảm sàn sử dụng trong phẫu thuật và các thủ thuật y 

tế khác; vật dụng đảm bảo an toàn khi tắm dành cho người tàn tật, cụ thể là, ghế tắm, ghế 

đẩu dùng để tắm, khung an toàn dùng cho bồn vệ sinh, thanh ray an toàn dùng cho bồn vệ 

sinh, ghế di chuyển được; ghế được đặt lên bồn vệ sinh; ray và các thanh vịn nhà tắm, ghế 

tiểu tiện đặt cạnh giường; sản phẩm dùng trong y tế, cụ thể là hệ thống khoan để đưa ống 

thông dò vào cơ thể bao gồm đinh vít cấy dưới da và và dụng cụ phẫu thuật có liên quan; 

vật dụng để cố định khuỷu tay, đầu gối, hỗ trợ cho lưng, hỗ trợ đầu gối, mắt cá chân và cổ 

tay dùng trong y tế; dải băng nén dùng để băng bó vết thương; thiết bị và dụng cụ phẫu 

thuật và y tế dùng trong khám chữa bệnh nói chung; thiết bị và dụng cụ y tế dùng trong 

phẫu thuật; áo choàng và quần áo phẫu thuật; dụng cụ bảo vệ chỉnh hình gót chân với 

miếng kéo dãn giúp ngăn chặn viêm loát và  sự yếu đi của bàn chân; bộ máy bơm khí nén, 

măng sông và ống dẫn được sử dụng để hỗ trợ giảm thiểu tỉ lệ mắc bệnh nghẽn tĩnh mạch 

(chứng huyết khối); dụng cụ y tế, cụ thể là, hệ thống  khoan để đưa ống thông dò vào cơ 

thể bao gồm đinh vít cấy dưới da và dụng cụ phẫu thuật có liên quan; mặt nạ mắt, nút tai; 

vật liệu băng bó dùng trong  y tế, cụ thể là, kẹp cầm máu dùng trong phẫu thuật để kiểm 

soát chảy máu.  

 

Nhóm 16: Biển hiệu tay nắm cửa bằng giấy, tạp chí, sách đố vui, bút chì. 
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Nhóm 25: Quần áo bệnh viện cho cán bộ y tế, cụ thể là, trang phục y tế, cụ thể là áo tiệt 

trùng và áo choàng y tế, quần tiệt trùng, đồng phục, áo khoác, áo choàng phòng thí 

nghiệm, áo choàng y tế. 
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(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân và chăm sóc cá nhân không chứa 

thuốc, cụ thể là kem dưỡng ẩm, kem dưỡng tay và dưỡng  thể, kem dưỡng da, chế phẩm 
chống nắng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa rửa tay; nước súc miệng và xà phòng chăm sóc 
da từ dầu ô liu; bộ sản phẩm gội đầu dùng cho cá nhân bao gồm dầu gội và dầu xả không 
có chất nhuộm dùng cho vệ sinh cá nhân, và mũ được đóng gói trong một túi riêng biệt; 
bộ dụng cụ dùng cho bệnh nhân bao gồm các vật dụng chăm sóc cá nhân không chứa 
thuốc, cụ thể là, son dưỡng môi; chế phẩm làm sạch enzim dùng cho dụng cụ phẫu thuật.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm và sản phẩm chứa thuốc, dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, nha 
khoa và vệ sinh, cụ thể là, chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc, chế phẩm tẩy rửa dành 
cho da và vết thương, kem và thuốc bột chống nấm, xà phòng chống khuẩn, chất tẩy rửa 
dùng cho đầu và cơ thể không dùng nước - (chất vệ sinh khô); sản phẩm chăm sóc vết 
thương cụ thể là, vật liệu băng bó, băng dính để băng vết thương, băng dính dùng trong y 
tế và phẫu thuật, gạc để buộc vết thương, dải băng nylon để băng vết thương, gel sơ cứu 
tại chỗ, gel bôi tại chỗ dùng để điều trị và trị liệu y tế trong việc chăm sóc vết thương; dây 
đai dùng cho băng vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh 
nguyệt, nước rửa vết thương trong miệng, khăn ướt y tế, chế phẩm khử mùi không khí, 
chất khử trùng cho các mục đích bảo vệ sức khỏe và vệ sinh, chất khử trùng dụng cụ y tế, 
miếng đệm lót vệ sinh dùng cho người bệnh không kiềm chế được, tã giấy người lớn, chất 
bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung dùng cho ăn kiêng ở dạng bột và dạng lỏng, khăn lau 
khử trùng làm bằng vải hoặc giấy, nước thơm dành cho da, kem bôi da và thuốc mỡ bôi 
ngoài da, tất cả dùng cho mục đích y tế, bộ dụng cụ chăm sóc mắt bị đục thủy tinh thể 
bao gồm nước rửa mắt; miếng lót dùng một lần được dùng với với tã lót dùng một lần và 
quần áo lót dùng một lần; dung dịch dùng cho việc rửa vết thương và đường tiết niệu, cụ 
thể là dung dịch nước muối; các chế phẩm dùng trong y tế, cụ thể là, cồn isopropyl, miếng 
dán có chứa cồn để điều trị, nước oxy già, gel bôi trơn, dung dịch để ngâm hậu môn, và 
dung dịch để sát trùng/sát khuẩn; tã lót bằng vải có thể tái sử dụng được dùng cho người 
không kiềm chế được vệ sinh cá nhân; chế phẩm thụt ruột dùng cho mục đích y tế, thuốc 
nhuận tràng; tã lót bằng vải cho người bệnh không kiềm chế được vệ sinh cá nhân, vật liệu 
để băng bó vết thương dạng bọt; chế phẩm khử mùi dùng trong hộ gia đình, thương mại 
hoặc sử dụng trong công nghiệp; băng dính dùng cho mục đích y tế có chứa kẽm; gel có 
thể ăn được dùng cho thuốc dạng viên, viên nang mềm và thuốc viên con nhộng để làm 
cho chúng trơn hơn và dễ dàng hơn khi nuốt; miếng dính y tế dùng cho các vết thương hở; 
gel dùng trong siêu âm; tã lót bằng vải và miếng đệm lót cho người bệnh không kiềm chế 
được; tã lót dùng một lần cho người bệnh không kiềm chế được, tã vải cho người lớn.  

 
Nhóm 09: Kính bảo vệ. 
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Nhóm 10: Dụng cụ y tế; cụ thể là khay thay băng, bơm điều áp, và miếng đệm điều áp, túi 

đặt cạnh giường bệnh nhân dùng một lần, gạc nhiệt nóng và lạnh dùng một lần, miếng 

đệm lót dùng để gỡ dải băng dính vết thương, thiết bị cho ăn bằng ống xông, thùng đựng 

vật sắc nhọn, khay đựng đồ vệ sinh da trước phẫu thuật, túi sinh học khử độc dùng để 

chứa rác thải y tế, điện cực âm tính dùng trong y tế, bộ dụng cụ cơ bản cần thiết cho tiêm 

tĩnh mạch chủ yếu là ống thông, thiết bị đặt ống thông, băng dính, băng ga-rô,  bao con 

nhộng có chứa i-ốt, miếng gạc tẩm cồn, vải gạc, miếng gạc thấm hút, thuốc mỡ, băng 

dính, và nhãn nhận dạng; và bộ chế phẩm cạo râu/tóc bao gồm chủ yếu là dao cạo dùng 

một lần và kem cạo; dụng cụ, thiết bị và đồ dùng dùng trong phẫu thuật, y tế và nha khoa, 

cụ thể là vật dụng giữ kim, đầu mũi kim tiêm tĩnh mạch, tay cầm dao phẫu thuật, và kẹp 

foóc-xép dùng trong sản khoa; sản phẩm dùng trong phẫu thuật điện tử sử dụng cho mục 

đích y tế, cụ thể là máy phát điện dùng trong phẫu thuật điện tử, bút chì dùng trong phẫu 

thuật điện tử, và điện cực y tế trong phẫu thuật điện tử; kéo cắt và banh dùng trong phẫu 

thuật; đèn nội soi dùng trong y tế, dụng cụ giải phẫu thần kinh, cụ thể là, vật dụng banh 

miệng vết mổ, cưa, kẹp mỏ vịt cong, kẹp nâng; máy dò trực tràng, tuyến lệ, và đo lượng 

oxy trong máu dùng một lần; kéo y tế và phẫu thuật; cán và gióng ngang để treo các thiết 

bị y tế; dải băng và khăn nhận dạng dùng cho dụng cụ phẫu thuật; cái banh; mặt nạ gây 

mê; mặt nạ dưỡng khí, ống và túi ô-xi, bộ điều chỉnh cường độ ô-xi, thiết bị lưu trữ và cô 

đặc khí ô-xi, và máy đo nồng độ khí ô-xi dùng cho tất cả các thiết bị y tế; máy điều tiết hô 

hấp dùng trong hô hấp nhân tạo, máy hút mũi; bộ thu gom và truyền máu bao gồm vòng 

kẹp ống thu gom máu, kim tiêm, máy đo, và ống thông tĩnh mạch; dụng cụ tiêm truyền có 

kim tiêm; vật dụng để bảo vệ khi tắm dùng cho mục đích vật lý trị liệu và phục hồi chức 

năng; hệ thống giám sát lượng đường trong máu bao gồm máy đo nồng độ, hộp, que thử, 

dung dịch kiểm soát, và dụng cụ trích (mổ); kính soi đáy mắt, ống soi tai; đèn bút dùng 

một lần dùng trong y tế; ống nghe tim, phổi; màn hình biểu thị các trị số sức khỏe; máy 

khí dung; chuông báo nguy của bệnh nhân dùng trong y tế và thiết bị giám sát dùng để 

theo dõi bệnh nhân hoặc sự vận động tại chỗ của bệnh nhân; dụng cụ bảo vệ tay khỏi các 

tổn thương khi rút và thay ống thông; cáng cứu thương và thắt lưng kèm theo; ống dẫn 

thức ăn qua đường tĩnh mạch; thùng chứa, giá treo và tủ dùng để chứa chất thải y tế; túi y 

tế được dùng với và và bán cùng với thiết bị y tế và phẫu thuật; túi nhựa dùng để truyền 

mẫu vật y tế; túi để đồ y tế rỗng; túi giấy và phong bì để khử trùng dụng cụ y tế; thùng 

chứa và khay đựng khử trùng; thảm silicone dùng cho khay khử trùng; thùng chứa chuyên 

biệt thích hợp cho việc vận chuyển rác thải y tế; vật bảo vệ, khay và vỏ bọc chuyên biệt 

cho dụng cụ y tế; bộ dụng cụ thủ thuật được vô trùng bao gồm  túi và ống dùng để khử 

trùng bằng hơi hoặc/khí gas; sản phẩm giám sát khử trùng sử dụng trong giám sát việc vô 

trùng dụng cụ y tế; màng bọc vô trùng dùng cho dụng cụ y tế; điện cực y tế tái sử dụng; 

đồ nội thất y tế, cụ thể là, giường gấp và bàn gấp; vật dụng hỗ trợ cho mục đích y tế nói 

chung; gậy dùng cho mục đích y tế; nạng dùng cho mục đích y tế; khung đi bộ và thang 

nâng đặc biệt dùng cho người khuyết tật; bàn kiểm tra hoặc/ điều trị cho bệnh nhân; ghế 

điều trị cho bệnh nhân dùng trong y tế; khung giữ biểu đồ y tế; phụ kiện y tế và bàn y tế 

có bánh xe, cụ thể là bộ chia cốc, đèn từ tính có ống uốn dẻo, nhãn dán thùng, thùng cát 

xét để phân phát thuốc; đồ chứa nước tiểu và hộp chứa mẫu bệnh phẩm dùng cho mục 

đích y tế; giá đứng treo dịch truyền dùng cho mục đích y tế; khăn vải bảo vệ cho phòng 

mổ và điều trị y tế, và trang phục dùng cho mục đích y tế; khay đựng ống thông; khay rửa 

vết thương dùng cho mục đích y tế; khay thay băng dùng cho mục đích y tế; bộ dụng cụ y 

tế bao gồm nhiều dụng cụ y tế, cụ thể là, kẹp foóc-xép dùng trong sản khoa, kẹp cầm 
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máu, dụng cụ nạo, banh, kẹp, dao mổ, ống chứa mẫu vật, và vật liệu băng bó vết thương; 

vật liệu chuẩn bị cho bệnh nhân, cụ thể là găng tay y tế, tăm bông dùng cho mục đích y 

tế, bồn rửa mặt dùng trong y tế, bồn tiểu dùng cho mục đích y tế, bô dành cho bệnh nhân, 

cốc đo liều lượng thuốc, bộ thu mẫu vật phẩm y tế, hộp đựng hàm răng giả, và núm vú giả 

dùng để chỉnh nha; hàng dệt kim y tế, cụ thể là, đai hỗ trợ đàn hồi, bít tất cao tới đầu gối 

và bít tất ống cao; tấm phủ và băng phẫu thuật đàn hồi; miếng đệm ở bụng; miếng đệm 

dùng cho khuôn đúc chỉnh hình; tấm đệm và miếng lót giường cho người bệnh không 

kiềm chế được; miếng đệm kê tay dùng một lần; dụng cụ dùng trong phẫu thuật và bệnh 

viện, cụ thể là ống bơm và kim tiêm; dao và lưỡi dao phẫu thuật; miếng bọt biển và bông 

gòn thấm nước; ống thông dạ dày; ống thông và khay đựng ống thông; tấm phủ và chậu 

rửa dùng để chứa đồ nôn; hành (giải phẫu) cao su; nẹp ngón tay; nắp bịt đầu vú; vật liệu 

băng bó bằng nhựa; đai kéo dãn dành cho vùng xương chậu; dây đeo và miếng đệm cho 

xương đòn, bộ dụng cụ thụt bao gồm thiết bị thụt và vật dụng thụt; thiết bị hô hấp cho trẻ 

nhỏ, băng cuộn gạc;  gạc ống; vải băng y tế; thiết bị dành cho giường phẫu thuật; túi cao 

su dùng với các thiết bị hô hấp; thiết bị đo huyết áp; máy khử trùng dùng trong y tế; bồn 

tiểu vệ sinh dùng trong y tế; kẹp kim khâu y tế; kéo phẫu thuật; lưỡi chích lấy máu; bộ 

dụng cụ cắt vết khâu; hộp chứa mẫu vật phẩm; thanh nẹp phẫu thuật; miếng giữ tay để 

truyền tĩnh mạch; bộ thu gom máu; nhiệt kế dùng cho miệng và trực tràng; bộ búa gõ để 

chẩn bệnh; khay để rửa vết thương; khóa dùng trong bộ truyền dịch; ống nhỏ giọt thuốc; 

kính dạng ống để quan sát dùng trong y tế;  thiết bị phẫu thuật; que thăm khám và kim 

dùng trong y tế; túi dịch truyền; đầu bịt nạng chống cho người tàn tật; băng dán xốp dùng 

trong y tế; miếng gạc; nắp che phủ dùng trong y tế, mặt nạ dùng trong y tế; găng tay phẫu 

thuật, giã đỡ bảo vệ cổ tay; miếng  gạc bằng vải dệt dùng để phát hiện tia X-quang; thiết 

bị y tế, cụ thể là, cái nêm và miếng lót bằng mút sử dụng với tấm ma sát thấp dùng cho 

việc di chuyển, giữ tư thế và chuyển bệnh nhân tới giường, từ giường, hoặc trên giường, 

cáng để khiêng bệnh nhân, giường cấp cứu;  vật liệu băng bó co giãn; khay đựng đồ nội 

soi dùng một lần có thể di chuyển được; thảm sàn sử dụng trong phẫu thuật và các thủ 

thuật y tế khác; vật dụng đảm bảo an toàn khi tắm dành cho người tàn tật, cụ thể là, ghế 

tắm, ghế đẩu dùng để tắm, khung an toàn dùng cho bồn vệ sinh, thanh ray an toàn dùng 

cho bồn vệ sinh, ghế di chuyển được; ghế được đặt lên bồn vệ sinh; ray và các thanh vịn 

nhà tắm, ghế tiểu tiện đặt cạnh giường; sản phẩm dùng trong y tế, cụ thể là hệ thống 

khoan để đưa ống thông dò vào cơ thể bao gồm đinh vít cấy dưới da và và dụng cụ phẫu 

thuật có liên quan; vật dụng để cố định khuỷu tay, đầu gối, hỗ trợ cho lưng, hỗ trợ đầu 

gối, mắt cá chân và cổ tay dùng trong y tế; dải băng nén dùng để băng bó vết thương; thiết 

bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế dùng trong khám chữa bệnh nói chung; thiết bị và dụng 

cụ y tế dùng trong phẫu thuật; áo choàng và quần áo phẫu thuật; dụng cụ bảo vệ chỉnh 

hình gót chân với miếng kéo dãn giúp ngăn chặn viêm loét và  sự yếu đi của bàn chân; bộ 

máy bơm khí nén, măng sông và ống dẫn được sử dụng để hỗ trợ giảm thiểu tỉ lệ mắc 

bệnh nghẽn tĩnh mạch (chứng huyết khối); dụng cụ y tế, cụ thể là, hệ thống  khoan để đưa 

ống thông dò vào cơ thể bao gồm đinh vít cấy dưới da và dụng cụ phẫu thuật có liên quan; 

mặt nạ mắt, nút tai; vật liệu băng bó dùng trong  y tế, cụ thể là, kẹp cầm máu dùng trong 

phẫu thuật để kiểm soát chảy máu.  

 
Nhóm 16: Biển hiệu tay nắm cửa bằng giấy, tạp chí, sách đố vui, bút chì. 
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Nhóm 25: Quần áo bệnh viện cho cán bộ y tế, cụ thể là, trang phục y tế, cụ thể là áo tiệt 

trùng và áo choàng y tế, quần tiệt trùng, đồng phục, áo khoác, áo choàng phòng thí 

nghiệm, áo choàng y tế. 
 

 
(210) 4-2015-05264 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.2.7; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hương Vị Nhật  (VN) 
156 đường 130, Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2015-05313 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh đen, đen, xanh dương, tím, 

đỏ, cam, vàng, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Linh Châu   (VN) 
92 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy in; giấy ép; dụng cụ dùng cho mục đích văn phòng gồm máy ép nhựa 
plastic, thiết bị (bàn) cắt giấy, máy cắt thẻ (card). 

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy in, giấy ép, dụng cụ dùng trong văn phòng gồm máy ép nhựa 
plastic, bàn cắt giấy, máy cắt thẻ (card), linh kiện máy in như đầu phun, mô tơ, cao su kéo 
giấy, linh kiện của hộp mực máy in như trống (drum) mực, gạt mực, trục sạc, trục từ, hệ 
thống mực in liên tục. 

 

 
(210) 4-2015-05371 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Phú Hưng  (VN) 
126/4 đường số 4, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-06200 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh đen, xanh nước biển, xanh 

lá cây, vàng, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RICA Quốc Tế  
(VN) 
Số 52 - 54 đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Đakao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả. 

 

 
(210) 4-2015-06699 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86416180 06.10.2014 US 

  
(731) HEWLETT-PACKARD 

DEVELOPMENT COMPANY, L.P  
(US) 
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính, máy chủ, máy chủ mạng, phần mềm máy tính, và thiết bị 

ngoại vi máy tính; phần cứng máy tính nối mạng, hệ thống lưu trữ dữ liệu máy tính bao 
gồm các thiết bị xử lý trung tâm cho quá trình xử lý và lưu trữ thông tin, dữ liệu, âm thanh 
và hình ảnh; và phụ tùng cho các thiết bị nói trên; thiết bị truyền viđêô kỹ thuật số; phần 
mềm máy tính công nghệ đám mây có thể tải về được để sử dụng cho doanh nghiệp, cho 
quản lý cơ sở dữ liệu, và lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm máy tính cho việc mã hóa và 
bảo vệ các tài liệu kỹ thuật số, phần mềm máy tính cho ứng dụng và tích hợp cơ sở dữ 
liệu; công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính và phần mềm cố định 
cho các chương trình hệ điều hành, phần mềm máy tính để tạo ra cơ sở dữ liệu có thể tìm 
kiếm được thông tin và dữ liệu; công cụ phát triển phần mềm để tạo ra các ứng dụng 
internet di động và giao diện người dùng; phần mềm máy tính thương mại điện tử cho 
phép người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua một mạng máy 
tính toàn cầu; phần mềm máy tính để tự động lưu trữ dữ liệu. 

 
Nhóm 16: Sách mỏng giới thiệu về sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực máy tính và 
công nghệ thông tin; các hướng dẫn được in sẵn để tham khảo trong lĩnh vực máy tính và 
công nghệ thông tin; bản tin kỹ thuật trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, 
bảng dữ liệu trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; các tài liệu in sẵn, cụ thể là 
danh mục sản phẩm trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; hướng dẫn về hoạt 
động của sản phẩm và dịch vụ của người khác cho máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính. 
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Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn 
quản lý kinh doanh; dịch vụ lập kế hoạch chiến lược cho lĩnh vực công nghệ thông tin; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ đặt hàng các sản phẩm máy tính, phần mềm 
máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ doanh nghiệp, cụ thể là hỗ trợ người khác 
trong việc đàm phán và phát triển quan hệ đối tác kinh doanh và liên kết kinh doanh; dịch 
vụ lập các chương trình tiếp thị và quảng bá trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công 
nghệ máy tính; dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ thương 
mại điện tử, cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng viễn 
thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng; dịch vụ phân loại thông tin, cụ thể là phân 
loại và tổ chức dữ liệu cho mục đích quản lý bản ghi; cung cấp một trang thông tin điện tử 
có tính năng là một địa điểm họp chợ trực tuyến của người bán và người mua về các sản 
phẩm và dịch vụ máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán tài chính và cho thuê tài chính; xử lý, quản lý và quản trị các 
chương trình y tế và phúc lợi dành cho người lao động (là dịch vụ liên quan đến chính 
sách bảo hiểm và tiền lương cho người lao động); cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch qua 
thẻ tín dụng cho người khác; cung cấp dịch vụ xử lý các yêu cầu bảo hiểm cho người 
khác; dịch vụ phân tích và tư vấn tài chính cho việc tổ chức và quản lý ngân hàng và các 
hoạt động tài chính.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy vi tính và lắp đặt, bảo trì và sửa 
chữa thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền giọng nói, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh và viđêô bằng phương tiện mạng viễn thông, mạng truyền thông không dây, và 
internet; tư vấn viễn thông có bản chất là tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực truyền phát và 
truyền đạt dữ liệu âm thanh, văn bản và hình ảnh; cung cấp các phòng đàm thoại trực 
tuyến, bảng thông tin và các diễn đàn để truyền thông điệp giữa người sử dụng với nhau 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lợi ích chung; truyền các tài liệu viđêô trên internet; 
dịch vụ điện thoại qua giao thức internet (Voip); dịch vụ chia sẻ tài liệu, cụ thể là truyền 
điện tử dữ liệu thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể là tổ chức các lớp học, các cuộc hội thảo, 
hội nghị chuyên đề và các cuộc thảo luận liên quan đến lĩnh vực máy tính, thương mại 
điện tử và công nghệ thông tin; tạp chí trực tuyến cụ thể là các blog đăng tải các thông tin 
liên quan đến lĩnh vực máy tính, thương mại điện tử và công nghệ thông tin. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là phân tích hệ thống máy tính, quy hoạch hệ thống 
máy tính, tích hợp hệ thống máy tính và thiết kế máy tính; dịch vụ tư vấn internet, cụ thể 
là cung cấp hỗ trợ cho người khác trong việc phát triển cổng thông tin internet, dịch vụ tư 
vấn bảo mật máy tính trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ máy chủ hạ tầng cơ sở 
máy tính, cụ thể là cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (iaas) cung cấp phần cứng máy tính, 
phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính cho người khác trên cơ sở thuê bao trả 
trước hoặc trả theo mức độ sử dụng; phần mềm như một dịch vụ (phần mềm hoạt động 
trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa); thiết 
kế, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; tích hợp hệ thống máy tính và mạng 
máy tính; dịch vụ phát triển cơ sở dữ liệu; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cung cấp 
không gian lưu trữ trên địa chỉ trang tin điện tử, phát triển trang tin điện tử cho người khác 
và các trang thông tin điện tử trực tuyến tùy chỉnh có tính năng người dùng xác định 
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thông tin bao gồm các liên kết trang thông tin điện tử trực tuyến tới các trang thông tin 
điện tử khác; dịch vụ tư vấn cho người khác trong việc lựa chọn, thực hiện và sử dụng 
phần mềm máy tính được sử dụng để giám sát và quản lý các giao dịch và hoạt động trong 
một môi trường hoạt động liên tục; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ trợ giúp hoặc 
khắc phục sự cố kỹ thuật cho hạ tầng mạng công nghệ thông tin, phần cứng máy tính, 
phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ khai phá dữ liệu; dịch vụ quản 
lý thông tin, cụ thể là hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực 
quản lý tri thức để lưu trữ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc lựa chọn, chỉnh sửa, tổ 
chức, sửa đổi, đánh dấu trang, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; thiết kế 
máy tính theo yêu cầu cho người khác; dịch vụ sao lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu; dịch 
vụ di chú dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là quản trị hệ thống 
máy tính cho người khác; thuê và cho thuê phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy 
tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ điện toán đám mây có bản chất như là một nhà 
cung cấp dịch vụ ứng dụng qua một mạng lưới máy tính và máy chủ lưu trữ các ứng dụng 
phần mềm quản trị và hoạt động của người khác; dịch vụ điện toán đám mây có tính năng 
phần mềm sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là tích hợp môi 
trường điện toán đám mây cá nhân hoặc công cộng; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ 
nhà cung cấp không gian lưu trữ đám mây; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám 
mây; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực kiến trúc trung tâm dữ liệu, giải pháp điện 
toán đám mây cá nhân hoặc công cộng, và dịch vụ đánh giá và thực hiện công nghệ mạng 
internet; cập nhật và duy trì phần mềm máy tính dựa trên công nghệ đám mây thông qua 
cập nhật, cải tiến và các bản vá lỗi trực tuyến; tư vấn về phần mềm máy vi tính; thiết kế 
phần cứng và phần mềm máy vi tính, dịch vụ máy tính, cụ thể là quản lý từ xa và tại chỗ 
hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm của người khác; dịch vụ phát triển 
và tư vấn phần mềm công nghệ kinh doanh; dịch vụ lập trình máy tính cho người khác 
trong lĩnh vực quản lý cấu hình phần mềm; phát triển phần mềm máy tính trong lĩnh vực 
ứng dụng di động; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phần mềm như là một dịch vụ; lắp đặt và 
bảo trì phần mềm máy tính; lưu trữ phần mềm, trang tin điện tử và các ứng dụng máy tính 
khác của người khác trên một máy chủ riêng ảo; lưu trữ điện tử nội dung số, cụ thể là dữ 
liệu hình ảnh, văn bản, viđêô và âm thanh. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, thiết bị và dụng cụ chụp ảnh, thiết bị và dụng cụ 

quay phim, thiết bị và dụng cụ quang học và thiết bị và dụng cụ giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ để thực hiện chuyển mạch, chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc kiểm soát điện; 
thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
để ghi; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy vi tính; phần cứng và 
phần mềm máy tính; dụng cụ xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần cứng máy tính; máy chủ; 
máy chủ mạng; máy chủ internet; phần cứng mạng máy tính và thông tin liên lạc; thiết bị 
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trung tâm chuyển tiếp dữ liệu máy tính đến các thiết bị khác, bộ định tuyến, bộ điều 
khiển, bộ chuyển mạch và điểm truy cập mạng không dây; phần cứng lưu trữ máy tính; 
máy chủ lưu trữ; máy chủ mạng lưu trữ (SAN); phần cứng mạng lưu trữ truyền tệp tin 
(NAS); phần cứng máy tính và phần cứng thông tin liên lạc cho mạng lưu trữ; ổ cứng sao 
lưu dữ liệu; ổ đĩa; mảng đĩa và vỏ ngoài; bộ điều chỉnh mảng, đĩa độc lập dự phòng 
(RAID) thiết bị tiếp hợp đường truyền dẫn vào máy chủ; hệ thống lưu trữ dữ liệu bao gồm 
phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính và phần mềm hệ điều hành; hệ thống công 
nghệ thông tin được tích hợp bao gồm máy tính đồng quy, phần cứng và phần mềm lưu 
trữ và nối mạng; hệ thống công nghệ thông tin modula; thiết bị ngoại vi máy tính; bảng ký 
hiệu/bảng chỉ dẫn kỹ thuật số; bộ băng từ cho máy tính; băng trống để lưu trữ dữ liệu máy 
tính; mạch nhớ; dụng cụ bán dẫn, bảng mạch đã in, mạch tích hợp và linh kiện điện tử; 
phần mềm máy tính; hệ điều hành máy tính; phần mềm máy tính và phần mềm cố định để 
điều hành phần cứng và thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy chủ; phần mềm nối 
mạng; phần mềm đám mây; phần mềm cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu và kho dữ liệu; 
phần mềm lưu trữ; phần mềm ảo hóa; phần mềm máy tính để đặt cấu hình, cung cấp, triển 
khai, kiểm soát, quản lý và ảo hóa máy tính, máy tính chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu; phần 
mềm để điều hành, quản lý, tự động hóa và ảo hóa mạng máy tính; phần mềm máy tính 
cho mạng do phần mềm tự xác định; phần mềm điều hành mạng cục bộ (LAN); phần 
mềm điều hành mạng toàn cục (WAN); phần mềm máy tính để kết nối hệ thống máy tính, 
máy chủ và thiết bị lưu trữ khác loại; phần mềm để quản lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng 
đám mây; phần mềm máy tính được sử dụng để chạy các ứng dụng trên cơ sở điện toán 
đám mây; phần mềm máy tính công nghệ đám mây được sử dụng trong ứng dụng doanh 
nghiệp, quản lý cơ sở dữ liệu, và lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm máy tính để giám sát 
việc thực hiện công nghệ đám mây, trang tin điện tử và ứng dụng; phần mềm, máy tính để 
quản lý công nghệ thông tin, quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý từ xa cơ 
sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý và kiểm kê tài sản công nghệ thông tin, tự động 
hóa quy trình công nghệ thông tin, quản lý vòng đời thiết bị công nghệ thông tin, bảo mật 
công nghệ thông tin, báo cáo và dự báo công nghệ thông tin, giám sát lỗi và hiệu suất của 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, và phần mềm trợ giúp/hỗ trợ dịch vụ công nghệ thông 
tin; phần mềm máy tính để bảo vệ và bảo mật dữ liệu; phần mềm máy tính để cung cấp 
bảo mật cho máy tính, mạng và truyền thông điện tử; phần mềm bảo mật ứng dụng và 
mạng; phần mềm máy tính để giám sát truy cập và phạm vi hoạt động mạng máy tính; 
phần mềm máy tính dÓ truy cập ứng dụng bảo mật; phần mềm mã hóa và giải mã dữ liệu 
và văn bản; phần mềm viết mật mã; phần mềm xác thực người dùng máy tính; phần mềm 
để tuân thủ việc giám sát, báo cáo và phân tích thông tin bảo mật; phần mềm quản lý tri 
thức và rủi ro trong bảo mật công nghệ thông tin; phần mềm sao lưu, phục hồi và lưu trữ 
dữ liệu; phần mềm máy tính để chống trùng lặp dữ liệu, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; 
phần mềm máy tính được sử dụng để đọc và đánh giá nội dung được xác định trên mạng 
máy tính toàn cầu, cơ sở dữ liệu và/hoặc mạng, phần mềm máy tính để tích hợp ứng dụng 
và cơ sở dữ liệu; phần mềm tra cứu; phần mềm là phương tiện tra cứu trên máy tính; phần 
mềm để tra cứu cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để tạo ra cơ sở dữ liệu có thể tra cứu 
được thông tin và dữ liệu; phần mềm hoạt động và tự động hóa kho dữ liệu máy tính; phần 
mềm hoạt động và tự động hóa trung tâm dữ liệu; phần rnềm máy tính để truyền, lưu trữ, 
xử lý và tái tạo dữ liệu; phần mềm máy tính để truy cập truy vấn và phân tích thông tin 
được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu; phần mềm quản lý thông tin và tri thức; 
phần mềm tri thức kinh doanh; phần mềm mà cung cấp thời gian thực, được tích hợp trí 
thức quản lý kinh doanh bằng cách kết hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác nhau; phần 
mềm phân tích dữ liệu kinh doanh và dữ liệu lớn; phần mềm máy tính mà tự động hóa 
việc xử lý thông tin và dữ liệu không có cấu trúc, lửa cấu trúc và có cấu trúc được lưu trữ 
trên mạng máy tính và internet; phần mềm nhận thức quy trình kinh doanh; phần mềm 
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quản lý quan hệ khách hàng; phần mềm quản lý nguồn lực và rủi ro cho doanh nghiệp; 
phần mềm quản lý dự án; phần mềm quản lý bản ghi; phần mềm thương mại điện tử; công 
cụ phát triển và triển khai phần mềm; công cụ phát triển phần mềm để tạo ra ứng dụng 
internet đi động và giao diện người dùng; phần mềm kiểm tra và phân phối ứng dụng; 
phần mềm quản lý vòng đời của ứng dụng và thiết bị; phần mềm cơ sở hạ tầng do phần 
mềm tự xác định; phần mềm máy tính mà cung cấp truy cập trên cơ sở trang tin điện tử 
đến ứng dụng và dịch vụ thông qua một hệ điều hành trang tin điện tử hoặc giao điện 
cổng chính; phần mềm để tự động hóa và quản lý dịch vụ, hoạt động và lập dự toán cho 
công nghiệp tiện ích; phần mềm quản lý li xăng phần mềm. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); ấn phẩm trong lĩnh vực 
máy tính và công nghệ thông tin; sách mỏng về phát triển công nghệ; các hướng dẫn để 
tham khảo được in sẵn, bảng tin kỹ thuật in sẵn, bảng dữ liệu in sẵn và danh mục sản 
phẩm được in sẵn trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; tờ hướng dẫn hoạt động 
của sản phẩm và dịch vụ cho máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính (ấn phẩm).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp các 
chức năng hành chính văn phòng; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực cải 
tiến quy trình kinh doanh và thuê ngoài quy trình kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
trong lĩnh vực kiến trúc doanh nghiệp; dịch vụ thuê ngoài về công nghệ thông tin và cung 
cấp người lao động cho các dự án công nghệ thông tin; dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh 
doanh; dịch vụ lập kế hoạch chiến lược về kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
dịch vụ tư vấn quản lý tài sản công nghệ thông tin (dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh); 
biên dịch và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, dịch vụ quản lý cơ sở dữ 
liệu, dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ đặt hàng các sản phẩm phần cứng, phần mềm và 
thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ người khác trong việc đàm 
phán và phát triển quan hệ đối tác kinh doanh và liên kết kinh doanh; dịch vụ lập các 
chương trình tiếp thị và quảng bá trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ máy 
tính; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là liên quan 
đến máy vi tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, thiết bị nối mạng máy tính, 
thiết bị bảo vệ máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ phân loại thông tin (dịch vụ 
khoa học công nghệ), cụ thể là phân loại và tổ chức dữ liệu cho mục đích quản lý bản ghi; 
phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ lập hóa đơn; tư vấn trong lĩnh vực quản lý phân phối 
ứng dụng (tư vấn quản lý kinh doanh); tư vấn trong lĩnh vực tối ưu hóa tiếp thị. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ mua bán tài chính và cho 
thuê tài chính; xử lý, quản lý và quản trị các chương trình y tế và phúc lợi dành cho người 
lao động (là dịch vụ liên quan đến chính sách bảo hiểm và tiền lương cho người lao động); 
cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch qua thẻ tín dụng cho người khác; cung cấp dịch vụ xử lý 
cac yêu cầu đòi bảo hiểm cho người khác; dịch vụ phân tích và tư vấn tài chính cho việc 
tổ chức và quản lý ngân hàng và các hoạt động tài chính; quản lý tài sản tài chính; dịch vụ 
lập dự toán. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt nhà cửa; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy 
tính, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần 
cứng mạng và lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng của thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền giọng nói, dữ liệu, đồ 
họa, hình ảnh, âm thanh và viđêô bằng phương tiện mạng viễn thông, mạng truyền thông 
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không dây, và internet; truyền thông tin qua mạng thông tin liên lạc điện tử; cung cấp 
kênh liên lạc điện tử đảm bảo thời gian thực qua một mạng máy tính; dịch vụ cung cấp kết 
nối riêng ảo, cụ thể là thông tin liên lạc điện tử riêng và đảm bảo qua một mạng máy tính 
riêng hoặc công cộng; tư vấn trong lĩnh vực thông tin liên lạc và viễn thông; cung cấp các 
phòng đàm thoại trực tuyến, bảng thông tin và các diễn đàn để truyền thông điệp giữa 
người sử dụng với nhau trong lĩnh vực máy tính, phần mềm, công nghệ thông tin và lợi 
ích chung; truyền tài liệu âm thanh và viđêô trên internet; dịch vụ điện thoại qua giao thức 
internet (VOIP); dịch vụ chia sẻ tài liệu, cụ thể là truyền điện tử dữ liệu thông qua mạng 
máy tính toàn cầu.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giáo dục và đào tạo, cụ thể 
là tổ chức các lớp học, các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề và các cuộc thảo luận liên 
quan đến lĩnh vực máy tính, phần mềm, thương mại điện tử và công nghệ thông tin; tạp 
chí trực tuyến cụ thể là các blog đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực máy tính, 
phần mềm, thương mại điện tử và công nghệ thông tin.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế liên quan đến 
chúng; các dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính, dịch vụ phần mềm, dịch vụ đám mây và dịch vụ 
công nghệ thông tin; dịch vụ máy tính; dịch vụ phân tích, lập kế hoạch, tích hợp và thiết 
kế hệ thống máy tính; tích hợp hệ thống máy tính và phần mềm; tích hợp hệ thống máy 
tính và mạng máy tính; quản trị hệ thống máy tính cho người khác; thuê và cho thuê phần 
cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ tư vấn máy tính; tư vấn về thiết kế, 
lựa chọn và sử dụng phần cứng máy tính và hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; dịch vụ tư vấn cho người khác trong lĩnh vực lựa chọn, thực hiện và sử dụng phần 
mềm máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phần mềm như là một dịch vụ; dịch vụ tư 
vấn internet; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin và biến đổi, tích hợp, đổi mới, di chú, thiết kế, phát triển, thực hiện, kiểm tra, tối ưu 
hóa, điều hành và quản lý ứng dụng; tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây và dữ liệu 
lớn; tư vấn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đám mây; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực cấu trúc 
trung tâm dữ liệu, giải pháp điện toán đám mây công cộng và riêng, và đánh giá và thực 
hiện công nghệ internet và dịch vụ công nghệ internet; tư vấn trong lĩnh vực bảo mật, 
quản trị và tuân thủ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực bảo mật máy tính và bảo mật thông tin 
và quản lý rủi ro công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin về 
chuyển đổi nơi làm việc mang tính di động; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm 
truyền thông hợp nhất; tư vấn liên quan đến khía cạnh công nghệ thông tin của quá trình 
kinh doanh; tư vấn trong lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin để quản lý quan hệ khách 
hàng, tài chính và hành chính, nguồn lực con người, tiền lương và xử lý văn bản; tư vấn 
trong lĩnh vực hệ thống công nghệ thông tin đồng quy; tư vấn trong lĩnh vực đồng quy 
công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin siêu đồng quy; tư vấn trong lĩnh 
vực môi trường và hiệu suất năng lượng; dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là nghiên 
cứu và thiết kế trong lĩnh vực phần cứng mạng máy tính và kiến trúc trung tâm dữ liệu 
máy tính; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực kiến trúc trung tâm dữ liệu; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời trung gian trực tuyến không tải về được để cung cấp một giao 
diện giữa ứng dụng phần mềm và hệ điều hành; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần 
mềm điện toán đám mây trực tuyến không tải về được để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ 
liệu và lưu trữ điện tử dữ liệu; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; 
dịch vụ lập trình máy tính; phát triển chương trình phần mềm điều khiển và phần mềm hệ 
điều hành; phát triển, đổi mới và tích hợp công nghệ đám mây cho ứng dụng phần mềm; 
dịch vụ cài đặt, duy trì và cập nhật phần mềm; kiểm tra/thử nghiệm hoạt động và chức 
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năng của máy tính, mạng và phần mềm; dịch vụ phát triển và tư vấn phần mềm công nghệ 
kinh doanh; dịch vụ lập trình máy tính cho người khác trong lĩnh vực quản lý cấu hình 
phần mềm; phát triền phần mềm máy tính trong lĩnh vực ứng dụng di động, cập nhật và 
duy trì phần mềm máy tính dựa trên công nghệ đám mây thông qua cập nhật, cải tiến và 
các bản vá lỗi trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; dịch vụ trợ giúp hoặc khắc phục sự cố 
cho hạ tầng công nghệ thông tin, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại 
vi máy tính và mạng máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục các vấn đề liên 
quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục sự cố có bản 
chất là chẩn đoán các vấn đề liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ 
trợ kỹ thuật, cụ thể là di chú trung tâm dữ liệu, máy chủ và ứng dụng cơ sở dữ liệu; dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là giám sát máy tính, hệ thống mạng, máy chủ và trang tin điện 
tử và ứng dụng cơ sở dữ liệu, và thông báo các sự kiện và báo động liên quan; dịch vụ hỗ 
trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ giám sát từ xa thời gian thực của máy tính và mạng; dịch vụ 
hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng từ xa và tại chỗ để giám sát, quản 
trị và quản lý công nghệ thông tin điện toán đám mây công cộng và riêng và hệ thống ứng 
dụng; dịch vụ công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ lưu trữ trang tin điện tử, phát triển 
trang tin điện tử và các trang tin điện tử tùy biến cho người khác; dịch vụ điện toán đám 
mây; dịch vụ nhà cung câp không gian lưu trữ đám mây; lưu trữ ứng dụng phần mềm cho 
người khác; lưu trữ đám mây cơ sở dữ liệu điện tử; dịch vụ lưu trữ trang tin điện tử, đám 
mây và cơ sở hạ tầng máy tính; cung cấp máy chủ với dung lượng có thể thay đổi cho 
người khác; thuê phương tiện điện toán và lưu trữ dữ liệu có công suất có thể thay đổi 
được cho bên thứ ba; cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ (IaaS), cụ thể là cung cấp phần 
cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, cho người khác trên cơ sở 
thuê bao hoặc trả theo mức độ sử  dụng; dịch vụ ảo hóa cho người dùng; tích hợp môi 
trường điện toán đám mây riêng và công cộng; quản lý từ xa và tại chỗ hệ thống công 
nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm cho người khác; điện toán đám mây có tính năng 
phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là lưu trữ, 
quản lý, cung cấp, mở rộng quy mô, quản trị, bảo trì, giám sát, bảo mật, mã hóa, giải mã, 
tái tạo và sao lưu cơ sở dữ liệu cho người khác; quản lý trung tâm dữ liệu, bảo mật công 
nghệ thông tin, điện toán đám mây, công nghệ tại nơi làm việc, mạng máy tính, truyền 
thông hợp nhất và dịch vụ công nghệ thông tin doanh nghiệp cho người khác; dịch vụ 
thiết kế phần mềm cơ sở dữ liệu; dịch vụ thiết kế phần mềm trung tâm dữ liệu và kho dữ 
liệu; dịch vụ phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu; dịch vụ khai thác dữ liệu qua mạng máy 
tính; dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu; dịch vụ di chú dữ liệu, cụ thể là chuyển đổi dữ 
liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý); dịch 
vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; điện toán đám mây có tính năng phần mềm sử dụng trong 
quản lý cơ sở dữ liệu và lưu trữ dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; lưu trữ điện tử nội dung số, 
cụ thể là dữ liệu hình ảnh, văn bản, viđêô và âm thanh; dịch vụ phần mềm như là một dịch 
vụ (SaaS); dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP); dịch vụ nền hệ thống như là một 
dịch vụ (PaaS); dịch vụ cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ (IaaS); cấp quyền sử dụng tạm 
thời các phần mềm không tải về được; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải 
về được cho điều hành, quản lý, tự động hóa, ảo hóa, đặt cấu hình, cung cấp, triển khai và 
kiểm soát máy tính và mạng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để 
quản lý công nghệ thông tin, quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý từ xa cơ 
sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý và kiểm kê tài sản công nghệ thông tin, tự động 
hóa quy trình công nghệ thông tin, quản lý vòng đời thiết bị công nghệ thông tin, bảo mật 
công nghệ thông tin, báo cáo và dự báo công nghệ thông tin, giám sát lỗi và việc thực 
hiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, và chức năng trợ giúp/hỗ trợ dịch vụ công nghệ 
thông tin; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để bảo vệ dữ liệu, bảo 
mật dữ liệu và bảo mật ứng dụng máy tính và mạng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
679 

mềm không tải về được để tuân thủ việc điều chỉnh thông tin bảo mật; cấp quyền sử dụng 
tạm thời phần mềm không tải về được để giám sát việc truy cập và hoạt động mạng máy 
tính; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để mã hóa và giải mã, viết 
mật mã, xác thực người dùng máy tính, và giám sát, báo cáo và phân tích việc tuân thủ 
bảo mật thông tin; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để sao lưu, 
khôi phục, lưu trữ và tránh trùng lặp dữ liệu; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
không tải về được để quản lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng đám mây; cấp quyền sử dụng 
tạm thời phần mềm không tải về được cho giám sát thực hiện công nghệ đám mây, trang 
tin điện tử và ứng dụng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho cơ 
sở dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu, điều hành và tự động hóa kho dữ liệu, điều hành và tự 
động hoá trung tâm dữ liệu, tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu, truyền, lưu trữ, xử lý và 
sao chép dữ liệu, và cho truy cập, truy vấn và phân tích thông tin được lưu trữ trong cơ sở 
dữ liệu và kho dữ liệu; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho tri 
thức kinh doanh, nhận thức quá trình kinh doanh, phân tích dữ liệu, quản lý thông tin, 
quản lý tri thức, quản lý quan hệ khách hàng, và quản lý nguồn lực doanh nghiệp và quản 
lý rủi ro; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để lưu trữ, quản lý, 
theo dõi, và phân tích dữ liệu kinh doanh; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không 
tải về được công cụ tìm kiếm và phần mềm cho quản lý dự án và quản lý bản ghi; cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phát triển, triển khai, kiểm tra, 
phân phối phần mềm và quản lý vòng đời ứng dụng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần 
mềm không tải về được cho hệ thống công nghệ thông tin đồng quy; cấp quyền sử dụng 
tạm thời phần mềm không tải về được cơ sở hạ tầng do phần mềm tự xác định (không có 
sự can thiệp của con người - SDS); cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về 
được trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng quy và siêu đồng quy; phần 
mềm như là một dịch vụ, cụ thể là phần mềm lưu trữ đám mây và cơ sở hạ tầng trung tâm 
dữ liệu cho người khác để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng; cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho tự động hóa và quản lý các dịch 
vụ công nghiệp tiện ích, điều hành và lập dự toán cho công nghiệp tiện ích; cấp quyền sử 
dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho quản lý li xăng phần mềm; cung cấp một 
trang thông tin điện tử có tính năng là một địa điểm họp chợ trực tuyến của người bán và 
người mua về các sản phẩm và dịch vụ máy tính; cung cấp ứng dụng phần mềm có thể tải 
về được để quản lý tri thức kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2015-06821 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.5.1; 1.5.1; 18.3.2; 24.15.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Long Phú  (VN)
16/38 đường 304, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải chi tiết: hoạt động giao nhận hàng hóa; hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, 
cụ thể là dịch vụ thông quan cho hàng hóa; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.  
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(731) Nguyễn Thị Kim Hoàn  (VN) 
Số 858A ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 29: Nem thịt (nem chua), bì thịt, chả lụa, pa tê, bì mắm. 
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(731) Nguyễn Thị Kim Hoàn  (VN) 
Số 858A ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 29: Nem thịt (không phải nem cuộn), bì thịt, chả lụa, pa tê, bì mắm. 

 

 
(210) 4-2015-07536 (220) 03.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.8; 4.5.3 
(591) Đỏ, xám nhạt, đen, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HansaeYes24 Vi 
Na  (VN) 
Phòng 1003, tầng 10, cao ốc Beautiful 
Saigon 2, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, mua bán: quần áo, đầm, đồ lót, đồ bơi, nón bơi, kính bơi, mỹ 

phẩm, văn phòng phẩm, vợt cầu lông, vợt tennis, máy tập thể dục, bóng, giày patin, xa 
scooter, vòng lắc, giày dép, vớ, túi xách, ví, ba lô, vali, mÒn, drap, thảm, nệm, gối, rèm, 
nôi, cũi, mùng, dây chuyền, vòng tay, hoa tai, nhẫn, cài áo, đồng hồ, kính mát, kính 
thuốc, dây nịt, kẹp tóc, cột tóc, băng đô, nón, móc khóa, cà vạt, khăn choàng, áo mưa, dù, 
khẩu trang, móc khóa, bàn, ghế, tủ, đèn ngủ, nôi, máy hút sữa, túi muối, bột ngâm chân, 
xà bông tắm, đai đỡ bụng, bình sữa, núm vú, máy hâm sữa, yếm, khăn sữa, ti ngậm, cọ 
rửa, nước rửa, ghế ăn, bột ăn dặm, sữa, phấn rơm, tã, khăn giấy, bô trẻ em, nắp lót bồn 
cầu, địu em bé, xe đẩy, xe tập đi, yên ghế, nôi du lịch, nhiệt kế, bộ lược, bấm móng tay, 
máy tạo độ ẩm, hút mũi, cân trẻ em điện tử, kim băng, đồ chơi cho trẻ sơ sinh, xếp hình 
lắp ráp, xe điều khiển, đồ chơi mô hình, siêu nhân, robot, búp bê, thú nhồi bông, đồ chơi 
giáo dục, dụng cụ hội họa, đồ chơi ngoài trời, áo nịt bụng, đĩa, chén, ly, bình thủy, hũ 
đựng gia vị, giá, kệ nhà bếp, đồ khui, bếp gas, nồi, chảo, thớt, dao, kéo, thau, rổ, xô, hộp 
cơm, hộp bảo quản, khăn, dụng cụ lau nhà, vệ sinh, móc treo, cây lau nhà, lưới giặt quần 
áo, hoa giả, tranh ảnh, nến thơm, nồi cơm điện, nồi áp suất, lò nướng, lò vi sóng, bếp điện 
từ, bình đun nước, máy pha cà phê, lẩu điện, máy xay, máy ép, máy vắt cam, máy đánh 
trứng, máy sấy tóc, máy duỗi, máy xông mặt, máy cạo râu, bàn chải điện, quạt điện, bàn 
ủi, máy hút bụi, ổ cắm, máy may, máy lọc nước, máy nước nóng, máy lọc không khí, máy 
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giữ ẩm, máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh, máy massage, cân sức khỏe, máy đo huyết áp, tivi 
màn hình led, dàn máy nghe nhạc, đầu đĩa DVD, dàn loa âm thanh, thiết bị karaoke, điện 
thoại di động, miếng dán màn hình, bao da, ốp lưng, pin, cáp, sạc, thẻ nhớ, máy tính bảng, 
laptop, máy tính đề bàn, chuột, bàn phím, ổ cứng, usb, tai nghe, máy scan, máy in, máy 
tính, kim từ điển, máy ảnh kỹ thuật số, chân máy, trà, cà phê, bánh, kẹo, mức, đồ hộp, 
thức ăn nhanh, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho vật nuôi. 

 

 
(210) 4-2015-07769 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) DAIGIN CHEMICAL CO., LTD.   (TW) 

14F., No.125, Sec. 2, Nanking E. Rd., 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Đề can; giấy can; hình in bóc dán [đề can]; hình dán bằng giấy phản quang 
dùng để trang trí xe ô tô; tấm biểu đồ có thể bóc dính được; nhãn dán có thể bóc dính 
được; màng mỏng bằng chất dẻo (không dùng để bao gói) có hoa văn trang trí trên bề mặt 
cụ thể là, hình dán bằng chất dẻo, hình dán bằng chất dẻo dùng để trang trí xe ô tô, hình 
dán bằng chất dẻo dùng cho mục đích quảng cáo, hình dán bằng chất dẻo đàn hồi dùng để 
trang trí xe ô tô.  

 

(210) 4-2015-07826 (220) 07.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phương Uyên  
(VN) 
Số 34, tổ 11, ấp Phước Lộc, xã Phước 
Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 20: Khay (kết) đựng thủy sản bằng nhựa, không dùng trong gia đình. 

 
 

(210) 4-2015-08656 (220) 13.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lục đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ truyền thông SKYGEN  
(VN) 
15/1 Ngô Quyền, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh; đồ dùng trang điểm gồm hộp mỹ 
phẩm, đồ hóa trang, bút chì mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-08839 (220) 14.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) LABORATOIRES SVR  (FR) 

ZAC de la Tremblaie, Rue de la Mare μ 
Blot F-91220 Le Plessis P©tÐ, France 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và kem thẩm mỹ đặc trị nám và làm sáng da. 
 

Nhóm 05: Sản phẩm khử trùng cho mục đích y tế dùng làm sáng da và trị nám. 
 

 
(210) 4-2015-09170 (220) 17.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
phát triển công nghệ TDV  
(VN) 
Số 10 ngõ 1194 đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy lọc nước; bán buôn, bán lẻ thiết bị, phụ tùng của 
máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-09303 (220) 17.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10036, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 

tính, đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết 
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bị vận hành bằng đồng xu; thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); bản ghi âm thanh và hình ảnh về các chương trình truyền hình kịch tính 
nhiều tập; bản ghi âm thanh về các chương trình truyền hình kịch tính nhiều tập; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống; bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống về các 
chương trình truyền hình kịch tính nhiều tập; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải 
xuống được dùng cho điện thoại di động, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị 
không dây và máy tính cá nhân; các tập tin (file) đa phương tiện có thể tải xuống được 
bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, văn bản, âm thanh, hình ảnh, trò chơi và các liên kết 
web qua internet liên quan đến âm nhạc và truyền hình; đĩa trò chơi viđêô và hộp đựng 
băng trò chơi viđêô; phần mềm trò chơi viđêô (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); đoạn 
(clip) viđêô đã được ghi sẵn; đoạn (clip) âm thanh đã được ghi sẵn; phụ kiện điện thoại và 
điện thoại di động; cáp máy vi tính và phụ kiện máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi 
tính; tai nghe vòng qua đầu và tai nghe; phần mềm có thể tải xuống được có nội dung giải 
trí liên quan đến các chương trình truyền hình nhiều tập; hộp đựng bảo vệ chuyên dụng 
cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử cầm 
tay để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, và hệ thống định vị toàn cầu, máy 
nghe nhạc, điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân; vỏ bọc bảo vệ bằng 
chất dẻo, cao su hoặc nhựa vinyl dùng cho máy tinh xách tay, máy tính bảng, điện thoại 
thông minh và các thiết bị điện tử cầm tay để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, và hệ thống định vị toàn cầu, máy nghe nhạc, điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật 
số trợ giúp cá nhân.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển cho 
mục đích gia dụng; bàn chải (trừ chổi quét sơn); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ dùng để 
làm sạch, cụ thể là giẻ lau để làm sạch, xơ rối để làm sạch; bùi nhùi thép (để làm sạch); 
thủy tinh, kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính đùng trong xây dựng); đồ thủy tinh, đồ 
sứ và đồ bằng đất nung để chứa đựng không xếp vào các nhóm khác; chổi cọ mỹ phẩm, 
chổi đánh phấn mắt, chổi vẽ lông mày, chổi để thoa son lên môi; chổi để trang điểm, chổi 
đánh móng tay móng chân, nùi bông để thoa phấn; ca, cốc vại, cốc để uống, cốc thủy tinh 
nhỏ, đĩa, đĩa ăn, bát ăn, cốc, đĩa nhỏ và khay làm bằng thủy tinh, sứ, gốm hay đất nung; 
dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc không dùng điện; xô đựng rượu, vật dụng giữ lạnh 
rượu không dùng điện mang đi được, thùng ướp lạnh rượu (xô đựng đá); dụng cụ mở nút 
chai xoắn ruột gà, dùng điện hoặc không dùng điện; bình cà phê không dùng điện; thìa 
khuấy cà phê và cối xay cà phê không dùng điện; dụng cụ gia dụng, cụ thể là nạo, bàn 
xẻng và trục cán bột.   

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (không xếp vào các nhóm khác), quần áo lót 
phụ nữ, quần lót, quần áo lót, áo lót/áo ngực, áo ngủ của phụ nữ, áo ngủ của đàn ông, bộ 
đồ pyjama, quần áo ngủ, áo nịt ngoài, trang phục dệt kim, áo choàng mặc trong nhà, nịt 
bít tất, quần áo mặc trong nhà, quần dài, áo gile, áo lót, áo chẽn không tay, áo vét, áo 
thun, áo phông ngắn tay, áo ba lỗ, áo dây của nữ, áo len chui đầu, áo ấm dài tay, quần 
thun, áo sơ mi, khăn quàng cổ, áo choàng ngoài, quần vải bò, tất, quần áo bơi và áo 
choàng mặc sau khi tắm; quần áo thể thao; áo thể thao, quần thể thao, áo len thể thao, áo 
len chui đầu có mũ, áo ấm dài tay có mũ, áo choàng có mũ; mũ nón thời trang; mũ, lưỡi 
trai hoặc tấm che nắng (đồ đội đầu) và mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); quần áo để biểu diễn, 
quần áo mặc đi dự tiệc, trang phục mặc trong lễ hội Halloween và lễ hội hóa trang.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là các chương trình truyền hình kịch tính được phát 
sóng nhiều tập; cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến; cung cấp các thông tin trực tuyến liên 
quan đến giải trí; dịch vụ giải trí bằng âm thanh và hình ảnh được cung cấp trực tuyến từ 
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cơ sở dữ liệu máy tính hoặc thông qua internet; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận về 
giải trí thông qua mạng máy tính toàn cầu trực tuyến; dịch vụ giải trí tương tác; dịch vụ 
giải trí tương tác trực tuyến có bản chất là website chứa đựng các ảnh chụp, viđêô và bài 
văn xuôi, các đoạn phim viđêô liên quan và các tài liệu đa phương tiện khác có nội dung 
hoặc liên quan đến nội dung của các chương trình truyền hình kịch tính nhiều tập; cung 
cấp các trò chơi video trực tuyến không thể tải xuống được; cung cấp thông tin liên quan 
đến các trò chơi video qua mạng thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ giải trí viđêô và giải 
trí truyền hình qua mạng thông tin toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2015-09582 (220) 21.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A2.3.23; 26.4.2; 2.3.9 
(591) Xám bạc, trắng, đỏ, vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh áo dài Minh 
Trang  (VN) 
23 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm may mặc như: quần áo, váy đầm, áo dài.  
 

 
(210) 4-2015-09734 (220) 22.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.2; 26.3.23; 6.1.2; 20.5.7 
(591) Đỏ, đen, vàng ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông Trùng 
Hạ Thảo  (VN) 
Số 7 đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Viên nang (thực phẩm chức năng) từ nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi; 
Rượu từ nấm đông trùng hạ thảo và thảo dược khác. 

 

Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo sấy khô, nấm đông trùng hạ thảo hầm gà ác, nấm 
đông trùng hạ thảo xào hải sâm; yến sào (tổ yến ăn được). 

 

Nhóm 30: Trà túi lọc từ nấm đông trùng hạ thảo. 
 

Nhóm 31: Nấm đông trùng hạ thảo tươi. 
 

Nhóm 32: Nước yến đông trùng hạ thảo (đồ uống); đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; 
bia không cồn. 

 
 

(210) 4-2015-09763 (220) 22.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hà  (VN) 
Số 33/49, tổ 4, phường Thạch Bàn, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 32: Sản xuất nước tinh khiết, nước uống đóng chai, nước đóng bình, nước hoa quả.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước tinh khiết, nước uống đóng chai, nước đóng bình, nước hoa quả.  
 

 
(210) 4-2015-10244 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) PEACH AVIATION LIMITED  (JP) 

1, Senshu-kuko-kita, Izumisano-shi, 
Osaka 549-8585, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Cung cấp thông tin về vận chuyển hàng không cho khách du lịch nước ngoài; 

vận chuyển bằng đường hàng không hành khách và hàng hóa; cung cấp thông tin về vận 
chuyển hàng không hành khách và hàng hóa; cung cấp thông tin vận chuyển hàng không; 
cung cấp thông tin về lịch bay, giá vé máy bay và đặt chỗ; cung cấp thông tin chuyến bay 
có sẵn; vận chuyển bằng đường hàng không; vận chuyển bằng ô tô; lai dắt máy bay bằng 
xe chuyên dụng; đóng gói hàng hóa; bốc dỡ hàng hóa hàng không, thư từ, hành lý và hàng 
hóa cho khoang chứa máy bay; đỡ hàng hóa; dịch vụ làm thủ tục lên máy bay cho hành 
khách; dịch vụ đặt chỗ chuyến bay cho người khác, dịch vụ bán vé máy bay cho người 
khác; dịch vụ vận chuyển hành khách tại sân đỗ máy bay; điều hành đoàn du lịch; hộ tống 
đoàn du lịch; đại lý du lịch hoặc dịch vụ kết nối khách du lịch và nhà cung cấp dịch vụ 
nhằm mục đích hỗ trợ cho việc du lịch và vận chuyển hành khách (trừ việc lưu trú); cất 
giữ tạm thời các đồ đạc cá nhân; lưu kho tạm thời hàng hóa để giao; đặt chỗ hoặc sắp xếp 
cho thuê xe/thuê xe cho người khác; cho thuê xe ô tô; cho thuê xe đạp; cho thuê máy bay, 
thiết bị bay. 

 
 

(210) 4-2015-10251 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ILFORD IMAGING EUROPE GMBH  

(DE) 
BuchholzstraBe 79, 51469 Bergisch 
Gladbach, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; màng phim, cụ thể là màng nền in, như màng trong suốt, mờ đục và nửa 

trong nửa mờ dùng với máy in phun và màng polyester để thay giấy dùng cho việc tạo ảnh 
bằng kỹ thuật xê rô (in tĩnh điện) mực khô, cụ thể là, in la-ze, phô tô copy màu, in mực 
khô, in lưới và in op set; giấy trong bằng nhựa dùng cho máy chiếu (văn phòng phẩm); 
màng nền in, cụ thể là: giấy, nhựa, phim và các tấm làm từ vải dùng cho máy in phun; 
mực dùng cho bút, mực Tàu, mực dấu và mực viết; tài liệu hướng dẫn, sổ tay kỹ thuật và 
ca-ta-lô trong lĩnh vực thiết bị ngành in, kĩ thuật in và vật tư ngành in; tạp chí và bản tin 
trong lĩnh vực kĩ thuật in và in công nghiệp.  
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(210) 4-2015-10271 (220) 24.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Mai Quỳnh   (VN) 
700B, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, kìm, tuốc-nơ-vít, cưa, kéo, cờ lê, hàng thủy 

hải sản, hóa chất, dược phẩm; đại lý mua, đại lý bán: mỹ phẩm, đồ chơi, đồ lưu niệm, đồ 
dùng học tập, thiết bị giáo dục, sách, báo, tạo chí, văn hóa phẩm, đồ điện tử, đồ điện lạnh, 
đồ điện gia dụng, đồ gia dụng liên quan đến dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất, lương thực, 
thực phẩm dinh dưỡng, quần áo (trang phục); dịch vụ quảng cáo, môi giới quảng cáo; 
hãng xuất nhập khẩu; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy tính và máy fax).  

 

 
(210) 4-2015-10336 (220) 25.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh đậm, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê DHA  (VN) 
Số 263/18/2D, đường cây Trôm Mỹ 
Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái 
Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay có chứa rong biển; cà phê rang xay đóng túi lọc có chứa rong 

biển; cà phê hòa tan có chứa rong biển. 
 

 
(210) 4-2015-10449 (220) 27.04.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
Kim Việt  (VN) 
Số nhà 1 Quang Trung, phường Hội 
Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng bạc, đá quí. 

 

 
(210) 4-2015-10585 (220) 04.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC.  (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, cụ thể là quản lý khách sạn. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là tư vấn kinh doanh liên 

quan đến thay đổi quyền sở hữu khách sạn. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các phương tiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí và 

giáo dục); cung cấp dịch vụ karaoke; dịch vụ vũ trường; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 

trong nhà; câu lạc bộ đêm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán rượu (quán bar). 
 

 
(210) 4-2015-10630 (220) 04.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.15; 26.4.3; A5.5.20 

(591) Xanh da trời, xanh lục, xanh lá cây nhạt 

(731) PT. JIMANDO PERKASA  (ID) 

JI. Holis No. 235, RT/RW. 001/009, Kel. 

Babakan, Kec. Babakan Ciparay, 

Bandung, Jawa Barat, Indonesia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); xi rô dùng cho nước chanh; nước ép trái cây (đồ 

uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 

nước chanh; đồ uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống làm từ nước ép trái cây 

(không có cồn); sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); đồ uống hỗn hợp (không có cồn). 
 

 
(210) 4-2015-10631 (220) 04.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) RONY TEDY   (ID) 

Hegarmanah No. 22 A, RT/RW.011/003, 

Hegarmanah, Bandung, Jawa Barat, 

Indonesia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); xi rô dùng cho nước chanh; nước ép trái cây (đồ 

uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 

nước chanh; đồ uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống làm từ nước ép trái cây 

(không có cồn); sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); đồ uống hỗn hợp (không có cồn). 
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(210) 4-2015-10632 (220) 04.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3 
(731) JONGKIE BUDIMAN  (ID) 

Springhill Golf Residences D7 Blk Golf 
View C No.8, RT. 006/RW.011, 
Pademangan Timur, Jakarta Pusat, 
Indonesia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); xi rô dùng cho nước chanh; nước ép trái cây (đồ 

uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 
nước chanh, đồ uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
(không có cồn); sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); đồ uống hỗn hợp (không có cồn). 

 

 
(210) 4-2015-10761 (220) 05.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.7.23; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Bách An  (VN) 
C16, TT 6, Khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện trong lĩnh vực thực phẩm với mục đích thương mại, quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại; đào tạo kỹ 
năng nói; tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-10929 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 24.9.1; 6.1.2; 1.3.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân gia 
công sản xuất & thương mại 
Hòa Đạt Thành  (VN) 
D21/2P/17 khu phố 11, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy [chân chống, bàn đạp, giảm xóc, moay ¬ (đùm), lò xo (giảm 
xãc)]. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
689 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy [chân chống, bàn đạp, giảm xóc, ổ bi, moay ¬ 
(đùm), lò xo (giảm xóc)]. 

 

 
(210) 4-2015-10990 (220) 06.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.7.9 
(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 

vụ Tâm An   (VN) 
Số 81 phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ các sản phẩm: các loại đồ chơi trẻ em, các loại chăn ga 

gối cho trẻ em, giá móc phơi đồ, chậu tắm cho trẻ em, phấn rôm, sữa tắm cho trẻ em, kem 
bôi dùng cho trẻ em, bình đựng sữa cho trẻ em, thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, các 
loại sữa cho trẻ em: sữa bột, sữa dinh dưỡng, váng sữa, các loại bột ăn liền dinh dưỡng 
cho trẻ em, sữa cho mẹ (sữa tươi, sữa bột). 

 

 
(210) 4-2015-11140 (220) 07.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) HOME BOX OFFICE, INC.  (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10036, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 

tinh, đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết 
bị vận hành bằng đồng xu; thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); bản ghi âm thanh và hình ảnh về các chương trình truyền hình kịch tính 
nhiều tập; bản ghi âm thanh về các chương trình truyền hình nhiều tập; xuất bản phẩm 
điện tử có thể tải xuống, bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống về các chương 
trình truyền hình nhiều tập; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được dùng cho 
điện thoại đi động, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị không dây và máy tính 
cá nhân; các tập tin (file) đa phương tiện có thể tải xuống được bao gồm các tác phẩm 
nghệ thuật, văn bản, âm thanh, hình ảnh, trò chơi và các liên kết web qua internet liên 
quan đến âm nhạc và truyền hình; đĩa trò chơi viđêô và hộp đựng băng trò chơi viđêô; 
phần mềm trò chơi viđêô (ghi sẵn hoặc có thể tả xuống được); đoạn (clip) viđêô đã được 
ghi sẵn; đoạn (clip) âm thanh đã được ghi sẵn; phụ kiện điện thoại và điện thoại di động; 
cáp máy vi tính và phụ kiện máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; tai nghe vòng 
qua đầu và tai nghe; phần mềm có thể tải xuống được có nội dung giải trí liên quan đến 
các chương trình truyền hình nhiều tập; hộp đựng bảo vệ chuyên dụng cho máy tính xách 
tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử cầm tay để ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh và hệ thống định vị toàn cầu, máy nghe nhạc, điện 
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thoại di động và thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân; vỏ bọc bảo vệ băng chất dẻo, cao su 
hoặc nhựa vinyl dùng cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các 
thiết bị điện tử cầm tay để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh và hệ thống 
định vị toàn cầu, máy nghe nhạc, điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá 
nhân.  

 
Nhóm 18: Túi cụ thể là túi xách đa năng, túi đeo sau lưng, ba lô, túi xách to (túi đi mua 
hàng), túi đeo chéo vai và túi đeo vai, ví đựng tiền xu, ví cầm tay (bóp) và túi cầm tay, túi 
vải buộc dây, túi xách tay, túi hoặc hòm đựng hành lý, thẻ hành lý (buộc hoặc gắn vào va 
li), túi thể thao, túi du lịch nhỏ (dùng để đựng đồ có thể ngủ qua đêm), túi du lịch, ví bỏ 
túi, túi nhỏ đeo ở cổ tay, túi đựng đồ mỹ phẩm rỗng; ô; vali đựng hành lý; cặp đựng tài 
liệu; túi đựng quần áo thể thao và túi đựng đồ lặt vặt cho thể thao.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng đồ uống; bát đĩa; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa, thìa; ca, cốc vại; 
đồ đựng dùng cho gia đình làm bằng thủy tinh, sứ, gốm hay đất nung; tượng bằng sứ, 
gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh, chổi cọ mỹ phẩm; bộ chổi cọ mỹ phẩm và dụng cụ mỹ 
phẩm; dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; cốc để uống, đồ chứa đựng 
đồ uống bằng thủy tinh, cốc thủy tinh nhỏ; đồ chứa đựng đồ uống trong quán rượu; đồ sử 
dụng để uống trong quán rượu, cụ thể là dụng cụ mở nút chai (dùng điện hoặc không 
dùng điện), bình lắc hỗn hợp đồ uống, bình thon cổ, xô đựng rượu, dụng cụ mở nút chai 
rượu (dùng điện hoặc không dùng điện), vật dụng giữ lạnh rượu không dùng điện mang đi 
được, thùng ướp lạnh rượu (xô đựng đá), lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn 
ăn; chai để đựng đồ uống dùng khi chơi thể thao không có đồ uống bên trong. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (không xếp vào các nhóm khác), quần áo lót 
phụ nữ, quần lót, quần áo lót, áo lót/áo ngực, áo ngủ của phụ nữ, áo ngủ của đàn ông, bộ 
đồ pyjama, quần áo ngủ, áo nịt ngoài, trang phục dệt kim, áo choàng mặc trong nhà, nịt 
bít tất, quần áo mặc trong nhà, quần dài, áo gile, áo lót, áo chẽn không tay, áo vét, áo 
thun, áo phông ngắn tay, áo ba lỗ, áo dây của nữ, áo len chui đầu, áo ấm đài tay, quần 
thun, áo sơ mi, khăn quàng cổ, áo choàng ngoài, quần vải bò, tất, quần áo bơi và áo 
choàng mặc sau khi tắm; quần áo thể thao; áo thể thao, quần thể thao, áo len thể thao, áo 
len chui đầu có mũ, áo ấm dài tay có mũ, áo choàng có mũ; mũ nón thời trang; mũ, lưỡi 
trai hoặc tấm che nắng (đồ đội đầu) và mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); quần áo để biểu diễn, 
quần áo mặc đi dự tiệc, trang phục mặc trong lễ hội Halloween và lễ hội hóa trang. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi bao gồm đồ chơi và các nhân vật hành động đồ chơi; đồ trang trí cho 
cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); dụng cụ tập thể dục và thể thao không thuộc 
các nhóm khác; vật. dụng bảo vệ cơ thể khi chơi đá bóng (dụng cụ thể thao); bóng để đá; 
tượng đồ chơi bằng chất dẻo và nhựa được làm theo kiểu bộ sưu tập; tượng đồ chơi bằng 
nhựa có đầu lắc lư; trò chơi gồm trò chơi bàn cờ hay các trò chơi tương tự với bàn để chơi, 
bài lá và thẻ bài (dùng thay cho tiền khi chơi bài lá); trò chơi với các quân bài; trò chơi 
nhập vai (người chơi đóng vai các nhân vật tưởng tượng trong trò chơi); trò chơi giải đố; 
bộ bàn cờ; bộ chơi cờ Dame, phi tiêu (mũi tên nhỏ), tấm bia để phi tiêu, hộp đựng tấm bia 
để phi tiêu; gậy chơi bi-a, gậy chơi bi-a theo lối đánh pun (lối chơi với 16 viên tròn có 
màu trên bàn), miếng bịt đầu gậy chơi bi-a, hộp đựng gậy chơi bi-a, giá để gậy chơi bi-a; 
bóng bi-a, bàn bi-a, dụng cụ hình tam giác để xếp bóng bi-a; trò chơi điện tử trừ loại trò 
chơi chỉ dùng với máy thu hình, trò chơi viđêô điện tử sử dụng đồng xu; cáy có khe đút xu 
(máy đánh bạc); trò chơi viđêô vận hành bằng đồng xu; bộ thiết bị cầm tay đùng để chơi 
trò chơi điện tử và trò chơi viđêô không dùng với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài; mặt 
nạ hóa trang.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là các chương trình truyền hình được phát sóng 
nhiều tập; cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến; cung cấp các thông tin trực tuyến liên quan 
đến giải trí; dịch vụ giải trí bằng âm thanh và hình ảnh được cung cấp trực tuyến từ cơ sở 
dữ liệu máy tính hoặc thông qua internet; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận về giải 
trí thông qua mạng máy tính toàn cầu trực tuyến; dịch vụ giải trí tương tác; dịch vụ giải trí 
tương tác trực tuyến có bản chất là website chứa đựng các ảnh chụp, viđêô và bài văn 
xuôi, các đoạn phim viđêô liên quan và các tài liệu đa phương tiện khác có nội dung hoặc 
liên quan đến nội dung của các chương trình truyền hình nhiều tập; cung cấp các trò chơi 
viđêô trực tuyến không thể tải xuống được; cung cấp thông tin liên quan đến các trò chơi 
viđêô qua mạng thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ giải trí viđêô và giải trí truyền hình 
qua mạng thông tin toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2015-11218 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.7; 26.1.2 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

dịch vụ đầu tư và xây dựng 
Hoàng Phương  (VN) 
Số 163 ngõ 191 đường Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ điện và thiết bị điện bao gồm: LED (đi ốt phát quang); dây điện; công tắc 

điện; ổ cắm; phích cắm. 
 

Nhóm 11: Đèn led [thiết bị chiếu sáng]. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị điện.  
 

 
(210) 4-2015-11252 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngũ Long    (VN) 
162 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 

phòng.  
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm. 
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Nhóm 38: Viễn thông.  
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; cho thuê két 
sắt. 

 

 
210) 4-2015-11254 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; A17.2.2; 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngũ Long   (VN) 
162 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 

phòng.  
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ giặt là. 
 

Nhóm 38: Viễn thông.  
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ trông 
nhà. 
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(210) 4-2015-11335 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.15 
(731) Trần Quốc Biển   (VN) 

Số nhà 15, tổ 21, phường Trung Tâm, thị 
xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; dán áp phích quảng 

cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2015-11435 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86450577 11.11.2014 US 

(731) AFTER DARK LLC  (US) 
P.O. BOX 16373, Beverly Hills, CA 
90209, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; 

chất dính [keo dán] dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu của nghệ sĩ; bút 
lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đặc bằng gỗ); đồ dùng để hướng 
dẫn và giảng dạy (không kể thiết bị dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất dẻo dùng 
để bao gói (bao gồm trong nhóm 16); chữ in; bản in đúc;  tạp chí (định kỳ); vật dụng kẹp 
tiền; sổ tay, thể ghi chú; sổ tay, thẻ ghi chú; sổ nhật ký công tác, sổ ghi chú, giấy ghi chú 
tự dính; dụng cụ để viết; thẻ sưu tập (không dùng để chơi trò chơi), lịch; sổ địa chỉ, bút, 
bút chì, thẻ trắng (thẻ giấy), báo chí, vật dụng đánh dấu trang sách; băng trang trí cho 
điếu xì gà hoặc hộp xì gà; sổ nhật ký; sổ nhật ký kế hoạch; đề can; áp phích quảng cáo; 
bản tin; biểu ngữ bằng giấy; túi bằng giấy; túi to bằng giấy; túi bằng giấy dùng để bao 
gói; hộp bằng giấy; túi đựng quà bằng giấy; giấy gói quà. 

 
 

(210) 4-2015-11467 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Triều Dân I  (VN) 
Lô 26, khu dân cư Hưng Phú I, phường 
Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; giấm; nước chấm; nước tương, nước xốt.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh hàng công nghệ thực phẩm; bán buôn đồ dùng gia đình: sữa tắm, 

dầu gội, đồ dùng em bé là các sản phẩm: tã, sữa, máy hâm sữa và thức ăn, máy tiệt trùng 
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hơi nước, đai tập đi cho bé, ga chống thấm nước; đại lý phân phối và ký gửi hàng hóa: 
bánh kẹo, đồ hộp.  

 

 
(210) 4-2015-11532 (220) 12.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Mỹ Đình  (VN) 
P301, nhà CT5, khu đô thị Mỹ Đình - 
Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hóa, giải trí, giáo dục, thể thao); chương 

trình giải trí trên truyền hình; chương trình trò chơi trên truyền hình. 
 

 
(210) 4-2015-11689 (220) 13.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Lữ 
hành Hà Nội  (VN) 
Tầng 2, số 174A, phố Đội Cấn, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-11912 (220) 14.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.5.1; 26.5.2 

(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Quốc Trung - 
Minh Trung Long An   (VN) 
Lô O2A, đường số 2, KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa acrylic (bán thành phẩm); nhựa nhân tạo; nhựa tổng hợp (bán thành 

phẩm), nhựa dẻo (bán thành phẩm); ống mềm (không bằng kim loại). 
 

Nhóm 19: ống dẫn cứng không bằng kim loại [xây dựng]; ống tiêu nước không bằng kim 

loại; ống dẫn nước không bằng kim loại; ống nhựa cứng dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2015-11983 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh dương, vàng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bifi  (VN) 
814/3 đường Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất trợ nghiền trong sản xuất xi măng; phụ gia xi măng và bê tông, cụ thể là 

chất bảo quản xi măng, trừ sơn và dầu, chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu, chất kết dính 

cho bê tông, hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất để thoát khí bê tông. 

 

Nhóm 35: Buôn bán các chất trợ nghiền trong sản xuất xi măng, phụ gia xi măng, phụ gia 

bê tông.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-12090 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.3; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Huy Hoàng 
HC  (VN) 
SN 270 Trần Phú, phường Ba Đình, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 08: Tông đơ cắt tóc; lưỡi tông đơ cắt tóc; kéo cắt tóc; máy kẹp tóc thẳng. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc.  
 

 
(210) 4-2015-12385 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.13; 5.3.16; 11.3.14 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chè Tân Thái 168  
(VN) 
Thôn 2, Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2015-12515 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 40201501800W 30.01.2015 SG 

  
(731) SHOPEE SINGAPORE PRIVATE 

LIMITED   (SG) 
1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, 
Singapore 138522  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho thiết bị thông tin liên lạc; phần mềm ứng dụng 

máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần 
mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị đầu cuối an toàn cho các giao dịch điện tử; thiết bị đầu 
cuối bán hàng điện tử; phần mềm thương mại điện tử dùng cho máy vi tính cho phép 
người dùng thực hiện các giao dịch thương mại điện tử thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; máy chủ mạng internet. 

 
Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo, dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ đánh giá 
kinh doanh; thông tin về thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; đại 
lý thông tin thương mại, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người 
tiêu dùng); dịch vụ trung gian thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp; biên tập các quảng cáo sử dụng trên trang tin điện tử internet; biên tập 
các thư mục cho việc công bố trên internet; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
biên tập số liệu thống kê; quản lý hàng hóa trong kho trên máy vi tính; phân tích giá 
thành; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; phổ biến các thông báo quảng 
cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ hậu cần (quản lỷ kinh 
doanh và tổ chức cơ sở vật chất và nguồn lực); nghiên cứu thị trường; dịch vụ marketing; 
dịch vụ quáng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; bán đấu giá trực tuyến, thăm đò dư 
luận, tổ chức và quản lý chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo kiều trả tiền cho 
mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa 
và dịch vụ cho người khác); cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; 
cung cấp thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ cung cấp 
các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; xuất bản tài liệu quáng cáo; dịch vụ 
giao hàng; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng (cho người khác); tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ cung cấp vì lợi ích của người khác các loại sản phẩm 
khác nhau (không bao gồm vận chuyển các sản phẩm này), cho phép khách hàng xem xét 
và mua những hàng hóa này một cách thuận tiện từ những web mua bán trên mạng viễn 
thông toàn cầu (mạng internet); cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; 
cập nhật tài liệu quảng cáo; tối ưu hóa lượng truy cập trang web. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tiền tệ thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giao dịch tài chính điện từ qua mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ thanh toán và cân đối các giao dịch tài chính điện tử thông qua mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ quản trị thanh toán qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ ngoại hối điện 
tử; dịch vụ tài chính với việc xác nhận người sử dụng điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tài chính bằng việc cung cấp xác nhận người sử dụng điện tử cho việc chuyển tiền 
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điện tử không dây, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các giao dịch séc điện tử thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ trung gian tài chính; cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả 
trước thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả trước 
tại quầy thu tiền; dịch vụ tài chính cho phép chuyển tiền và mua các sản phẩm, dịch vụ do 
người khác cung cấp, thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); thư điện tử; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; dịch vụ thông tin liên lạc bằng internet; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet, cung cấp diễn đàn trực tuyền; cung cấp 
các liên kết truyền thông trực tuyền giúp chuyển trang tin điện tử của người sử dụng đến 
các trang tin địa phương và toàn cầu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng 
từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ truyền thông bằng các 
phương tiện điện tử; dịch vụ truyền thông bằng các phương tiện không dây; dịch vụ viễn 
thông liên quan đến thương mại; dịch vụ viễn thông liên quan đến thanh toán điện tử; dịch 
vụ viễn thông liên quan đến thanh toán không dây; dịch vụ viễn thông qua mạng máy tính 
liên quan đến việc truyền thông tin giữa các ngân hàng dữ liệu; dịch vụ tư vấn viễn thông; 
truyền tập tin dữ liệu số. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng 
qua bưu điện, vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); chuyên chở hàng hóa; dịch vụ gói quà; 
đóng gói hàng hóa, dịch vụ lưu trữ dữ liệu hoặc tài liệu điện tử thành dạng vật chất, dịch 
vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa 
hàng, thông tin về kho chứa; cất giữ hàng hóa; thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ hậu 
cần vận tải; xếp hàng vào kho; bao gói hàng hóa.  

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn phần 
mềm máy tính thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ tích hợp 
hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; dịch vụ diệt vi rút cho máy tính; chuyển 
đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không 
phải là chuyển đổi vật lý); dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; thiết kế và phát triển 
chương trình máy tính dùng cho điện thoại di động; thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính; chuẩn đoán lỗi trong các chương trình máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên 
máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); dịch vụ lưu trữ phần mềm như một dịch vụ (SaaS); 
báo dưỡng phần mềm máy tính liên quan đến bảo mật và ngăn chặn các rủi ro máy tính; 
nhà cung cấp thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công 
nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm xác thực trực tuyến không thể tải 
xuống được để truyền tới máy tính thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền sử 
dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được cho quy trình thanh toán 
điện tử; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được 
cho quy trình thanh toán không dây; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trực 
tuyến không thể tải xuống được cho thương mại điện tử; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ (SaaS); tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn công nghệ viễn thông; xử lý sự cố phần 
mềm máy tính (hỗ trợ kỹ thuật); cập nhật phần mềm máy tính liên quan đến bảo mật và 
ngăn chặn rủi ro máy tính; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế website.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp dịch vụ xác thực cho người sử dụng 
trong giao dịch thương mại điện tử; cung cấp thông tin liên quan đến chủ sở hữu tài sản trí 
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tuệ và chính sách thực thi, để hỗ trợ giải đáp thắc mắc, yêu cầu của người tham gia 
chương trình liên quan đến việc sử dụng tài sản trí tuệ của người khác trên thị trường giao 

dịch điện tử.  
 

 
(210) 4-2015-12534 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Toàn Cầu K 
O N I S H I  (VN) 
965/28 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 19: Keo khắc phục vết nứt xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-12535 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Toàn Cầu K 
O N I S H I  (VN) 
965/28 Quang Trung, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo chống thấm. 

 
 

(210) 4-2015-12536 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Toàn Cầu K 
O N I S H I  (VN) 
965/28 Quang Trung, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo chống thấm. 
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(210) 4-2015-12537 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Toàn Cầu K 
O N I S H I  (VN) 
965/28 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo chống thấm. 

 

(210) 4-2015-12538 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Toàn Cầu K 
O N I S H I  (VN) 
965/28 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 19: Keo khắc phục vết nứt xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-12539 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Toàn Cầu K 
O N I S H I  (VN) 
965/28 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 19: Keo khắc phục vết nứt xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-12549 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH TDK  (VN) 

Lô 26, khu dân cư Hưng Phú I, phường 
Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh hàng công nghệ thực phẩm; bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
gồm sữa tắm, dầu gội, đồ dùng em bé (tã, sữa, máy hâm sữa và thức ăn, máy tiệt trùng hơi 
nước, đai tập đi cho bé, ga chống thấm nước); đại lý phân phối và ký gửi hàng hóa gồm 
bánh kẹo, đồ hộp (pate hộp, thịt heo hộp, rau hộp, thịt bò hộp, cá hộp). 

 

 
(210) 4-2015-12588 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Trần Quang Minh  (VN) 

Số 151, đường Lê Hồng Phong, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại, siêu thị mua bán đồ gia dụng (quạt điện, nồi cơm điện, 

tủ lạnh, lò vi sóng, máy hút bụi, bình nóng lạnh), sen vòi, bình nóng lạnh, máy lọc nước, 
bếp ga, bếp từ, máy hút mùi, tủ lạnh, máy điều hòa.  

 

 
(210) 4-2015-12712 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) TOPWIN INVESTMENT HOLDING 

PTE LTD   (SG) 
Breadtalk IHQ, 30 Tai Seng Street #09-
01, Singapore 534013  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; mì sợi; cơm chiên; cơm gà; cơm đĩa chuẩn bị sẵn; mì cà-ri; đồ ăn đã được 

chế biến trên cơ sở mì sợi; cháo; bánh mỳ và bánh ngọt Đan Mạch; bánh kẹo; bánh 
nướng; bánh mỳ kẹp nhân/bánh xăng-đuých; cơm rang thập cẩm, mỳ ống/ mỳ sợi trộn sa 
lát rau; cơm trộn sa lát rau; bánh pút-đinh tráng miệng; cà-ri đã được nấu sẵn; gia vị; nước 
sốt (ăn được); hạt nêm cà-ri; mì cà-ri; cơm cà-ri; bánh kếp trên cơ sở bột (bánh mì roti 
prata); bánh bao bánh hấp; đồ ăn đã được chế biến sẵn trên cơ sở mì sợi; cháo; cà phê; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; trà/chè; đồ uống trên cơ sở trà/chè; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca 
cao; đồ uống ca cao với sữa; trà/chè lạnh; đồ uống sô-cô-la với sữa; đồ uống trên cơ sở sô-
cô-la; bánh ngọt; bánh mỳ nướng; bánh mỳ; bánh mỳ cuộn; bánh mỳ ngọt mềm; bánh 
quy; sốt (gia vị); bánh trứng; kem lạnh; bánh ngọt; bánh ngọt rán/nướng (bánh donut); hạt 
lúa mạch (đã được chế biến); bánh quy; bánh quy giòn, bánh pa-tê; bánh nướng nhân thịt; 
bánh mỳ ngọt có nhân; bánh kếp; bánh pút-đinh; bánh tác; bánh quế; bánh pizza; bánh mỳ 
và bánh ngọt có rau, thịt, khoai tây; bánh trái cây; món tráng miệng đã được làm sẵn 
(bánh kẹo) và bánh pút-đinh (món tráng miệng); bánh pút-đinh xoài; món tráng miệng 
đông lạnh cụ thể là kem đá bào, kem que nước, kem tuyết, si rô đá bào; món kem tráng 
miệng; hương liệu dùng cho đồ uống (trừ tinh dầu); rau diếp xoăn (chất thay thế cà phê); 
kem hoa quả [gồm kem và hoa quả]; kem trái cây [gồm trái cây, đường & đá xay]; món 
ăn điểm tâm của Trung Quốc (bánh dim sum); bánh bao/bánh hấp; đồ ăn nhanh làm từ 
bột hoặc gạo, tất cả thuộc Nhóm 30.   
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Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn quảng 
bá cho người nhận nhượng quyền kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh cho các quán cà 
phê, quán ăn tự phục vụ, căng tin, nhà hàng, cửa hàng cà phê, khu ẩm thực và trung tâm 
mua sắm thực phẩm; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến việc quản lý nhà hàng; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan tới 
việc thành lập nhà hàng; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan tới nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan tới việc thành lập và điều hành nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan tới nhượng quyền thương mại;   dịch vụ 
tư vấn kinh doanh liên quan tới tiếp thị; dịch vụ tư vần quản lý liên quan tới nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ quảng cáo để bán hàng, cụ thể là phát mẫu sản phẩm thực phẩm; dịch 
vụ cung cấp thông tin kinh doanh liên quan tới nhượng quyền thương mại; dịch vụ tiếp thị 
(không bao gồm bán lẻ); dịch vụ cung cấp các thông tin kinh doanh liên quan tới việc bán 
lẻ hàng hóa (không bao gồm bán hàng); dịch vụ tư vấn liên quan tới việc quản lý kinh 
doanh của các cửa hàng bán lẻ; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn mua hàng cho người khác; dịch vụ tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại và chức 
năng văn phòng cho mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ tư vấn liên quan tới quản 
lý kinh doanh, thương mại và tiếp thị; dịch vụ phân tích hệ thống quản lý kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn kinh doanh liên quan tới quảng cáo; dịch vụ việc chuẩn bị và phổ biến các tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ tổ chức, quản lý, điều hành và giám sát hệ thống khách hàng 
trung thành, khuyến mại và chương trình khuyến mại ưu đãi và dịch vụ tư vấn, cố vấn và 
cung cấp thông tin liên quan tới các dịch vụ này; dịch vụ cung cấp các dịch vụ nêu trên 
thông qua mạng máy tính toàn cầu và/hoặc cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho các doanh 
nghiệp khác); dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý nguồn nhân sự; dịch vụ tư 
vấn quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo qua thư đặt hàng; dịch vụ tài liệu quảng cáo (và cập nhật tài liệu quảng cáo); dịch vụ 
phổ biến các vật phẩm quảng cáo; dịch vụ quảng cáo qua thư; dịch vụ phân phát hàng 
mẫu; dịch vụ biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng; dịch vụ cho 
thuê máy tính tiền tự động; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên, tất 
cả thuộc nhóm 35.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống tại khu ẩm thực, trung tâm mua sắm thực phẩm, cửa hàng đồ ăn 
nhanh, căng tin, quán ăn tự phục vụ, quán cà phê hoặc nhà hàng; dịch vụ cung cấp thông 
tin liên quan đến nhà hàng; dịch vụ sắp xếp việc cung cấp thức ăn và đồ uống; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống tại nơi khách 
hàng yêu cầu do nhà hàng thực hiện (dịch vụ catering); dịch vụ cung cấp thực phẩm tại 
nơi khách hàng yêu cầu phục vụ cho việc chế biến thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ cung cấp thực phẩm tại nơi khách hàng yêu cầu phục vụ cho việc cung cấp đồ ăn (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm tại nơi khách hàng yêu cầu phục vụ cho 
việc cung cấp đồ ăn cho du khách (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ 
uống cho khách mang đi (dịch vụ takeaway) (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ căng tin; 
quán rượu nhỏ; dịch vụ tư vấn lên quan đến thực phẩm; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc 
chế biến thực phẩm; dịch vụ nấu ăn; dịch vụ chế biến thức ăn; dịch vụ nhà hàng - khách 
sạn (cung cấp thức ăn và đồ uống); dịch vụ chế biến thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan đến việc chế biến thức ăn và đồ uống; dịch vụ nhà hàng cho việc cung 
cấp đồ ăn nhanh; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; các dịch vụ phục vụ cho việc chế biến thức ăn và đồ uống; dịch vụ tư 
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vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống, tất cả 
thuộc Nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2015-12713 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24 
(731) TOPWIN INVESTMENT HOLDING 

PTE LTD   (SG) 
BreadTalk IHQ, 30 Tai Seng Street #09-
01, Singapore 534013  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; mì sợi; cơm chiên; cơm gà; cơm đĩa chuẩn bị sẵn; mì cà-ri; đồ ăn đã được 

chế biến trên cơ sở mì sợi; cháo; bánh mỳ và bánh ngọt Đan Mạch; bánh kẹo; bánh 
nướng; bánh mỳ kẹp nhân/bánh xăng-đuých; cơm rang thập cẩm, mỳ ống/ mỳ sợi trộn sa 
lát rau; cơm trộn sa lát rau; bánh pút-đinh tráng miệng; cà-ri đã được nấu sẵn; gia vị; nước 
sốt (ăn được); hạt nêm cà-ri; mì cà-ri; cơm cà-ri; bánh kếp trên cơ sở bột (bánh mì roti 
prata); bánh bao bánh hấp; đồ ăn đã được chế biến sẵn trên cơ sở mì sợi; cháo; cà phê; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; trà/chè; đồ uống trên cơ sở trà/chè; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca 
cao; đồ uống ca cao với sữa; trà/chè lạnh; đồ uống sô-cô-la với sữa; đồ uống trên cơ sở sô-
cô-la; bánh ngọt; bánh mỳ nướng; bánh mỳ; bánh mỳ cuộn; bánh mỳ ngọt mềm; bánh 
quy; sốt (gia vị); bánh trứng; kem lạnh; bánh ngọt; bánh ngọt rán/nướng (bánh donut); hạt 
lúa mạch (đã được chế biến); bánh quy; bánh quy giòn, bánh pa-tê; bánh nướng nhân thịt; 
bánh mỳ ngọt có nhân; bánh kếp; bánh pút-đinh; bánh tác; bánh quế; bánh pizza; bánh mỳ 
và bánh ngọt có rau, thịt, khoai tây; bánh trái cây; món tráng miệng đã được làm sẵn 
(bánh kẹo) và bánh pút-đinh (món tráng miệng); bánh pút-đinh xoài; món tráng miệng 
đông lạnh cụ thể là kem đá bào, kem que nước; kem tuyết, si rô đá bào; món kem tráng 
miệng; hương liệu dùng cho đồ uống (trừ tinh dầu); rau diếp xoăn (chất thay thế cà phê); 
kem hoa quả [gồm kem và hoa quả]; kem trái cây [gồm trái cây, đường & đá xay]; món 
ăn điểm tâm của Trung Quốc (bánh dim sum); bánh bao/bánh hấp; đồ ăn nhanh làm từ 
bột hoặc gạo, tất cả thuộc Nhóm 30.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn quảng 
bá cho người nhận nhượng quyền kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh cho các quán cà 
phê, quán ăn tự phục vụ, căng tin, nhà hàng, cửa hàng cà phê, khu ẩm thực và trung tâm 
mua sắm thực phẩm; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến việc quản lý nhà hàng; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan tới 
việc thành lập nhà hàng; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan tới nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan tới việc thành lập và điều hành nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan tới nhượng quyền thương mại;   dịch vụ 
tư vấn kinh doanh liên quan tới tiếp thị; dịch vụ tư vấn quản lý liên quan tới nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ quảng cáo để bán hàng, cụ thể là phát mẫu sản phẩm thực phẩm; dịch 
vụ cung cấp thông tin kinh doanh liên quan tới nhượng quyền thương mại; dịch vụ tiếp thị 
(không bao gồm bán lẻ); dịch vụ cung cấp các thông tin kinh doanh liên quan tới việc bán 
lẻ hàng hóa (không bao gồm bán hàng); dịch vụ tư vấn liên quan tới việc quản lý kinh 
doanh của các cửa hàng bán lẻ; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn mua hàng cho người khác; dịch vụ tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại và chức 
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năng văn phòng cho mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ tư vấn liên quan tới quản 
lý kinh doanh, thương mại và tiếp thị; dịch vụ phân tích hệ thống quản lý kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn kinh doanh liên quan tới quảng cáo; dịch vụ việc chuẩn bị và phổ biến các tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ tổ chức, quản lý, điều hành và giám sát hệ thống khách hàng 
trung thành, khuyến mại và chương trình khuyến mại ưu đãi và dịch vụ tư vấn, cố vấn và 
cung cấp thông tin liên quan tới các dịch vụ này; dịch vụ cung cấp các dịch vụ nêu trên 
thông qua mạng máy tính toàn cầu và/hoặc cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho các doanh 
nghiệp khác); dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý nguồn nhân sự; dịch vụ tư 
vấn quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo qua thư đặt hàng; dịch vụ tài liệu quảng cáo (và cập nhật tài liệu quảng cáo); dịch vụ 
phổ biến các vật phẩm quảng cáo; dịch vụ quảng cáo qua thư; dịch vụ phân phát hàng 
mẫu; dịch vụ biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng; dịch vụ cho 
thuê máy tính tiền tự động; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên, tất 
cả thuộc nhóm 35.    

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại 
khu ẩm thực, trung tâm mua sắm thực phẩm, cửa hàng đồ ăn nhanh, căng tin, quán ăn tự 
phục vụ, quán cà phê hoặc nhà hàng; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến nhà hàng; 
dịch vụ sắp xếp việc cung cấp thức ăn và đồ uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống tại nơi khách hàng yêu cầu do nhà hàng thực 
hiện (dịch vụ catering); dịch vụ cung cấp thực phẩm tại nơi khách hàng yêu cầu phục vụ 
cho việc chế biến thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm tại nơi 
khách hàng yêu cầu phục vụ cho việc cung cấp đồ ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
cung cấp thực phẩm tại nơi khách hàng yêu cầu phục vụ cho việc cung cấp đồ ăn cho du 
khách (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống cho khách mang đi 
(dịch vụ takeaway) (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ căng tin; quán rượu nhỏ; dịch vụ tư 
vấn lên quan đến thực phẩm; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc chế biến thực phẩm; dịch 
vụ nấu ăn; dịch vụ chế biến thức ăn; dịch vụ nhà hàng - khách sạn (cung cấp thức ăn và đồ 
uống); dịch vụ chế biến thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc 
chế biến thức ăn và đồ uống; dịch vụ nhà hàng cho việc cung cấp đồ ăn nhanh; nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; các dịch vụ 
phục vụ cho việc chế biến thức ăn và đồ uống; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống, tất cả thuộc Nhóm 43. 

 
 

(210) 4-2015-12822 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tuệ 
Đức  (VN) 
78 phố Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm làm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác: túi du lịch, túi xách tay, ví, đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà. 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; thắt lưng làm từ da hoặc giả da.  
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(210) 4-2015-12907 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A19.11.11; A19.11.7 (540) 

  

(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản 
Xuất Thương Mại Hoàng Phạm  
(VN) 
1719 khu phố 5, tỉnh lộ 10, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: chất tẩy rửa gốc Axit nitric dùng cho phương pháp CIP; chất kết hợp với dung 
dịch sút tăng cường khả năng tẩy rửa dùng cho phương pháp CIP; chất làm sạch hoạt tính, 
khử trùng gốc Clor (dùng cho mục đích công nghiệp). 

 

Nhóm 03: xà phòng rửa tay;  chất vệ sinh chứa axit Peroxyacetic; chất tẩy dầu mỡ dạng 
lỏng; chất làm sạch đa năng dạng lỏng.  

 

Nhóm 05: chất khử trùng dạng lỏng gốc muối Ammonium; chất làm sạch 2 trong 1 làm 
sạch và khử trùng ; chất làm sạch diệt khuẩn; chất khử trùng tay. 

 

 
(210) 4-2015-13064 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật dịch 
vụ thương mại Hozentech  
(VN) 
135/7 ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý cáu cặn bằng cuộn điện từ dùng cho hệ thống xử lý nước và nước 
thải. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý cáu cặn.  
 

 
(210) 4-2015-13140 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại và xây dựng Đại 
Nam Phương  (VN) 
Lô II-6, nhóm công nghiệp II, đường số 
11, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện; thang cáp điện; máng cáp điện; cầu dao điện tự động; chấn lưu (tăng 
phô); máy biến thế. 

 

Nhóm 11: Quạt điện; thiết bị điện như: đèn, máng đèn, bóng đèn các loại. 
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(210) 4-2015-13209 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất kim loại; máy phóng điện để cắt và sản xuất kim loại; rô bốt 

(máy móc) công nghiệp để sản xuất kim loại; thang máy; thang máy [không dùng để kéo 
người trượt tuyết]; thiết bị nâng; thang cuốn; máy chế biến chất dẻo; máy đúc chất dẻo; 
máy để sản xuất chất bán dẫn; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; bugi đánh lửa cho 
động cơ; máy bơm; máy nén; máy thổi để thông gió và điều hòa không khí; máy khâu; 
động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy 
phát điện xoay chiều; máy phát điện; máy giặt dùng điện; máy rửa bát dùng điện; máy hút 
bụi; máy trộn dùng điện; chổi vận hành bằng điện; cơ cấu truyền động không dùng cho xe 
cộ mặt đất; phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; magnêtô để đánh lửa cho động cơ; cuộn 
dây đánh lửa cho động cơ.    

 
Nhóm 09: Máy, thiết bị và dụng cụ đo; áp kế; máy đo dòng chảy; máy và thiết bị phân 
phối và điều khiển điện; rơle điện; bộ ngắt mạch điện; bộ điều khiển điện; bộ chỉnh lưu; 
bộ nối điện; công tắc điện; điện trở; tổng đài điện thoại; thiết bị chống sét; máy biến áp; 
bộ phân phối điện; lò phản ứng điện; ắc quy; máy, thiết bị và dụng cụ đo điện và từ; công 
tơ điện; vôn kế; ampe kế; dây điện và dây cáp điện; cáp sợi quang; máy và thiết bị liên lạc 
dùng điện; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; điện thoại; máy 
fax; bộ lặp tần số truyền thông; máy thu hình; máy rađiô; bộ thu và truyền để liên lạc 
bằng rađiô; máy rađa; trắc viễn kế; đầu đọc đã CD; máy quay viđêô; đầu đọc đã viđêô; 
máy ghi băng viđêô; anten; đĩa và băng từ; đĩa quang; bộ dò mục tiêu từ tính; bộ cảm biến 
siêu âm; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính; chương trình máy 
tính; thiết bị mang dữ liệu từ tính; bộ xử lý văn bản; đèn nhiệt điện tử; chất bán dẫn; bóng 
bán dẫn; mạch điện tử; mạch tích hợp; thiết bị dẫn hướng và thiết bị dẫn hướng xe ôtô; 
thiết bị điều khiển điện tử; bộ điều khiển bằng số điện tử; bộ điều khiển có thể lập trình; 
bộ điều khiển điện tử để phun nhiên liệu, tính thời gian đánh lửa và tốc độ chạy không 
cho xe cộ; máy sinh khí ozon; thiết bị báo cháy; đĩa và băng viđêô ghi trước.     

 
Nhóm 11: Đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi nóng; thiết bị sưởi nóng dùng dầu; 
thiết bị làm nóng nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; lò vi sóng để nấu nướng; nồi nấu 
dùng điện; lò nướng bánh bằng điện; lò điện từ để nấu nướng; tấm sưởi dùng điện; tủ 
lạnh; tủ cấp đông; bộ trao đổi nhiệt; thiết bị điều hòa không khí; bình phun hơi dùng điện; 
máy điều hòa không khí; máy lọc không khí; quạt điện; thiết bị sấy không khí; chụp hút 
bếp; máy giữ độ ẩm không khí; máy hút ẩm; thiết bị khử mùi không khí dùng điện; thảm 
sưởi dùng điện, lò sưởi điện; chăn điện không dùng cho mục đích y tế; thiết bị sấy quần 
áo; thiết bị sấy tóc; máy và thiết bị lọc nước.    

 
Nhóm 12: Động cơ mô tô, động cơ, cơ cấu truyền động, hộp số, khớp truyền động, giảm 
xóc, phanh, khớp ly hợp và thiết bị truyền động, tất cả cho xe cộ mặt đất; chuông chống 
trộm dùng cho xe cộ.   
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Nhóm 37: Lắp đặt máy móc, thiết bị và dụng cụ viễn thông; lắp đặt thiết bị phân phối điện 
của máy móc, thiết bị và dụng cụ điều khiển; sửa chữa và bảo dưỡng thang máy, máy và 
công cụ sản xuất kim loại, máy điều hoà không khí, máy thu thanh, máy thu hình, máy 
móc, thiết bị và dụng cụ viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, máy móc, 
thiết bị và dụng cụ phân phối hoặc điều khiển điện, máy phát điện, động cơ điện và máy 
khâu.     

 
Nhóm 42: Thu thập rác thải công nghiệp; thiết kế công nghiệp; thiết kế máy tính và máy 
móc; cung cấp thông tin kỹ thuật và kiến thức hoạt động trong các lĩnh vực máy tính, thiết 
bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn thông và máy móc, thiết bị và dụng cụ công nghiệp; 
thiết kế và cập nhật chương trình máy tính; nghiên cứu và phát triển cho người khác. 

 

 
(210) 4-2015-13361 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.4; 1.15.23; 26.4.9 
(591) Xanh lơ, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xây dựng Hiếu Nghĩa  (VN) 
58/3A quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Các thiết bị máy hút khói bụi và hơi độc, cụ thể: máy hút bụi kim loại; máy hút 

bụi gỗ.  
 

Nhóm 11: Quạt thông gió công nghiệp; máy lọc nước thải; máy hút khói lò đốt bằng than; 
máy hút khói lò đốt bằng củi; máy hút khói lò đốt bằng dầu.  

 

 
(210) 4-2015-13447 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) NISHIMOTO WISMETTAC 

HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, 
ALSO TRADING AS NISHIMOTO 
CO., LTD.  (JP) 
4-1-38, Isobedori, Chuo-ku, Kobe, 
Hyogo-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; sữa; sản phẩm sữa; thịt làm thức ăn cho người (còn 

tươi, đã được làm lạnh hoặc đông lạnh); trứng; động vật dưới nước, có thể ăn được, còn 
tươi, đã được làm lạnh hoặc đông lạnh (không còn sống); rau đông lạnh; trái cây đông 
lạnh; sản phẩm thịt đã chế biến; hải sản đã chế biến; cá ngừ luộc, hun khói và sau đó làm 
khô, dạng tảng [cá ngừ Katsuo-bushi]; thạch a-ga, dạng miếng khô [thạch Kanten]; cá 
khô, dạng lát mỏng [cá khô Kezuri-bushi]; cá dùng làm thức ăn cho người; rong biển khô, 
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dạng miếng nhỏ và mỏng, có thể ăn được [rong Tororo- kombu ]; táo tía khô, dạng miếng 
[táo Hoshi-nori]; tảo nâu khô [tảo Hoshi-hijiki]; rong biển khô, có thể ăn được [rong 
Hoshi-wakame]; táo tía nướng, dạng miếng [táo Yaki-nori]; rong biển có thể ăn được 
dùng để nấu nước dùng và nước luộc cho các món ăn Nhật Bản; rau và trái cây đã chế 
biến; đậu phụ rán dạng miếng [đậu phụ Abura-age]; đậu phụ sấy lạnh, dạng miếng [đậu 
phụ Kohri-dofu]; thạch được làm từ rễ cây lưỡi quỷ [thạch Konnyaku]; sữa đậu nành (thay 
thế sữa); đậu phụ; đậu tương lên men [đậu tương Natto]; trứng đã qua chế biến; Cari hầm, 
món hầm và canh được trộn tẩm nấu trước; táo tía khô, dạng miếng mỏng, nhỏ để rắc lên 
xúp, cơm [táo Ochazuke-nori]; cá, thịt, rau hoặc rong biển khô, dạng miếng mỏng, nhỏ, 
để rắc lên cơm; món ăn thêm làm bằng đậu tương lên men [món Name-mono]; hột đậu đã 
xử lý bảo quản; xúc xích nóng; hạt vừng đã được xay và nướng. 

 
Nhóm 30: Chất liên kết dùng làm kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia 
đình; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho 
thực phẩm (không làm từ tinh dầu); trà, cà phê và ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đá lạnh; bánh kẹo; bánh mì và bánh bao; 
bánh mì kẹp nhân; bánh bao nhỏ hấp nhồi thịt băm; bánh kẹp (bánh hamburger); bánh 
pizza; bánh patê thịt; chất điều vị (trừ gia vị), bột nhão làm từ đậu tương (gia vị); nước xốt 
Worcester (làm từ giấm, mực lên men và các gia vị khác); nước sốt thịt; nước xốt cà chua 
nấm; nước xì dầu (nước tương); giấm; giấm trộn; nước tương điều vị [nước tương Soba-
tsuyu ]; nước xốt cho sa-lát; xốt trắng; xốt may-on-ne; xốt cho thịt nướng; đường viên; 
Fructoza (dùng cho mục đích nấu ăn); đường tinh thể (không phải bánh kẹo), đường; 
Mantoza (dùng cho mục đích nấu ăn); mật ong; Glucoza dùng cho mục đích nấu ăn; tinh 
bột si rô nghiền thành bột (dùng cho mục đích nấu ăn); tinh bột si rô (dùng cho mục đích 
nấu ăn); muối vừng, muối dùng để nấu ăn; muối cần tây; gia vị thơm làm từ glutamate 
hoặc các axít amin khác, gia vị; kem trộn (kem lạnh); kem trái cây trộn (kem lạnh); hạt cà 
phê chưa nướng; chế phẩm ngũ cốc; bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc [bánh bao 
Gyoza, đã nấu chín]; bánh hấp nhồi nhân kiểu Trung Quốc [bánh hấp Shumai, đã nấu 
chín]; món cơm cuốn sushi kiểu Nhật Bản; viên bột rán trộn miếng nhỏ bạch tuộc [viên 
Takoyaki]; cơm trưa đựng trong hộp gồm cơm với thịt, cá hoặc rau; bánh xèo; bột nấm 
men; cơm Koji (cơm mạch nha lên men); nấm men; bột nở; bánh kẹo trộn ăn liền; nước 
sốt mỳ ống, sản phẩm làm từ gạo, dùng làm thức ăn [cặn rượu Sake]; gạo lứt; yến mạch 
lứt; lúa mạch lứt; Gluten dùng cho thực phẩm; bột mì; gạo chưa chế biến. 
Nhóm 31: Vòng hoa tươi; mồi câu cá (mồi sống); cây hoa bia (chưa chế biến); động vật 
sống ở nước có thể ăn được (sống); rong biển có thể ăn được; rau tươi (trừ lá trà); lá trà 
(chưa chế biến); cây lấy đường; hoa quả (tươi); mạch nha (không dùng làm thức ăn, dùng 
cho nấu và trưng cất bia và rượu); kê Foxtail (hạt, chưa chế biến); kê Proso (hạt, chưa chế 
biến); vừng (hạt, chưa chế biến); kiều mạch (hạt, chưa chế biến); ngô (hạt, chưa chế biến); 
kê Nhật Bản (hạt, chưa chế biến); lúa mì, lúa mạch và yến mạch (chưa chế biến); cao 
lương (chưa chế biến); thức ăn cho động vật; hạt giống và củ hành/củ tỏi; cây; cỏ; thảm cỏ 
tự nhiên; hoa khô; cây giống; cây non; hoa tươi; cỏ ở bãi; cây cổ thụ nhỏ trồng trong chậu 
(cây Bonsai); động vật có vú, cá sống (không phải thức ăn); chim và côn trùng; trứng tằm; 
con kén dùng để nuôi tằm; trứng để ấp; hạt giống cây Urushi; bần thô; lá cây cọ (dạng 
thô). 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống có ga (đồ uống giải khát); nước hoa quả; nước rau (đồ uống); 
chiết suất của cây hoa bia dùng để làm bia; nước sữa (đồ uống, dạng chất lỏng giống nước 
còn lại sau khi làm đông sữa). 
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Nhóm 33: Rượu theo kiểu Nhật Bản các loại, bao gồm rượu Awamori (rượu gạo chưng 
cất), rượu thay thế cho rượu Sake, rượu trắng kiểu Nhật Bản (rượu Shochu), rượu ngọt hỗn 

hợp làm từ gạo kiểu Nhật Bản (rượu Shiro-zake), rượu Sake, rượu Naoshi (rượu kiểu Nhật 

Bản), rượu hỗn hợp trên cơ sở shochu (rượu Mirin); rượu; đồ uống hoa quả có chứa rượu; 
đồ uống trên cơ sở rượu shochu kiểu Nhật Bản [rượu Chuhai ]; rượu theo kiểu Trung 

Quốc, bao gồm rượu Wujiapic-jiou (rượu hỗn hợp kiểu Trung Quốc), rượu Gaolian-jiou( 

rượu mùi kiểu Trung Quốc làm từ cây cao lương), rượu trắng theo kiểu Trung Quốc (rượu 
Baiganr); rượu Laojiou (đồ uống có cồn được chưng cất kiểu Trung Quốc); rượu mùi. 

 

 
(210) 4-2015-13555 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.4.1 

(591) Tím lavender, trắng, nâu xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và dịch vụ Mai 
Chi  (VN) 
Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da: son các loại; mặt nạ dưỡng da; tẩy tế bào 
chết; xịt dưỡng da; nước hoa; dưỡng tóc.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo: quảng cáo trên báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền 
hình, mạng internet; quảng cáo ngoài trời; buôn bán phụ tùng ô tô, xe máy.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: trông giữ xe; khai thác điểm đỗ;  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí: tổ chức sự kiện thế thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2015-13716 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; A3.4.2; 3.4.1; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 

(731) LEGEND AUSTRALIAN BEEF 

LIMITED  (VG) 

c/o Newhaven Trustees (BVI) Limited, 

3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 933 

Road Town, Tortola/British Virgin 
Islands, VG1110 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; các sản phẩm thịt; thịt bò; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; sản 

phẩm thịt đã qua chế biến; sản phẩm thịt đông lạnh.  
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(210) 4-2015-13760 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A1.1.10; A1.1.3 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh lá mạ 

nhạt, trắng, đen 

(731) Phạm Thị Hải Vân  (VN) 
Số 8, ngách 19/2 Liễu Giai, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-13780 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH văn phòng 
phẩm ánh Sáng  (VN) 
96 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng; bán buôn máy móc thiết bị 

phụ tùng máy văn phòng. 
 

 
(210) 4-2015-13781 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng - 
thương mại ánh Sáng  (VN) 
260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: vật liệu xây dựng, vật liệu chống thấm, hóa chất chống thấm. 

 

Nhóm 37: Thi công chống thấm công trình; hoạt động dịch vụ vệ sinh: nhà cửa, công 

trình và cảnh quan, cây xanh; xây dựng công trình.  
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(210) 4-2015-13890 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dịch vụ thương mại đồ chơi 
Phương Nga   (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ vẽ: vật liệu vẽ; vật liệu để nặn; bột nhào nặn; vật liệu cho hội hoạ.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-13918 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 
dựng Hồ Khuê   (VN) 
586 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt: dịch vụ xây, lát giám sát việc xây dựng công trình; 

xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.   
 
 

(210) 4-2015-13943 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ thủ 
tục thuế Cao Minh  (VN) 
9 Đào Nguyên Phổ, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ: thủ tục thuế, đại lý thuế, kế toán, kiểm toán, tư vấn quản lý doanh 

nghiệp. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2015-13950 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) CHENGDU WESTHOUSE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

CO., LTD.   (CN) 

3F, Suite A, Technology Fortune Center, 

Building 5, Incubation Park, Tianfu 

Road, Chengdu Hi-Tech Industrial 

Development Zone, Chengdu, Sichuan, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử; có thể tải xuống được; 

phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống được; kính mắt 3D; phim hoạt hình; 

điện thoại thông minh.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 

tuyến, không tải xuống được; cung cấp viđêô trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ 

cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; tổ chức quay 

giải xổ số. 
 
 

(210) 4-2015-13970 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.17; 24.17.3; A1.1.2; 3.9.17 

(591) Tím, hồng, xám 

(731) SG GOLF CO., LTD.    (KR) 

47, Daewangpangyo-ro 606beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

463-400 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); dịch vụ gia sư; thông tin giáo dục; tổ chức sự kiện (trong 

lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thể thao, giải trí); xuất bản tài liệu giáo dục; tổ chức sự kiện 

văn hóa và nghệ thuật; sắp xếp và tiến hành sự kiện giáo dục; hướng dẫn giảng dạy chăm 

sóc sức khỏe; dịch vụ lái xe chở khách trong khu chơi gôn; dịch vụ người phục vụ khách 

chơi gôn; tài trợ cho cuộc thi gôn cụ thể là, cung cấp cuộc thi gôn; cung cấp bài học về 

chơi gôn; cung cấp tiện nghi chơi gôn; cho thuê dụng cụ chơi gôn; tổ chức sự kiện về gôn; 

sắp xếp sân chơi thi đấu gôn chuyên nghiệp; cung cấp và vận hành tiện nghi thể thao; lập 

kế hoạch cho giải đấu gôn chuyên nghiệp; cung cấp thông tin liên quan đến cung cấp tiện 

nghi giải trí về chơi gôn; vận hành của công viên và khu vui chơi giải trí.  
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(210) 4-2015-13990 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ngôi Sao Biển  

(VN) 
88/1A Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá chất chống thấm trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-13992 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, nâu 
(731) ATIED CO., LTD.   (KR) 

#403 Office Building, KINTEX the 2nd 
Exhibition Center, 407 Hallyu World-ro, 
Ilsan Seo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bàn là; bàn là điện; bàn là để tạo nếp gấp; bàn là hơi nước chạy bằng điện.  

 

 
(210) 4-2015-14005 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23; 5.7.21; 

A5.7.23 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông lâm nghiệp 
Phúc Ninh   (VN) 
Thôn Khuân Thống, xã Phúc Ninh, 
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 31: Bưởi quả. 

 

 
(210) 4-2015-14025 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) TROUW INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Veerstraat 38 5831 JN Boxmeer The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 31: Phụ gia thức ăn là chế phẩm vỗ béo cho động vật. 
 

 
(210) 4-2015-14026 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh da trời, đen 
(731) TROUW INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Veerstraat 38 5831 JN Boxmeer The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Phụ gia thức ăn là chế phẩm vỗ béo cho động vật. 

 

 
(210) 4-2015-14087 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86/520,084 30.01.2015 US 

(731) WE STEAL THE MOON, LLC  (US) 
4715 S Alameda Street, Los Angeles, CA 
90058, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là, áo sơ mi nữ, áo váy, áo sơ mi, áo phông cộc tay, áo nữ, 

quần lót, áo choàng, áo khoác, quần đùi, quần soóc, quần bò, chân váy, áo len dài tay, áo 
len chui cổ, áo gi-lê, đồ đi chân, và đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chuyên quần áo và trang phục.  

 

 
(210) 4-2015-14140 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.21; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh gia dụng 
Thanh Tuyền  (VN) 
51 đường số 49, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Móc dán tường bằng kim loại. 
 

Nhóm 20: Móc dán tường không bằng kim loại. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp và đồ dung gia đình: rÕ hấp bằng kim loại; dụng cụ xay tỏi ớt 
bằng tay; dụng cụ tách hạt ngô bằng tay; dụng cụ bào sợi và tách vỏ cam bằng tay; dụng 
cụ vắt nước cam bằng tay. 
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(210) 4-2015-14195 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước; bảng điều khiển 

là bộ phận của nội thất xe (bảng ở phía trước xe để gắn các thiết bị trong đó có các thiết bị 
điều khiển của xe cộ); bảng đồng hồ điều khiển (là bộ phận của xe cộ, bảng để gắn (đặt) 
các đồng hồ đo các chỉ số trên xe); linh kiện (phần) nội thất của ô tô và các bộ phận của 
phần nội thất xe ô tô; thiết bị chống trộm cho xe cộ; báo động chống trộm cho xe cộ; xe 
đạp; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn; xe lăn; bơm hơi là phụ kiện đi kèm của xe 
cộ; xe máy; các bộ phận cho các sản phẩm nêu trên.  

 
 

(210) 4-2015-14321 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.1; A26.11.12; A26.11.8; 16.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trung tâm Unesco Văn hóa 
Giáo dục và Đào tạo   (VN) 
590/B2-E4 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2015-14322 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Trung tâm Unesco Văn hóa 
Giáo dục và Đào tạo    (VN) 
590/B2-E4 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh   

2. Vũ Thị Thuỳ Giang  (VN) 
68 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
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(210) 4-2015-14323 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 24.15.1; A5.1.5; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Trung tâm Unesco Văn hóa 
Giáo dục và Đào tạo    (VN) 
590/B2-E4 Cách mạng tháng tám, 

phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

 
(210) 4-2015-14455 (220) 05.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH mọi thế hệ   (VN)
144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người. 
 

 
(210) 4-2015-14533 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 150-721, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn dùng cho mục đích gia dụng; máy rửa bát đĩa tự động dùng cho mục 

đích gia dụng; máy giặt quần áo dùng cho mục đích gia dụng; rô bốt lau dọn dùng cho 

mục đích gia dụng; thiết bị làm sạch bằng điện sử dụng hơi nước dùng cho mục đích gia 

dụng; máy hút bụi chân không dùng cho mục đích gia dụng; ống vòi của máy hút bụi 

chân không; túi của máy hút bụi chân không; máy giặt khô quần áo; máy giặt khô quần 

áo dùng điện. 

 

Nhóm 11: Máy sấy quần áo có chức năng khử trùng, khử mùi và chống nhăn dùng cho 

mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2015-14554 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

GREAT BUY   (VN) 
8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các mặt hàng điện tử (ti vi, máy vi tính và các thiết bị máy tính, đầu 

đọc đĩa, dàn máy hát karaoke, máy nghe nhìn), điện lạnh (tủ lạnh, máy lạnh, máy làm 
nước đá), điện dân dụng (đèn điện, bộ đèn điện trang trí), các thiết bị viễn thông (điện 
thoại, máy fax), đồng hồ, va li, cặp sách, túi xách, ví, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí, 
nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, giường, tủ, bàn, ghế và các phụ kiện trang trí nội thất, 
dụng cụ thể thao, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chế biến, hải sản, sữa và 
sản phẩm từ sữa; quảng cáo; môi giới bán hàng, tiếp thị để bán hàng; bán hàng trên mạng 
internet: quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống; tổ chức bán đấu giá. 

 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn 
phòng; tư vấn tài chính.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước; sửa chữa (máy vi tính, hệ thống điện, hệ 
thống nước, nhà, xưởng); xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công cộng.   

 
Nhóm 38: Cung cấp thông tin qua mạng internet; tổng đài tin nhắn trên mạng internet.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ bưu chính; vận chuyển hàng hóa; du lịch 
lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (máy bay, xe lửa, tàu, thuyền).  

 
Nhóm 41: Chiếu phim; tổ chức sự kiện (văn hóa, vui chơi giải trí, hội thảo, hội nghị); đào 
tạo nghề; giáo dục.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn nhanh; quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn từ nhà hàng; quán ăn lưu động. 

 

 
c(210) 4-2015-14555 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

INNOWARE   (VN) 
8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; ti vi; dây cáp điện, sợi cáp quang; dây điện; phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các mặt hàng điện tử (ti vi, máy vi tính và các thiết bị máy tính, đầu 
đọc đĩa, dàn máy hát karaoke, máy nghe nhìn), điện lạnh (tủ lạnh, máy lạnh, máy làm 
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nước đá), điện dân dụng (đèn điện, bộ đèn điện trang trí), các thiết bị viễn thông (điện 
thoại, máy fax), đồng hồ, va li, cặp sách, túi xách, ví, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí, 
nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, giường, tủ, bàn, ghế và các phụ kiện trang trí nội thất, 
dụng cụ thể thao, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chế biến, hải sản, sữa và 
sản phẩm từ sữa; quảng cáo; môi giới bán hàng, tiếp thị để bán hàng; bán hàng trên mạng 
internet: quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống; tổ chức bán đấu giá.  

 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn 
phòng; tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước; sữa chữa (máy vi tính, hệ thống điện, hệ 
thống nước, nhà, xưởng); xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công cộng.  

 

Nhóm 38: Cung cấp thông tin qua mạng internet; tổng đài tin nhắn trên mạng internet.  
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề; giáo dục; chiếu phim; tổ chức sự kiện (văn hóa, vui chơi giải trí, 
hội thảo, hội nghị).  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa).  
 
 

(210) 4-2015-14605 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86/481,222 15.12.2014 US 

(731) KIMPTON HOTEL & RESTAURANT 
GROUP, LLC   (US) 
222 Kearny Street, Suite 200, San 
Francisco, California 94108, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quảng cáo; dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; cung cấp các chức 

năng văn phòng cụ thể là: biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, biên tập số liệu 
thống kê, sao chụp tài liệu, quản lý tư liệu bằng máy tính, xử lý văn bản, dịch vụ trả lời 
điện thoại (cho chủ thuê bao vắng mặt), dịch vụ đánh máy chữ; dịch vụ điều hành và quản 
lý kinh doanh; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ cố vấn và tư vấn kinh doanh liên 
quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, quảng bá và thúc đẩy 
bán hàng và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ này, tất cả các dịch vụ 
này còn được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên internet; dịch vụ 
quản lý kinh doanh cho việc xử lý bán hàng được thực hiện trên internet; dịch vụ tuyển 
dụng nhân sự, quản lý người lao động và nhân sự; quan hệ công chúng; dịch vụ điều hành 
và giám sát các chương trình khách hàng trung thành và khích lệ khách hàng cho mục 
đích thương mại và thúc đẩy việc bán hàng; dịch vụ tư vấn thông tin kinh doanh liên quan 
đến quản lý khách sạn và nhượng quyền kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý khách sạn 
cho người khác; dịch vụ tư vấn và cố vấn thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói 
trên; dịch vụ các chương trình khích lệ thúc đẩy khách hàng bằng các dịch vụ, tiện nghi 
và phần thưởng đặc biệt dành cho khách hàng là hội viên thường xuyên của khách sạn.  
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản là nhà nghỉ và khu 
nhà nghỉ thuộc quyền sở hữu theo thời gian. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường dành cho người đi ô tô, dịch 
vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khu khách sạn nghỉ dưỡng; dịch vụ nơi lưu trú tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ khách sạn và các nơi lưu trú khác; lên kế hoạch và cung cấp thông 
tin kỳ nghỉ liên quan đến nơi lưu trú; dịch vụ quầy rượu (quầy bar), dịch vụ quầy rượu 
cốc-tai; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán rượu nhỏ; đặt chỗ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi cho hội thảo, hội họp, sự kiện, hội nghị và triển lãm; dịch vụ nhận 
phòng (check-in) và trả phòng (check-out) khách sạn; dịch vụ thiết tiệc và cung cấp tiện 
nghi cho các hoạt động xã hội nhân những dịp đặc biệt; dịch vụ đại lý du lịch đặt chỗ lưu 
trú khách sạn; dịch vụ thông tin điện tử liên quan đến khách sạn; dịch vụ cố vấn và tư vấn 
tiếp khách liên quan đến các dịch vụ được nêu trên đây.  

 

 
(210) 4-2015-14673 (220) 09.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tài  (VN) 
47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ bảo hộ mô tô, xe máy, mũ bảo hiểm đi xe máy, găng tay xe máy, 

áo khoác giáp, áo khoác, quần giáp, bó gối (bọc gối) bảo vệ gối đi xe máy, giày, mua bán 
xe máy, phụ tùng linh kiện xe máy; mua bán xe ô tô, linh kiện phụ tùng xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2015-14680 (220) 09.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tiên 
Phong Gold  (VN) 
Xóm 1, thôn Cao Đình, xã Tri Phương, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 17: Đầu nối không bằng kim loại dùng cho ống. 
 

Nhóm 19: ống nối bằng nhựa cứng. 
 

 
(210) 4-2015-14752 (220) 09.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.3; 26.5.4 
(731) HEXCEL CORPORATION   (US) 

11711 Dublin Boulevard, Dublin, 
California 94568, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất được sử dụng trong công nghiệp; nhựa tổng hợp dạng thô chưa xử lý; 
nhựa nhân tạo dạng thô, chưa xử lý; nhựa epoxy dạng thô/chưa xử lý; nhựa polime có sợi 
gia cường; chất dẻo dạng thô, chất dính được sử dụng trong công nghiệp; sản phẩm hóa 
chất;  để sử dụng như dung môi; dung môi để sử dụng trong quy trình sản xuất; dung môi: 
điôxit silic (hạt hút ẩm); silicat, chất dính công nghiệp dưới dạng lớp phủ ngoài, phụ gia 
hóa học để sử dụng trong sản xuất lớp phủ ngoài; sản phấm hóa chất có bản chất Ià lớp 
phủ bảo vệ; lớp phủ ngoài (hóa chất không phải là vật liệu xây dựng); lớp phủ ngoài bao 
gồm hệ thống các loại nhựa; lớp phủ để hoàn thiện bề mặt (hoá chất) (không phải là sơn, 
dầu hoặc vật liệu xây dựng); lớp phủ ngoài chống thấm nước (hóa chất); lớp phủ ngoài 
bằng chất lỏng (hóa chất); lớp phủ ngoài polyme (không phải là sơn); sản phẩm hoá chất 
để sử dụng như là lớp phủ ngoài; polyme dạng gen; chế phẩm đóng đông/ keo hóa chất; 
tác nhân gây đóng đông/keo hoá chất dẻo dưới dạng gel, chế phẩm hóa học để sử dụng 
trong sản xuất chất nhuộm màu, nguyên liệu dạng thô được sử dụng để sử dụng như chất 
phủ ngoài (không phải là chất nhuộm màu); dung môi để sử dụng cho mục đích công 
nghiệp (trong hoạt động sản xuất); chất dẻo ở dạng hỗn hợp nhão; chất dán bằng polyette 
để trám/lấp các khuyết điểm trên các vật liệu; nhựa tổng hợp để sử dụng trong chất dính; 
hỗn hợp chất dính; chất trám dính; hóa chất dính; chất dẻo dính; chất dính để sử dụng 
trong xây dựng; chất dính để chống thấm nước; sản phẩm hóa chất để sử dụng như là vật 
liệu trám trong chất dính; tác nhan phân tách vật liệu thành các lớp mỏng và than hoạt 
tính ở dạng thớ/sợi.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu và dựng bằng kim loại: công 
trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được. vật liệu bằng kim loại cho ray 
đường sắt; dây cáp và dây bằng kim loại thường không dẫn điện; vật dụng nhỏ làm bằng 
sắt/đồ sắt nhỏ; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); ống và ống dẫn bằng kim loại; vật 
liệu nhồi lõi bằng bọt kim loại và panen nhiều lớp bằng kim loại để sử dụng trong sản 
xuất các sản phẩm công nghiệp thuộc ngành hàng không vũ trụ; không gian và quốc 
phòng, giải trí, điện, kiến trúc, hàng hải, vận tải và các sản phẩm công nghiệp thông 
thường. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị và dụng cụ 
trắc địa, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, thiết bị và dụng cụ quay phim, thiết bị và dụng cụ 
quang học, thiết bị và dụng cụ cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), thiết bị và dụng cụ 
cấp cứu và thiết bị và dụng cụ giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để thực hiện chuyển mạch, 
chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc kiểm soát điện; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các 
phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu cho các thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy 
tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); 
thiết bị dập lửa, bao gồm cả các xuất bản phẩm về sản phẩm trên cơ sở internet, sách 
hướng dẫn về sản phẩm trên cơ sở internet và chi tiết kỹ thuật của sản phẩm trên cơ sở 
internet 

 
Nhóm 12: Xe cộ; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; panen 
nhiều lớp, cấu kiện hợp thành, nội thất và các chi tiết/bộ phận của tàu hỏa, tàu thuyền, 
máy bay, xe tải, xe ô tô hoặc xe đua, kết cấu của tàu thuyền, du thuyền và các thiết bị thể 
thao dưới nước khác; cột buồm, sào giương buồm, sào chống, sống tàu, sào căng buồm, 
bánh lái, tấm ván giữ thuyền không trôi, dây buộc để neo cho tàu thủy; thân tàu thuyền; 
xuồng; mái giầm để chèo thuyền/ xuồng; xe đạp; thanh trụ/thanh cột (để làm cột buồm); 
các tấm khung trên thân xe; mái chèo đôi; dải băng gia cố được sử dụng trong thân xe cộ; 
vỏ khung đặt ở phần trước xe cộ để làm giảm sức cản của không khí và cải thiện hình 
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dáng xe cộ; nhưng không bao gồm lốp xe, ống, xích (băng nối liền quanh bánh) xe cộ, ta 
lông lốp/mặt lăn cho xe cộ, mặt gai của lốp dùng để lắp lại lốp xe; bánh xe, vành bánh xe 
cộ, moay-ơ, nắp chụp moay-ơ, cái chắn bùn cho xe cộ; lốp xe và vật liệu và bộ đồ nghề để 
sửa chữa lốp xe, dụng cụ chống trượt cho xe cộ, phanh, ống vòi của xe cộ, miếng chì bấm 
để cân mâm bánh xe cộ, dụng cụ bơm lốp xe cộ, thiết bị lắp cạp vành/lắp lốp, giảm xóc, 
bộ phận cho xe cộ được làm chủ yếu bằng cao su  

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm, bao gồm xuất bản phẩm, các ấn phẩm quảng cáo về 
sản phẩm, hướng dẫn về sản phẩm và chi tiết kỹ thuật của sản phẩm đã được in sẵn.  

 
Nhóm 17: Chất dẻo ở dạng đùn để sử dụng trong sản xuất; vật liệu bằng chất dẻo bán 
thành phẩm để sử dụng trong sản xuất chuyên sâu; vật liệu để ngăn và cách ly nhiệt hoặc 
điện; sợi các bon, không sử dụng trong ngành dệt; vật liệu sợi các bon; chất dẻo được gia 
cố sợi các bon; nhựa tổng hợp được gia cố sợi các bon để sử dụng trong công nghiệp và 
sản xuất; chất dẻo chứa sợi các bon; sợi các bon dạng thô, không dùng trong ngành dệt; 
sợi compozit đã được thấm trước các vật liệu khác; sợi thủy tinh cho mục đích cách ly; 
hỗn hợp vật liệu sợi các bon và sợi thủy tinh; hỗn hợp vật liệu sợi các bon và sợi thủy tinh 
để sử dụng trong công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng; cao su silicon; bọt 
silicon; chất dẻo được gia cố thêm cao su; ống vòi hút chân không bằng cao su; túi và 
màng mỏng chân không cho mục đích công nghiệp để sử dụng trong sản xuất vật liệu 
compozit; túi chân không có thể dùng lại cho mục đích công nghiệp để sử dụng trong sản 
xuất vật liệu compozit; túi bơm áp suất cho mục đích công nghiệp; màng silicon cho mục 
đích công nghiệp; vật liệu gia cường cho silicon đã được biến tính để sử dụng trong sản 
xuất vật liệu compozit; vật liệu đàn hồi bán thành phẩm cho túi chân không; màng bằng 
chất dẻo cho công nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng, ô tô, mô tô thể thao và tuabin 
gió; bán thành phẩm/vật liệu prepreg (đã được tẩm sẵn các vật liệu khác); tấm laminate có 
chứa sợi thủy tinh; tấm laminate có chứa sợi các bon; tấm laminate có chứa sợi polime; 
vật liệu prepreg (đã được tẩm sẵn các vật liệu khác) được dát mỏng; vật liệu dạng bọt để 
sử dụng trong sản xuất, chất dẻo dạng bọt bán thành phẩm, vật liệu bọt ở dạng khối hoặc 
tấm để sử dụng trong sản xuất, chất dẻo bọt ở dạng khối hoặc tấm hoặc panen để sử dụng 
trong sản xuất, vật liệu lọc (dạng bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm), chất dẻo 
bọt mềm bán thành phẩm, chất dẻo bọt mềm để cách ly, chất dẻo bọt ở dạng đùn để sử 
dụng trong sản xuất, tấm bọt xốp cường độ cao, nhựa tổng hợp bán thành phẩm cho khuôn 
xốp, vật liệu bọt bán thành phẩm, vật liệu bọt cứng để sử dụng trong sản xuất, vật liệu 
chất dẻo được cán mỏng để sử dụng trong sản xuất; tấm laminate có chứa bọt; tấm mỏng,  
khối hoặc panen laminte chất dẻo để sử dụng trong sản xuất; lớp mỏng chất dẻo được sử 
dụng trong sản xuất; vật liệu chất dẻo compozit để sử dụng trong sản xuất; vật liệu bọt để 
sử dụng trong sản xuất tàu thuyền, cánh của tuabin gió và toa xe lửa; vật liệu bọt để sử 
dụng trong vật liệu compozit; chất dẻo ở dạng đùn để sử dụng trong sản xuất, vật liệu 
cách ly; vật liệu cách ly được làm bằng silica và sợi; gel để tạo thành cái bịt bảo vệ để 
ngăn độ ẩm; gel để cách ly; lớp phủ ngoài vật liệu cách ly; lớp phủ ngoài cách ly của hạt 
nhựa; chất dẻo được gia cố thêm thủy tinh (bán thành phẩm); nhựa được gia cố thêm thủy 
tinh (bán thành phẩm); vật liệu để cách ly (trừ kính xây dựng); sợi để gia cố; nhựa tổng 
hợp dạng hỗn hợp nhão (sản phẩm bán thành phẩm); hợp chất bịt kín; vật liệu trám (lấp 
đầy) bằng chất dẻo; tấm lót bằng chất dẻo đã được phủ chất dính; màng dính dùng trong 
công nghiệp; băng dính cho mục đích công nghiệp; chế phẩm độn để làm đầy tấm 
laminate; tấm laminate mềm được làm chủ yếu từ chất dẻo (bán thành phẩm); vật liệu 
chất dẻo đã được cán mỏng để sử dụng trong sản xuất; tấm laminate có chứa bọt polyamit 
cho mục đích cách nhiệt; tấm laminate chất dẻo để sử dụng trong sản xuất; màng chất dẻo 
để sử dụng trong vật liệu laminate và chất dẻo ở dạng tấm mỏng (bán thành phẩm); dải 
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băng để bịt kín, dải băng bịt kín để sử dụng trong sản xuất vật liệu compozit; dải băng và 
dải băng dán dính cho ngành công nghiệp túi hút chân không 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại); ống cứng phi kim loại cho xây dựng; khuôn 
đúc phi kim loại sử dụng trong công nghiệp; khuôn đúc bằng sợi các bon/vật liệu 
compozit.   

 
Nhóm 22: Sợi các bon dùng trong ngành dệt; sợi dệt dạng thô và dây thừng và dây bện phi 
kim loại trong Nhóm 22. 

 
Nhóm 24: Vải sợi dệt, vải dệt kim, vải dệt và vải không dệt sử dụng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ cung cấp chức 
năng văn phòng, bao gồm dịch vụ quảng cáo và quảng bá trực tuyến; dịch vụ kinh doanh, 
tiếp thị và quảng bá các website. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động thể thao 
và văn hóa, bao gồm xuất bản phẩm trực tuyến không tải về được và nhật ký trực tuyến và 
xuất bản điện tử trực tuyến các xuất bản phẩm về sản phẩm, sách hướng dẫn về sản phẩm 
và chi tiết kỹ thuật của sản phẩm. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ đúc khuôn; 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực công nghệ đúc khuôn; hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực 
công nghệ đúc khuôn; cố vấn về kỹ thuật; thiết kế và kiểm tra kỹ thuật; dịch vụ kỹ thuật, 
cụ thể là dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như cầu đường..., thiết bị điện, hóa chất..., kiểm tra công 
nghiệp, nghiên cứu dự án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng, dịch vụ tư vấn kỹ thuật; dịch vụ 
cố vấn công nghệ; kiểm tra vật liệu, đánh giá vật liệu; dịch vụ cố vấn, thông tin và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ nói trên; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính, bao gồm dịch vụ máy tính; thiết kế, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật; tạo, thiết kế, phát triển 
và lưu trữ cổng thông tin điện tử internet; dịch vụ duy trì website và dịch vụ internet. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cá nhân và dịch vụ xã hội được thực hiện bởi người khác để đáp ứng 
nhu cầu của cá nhân, bao gồm dịch vụ kết nối mạng xã hội trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2015-14845 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Phạm Văn Quang  (VN) 
125/61 Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang đi nắng. 
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(210) 4-2015-14846 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Quang  (VN) 
125/61 Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang đi nắng. 

 

 
(210) 4-2015-14932 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11; 

24.5.1 
(591) Trắng, vàng, xanh, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư và sản xuất 
An Thịnh  (VN) 
202/5 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân hàng như các công ty tài 

chính tư nhân; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch 
vụ đánh giá tài chính, trao đổi tiền tệ. 

 

 
(210) 4-2015-15009 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Gia 
Phúc  (VN) 
Số nhà 15, ngách 355/100, đường Xuân 
Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến trang phục, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, 

găng tay (trang phục), ca vát, khăng choàng, khăn quàng cổ, thắt lưng (trang phục), đồ 
trang sức, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt, kính râm, ví đựng tiền, túi xách tay, túi đựng 
hành lý; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến trang phục, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, 
găng tay (trang phục), ca vát, khăng choàng, khăn quàng cổ, thắt lưng (trang phục), đồ 
trang sức, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt, kính râm, ví đựng tiền, túi xách tay, túi đựng 
hành lý.  

 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
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(210) 4-2015-15089 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.3; 26.1.1; A3.7.24; 26.11.3 
(591) Đỏ, da cam đậm, da cam, dam cam nhạt, 

vàng, đen, trắng 
(731) SOON YONG KWON   (KR) 

(Seon-dong) 42-20, Sincheon-ro, 
Geumjeong-gu, Busan, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; nhà hàng ăn uống du lịch; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 

vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; trình bày thức ăn (do nhà hàng thực hiện); đại lý nấu thức ăn; 
cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quản lý quầy rượu kiểu Hàn Quốc; 
quản lý nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; dịch vụ chỗ nghỉ ngơi. 

 

 
(210) 4-2015-15225 (220) 12.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MARVEL CHARACTERS, INC.  (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 16: Sổ địa chỉ; tập album để thẻ sưu tập; quyển niên giám; miếng dính dán dạng đề 

can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; 
vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp có in hình và thông tin về cầu thủ bóng 
chày; bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); bìa sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; 
bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh và chữ để học cho 
nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ 
trong khách sạn; cái mở thư; tạp chí; tập hướng dẫn sử dụng các trò chơi nhập vai; bản đồ; 
tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức 
tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bằng 
giấy; khăn trải bàn bằng giấy; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì; hộp và túi 
đựng bút và bút chì; bút; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh chụp; bản in khắc ảnh; 
sách ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các 
nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; giấy mời; 
thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc 
giấy; thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh 
thiếp; thước kẻ không chia khoảng cách (đồ dùng văn phòng); giấy viết; các dụng cụ viết; 
miếng dán làm bằng cao su, sử dụng nhiệt để dán lên quần áo hoặc các sản phẩm khác 
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làm bằng vải (văn phòng phẩm); vở dán bài rời; các tờ của vở dán bài rời; dụng cụ dùng 
cho vở dán bài rời; tập san (để trống); mẫu in cho trang phục và thiết kế thêu. 

 
 

(210) 4-2015-15256 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.8; 7.3.2 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển công nghệ xây 
dựng   (VN) 
Số 573 đường Hồng Hà, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện kim loại có thể vận chuyển được: cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm kính, 
hệ thống thông gió điều hoà, hệ thống đổ rác nhà cao tầng và các sản phẩm cơ khí. 
  
Nhóm 37: Sửa chữa: cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm kính, hệ thống thông gió điều hoà, hệ 
thống đổ rác nhà cao tầng và các sản phẩm cơ khí; lắp đặt: cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm 
kính, hệ thống thông gió điều hoà, hệ thống đổ rác nhà cao tầng và các sản phẩm cơ khí.  

 
 

(210) 4-2015-15274 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.21; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Bằng Hữu  (VN) 
P501 tầng 5, Indochina Plaza Hà Nội, số 
241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng trong lĩnh vực điện, điện tử, điện 
lạnh, tin học, thiết bị bưu chính, viễn thông, thiết bị văn phòng, phần mềm máy tính, phụ 
tùng, vật tư, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm, đo lường, kiểm tra, thiết bị y 
tế, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng; mua bán máy móc, thiết bị 
phục vụ cho công tác kiểm tra chính xác, khoa học, công nghiệp, ngân hàng, kiểm soát ra 
vào; xuất nhập khẩu hàng hoá; uỷ thác xuất nhập khẩu; marketing.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; phân tích tài chính; đại lý bảo hiểm: tư vấn bảo hiểm, 
môi giới bảo hiểm, thông tin bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì máy móc, các thiết bị điện, điện tử, 
tin học, thiết bị bưu chính viễn thông, thiết bị văn phòng, thiết bị phục vụ cho công tác 
kiểm tra chính xác, khoa học, công nghiệp, ngân hàng, kiểm soát ra vào.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ về viễn thông: truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại, máy vi 
tính, mạng cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vự khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, thí 
nghiệm và đo lường; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế website; tư vấn chuyển 
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giao công nghệ (chỉ tư vấn về chuyên môn, không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn sở 
hữu trí tuệ); chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ thông 
tin, thí nghiệm và đo lường.  

 

(210) 4-2015-15343 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) UK00003086837 19.12.2014 GB 

(731) ZANDERA LIMITED  (GB) 
Zandera House, 18 Buntsford Park Road, 
Bromsgrove, Worcestershire, B60 3DX, 
United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để sưởi nóng chất lỏng; thiết bị để sinh hơi nước; thiết bị làm bay hơi 
dùng cho chất thay thế thuốc lá. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; chất thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế hoặc 
chữa bệnh; chất lỏng dùng cho thuốc lá điện và/hoặc thuốc lá điện tử; thuốc lá chứa chất 
thay thế thuốc lá; vật dụng dùng cho người hút thuốc lá điện và/hoặc thuốc lá điện tử; túi 
đựng thuốc lá điện và/hoặc thuốc lá điện tử; đầu tẩu dùng cho thuốc lá điện và/hoặc thuốc 
lá điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-15347 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 4.5.21; 1.3.1; A1.3.20 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) KRISPY KRUNCHY FOODS, L.L.C.  

(US) 
1615 Harris Street, Alexandria, 
Louisiana 71301, U.S.A. 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã chế biến bao gồm chủ yếu là thịt, cá, gia cầm hoặc rau củ. 
 

Nhóm 30: Vỏ bọc tẩm gia vị (gia vị tẩm ướp) cho thịt, cá hoặc gia cầm. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng bán đồ ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2015-15380 (220) 16.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) ALIGN TECHNOLOGY, INC.   (US) 

2560 Orchard Parkway, San Jose, 
California 95131, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
726 

(511)   Nhóm 40: Gia công các thiết bị chỉnh hình răng, bộ phận giả trong nha khoa và thiết bị 
nha khoa (cho người khác); dịch vụ kỹ thuật viên trong nha khoa. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ phòng thí nghiệm nha khoa (dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học), cụ 
thể là thiết kế và tạo ra mô hình mẫu các thiết bị chỉnh hình răng và niềng răng sử dụng 
trong làm thẳng răng và điều trị sai lệch khớp cắn cho cá nhân. 

 

Nhóm 44: Thiết kế và lập kế hoạch điều trị chỉnh hình răng cho cá nhân.  
 

 
(210) 4-2015-15589 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 

1, North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-15644 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.3.2; 26.1.1; 25.1.6; 3.9.1 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu đỏ, xám, xám 

đậm, đỏ, vàng đồng, đỏ đậm, xanh 
dương 

(731) Công ty cổ phần Thủy sản 584 
Nha Trang  (VN) 
584 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước mắm pha sẵn gia vị.  
 

 
(210) 4-2015-15654 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Trần Phương Nam  (VN) 

ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Lúa gạo và các sản phẩm từ lúa gạo: gạo; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ 
cốc; bánh mỳ. 
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(210) 4-2015-15690 (220) 18.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.12; 1.15.15 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam  (VN) 
Lô CC1 - I.3.1, khu đô thị mới Pháp Vân 
- Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 

đo; máy điều khiển; máy kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí. 
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy khử 
trùng nước bằng ozone và tia cực tím; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng 
không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí. 

 

 
(210) 4-2015-15762 (220) 18.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) RD TUNA CANNERS LIMITED   (GN) 

Portion 1004, Siar, North Coast Road, 
Madang, Papua New Guinea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 29: Cá ngừ đóng hộp và sản phẩm cá ngừ được bảo quản đông lạnh dưới dạng tươi 

sống.  
 

 
(210) 4-2015-15763 (220) 18.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) SHINE TV LIMITED   (GB) 

42 Gloucester Avenue, NW1 8JD 
London, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê và quán rượu nhỏ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn và đồ uống (được cung cấp bởi nhà hàng, khách sạn, quán rượu và/hoặc 
câu lạc bộ); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2015-15764 (220) 18.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.17.25; 24.17.17; 26.1.1; 1.15.23 
(731) SHINE TV LIMITED   (GB) 

42 Gloucester Avenue, NW1 8JD 
London, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê và quán rượu nhỏ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn và đồ uống (được cung cấp bởi nhà hàng, khách sạn, quán rượu và/hoặc 
câu lạc bộ); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2015-15838 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) BEAUTY EXPERIENCE INC.  (JP) 

20-15, Nishiwaseda 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sản phẩm chăm sóc tóc; dung dịch dưỡng tóc tạo màu [dầu gội 
dưỡng tóc]; dầu xả dưỡng tóc; nước thơm cô-lô-nhơ dùng cho tóc; sáp dưỡng tóc; kem 
dưỡng tóc; thuốc mọc tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế 
phẩm chăm sóc tóc; thuốc tẩy màu tóc; thuốc nhuộm tóc; dầu dưỡng tóc; chất trung hoà 
giúp uốn sóng tóc bền nếp; mỹ phẩm để tắm; kem thoa mặt; kem mỹ phẩm; chất nhuộm 
màu dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel (gốc dầu mỏ) 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa làm sạch 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; mỹ 
phẩm chống nắng; nước thơm dưỡng da; thuốc đánh răng; xà phòng vệ sinh; xà phòng; 
chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước 
hoa dạng lỏng; bột nhão được xức nước hoa; nước hoa và chất pha chế dầu thơm; mỹ 
phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-15849 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.7.25; 25.7.17; 4.5.12; 8.3.1 
(591) Vàng, da cam, trắng, da cam nhạt, xanh 

coban, xanh da trời, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, đỏ, nâu nhạt, xám 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
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(210) 4-2015-15869 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.3.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh nước biển 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ Solex  
(VN) 
272 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động; mua bán ô tô xe máy, máy vi tính, thiết bị y tế, 

thiết bị phòng cháy chữa cháy.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê xe du lịch; dịch vụ vận tải; 
vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề, dịch vụ giải trí, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, sản 
xuất chương trình phát thanh và truyền hình.  

 

 
(210) 4-2015-16067 (220) 22.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.1; 26.4.2; 26.4.10 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng, xanh lá, 

hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Grace 
International   (VN) 
53/8/1 Bùi Công Trừng, ấp 1, xã Nhị 
Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các loại sản phẩm tem nhãn, hàng hóa làm bằng giấy: đề can (decal); 

giấy cho thiết bị ghi; nhãn, không bằng vải; giấy dính.  
 
 

(210) 4-2015-16113 (220) 22.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.3.5; 26.1.1; 26.13.25; 26.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ và Anh Em  
(VN) 
Số 6 đường số 10, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà (chơi game), trung tâm trò chơi (chơi game) 
điện tử, cung cấp trờ chơi điện tử trực tuyến từ mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-16120 (220) 22.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Minh Linh   (VN) 
181/9 ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (bánh đa), bún khô, phở khô.  

 

 
(210) 4-2015-16150 (220) 22.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại điện tử quốc tế 
EBIS   (VN) 
Số 91 Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ cung cấp giải pháp thương mại điện tử trong lĩnh 
vực tin học trên mạng internet, dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, thương mại điện tử 
cho các mặt hàng gia dụng: máy lọc nước, máy điều hoà, tủ lạnh, thiết bị điện tử, bàn ghế.  

 

Nhóm 42: Lập trình chương trình máy tính, sao chép chương trình máy tính, tư vấn phần 
mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính, cập nhật phần 
mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2015-16249 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED  (SG) 
1 George Street, #08-01 One George 
Street, Singapore 049145 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng 
để bổ sung cho chế độ ăn thông thường hay chế độ ăn có lợi cho sức khỏe; thực phẩm có 
lợi cho sức khỏe (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho em bé; sữa bột cho em bé; thực 
phẩm cho trẻ còn ẵm ngửa; sữa bột cho trẻ còn ẵm ngửa; chất phụ gia dinh dưỡng; chất bổ 
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sung dinh dưỡng; mẻ cấy vi khuẩn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thực 
phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung dùng cho thực phẩm; chất bổ 
sung casein cho người ăn kiêng; vitamin dùng cho người; vitamin công thức dùng cho 
người; các chế phẩm dược dưới dạng thực phẩm dùng cho con người; các chế phẩm dược 
dưới dạng thành phần thực phẩm dùng cho con người; mẻ vi khuẩn nuôi cấy; mẻ lợi 
khuẩn (probiotic) nuôi cấy; chế phẩm vi khuẩn dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế 
phẩm lợi khuẩn (probiotic) dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất vi khuẩn dùng cho 
mục đích y tế hoặc thú y; chất lợi khuẩn (probiotic) dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; 
mẻ vi sinh vật nuôi cấy. 

 

 
(210) 4-2015-16356 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, đen, xám, đỏ, nâu, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phần 
mềm Đăng Khoa  (VN) 
Số 9 đường 18, phường 8, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; chương trình máy vi tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính [ghi 
sẵn]; thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công 
nghiệp; thiết bị điện động dùng để điều khiển từ xa các tín hiệu. 

 

 
(210) 4-2015-16445 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.1.6; 6.1.2; 7.1.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mì Quảng Mỹ 
Sơn  (VN) 
Số 262 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bún miến, bánh được làm từ gạo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: mì Quảng. 

 

 
(210) 4-2015-16567 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.13.25 
(731) PT.CONTINENTAL PANJIPRATAMA  

(ID) 
JL. Kayu Besar 111 No. 8, Tegal Alur, 
Jakarta Barat, DKI-Jakarta, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
(511)   Nhóm 18: Vali (hành lý); túi xách tay, vali; cặp da; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi du lịch; 

túi đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); hộp đựng mũ làm bằng đa thuộc; hộp 
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đựng giầy (bằng da); ví tiền làm bằng da thuộc; túi cầm tay của phụ nữ làm bằng da 
thuộc; vật liệu giả da. 

 

 
(210) 4-2015-16607 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 20.7.1; A20.7.2 
(591) Đen, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sách và 
truyền thông Quảng Văn  
(VN) 
B11, ngõ 280 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; môi giới tài chính; môi giới bất động sản; môi giới khách 
hàng.  

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; sắp xếp và tiến hành hội thảo; dịch thuật; dịch vụ xuất bản văn 
bản không bao gồm những bản quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-16608 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.24; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sách và 
truyền thông Quảng Văn  
(VN) 
B11, ngõ 280 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; môi giới tài chính; môi giới bất động sản; môi giới khách 
hàng. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; sắp xếp và tiến hành hội thảo; dịch thuật; dịch vụ xuất bản văn 
bản không bao gồm những bản quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-16609 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sách và 
truyền thông Quảng Văn  
(VN) 
B11, ngõ 280 đường Hồ Tùng Mậu, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; môi giới tài chính; môi giới bất động sản; môi giới khách 
hàng.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; sắp xếp và tiến hành hội thảo; dịch thuật; dịch vụ xuất bản văn 
bản không bao gồm những bản quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-16628 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 25.5.2; 26.1.2 
(591) Xanh tím than, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ninh Phượng  (VN) 
Số 3, đường Q Khu trung tâm hành 
chính, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp tăng áp. 

 

 
(210) 4-2015-16692 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
HOMEFOOD  (VN) 
Số 26 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; nhà 
dưỡng lão. 

 

 
(210) 4-2015-16764 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.22; 25.1.25; 26.1.2; 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh ngọt, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, 
chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem tráng 
miệng (bánh kẹo), mật ong, nước mật, đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và 
nước xốt, gia vị, kem lạnh.  
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(210) 4-2015-16769 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

(300) 014269716 19.06.2015 EM 

(531) 26.15.25; 19.7.1 

(591) Vàng đồng, bạc, đen, trắng, xanh lá cây, 

đỏ 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  

(GB) 

111 - 113 Renfrew Road, Paisley, 

Renfrewshire, PA3 4DY, United 

Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2015-16789 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(731) PT. BAGUS INTIKARYA PROPERTI  

(ID) 

The Koppel Building suite 6, Jl. Pluit 

Selatan Raya No. 10, Jakarta Utara 

(14450), Indonesia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu và sâu bọ có hại; chất diệt nấm; chế phẩm diệt trừ thực 

vật gây hại; chế phẩm làm sạch không khí; long não cho mục đích y tế; chất khử mùi 

dùng cho mục đích y tế; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng trong 

thú y; chế phẩm để đuổi côn trùng; chế phẩm để xông dùng cho mục đích y tế; chất sát 

trùng, diệt trùng; băng vệ sinh; miếng lót của quần lót (vệ sinh); khăn vệ sinh; quần lót, 

thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm chế; chất diệt ký sinh trùng; chất nhờn, mỡ 

từ dầu mỏ dùng cho mục đích y tế; thuốc độc; chế phẩm diệt động vật gây hại; chế phẩm 

diệt khuẩn cho đất; chế phẩm rửa âm đạo; thuốc tẩy giun sán; thuốc làm rộp da; hóa chất 

trị bệnh cho cây nho; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật.  

 

Nhóm 16: Giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; keo dán dùng cho văn 

phòng hoặc gia đình; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; túi (phong bì, bao 

nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; vật liệu 

đóng sách; sách; vỏ bọc chai bằng giấy hoặc bìa cứng; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; giấy 

bao gói (đệm lót, nhồi) bằng giấy; văn phòng phẩm; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn 

lau bằng giấy.  
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(210) 4-2015-16807 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
OVAN  (VN) 
12/9G Lô N, Cao ốc Bình Khánh, đường 
Lương Định Của, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hàng hoá cụ thể là: bán buôn mỹ phẩm; bán buôn sữa tắm, dầu gội 
đầu và dầu xả. 

 

 
(210) 4-2015-16826 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế Minh Anh  (VN) 
Nhà số 16, ngõ 3, khu tập thể Bệnh viện 
G1, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; ván sàn nhựa; ván gỗ công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2015-16870 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại phân hữu cơ sinh 
học Thanh Bình  (VN) 
Số 8, đường số 3, khu phố 6, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân đạm; phân 
lân; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của cây trồng.  

 
 

(210) 4-2015-16871 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại phân hữu cơ sinh 
học Thanh Bình  (VN) 
Số 8, đường số 3, khu phố 6, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân đạm; phân 
lân; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của cây trồng.  

 
 

(210) 4-2015-16950 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Nhật Minh  (VN) 
Tầng 1 - số 9, ngách 13/90, đường Lĩnh 
Nam, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Hạt nhựa màu; hạt nhựa chống tia cực tím UV và chất phụ gia cho ngành nhựa 

(cụ thể là các hạt phụ gia nhựa bán thành phẩm).  
 
 

(210) 4-2015-16953 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Quảng Tuấn   (VN) 
11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; dây điện, micro; bộ thu phát tín hiệu, dây truyền tín hiệu; bộ âm-ly 

(ampli); bộ khuếch đại âm thanh; ăng ten; hệ thống âm thanh không dây, tai nghe.  
 

 
(210) 4-2015-17009 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A19.13.21; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, đầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng mục đích vệ sinh, làm sạch.   

 

 
(210) 4-2015-17015 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Vĩnh Thuận 
Phát  (VN) 
172/183/26/10 An Dương Vương, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Bàn là; bàn là [không dùng điện]; bàn là để tạo nếp gấp, dụng cụ gấp nếp 
giấy/vải; bàn là [dụng cụ cầm tay không dùng điện]; súng: súng phóng [dụng cụ cầm tay]; 
súng phun [dụng cụ cầm tay]; bàn là điện.  

 

 
(210) 4-2015-17060 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Kaiser Việt Nam  (VN) 
Số nhà 52 Nguyễn Du (tức số 49 Quang 
Trung), phường Nguyễn Du, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ lương thực, thực phẩm đồ uống, thuốc lá: 
thuốc lào, vải, quần áo may sẵn, giày dép, vali, cặp, túi, hàng da, hàng giả da, đồ dùng gia 
đình, mỹ phẩm, nước hoa, hàng gốm, hàng sứ, hàng thủy tinh, quạt mát, lò vi sóng, máy 
sưởi, đèn sưởi, bình nóng lạnh, nồi cơm, nồi áp suất, máy nướng, bếp ga, bếp điện, máy 
hút bụi, máy pha cà phê, máy khoan, máy bơm, máy phát điện, bàn là, máy xay, máy ép, 
ấm siêu tốc, bình đun nước, máy lọc nước, máy rửa bát, máy hút mùi, máy sấy bát, máy 
làm sữa chua, máy làm kem, máy khử độc hoa quả, các loại chảo, hộp, bình đựng, bộ bát 
đĩa, cốc, cân sức khỏe, dụng cụ đo huyết áp, máy cạo râu, máy phun ẩm, máy lọc không 
khí, máy sấy tóc, chổi xoay đa năng, ổn áp, ổ cắm, công tắc, phích cắm, cáp nối dài, 
giường, tủ, bàn ghế, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, linh 
kiện điện tử viễn thông, vật liệu điện, máy dệt và thiết bị máy dệt, vật liệu xây dựng, tre 
nứa, nhiên liệu động cơ, thiết bị nghe nhìn, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, kính, sơn, đệm, 
chăn, màn, gối, vật liệu phủ tường, vật liệu phủ sàn, băng đĩa âm thanh, băng đĩa hình, 
thuốc, dụng cụ y tế, hoa, cây cảnh, hàng lưu niệm, đồng hồ, kính mắt, xe đạp và phụ tùng 
xe đạp, tranh, ảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nhiên liệu 
dùng cho gia đình. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp đồ ăn thức uống theo hợp 
dồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống lưu động (do nhà hàng thực 
hiện); khách sạn.  
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(210) 4-2015-17063 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25; 8.7.11 
(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
80 Robinson Road #02-00 Singapore 
068898  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, kem ăn, chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống. 
 

 
(210) 4-2015-17064 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
80 Robinson Road #02-00 Singapore 
068898   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; kem ăn, chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sữa chua 

đông lạnh (dạng kem lạnh); đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống.  
 

 
(210) 4-2015-17093 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huân Huyền  
(VN) 
Phố An Dương, phường An Tảo, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị lọc nước uống; dụng cụ nấu nướng dùng điện; quạt 

gió; bếp gas; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-17186 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Hòa  (VN) 
203 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: lò nướng, nồi điện. 
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(210) 4-2015-17190 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 5.9.19 
(731) SOYFIELD PTE LTD  (SG) 

8 Alexandra View #19-06 Singapore 
158747 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt đậu nành phơi khô; đậu phụ; sữa đậu nành; dầu đậu nành làm thực phẩm; 
chất dinh dưỡng hạt đậu nành; chế phẩm làm từ sữa đậu nành [thực phẩm]; hạt đậu nành 
được bảo quản; sản phẩm thay thế sữa làm từ đậu nành; dầu ăn làm từ đậu nành; váng sữa 
đậu nành; món ăn tráng miệng đậu nành; chất dinh dưỡng đậu nành; sữa chua đậu nành; 
thạch đen [thạch làm thực phẩm]; thạch xanh [thạch làm thực phẩm]; món ăn tráng miệng 
làm từ đậu nành [món ăn tráng miệng đậu nành]; món ăn tráng miệng làm từ đậu phụ 
[món ăn tráng miệng đậu nành]; hạnh nhân đã qua chế biến; món ăn tráng miệng bao gồm 
món ăn tráng miệng chế trên cơ sở sữa. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh làm từ bột đậu nành; kem lạnh chế trên cơ sở đậu nành; 
bột nhuyễn hạt đậu nành (gia vị); bột đậu nành; nước tương đậu nành [gia vị]; gừng 
nghiền [gia vị]; lúa mạch ngọc trai [đã chế biến, tách vỏ]; lúa mạch nghiền; lúa mạch [đã 
chế biến, tách vỏ]; bánh kẹo hạnh nhân; bột hạnh nhân; chế phẩm bột để làm bánh tráng 
miệng; bánh kem.  

 

 
(210) 4-2015-17226 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiện Tâm 
Hương  (VN) 
134 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng có thêm chức năng kháng vi rút. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế có chức năng kháng vi rút. 
 

 
(210) 4-2015-17236 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Tây Sài Gòn  
(VN) 
Đường số 10, Khu dân cư Mai Thị Non, 
khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến 

Lức, tỉnh long An. 
 

(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ xe cộ; dầu phanh. 
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Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn, dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; 
dầu để bôi trơn; dầu động cơ. 

 

 
(210) 4-2015-17237 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Tây Sài Gòn  
(VN) 
Đường số 10, Khu dân cư Mai Thị Non, 
khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến 

Lức, tỉnh long An. 
 
(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ; dầu phanh. 
 

Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn, dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; 
dầu để bôi trơn; dầu động cơ. 

 

 
(210) 4-2015-17251 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Tổng công ty hàng không 

Việt Nam - CTCP (VlETNAM 
AIRLINES JSC)   (VN) 
Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch 

vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp và 
các dịch vụ tăng cường sức khỏe; dịch vụ nhà thuốc cụ thể là tư vấn về cách dùng thuốc 
và điều trị triệu chứng các bệnh đơn giản kèm theo việc cung cấp thuốc; vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2015-17252 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Tổng công ty hàng không 

Việt Nam - CTCP (VIETNAM 
AIRLINES JSC)  (VN) 
Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp và 
các dịch vụ tăng cường sức khỏe; dịch vụ nhà thuốc cụ thể là tư vấn về cách dùng thuốc 
và điều trị triệu chứng của các bệnh đơn giản kèm theo việc cung cấp thuốc; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-17291 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.7 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) CMP FIBALITE B.V.  (NL) 

Ambachtenstraat 8, Oudenbosch, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để ngăn ngừa sự ăn mòn; chế phẩm hóa học dùng như chất ức chế sự 

ăn mòn; hóa chất dùng để xử lý, cải thiện khả năng chống ăn mòn; nhựa polyester; nhựa 
copolyester; polyester dùng cho việc khắc phục các vết rạn nứt, hỏng của bề mặt; hỗn hợp 
polyester nhão được sử dụng để làm đầy các vết rạn nứt; hỗn hợp polyester nhão được sử 
dụng để khắc phục các vết rạn nứt; polyester dạng bột nhão dùng để làm đầy các lỗ thủng 
trên bề mặt.  

 
Nhóm 02: Sơn phủ dùng cho nhựa; sơn phủ dùng cho nhựa epoxy; sơn phủ chống ăn mòn; 
sơn phủ làm ức chế sự ăn mòn được sử dụng cho ngành khai thác dầu mỏ hoặc khí đốt; 
chất phủ bảo vệ chống lại gỉ sét; sơn phủ dùng để chống lại sự tác động ăn mòn của axit; 
sơn phủ làm ức chế sự ăn mòn được sử dụng cho thương mại hàng hải; sơn phủ dùng cho 
nhựa acrylic; chất phủ dùng cho nhựa epoxy; sơn phủ polyurethane; nhựa dùng làm chất 
phủ; sơn phủ dùng cho vật liệu phi kim loại; sơn phủ bảo vệ bề mặt dùng cho kim loại; 
sơn phủ có khả năng đàn hồi dùng cho ống dẫn dầu; chất phủ dùng để bảo vệ chống lại sự 
mài mòn; hỗn hợp sơn phủ từ các thành phần tự nhiên dùng trong ứng dụng công nghiệp; 
vật liệu sơn phủ dùng để bảo vệ và phục hồi chức năng dùng cho các bề mặt tiếp xúc và 
chịu sự ăn mòn của điện (galvanic); sơn phủ bảo vệ dùng cho các ứng dụng dạng lỏng 
dùng cho kim loại; sơn phủ bảo vệ dùng cho dấu niêm phong trên kim loại; sơn bịt lỗ 
hổng trên các khối bê tông; hỗn hợp sơn dùng để bảo quản các khối bê tông; sơn phủ bảo 
vệ dùng cho dấu niêm phong trên các khối bê tông; hỗn hợp sơn dùng để khắc phục các 
lỗi trên các khối bê tông.  

 
Nhóm 35: Môi giới kinh doanh và dịch vụ tư vấn bán hàng đối với các sản phẩm sau: hóa 
chất để ngăn ngừa sự ăn mòn, chế phẩm hóa học dùng như chất ức chế sự ăn mòn, hóa 
chất dùng để xử lý, cải thiện khả năng chống ăn mòn, nhựa polyester, nhựa copolyester, 
polyester dùng cho việc khắc phục các vết rạn nứt, hỏng của bề mặt, hỗn hợp polyester 
nhão được sử dụng để làm đầy các vết rạn nứt, hỗn hợp polyester nhão được sử dụng để 
khắc phục các vết rạn nứt, polyester dạng bột nhão dùng để làm đầy các lỗ thủng trên bề 
mặt, sơn phủ dùng cho nhựa, sơn phủ dùng cho nhựa epoxy, sơn phủ chống ăn mòn, sơn 
phủ làm ức chế sự ăn mòn được sử dụng cho ngành khai thác dầu mỏ hoặc khí đốt, chất 
phủ bảo vệ chống lại gỉ sét, sơn phủ dùng để chống lại sự tác động ăn mòn của axit, sơn 
phủ làm ức chế sự ăn mòn được sử dụng cho thương mại hàng hải, sơn phủ dùng cho nhựa 
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acrylic, chất phủ dùng cho nhựa epoxy, sơn phủ polyurethane, nhựa dùng làm chất phủ, 
sơn phủ dùng cho vật liệu phi kim loại, sơn phủ bảo vệ bề mặt dùng cho kim loại, sơn phủ 
có khả năng đàn hồi dùng cho ống dẫn dầu, chất phủ dùng để bảo vệ chống lại sự mài 
mòn, hỗn hợp sơn phủ từ các thành phần tự nhiên dùng trong ứng dụng công nghiệp, vật 
liệu sơn phủ dùng để bảo vệ và phục hồi chức năng dùng cho các bề mặt tiếp xúc và chịu 
sự ăn mòn của điện (galvanic), sơn phủ bảo vệ dùng cho các ứng dụng dạng lỏng dùng 
cho kim loại, sơn phủ bảo vệ dùng cho dấu niêm phong trên kim loại, sơn bịt lỗ hổng trên 
các khối bê tông, hỗn hợp dùng để bảo quản các khối bê tông, sơn phủ bảo vệ dùng cho 
dấu niêm phong trên các khối bê tông, hỗn hợp dùng để khắc phục các lỗi trên các khối 
bê tông; môi giới kinh doanh và dịch vụ tư vấn giao hàng đối với các sản phẩm sau: hóa 
chất để ngăn ngừa sự ăn mòn, chế phẩm hóa học dùng như chất ức chế sự ăn mòn, hóa 
chất dùng để xử lý, cải thiện khả năng chống ăn mòn, nhựa polyester, nhựa copolyester, 
polyester dùng cho việc khắc phục các vết rạn nứt, hỏng của bề mặt, hỗn hợp polyester 
nhão được sử dụng để làm đầy các vết rạn nứt, hỗn hợp polyester nhão được sử dụng để 
khắc phục các vết rạn nứt, polyester dạng bột nhão dùng để làm đầy các lỗ thủng trên bề 
mặt, sơn phủ dùng cho nhựa, sơn phủ dùng cho nhựa epoxy, sơn phủ chống ăn mòn, sơn 
phủ làm ức chế sự ăn mòn được sử dụng cho ngành khai thác dầu mỏ hoặc khí đốt, chất 
phủ bảo vệ chống lại gỉ sét, sơn phủ dùng để chống lại sự tác động ăn mòn của axit, sơn 
phủ làm ức chế sự ăn mòn được sử dụng cho thương mại hàng hải, sơn phủ dùng cho nhựa 
acrylic, chất phủ dùng cho nhựa epoxy, sơn phủ polyurethane, nhựa dùng làm chất phủ, 
sơn phủ dùng cho vật liệu phi kim loại, sơn phủ bảo vệ bề mặt dùng cho kim loại, sơn phủ 
có khả năng đàn hồi dùng cho ống dẫn dầu, chất phủ dùng để bảo vệ chống lại sự mài 
mòn, hỗn hợp sơn phủ từ các thành phần tự nhiên dùng trong ứng dụng công nghiệp, vật 
liệu sơn phủ dùng để bảo vệ và phục hồi chức năng dùng cho các bề mặt tiếp xúc và chịu 
sự ăn mòn của điện (galvanic), sơn phủ bảo vệ dùng cho các ứng dụng dạng lỏng dùng 
cho kim loại, sơn phủ bảo vệ dùng cho dấu niêm phong trên kim loại, sơn bịt lỗ hổng trên 
các khối bê tông, hỗn hợp dùng để bảo quản các khối bê tông, sơn phủ bảo vệ dùng cho 
dấu niêm phong trên các khối bê tông, hỗn hợp dùng để khắc phục các lỗi trên các khối 
bê tông. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ chống ăn mòn (xây dựng); sửa chữa và bảo dưỡng ống dẫn được sử 
dụng trong thiết bị công nghiệp; dịch vụ sửa chữa ống dẫn; sửa chữa bê tông (xây dựng); 
trát bê tông (xây dựng); phủ bê tông (xây dựng); dịch vụ lót ống dẫn; lắp đặt ống lót bên 
trong ống dẫn; dịch vụ tư vấn về lắp đặt ống dẫn; dịch vụ tư vấn về lắp đặt nhà máy năng 
lượng; tư vấn kỹ thuật xây dựng; giám sát thi công các dự án xây dựng dân dụng; xây 
dựng công trình dân dụng; dịch vụ tư vấn về sửa chữa công trình xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-17364 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kỹ thuật Việt Bảo  (VN) 
2§ Nguyễn Thành ý, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện cho van gió [máy móc công nghiệp] (không dùng cho phương 

tiện giao thông trên bộ).  
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Nhóm 09: Van điện từ (công tắc điện từ). 
 

Nhóm 11: Van (dùng điều khiển cho các đường ống dẫn nước) cụ thể như: Van điều chỉnh 
mức trong bình chứa, trong thùng chứa, vòi khoá [van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn, 
vòi (van). 

 

(210) 4-2015-17389 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) NISHIMOTO WISMETTAC 

HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, 
ALSO TRADING AS NISHIMOTO 
CO., LTD.  (JP) 
4-1-38, Isobedori, Chuo-ku, Kobe, 
Hyogo-ken, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; sữa; sản phẩm sữa; thịt làm thức ăn cho người (còn 

tươi, đã được làm lạnh hoặc đông lạnh); trứng; động vật dưới nước, có thể ăn được, còn 
tươi, đã được làm lạnh hoặc đông lạnh (không còn sống); rau đông lạnh; trái cây đông 
lạnh; sản phẩm thịt đã chế biến; hải sản đã chế biến; cá ngừ luộc, hun khói và sau đó làm 
khô, dạng tảng [cá ngừ Katsuo-bushi]; thạch a-ga, dạng miếng khô [thạch Kanten]; cá 
khô, dạng lát mỏng [cá khô Kezuri-bushi]; cá dùng làm thức ăn cho người; rong biển khô, 
dạng miếng nhỏ và mỏng, có thể ăn được [rong Tororo- kombu ]; táo tía khô, dạng miếng 
[táo Hoshi-nori]; táo nâu khô [táo Hoshi-hijiki]; rong biển khô, có thể ăn được [rong 
Hoshi-wakame]; táo tía nướng, dạng miếng [táo Yaki-nori]; rong biển có thể ăn được 
dùng để nấu nước dùng và nước luộc cho các món ăn Nhật Bản; rau và trái cây đã chế 
biến; đậu phụ rán, dạng miếng [đậu phụ Abura-age]; đậu phụ sấy lạnh, dạng miếng [đậu 
phụ Kohri-dofu]; thạch được làm từ rễ cây lưỡi quỷ [thạch Konnyaku]; sữa đậu nành (thay 
thế sữa); đậu phụ; đậu tương lên men [đậu tương Natto]; trứng đã qua chế biến; cari hầm, 
món hầm và canh được trộn tẩm nấu trước; táo tía khô, dạng miếng mỏng, nhỏ để rắc lên 
xúp, cơm [táo Ochazuke-nori]; cá, thịt, rau hoặc rong biển khô, dạng miếng mỏng, nhỏ, 
để rắc lên cơm; món ăn thêm làm bằng đậu tương lên men [món Name-mono]; hột đậu đã 
xử lý bảo quản; xúc xích nóng; hạt vừng đã được xay và nướng. 

 
Nhóm 30: Chất liên kết dùng làm kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia 
đình; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho 
thực phẩm (không làm từ tinh dầu); trà, cà phê và ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đá lạnh; bánh kẹo; bánh mì và bánh bao; 
bánh mì kẹp nhân; bánh bao nhỏ hấp nhồi thịt băm; bánh kẹp (bánh hamburger); bánh 
pizza; bánh patê thịt; chất điều vị (trừ gia vị); bột nhão làm từ đậu tương (gia vị); nước xốt 
worcester (làm từ giấm, mực lên men và các gia vị khác); nước sốt thịt; nước xốt cà chua 
nấm; nước xì dầu (nước tương); giấm; giấm trộn; nước tương điều vị [nước tương Soba-
tsuyu ]; nước xốt cho sa-lát; xốt trắng; xốt may-on-ne; xốt cho thịt nướng; đường viên; 
fructoza (dùng cho mục đích nấu ăn); đường tinh thể (không phải bánh kẹo); đường; 
mantoza (dùng cho mục đích nấu ăn); mật ong; glucoza dùng cho mục đích nấu ăn; tinh 
bột si rô nghiền thành bột (dùng cho mục đích nấu ăn); tinh bột si rô (dùng cho mục đích 
nấu ăn); muối vừng; muối dùng để nấu ăn; muối cần tây; gia vị thơm làm từ glutamate 
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hoặc các axít amin khác; gia vị; kem trộn;  kem trái cây trộn; hạt cà phê chưa nướng; chế 
phẩm ngũ cốc; bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc [bánh bao Gyoza, đã nấu chín]; bánh 
hấp nhồi nhân kiểu Trung Quốc [bánh hấp Shumai, đã nấu chín]; món cơm cuốn sushi 
kiểu Nhật Bản; viên bột rán trộn miếng nhỏ bạch tuộc [viên Takoyaki]; cơm trưa đựng 
trong hộp gồm cơm với thịt, cá hoặc rau; bánh xèo; bột nấm men; cơm koji (cơm mạch 
nha lên men); nấm men; bột nở; bánh kẹo trộn ăn liền; nước sốt mỳ ống; sản phẩm làm từ 
gạo, dùng làm thức ăn [cặn rượu Sake]; gạo lứt; yến mạch lứt; lúa mạch lứt; gluten dùng 
cho thực phẩm; bột mì; gạo chưa chế biến. 

 
Nhóm 31: Vòng hoa tươi; mồi câu cá (mồi sống); cây hoa bia (chưa chế biến); động vật 
sống ở nước có thể ăn được (sống); rong biển có thể ăn được; rau tươi (trừ lá trà); lá trà 
(chưa chế biến); cây lấy đường; hoa quả (tươi); mạch nha (không dùng làm thức ăn, dùng 
cho nấu và chưng cất bia và rượu); kê foxtail (hạt, chưa chế biến); kê proso (hạt, chưa chế 
biến); vừng (hạt, chưa chế biến); kiều mạch (hạt, chưa chế biến); ngô (hạt, chưa chế biến); 
kê Nhật Bản (hạt, chưa chế biến); lúa mì, lúa mạch và yến mạch (chưa chế biến); cao 
lương (chưa chế biến); thức ăn cho động vật; hạt giống và củ hành/củ tỏi; cây; cỏ; thảm cỏ 
tự nhiên; hoa khô; cây giống; cây non; hoa tươi; cỏ ở bãi; cây cổ thụ nhỏ trồng trong chậu 
(cây Bonsai); động vật có vú, cá sống (không phải thức ăn); chim và côn trùng; trứng tằm; 
con kén dùng để nuôi tằm; trứng để ấp; hạt giống cây urushi; bần thô; lá cây cọ (dạng 
thô). 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống có ga (đồ uống giải khát, đồ uống không cồn); nước hoa quả; 
nước rau (đồ uống); chiết suất của cây hoa bia dùng để làm bia; nước sữa (đồ uống, dạng 
chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa). 

 
Nhóm 33: Rượu theo kiểu Nhật Bản các loại, bao gồm rượu awamori (rượu gạo chưng 
cất), rượu thay thế cho rượu sake, rượu trắng kiểu Nhật Bản (rượu Shoehu), rượu ngọt hỗn 
hợp làm từ gạo kiểu Nhật Bản (rượu Shiro-zake), rượu sake, rượu naoshi (rượu kiểu Nhật 
Bản), rượu hỗn hợp trên cơ sở shochu (rượu Mirin), rượu; đồ uống hoa quả có chứa rượu; 
đồ uống trên cơ sở rượu shochu kiểu Nhật Bản [rượu Chuhai ]; rượu theo kiểu Trung 
Quốc, bao gồm rượu wujiapie-jiou (rượu hỗn hợp kiểu Trung Quốc), rượu gaolian-jiou 
(rượu mùi kiểu Trung Quốc làm từ cây cao lương), rượu trắng theo kiểuTrung Quốc (rượu 
Baiganr), rượu Lao-iou (đồ uống có cồn được chưng cất kiểu Trung Quốc); rượu mùi. 

 
 

(210) 4-2015-17405 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) 1. MASANORI SATO  (JP) 

2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  
2. HIDEKI MATSUI  (JP) 
2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý tín dụng; dịch vụ nghiên cứu tín dụng; đại lý thu nợ; dịch vụ tư vấn nợ; 

dịch vụ quản lý nợ; tư vấn tài chính; dịch vụ xử lý thanh toán thuế; đại lý đăng ký ký quỹ. 
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ soạn thảo giấy tờ pháp lý; dịch vụ giải quyết tranh 
chấp có lựa chọn; dịch vụ trọng tài; nghiên cứu pháp lý; dịch vụ tranh tụng; hòa giải; quản 
lý quyền tác giả; tư vấn sờ hữu trí tuệ, dịch vụ theo dõi sở hữu trí tuệ; chuyển giao quyền 
sử dụng sở hữu trí tuệ; đại lý đăng ký tư pháp. 

 

 
(210) 4-2015-17406 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) 1. MASANORI SATO   (JP) 

2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan   
2. HIDEKI MATSUI  (JP) 
2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý tín dụng; dịch vụ nghiên cứu tín dụng; đại lý thu nợ; dịch vụ tư vấn nợ; 

dịch vụ quản lý nợ; dịch vụ xử lý thanh toán thuế; đại lý đang ký ký quỹ; tư vấn tài chính. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ soạn thảo giấy tờ pháp lý; dịch vụ giải quyết tranh 
chấp có lựa chọn; dịch vụ trọng tài; nghiên cứu pháp lý; dịch vụ tranh tụng; hòa giải; quản 
lý quyền tác giả; tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ theo dõi sở hữu trí tuệ; chuyển giao quyền 
sử dụng sở hữu trí tuệ; đại lý đăng ký tư pháp hoặc ký quỹ.  

 

 
(210) 4-2015-17425 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Atipharm  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dung dịch vệ sinh phụ 
nữ (có chứa thuốc và không chứa thuốc), thực phẩm cho em bé, chất ăn kiêng, đồ uống 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao dùng trong 
ngành y tế; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; cố vấn về lĩnh vực dược học; thẩm mỹ viện; 
nhà dưỡng bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2015-17475 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; 1.1.15; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất Thiên 
Việt  (VN) 
355 (số mới 361) Quang Trung, phường 
10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón và hợp chất ni-tơ. 
 

Nhóm 30: Muối gia vị. 
 

Nhóm 35: Buôn bán: mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật), phân bón; 
buôn bán hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; buôn bán đồ dùng khác cho gia đình: mua 
bán mỹ phẩm; kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc thú y, thú y thủy sản, hóa chất, chế 
phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng; môi giới thương mại; bán đấu giá; đại lý bán hàng hưởng hoa hồng các sản 
phẩm: vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật), phân bón, hoá chất trong lĩnh vực 
công nghiệp, mỹ phẩm, thuốc thú y, thú y thủy sản, hoá chất, chế phẩm sinh học dùng 
trong thú y thủy sản, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.  

 
Nhóm 36: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính- kế toán, 
pháp lý); hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.  

 
Nhóm 39: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa 
xuất nhập khẩu; giao nhận hàng hóa; đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không. 

 

 
(210) 4-2015-17476 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; 1.1.15; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất Thiên 
Việt   (VN) 
355 (số mới 361) Quang Trung, phường 
10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón và hợp chất ni-tơ. 
 

Nhóm 30: Muối gia vị. 
 

Nhóm 35: Buôn bán: mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); phân bón; 
buôn bán hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; buôn bán đồ dùng khác cho gia đình: mua 
bán mỹ phẩm; kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc thú y, thú y thủy sản, hóa chất, chế 
phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng; môi giới thương mại; bán đấu giá; đại lý bán hàng hưởng hoa hồng các sản 
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phẩm: vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật), phân bón, hoá chất trong lĩnh vực 
công nghiệp, mỹ phẩm, thuốc thú y, thú y thủy sản, hoá chất, chế phẩm sinh học dùng 
trong thú y thủy sản, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.  

 
Nhóm 36: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính - kế toán; 
pháp lý), hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. 

 
Nhóm 39: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa 
xuất nhập khẩu; giao nhận hàng hóa; đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không. 

 

 
(210) 4-2015-17489 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.23; A26.11.13 
(731) SHIMOMURA INDUSTRIAL CO., 

LTD  (JP) 
16-2, Nishi-Osaki 1-chome, Sanjo-shi, 
Niigata, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo nhà bếp và phụ kiện nhà bếp, cụ thể là bộ dụng cụ làm bếp gồm có dao và 

kéo, bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa), và dụng cụ mở hộp không bằng điện; dụng cụ thái lát hoa 
quả và rau củ không dùng điện; dao nhà bếp; dụng cụ bóc vỏ không dùng điện; dao pha 
vận hành bằng tay; dụng cụ mài dao; dụng cụ cắt vận hành bằng tay; dụng cụ cắt cam. 

 

 
(210) 4-2015-17507 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 16.1.14; A15.9.11; 26.4.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần N C T   (VN) 

7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để truyền phát và hiển thị nội dung kỹ thuật 

số, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, 
sách, phim, và âm nhạc; phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để trình duyệt và truy cập nội 
dung kỹ thuật số; tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản 
phẩm điện tử, sách, phim và âm nhạc; chương trình máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm trò 
chơi điện tử (ghi sẵn); chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính (ghi sẵn)  

 
Nhóm 35: Xử lý số liệu và thông tin trên mạng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nội 
dung kỹ thuật số, phần mềm máy tính, trò chơi trên máy tính, tác phẩm âm thanh, tác 
phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim, và nhạc, biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong 
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máy tính; quản lý dữ liệu bằng máy tính; dịch vụ marketting cho mục đích quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo 
đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông; dịch vụ truy cập dữ 
liệu; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; cung cấp dịch vụ internet; truyền và phát âm thanh, 
hình ảnh về âm nhạc, biểu diễn và các hoạt động giải trí khác thông qua Internet và các hệ 
thống viễn thông khác; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung 
cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); 
truyền thư tín và hình ảnh băng máy vi tính, dịch vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị 
đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc bằng máy vi tính, máy trạm).   

 
Nhóm 39: Lưu trữ cơ sở dữ liệu.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; sản xuất chương trình 
biểu diễn; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
xuất bản báo điện tử trực tuyến; thông tin về lĩnh vực giải trí; dàn dựng buổi biểu diễn; 
cung cấp địa chỉ đường dẫn tới các website khác có các thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, 
các chương trình âm nhạc, viđêô ca nhạc, phỏng vấn người nổi tiếng, chương trình nói 
chuyện, các chương trình ti vi và ảnh của giới nghệ sĩ; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; 
dịch vụ giáo dục và giải trí có sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử, dữ liệu dưới 
dạng đa phương tiện, video, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, dữ 
liệu được tạo ra bởi người sử dụng, dữ lịệu dưới dạng âm thanh và các thông tin có liên 
quan thông qua các mạng máy tính và truyền thông; dịch vụ xuất bản các sản phẩm giải 
trí nghe-nhìn kỹ thuật số và các sản phẩm giải trí đa phương tiện; tổ chức các sự kiện giải 
trí và giáo dục đa phương tiện cho người khác     

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý các thông tin cá nhân 
trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho việc chỉ dẫn hình 
ảnh và đường đi; dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; dịch vụ phân tích dữ 
liệu; dịch vụ tạo các danh mục thông tin, website và các nguồn thông tin khác; cung cấp 
việc sử dụng các giao diện máy tính không thế tải xuống được nhằm cung cấp thông tin 
liên quan đến nhiều loại văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa và thông tin nghe 
nhìn; dịch vụ cung cấp công cụ tra cứu thông tin qua internet; thiết kế, tạo đặt chỗ máy 
chủ và duy trì website cho người khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm trực 
tuyến không tải được dùng trong thiết kế, tạo, đặt chỗ máy chủ, duy trì và quản lý các 
trang web cá nhân; ứng dụng phần mềm máy chủ cho người khác. 

 

 
(210) 4-2015-17508 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 16.1.14; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần N C T   (VN) 

7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để truyền phát và hiển thị nội dung kỹ thuật 
số, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, 
sách, phim, và âm nhạc; phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để trình duyệt và truy cập nội 
dung kỹ thuật số; tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản 
phẩm điện tử, sách, phim và âm nhạc; chương trình máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm trò 
chơi điện tử (ghi sẵn); chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính (ghi sẵn).   

 
Nhóm 35: Xử lý số liệu và thông tin trên mạng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nội 
dung kỹ thuật số, phần mềm máy tính, trò chơi trên máy tính, tác phẩm âm thanh, tác 
phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim, và nhạc, biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong 
máy tính; quản lý dữ liệu bằng máy tính; dịch vụ marketting cho mục đích quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo 
đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông; dịch vụ truy cập dữ 
liệu; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; cung cấp dịch vụ internet; truyền và phát âm thanh, 
hình ảnh về âm nhạc, biểu diễn và các hoạt động giải trí khác thông qua internet và các hệ 
thống viễn thông khác; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung 
cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); 
truyền thư tín và hình ảnh băng máy vi tính, dịch vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị 
đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc bằng máy vi tính, máy trạm).   

 
Nhóm 39: Lưu trữ cơ sở dữ liệu.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; sản xuất chương trình 
biểu diễn; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
xuất bản báo điện tử trực tuyến; thông tin về lĩnh vực giải trí; dàn dựng buổi biểu diễn; 
cung cấp địa chỉ đường dẫn tới các website khác có các thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, 
các chương trình âm nhạc, video ca nhạc, phóng vấn người nổi tiếng, chương trình nói 
chuyện, các chương trình ti vi và ảnh của giới nghệ sĩ; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; 
dịch vụ giáo dục và giải trí có sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử, dữ liệu dưới 
dạng đa phương tiện, viđêô, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, dữ 
liệu được tạo ra bởi người sử dụng, dữ liệu dưới dạng âm thanh và các thông tin có liên 
quan thông quạ các mạng máy tính và truyền thông; dịch vụ xuất bản các sản phẩm giải 
trí nghe-nhìn kỹ thuật số và các sản phẩm giải trí đa phương tiện; tổ chức các sự kiện giải 
trí và giáo dục đa phương tiện cho người khác    

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý các thông tin cá nhân 
trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho việc chỉ dẫn hình 
ảnh và đường đi; dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; dịch vụ phân tích dữ 
liệu; dịch vụ tạo các danh mục thông tin, website và các nguồn thông tin khác; cung cấp 
việc sử dụng các giao diện máy tính không thể tải xuống được nhằm cung cấp thông tin 
liên quan đến nhiều loại văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa và thông tin nghe 
nhìn; dịch vụ cung cấp công cụ tra cứu thông tin qua internet; thiết kế, tạo đặt chỗ máy 
chủ và duy trì website cho người khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm trực 
tuyến không tải được dùng trong thiết kế, tạo, đặt chỗ máy chủ, duy trì và quản lý các 
trang web cá nhân; ứng dụng phần mềm máy chủ cho người khác. 
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(210) 4-2015-17533 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty CP Quốc tế Toàn Mỹ  
(VN) 
P1604 nhà N4D Trung Hòa Nhân Chính, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, vòi chậu rửa, bình nước nóng lạnh dùng điện. 
 

Nhóm 17:  ống nhựa PPR và phụ kiện (ống nhựa mềm). 
 

Nhóm 19:  ống nhựa PPR và phụ kiện (ống nhựa cứng). 
 

Nhóm 20: Gương phòng tắm, xi phông cho ống nước bằng chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2015-17535 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty CP Quốc tế Toàn Mỹ  
(VN) 
P1604 nhà N4D Trung Hòa Nhân Chính, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời, máy lọc nước R.O, chậu rửa bằng Inox 

gắn cố định, vòi hoa sen, vòi chậu rửa, bình nước nóng lạnh dùng điện. 
 

Nhóm 20: xi phông cho ống nước bằng chất dẻo 
 

 
(210) 4-2015-17536 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty CP Quốc tế Toàn Mỹ  
(VN) 
P1604 nhà N4D Trung Hòa Nhân Chính, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng Inox. 
 

Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời, máy lọc nước R.O, chậu rửa bằng Inox 
gắn cố định, vòi hoa sen, vòi chậu rửa, bình nước nóng lạnh dùng điện. 
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Nhóm 17:  ống nhựa PPR và phụ kiện (ống nhựa mềm). 
 

Nhóm 19:  ống nhựa PPR và phụ kiện (ống nhựa cứng). 
 

Nhóm 20: Gương phòng tắm, xi phông cho ống nước bằng chất dẻo. 
 

Nhóm 21: Chậu rửa bằng Inox có thể di chuyển được. 
 

 
(210) 4-2015-17616 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 25.1.25 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở may mặc Sơn Hà  (VN) 
32/41 Kênh Nước Đen, kp 20, phường 
Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. [dùng cho trang phục] 

 

 
(210) 4-2015-17626 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Ngân Thủy  (VN) 
267C Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-17633 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Huy An  (VN) 
270/20 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay thực phẩm; máy ép thực phẩm; máy hút bụi. 
 

Nhóm 11: Máy (bình) đun nước nóng để tắm dùng ga, điện, năng lượng mặt trời; vòi 
nước; bồn tắm; máy khử mùi không khí (máy xịt phòng); bồn rửa chén bát; máy nước 
uống nóng lạnh; máy sấy bát đĩa. 
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(210) 4-2015-17706 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.2.7; 3.2.15; 26.1.1 
(591) tím đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Sâm ¸ 
Thịnh  (VN) 
Số B6/5 khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu lắp đặt trong xây dựng như. vật liệu xây dựng, vật liệu đá mài 
khác, tre nứa, gỗ cậy và gỗ chế biến, sơn, ván ép MDF, ván ép cốp pha, đá hoa cương, 
gạch men, giấy dán tường, vật liệu trang trí; mua bán đồ nội thất như tủ, bàn ghế, đồ thủ 
công mỹ nghệ điêu khắc, đồ sứ, đồ gốm, đồ thủy tinh; mua bán đèn điện và các thiết bị 
chiếu sáng, rèm cửa, chăn ga gối nệm, vật dụng phòng ngủ, dụng cụ thiết bị vệ sinh vòi 
nước, mua bán hàng nông sản, hàng lâm sản và động vật sống; mua bán vải hàng may 
sẵn, giày dép; xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
 

 
(210) 4-2015-17726 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần Địa ốc Bình 

Dương  (VN) 
Số 328, đường số 1, khu phố 2, phường 
Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2015-17801 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.2; 2.1.1; 24.5.7; A5.3.14; 5.3.20 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh nước 

biển, vàng cam, đỏ 
(731) CORPORACION HABANOS, S.A  

(CU) 
Carretera Vieja de Guanabacoa y LÝnea 
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La 
Habana, Cuba 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, bao gồm: thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; 
thuốc lá sợi để hút bằng tẩu; dụng cụ dùng cho người hút thuốc, bao gồm: gạt tàn dùng 
cho người hút thuốc; dụng cụ cắt đầu xì gà; hộp diêm; hộp đựng xì gà; diêm.  

 

 
(210) 4-2015-17809 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Chi  (VN) 
Số 71 ngách 29/78 Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ lương thực thực phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước giải khát), thuốc lá, mỹ 

phẩm (nước hoa), chế phẩm vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-17823 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.7.17; 21.1.17; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đỏ yên chi, nâu cam, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 
49/1A Lý Thường Kiệt, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế mẫu vẽ tay để trang trí trên các sản phẩm bằng gỗ hoặc nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-17912 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.9; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng đậm, vàng nhạt 
(731) VEGEFARM CORP  (TW) 

No.452, fusing 3rd rd., guishan dist., 
taoyuan city 333, taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Chế phẩm thay thế thịt (thịt); xúp; rau (dưa) muối; sữa đậu nành; sản phẩm sữa; 

chế phẩm để nấu súp rau; thạch làm từ củ konnyaku (thạch dùng cho thực phẩm), đậu 
phụ.  

 

Nhóm 30: Đồ gia vị, gia vị;  gạo; mỳ ăn liền; bột lúa mỳ khô gluten. 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ 
bán buôn lương thực thực phẩm; dịch vụ bán lẻ lương thực thực phẩm. 
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(210) 4-2015-17918 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 9.1.10; 1.15.23; 26.15.15 
(731) ELLA CHEONG LLC   (SG) 

300 Beach Road, #3 1-04/05 The 
Concourse, Singapore 199555 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ đăng ký (pháp lý); dịch vụ nghiên cứu pháp lý, nghiên 

cứu liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ thông tin liên quan đến sở 
hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ tra cứu liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp liên quan đến sở hữu công nghiệp và 
sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp và sở hữu trí tuệ; thiết lập, nộp đơn, theo đuổi, duy trì và thực thi quyền sở 
hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; li xăng quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ sở hữu trí tuệ liên quan đến ghi nhận li xăng và ghi nhận thay đổi quyền sở hữu, 
tên và địa chỉ; đăng ký tên miền; dịch vụ đăng ký công ty; dịch vụ giám sát quyền sở hữu 
trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ điều tra pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ 
ủy thác tuyên thệ; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến pháp luật, các vấn đề pháp 
lý, sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, quản 
lý sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến kiểm 
toán sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ (dịch vụ pháp lý), dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp 
liên quan đến chống hàng giả, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến quyền tác giả, 
dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến tên miền và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên 
quan đến li xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; khai thác quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
tư vấn pháp lý chuyên nghiệp liên quan đến công nghệ, khai thác công nghệ, cạnh tranh 
và thông tin công nghệ, li xăng công nghệ và chuyển giao công nghệ; dịch vụ cố vấn 
chuyên nghiệp liên quan quan đến hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp và sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ giải quyết các tranh chấp khác.  

 

 
(210) 4-2015-17919 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ELLA CHEONG LLC   (SG) 

300 Beach Road, #3 1-04/05 The 
Concourse, Singapore 199555  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ đăng ký (pháp lý); dịch vụ nghiên cứu pháp lý, nghiên 

cứu liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ thông tin liên quan đến sở 
hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ tra cứu liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp liên quan đến sở hữu công nghiệp và 
sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp và sở hữu trí tuệ; thiết lập, nộp đơn, theo đuổi, duy trì và thực thi quyền sở 
hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; li xăng quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ sở hữu trí tuệ liên quan đến ghi nhận li xăng và ghi nhận thay đổi quyền sở hữu, 
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tên và địa chỉ; đăng ký tên miền; dịch vụ đăng ký công ty; dịch vụ giám sát quyền sở hữu 
trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ điều tra pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ 
ủy thác tuyên thệ; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến pháp luật, các vấn đề pháp 
lý, sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, quản 
lý sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến kiểm 
toán sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ (dịch vụ pháp lý), dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp 
liên quan đến chống hàng giả, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến quyền tác giả, 
dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến tên miền và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên 
quan đến li xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; khai thác quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
tư vấn pháp lý chuyên nghiệp liên quan đến công nghệ, khai thác công nghệ, cạnh tranh 
và thông tin công nghệ, li xăng công nghệ và chuyển giao công nghệ; dịch vụ cố vấn 
chuyên nghiệp liên quan quan đến hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp và sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ giải quyết các tranh chấp khác.  

 

 
(210) 4-2015-17944 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ giới hạng 
nặng ZHONGBO Việt Nam  (VN) 
Số 713 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy khai khoáng, máy xây dựng và máy nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-18000 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Quốc 
Phong  (VN) 
141/9 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 

 
(210) 4-2015-18004 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nam Đại Thành  
(VN) 
416-418-420 Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inốc, ống Inốc  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa.  

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-18007 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.    

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phấm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, 
xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-18008 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.    
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, 
xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-18009 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.    

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phấm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, 
xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-18010 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.    
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt: 
xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-18122 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.2; 24.17.25; A26.3.5 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ   (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-18128 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xám, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Thái 
Quốc Tế  (VN) 
Số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ đối với các mặt hàng: lương 

thực, thực phẩm (cụ thể là bánh, kẹo, mứt, rượu, bia, gạo, thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ, quả, 
trái cây các loại, thực phẩm đông lạnh, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước 
khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai, nông sản, thủy hải sản, dầu ăn, bột ngọt, 
đường, mì gói, ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê bột, chè, đồ ăn chế biến sẵn), hàng may mặc 
(quần áo, giày dép, túi xách, đồ dệt, trang phục), đồ gia dụng (cụ thể là đồ dùng trong nhà 
bếp như nồi, niêu, xoong, chảo, thìa, dĩa, tô, chén, muỗng, đũa, dao, kéo), đồ điện tử (ti vi, 
tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, lò vi sóng), mỹ phẩm, văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng (cụ thể 
là đồ chơi trẻ em, đồ trang trí nội thất, đồ trang trí ngoại thất, đồ trang sức, khăn giấy, xà 
phòng, nước lau sàn, thuốc tẩy); kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ đối với các mặt hàng: 
lương thực, thực phẩm (cụ thể là bánh, kẹo, mứt, rượu, bia, gạo, thịt, cá, trứng, sữa, rau, 
củ, quả, trái cây các loại, thực phẩm đông lạnh, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, 
nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai, nông sản, thủy hải sản, dầu ăn, bột 
ngọt, đường, mì gói, ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê bột, chè, đồ ăn chế biến sẵn), hàng may 
mặc (quần áo, giày dép, túi xách, đồ dệt, trang phục), đồ gia dụng (cụ thể là đồ dùng 
trong nhà bếp như nồi, niêu, xoong, chảo, thìa, dĩa, tô, chén, muỗng, đũa, dao, kéo), đồ 
điện tử (ti vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, lò vi sóng), mỹ phẩm, văn phòng phẩm, hàng tiêu 
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dùng (cụ thể là đồ chơi trẻ em, đồ trang trí nội thất, đồ trang trí ngoại thất, đồ trang sức, 
khăn giấy, xà phòng, nước lau sàn, thuốc tẩy). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-18132 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.1; 26.2.7 
(731) LANTU COMMERCIAL 

IMP&EXP.CO.LTD.OF DONGXING  
(CN) 
A26#, Bian Mao Street, Dong Xing, 
Fang Cheng, Guang Xi, China 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản không còn sống (như tôm, cua, cá); hoa quả khô; trứng; sữa và 

các sản phẩm từ sữa; hạt đã chế biến; thạch cho thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh kẹo; ngũ cốc; snack (đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc); bột 
đậu nành; thạch trái cây (dạng bánh kẹo). 

 

 
(210) 4-2015-18133 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) LANTU COMMERCIAL 

IMP&EXP.CO.LTD.OF DONGXING  
(CN) 
A26#.BianMao, Street, DongXing, 
FangCheng, GuangXi, china 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản không còn sống (như tôm, cua, cá); hoa quả khô; trứng; sữa và 
các sản phẩm từ sữa; hạt đã chế biến; thạch cho thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh kẹo; ngũ cốc; snack (đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc); bột 
đậu nành; thạch trái cây (dạng bánh kẹo). 

 

 
(210) 4-2015-18141 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thuý  (VN) 
Thôn Tân Trúc, xã Quảng Tân, huyện 
Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 29: Nem ngọt; thịt lợn; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; động vật giáp 
xác, không còn sống. 

 
Nhóm 30: Nem cuốn. 

 

 
(210) 4-2015-18220 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A9.3.5; A5.5.20; A5.5.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) HAIMARROW FOOD SERVICE 

CO.,LTD.  (KR) 
(Seongnae-dong), Samwon Tower, 11, 
Seongnae-ro 6-gil, Gangdong-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời bao gồm: dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-18224 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lâm 
Thanh Phát  (VN) 
Số 41/12/2 đường TMT 02, khu phố 7, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Sản phẩm chai, lọ nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-18242 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; 1.7.6 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 
vật An Giang  (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. 
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Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 
các nhóm khác như: hộp bằng bìa cứng hoặc giấy. 

 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2015-18249 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.5.3; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, đen , bạc, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguyên Thanh 
Hương  (VN) 
24 Giang Cự Vọng, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; tinh dầu điều; dầu điều tinh chế dùng cho mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-18260 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, xanh dương, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tôm Việt  (VN) 
98/21/30 đường TCH08 khu phố 11, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm 
hóa học dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho chăn nuôi và 
nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-18344 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh coban đậm, đỏ tươi, đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bệnh viện Thiên Đức  (VN) 
161 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng: xây dựng nhà, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. 
 

Nhóm 41: Giáo dục: trường mầm non. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: y tư nhân - loại hình hành nghề là bệnh viện; dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp. 
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(210) 4-2015-18363 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.21; 1.15.14 
(591) Trắng, xanh dương, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất kỹ 
thuật Kim Phong  (VN) 
144 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 
 

 
(210) 4-2015-18366 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Da cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và dịch 
thuật Sao Việt  (VN) 
Số 29, ngách 33, ngõ 61 Lạc Trung, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  
 

 
210) 4-2015-18385 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.2; A24.15.7; 26.4.1 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NAHI  (VN) 
327-329 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy tính (ghi sẵn); 
chương trình máy tính tải xuống được; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ 
liệu; máy tính bảng; ốp lưng cho máy tính bảng; tai nghe; điện thoại. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, thiết bị liên lạc, 
thiết bị viễn thông, băng đĩa; mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; mua 
bán thực phẩm chế biến; mua bán thiết bị điện tử dân dụng cụ thể là: máy tính bảng, điện 
thoại, máy ảnh kỹ thuật số, máy nghe nhạc audio, máy thu hình; mua bán sách báo, tạp 
chí; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị liên lạc; sửa chữa bảo dưỡng 
máy tính; sửa chữa thiết bị ngoại vi máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ đào tạo nghề, dịch vụ cung cấp thông tin về giáo dục, 
đào tạo; dịch vụ tư vấn giáo dục, đào tạo, tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí), đào 
tạo thực hành. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang web, tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê máy 
chủ; tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; cho 
thuê máy tính; lập trình máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy 
tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính, 
tư vấn quản trị hệ thống máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu chương trình 
máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý). 

 

 
(210) 4-2015-18389 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Phương  
(VN) 
xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công sản phẩm điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-18433 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.12; 26.3.2; 24.11.15 
(591) Cam đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển xây dựng Đại Việt  (VN) 
3G7 đường số 22, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tổ chức lao động để đạt 

hiệu suất cao; cung cấp lao động; xuất khẩu lao động. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng 
 
 

(210) 4-2015-18438 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 24.15.21; 24.15.3 
(591) Xanh dương, da cam 
(731) RMC OF ILLINOIS, INC.   (US) 

14/5 West 22nd Street, Suite 1200, Oak 
Brook, Illinois 60523-2032, United 
States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ văn 

phòng giới thiệu việc làm; dịch vụ văn phòng giới thiệu việc làm tạm thời và cố định; dịch 
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vụ văn phòng tuyển dụng và giới thiệu việc làm (cung cấp địa điểm làm việc, dịch vụ lập 
kế hoạch công việc, cung cấp thông tin việc làm chung cho người khác); tuyển dụng nhân 
sự; dịch vụ quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý nguồn nhân lực; cung cấp và điều hành 
chương trình nhân sự theo hợp đồng; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; cung cấp dịch vụ 
kiểm tra kỹ năng của người lao động và công cụ đánh giá nhân công qua trang web trên 
mạng thông tin; dịch vụ tư vấn việc làm; dịch vụ tư vấn điều hành công việc; dịch vụ tư 
vấn tìm việc; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; dịch vụ kế toán và kiểm toán nội 
bộ; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn và thông tin kinh doanh; dịch vụ tư vấn tổ 
chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn và lập bản khai thuế. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; cung cấp dịch vụ đào tạo về kỹ năng kinh doanh 
và công việc và công nghệ văn phòng; cung cấp dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực tìm kiếm 
việc làm, phát triển nghề nghiệp, tự tiếp thị, kỹ năng phỏng vấn và hội thảo nghiên cứu; 
dịch vụ đào tạo nhân sự; cung cấp khóa học trực tuyến về các lĩnh vực công nghệ thông 
tin, sử dụng phần mềm, kỹ năng công việc và kinh doanh; dịch vụ tư vấn nghề nghiệp; 
dịch vụ giáo dục và đào tạo về chuyển đổi nghề nghiệp và quản lý nghề nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-18442 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) PAN-PACIFIC CO., LTD.  (KR) 

60, Sandan-ro 163beon-gil, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lông vũ dùng cho bộ đồ giường; bông (phế phẩm) dùng để nhồi nệm. 
 

 
(210) 4-2015-18443 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) PAN-PACIFIC CO., LTD.  (KR) 

60, Sandan-ro 163beon-gil, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ bông dùng để nhồi nệm; cửa hàng bán lẻ lông vũ dùng cho bộ 
đồ giường. 

 

210) 4-2015-18445 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Thời Thanh Bình  (VN) 
159/13 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị, dụng cụ vật tư y tế, quần áo, mũ nón, giày dép, găng 
tay.  

 

(210) 4-2015-18473 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
 
(731) 

Hộ kinh doanh Vĩnh Phát   (VN)
Số 71 Ngô Gia Tự, phường An Hòa, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao, công tắc, ổ cắm, phích cắm điện, dây điện.  
 

 
(210) 4-2015-18480 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Cam, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư Kết nối Việt  (VN) 
40E Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính (tư vấn); dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ của các công ty cổ 
phần như quản lý tài chính, quản lý các tài khoản của khách hàng.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo (tiểu học, mầm non). 
 

 
(210) 4-2015-18494 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Mạnh Tín Chợ Lớn  (VN) 
75 Chu Văn An, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Bột mài; vải nhám; giấy nhám; giấy đánh bóng; vải để đánh bóng.  
 

 
(210) 4-2015-18507 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh, trắng (540) 

  

(731) Nguyễn Quang Hiền  (VN) 
154/29/21 Phạm Văn Hai, phường 3, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đồ gia dụng (nồi cơm điện, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, chảo chống dính 
dùng điện).  
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Nhóm 21: Bộ đồ dùng nhà bếp không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-18539 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) 1. Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

2. Công ty cổ phần KAITO 
CEMENT  (VN) 
Tổ 4, ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn 
Quản, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, bê tông; gỗ xây 

dựng; kính xây dựng. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư, môi giới, dịch vụ bất động sản; dịch vụ cho 
thuê nhà và văn phòng; dịch vụ tư vấn về bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
công trình xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 
tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-18543 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh lá, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo Nam 
Bình Minh  (VN) 
25 đường TA 21, khu phố 2A, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi (đã sơ chế và bảo quản). 

 

 
(210) 4-2015-18546 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát hành 
sách Thành phố Hồ Chí Minh - 
Fahasa  (VN) 
60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vở (tập) học sinh, sổ công tác; sách các loại; văn hóa phẩm 
như bưu thiếp, sổ lưu niệm; lịch; dụng cụ học sinh; dụng cụ văn phòng; thiệp chúc mừng 
các loại. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh phát hành sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm các loại, đồ chơi trẻ em, 
mỹ phẩm, xuất nhập khẩu sách, văn hóa phẩm; quảng cáo trên báo, lịch, áp phích, tờ gấp, 
catôlô, panô; mua bán giấy, mực in; kinh doanh vật tư máy móc, thiết bị ngành ảnh, dụng 
cụ văn phòng, dụng cụ trường học; kinh doanh băng viđêô và băng cát-xét trắng và có 
chương trình được phép phát hành; quảng cáo; tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển 
lãm giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ, triển lãm giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; dịch vụ cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính, quản lý tệp 
tin máy tính. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy tính; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn 
cầu cho người sử dụng. 

 

Nhóm 41: In sang băng viđêô và băng cát-xét; xuất bản sách; giáo dục trực tuyến; dịch vụ 
chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử, tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; tổ chức triển lãm 
cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; tổ chức hội nghị, hội thảo. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-18547 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.8; A3.7.24; 25.7.25 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát hành 
sách Thành phố Hồ Chí Minh - 
Fahasa  (VN) 
60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, vở (tập học sinh), sổ công tác, sách các loại; văn hóa phẩm 
như bưu thiếp, sổ lưu niệm, lịch; dụng cụ học sinh; dụng cụ văn phòng; thiệp chúc mừng 
các loại. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh phát hành sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm các loại, đồ chơi trẻ em, 
mỹ phẩm; xuất nhập khẩu sách, văn hóa phẩm, quảng cáo trên báo, lịch, áp phích, tờ gấp, 
catôlô, panô; mua bán giấy, mực in; kinh doanh vật tư máy móc, thiết bị ngành ảnh, dụng 
cụ văn phòng, dụng cụ trường học; kinh doanh băng viđêô và băng cát-xét trắng và có 
chương trình được phép phát hành; quảng cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; dịch vụ cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính, quản lý 
tệp tin máy tính. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy tính; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn 
cầu cho người sử dụng. 

 

Nhóm 41: In sang băng viđêô và băng cát-xét; xuất bản sách; giáo dục trực tuyến, dịch vụ 
chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; tổ chức triển lãm 
cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; tổ chức hội nghị, hội thảo. 
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-18548 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Đỏ, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát hành 
sách Thành phố Hồ Chí Minh - 
Fahasa  (VN) 
60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, vở (tập) học sinh, sổ công tác, sách các loại; văn hóa phẩm 

như bưu thiếp, sổ lưu niệm, lịch; dụng cụ học sinh; dụng cụ văn phòng; thiệp chúc mừng 
các loại. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh phát hành sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm các loại, đồ chơi trẻ em, 
mỹ phẩm; xuất nhập khẩu sách, văn hóa phẩm, quảng cáo trên báo, lịch, áp phích, tờ gấp, 
catôlô, panô; mua bán giấy, mực in; kinh doanh vật tư máy móc, thiết bị ngành ảnh, dụng 
cụ văn phòng, dụng cụ trường học; kinh doanh băng viđêô và băng cát-xét trắng và có 
chương trình được phép phát hành; quảng cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; dịch vụ cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính, quản lý 
tệp tin máy tính. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy tính; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn 
cầu cho người sử dụng. 

 
Nhóm 41: In sang băng viđêô và băng cát-xét; xuất bản sách; giáo dục trực tuyến, dịch vụ 
chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; tổ chức triển lãm 
cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; tổ chức hội nghị, hội thảo. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-18564 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Vilaco  (VN) 

Số 75B, đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt, tẩy rửa; chế phẩm làm mềm vải; dầu gội đầu; chế phẩm làm 

sạch; chế phẩm làm thơm không khí.  
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(210) 4-2015-18568 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 25.1.25; 25.7.25; A5.13.8 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu, vàng, đỏ, tím, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Đặng  (VN) 
192 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi, hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2015-18580 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.3.23; 26.1.10 

(591) Đỏ, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH dịch vụ 
Vietcharm  (VN) 
Tầng 1, cao ốc An Khang, số 30, đường 

19, phường An Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2015-18597 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Thành Đô  
(VN) 
Tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt; khăn tắm. 

 

Nhóm 25: Quần áo lót; tất đi chân; khẩu trang (trang phục).  
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210) 4-2015-18598 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Thành Đô  

(VN) 
Tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt; khăn tắm. 
 

Nhóm 25: Quần áo lót; tất đi chân; khẩu trang (trang phục).   
 

 
(210) 4-2015-18599 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Thành Đô  

(VN) 
Tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách (thời trang); vali (hành lý); ví tiền; «.  
 

Nhóm 24: Khăn mặt; khăn tắm. 
 

Nhóm 25: Quần áo (thời trang); quần áo lót; thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu 
(thời trang); đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; khẩu trang (trang phục). 

 
Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ các mặt hàng thời trang; giới thiệu (trưng bày) các sản phẩm 
thời trang; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng thời trang.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo (thời trang); thiết kế công nghiệp (thời trang). 

 

 
(210) 4-2015-18600 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Thành Đô  

(VN) 
Tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng. 
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Nhóm 18: Túi xách (thời trang); vali (hành lý); ví tiền; «.  
 

Nhóm 24: Khăn mặt, khăn tắm. 
 

Nhóm 25: Quần áo (thời trang); quần áo lót; thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu 
(thời trang); đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thời trang; giới thiệu (trưng bày) các sản phẩm 
thời trang; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng thời trang.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo (thời trang); thiết kế công nghiệp (thời trang).  

 

 
(210) 4-2015-18603 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.7.25; A25.7.8; 26.1.4; 26.4.7 
(731) HGST NETHERLANDS B.V.   (NL) 

Herikerbergweg 238, Luna ArenA 
Amsterdam Netherlands 1101CM  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ máy tính để truy cập và tập hợp nội dung và phương tiện được lưu trữ 

trong lưu trữ đám mây hoặc trên các thiết bị, cụ thể là, cung cấp trang web sử dụng công 
nghệ để truy cập dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ mở rộng và các thiết bị điện tử số 
di động; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng dụng 
(API) trực tuyến nhằm truy cập, tập hợp, tạo ra, quản lý, và xử lý nội dung và phương tiện 
giúp các lập trình viên phần mềm sử dụng; dịch vụ điện toán đám mây có phần mềm để 
truy cập các hệ thống điện toán đám mây, phần mềm để truy cập các dịch vụ điện toán 
đám mây; dịch vụ hệ điều hành có các nền tảng phần mềm máy tính để truy cập và tập 
hợp nội dung và phương tiện được lưu trữ trong bộ lưu trữ đám mây trên các thiết bị điện 
tử như điện thoại di động, máy tính bảng, và máy vi tính; dịch vụ máy tính có bản chất là 
cung cấp bộ nhớ điện tử cho âm thanh, dữ liệu hoặc hình ảnh; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện 
tử không dây; dịch vụ lưu trữ điện tử không dây để lưu trữ cơ sở dữ liệu, hình ảnh và các 
dữ liệu điện tử khác.  

 

 
(210) 4-2015-18609 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A5.1.5; A5.1.16; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) NUTRAWELL U.S.A. LLC.  (US) 

2 Mahogany Drive, Irvine CA 92620 
U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem làm trắng da; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem chống 

nắng.  
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dùng cho mục 
đích y tế); dược phẩm.  

 
Nhóm 29: Thủy sản đã qua chế biến: cá đông lạnh.  

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem làm trắng da, sữa tắm, sửa rửa mặt, 
kem chống nắng, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dùng cho 
mục đích y tế), dược phẩm, cá đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-18614 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.25; 25.1.6; 25.1.9 
(591) Đỏ, nâu, trắng nâu 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phương 

Khánh  (VN) 
Số 172A, Lý Văn Lâm, khóm 6, phường 
1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; trà (chè); ca cao.  

 

 
(210) 4-2015-18632 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh, nâu, đen. 
(731) Công ty cổ phần INTECH 

Thăng Long  (VN) 
Tổ dân phố Hoàng 20, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện như tủ điện, bộ biến đổi điện, máy phát điện, tụ điện, pin điện, ắc 

quy; thiết bị điều khiển, phân phối điện; bộ thiết bị điều khiển trạm BTS (Shelter); thiết bị 
đo lường, kiểm tra, giám sát, định lượng dùng điện; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; 
thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện như tủ điện, bộ biến đổi điện, máy phát, tụ điện, pin điện, 
ắc quy, thiết bị điều khiển phân phối điện, bộ thiết bị điều khiển trạm BTS (Shelter), thiết 
bị đo lường, kiểm tra, giám sát, định lượng dùng điện, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử, 
thiết bị viễn thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; nhượng quyền 
thương mại mô hình kinh doanh các sản phẩm kể trên; quản lý hoạt động kinh doanh các 
sản phẩm kể trên; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện; lắp đặt và bảo trì thiết bị điều 

khiển phân phối điện, bộ thiết bị điều khiển trạm BTS, nhà trạm BTS, thiết bị đo lường, 
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kiểm tra, giám sát, định lượng dùng điện, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử, thiết bị viễn 

thông; xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giám sát xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp; giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng và công 

nghiệp. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình bao gồm cả các công trình viễn thông; dịch vụ ứng dụng 

khoa học, công nghệ vào sản thiết bị điện, viễn thông, công trình điện và công trình viễn 

thông; lập trình máy tính điều khiển thiết thiết bị điện, viễn thông, công trình điện và 

công trình viễn thông; dịch vụ nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực điện và viễn thông. 
 
 

(210) 4-2015-18633 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.5.1; A3.13.4; A3.13.24; 3.13.5 

(591) Vàng, xanh thẫm 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chăn nuôi ong 
Phong Thổ xã An Khang  (VN) 
Thôn Phúc Lộc A, xã An Khang, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 
 

(210) 4-2015-18639 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(300) 40201501080Y 20.01.2015 SG 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di dộng, dùng cho điện thoại thông 

minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 

chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 

máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 

minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 

cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 

hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 

quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 

dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2015-18643 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 15.7.1; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Vinh  (VN) 
509/25 khu vực Long Thạnh A, phường 
Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu mỡ công nghiệp, dầu nhờn và phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp và 
các phương tiện giao thông vận tải. 

 

 
(210) 4-2015-18647 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.3; 26.3.4; 1.1.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Mian Lan  
(VN) 
Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn bột. 
 

Nhóm 06: Đồ dùng, đồ trang trí trong gia đình bằng kim loại như: móc quần áo; tấm hợp 
kim nhôm, thanh nhôm. 

 

Nhóm 07: Mô-tơ điện, máy giặt, máy chắt lọc ép. 
 

Nhóm 09: Màn hình vi tính, mũ bảo hiểm (nón bảo hiểm).  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy lọc nước. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô: bình xăng con, ghi đông, vành xe, khung xe, 
chân chống xe, bàn đạp, ổ trục. 

 

Nhóm 20: Đồ dùng gia dụng trong gia đình: bàn, ghế, tủ, giường, kệ, giá treo, móc treo 
quần áo. 

 

Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà bằng nhựa như: xô, chậu, khay, cây lau nhà, thùng rác, hộp 
đựng thức ăn. 

 

 
(210) 4-2015-18743 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 2.1.8; 26.1.1; A2.1.16 
(731) RUSSELL BRANDS, LLC  (US) 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, KY 42103, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-18754 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Cam, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VRG Khải 
Hoàn  (VN) 
ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay cao su dùng trong bảo hộ lao động.  
 

Nhóm 10: Găng tay cao su dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán găng tay dùng cho mục đích y tế, bảo hộ lao động.  
 

 
(210) 4-2015-18764 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Dương Tiến Đạt  (VN) 
Số 85/259, tổ 29, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, vòi nước, chậu rửa, bồn cầu.  
 

Nhóm 19: Gạch, ngói; kính xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-18800 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7; 4.5.3; 24.15.21 
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: Cao su thô và bán thành phẩm; nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca; chất dẻo ở 
dạng ép theo khuôn để sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly; ống 
mềm phi kim loại, băng tự dính không dùng cho mục đích văn phòng, y tế, gia dụng hoặc 
mục đích cách điện; nút bịt kín bằng cao su; tấm chất dẻo được phủ chất dính dùng cho 
mục đích cách điện, cách nhiệt và cách âm; tấm nhựa vinyl bán thành phẩm; tấm chất dẻo 
dùng cho mục đích cách điện, cách nhiệt và cách âm; ống mềm để tưới nước.  
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(210) 4-2015-18853 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh lá, xanh nước biển, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Bá Duy  (VN) 
125 Đặng Nghiễm, tổ 23, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni, nhựa tự nhiên dạng thô. 
 

Nhóm 11: Đèn điện, điều hòa, bếp điện, quạt điện, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-18854 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.5 
(591) Vàng, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Liên Minh 

Tiêu Dùng  Việt Nam  (VN) 
Số 30, đường á Lữ, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh; hóa chất nông nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); hóa chất công nghiệp; phân 
hóa học; phân bón lá; phân bón tổng hợp. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chúc năng, thuốc thú y.  

 
Nhóm 11: Lò đốt rác thải công nghiệp và dân dụng; máy điều hòa nhiệt độ; máy sưởi; đèn 
sưởi, đèn chiếu sáng, đèn điện. 

 
Nhóm 19: Gạch không nung; ngói không nung; vật liệu xây dựng phi kim loại: ngói, đá, 
gạch không bằng kim loại (dùng trong xây dựng); kính dùng trong xây dựng; cấu kiện 
xây dựng bằng bê tông.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, 
sự kiện thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; môi giới thuơng mại; tư vấn kinh doanh và thương mại, tổ chức bán hàng 
và kỹ thuật bán hàng; bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng, dược phẩm; trưng bày hàng 
hóa vì mục đích quảng cáo và bán hàng; mua bán các sản phẩm cụ thể như: dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, máy tính, linh kiện điện tử, phần mềm máy 
tính, vải, quần áo, giày dép, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, đồ dùng trong gia đình như đồ 
điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế, lò đốt rác thải, gạch không nung, ngói không nung. 
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Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và công nghiệp; dịch vụ lưu giữ 
hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo vệ; vận chuyển hành khách; 
dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hàng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước sạch và nước thải, dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ gia công 
kim loại; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ 
uống. 

 
Nhóm 41: Tổ chức điều khiển và sắp xếp hội nghị; tổ chức điều khiển và sắp xếp hội thảo; 
dịch vụ đào tạo về kỹ năng sống; dịch vụ đào tạo kỹ năng nói trước đám đông; dịch vụ 
giáo dục nghề nghiệp; giáo dục văn hóa nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-18860 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ojitex 
(Vietnam)  (VN) 
Số 12, đường 9A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy, bìa cứng hoặc bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2015-18880 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.3.1; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, xanh than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa chống 
cháy Đông Á  (VN) 
22/10 đường 42, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa xếp không bằng kim loại; cửa gập không bằng kim loại; cửa không bằng 

kim loại; khung cửa không bằng kim loại; vỏ bọc cửa không bằng kim loại; khung cửa 
không bằng kim loại; cửa sổ hai cánh không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-18892 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chi An  (VN) 
Số 9 ấu Triệu, phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang: váy, giày dép thời trang. 
 

Nhóm 26: Đăng ten, ruy băng, phụ kiện liên quan đến may mặc (cúc, khóa, nơ). 
 

 
(210) 4-2015-18895 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hệ thống điện 
NTT  (VN) 
Số 97, phố Nguyễn An Ninh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Máy biến áp; tủ điện; đèn led (thiết bị chiếu sáng); công tắc điện; đèn quang 
học.  

 
Nhóm 19: Gỗ lát sàn, vật liệu lát bằng gỗ; tấm gỗ lót sàn; gỗ dán; gỗ dùng cho gia công 
dụng cụ gia đình; gỗ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-18920 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.2; A26.11.8; A24.15.13 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Không Không Một  (VN) 
90 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 
Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn điện, bộ đèn điện, tivi, radio, đầu đọc đĩa, thiết bị thu tín hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-18923 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.12; A1.1.2 
(731) Công ty cổ phần SIVICO   (VN) 

Lô D1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã 
Hồng Phong, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn tĩnh điện; sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang.  
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Nhóm 06: Thanh chắn phân luồng bằng kim loại dùng cho đường xá. 
 

Nhóm 09: Thiết bị an toàn giao thông; cục phản quang; biển báo; đèn tín hiệu giao thông; 
điện cực chống ăn mòn dành cho công nghiệp và dân dụng (bảo vệ kim loại như vỏ tàu 
biển, giàn khoan, cầu cảng, đường ống).  

 

Nhóm 11: Đèn năng lượng mặt trời tự phát sáng buổi tối. 
 

 
(210) 4-2015-18947 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Nâu, nâu nhạt vàng, xanh rêu, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cát Vàng  (VN) 
Đường Thanh Niên, phường Cửa Đại, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; Xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ đổi tiền. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt 
chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá: dịch vụ giải trí; 
tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; cung 
cấp tiện nghi thể thao; cho thuê sân ten-nít; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều 
hành hội thảo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 
đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; cho thuê 
phòng họp; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 
dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2015-18961 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, xanh da trời, xanh dương 
(731) CLOCKWORK ORANGE CLOUD 

MARKETING CO., LTD.   (TW) 
No.33, Lide E. St., East Dist, Taichung 
City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
780 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; phần sụn máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi 
tính, có thể tải về; phần mềm máy vi tính; máy tính bảng; chương trình trò chơi máy vi 
tính. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống đèn điện và hệ thống điện; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng thiết bị chiếu sáng dùng điện; dịch vụ lắp đặt thiết bị nghe nhìn; dịch vụ lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt thiết bị tự động hóa của tòa nhà. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tạo lập và duy trì trang web cho điện thoại di động; dịch vụ tích hợp hệ 
thống máy vi tính; dịch vụ quy hoạch kiến trúc; dịch vụ lập kế hoạch về kỹ thuật cho việc 
phát triển thiết bị chiếu sáng; dịch vụ phát triển công nghệ cho việc chế tạo mạch dùng 
trong truyền thông không dây, xử lý dữ liệu điện tử, điện tử tiêu dùng, điện tử tự động; 
dịch vụ thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-18965 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Tím, trắng, vàng, nâu, đỏ 
(731) Nguyễn Thanh Tân   (VN) 

1647/55 đường Phạm Thế Hiển, phường 
6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ từ thiện (quyên góp quĩ từ thiện); hoạt động từ thiện, nhân đạo (quyên 
góp quĩ từ thiện).  

 

 
(210) 4-2015-18966 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xám, đen 
(731) Dịp Nhộc Sáng  (VN) 

ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại: bản lề chuyên dùng cho cửa xe ôtô. 
 

 
(210) 4-2015-18976 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 3.2.7; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, nâu, ghi 
(731) WANG TIEN - YU  (TW) 

No.312, Chenggong Rd., Changhua City, 
Changhua County 500, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Bugi đốt nóng dùng cho động cơ diesel; máy gặt đập; động cơ của máy gặt; 

bánh nhông (bộ phận của máy gặt đập liên hợp); dây xích (bộ phận của máy gặt đập liên 

hợp); phốt (bộ phận của máy gặt đập liên hợp); bộ lọc (bộ phận của máy và động cơ).  

 

Nhóm 09: Dây cáp điều khiển của máy và động cơ; bộ phận cảm ứng báo nhớt. 

 

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô cụ thể là khớp các đăng; công tắc điện (là công tắc đèn xin nhan 

cho xe ô tô), 

 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, tàu thuyền, nông ngư cơ (cụ thể là máy nông nghiệp), 

xe cơ giới và động cơ xe cơ giới, các loại sản phẩm bằng cao su.  
 

 
(210) 4-2015-18979 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế An 
Thịnh Phát  (VN) 
41 xóm Chỉ, phường 10, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 07: Phụ tùng xe máy và ô tô: bi côn (bi nồi); vòng bi (bạc đạn); bơm nhiên liệu. 
 

Nhóm 09: Phụ tùng xe máy và ô tô: Dây công tơ mét; ổ khoá điện. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy và xe ô tô: nan hoa(căm); nhông; xích(sên); đĩa; má phanh 

(bô thắng, bô thắng ba càng); dây curoa; dây phanh (dây thắng); dây ga; dây le; vành 

(niềng); khớp nối chữ thập; đầu láp (đầu trục để gắn vào trục chuyển động); rô - tuyn (gắn 

vào thước lái). 
 

 
(210) 4-2015-18981 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Bình  (VN) 
Số nhà 45, thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn compact, đèn âm trần, đèn bàn, đèn led, đèn pha, máy điều hòa 

không khí. 
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(210) 4-2015-19006 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.5.15; A3.5.24; A26.11.12;  

(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, xanh da trời 

nhạt, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuận Phước  
(VN) 
123 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 

Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng  

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí. 

 

Nhóm 11: Giá đỡ chuyên dụng dùng cho điều hoà không khí; quạt làm mát bằng hơi 

nước.  
 

 
(210) 4-2015-19072 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.12; A1.1.2; 1.1.14; A26.11.8 

(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thịnh Thành Đạt  (VN) 
Xóm Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kát trích cho máy in dùng cho máy tính. 
 
 

(210) 4-2015-19124 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A24.15.7; 24.15.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghệ viễn thông Minh 
Long  (VN) 
94 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (tổng đài điện thoại, 

dây điện thoại, hạt điện thoại, thiết bị đầu cuối, máy chủ, bộ chuyển mạch switch, bộ lưu 

trữ điện dự phòng UPS).  
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(210) 4-2015-19142 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Lê Văn Nhậu  (VN) 

Số 355 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 
 

210) 4-2015-19147 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 11.3.1; 1.15.15; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng tươi, 

vàng nghệ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 
Thanh Thủy  (VN) 
Số 252B, đường Nguyễn Văn Tư, 
phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2015-19148 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 1.15.15; 26.1.10 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng nhạt, 

vàng sậm, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 
Thanh Thủy  (VN) 
Số 252B, đường Nguyễn Văn Tư, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dừa nghệ gừng. 
 

 
(210) 4-2015-19165 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 24.13.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
MHEALTH  (VN) 
43 Nguvễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị chăm sóc sức khỏe từ xa. 
 

Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm. 
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(210) 4-2015-19167 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện - điện tử 
Tín An  (VN) 
575/31/15 đường Cách Mạng Tháng 
Tám, phường 15, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện hẹn giờ; công tắc điện điều khiển từ xa; ổ cắm điều khiển từ xa; 

thiết bị điều khiển từ xa; công tắc cảm ứng ánh sáng.  
 

Nhóm 11: Đui đèn cảm ứng chuyển động. 
 

 
(210) 4-2015-19203 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH  một thành 
viên dịch vụ Đạt Điền  (VN) 
1041/73 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 42: Đo đạc bản đồ nhà đất.  
 

 
(210) 4-2015-19218 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần Đại Thiên 

Lộc   (VN) 
Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, 
phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép: thép lá mạ kẽm (tôn kẽm); thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh); 

thép lá mạ kẽm (mạ hợp kim nhôm kẽm) phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép; thép cán nóng; 
thép cán nguội; thép ống/hộp.   

 
Nhóm 35: Mua bán sắt thép các loại; mua bán vật tư nhiên liệu; mua bán máy móc thiết 
bị phục vụ cho sản xuất thép và xây dựng; đại lý ký gửi mua bán hàng hóa: sắt thép các 
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loại, vật tư nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và xây dựng; dịch vụ 
xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2015-19220 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 5.7.1; A5.3.14; A11.3.3 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Anni  

(VN) 
192/71 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hạt; cacao; ngũ cốc, trà (chè).  

 

 
(210) 4-2015-19243 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; A25.1.10; 26.4.2; 26.5.1 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 

hàng không Sân bay Tân Sơn 
Nhất  (VN) 
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước ép cà 

chua (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2015-19244 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 19.1.1; 3.9.1; 26.1.2; 6.6.2 
(591) Đỏ vàng, da cam, nâu, đỏ nâu, vàng nhạt, 

xanh lá cây, xanh nước biển, hồng, đen, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 
hàng không Sân bay Tân Sơn 
Nhất  (VN) 
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-19249 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, xanh ngọc bích 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH B.Pure Việt Nam  
(VN) 
Số 34 Hàm Long, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh; men sữa dùng 

trong mục đích dược phẩm; sữa ong chúa dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); nước trái cây: nước quả nấu đông; 
quả đóng hộp; kem: kem đánh dậy bọt, kem (sản phẩm sữa); sữa đông; sữa chứa anbumin. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, sữa; đồ 
uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); nước trái cây; quả đóng hộp; kem; sữa bột dùng cho trẻ 
sơ sinh; men sữa dùng trong mục đích dược phẩm; sữa chứa anbumin; sữa ong chúa dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-19272 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.6; 26.1.1; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, hồng, cam, xanh lá, xanh dương, 

xanh da trời, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn, thương 
mại và dịch vụ Nhiệt Đới   (VN) 
Tổ 17, Nha, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tuyển dụng doanh nghiệp; tư vấn tổ chức doanh nghiệp 
 

Nhóm 41: Đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-19300 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại H.A.V.N   (VN) 
185G Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
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Nhóm 11: Lò vi sóng; quạt điện; quạt trần; lò nướng điện; máy tắm nước nóng (thiết bị 

cung cấp nước nóng); bếp điện; bếp ga; nồi cơm điện; ấm điện.  
 

 
(210) 4-2015-19322 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.3.3; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tâm Anh Minh   (VN) 
442/119/49/39 quốc lộ 1A, khu phố 3, 

phường An Phú Đông, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực 

phẩm bổ sung.  
 

 
(210) 4-2015-19348 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 24.15.1; 26.1.1; 26.1.4; A24.15.7 

(591) Nâu, cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Anni  
(VN) 
192/71 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt; cacao; chế phẩm ngũ cốc; trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-19349 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.7.1; 26.1.1; A5.3.14; A11.3.3 

(591) Nâu, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Anni  
(VN) 
192/71 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quán bar); dịch 

vụ quán ăn; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-19350 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 8.1.18 
(591) Nâu, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kem Que Việt 
Nam  (VN) 
Số 39, ngõ 4, phố Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-19369 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.3.15; 3.3.1; A26.4.24; 26.4.1 
(731) MITKAMMAKON (BANGKOK) LTD., 

PART.   (TH) 
105 Soi Petchkasem 65/1, Bangkae, 
Bangkok 10160, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; chất dính cho đệm lót 

(vòng đệm) không dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  
 

Nhóm 02: Sơn phun dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 03: Xà phòng gội đầu dùng cho toàn thân; chế phẩm đánh bóng cho xe ô tô; chế 
phẩm làm sạch cho xe ô tô (dạng dầu, bọt); chế phẩm làm sạch kính (dạng dầu, bọt); chế 
phẩm. làm sạch; chế phẩm làm sạch bánh xe và lốp xe (dạng dầu, bọt); sáp dùng cho đồ 
da thuộc; kem dùng cho đồ da thuộc. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn cho đĩa xích và xích; dầu để bôi trơn; mỡ công nghiệp; sáp 
cácnauba dùng cho ô tô, xe máy. 

 
Nhóm 05: Nước thơm xua đuổi muỗi; bông tiệt trùng; khăn ướt cho em bé, có chứa thuốc. 

 
Nhóm 06: Chìa khóa và khóa bằng kim loại (ngoại trừ khoá điện) dùng cho xe đạp và xe 
máy; chìa khóa và khóa bằng kim loại (ngoại trừ khoá điện) dùng cho bánh xe đạp và 
bánh xe máy; khóa chống trộm xe máy bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện (khóa phanh 
đĩa, khóa bánh xe); bu lông và đai ốc bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; lò xo [đồ ngũ 
kim] .  

 
Nhóm 08: Tua vít; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; cái kìm; búa [dụng cụ cầm tay]; cưa [dụng cụ 
cầm tay]. 

 
Nhóm 11: Đui đèn điện; bóng đèn; vỏ đèn; đèn; máy lọc không khí; vòi cho đường ống. 
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Nhóm 15: Đàn viôlông; đàn viôlôngxen; cây vĩ dùng cho nhạc cụ; đàn ghi ta; sáo; dây 
dùng cho nhạc cụ dây.  

 
Nhóm 17: Đệm lót; phớt chặn dầu bằng cao su; ống mềm, không bằng kim loại; chế phẩm 
bịt kín dùng cho mối nối; vòng đệm ống.  

 
Nhóm 18: Vali; vali [hành lý]; ba lô; ô; túi xách tay.  

 
Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; gạch.  

 
Nhóm 20: Ghế; ghế trường kỷ; bàn; giường; tủ đựng quần áo.  

 
Nhóm 21: Chén (cốc); ca (chén vại); bàn chải đánh răng; miếng bọt biển dùng để làm 
sạch ô tô và xe máy (cho mục đích gia dụng); giẻ lau để làm sạch ô tô và xe máy. 

 
Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; chăn.  

 
Nhóm 28: Quả bóng đá; quả bóng bay đồ chơi; lưỡi gắn vào giầy trượt băng; vợt; xe cộ đồ 
chơi điều khiển từ xa; bóng ten-nít.  

 

Nhóm 29: Hoa quả được bảo quản; cá ngừ đóng hộp; xúc xích; nước quả nấu đông; thạch 
cho thực phẩm, mứt ướt; lát khoai tây rán giòn. 

 
Nhóm 30: Kem lạnh; thực phẩm ăn nhanh trên cở sở ngũ cốc có hương vị cá; sốt cà chua; 
thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; mì ăn liền; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà 
phê.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà, cụ thể là thức ăn cho chó, thức ăn cho mèo, 
thức ăn cho cá. 

 

Nhóm 32: Nước [đồ uống]; đồ uống thể thao chứa đường, khoáng chất (đồ uống không có 
cồn, không dùng trong y tế); nước tăng lực (đồ uống không có cồn, không dùng trong y 
tế); đồ uống nhẹ không có cồn (đồ uống không cồn); bia; nước sô đa; nước ép trái cây.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia].  
 

Nhóm 35: Tư vấn marketing; quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; dịch 
vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông in ấn và phương tiện truyền thông điện tử 
(internet). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe ô tô và xe máy; dịch vụ làm sạch xe ô tô và xe máy, dịch 
vụ đánh bóng xe ô tô và xe máy; dịch vụ cho xe máy, ô tô và xe đạp, cụ thể là dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe máy, ô tô và xe đạp; chống gỉ cho xe máy, ô tô và xe đạp; rửa xe « 
tô; tra dầu mỡ xe cộ; bôi trơn xe cộ. 

 

Nhóm 39: Vận tải; hậu cần vận tải; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ cho 
thuê xe ô tô và xe máy; đóng gói hàng hoá.  

 

Nhóm 41: Tổ chức trình diễn ô tô cho mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi bóng đá cho 
mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi bóng rổ cho mục đích giải trí; tổ chức các cuộc 
triển lãm tranh nghệ thuật cho mục đích văn hóa. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-19371 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
hương liệu Dương Hồng  (VN) 
127 Công Chúa Ngọc Hân, phường 12, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu) 

 

Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu, phụ liệu dùng để chế biến thực phẩm, hương liệu thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-19372 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) LI AIBING   (CN) 

No.19, Bailong South Road, Jinghe 

Town, Baoying County, Jiangsu 

Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; « 

tô 3 bánh; Xe máy bánh nhỏ [xe cộ]; xe đạp điện; xe ba bánh chạy bằng điện. 
 

 
(210) 4-2015-19388 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.7.1; 26.5.1; A17.2.2; A26.11.7 

(591) Đen, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hương Hương Phú  (VN)
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 
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(210) 4-2015-19389 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.1; A11.3.4; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 

 
 

(210) 4-2015-19394 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.7.25; A11.1.18; 25.12.1; 25.1.25; 

A26.11.7; A26.11.9 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh (để ăn). 

 
 

(210) 4-2015-19401 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh da trời đậm 
(731) Lê Hữu Tường   (VN) 

Số 89 Thôn Nhang, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị động cơ (mô tơ) nâng hạ cửa cuốn; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; 

thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện; máy phát điện; máy uốn. 
 

Nhóm 09: Lưu điện cửa cuốn; khóa điện; thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn; cửa 
quay tự  động; ắc quy điện; thiết bị báo hiệu chống trộm. 
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(210) 4-2015-19404 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 23.1.1; A11.3.3 
(591) Trắng, nâu, xanh lam 
(731) Phương Công Thắng  (VN) 

Số 277, phố Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
 

Nhóm 43: Cửa hàng trà, cửa hàng cà phê (dịch vụ cung cấp trà, cà phê do nhà hàng thực 
hiện).  

 

 
(210) 4-2015-19435 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) EICHER POLARIS PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District 
Centre, Saket, New Delhi - 110017, India

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, phương tiện giao thông trên bộ, xe hai bánh, xe ba bánh, xe bốn bánh, xe 

máy; xe đạp; xe tay ga (xe scutơ), xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe 
tay ga nhỏ; động cơ cho xe máy; lớp bọc cho xe cộ, tay lái, giảm xóc trước và sau, khung 
xe đạp, đệm chống va đập trước và sau, thiết bị báo tín hiệu chuyển hướng trước và sau, 
động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, hệ thống dẫn động, bộ giảm thanh, bánh xe 
trước và sau, vành bánh xe, lốp xe, giá để hành lý, ghế ngồi, phanh; cơ cấu đèn pha, 
gương, tay đòn, cơ cấu bình chứa dầu xăng/nhiên liệu, bình chứa bằng kim loại, cơ cấu 
đèn chiếu sau; tất cả các sản phẩm trên là các bộ phận hợp thành và phụ kiện, bộ phận cấu 
thành và phụ tùng cho xe có động cơ và được bán kèm theo chúng. 

 
 

(210) 4-2015-19436 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) KILLER QUEEN, LLC  (US) 

15260 Ventura Boulevard #2100, 
Sherman Oaks, California 91403, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-19437 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) KILLER QUEEN, LLC  (US) 

15260 Ventura Boulevard #2100, 
Sherman Oaks, California 91403, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-19438 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) KILLER QUEEN, LLC  (US) 

15260 Ventura Boulevard #2100, 
Sherman Oaks, California 91403, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-19439 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) KILLER QUEEN, LLC  (US) 

15260 Ventura Boulevard #2100, 
Sherman Oaks, California 91403, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-19443 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ  (VN) 
P1604 nhà N4D khu đô thị Trung Hòa 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời, máy lọc nước R.O, chậu rửa bằng Inôc 

gắn cố định, vòi hoa sen, vòi chậu rửa, bình nước nóng lạnh dùng điện. 
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(210) 4-2015-19464 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kim Hải An   (VN) 
312/16 Khuông Việt, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm dành cho trẻ em: Nước rửa bình sữa (là loại dung dịch không 

chứa thuốc, có mùi hương nhẹ, giúp đánh tan các vết bẩn, chất cặn, vết mỡ, protein bám 

trên bề mặt bình sữa và luôn giữ bình sữa của bé sạch sẽ mà không lưu lại mùi thức ăn), 

phấn rôm, nước giặt, nước xả (là loại dung dịch không chứa thuốc, dùng cho quần áo, 

giúp quần áo sau khi giặt trở nên mềm mại và để lại mùi thơm cho quần áo), xà bông tắm 

gội, nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-19468 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.12; 1.1.14; A1.1.2; 5.7.3 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ, cam, vàng, 

trắng, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học Mê 
K«ng  (VN) 
25/2D Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-19475 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.1; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Sơn Tùng  
(VN) 
Số 6, phố Hàng Vải, phường Hàng Bồ, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Cầu thang gỗ; cửa gỗ; vách gỗ; ván gỗ; sàn gỗ. 

 

Nhóm 20: Bàn gỗ; ghế gỗ; giường gỗ; tủ gỗ; giá gỗ. 
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(210) 4-2015-19482 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Sơn Tùng  
(VN) 
Số 6, phố Hàng Vải, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cầu thang gỗ, cửa gỗ, vách gỗ, ván gỗ, sàn gỗ. 
 

Nhóm 20: Bàn gỗ, ghế gỗ, giường gỗ, tủ gỗ, giá gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-19486 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, trắng(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hà Trung Hậu  
(VN) 
Số 28, đường số 3, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
 

 
(210) 4-2015-19497 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật Trọng Dũng  (VN) 
Số 16, ngõ 733, đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ phòng tắm gồm: bồn tắm, vòi hoa sen. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ phòng tắm, gương, bồn tắm, vòi hoa sen, giá treo khăn tắm. 
 

 
(210) 4-2015-19547 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đạt Mỹ  (VN) 
12-14, khu dân cư An Lạc, đường số 16, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành in; đại lý ký gửi hàng hóa như máy in, máy khắc chữ, 
linh kiện máy in; mua bán máy in, máy khắc chữ, linh kiện máy in. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị ngành in. 

 

 
(210) 4-2015-19569 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 

5.5.19 
(591) Trắng, xanh lá cây,  tím đậm 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hoa  (VN) 
Số 5, ngõ 61 A1, đường Duy Tân, đại lộ 
Lê- nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu hạnh nhân; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu hồi; hương 

liệu [tinh dầu].  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): mỹ phẩm, dầu hạnh nhân, kem mỹ phẩm, mặt nạ làm 
đẹp, tinh dầu hồi, hương liệu [tinh dầu]; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2015-19586 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.11.11; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Thảo 
Nguyên Xanh  (VN) 
75/6 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; thảm ô tô; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chân ở 

cửa; thảm dùng ở phòng tập thể dục. 
 

 
(210) 4-2015-19587 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ki Vi  (VN) 
23 đường số 1, khu phố 9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da, cụ thể là: ví, thắt lưng, túi xách.  
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ); đồ da và giả da, cụ thể là: thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ví, thắt lưng, túi xách, quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-19588 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ki Vi   (VN) 
23 đường số 1, khu phố 9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da, cụ thể là: ví, túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ); đồ da và giả da, cụ thể là: thắt lưng.   
 

Nhóm 35: Mua bán: ví, thắt lưng, túi xách, quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-19589 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ki Vi   (VN) 
23 đường số 1, khu phố 9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da, cụ thể là: ví, túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ); đồ da và giả da, cụ thể là: thắt lưng.   
 

Nhóm 35: Mua bán: ví, thắt lưng, túi xách, quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-19604 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm trái cây đã chế biến dùng làm thực phẩm; sản phẩm rau đã chế biến 

dùng làm thực phẩm; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở trái cây và hạt đã chế biến; món ăn 
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từ rau củ lên men (kimehi); hạt đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; khoai lang đã chế biến; 
nước trái cây nấu đông; đậu phụ; gà, không còn sống; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở 
đậu nành [được chế biến từ thành phần chính là hạt đậu nành kết hợp với một số thành 
phần khác như hạt, quả hạch, rau]; sữa bột, không dùng cho trẻ sơ sinh; trứng; thịt đã sơ 
chế; đậu, được bảo quản; xúc xích; pho mát; đồ uống chứa vi khuẩn sinh axit lactic, sữa là 
chủ yếu; sữa chua; dầu vừng; tảo tía nướng; sản phẩm rong biển đã chế biến dùng làm 
thực phẩm; xúc xích làm từ cá; thực phẩm làm từ cá; thực phẩm làm từ động vật có vỏ 
cứng; nhân sâm đã chế biến dùng làm thực phẩm (được sử dụng như rau); hồng sâm đã 
chế biến dùng làm thực phẩm (được sử dụng như rau); nước nhân sâm nấu đông dùng làm 
thực phẩm; thạch dùng cho thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-19605 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép rau [đồ uống]; nước ép trái cây; nước ép hạt [đồ uống không chứa 

cồn]; đồ uống không chứa cồn; nước uống có ga; bột trái cây dùng để pha chế đồ uống; 
dịch chiết trái cây, không chứa cồn dùng để pha chế đồ uống; dịch rau cô đặc dùng để pha 
chế đồ uống; sirô dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; đồ uống 
sô đa; đồ uống hương vị vitamin không dùng cho mục đích y tế [đồ uống không chứa 
cồn]; nước uống đóng chai; bia; nước sinh tố; đồ uống không chứa cồn có bổ sung nước 
ép nhân sâm; đồ uống không chứa cồn có bổ sung hồng sâm; đồ uống không cồn có chứa 
giÊm.  

 
 

(210) 4-2015-19612 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Trắng, cam, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
đầu tư MaxPro  (VN) 
Tầng 20 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; thông tin tài chính; cung cấp thông tin tài 

chính; uỷ thác quản lý tài chính.  

 
Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo].  
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(210) 4-2015-19621 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.1; A5.3.13 
(731) AVENT KOREA CO., LTD  (KR) 

61, Namhyeon-3Gil, Gwanak-Gu Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn không dệt; khăn vải ướt; khăn ướt không dệt cho em bé; khăn vải cho em 

bé; khăn không dệt từ sợi tơ nhân tạo; vải dệt mỏng mịn làm từ sợi tơ nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2015-19624 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.3.1; 26.13.25; A26.11.12; 18.3.23 
(591) Vàng nhạt, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Đạt  (VN) 
79A Đoàn Văn Cự, ấp Vàm, xã Thiện 
Thân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn cá basa phi lê, bán buôn bao tử cá basa, bán buôn vi cá basa, bán 

buôn tôm thẻ nguyên con, bán buôn tôm sú nguyên con, bán buôn mực (hải sản).  
 

 
(210) 4-2015-19626 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3; 18.3.23; 25.3.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Đạt  (VN) 
79A Đoàn Văn Cự, ấp Vàm, xã Thiện 
Thân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn cá basa phi lê, bán buôn bao tử cá basa, bán buôn vi cá basa, bán 

buôn tôm thẻ nguyên con, bán buôn tôm sú nguyên con, bán buôn mực (hải sản). 
 

 
(210) 4-2015-19639 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) FRANCES VALENTINE, LLC, A 

DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
80 West 40th Street, Suite 80, New York, 
NY, United States of America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi đa năng đựng đồ khi di chuyển; túi đeo vai; ví cầm tay; túi 
xách đi chợ; túi du lịch; ba lô; ví tiền; ví đựng chìa khóa; ví đựng tiền xu và túi đựng mỹ 
phẩm (chưa có đồ bên trong). 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo váy, quần, áo, áo sơ mi, áo choàng, áo len, quần áo ngủ, 
pijama, áo váy mặc ngoài khi đi tắm biển, khăn quàng cổ, găng tay (trang phục), áo vét 
tông, mũ và mũ lưỡi trai; đồ đi chân, cụ thể là giày, dép xăng đan, dép đi trong nhà, giày 
mềm nhẹ, giày thể thao và giày ống. 

 

 
(210) 4-2015-19660 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.3.1; 3.3.15; A3.3.24; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Quang Vinh  (VN) 
87 đường 22/8, phường Cam Linh, thành 
phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); dây vàng (đồ trang sức, đồ kim 

hoàn), jewelry đồ trang sức, sợi dây bằng bạc, nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn), platin 
(bạch kim) (kim loại). 

 

 
(210) 4-2015-19679 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.3.1; 25.5.1 (540) 

  

(731) Trần Thị Vân Trinh  (VN) 
48/45 Lê Ngã, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Ruột xe (săm xe). 

 

 
(210) 4-2015-19689 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.11.9; A3.11.24; 26.1.1; 25.5.2; 

26.13.25; 15.7.1; 26.1.2; 4.5.3 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Sơn  (VN) 
Cụm 1, thôn Trung, xã Liên Trung, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; ví đựng danh thiếp; ví tiền; túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng da; giày da. 
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(210) 4-2015-19727 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Trắng, đen, nâu, vàng, đỏ 

(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13 Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic or Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh quy; bánh quy tròn; bánh quy giòn; bánh quế; bánh kẹo; bánh 

mì; bột nhồi; bánh ngọt; bánh nướng. 
 

(210) 4-2015-19728 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.5; A1.1.10; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Trắng, đen, nâu, vàng, đỏ 

(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13 Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic or Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh quy; bánh quy tròn; bánh quy giòn; bánh quế; bánh kẹo; bánh 

mì; bột nhồi; bánh ngọt; bánh nướng. 
 

 
(210) 4-2015-19745 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A3.7.24; 3.7.19; 26.3.1 

(591) Đen, trắng 

(731) WONG KOK FATT  (MY) 

No. 10, Jalan ST 1B/3, Bandar Baru 

Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng cho xe cộ có động cơ, cụ thể là trục cho xe cộ, đầu xi lanh, hộp xi 

lanh; bộ phận của xe cộ có động cơ, cụ thể là gương chiếu hậu, khớp ly hợp cho xe cộ trên 

mặt đất, hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp truyền động bánh răng cho xe 

đua. 
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(210) 4-2015-19763 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MOTHER GOOSE GROUP, LNC.  

(CA) 
7728 Jensen Place, Burnaby, B.C.Canada 
V5A2A8  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dao, dĩa thìa); dao kéo; dao; kéo cắt; thìa; cái muôi; cái gọt (dụng cụ 

cầm tay); dụng cụ cắt rau củ; công cụ cắt (dụng cụ cầm tay); bộ dụng cụ cắt; dụng cụ sửa 
móng tay; dao cạo (dùng điện hay không dùng điện); dụng cụ tháo bằng tay. 

 
Nhóm 21: Bát đĩa, ấm trà; Bình để uống nước, Chảo rán và nồi nấu; thớt để cắt dùng cho 
nhà bếp; dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng, bộ đồ ăn (ngoại trừ dao; dĩa và thìa); đồ 
chứa đựng cho gia dụng và nhà bếp; phích đựng chất lỏng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho 
thực phẩm; găng tay dùng cho nhà bếp; bàn chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa; bàn chải; 
lược; bàn để là; dụng cụ mỹ phẩm; giẻ lau để làm sạch; vật dụng giữ xà phòng; lợn đựng 
tiền tiết kiệm; tượng bằng sứ, gốm, đất nung, hoặc thủy tinh. 

 
Nhóm 24: Vải bông; khăn trải giường và trải bàn bằng vải lanh; chăn; chăn bông; ga trải 
giường; rèm; tấm phủ đồ đạc bằng vải, khăn tắm, khăn rửa mặt, khăn lau nhà bếp, khăn 
tay bỏ túi. 

 

 
(210) 4-2015-19764 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MOTHER GOOSE GROUP, INC.   (CA) 

7728 Jensen Place, Burnaby, B.C.Canada 
V5A2A8  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, Túi thể thao ; Ví ; Túi xách ; Hành lý (Vali); Túi mua hàng; Túi đựng 

giấy tờ, tài liệu; ô; Túi đựng tã lót; Địu cho trẻ em.  

 
Nhóm 25: Đồ lót; Đồ bơi; Quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ em; Quần áo cho phụ nữ; Quần 
áo cho nam; áo mưa; Đồ đi chân; Khăn quàng cổ; Cà vạt; Yếm dãi (không bằng giấy); Mũ 
lưỡi trai và mũ; Tất ngắn cổ và tất cao cổ; Găng tay; Thắt lưng; Tạp dề.  

 
Nhóm 28: Tượng đồ chơi; Bàn cờ trò chơi; Trò chơi giáo dục của trẻ em; Búp bê; Đồ chơi 
cho trẻ sơ sinh; Đồ chơi nhồi bông; Đồ chơi cho động vật nuôi trong nhà; Đồ chơi đố vui; 
dụng cụ cho sân chơi thể thao; Đồ chơi điều khiển tự động; Bóng cho trò chơi; Đồ trang 
trí cây thông Noel; Dụng cụ tập luyện; Dụng cụ thể thao.  
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(210) 4-2015-19815 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH SCHOMBURG 

Việt Nam   (VN) 
19P Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

 
(210) 4-2015-19816 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH SCHOMBURG 

Việt Nam   (VN) 
19P Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-19817 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH SCHOMBURG 

Việt Nam   (VN) 
19P Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2015-19819 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) GAUCHO GRILL LTD.   (GB) 

4th Floor, 7 - 9 Swallow Street, London 
W1B 4DE, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự 
phục vụ, căng tin, khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, quán rượu nhỏ và 
dịch vụ tiệm rượu.  

 

 
(210) 4-2015-19837 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất mè đen Việt  
(VN) 
Thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam  

(511)   Nhóm 29: Dầu vừng (dầu mè). 
 
 

(210) 4-2015-19898 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86517061 28.01.2015 US 

  
(731) LAUREATE EDUCATION, INC.  (US) 

650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, United States. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ giáo dục trực tuyến, cụ thể là cung cấp các khoá 

đào tạo ở trường cao đẳng, đại học và sau đại học; dịch vụ giáo dục và dịch vụ giáo dục 
trực tuyến cụ thể là cung cấp các khoá đào tạo ở cao đẳng, đại học và sau đại học thông 
qua mạng lưới các trường học.  

 

 
(210) 4-2015-19904 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.13.1; 1.15.23; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Vàng đậm, vàng, trắng, đen, xanh da 

trời, đỏ, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
805 

(210) 4-2015-19907 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.1; A26.11.8; 26.3.23 

(731) NEPON INC.   (JP) 

1-4-2, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-

0002, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị bón phân các bon đi ô xít; máy thổi; bộ phận làm nóng nước 

cho ống dẫn của đường vận chuyển vật liệu vào máy (bộ phận của máy).  

 
Nhóm 09: Thiết bị đo; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; âm kế (dụng cụ đo độ ẩm); thiết bị đo độ 

sáng; thước đo nồng độ các bon đi ô xít; thiết bị cảm biến nhiệt; thiết bị cảm biến độ ẩm; 

thiết bị cảm biến độ chiếu sáng; thiết bị cảm biến nồng độ các bon đi ô xít; thiết bị cảm 

biến mưa; thiết bị cảm biến gió; thiết bị cảm biến ánh sáng mặt trời; bộ nối điện để điều 

chỉnh hoặc phân phối nguồn điện; thiết bị thông tin liên lạc để kiểm tra các yếu tố môi 

trường trong nhà dùng cho khu trồng trọt được bảo vệ; thiết bị thông tin liên lạc để kiểm 

tra các yếu tố môi trường bên ngoài dùng cho khu trồng trọt được bảo vệ; thiết bị thông 

tin liên lạc để kiểm tra các thiết bị định hình các yếu tố môi trường dùng cho khu trồng 

trọt được bảo vệ; máy tính; chương trình máy tính (được ghi sẵn); thiết bị kiểm tra các 

thiết bị định hình các yếu tố môi trường trong nhà dùng cho khu trồng trọt được bảo vệ; 

máy giám sát các yếu tố môi trường trong nhà dùng cho khu trồng trọt được bảo vệ; máy 

giám sát các yếu tố môi trường bên ngoài  dùng cho khu trồng trọt được bảo vệ. 

 

Nhóm 11: Nồi hơi (không phải bộ phận của máy); thiết bị làm nóng không gian bằng khí 

nóng; lò nung (không sử dụng cho phòng thí nghiệm); thiết bị đốt nóng không gian bằng 

nước nóng; bơm nhiệt; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí trung 

tâm; bộ tản nhiệt (sưởi ấm, đốt nóng); thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời; 

bồn cầu có vòi nước phun tia nước để rửa; chậu vệ sinh; thiết bị sấy khô bằng khí nóng; 

bộ trao đổi nhiệt (không phải là bộ phận của máy).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cứu thị 

trường hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; 

cung cấp thông tin liên quan đến quản lý nông nghiệp; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ rau 

củ, trái cây, gạo, ngũ cốc,trà, cà phê, ca cao, thực phẩm đã chế biến, máy móc dụng cụ và 

vật tư nông nghiệp, hạt giống hành tỏi, cây và hoa.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Cung cấp thông tin khí tượng; thử nghiệm vật liệu; kiểm tra hoặc nghiên cứu về 

nông nghiệp; cung cấp các chương trình máy tính.  
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(210) 4-2015-19916 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86/525742 05.02.2015 US 

  
(731) TERRA THERM, INC.   (US) 

151 Suffolk Lane, Gardner, 
Massachusetts 01440, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ phục hồi/cải tạo môi trường, cụ thể là dịch vụ xử lý đất và bùn/cặn 

lắng.  
 

 
(210) 4-2015-19917 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) TERRATHERM, INC.   (US) 

151 Suffolk Lane, Gardner, 
Massachusetts 01440, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ phục hồi/cải tạo môi trường, cụ thể là dịch vụ xử lý đất và bùn/cặn 

lắng.  
 
 

(210) 4-2015-19919 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) SHINRYO CORPORATION   (JP) 

2-4, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-
8510, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị điều hoà không khí; Thiết bị làm lạnh không khí; Hệ thống 

lọc không khí; Thiết bị khử mùi không khí; Thiết bị sấy không khí; Máy và thiết bị làm 

sạch không khí; Hệ thống tưới nước tự động; Hệ thống và thiết bị làm lạnh; Hệ thống và 

máy làm lạnh; Hệ thống và thiết bị nấu nướng; Hệ thống và thiết bị lọc chu kỳ và cửa cấp 

nước biển dùng cho bể cá cảnh; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân; Thiết bị làm 

lạnh trung tâm; Phòng sấy khô; Hệ thống và thiết bị sấy khô; Dụng cụ nấu nướng dùng 

điện; Bộ lọc cho điều hoà không khí; Thiết bị phun nước; Thiết bị xông hơi để khử trùng 

tẩy uế không dùng cho mục đích y tế; Thiết bị lọc khí gaz; Thiết bị tích nhiệt; Bộ trao đổi 

nhiệt (không là bộ phận của máy móc); Bơm nhiệt; Hệ thống và thiết bị sưởi ấm; Thiết bị 

sưởi ấm dùng nước; Thiết bị thổi khí nóng; Hệ thống sưởi ấm bằng nước nóng; Hệ thống 

thiết bị cho điều hoà không khí; Thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; 
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Thiết bị và máy làm đá lạnh; Hệ thống tích trữ đá cho điều hoà không khí; Hệ thống chiếu 

sáng và thiết bị chiếu sáng; Hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; Thiết bị và máy làm 

lạnh; Hệ thống và thiết bị làm mát; Phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và ống dẫn nước 

hoặc gaz; Hệ thống và thiết bị vệ sinh; Thiết bị khử trùng; Hệ thống sinh hơi nước; Thiết 

bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí); Cái chụp thông gió cho phòng thí nghiệm; 

Hệ thống cung cấp nước; Thiết bị lọc nước; Hệ thống phân phối nước; Hệ thống xả nước; 

Hệ thống thiết bị làm sạch nước; Máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; sửa chữa và làm sạch nồi hơi; 

Giám sát việc xây dựng công trình; Xây dựng công trình; Dịch vụ về cách điện, cách 

nhiệt, cách âm trong xây dựng; Xây dựng; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm lạnh; Tư vấn 

xây dựng; Thông tin về xây dựng; Xây dựng dùng năng lượng nhiệt điện; Xây dựng hệ 

thống dẫn nước và vệ sinh; Xây dựng hệ thống điện; Xây dựng hệ thống dập lửa; Xây 

dựng hệ thống nâng; Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, Xây dựng hệ thống cung cấp 

nước; Xây dựng hệ thống làm sạch nước; Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn; Xây 

dựng và dịch vụ duy trì liên quan đến kỹ thuật công trình công cộng; Xây dựng phòng vô 

trùng; Phá dỡ các công trình xây dựng; Lắp đặt và sửa chữa thíết bị điện; Lắp đặt và sửa 

chữa thang máy; Xây dựng nhà máy/xí nghiệp; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả 

hoạn; Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; Xây dựng bến cảng/bến tàu; Lắp đặt và 

sửa chữa thiết bị sưởi ấm; Lắp đặt và sửa chữa bể cá cảnh; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm 

lạnh trung tâm; Lắp đặt và sửa chữa phòng sấy; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị vệ sinh môi 

trường; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều khiển ô nhiễm môi trường; Lắp đặt và sửa chữa 

hệ thống tích trữ đá cho điều hoà không khí; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị vận tải; Lắp đặt 

và sửa chữa thiết bị khử trùng; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; Lắp đặt thiết bị nhà bếp; 

Lắp đặt và sửa chữa thang máy; Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; Lắp đặt, bảo 

dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; Lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; Xây 

dựng dùng máy móc; Lắp đặt đường ống; Sửa chữa thiết bị xây dựng; Cho thuê thiết bị 

xây dựng; Cho thuê thiết bị y tế; Lắp đặt giàn giáo; Bọc đệm; Xây dựng dưới nước; Xây 

dựng và sửa chữa kho chứa hàng; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị thông gió.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; Dịch vụ kiến trúc; Nghiên cứu về vi khuẩn; Nghiên cứu sinh 

học; Kiểm định (đo lường); Phân tích hoá học; Nghiên cứu hoá học; Dịch vụ ngành hoá, 

Thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; Thiết 

kế hệ thống điều hoà không khí; Thiết kế bể cá cảnh; Thiết kế hệ thống tưới nước tự động; 

Thiết kế hệ thống làm lạnh; Thiết kế phòng sấy; Thiết kế hệ thống sấy; Thiết kế sưởi ấm; 

Thiết kế hệ thống sưởi ấm bằng nước nóng; Thiết kế hệ thống tích trữ đá cho điều hoà 

không khí; Thiết kế hệ thống chiếu sáng; Thiết kế hệ thống nâng; Thiết kế hệ thống thiết 

bị làm sạch chất thải; Thiết kế hệ thống làm lạnh; Thiết kế hệ thống vệ sinh; Thiết kế hệ 

thống sình hơi nước; Thiết kế hệ thống thông gió (điều hoà không khí); Thiết kế hệ thống 

cung cấp nước; Thiết kế hệ thống phân phối nước; Thiết kế hệ thống xả nước; Thiết kế hệ 

thống làm sạch nước; Thiết kế phòng vô trùng; Thiết kế hệ thống nhiệt điện; Thiết kế hệ 

thống dẫn nước và vệ sinh; Thiết kế hệ thồng điện; Thiết kế hệ thống dập lửa; Thiết kế hệ 

thống thông tin liên lạc; Thiết kế hệ thống lắp đặt đường ống nước; dịch vụ ứng dụng kiến 

thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng 
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như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; Nghiên cứu dự án kỹ thuật; Nghiên cứu kỹ thuật; 

Phân tích nước.  
 

 
(210) 4-2015-19929 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Yến Hoa Như  (VN) 
91/29 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến tươi chưa qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tổ yến tươi chưa qua chế biến, các sản phẩm chế biến từ yến sào, yến 
sào đã qua sơ chế và đóng hộp, tổ yến tinh chế, bánh nhân yến sào, nước yến. 

 

 
(210) 4-2015-19930 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) TO/M/15/03023 23.02.2015 TO 

  
(731) Google Inc.  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị hàng hải, trắc địa quang học, cân, đo, cấp cứu và giảng dạy; 

thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi 

(âm thanh, hình ảnh) đĩa compắc (nghe, nhìn), đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật 

số khác; cơ cấu cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu hay thẻ vào; máy đếm tiền; máy tính; 

thiết bị để xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 

được); thiết bị dập lửa; dụng cụ và thiết bị điện, cụ thể là: điện thoại di động, bộ đọc thẻ 

thông minh (thiết bị xử lý dữ liệu), và thiết bị xử lý dữ liệu cho các giao dịch trả tiền tại 

chỗ (tất cả sử dụng công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn để tạo điều kiện 

thuận lợi cho các giao dịch thương mại bằng các phương tiện điện tử qua mạng không 

dây, mạng máy tính toàn cầu và thiết bị viễn thông di động); thiết bị giao tiếp dữ liệu 

được hỗ trợ công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn (NFC); bộ đọc được hỗ 

trợ công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn (NFC) (thiết bị xử lý dữ liệu); 

phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) giúp thực hiện các giao dịch 

thương mại bằng các phương tiện điện tử qua mạng không dây, mạng máy tính toàn cầu 
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và thiết bị viễn thông di động; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được), 

cụ thể là phần mềm tạo nền tảng tài chính điện tử để thực hiện các loại giao dịch thanh 

toán và giao dịch nợ trên thiết bị di động tích hợp sẵn và môi truờng giao dịch trên nền 

tảng web, thẻ tín dụng được mã hóa từ tính; thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính, phần mềm 

máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) dùng cho việc lưu trữ truyền đưa thông tin 

(trao), xác nhận, chứng nhận điện tử và quy đổi (lấy) phiếu thưởng, giảm giá, chiết khấu, 

khuyến mại và các đề xuất tặng (thưởng) đặc biệt, phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có 

thể tải xuống được) sử dụng liên quan đến các chương trình khách hàng thân thiết và thẻ 

khách hàng thân thiết được sử dụng để truy cập và sử dụng tích điểm khách hàng thân 

thiết. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ tài chính, cụ thể là: dịch vụ đầu tư (cấp vốn) tài chính, phân tích tài 

chính; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); thông tin 

tài chính quản lý tài chính, tài trợ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; cung cấp các dịch 

vụ thanh toán không tiếp xúc (không cần tiếp xúc trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ), 

dịch vụ giao dịch tài chính, cụ thể là: cung cấp các giao dịch thương mại bảo đảm và các 

giải pháp thanh toán sử dụng thiết bị di động tại nơi thực hiện giao dịch; thực hiện các 

giao dịch thẻ tín dụng điện tử; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ mua hàng trả tiền trước, cụ 

thể là: xử lý các thanh toán điện tử đã được thực hiện bằng thẻ trả trước và xử lý các thanh 

toán điện tử bằng thẻ trả trước, thực hiện các thanh toán điện tử qua thẻ khách hàng thân 

thiết; thanh toán điện tử, cụ thể là xử lý và truyền điện tử các giao dịch thẻ tín dụng, giao 

dịch ví không dây; giao dịch ví di động; giao dịch ví điện tử; giao dịch thẻ tín dụng không 

dây giao dịch thẻ ghi nợ và giao dịch thẻ trả trước; dịch vụ đầu cuối xử lý giao dịch và thẻ 

tín dụng sử dụng công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn; dịch vụ thẻ tín 

dụng và thẻ ghi nợ; phát hành thẻ ghi nợ trả trước; phát hành thẻ tín dụng trả trước. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; xử lý sự cố phần mềm 

máy tính; cung cấp dịch vụ ứng dụng cụ thể là cho thuê chỗ đặt máy chủ cho các ứng 

dụng phần mềm máy tính cho người khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm 

không tải về được; cung cấp các nguồn trực tuyến cho các nhà phát triển phần mềm, cụ 

thể là cung cấp trực tuyến mã phần mềm và mã mẫu (cho phần mềm). 
 

 
(210) 4-2015-19955 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 2.1.1; A2.3.24 

(591) Hồng nhạt, đỏ, đen, xanh lam, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tổng hợp Quy Hoàng  
(VN) 
Số 11, ngách 92, ngõ 117, đường Trần 

Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-19960 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam   (VN) 
Lô C1,  khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh và các sản phẩm kem sữa lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; 
cà phê, bánh mỳ; bánh ngọt.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 
vụ.  

 

 
(210) 4-2015-19961 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam    (VN) 
Lô C1,  khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh và các sản phẩm kem sữa lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; 
cà phê, bánh mỳ; bánh ngọt.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 
vụ.  

 

 
(210) 4-2015-19962 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam    (VN) 
Lô C1,  khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh và các sản phẩm kem sữa lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; 
cà phê, bánh mỳ; bánh ngọt.    
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát và bán kem; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục 
vụ.  

 

 
(210) 4-2015-19980 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; A19.13.21; 2.9.4 
(591) Cam, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Link Life  (VN) 
Nhà liền kề số A4X3, khu Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-19981 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; A19.13.21; A2.3.2; 2.3.1; 

26.1.2 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, cam, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm, trắng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Link Life   (VN) 
Nhà liền kề số A4X3, khu Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2015-19989 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.5.25; 24.15.2; 1.15.23; A18.1.9 
(591) Vàng, vàng cam, trắng, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-20002 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 26.1.2; 1.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

VINACOM   (VN) 
Tổ 6, khu phố Tân Trà 1, phường Tân 
Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, dây nguồn, bảng điện, cầu dao 

điện, máy nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần mềm máy tính; cho thuê máy và thiết bị văn 
phòng. 

 
Nhóm 37: Thi công công trình điện; lắp đặt hệ thống điện; xây dựng nhà; lắp đặt hệ thống 
và cấu kiện xây dựng. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cộ.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không 
thường xuyên với khách hàng (dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2015-20030 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và thương mại Điểm Vàng  
(VN) 
Số 35, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang phòng chống tai nạn.  
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Nhóm 10: Khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-20049 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A7.1.12; 5.9.1; 26.4.1; A11.1.5; 26.4.9 

(591) Cam, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Bùi Lê Anh Hiếu  (VN) 
726/4 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 3, 

phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi, rau tươi. 
 

 
(210) 4-2015-20064 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 7.11.1; A26.11.12; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ thuật 
Xây dựng và Thương mại Việt 
Nam  (VN) 
P516 nhà G1, khu thập thể Thành Công, 

phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp dây 

và kim loại thông thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 

bằng sắt cụ thể là các mặt hàng làm từ ngũ kim và sắt phục vụ cho lĩnh vực xây dựng và 

dân dụng; ống dẫn và ống làm bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước, và vệ sinh. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, các 

công trình; cấu kiện phi kim loại vận chuyển được. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa: các kết cấu trong xây dựng dân dụng, giao thông, hạ tầng 

kỹ thuật, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cầu, cống, đê, kè, thủy lợi, công trình văn hóa, 

thể thao, lịch sử, điện lưới, thủy điện; lắp đặt: các kết cấu trong xây dựng dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cầu, cống, đê, kè, thủy lợi, công 

trình văn hóa, thể thao, lịch sử, điện lưới, thủy điện. 
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(210) 4-2015-20071 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) FUJIBO HOLDINGS, INC.   (JP) 

1-18-12 Ningyocyo, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo 103-0013, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt; vải dệt kim; vải dệt bằng nỉ và vải không dệt; vải dầu; vải không thấm 

nước phết keo; vải phủ nhựa vinyl; vải tráng cao su; vải da; vật liệu lọc bằng vải dệt; hàng 
dệt may dùng cho cá nhân; màn chống muỗi; ga trải giường; mÒn bông cho đệm futon; vỏ 
mÒn bông cho đệm futon; vải bọc đệm futon [đệm futon không nhồi]; vỏ gối; chăn; khăn 
ăn bằng vải dệt.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo thể thao; quần áo trẻ em; bít tất 
ngắn và bít tất dài. 

 

 
(210) 4-2015-20072 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) FUJIBO HOLDINGS, INC.   (JP) 

1-18-12 Ningyocyo, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo 103-0013, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt; vải dệt kim; vải dệt bằng nỉ và vải không dệt; vải dầu; vải không thấm 

nước phết keo; vải phủ nhựa vinyl; vải tráng cao su; vải da; vật liệu lọc bằng vải dệt; hàng 
dệt may dùng cho cá nhân; màn chống muỗi; ga trải giường; mÒn bông cho đệm futon; vỏ 
mÒn bông cho đệm futon; vải bọc đệm futon [đệm futon không nhồi]; vỏ gối; chăn; khăn 
ăn bằng vải dệt. 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo thể thao; quần áo trẻ em; bít tất 
ngắn và bít tất dài.  

 

 
(210) 4-2015-20074 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn quốc 
tế Pháp Việt  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2015-20080 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1 

(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Web Doanh 
nghiệp  (VN) 
454/51/123 Hậu Giang, phường 12, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; lập trình máy tính; 

thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy 

trì trang tin điện tử cho người khác; bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm 

kiếm trên internet. 
 

 
(210) 4-2015-20120 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.15; 26.5.3; A25.7.5 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
Sinh học   (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Biogroup - 814/3 đường 

Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý bùn đỏ trong sản xuất Alumin.  
 
 

210) 4-2015-20121 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, da cam 

(731) Vũ Thạch Chỉnh  (VN) 
Xóm Nari, xã Tân Khánh, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Chảo nấu ăn dùng điện. 
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(210) 4-2015-20124 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.4 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) HANSUNG PRECISION CO., LTD.  

(KR) 

88 Euncheong-ro, Namdong-gu, 

Incheon, 405-817, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Van (bộ phận của máy); máy bơm gió (máy thổi); máy bơm ly tâm; máy ép 

dầu thủy lực; máy bơm (bộ phận của máy động cơ hoặc mô tơ); máy bơm dầu; máy bơm 

dầu mỡ; máy bơm làm mát; máy bơm mỡ để bôi trơn; máy bơm rô-to; máy làm mát dầu.  
 

 
(210) 4-2015-20128 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư 3V  (VN) 
15/2A Hồng Hà, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất, ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2015-20129 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 26.4.2 

(731) Công ty TNHH Thiên Anh Minh  
(VN) 
60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy công nghiệp gồm các loại máy dùng cắt, dập 

dùng trong cơ khí, máy nông nghiệp, phụ tùng xe gắn máy, phụ tùng xe tải, phụ tùng xe 

đạp, phụ tùng xe ô tô, vòng bi, ổ bi, bạc đạn (đĩa), đồ điện tử gồm ti vi, đầu đĩa, hạt điều 

sấy khô, trái cây sấy khô, gạo. 
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(210) 4-2015-20144 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tràng An V.E.M  (VN) 
27 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nước nóng; bình lọc nước uống; đèn chiếu sáng; quạt điện; ấm đun 

điện; bếp nấu ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm, thiết bị chiếu sáng; mua bán các sản phẩm trang trí nội 
ngoại thất; mua bán các sản phẩm, vật tư nguyên liệu liên quan đến ngành nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-20154 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 2015052248 13.02.2015 MY 

(531) A26.11.8; A25.7.21 
(731) DART INDUSTRIES INC.   (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
Florida 32837, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia dụng hoặc cho nhà bếp; chai lọ đựng 

nước; chai lọ rỗng: bình bẹt dựng nước uống; đồ chứa đựng nước uống; hộp đựng bữa ăn 
trưa. đồ chứa đựng bánh xăng-đuých: bình cách nhiệt; dụng cụ nấu ăn; không dùng điện; 
nồi nấu không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; đồ chứa đựng dự trữ thực phẩm và 
nắp đậy kèm theo; hộp nhỏ đựng thực phẩm, đĩa ăn, cốc vại bát, cốc/chén/tách, bình rót, 
hộp đựng bánh ngọt và nắp đậy kèm theo, đĩa phục vụ ăn uống, khay phục vụ ăn uống, lọ 
đựng muối và hạt tiêu, lọ đựng gia vị, đồ chứa đựng thực phẩm bằng nhựa dùng trong lò vi 
sóng, thìa và bình rót để đo lượng thực phẩm, khuôn làm gelatin, dụng cụ cắt bánh quy, 
tấm ván để nặn bột làm bánh ngọt, trục cán bột bằng nhựa, chậu hoa. cốc/chén/tách/ đĩa, 
bát đựng xúp, đĩa ăn, thìa đục lỗ dùng trong nhà bếp, thìa trộn [dụng cụ nhà bếp], bộ đồ 
ăn (ngoại trừ dao, dĩa và thìa) không bằng kim loại quý đĩa nhỏ; nắp đậy đĩa, muôi cán 
dài; đồ chứa đựng gia dụng bằng thủy tinh, sứ và đất nung không bao gồm trong các 
nhóm khác; máy trộn khuấy không dùng điện máy ép trái cây không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-20205 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vshine  (VN) 
Số nhà 72 tổ 6 thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho 
người, dược phẩm, chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-20211 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xám, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty một thành viên đầu 
tư xây dựng bất động sản Tân 
Hà Phan  (VN) 
Số 32, đường 332 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 41: Sản xuất phim (trừ phim quảng cáo).  

 

 
(210) 4-2015-20212 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xám, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng bất động 
sản Tân Hà Phan  (VN) 
Số 32, đường 332 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim (trừ phim quảng cáo). 
 
 

(210) 4-2015-20213 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.5.1 
(591) Xám, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng bất động 
sản Tân Hà Phan   (VN) 
Số 32, đường 332 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
819 

(210) 4-2015-20261 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A25.7.22; 26.13.1; A26.4.24; 25.1.25 

(591) Trắng, xám, đen, nâu 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-20268 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kenli  
(VN) 
Số 2, Dịch Vọng Hậu, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị chạy điện gia dụng (cụ thể gồm: Máy phát điện xoay chiều, máy cắt 

bánh mỳ, máy rửa bát, máy lọc gia dụng, máy ép trái cây gia dụng chạy điện, máy nạo 

thái rau củ quả, thiết bị đánh kem gia dụng chạy điện, máy giặt. 
 

Nhóm 11: Thiết bị gia dụng (cụ thể gồm: thiết bị điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh 

không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, máy sấy khô, vỉ để nướng, 

máy nướng bánh mỳ chạy điện, máy pha lọc cà phê chạy điện, hệ thống và thiết bị nấu 

nướng, dụng cụ nấu nướng chạy điện,bếp nấu ăn, đệm sưởi nóng chạy điện không dùng 

trong ngành y, chảo rán chạy điện, cháo áp suất chạy điện, đèn dùng để chiếu sáng và 

trang trí, thảm sưởi chạy điện, máy hút mùi dùng cho nhà bếp, quạt gia dụng chạy điện, 

ấm đun nước chạy điện, tủ lạnh, máy sấy quần áo, lò hâm thức ăn, lò vi sóng, lò quay thịt, 

xiên thịt để nướng trong lò quay, bồn rửa bát, máy đun nước, bếp ga, bếp điện, bếp điện 

từ, ấm đun nước siêu tốc, máy hút ẩm, nồi cơm điện). 
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(210) 4-2015-20346 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JOHN VARVATOS APPAREL CORP.  

(US) 
26 West 17th Street, 12th Floor New 
York, NY 10011, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, gọng kính, kính râm, kính đọc sách, hộp đựng kính đeo mắt, loa, 

đĩa compắc đã ghi nhạc. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức, cụ thể là vòng đeo tay và chuỗi hạt, đồng hồ đeo tay/đồng hồ bỏ 
túi, đồng hồ, khuy măng sét, ghim cài ca vát, kẹp cài ca vát.  

 
Nhóm 18: Túi và va li (hành lý), túi bằng vải bạt, túi đựng quần áo khi đi du lịch, túi bằng 
da thuộc, túi xách tay, ba lô, túi của người đưa thư, cặp để giấy tờ tài liệu, cái ví, bao để 
móc chìa khóa, túi nhỏ bằng da. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chất thơm, nước hoa, nước hoa cô lô nhơ, chất khử mùi và chất 
chống mồ hôi, kem và sữa dùng cho da, gel và nước thơm dùng cho da, kem và nước xức 
dùng sau khi cạo râu, kem, gel, nước xức dùng cho việc cạo râu, dầu gội đầu, dầu xả, 
phấn và bột tan dùng cho cơ thể, xà phòng dùng cho cơ thể và mặt, sữa tắm, kính đeo mắt, 
gọng kính, kính râm, kính đọc sách, hộp đựng kính, loa, đĩa compắc đã ghi nhạc, đồ trang 
sức, cụ thể là vòng đeo tay và chuỗi hạt, đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ, khuy 
măng sét, ghim cài ca vát, kẹp cài ca vát, quần áo, cụ thể là quần áo được thiết kế riêng, 
bộ quần áo, áo lễ phục, áo khoác, áo khoác bằng da, áo choàng lông cừu, áo khoác lông 
cừu, áo vét lông cừu, áo choàng, áo choàng ngoài, áo khoác ngoài, áo mưa, quần dài, 
quần, quần soóc, áo len dài tay, áo len đan, áo sơ mi, bộ quần áo tắm, áo lót, áo thun ngắn 
tay, ca vát, thắt lưng, dây đeo quần, khăn quàng cổ, găng tay, trang phục dệt kim, bít tất, 
giầy ống, giầy, giầy da đanh, giày đế mềm, dép lê, quần áo bơi, đồ đi chân, đồ độ đầu. 

 
 

(210) 4-2015-20376 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Ký  (VN) 
Số 359 đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường Phước Nguyên, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-20411 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MERCK KGAA   (DE) 

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-20423 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.3 
(731) Cơ sở sản xuất chế biến cafe 

Khang Việt   (VN) 
E2/59 đường Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống.  
 

 
210) 4-2015-20470 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.3.2; 6.1.2; 5.5.19; 25.1.25 
(591) Đỏ đô, vàng kim, trắng trong, đỏ, vàng, 

xanh lá, xanh dương 

(540) 

   

(731) Wong Quốc Minh   (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 
 

(210) 4-2015-20471 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; 18.3.2; 5.7.6; 25.1.25 
(591) Đỏ đô, vàng kim, trắng trong, đỏ, vàng 

xanh lá, xanh dương 

(540) 

   

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 
 

 
(210) 4-2015-20492 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tin Học Gia Hào  
(VN) 
593 Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; đầu ghi kỹ thuật số dùng cho camera giám sát; hệ thống báo 

động, chuông cửa đàm thoại có hình; hệ thống quản lý ra vào dùng điện; hệ thống khóa 
cửa dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-20501 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; 25.1.25; A24.15.7; 26.13.25 
(591) Nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tấn Thuận  
(VN) 
Tổ 4, ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện 
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: Vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội thất, thạch cao, sơn, bê (nước sơn 

dùng để sơn nhà).  
 

Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất, thi công trần nhà, thi công xây dựng công trình dân 
dụng. 

 
 

(210) 4-2015-20549 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Cam, ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH khu mua sắm Đệ 

Nhất Phan Khang  (VN) 
431A Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống 
nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng, hàng điện 
lạnh và hàng điện gia dụng như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy 
lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước 
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nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng, đồ gia dụng như: quạt điện - quạt 
máy, bàn ủi - bàn là, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy 
xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và bộ 
phận của chúng, cây lau nhà, cây lau kính, bộ dụng cụ chà rửa nhà vệ sinh, nệm cao su, 
nệm lò xo, bộ gối, drap, chăn, ghế xếp, giường xếp, túi ngủ, lều du lịch, thiết bị nhà bếp 
như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp ga, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vĩ nướng, 
lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và bộ phận 
của chúng, đồ treo xoong, nồi, đồ treo/kệ gác dao, kéo, thớt, tủ kệ bếp, phụ kiện tủ bếp, 
bộ dao kéo nấu bếp, bộ thớt, các dụng cụ bàn ăn (chén, bát, đĩa, muỗng, nĩa, thìa, vá), bộ 
đồ uống (ly tách uống trà, ly uống rượu, ly uống bia, bình nước thủy tinh), bộ chùi rửa nhà 
bếp, xô, thau các loại, kệ úp chén, bộ lót nồi/ly, thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết 
bị của chúng, điện thoại di động, thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, 
máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy 
giấy, dàn loa vi tính, thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, thiết 
bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, 
bút thông minh, các phương tiện vận tải và máy móc của chúng như: ô tô, xe tải, tàu, 
thuyền, mua bán hàng kim khí điện máy như: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, mổ khóa, két 
sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng, đồ điện gia 
dụng - điện cơ như: cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, 
máy bơm nước, máy phun áp lực, vật liệu xây dựng như: gạch, gạch chịu lửa, gạch lát 
nền, gạch ốp lát, gạch ốp ngoại thất, gỗ lát sàn, ván sàn, sàn gỗ công nghiệp, đá hoa 
cương, đá granit, đá cẩm thạch, đá lát, đá lát ngoài trời, gạch giả đá, cửa gỗ, cửa nhựa, cửa 
chống cháy, hàng trang trí nội thất như: bàn ghế ăn các loại (gỗ, i nốc, nhựa, sắt), tủ quần 
áo (gỗ, i nốc, nhôm, nhựa, vải), tủ kệ phòng khách, tủ kệ ti vi, tủ kệ sách, kệ treo sách, tủ 
đựng giày, bàn ghế sofa gỗ, bàn ghế sofa nệm, bàn ghế học, bàn ghế vi tính, tủ đầu 
giường, bàn trang điểm, giường ngủ (gỗ nhôm, sắt) giường tầng, giấy dán tường, vòi 
lavabo, bộ tắm sen, vòi sen, bát sen, củ sen, vòi rửa chén, bộ cấp nước, bộ cài đặt (dùng đề 
điều chỉnh nước, ánh sáng, âm thanh dùng cho thiết bị vệ sinh), ban cầu, bồn tiểu nam, 
bồn tắm các loại, phụ kiện phòng tắm (kệ gương, kệ đụng ly, thanh treo khăn, kệ đựng xà 
phòng, móc giấy vệ sinh, thiết bị giữ giấy nhà vệ sinh, móc áo), bồn rửa chén, thiết bị 
chiếu sáng như: đèn điện - đèn sạc, đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, 
đèn trang trí nội thất và linh kiện, phụ tùng của chúng, thiết bị điện công nghiệp như: tủ 
điện điều khiển, tủ bù cốt phi, dây và cáp điện, thiết bị biến tần, bộ lập trình, cáp lập trình, 
màn hình cảm ứng, rơ le bán dẫn. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa: các sản phẩm điện tử, các sản phẩm điện 
gia dụng và điện lạnh, thiết bị viễn thông, máy vi tính, máy sao chụp (photocopy), máy 
fax, máy quay phim, máy ảnh và điện thoại. 

 

 
(210) 4-2015-20583 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 11.3.5; 19.9.1; 26.4.2; A25.3.3 
(591) Vàng, xanh, đỏ, hồng, nâu, xám, trắng, 

đen 
(731) CERIOTI HOLDING S.A.  (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; lạc (đậu phộng- đã qua chế biến); khoai tây nghiền; 

xúc xích. 
 

 
(210) 4-2015-20584 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 19.9.1; 26.1.1; 26.4.2; 11.3.5; 8.7.5; 

25.1.25 

(591) Tím, đỏ, vàng, xanh lá, cam, nâu, trắng 

(731) CERIOTI HOLDING S.A.  (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm mỳ ăn liền được làm từ gạo và ngũ cốc; gạo; gia vị các loại, gồm 

nước tương, tương ớt, bột canh, bột ngũ vị hương, bột tiêu, bột tỏi, bột ớt; bánh snack; 

bánh quy. 
 

 
(210) 4-2015-20612 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Trí 
Long Việt  (VN) 
79, Tam Bình, phường Tam Phú, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc, máy lọc dùng cho bồn tắm, bể bơi, phòng xông hơi massage.  

 

Nhóm 37: Xây dựng thi công, lắp đặt sửa chữa hồ bơi. 
 

 
(210) 4-2015-20615 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Xanh 
Tươi Sáng   (VN) 
967b Nguyễn Xiển, phường Long Bình, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi thú cưỡi thể thao; thiết bị tập thể dục; đồ chơi nhồi bông; xe cộ đồ 

chơi; trò chơi vật di động (đồ chơi); thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể 

lỏng. 
 

 
(210) 4-2015-20631 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh đậm, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thiều  (VN) 
83/32/4 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ) và sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, 

li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng. 
 

 
(210) 4-2015-20633 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xám, đen(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đại 
Tín Phát  (VN) 
2799/1 quốc lộ 1A, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa inốc, sen vòi inốc [thiết bị vệ sinh]. 

 

 
(210) 4-2015-20642 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.25; A5.1.5; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng, nâu đỏ, xanh 

da trời, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
xanh lá cây đậm, vàng nhạt 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TM Phương Chi  (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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10) 4-2015-20660 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) AUTOMATIC SWITCH COMPANY  

(US) 
50-60 Hanover Road, Florham Park, 
New Jersey 07932, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải bộ phận của máy].  
 

Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; thiết bị truyền động dùng cho máy móc và dụng cụ 
của máy móc; xi lanh dùng cho máy móc; bộ phận trượt điều khiển chuyển động [bộ phận 
của máy]; bộ lọc [bộ phận của máy hoặc của động cơ]; bộ điều chỉnh [bộ phận của máy]; 
cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]; bộ giảm thanh dùng cho van [bộ phận của 
máy]; ống góp [bộ phận của máy]; cụm van [bộ phận của máy]; phụ kiện của van [bộ 
phận của máy]; van điều khiển dùng cho máy móc; cơ cấu điều khiển cho máy; cơ cấu 
điều khiển cho van; hệ thống điều khiển thủy lực dùng cho van máy; tổ hợp bộ lọc, bộ 
điều chỉnh và cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy] (FRLs); máy phát điện; bộ điều chỉnh 
van [bộ phận của máy]; thiết bị điều khiển lưu lượng chất lỏng [bộ phận của máy]; thiết bị 
điều khiển lưu lượng gas [bộ phận của máy]; cụm thiết bị và môđun đầu vào/đầu ra dùng 
trong hệ thống van tự động và các ứng dụng tự động của máy công nghiệp; bộ kết tụ để 
tách chất lỏng trong van khí [bộ phận của máy]. 

 
Nhóm 09: Van điện từ [công tắc điện từ]; phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính 
(ghi sẵn); phần cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) dùng để giám sát và 
điều khiển hệ thống máy phát điện và bộ chuyển mạch; cầu dao điện; cảm biến nhiệt độ; 
bảng điều khiển [điện]; bộ điều khiển điện; bộ điều khiển máy bơm; bộ điều khiển bơm 
bù áp; dụng cụ đo điện thế; cặp nhiệt điện; thiết bị điều khiển lưu lượng điện; bộ giám sát 
và điều khiển dòng điện; bộ giám sát và điều khiển áp suất; bộ ngắt mạch điện; bộ chống 
đột biến điện, bộ chống sốc điện; thiết bị truyền thông sử dụng công nghệ mạng trường; 
môđun dùng để lưu trữ và phục hồi thông tin cấu hình cho các thiết bị điện tử; ắc quy; 
thiết bị chỉ báo vị trí cho van; bảng mạch điều khiển, bộ biến năng; pin điện; thiết bị sạc 
pin; bộ đóng ngắt; máy biến thế (điện). 

 
Nhóm 11: Máy sấy hút ẩm.  

 

 
(210) 4-2015-20679 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 2.7.9; 2.7.23; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh nước biển, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Kids Plaza  
(VN) 
Số 20 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Bỉm trẻ em dùng một lần. 
 

Nhóm 08: Tông đơ cắt tóc.  
 

Nhóm 11: Máy hâm sữa; máy tiệt trùng.  
 

Nhóm 12: Xe đẩy em bé.  
 

Nhóm 16: Giấy ướt; khăn khô bằng giấy.  
 

Nhóm 18: Đai (dây đeo để giữ trẻ em); địu trẻ em; đai an toàn cho trẻ (dây đai giữ em bé). 
 

Nhóm 20: Ghế rung em bé. 
 

Nhóm 21: Túi giữ nhiệt. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-20682 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CATERPILLAR INC.  (US) 

100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 
61629, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức; đá quý; dụng cụ đo thời gian 

(đồng hồ) và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay, đồng hồ, khuy măng sét, ghim cà vạt, 
ghim kẹp cà vạt, vòng đeo tay (đồ trang sức), mặt dây chuyền (đồ trang sức), khóa cài thắt 
lưng (đồ trang sức), hoa tai, đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn), dây đeo chìa 
khóa (đồ nữ trang rẻ tiền), ghim có đầu bịt (đồ trang sức), ghim cài ve áo (đồ trang sức), 
vòng cổ (đồ trang sức), dây đeo đồng hồ bỏ túi, đồng hồ báo thức, đồng hồ treo tường, 
dây đồng hồ đeo tay, vỏ đồng hồ, dây chuyền (đồ trang sức), dây chuyền đeo đồng hồ, 
dụng cụ đo thời gian dùng như đồng hồ, thiết bị đo thời gian, bông tai dạng kẹp, kẹp cài 
cà vạt, đồ trang sức cho y phục, chốt cài cà vạt, ghim cài để trang sức, đồng hồ bỏ túi, 
nhẫn (đồ trang sức), đồng hồ bấm giờ, dây đồng hồ, chốt gắn cà vạt, ghim cài cà vạt, bộ 
phận chuyển động của đồng hồ. 

 
 

(210) 4-2015-20683 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CATERPILLAR INC.  (US) 

100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 
61629, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức; đá quý; dụng cụ đo thời gian 
(đồng hồ) và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay, đồng hồ, khuy măng sét, ghim cà vạt, 
ghim kẹp cà vạt, vòng đeo tay (đồ trang sức), mặt dây chuyền (đồ trang sức), khóa cài thắt 
lưng (đồ trang sức), hoa tai, đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn), dây đeo chìa 
khóa (đồ nữ trang rẻ tiền), ghim có đầu bịt (đồ trang sức), ghim cài ve áo (đồ trang sức), 
vòng cổ (đồ trang sức), dây đeo đồng hồ bỏ túi, đồng hồ báo thức, đồng hồ treo tường, 
dây đồng hồ đeo tay, vỏ đồng hồ, dây chuyền (đồ trang sức), dây chuyền đeo đồng hồ, 
dụng cụ đo thời gian dùng như đồng hồ, thiết bị đo thời gian, bông tai dạng kẹp, kẹp cài 
cà vạt, đồ trang sức cho y phục, chốt cài cà vạt, ghim cài để trang sức, đồng hồ bỏ túi, 
nhẫn (đồ trang sức), đồng hồ bấm giờ, dây đồng hồ, chốt gắn cà vạt, ghim cài cà vạt, bộ 
phận chuyển động của đồng hồ. 

 
 

(210) 4-2015-20705 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, da cam, đỏ, tím, xanh lá cây, trắng
(731) HI-5 WORLD LIMITED   (VG) 

Palm Grove House, PO Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp thông tin (bao gồm thông qua trực tuyến) về các hoạt động giáo dục, 
đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; cung cấp âm nhạc điện tử trực tuyến, không tải xuống được từ internet; dịch vụ cung 
cấp trò chơi điện tử từ internet; dịch vụ giải trí bằng âm nhạc; trình diễn các buổi biểu 
diễn ca nhạc trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn ca nhạc; dịch vụ giải trí cho trẻ em; 
trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục; dịch vụ tổ chức khóa 
đào tạo; gia sư; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo; dịch vụ giáo dục giảng 
dạy về âm nhạc; công viên vui chơi, giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; sắp 
xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp viđêô trực tuyến, không tải về; 
sản xuất nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; xuất bản sách; xuất bản sách trực 
tuyến; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ trường học [giáo dục]; 
sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình; trình diễn sân khấu.  

 

 
(210) 4-2015-20732 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Lệ Thúy  (VN) 
144/12A Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy ép trái cây, dụng cụ xay thịt (chạy điện), 
dụng cụ xay rau củ (chạy điện). 

 
Nhóm 11: Máy uốn tóc tự động. 
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Nhóm 14: Nhẫn, mặt và dây chuyền, bông tai, lắc tay, đồng hồ. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ xay thịt (không chạy điện), dụng cụ xay rau củ (không chạy điện). 
 

 
(210) 4-2015-20746 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-20747 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-20761 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; 1.15.17 
(591) Da cam, xanh nước biển, đen, trắng 
(731) THERMBLOCK JAPAN CO., LTD.  

(JP) 
6-2-5, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-
0052, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2015-20773 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn PENFIELD  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà VlT, số 519, đường Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; tư vấn sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch 

vụ trọng tài. 
 

 
(210) 4-2015-20830 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 41-2015-0034571 21.07.2015 KR 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ, da cam, trắng 
(731) SK TELECOM CO., LTD.  (KR) 

11, Euljiro-2ga, Jung-Gu, Seoul 100-999 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trực tuyến; quảng cáo qua phương tiện liên lạc không 

dây; quản lý dữ liệu; biên tập và hệ thống hóa thông tin trong ngân hàng dữ liệu; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; khôi phục cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa 
dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; thu 
thập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và bảo trì dữ liệu 
trong cơ sở dữ liệu máy tính; biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư 
liệu máy tính; quản lý và biên lập cơ sơ dữ liệu máy tính; quản lý cơ sở dữ liệu bằng máy 
tính; quản lý tệp tin thương mại và quản lý kho chứa dữ liệu chính bằng máy tính; quản lý 
tư liệu bằng máy tính. 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền viđêô theo yêu cầu (VOD); dịch vụ truyền hình viđêô theo yêu 

cầu; dịch vụ truyền thông vô tuyến băng thông rộng; truyền thông tin bằng mạng cáp 
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quang; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền thông tin bằng mạng viễn thông 
quang học; dịch vụ truyền dữ liệu qua mạng nội địa và quốc tế; dịch vụ truyền thông tin 
điện tử bằng mạng nội địa và quốc tế; dịch vụ truyền thông tin qua mạng nội địa và quốc 
tế; dịch vụ truyền thông tin bằng mạng trong nước và ngoài nước; cấp quyền truy cập vào 
cơ sở dữ liệu; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục dữ liệu qua internet; truyền và tiếp 
nhận thông tin qua mạng viễn thông dữ liệu; dịch vụ truyền theo yêu cầu dữ liệu/âm 
thanh/viđêô/trò chơi và nội dung đa phương tiện; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu 
hoặc thông tin trên internet; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và mạng máy 
tính và liên kết truyền thông điện tử; dịch vụ liên lạc để truy cập một cơ sở dữ liệu; dịch 
vụ truyền dữ liệu; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục truyền thông kỹ thuật số; dịch vụ 
cấp quyền truy cập điện tử vào thiết bị truyền tải theo dòng liên tục truyền thông kỹ thuật 
số; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục nội dung truyền thông kỹ thuật số cho người 
khác; cấp quyền truy cập điện tử vào phương tiện truyền thông kỹ thuật số; dịch vụ truyền 
nhạc kỹ thuật số bằng viễn thông; dịch vụ truyền tệp file kỹ thuật số; dịch vụ liên lạc viễn 
thông mạng kỹ thuật số; dịch vụ truyền thông tin qua mạng kỹ thuật số; cấp quyền truy 
cập vào các trang web trên di động và internet; truyền văn bản/ảnh/viđêô qua ứng dụng 
điện thoại thông minh; dịch vụ truyền ảnh qua điện thoại thông minh/máy tính cá nhân và 
máy tính bảng; cấp quyền truy cập trực tuyến vào cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truyền 
thông tin qua mạng trực tuyến; thông tin về truyền diễn đàn công việc trực tuyến; truyền 
tệp file kỹ thuật số bằng phương thức trực tuyến; truyền nội dung di động bằng phương 
thức trực tuyến; truyền thông tin bằng phương thức trực tuyến; cung cấp nền tảng cho 
chuyển giao nội dung trực tuyến; cung cấp nền tảng cho người cung ứng nội dung trực 
tuyến; cung cấp diễn đàn cho nhà cung cấp nội dung trực tuyến; truyền và nhận thông tin 
cơ sở dữ liệu qua mạng viễn thông không dây hoặc có dây; truyền thông tin qua một 
mạng không dây hoặc có dây; dịch vụ truyền âm thanh, viđêô và thông tin; dịch vụ truyền 
âm thanh, hình ảnh và tín hiệu dữ liệu; cung cấp liên kết viễn thông đến mạng internet 
hoặc cơ sở dữ liệu; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục nội dung âm thanh và viđêô qua 
mạng internet và mạng không dây; dịch vụ liên lạc qua một mạng máy tính toàn 
cầu/internet; truyền ứng dụng qua mạng internet/di động; cấp quyền truy cập vào ứng 
dụng qua mạng internet/di động; truyền phần mềm máy tính qua mạng internet/máy 
tính/liên lạc; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục nội dung âm thanh và viđêô trên 
internet; cấp quyền truy cập vào thông tin trên internet; dịch vụ truyền tải theo dòng liên 
tục video qua internet; cung cấp viđêô qua internet; truyền viđêô/hình ảnh qua internet; 
truyền viđêô/âm thanh/giọng nói qua internet; truyền ảnh động qua internet; truyền file 
nhạc kỹ thuật số qua internet; truyền ảnh/âm thanh qua internet; truyền hình ảnh và giọng 
nói qua internet; truyền nội dung hình ảnh qua internet; truyền phim ảnh qua internet; 
truyền nội dung tiếng động qua internet; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục dữ liệu qua 
internet; truyền nội dung qua internet; truyền dữ liệu/âm thanh và viđêô qua internet; 
truyền viđêô qua internet; truyền nội dung truyền thông đa phương tiện qua internet; 
truyền tin nhắn/dữ liệu/nội dung qua internet; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục tư liệu 
viđêô/âm thanh qua internet; dịch vụ truyền theo thời gian thực tư liệu viđêô và âm thanh 
qua internet; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục tư liệu viđêô qua internet; truyền hình 
ảnh và viđêô qua internet; truyền phần mềm qua internet; cấp quyền truy cập vào ứng 
dụng qua internet; truyền thông tin ứng dụng qua internet; truyền tệp file kỹ thuật số cho 
ứng dụng qua internet, dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục dữ liệu âm thanh/viđêô/nghe 
nhìn qua internet; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục thông tin âm thanh/viđêô/nghe 
nhìn qua internet; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục nội dung âm thanh/viđêô/nghe 
nhìn qua internet; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục tư liệu âm thanh/hình ảnh/nghe 
nhìn qua internet; truyền tư liệu âm thanh qua internet; dịch vụ truyền tải theo dòng liên 
tục trò chơi điện tử qua internet; dịch vụ truyền viđêô theo yêu cầu qua internet; cung cấp 
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nội dung âm thanh và video qua internet; cấp quyền truy cập theo thời gian thuê bao vào 
ứng dụng phần mềm máy tính qua internet; truyền tệp file qua internet; truyền điện tử đổi 
với phần mềm máy tính cho điện thoại di động/điện thoại thông minh qua mạng viễn 
thông/máy tính/internet; dịch vụ truyền và nhận dữ liệu qua phương tiện viễn thông; dịch 
vụ truyền dữ liệu bằng phương tiện viễn thông; truyền dữ liệu điện tử; dịch vụ liên lạc để 
truyền dữ liệu điện tử; truyền thông tin qua mạng liên lạc điện tử; liên lạc máy tính cho 
việc truyền thông tin; truyền dữ liệu/âm thanh và hình ảnh bằng mạng máy tính; liên lạc 
bằng máy tính và thiết bị điện tử di động; cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu máy tính và cơ 
sở dữ liệu trực tuyến điện tử; truyền dữ liệu điện tử đối với tệp file âm thanh và viđêô có 
thể tải xuống được qua mạng máy tính và mạng liên lạc; truyền dữ liệu điện tử đối với tệp 
file âm thanh và viđêô được truyền tải theo dòng liên tục qua máy tính và mạng liên lạc; 
truyền dữ liệu điện tử đối với tệp file âm thanh và viđêô được truyền tải theo dòng liên tục 
qua máy tính và mạng liên lạc; truyền dữ liệu điện tử đối với tệp file phim ảnh và truyền 
thông đa phương tiện qua máy tính và mạng liên lạc; truyền tin nhắn/nội dung dữ liệu 
bằng mạng máy tính/mạng liên lạc di động/mạng liên lạc không dây/mạng liên lạc vệ 
tinh; dịch vụ liên lạc máy tính bằng mạng máy tính (internet); truyền dữ liệu qua một 
mạng máy tính; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục nội dung truyền thông kỹ thuật số 
cho người khác qua mạng máy tính; truyền dữ liệu điện tử đối với nội dung truyền thông 
kỹ thuật số cho người khác qua mạng máy tính; truyền dữ liệu và tài liệu điện tử qua thiết 
bị đầu cuối máy tính và thiết bị điện tử; truyền dữ liệu điện tử qua thiết bị đầu cuối máy 
tính; cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu máy tính; cấp quyền truy cập/kết nối viễn thông vào 
cở sở dữ liệu máy tính/internet; dịch vụ truyền hình ảnh được hỗ trợ bằng máy tính; 
truyền hình ảnh qua máy tính; truyền dữ liệu qua máy tính; truyền thông tin và hình ảnh 
được hỗ trợ bằng máy tính; truyền thông tin qua máy tính; truyền nội dung qua máy tính; 
truyền dữ liệu và tài liệu qua máy tính; truyền dữ liệu và tài liệu điện tử qua máy tính; 
truyền tin nhắn và hình ảnh qua máy tính; dịch vụ liên lạc qua máy tính; cấp quyền truy 
cập vào một nền tảng trực tuyến chứa một tập hợp phần mềm máy tính; cấp quyền truy 
cập vào mạng liên lạc để truyền và nhận phần mềm máy tính/ứng dụng máy tính; truyền 
thông tin qua ứng dụng dành cho máy tính bảng; truyền tệp file âm thanh/viđêô điện tử 
qua mạng liên lạc; truyền thông tin ô tô qua mạng liên lạc; truyền dữ liệu qua mạng liên 
lạc; truyền nội dung di động qua điện thoại di động; cấp quyền truy cập vào nội dung di 
động qua điện thoại di động; cung cấp nội dung qua chức năng N-screen (chia sẻ dữ liệu 
hình ảnh từ thiết bị thông minh như điện thoại hay máy tính bảng lên màn hình tivi); dịch 
vụ truyền tải theo dòng liên tục đối với nội dung truyền thông kỹ thuật số. 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển và thiết kế cơ sở dữ liệu; cập nhật và 

cho thuê phần mềm để xử lý dữ liệu; dịch vụ phát triển phần mềm máy tính để xử lý dữ 
liệu có dung lượng lớn; cung cấp paas - nền tảng hướng dịch vụ (hỗ trợ việc triển khai ứng 
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dụng mà không quan tâm đến chi phí hay sự phức tạp của việc trang bị và quản lý các lớp 
phần cứng và phần mềm bên dưới, cung cấp tất cả các tính năng cần thiết để hỗ trợ chu 
trình sống đầy đủ của việc xây dựng và cung cấp một ứng dụng và dịch vụ web sẵn sàng 
trên internet mà không cần bất kì thao tác tải hay cài đặt phần mềm cho những người phát 
triển, quản lý tin học, hay người dùng cuối); dịch vụ sao lưu dữ liệu máy tính từ xa; phần 
mềm như một dịch vụ (phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và 
cho phép người sử dụng truy cập từ xa qua internet hoặc một mạng riêng); thiết kế và phát 
triển phần mềm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và cải tiến chất lượng 
của phần mềm; thiết kế cơ sở dữ liệu máy tính; phát triển và cập nhật phần mềm máy tính; 
duy trì và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế và 
phát triển phần mềm máy tính; thiết kế và cập nhật phần mềm máy tính; nghiên cứu và 
phát triển phần mềm máy tính; duy trì và nâng cấp phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; nghiên cứu phần mềm máy tính; lập trình 
máy tính; phát triển chương trình máy tính; điện toán đám mây. 
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(511)   Nhóm 01: Bột gỗ và bột giấy dùng cho mục đích sản xuất. 
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(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
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Số 1, phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ 

và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, 

các chế phẩm dược và thú y, các chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng 

dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu 

dùng để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 

diệt cỏ, máy khử độc rau quả, đèn sưởi nhà tắm, máy sấy khô quần áo, bếp hồng ngoại, 

máy sưởi, máy lọc nước, bếp từ, nồi cơm điện, máy xay, máy ép hoa quả, quạt điện, máy 

hút bụi, ấm đun nước, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, cà phê, chè, ca 

cao, đường gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 

bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, 

đồ uống có cồn, rượu, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác 
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để làm đồ uống, thức ăn cho trẻ em, đồ dùng trẻ em, đồ dùng cho trẻ sơ sinh bao gồm: 

thức ăn cho trẻ em, thức ăn cho trẻ sơ sinh, bỉm trẻ em, tã giấy trẻ em, thực phẩm chức 

năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2015-20886 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.14; 9.7.1 

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ace Mall Việt 
Nam  (VN) 
Số A9, ngách 4/178, đường Đình Thôn, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, găng tay, thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2015-20887 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.9.1; 25.5.2; 26.1.2; 5.3.16 

(591) Trắng, tím, xanh lá cây, xanh nước biển, 

cam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Hipp 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy ví (giấy ăn bằng giấy dạng bỏ túi được để trong 

túi nilon có 2 ngăn như chiếc ví), giấy rút, giấy đa năng. 
 

 
(210) 4-2015-20888 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 5.3.16; 2.9.1; 26.4.2 

(591) Trắng, tím, xanh lá cây, xanh nước biển, 

cam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Hipp 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy ví (giấy ăn bằng giấy dạng bỏ túi được để trong 

túi nilon có 2 ngăn như chiếc ví), giấy rút, giấy đa năng. 
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(210) 4-2015-20889 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.1.2; 5.3.16 
(591) Trắng, tím, xanh lá cây, xanh nước biển, 

cam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Hipp 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy ví, giấy rút, giấy đa năng. 
 

 
(210) 4-2015-20893 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi Tân Phát  (VN) 
Cụm tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, xã 
Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-20901 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) PT INTERTOBACCO UTAMA 

INDUSTRY  (ID) 
Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus, 
Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; hộp đựng xì gà; dụng cụ cắt 
đầu xì gà; đót hút xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; đót hút thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; 
đầu lọc thuốc lá điếu; thuốc lá; bật lửa dành cho người hút thuốc; diêm; tẩu hút thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2015-20927 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Minh Ngọc  
(VN) 
Số 1, ngõ 405, phố Bắc Cầu, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Khoai lang chiên bột. 
 

 
(210) 4-2015-21001 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 

1.15.15 
(591) Hồng nhạt, xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ đầu tư Lấp Lánh  (VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại, 

quảng cáo.  
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá, du lịch.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động, thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2015-21003 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) PIDIELLE S.P.A (JOINT-STOCK 

COMPANY)    (IT) 
Via Bergamina 7 Nerviano - Milano Cap 
20014 (Italy)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; chế phẩm nhuộm tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm nối tóc, 

chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc.  
 

 
(210) 4-2015-21014 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CRYSTAL JADE CULINARY 

CONCEPTS HOLDING PTE. LTD.  
(SG) 
180B Bencoolen Street, #11-01The 
Bencoolen, Singapore 189648  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều 

hành kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; dịch vụ cửa hàng 
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trực tuyến và bán lẻ chuyên phục vụ các loại bữa ăn và món ăn chính đã được chế biến 

sẵn và đóng gói sẵn chủ yếu gồm mì sợi, há cảo, mì hoặc cơm đi kèm với rau và thịt, món 

ăn trên cơ sở mì, món ăn trên cơ sở gạo, bánh sữa, bánh nhân thập cẩm, món há cảo, thịt 

nướng, thịt đã chế biến, dim sum cụ thể là thịt, hải sản, thịt gia cầm hoặc rau được gói 

trong lớp bột nhào, món ăn truyền thống của người Trung Quốc và Thượng Hải có đặc 

trưng là món ăn chính từ thịt, rau, cơm và mì; dịch vụ cửa hàng trực tuyến và bán lẻ 

chuyên phục vụ các món bánh ngọt, bánh Trung thu, bánh quy, bánh nướng, bánh ngọt và 

món tráng miệng đặc biệt; dịch vụ cửa hàng trực tuyến và bản lẻ chuyên cung cấp các 

món quà nhỏ và các loại bánh làm quà dịp lễ hội của Trung Quốc; dịch vụ bán lẻ chuyên 

cung cấp đồ ăn châu á, rượu, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp 

thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu cốc-tai; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.   
 

 
(210) 4-2015-21015 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) CRYSTAL JADE CULINARY 

CONCEPTS HOLDING PTE. LTD.  

(SG) 

180B Bencoolen Street, #11-01 The 

Bencoolen, Singapore 189648  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều 

hành kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; dịch vụ cửa hàng 

trực tuyến và bán lẻ chụyên phục vụ các loại bữa ăn và món ăn chính đã được chế biến 

sẵn và đóng gói sẵn chủ yếu gồm mì sợi, há cảo, mì hoặc cơm đi kèm với rau và thịt, món 

ăn trên cơ sở mì, món ăn trên cơ sở gạo, bánh sữa, bánh nhân thập cẩm, món há cảo, thịt 

nướng, thịt đã chế biến, dim sum cụ thể là thịt, hải sản, thịt gia cầm hoặc rau được gói 

trong lớp bột nhào, món ăn truyền thồng của người Trung Quốc và Thượng Hải có đặc 

trưng là món ăn chính từ thịt, rau, cơm và mì; dịch vụ cửa hàng trực tuyến và bán lẻ 

chuyên phục vụ các món bánh ngọt, bánh Trung thu, bánh quy, bánh nướng, bánh ngọt và 

món tráng miệng đặc biệt; dịch vụ cửa hàng trực tuyến và bán lẻ chuyên cung cấp các 

món quà nhỏ và các loại bánh làm quà dịp lễ hội của Trung Quốc; dịch vụ bán lẻ chuyên 

cung cấp đồ ăn châu á, rượu, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp 

thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu cốc-tai; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2015-21016 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; 26.15.5 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOREHOME  
(VN) 
Số 19, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất của trẻ em như: ghế, bàn, giường, tủ.  
 

Nhóm 42: Thiết kế các sản phẩm đồ gỗ nội thất chuyên dành cho trẻ em; thiết kế kiến trúc 
chuyên dành cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-21072 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.1.2; 6.1.2; 25.5.25 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hà Thất Thắng  (VN) 
137/02 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng; mua bán các mặt hàng dược 

phẩm; mua bán văn phòng phẩm; mua bán thức ăn và nước uống; mua bán thiết bị điện tử 
và điện gia dụng; quản lý hoạt động kinh doanh siêu thị và cửa hàng bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2015-21086 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 25.5.25; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, đỏ, tím nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

máy văn phòng Việt Com  (VN) 
B7, khu Vacvina, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực dùng cho máy sao chụp tài liệu (mực dùng cho máy photocopy); 

vỏ hộp mực in (chứa mực in); hợp phần mực in (các chất tổng hợp dùng trong việc in ấn). 
 

Nhóm 35: Mua bán mực in, mực dùng cho máy photocopy, máy in, máy photocopy; đại lý 
mua bán ký gửi hàng hoá như mực in, mực photocopy, máy photocopy, vỏ hộp mực in; 
dịch vụ mua bán trực tuyến các sản phẩm như mực in, mực photocopy, máy photocopy, vỏ 
hộp mực in. 
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(210) 4-2015-21091 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 2.1.13; 25.1.15; 26.5.1; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, ghi nhạt 
(731) UNITED WINERY AND DISTILLERY 

CO., LTD.  (TH) 
14 Sangsom Building, Soi Yasoob 1, 
Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon 
Sub-District, Chatuchak District, 
Bangkok 10900, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu brandi (rượu mạnh), rượu gin, rượu uýt ki, rượu mạnh (đồ uống), rượu, 

rượu làm từ gạo và đường, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh được pha trộn với các đồ 
uống khác (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2015-21093 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.7.20; 2.7.15; A2.1.24; 24.1.1; 26.4.2; 

A1.1.10; A1.1.5 
(731) ZHANJIANG SUSA FOOD CO., LTD.  

(CN) 
No. 01-03, Floor 8, Zhanjiang Yingzhan 
Holidays Plaza, No. 9A Haibei Road, 
Chikan District, Zhanjiang City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; nước [đồ uống]; đồ uống hỗn hợp 

không có cồn (cốc tai); nước ép rau [đồ uống]; nước dừa [đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2015-21094 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.1.1; 26.4.2; A1.1.10; A1.1.5; 

A2.1.24; 2.7.20; 2.7.15 
(731) ZHANJIANG SUSA FOOD CO., LTD.  

(CN) 
No. 01-03, Floor 8, Zhanjiang Yingzhan 
Holidays Plaza, No. 9A Haibei Road, 
Chikan District, Zhanjiang City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; nước [đồ uống]; đồ uống hỗn hợp 

không có cồn (cốc tai); nước ép rau [đồ uống]; nước dừa [đồ uống]. 
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(210) 4-2015-21098 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) PFIZER CONSUMER HEALTHEARE 

AB  (SE) 

Vetenskapsvagen 10, 191 90 Sollentuna, 

Sweden 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2015-21099 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) PFIZER CONSUMER HEALTHEARE 

AB   (SE) 

Vetenskapsvagen 10, 191 90 Sollentuna, 

Sweden  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2015-21102 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) INFOVISION OPTOELECTRONICS 

(KUNSHAN) CO., LTD.   (CN) 

No. 1 Longteng Road, Kunshan City, 

Jiangsu Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chỉ báo định lượng; màn hình viđêô; màn huỳnh quang; tấm che chống 

chói mắt; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay (laptop); máy tính 

sổ tay (notebook); máy tính bảng; thiết bị thu hình; điện thoại; điện thoại hình; điện thoại 

thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; đĩa phản quang cho trang phục, để 

phòng ngừa tai nạn giao thông; dụng cụ hàng hải; thiết bị định vị toàn cầu; kính quang 

học; mạch tích hợp; bảng mạch in.  
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(210) 4-2015-21103 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) FOXDA TECHNOLOGY 

INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO., LTD  
(CN) 
Block 1, Foxda Industrial Park, North of 
Lanzhu Rd., Pingshan New Dist., 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ thiết bị điện thoại vô tuyến, điện thoại đi động: thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; 

máy thu và phát vô tuyến xách tay, bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; máy tính bảng: 
màng chắn [âm thanh]; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; tai nghe; 
thiết bị nghe nhạc cầm tay.  

 

 
(210) 4-2015-21140 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thanh 
Tân Dương  (VN) 
Số 34 đường Đỗ Đức Dục, phường Phú 
Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dành cho thú y; chất diệt động vật có hại. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2015-21146 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thương mại Thành Công  (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, phường Hạp 
Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21147 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Thành Công  (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, phường Hạp 

Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2015-21160 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giày da Hưng 
Gia Phúc  (VN) 
21 đường 15, khu dân cư Bình Hưng, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ; giầy ống, giầy cao su; dép; giầy, giầy thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-21163 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Trắng, xanh đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhựa Quang Minh 
Phát  (VN) 
72E đường Miếu Bình Đông, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Cánh quạt tạo ô xi cho hồ nuôi tôm bằng nhựa. 

 

Nhóm 20: Van cấp thoát nước bằng nhựa.  
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(210) 4-2015-21187 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 5.5.16; 25.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH chế biến nước 

chấm MEKONG   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương, tương ớt. 

 

 
(210) 4-2015-21220 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86/564,115 13.03.2015 US 

  
(731) BRETT RATNER  (US) 

c/o Rat Entertainment, 16030 Ventura 
Boulevard, #380 Encino, CA 91436, 
United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia. 

 

 
(210) 4-2015-21233 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MARVEL CHARACTERS, INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là sản xuất, phân phối, và cho thuê các bộ phim điện 

ảnh; sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình và truyền thanh; sản xuất và cho 

thuê các bản ghi âm và ghi hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các 

chương trình giải trí và chương trình tương tác để phân phối thông qua các phương tiện 

truyền hình, cáp, vệ tinh, các phương tiện âm thanh và ghi hình, đầu máy, đĩa máy tính và 

các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các chương 

trình giải trí liên tục, chương trình tin tức, và chương trình thông tin sự kiện thời sự, tất cả 

được truyền qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; thông tin giải trí; dịch vụ giải 

trí liên quan đến việc cung cấp các chương trình dài nhiều kỳ có nội dung là phim hoạt 
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hình, cuộc phiêu lưu mạo hiểm hành động thực được truyền qua các thiết bị truyền thông 

không dây cụ thể là điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, và các thiết bị 

cầm tay không dây; dịch vụ giải trí trong lĩnh vực phim và truyền hình, cụ thể là sáng tạo 

và sản xuất các hình ảnh được tạo ra bằng máy vi tính dùng cho phim điện ảnh, phim hoạt 

hình, viđêô, viđêô hoạt hình, chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình, 

cung cấp dịch vụ hoạt hình sử dụng hiệu ứng nghe nhìn đặc biệt cho phim điện ảnh và 

truyền hình dùng cho phim, viđêô và truyền hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là sản xuất hàng 

loạt chương trình truyền hình liên tục có nội dung là phim hoạt hình và cuộc phiêu lưu 

mạo hiểm hành động thực; dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp các bộ phim hành động thực 

và phim hoạt hình và băng viđêô để phát sóng trên truyền hình; dịch vụ rạp chiếu phim, 

cụ thể là trình chiếu phim và băng viđêô trong rạp; dịch vụ giải trí, cụ thể là các buổi trình 

diễn trực tiếp trong rạp có các nhân vật mặc trang phục; cung cấp phần mềm trò chơi trên 

máy vi tính tương tác trực tuyến không tải được về qua mạng điện tử mà có thể được 

người sử dụng mạng truy cập trong toàn bộ mạng; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; 

cung cấp các thông tin giải trí liên quan đến sách có tranh truyện, phim điện ảnh, chương 

trình truyền hình hoạt hình và trò chơi viđêô trên các trang web; cung cấp tin tức và thông 

tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến sách có tranh truyện, phim điện ảnh, chương trình 

truyền hình hoạt hình và các trò chơi viđêô qua một mạng điện tử; dịch vụ công viên giải 

trí và công viên giải trí theo chủ đề; dịch vụ giáo dục và giải trí được cung cấp cho hoặc 

liên quan đến công viên theo chủ đề; các buổi trình diễn sân khấu trực tiếp; trình diễn các 

buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn sân khấu; dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục, cụ thể là 

phát triển, sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo và chương trình về giáo dục trong lĩnh 

vực sách có tranh truyện. 
 

 
(210) 4-2015-21238 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 21.1.15 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân KUBIC  
(VN) 
Đội 4, thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại áng, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-21239 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân KUBIC  
(VN) 
Đội 4, thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại áng, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép. 
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(210) 4-2015-21244 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) CHUNIL TRADING INC  (KR) 

49, Hakgam-daero 221beon-gil, Sasang-
gu, Busan, 617-801, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày da; giày để tập luyện; giày cao cổ; dép; giày. 

 

 
(210) 4-2015-21246 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Viện Thủy Công - Viện Khoa 
học Thủy lợi Việt Nam  (VN) 
Số 3 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm; phụ kiện nhựa dùng cho ngành nước, cụ thể đầu nối ống mềm, 
mối nối ống mềm, khớp nối ống mềm. 

 

 
(210) 4-2015-21250 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu âm Nhạc  (VN)
125/20 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Dung dịch hiện màu [nhiếp ảnh]; Chất trám lót thân vỏ xe ô tô; Phân bón trong 

nông nghiệp; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm; hoá chất dùng trong quá trình 
lên men rượu vang; hợp chất sản xuất đĩa hát. 

 
Nhóm 02: Phẩm màu cho đồ uống; nhựa cây; mực in; chế phẩm màu; chất nhuộm.  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; tinh dầu; chế phẩm đánh răng; hương liệu (tinh 
dầu, dùng cho đồ ăn và đồ uống). 

 
Nhóm 04: Xăng; nhiên liệu; chất bôi trơn (dầu nhờn); khí dầu mỏ; sáp ong (dạng thô); sản 
phẩm dùng để bảo quản da (dầu và mỡ).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; tá dược dùng trong ngành y; thuốc mê (gây tê); chế phẩm chống 
ký sinh trùng; chất khử trùng; băng vệ sinh. 
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Nhóm 06: Biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại cho xe cộ; nút bịt chai lọ bằng kim loại; 
cầu nhảy ở bể bơi bằng kim loại; bến nổi bằng kim loại để neo tầu thuyền; vòng tay nhận 
dạng bằng kim loại cho bệnh viện; thanh đo giới hạn chất hàng để chuyên chở bằng kim 
loại cho toa xe đường sát.  

 
Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có ga; động cơ máy bay; bộ chế hòa khí; Máy xay cà 
phê, trừ loại vận hành bằng tay; máy tách kem/sữa; máy phát điện. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dao trộn, phết (của họa sỹ); dụng cụ cắt (công cụ 
cầm tay); bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dụng cụ xăm hình; bàn là.  

 
Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; phim điện ảnh [đã 
phơi sáng]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; điện thoại di 
động; kính thiên văn khúc xạ.  

 
Nhóm 10: Thiết bị phun dùng trong ngành y; máy xoa bóp đặt trên giường; thắt lưng 
chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ nha khoa; bàn mổ; ống đựng thuốc.  

 
Nhóm 11: Máy điều hoà; bếp gas; thiết bị và dụng cụ nấu nướng; thiết bị và máy làm khô; 
bộ tiết kiệm nhiên liệu; đèn xe đạp.  

 
Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; xe gắn máy; ô tô; ô tô có gắn máy xúc; 
phà; thuyền phao.  
Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; chất tự cháy; súng; tín hiệu báo sương mù và báo nổ; tên 
lửa báo hiệu.  

 
Nhóm 14: Nữ trang bằng kim loại quý hoặc đá quý; đồ châu báu; đồng hồ đeo tay; kim 
cương; ngọc trai; kim loại quý. 

 
Nhóm 15: Bộ chuông hoà âm; nhạc cụ; trống; đàn; sáo; kèn.  

 
Nhóm 16: Máy và thiết bị đóng sách [thiết bị văn phòng]; sách; bút vẽ; báo chí; áp phích 
quảng cáo; giấy cho ảnh chụp X-quang. 

 
Nhóm 17: Vải cách điện nhiệt; cao su lỏng; sợi thủy tinh nhân tạo để cách điện, cách  
nhiệt; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; vòi cứu hỏa; dây bằng chất dẻo 
dùng để hàn. 

 
Nhóm 18: Ba lô; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; ví tiền; gậy leo núi; cặp đựng giấy 
tờ, tài liệu; gọng ô, dù hoặc lọng.  

 
Nhóm 19: Cột quảng cáo, không bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật từ đá; cát dùng cho 
bể thủy sinh; bến nổi không bằng kim loại để buộc tàu thuyền; sân trượt băng [cấu kiện 
không bằng kim loại]; buồng điện thoại, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (dùng cho gia đình, trường học, văn phòng) bao gồm: bàn; ghế; 
giường, tủ, kệ, rèm bằng tre. 

 
Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; bình tưới cây; đồ 
đựng dùng cho gia đình; đồ dùng trong nhà vệ sinh; bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa.  
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Nhóm 22: Vải nhựa; lều trại; đai không bằng kim loại dùng để chuyển hàng nặng; cái 
võng; mái che bằng vải bạt. 

 
Nhóm 23: Len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len; chỉ; sợi cao su dùng cho ngành dệt; sợi và 
chỉ tơ nhân tạo; sợi bằng thủy tinh dùng cho ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Bộ đồ vải dùng cho giường (gồm ga phủ và chăn); vải vóc; rèm cửa bằng sợi 
dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn lau mặt; khăn tay bỏ túi bằng vải; áo gối bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân.  

 
Nhóm 26: Tóc giả; hoa giả; đăng ten trang trí; đồ thêu, ruy băng (đồ may vá).  

 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm ô tô; thảm (trướng) treo tường (không bằng vải); mảng đất 
có cỏ nhân tạo; lớp lót dưới thảm.  

 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; máy để luyện tập thể dục; đồ chơi; đồ câu, đánh 
cá; trò chơi trong nhà.  

 

Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; thực phẩm 
làm từ cá; trái cây đông lạnh; rau đã nấu chín; thịt đóng hộp; mứt nhão.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; Bánh ngọt; Đồ gia vị; Kem lạnh; Thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; Món sushi của Nhật Bản.  

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi; thức ăn cho vật nuôi, động vật sống; thực phẩm cho động vật; 
chế phẩm để vỗ béo động vật; bả rượu bia. 

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); bia; mật hoa quả (không có cồn), nước ép trái cây ị 
1 (đồ uống không cồn); tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước có gaz.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; nước ép trái cây có cồn; rượu tiêu cơm (uống 
sau bữa ăn, không dùng cho mục đích y tế); rượu mùi; đồ uống chưng cất.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dành cho người hút thuốc; hộp diêm; tẩu thuốc lá; xì gà; 
tập giấy cuốn thuốc lá.  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; quản lý kinh doanh của  
những người hoạt động thể thao; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; sản xuất phim quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động 
sản, dịch vụ cung cấp thông tin về bất động sản, dịch vụ làm tài chính; hoạt động ngân 
hàng. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa xe cộ; khai thác khoáng sản; dịch vụ làm sạch toà nhà và các thiết bị 
trong nhà; bảo dưỡng và sửa chữa máy bay; làm sạch quần áo; sửa chữa máy chụp ảnh. 

 
Nhóm 38: Phát thanh; Truyền hình; Phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; 
Thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; Thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; Hãng 
thông tấn. 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và 

khách du lịch; dịch vụ chuyển phát thư tín, bưu phẩm và hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 

hàng; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ bao gói hàng hóa.    

 

Nhóm 40: Xử lý phim điện ảnh; tráng rửa phim ảnh; in ốp sét; chế biến dầu mỏ; mạ kim 

loại; thông tin về xử lý vật liệu. 

 

Nhóm 41: Tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 

Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; Sản xuất chương trình biểu diễn; Tổ 

chức cuộc thi sắc đẹp; Dịch vụ giới thiệu phim; Huấn luyện [đào tạo]; Tổ chức các cuộc 

thi [giáo dục hoặc giải trí]; Tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; Dịch vụ điều chỉnh nhạc 

[DJ]; Biên tập băng hình; Dịch vụ giải trí; Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; Dịch vụ 

người mẫu cho các nghệ sĩ; Cho thuê phim điện ảnh; Dịch vụ trường quay; Dịch vụ sáng 

tác nhạc; Nhà hát ca múa nhạc; Dịch vụ phóng viên tin tức; Tổ chức trình diễn thời trang 

cho mục đích giải trí; Lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; Sản xuất nhạc; Dịch vụ phòng 

thu âm; Giải trí trên truyền hình. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy tính và phần mềm máy tính, dịch vụ thiết kế phần mềm 

và các chương trình máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ vào việc 

thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, cầu đường, hóa chất; dịch vụ thiết kế kiến trúc; 

dịch vụ thiết kế tạo mẫu.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê, cho thuê 

bàn ghế, đồ thuỷ tinh; cho thuê phòng họp; cho thuê lều.  

 

Nhóm 44: Nhà điều dưỡng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trồng rừng và chăm sóc vườn 

hoa, cây cảnh; thẩm mỹ viện; bệnh viện; nhà tế bần.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ li xăng về sở hữu trí tuệ; dịch vụ trọng tài phân xử; câu 

lạc bộ gặp gỡ; hãng thám tử; dịch vụ cho thuê quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-21251 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.13.25; A24.15.7 

(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CMK Việt Nam  
(VN) 
Số 1, ngách 637/1/32 đường Trương 

Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc vận hành bằng điện dùng trong công nghiệp và gia dụng 

như máy bơm, máy lọc nước, máy nén, máy khoan, máy xay nghiền.  
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(210) 4-2015-21258 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A1.1.2; A1.1.25; A1.1.12 
(731) CENTRAL DEPARTMENT STORE 

LIMITED   (TH) 
1027 Central Chidlom Tower, 7th Floor, 
Ploenchit Road., Lumpini Sub-District, 
Pathumwan District, Bangkok, 10330, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: áo sơ mi (trừ áo lót và áo thể thao); áo váy; quần dài (trừ quần lót và quần thể 

thao); áo vét [quần áo]; váy.  
 

 
(210) 4-2015-21259 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CENTRAL DEPARTMENT STORE 

LIMITED    (TH) 
1027 Central Chidlom Tower, 7th Floor, 
Ploenchit Road., Lumpini Sub-District, 
Pathumwan District, Bangkok, 10330, 
Thailand   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi (trừ áo lót và áo thể thao); áo váy; quần dài (trừ quần lót và quần thể 
thao); áo vét [quần áo]; váy.  

 
 

(210) 4-2015-21260 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CENTRAL DEPARTMENT STORE 

LIMITED   (TH) 
1027 Central Chidlom Tower, 7th Floor, 
Ploenchit Road., Lumpini Sub-District, 
Pathumwan District, Bangkok, 10330, 
Thailand   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi (trừ áo lót và áo thể thao); áo váy; quần dài (trừ quần lót và quần thể 
thao); áo vét [quần áo]; váy.  
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(210) 4-2015-21261 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.9; 26.4.3; 5.5.19; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ 
(731) CENTRAL DEPARTMENT STORE 

LIMITED     (TH) 
1027 Central Chidlom Tower, 7th Floor, 
Ploenchit Road., Lumpini Sub-District, 
Pathumwan District, Bangkok, 10330, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi (trừ áo lót và áo thể thao); áo váy; quần dài (trừ quần lót và quần thể 
thao); áo vét [quần áo]; váy.  

 

 
(210) 4-2015-21262 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.1; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) CENTRAL DEPARTMENT STORE 

LIMITED     (TH) 
1027 Central Chidlom Tower, 7th Floor, 
Ploenchit Road., Lumpini Sub-District, 
Pathumwan District, Bangkok, 10330, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi (trừ áo lót và áo thể thao); áo váy; quần dài (trừ quần lót và quần thể 
thao); áo vét [quần áo]; váy.  

 

 
(210) 4-2015-21263 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CENTRAL DEPARTMENT STORE 

LIMITED     (TH) 
1027 Central Chidlom Tower, 7th Floor, 
Ploenchit Road., Lumpini Sub-District, 
Pathumwan District, Bangkok, 10330, 
Thailand    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi (trừ áo lót và áo thể thao); áo váy; quần dài (trừ quần lót và quần thể 
thao); áo vét [quần áo]; váy.  
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(210) 4-2015-21264 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) CENTRAL DEPARTMENT STORE 

LIMITED     (TH) 

1027 Central Chidlom Tower, 7th Floor, 

Ploenchit Road., Lumpini Sub-District, 

Pathumwan District, Bangkok, 10330, 

Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi (trừ áo lót và áo thể thao); áo váy; quần dài (trừ quần lót và quần thể 

thao); áo vét [quần áo]; váy.  
 

 
(210) 4-2015-21268 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.9.1; A3.9.6 

(591) Vàng, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Nguyễn 
Long   (VN) 
29 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột rau câu, sản phẩm sữa, thức ăn làm từ cá, dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2015-21299 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) ZHENG QING FENG  (CN) 

437-2-6 Hao, Xin Kai Jie, Lin Qing Shi, 

Shan Dong, Zhong Guo.  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 

(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại vòng bi, bánh răng, phụ kiện vòng bi. 
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(210) 4-2015-21343 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 
Số nhà 35B Đồng Nhân A, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; xà phòng. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho 

mục đích y tế; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa. 
 

 
(210) 4-2015-21344 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 
Số nhà 35B Đồng Nhân A, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; xà phòng. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho 

mục đích y tế; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa. 
 

 
(210) 4-2015-21345 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 
Số nhà 35B Đồng Nhân A, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; xà phòng. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho 

mục đích y tế; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa. 
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(210) 4-2015-21354 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.2.1; A3.2.24 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) SHANGHAI SHANGMEI COSMETICS 

CO., LTD.   (CN) 

Room 701, No. 515 Yinxiang Road, 

Nanxiang Town, Jiading District, 

Shanghai, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước xức tóc; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; tinh 

dầu.  
 
 

(210) 4-2015-21386 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. 

KG ARZNEIMITTEL   (DE) 

Sudbrackstrasse 56, D-33611 Bielefeld, 

Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng cho mục 

đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho 

mục đích y tế; cao dán cho mục đích y tế; vật liệu băng bó dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-21435 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(300) 86533622 12.02.2015 US 

  

(731) TRISHA YEARWOOD ENTERPRISES, 

LLC  (US) 

3310 West End Avenue, Suite 400, 

Nashville, TENNESSEE 37203 USA 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà. 
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(210) 4-2015-21436 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86531988 11.02.2015 US 

  
(731) TRISHA YEARWOOD ENTERPRISES, 

LLC  (US) 
3310 West End Avenue, Suite 400, 
Nashville, TENNESSEE 37203 USA  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà. 

 

 
(210) 4-2015-21442 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 8.1.25; 5.7.3; 7.1.5; A5.3.14; 7.5.10; 

26.1.1; A5.3.13 
(591) Ghi, trắng, đỏ, vàng đậm, xanh da trời, 

hồng nhạt, vàng nhạt, xanh lá cây 
(731) Hợp tác xã bánh đa nem mỳ 

Thổ Hà  (VN) 
Thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem. 

 

 
(210) 4-2015-21495 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.3.23; 26.1.1; 

A26.1.18; 26.1.10 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh da trời, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Thiện  (VN) 
Xóm Xuân Lập, xã Hải Xuân, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi qua chế biến; tỏi ngâm; củ tỏi chua ngọt. 

 

 
(210) 4-2015-21496 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.9.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Thiện   (VN) 
Xóm Xuân Lập, xã Hải Xuân, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định  
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(511)   Nhóm 29: Tỏi qua chế biến; tỏi ngâm; củ tỏi chua ngọt. 
 

 
(210) 4-2015-21504 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24; 26.1.2; 1.13.1; 26.1.9 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KAIXIN  (VN) 
206/25 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ dụng cụ y tế, bán lẻ đồ điện gia dụng (bán lẻ máy móc, thiết bị điện, vật 

liệu điện (dây điện, dây loa và thiết bị điện khác dùng trong mạch điện), bán lẻ thiết bị âm 
thanh, ánh sáng, camera quan sát, máy ghi âm, ghi hình, thiết bị báo cháy, báo trộm, thiết 
bị báo động), đèn và bộ đèn điện; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phầm mềm và thiết 
bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; bản lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 
thông.  

 

 
(210) 4-2015-21507 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ H&D   (VN) 
33 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Giường gỗ; tủ gỗ; bàn gỗ; ghế gỗ; kệ gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-21508 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.6; 25.7.25; 26.13.25; A14.1.15; 

14.1.13 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ H&D  (VN) 
33 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Giường gỗ; tủ gỗ; bàn gỗ; ghế gỗ; kệ gỗ. 
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(210) 4-2015-21592 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Nâu, cam, trắng, đen. 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian, sản phẩm được bọc bằng kim loại quý cụ thể là kẹp cài 

caravát, ghim cài, trâm cài đầu (đồ trang sức), sản phẩm làm từ kim loại quý cụ thể là kẹp 
cài caravát, ghim cài, trâm cài đầu (đồ trang sức), đồng hồ, đồ trang sức, kim loại quý và 
hợp kim của chúng, đá quý. 

 
 

(210) 4-2015-21595 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Nâu, cam, trắng, đen. 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật, sản phẩm bằng da cụ thể là ví, túi cầm tay cho phụ nữ, túi du lịch, 

hòm bằng da, bao để móc chìa khóa, dây cương, rương, da, đồ giả da cụ thể là ví, túi cầm 
tay cho phụ nữ, túi du lịch, hòm, bao để móc chìa khóa, lọng, yên cương, túi du lịch, va li, 
«, gậy chống, roi. 

 
 

(210) 4-2015-21599 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A3.11.3; 24.11.3; 3.7.17 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm điều trị tóc (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc 

tóc; keo xịt tóc; dầu dưỡng tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc; thuốc nhuộm tóc; chất tẩy trắng tóc; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; nước hoa; 
nước thơm (nước hoa loãng); bánh xà phòng vệ sinh; xà phòng; sữa rửa mặt và toàn thân; 
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chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm trắng da; kem dưỡng ẩm; dầu chăm sóc da; kem 
chăm sóc da; sữa tắm chăm sóc da; phấn nền dạng lỏng; kem chống nắng (UV), dầu 
chống nắng (UV); sữa chống nắng (UV); chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; phấn trang 
điểm; son môi; phấn bôi mặt; chế phẩm chăm sóc toàn thân; chế phẩm làm trắng da toàn 
thân; kem bôi tay; muối tắm (không cho mục đích y tế); chế phẩm dùng để tắm (mỹ 
phẩm), không cho mục đích y tế; thuốc đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-21625 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh lá cây, xanh pha vàng, 

nâu, vàng, vàng nhạt, vàng đồng, đen, 
trắng, trắng bạc 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 
138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 

 

 
(210) 4-2015-21626 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh lá cây, nâu nhạt, da 

cam, vàng, vàng nhạt, vàng đồng, hồng 
tím, đen, trắng, trắng bạc 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 
138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 

 
 

(210) 4-2015-21627 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh lá cây, nâu, vàng, vàng 

nhạt, vàng đồng, đen, trắng, trắng bạc 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 

138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-21657 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh nõn chuối. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Nhật Phát  
(VN) 
434/76/90 Phạm Văn Chiều, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 11: Máy tắm nước nóng, bếp quang, bếp gas; quạt máy; máy lọc làm sạch nước 
bằng ô zôn.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy tắm nước nóng, bếp quang, bếp gas, máy bơm nước, máy xay 
sinh tố, máy lọc làm sạch nước bằng ô zôn.  

 

 
(210) 4-2015-21663 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.25; A25.7.5; 1.3.1; A1.1.2; 

A1.1.12 
(591) Trắng, vàng nâu, xanh lục 
(731) Công ty cổ phần Xuyên Thái 

Bình   (VN) 
236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; thịt; sữa, trái cây được bảo quản, hạt và rau quả đã qua 
chế biến.  

 
Nhóm 30: Sản phẩm bánh kẹo; gạo; cà phê; hạt tiêu; gia vị; bột và chế phẩm làm từ ngũ 
cốc.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; chất chiết từ quả không 
chứa cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống; mật hoa quả, không có cồn, đồ uống hỗn hợp, 
không có cồn. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị, cụ thể là bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ 
uống, đồ gia dụng như bếp, chén, xoong nồi, đồ điện tử như điện thoại, tivi (tất cả thuộc 
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nhóm này); đại lý quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lí kinh doanh; nghiên cứu thị trường; 
nghiên cứu kinh doanh; thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài và bên trong), xây dựng, sửa chữa, lắp đặt 
công trình công nghiệp và dân dụng.  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ diệt động vật có hại 
trong nông nghiệp; dịch vụ thú y; dịch vụ làm vườn.  

 

 
(210) 4-2015-21701 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi   (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  

 

 
(210) 4-2015-21702 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi   (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  

 

 
(210) 4-2015-21703 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi   (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  
 

 
(210) 4-2015-21704 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi   (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  

 

 
(210) 4-2015-21713 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD   (KR) 

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repulic 
of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ nướng, bánh patê, bánh mỳ, bánh ngọt, đá bào với đậu đỏ ngọt (đồ ăn 

nhẹ), cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở sôcôla, sôcôla.  
 

 
(210) 4-2015-21714 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD   (KR) 

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống theo phong cách phương tây; 

dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà 
phê hoa quả; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán cà phê bánh mỳ; hiệu 
bánh mỳ.  
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(210) 4-2015-21715 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A25.1.10; 24.17.25; 24.17.17 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD   (KR) 

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repulic 
of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống theo phong cách phương tây; 
dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà 
phê hoa quả; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán cà phê bánh mỳ; hiệu 
bánh mỳ. 

 

 
(210) 4-2015-21716 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.17.25; 24.17.17; 26.4.2; A25.1.10 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD   (KR) 

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-
gu, Seongnam - si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ nướng, bánh patê, bánh mỳ, bánh ngọt, đá bào với đậu đỏ ngọt (đồ ăn 

nhẹ), cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở sôcôla, sôcôla.  
 

 
(210) 4-2015-21718 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 2015052253 13.02.2015 MY 

(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.4.4; A9.3.19 
(731) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
Florida 32837, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia dụng hoặc cho nhà bếp; chai lọ đựng 
nước, chai lọ rỗng; bình bẹt đựng nước uống; đồ chứa đựng nước uống; hộp đựng bữa ăn 
trưa, đồ chứa đựng bánh xăng-đuých; bình cách nhiệt; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; 
nồi nấu không dùng điện, bộ nồi nấu không dùng điện; đồ chứa đựng dự trữ thực phẩm và 
nắp đậy kèm theo, hộp nhỏ đựng thực phẩm, đĩa ăn, cốc vại, bát, cốc/chén/tách, bình rót, 
hộp đựng bánh ngọt và nắp đậy kèm theo, đĩa phục vụ ăn uống, khay phục vụ ăn uống, lọ 
đựng muối và hạt tiêu, lọ đựng gia vị, đồ chứa đựng thực phẩm bằng nhựa dùng trong lò vi 
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sóng; thìa và bình rót để đo lượng thực phẩm; khuôn làm gelatin; dụng cụ cắt bánh quy, 
tấm ván đế nặn bột làm bánh ngọt, trục cán bột bằng nhựa, chậu hoa, cốc/chén/tách, đĩa, 
bát đựng xúp, đĩa ăn, thìa đục lỗ dùng trong nhà bếp, thìa trộn (dụng cụ nhà bếp), bộ đồ 
ăn (ngoại trừ dao và dĩa) không bằng kim loại quý, đĩa nhô, nắp đậy đĩa; muôi cán dài; đồ 
chứa đựng gia dụng bằng thủy tinh, sứ và đất nung không bao gồm trong các nhóm khác; 
máy trộn khuấy không dùng điện; máy ép trái cây không dùng điện. 

 

(210) 4-2015-21729 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86/539,019 18.02.2015 US 

(731) ZILLOW, INC.  (US) 
1301 2nd Ave., Floor 31, Seattle, 
Washington 98101, United States 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách trong lĩnh vực bất động sản, kinh tế, và phân tích dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2015-21742 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần nông dược 

HAI  (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong công nghiệp; phân bón. 
 

Nhóm 31: Lúa; ngô; cây trồng; cây lấy sợi; cây hạt chứa dầu; rau tươi; hoa tự nhiên; cây 
giống; cây điều; cây hồ tiêu; cây cà phê.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; 
dịch vụ mua bán các sản phẩm: hóa chất dùng trong công nghiệp và nông nghiệp, thuốc 
bảo vệ thực vật, hạt nhựa, hạt giống thực vật, cây cảnh, sợi cọ, sợi gai dầu, sợi đay, lúa, 
ngô, hạt hồi, hạt tiêu, hạt dẻ, hạt ca cao thô, hạt lanh làm thức ăn cho động vật, mầm hạt 
giống, hạt [ngũ cốc], hạt cho thức ăn động vật, hạt giống thực vật, hạt vừng, hạt hướng 
dương, hạt đậu nành, hạt đã chế biến, rễ cây thuốc, rễ cây đại hoàng dùng cho mục đích 
dược phẩm, rễ cây dùng làm thực phẩm, vỏ cây dùng cho mục đích dược phẩm, động vật 
sống, thịt, dầu ngô, bơ thực vật, quả ôliu đã được bảo quản, củ hành đã được bảo quản, 
dầu hạt cọ cho thực phẩm, lạc đã chế biến. 

 
Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn 
phòng (bất động sản); cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 39: Cho thuê kho chứa hàng; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe tải. 
 

Nhóm 44: Sản xuất giống cây trồng (vườn ươm cây); cho thuê máy móc thiết bị ngành 
nông dược; khám chữa bệnh cho cây; dịch vụ chăm sóc cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-21744 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) GLOBAL TOP TECHNOLOGIES (M) 

SDN. BHD.  (MY) 
No. 12, Jalan Ara SD 7/3B, Bandar Sri 
Damansara, 52200 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch kín thiết bị truyền hình; camera giám sát; thiết bị camera an ninh. 

 

 
(210) 4-2015-21802 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) UK00003097882 06.03.2015 GB 

(531) 26.3.23; A24.15.7 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2015-21803 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) UK00003100291 20.03.2015 GB 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 

hút thuốc cụ thể lâ hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 

bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc lá, diêm.  
 
 

(210) 4-2015-21860 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 

(731) Hộ kinh doanh Bé Nguyệt  
(VN) 
Sạp P21 và P35, chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm. 

 
Nhóm 35: Mua bán thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm.  

 

 
(210) 4-2015-21862 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương đậm 

(731) Hộ kinh doanh Minh Hưng  
(VN) 
Sạp P9B và P12, chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt heo; thịt bò; thịt gia cầm. 

 
Nhóm 35: Mua bán thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm.  
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(210) 4-2015-21863 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Tuấn Liên   (VN)

Sạp P22A, P33, chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt heo; thịt bò; thịt gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm.  
 

 
(210) 4-2015-21867 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Liên  

(VN) 
Sạp T39B, T40, T48 và P14, chợ đầu mối 
nông sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 
Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt heo; thịt bò; thịt gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm.  
 

 
(210) 4-2015-21881 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A5.3.15; 26.1.1 
(731) TIANJIN YINFU BIOLOGICAL 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 
LTD.  (CN) 
No.4, Hangzhou Street, Tanggu, Binhai 
New District, Tianjin City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ 
sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung casein dùng cho ăn kiêng. 
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(210) 4-2015-21884 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường, khăn trải bàn, vải, hàng dệt thuộc nhóm này, cụ thể là chăn, 

khăn làm bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn trải bàn .  
 
 

(210) 4-2015-21885 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 
TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật, sản phẩm bằng da, cụ thể là: ví, túi cầm tay cho phụ nữ, túi du 

lịch, hòm bằng da, bao để móc chìa khóa, dây cương, rương, da, đồ giả da, cụ thể là: ví, 
túi cầm tay cho phụ nữ, túi du lịch, hòm bằng da, bao để móc chìa khóa, lọng, yên cương, 

túi du lịch, va li, ô, gậy chống, roi. 
 

 
(210) 4-2015-21886 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Vật liệu dùng làm bàn chải, bàn chải, đồ lau dọn, lược và bọt biển, thủy tinh 

thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh thuộc nhóm này, 

cụ thể là cái ly, cốc, ca, ấm trà, bình, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc 
(không làm từ kim loại quý), đồ sành và đồ sứ thuộc nhóm này, cụ thể là cái ly, cốc, ca, 

ấm trà, bình, sợi thép rối. 
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(210) 4-2015-21905 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A24.15.7; 24.15.21 
(731) JIANGSU SAIKANG MEDICAL 

EQUIPMENT CO.,LTD.   (CN) 
No.35 Lehong Road, Modern 
Agriculture Demonstration Park, 
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị 

kéo cho mục đích y tế; băng ca di động; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế, 
bàn mổ; thiết bị dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị xoa bóp; gậy chống cho người 
bệnh; đai nịt bụng.  

 

 
(210) 4-2015-21936 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) SLC SUSTAINABLE LUXURY 

CYPRUS LIMITED  (CY) 
2-4 Arch. Makarios III Ave. Capital 
Center, 9th Floor CY-1065 Nicosia 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản, cụ thể là cho thuê và quản 

lý khu nhà ở cho người khác. 
 

 
(210) 4-2015-21937 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.6; A25.7.7; 26.3.1 
(731) SLC SUSTAINABLE LUXURY 

CYPRUS LIMITED  (CY) 
2-4 Arch. Makarios III Ave. Capital 
Center, 9th Floor CY-1065 Nicosia 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản, cụ thể là cho thuê và quản 

lý khu nhà ở cho người khác. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nghỉ dưỡng lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, quầy rượu và quán rượu cốc-tai; cung cấp tiện nghi cho cuộc hội họp, triển lãm và 
hội nghị [không cung cấp các thiết bị nghe nhìn]; cung cấp bữa tiệc và tiện nghi cho 
những buổi họp mặt xã hội cho dịp đặc biệt [không cung cấp các thiết bị nghe nhìn]; đặt 
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chỗ và đặt chỗ trước cho người khác về chỗ ở, bữa ăn và các dịch vụ tại khách sạn, khu 
nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống và trung tâm chăm sóc sức khỏe. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng, cụ thể là cung cấp dịch vụ xoa 
bóp, dịch vụ chăm sóc mặt và cơ thể, và dịch vụ chăm sóc cơ thể bằng mỹ phẩm; dịch vụ 
cắt sửa và chăm sóc móng tay/chân. 

 

 
210) 4-2015-21941 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SCI  (VN) 
Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, 
đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xúc; máy ủi; máy san gạt đất; máy lu; máy ép cọc, máy trộn bê tông.  
 

Nhóm 12: ¤ tô, xe máy, động cơ ô tô, động cơ xe máy. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt 
động văn phòng: sao chụp tài liệu, đánh máy chữ, xử lý văn bản, tuyển dụng lao động, 
quản lý nhân sự. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 
sản, tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê nhà. 

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện, sửa chữa và 
bảo dưỡng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện; cho thuê thiết bị 
xây dựng. 

 
Nhóm 39: Cung cấp nước.  

 
Nhóm 40: Thông tin về xử lý vật liệu; xử lý rác thải; xử lý vật liệu cắt; xử lý vật liệu rắn; 
xử lý nước. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; khách sạn, nhà 
hàng ăn uống; quán cà phê giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-21950 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PIMA  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng các loại gồm: tấm nhựa công nghiệp, cửa nhựa; khung trần 
nhà và khung mái nhà, tấm trần nhà không bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại vật liệu xây dựng: tấm nhựa công nghiệp, cửa nhựa, khung 
trần nhà và khung mái nhà, tấm trần nhà không bằng kim loại, gạch, đá, xi măng, sắt, 
thép; mua bán giường tủ bàn ghế; mua bán đồ dùng nội thất; mua bán thiết bị lắp đặt 
trong xây dựng; mua bán đồ dùng trong gia đình: thùng nhựa, kệ nhựa, chăn ga gối nệm, 
thiết bị chiếu sáng, tủ lạnh, máy giặt, máy nóng lạnh, bếp, lò nướng - vi sóng.  

 

 
(210) 4-2015-21966 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.25; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Metro Toàn 

Cầu   (VN) 
Số 4, ngõ 48, Trần Lựu, phường Thị Cầu, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt (khí nhiên liệu); khí ga hóa lỏng; xăng; dầu nhiên liệu.  
 

 
(210) 4-2015-21967 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 1.15.5 
(591) Ghi xám, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Cơ giới và 

Xây lắp Bình Dương   (VN) 
23D/2KD, khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt (khí nhiên liệu); khí ga hóa lỏng; xăng; dầu nhiên liệu.  
 

 
(210) 4-2015-21968 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.1; 25.1.25; A25.1.10; 5.7.24 
(591) Ghi xám, đỏ, xanh dương, vàng, nâu đỏ, 

đỏ, cam, hồng, xanh lá cây, đen và trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thủy sản Đông Thành   (VN) 
Thôn Kiều Hạ 1 (tại nhà ông Nguyễn 
Văn Điền), xã Quốc Tuấn, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 29: Bột rau câu (làm từ rong biển) dùng để nấu thạch ăn.  
 

 
(210) 4-2015-21969 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.9.1; 5.7.24 

(591) Cam, vàng, xanh lá cây, nâu đỏ, hồng, 

xanh lơ, đỏ, xanh nước biển, xanh 

dương, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
thủy sản Đông Thành   (VN) 
Thôn Kiều Hạ 1 (tại nhà ông Nguyễn 

Văn Điền), xã Quốc Tuấn, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột rau câu (làm từ rong biển) dùng để nấu thạch ăn.  

 

 
(210) 4-2015-22000 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.21; 1.15.24 

(591) Xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn Trần Việt Nam    (VN) 
Tầng 1, số 4 ngõ 102 phố Ngụy Như 

Kom Tum, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Phổ biến các thông báo quảng cáo; văn phòng tuyển dụng lao động,văn phòng 

giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin 

thương mại và tư vấn tiêu dùng; marketing 

 
Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; đầu tư vốn; đánh giá tài chính, định giá tài chính; 

quản lý bất động sản; phân tích tài chính; tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); 

thông tin giáo dục; thông tin giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành 

hội thảo; huấn luyện (đào tạo). 
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(210) 4-2015-22001 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.24; 26.11.3; 18.3.21 
(591) Xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn Trần Việt Nam   (VN) 
Tầng 1, số 4 ngõ 102 phố Ngụy Như 
Kom Tum, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Phổ biến các thông báo quảng cáo; văn phòng tuyển dụng lao động,văn phòng 

giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng; marketing. 

 
Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; đầu tư vốn; đánh giá tài chính, định giá tài chính; 
quản lý bất động sản; phân tích tài chính; tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); 
thông tin giáo dục; thông tin giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành 
hội thảo; huấn luyện (đào tạo). 

 

 
(210) 4-2015-22005 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) GOOD CAR BON PAPER CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 220, Sec. 2, Jhongshan Rd., 
Changhua City, Changhua County 500, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Giấy cách điện/cách nhiệt; giấy cách điện/cách nhiệt dùng cho xe cộ; giấy cách 

điện/cách nhiệt dùng cho kính xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-22025 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ZHEJIANG JINGLI TOOLS CO., LTD.  

(CN) 
No.7 Jinheng 2nd Road, Jinyanshang 
Industrial Zone, Quanxi Town, Wuyi 
County, Zhejiang Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy khoan không dây; máy mài góc; máy khoan điện; máy cắt đá cẩm thạch; 

máy cưa; máy cắt; búa quay (bộ phận của máy); máy đục bê tông; máy cưa xích; máy xén 

chạy băng điện; máy bào chạy bằng điện; máy nén khí; máy cưa xích chạy bằng xăng; 

máy cắt cỏ. 
 

 
(210) 4-2015-22080 (220) 18.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.11; 1.15.24; A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chiểu  (VN) 
1903 tòa B, chung cư Sông Nhuệ, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống và ăn nhanh gồm: trà Đài Loan đặc biệt, trà có vị trái cây, trà 

sữa, nước trái cây, sữa chua uống, cà phê, đồ uống nóng, đồ ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2015-22085 (220) 18.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH gia vị Hưng 
Thịnh  (VN) 
Số nhà 4, ngõ 101, đường Đê Tô Hoàng, 

phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột canh; nước xốt; bánh kẹo; trà (chè); cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-22086 (220) 18.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH gia vị Hưng 
Thịnh   (VN) 
Số nhà 4, ngõ 101, đường Đê Tô Hoàng, 

phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột canh; nước xốt; bánh kẹo; trà (chè); cà phê. 
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(210) 4-2015-22118 (220) 18.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hằng Tâm 
Chính  (VN) 
289 Tân Hòa Đông, khu phố 14, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ (không dùng cho các phương tiện giao thông đường bộ), động cơ hơi 

nước và máy thủy lực, máy bơm, van xả hơi, thiết bị hơi nước (bộ phận của máy móc).  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm trên.  
 

 
10) 4-2015-22217 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) CONSORZIO PRODUTTORI E 

TUTELA DELLA DOP FONTINA   (IT) 
Regione Borgnalle, 10/L - 11100 Aosta - 
Italy  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 

 

 
(210) 4-2015-22218 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL 

FORMAGGIO GORGONZOLA   (IT) 
Via Andrea Costa 5/C 28100 Novara, 
Italy  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát.  

 

 
(210) 4-2015-22227 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Tùng Dương  (VN) 
B4 tầng 6, tòa nhà Z751, số 18 Phan Văn 
Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ dại, 
thuốc diệt ký sinh. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2015-22249 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25 
(731) Hợp tác xã Phát Lợi Sa Pa  (VN)

Tổ 13, thị trấn Sa Pa, thành phố Sa Pa, 
tỉnh Lào Cai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau (đã sấy khô); rau (đã sơ chế và bảo quản); rau (đã đóng hộp); lát trái cây 

sấy khô. 
 

 
(210) 4-2015-22257 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công Ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Mes Lab   (VN) 
Số nhà 32, ngách 12/101, phố Chính 
Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc 

viên chống oxy hóa; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm dùng cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ bấm giây; vỏ đồng hồ; kim đồng hồ; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây 
đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 18: Ba lô; túi; túi xách tay; túi mua hàng; túi du lịch; vali.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; giầy; dép; mũ.  

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây, 
không có cồn; nước ép trái cây (đồ uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước khoáng (đồ uống).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; nghiên cứu thị trường; môi 
giới; mua bán: thực phẩm chức năng, chế phẩm lô hội dùng cho mục đích dược phẩm, 
thuốc viên chống oxy hóa, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm để tắm dùng cho 
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mục đích y tế, kẹo dùng cho mục đích y tế, ba lô, túi, túi xách tay, túi mua hàng, túi du 
lịch, vali, đồng hồ bấm giây, vỏ đồng hồ, kim đồng hồ, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây 
đồng hồ đeo tay, quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, giầy, dép, mũ, nước uống có gaz, đồ 
uống không có cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây, không có cồn, nước ép trái cây, đồ 
uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2015-22258 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.1.2 
(731) Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Mes Lab   (VN) 
Số nhà 32, ngách 12/101, phố Chính 
Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ bấm giây; vỏ đồng hồ; kim đồng hồ; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây 

đồng hồ đeo tay.  
 

 
(210) 4-2015-22259 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Kiều Giáp Thành   (VN) 
Số 2 hẻm 80/48/2 đường Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị cố định xương dùng trong phẫu thuật chỉnh 

hình (thiết bị y tế). 
 

 
(210) 4-2015-22303 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.24; A26.11.12; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) DONGGUAN HUAMEI FOOD CO., 

LTD.  (CN) 
Nanshe Management District, Chashan 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh mỳ; thực phẩm giàu tinh bột; bột nhão; bánh quy; bánh pizza; bánh 

mỳ sợi; mật ong; bánh trung thu.  
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(210) 4-2015-22306 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MAKEUS CO., LTD.   (KR) 

B1, 1, 2, 3, 4, 5, 6th Fl. 38, Bongeunsa-ro 
49Gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; phần mềm ứng dụng dùng cho điện thoại thông minh; thiết 

bị ghi âm thanh và hình ảnh có nội dung liên quan đến các buổi biểu diễn ca nhạc và nghệ 
thuật; vật mang dữ liệu điện tử ghi lại các bộ phim truyền hình đài tập; phiếu giảm giá 
(dạng điện tử có thể tải xuống được) dùng cho các thiết bị di động; xuất bản phẩm điện tử 
có thể tải xuống được.  

 

 
(210) 4-2015-22318 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.3; A5.3.14; A1.11.8; 

A1.1.5; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh biển, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt  (VN) 
Số 42, ngõ 29, phố Vũ Thạnh, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 
làm mềm vải (chất xả vải); nước ôzôn làm mềm vải, quần áo (dùng để giặt); chế phẩm rửa 
vệ sinh tay dạng nước; chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; sữa tắm; nước rửa chén bát, 
nước lau sàn nhà; nước tẩy rửa bồn cầu; nước rửa xe, nước rửa kính; chế phẩm để tẩy sạch 
(đánh bóng) bề mặt inox; nước hoa xịt phòng.  

 

 
(210) 4-2015-22319 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.3; A1.11.8; A1.1.10; 

A1.1.5; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH Sinh Việt     (VN) 

Số 42, ngõ 29 phố Vũ Thạnh, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 
làm mềm vải (chất xả vải); nước ôzôn làm mềm vải, quần áo (dùng để giặt); chế phẩm rửa 
vệ sinh tay dạng nước; chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; sữa tắm; nước rửa chén bát; 
nước lau sàn nhà; nước tẩy rửa bồn cầu; nước rửa xe, nước rửa kính; chế phẩm để tẩy sạch 
(đánh bóng) bề mặt inox; nước hoa xịt phòng.   
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(210) 4-2015-22326 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; A5.3.14; 24.1.1; 26.5.1 
(591) Trắng, vàng, tím 
(731) THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
9 Rutchadapisek Road, Jatujak Sub-
district, Jatujak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh (thông tin về thương mại), quảng cáo 
trực tuyến, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, đánh giá kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài chính; 
dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; ngân hàng trực tuyến; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 
vấn bảo hiểm; thông tin tài chính; môi giới chứng khoán; chuyển quỹ điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-22327 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; A5.3.14; 24.1.1; 26.5.1 
(731) THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
9 Rutchadapisek Road, Jatujak Sub-
district, Jatujak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh (thông tin về thương mại), quảng cáo 

trực tuyến, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, đánh giá kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài chính; 
dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; ngân hàng trực tuyến; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 
vấn bảo hiểm; thông tin tài chính; môi giới chứng khoán; chuyển quỹ điện tử. 

 
 

(210) 4-2015-22328 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; A5.3.14; 24.1.1; 26.5.1 
(591) Vàng, tím 
(731) THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
9 Rutchadapisek Road, Jatujak Sub-
district, Jatujak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh (thông tin về thương mại), quảng cáo 
trực tuyến, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, đánh giá kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài chính; 
dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; ngân hàng trực tuyến; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 
vấn bảo hiểm; thông tin tài chính; môi giới chứng khoán; chuyển quỹ điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-22329 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; A5.3.14; 24.1.1; 26.5.1 
(591) Tím, trắng, vàng 
(731) THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
9 Rutchadapisek Road, Jatujak Sub-
district, Jatujak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh (thông tin về thương mại), quảng cáo 

trực tuyến, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, đánh giá kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ tài chính; 
dịch vụ đổi tiền; phân tích tài chính; ngân hàng trực tuyến; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 
vấn bảo hiểm; thông tin tài chính; môi giới chứng khoán; chuyển quỹ điện tử. 

 
 

(210) 4-2015-22347 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy 

màu. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; bao cao su; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị vật 
lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn); bia. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y 
tế, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược, thiết bị và dụng cụ y 
tế. 

 

Nhóm 40: Gia công dược liệu.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược. 
 

Nhóm 44: Gieo trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-22355 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng VNCON  (VN) 
711/36 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-22356 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông  (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 
chế). 

 

 
(210) 4-2015-22357 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, da cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Hoa Núi   (VN) 
46-48 đường Cao Thắng, phường 5, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn uống. 
 

 
210) 4-2015-22358 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Vàng, đỏ, trắng 

(731) Trần Trung Hiếu  (VN) 
266 Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến sào; tổ yến sào chưng sẵn. 
 

(210) 4-2015-22359 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) Nguyễn Lương Bằng   (VN) 
27 Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 

máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 

vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 

tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 

lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 

máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 

điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 

tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 

liên kết web trực tuyến với các website khác; dich vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 

website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2015-22370 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Cam, xanh 
(731) Công ty TNHH Vietnam 

Agrotech   (VN) 
422-424 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt lúa; máy lọc sạn; máy nghiền xay các loại hạt; thiết 
bị gieo hạt (máy gieo hạt), máy trộn bê tông (tất cả thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2015-22371 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH Vietnam 

Agrotech    (VN) 
422-424 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt lúa; máy lọc sạn; máy nghiền xay các loại hạt; thiết 

bị gieo hạt (máy gieo hạt); máy trộn bê tông (tất cả thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2015-22372 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH Vietnam 

Agrotech    (VN) 
422-424 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt lúa; máy lọc sạn; máy nghiền xay các loại hạt; thiết 

bị gieo hạt (máy gieo hạt); máy trộn bê tông (tất cả thuộc nhóm này). 
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(210) 4-2015-22373 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Vietnam 

Agrotech     (VN) 
422-424 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt lúa; máy lọc sạn; máy nghiền xay các loại hạt; thiết 

bị gieo hạt (máy gieo hạt); máy trộn bê tông (tất cả thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2015-22374 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Vietnam 

Agrotech    (VN) 
422-424 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt lúa; máy lọc sạn; máy nghiền xay các loại hạt; thiết 

bị gieo hạt (máy gieo hạt); máy trộn bê tông (tất cả thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2015-22375 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A2.1.23; A26.4.24 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại giày 
Thiện Phát  (VN) 
78/43 Đoàn Văn Bơ, phường 09, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, đại lý, tiếp thị sản phẩm giày dép. 
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(210) 4-2015-22376 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Ngô Minh Tài  (VN) 

Tổ 24, ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2015-22378 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy xúc thủy lực; máy nâng chuyển hàng hóa; cần trục/cần cẩu 
(có thể di chuyển được, nổi trên mặt nước, chạy trên ray định sẵn); máy phát điện; thang 
máy. 

 

Nhóm 12: Xe cộ như: xe nâng, xe xúc, xe ủi, xe trộn bê tông, xe chuyên dụng dùng để 
tưới cây hoặc rửa mặt đường; phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy; phụ tùng xe 
cộ và phương tiện giao thông nói trên. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng; 
dịch vụ lắp đặt/sửa chữa/bảo dưỡng: máy xây dựng, máy công cụ, máy nâng cơ học, 
phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy, bãi đậu xe, cần 
cẩu, thiết bị bốc dỡ thủy lực, băng truyền, lò đốt rác thải, máy điều hoà nhiệt độ, thang 
cuốn, thang máy; cho thuê: xe nâng, xe xúc, xe ủi, xe trộn bê tông, xe chuyên dụng dùng 
để tưới cây hoặc rửa mặt đường, máy công cụ, máy nâng cơ học, cần trục/cần cẩu, máy 
xây dựng. 

 

Nhóm 40: Gia công cấu kiện bằng kim loại phục vụ cho công trình giao thông, đô thị, 
công trình xây dựng; gia công cơ khí; xử lý, tráng phủ kim loại; sản xuất điện; sản xuất 
năng lượng. 

 

 
(210) 4-2015-22379 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Hồng, trắng 
(731) Trần Anh Tuấn  (VN) 

928 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; ví tiền; vali; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng quần áo (dây nịt); tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2015-22390 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.  

(US) 
500 Renaissance Drive, Suite 101, St 
Joseph, Michigan 49085, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng để chế biến hoặc pha chế thực phẩm và đồ uống trong gia đình; máy 

móc và thiết bị nấu bếp chạy bằng điện dùng để chặt, nạo, nghiền, cắt vụn, cạo, xay, ép, 
vắt, cắt, thái lát, nhào, tạo bọt, làm mềm, đánh tơi (bông), pha trộn, trộn hoặc bóc vỏ thực 
phẩm, bao gồm máy dùng trong nhà bếp chạy điện; máy đánh tơi (bông) thực phẩm; máy 
trộn thức ăn; máy xay thực phẩm; máy pha sinh tố; máy ép trái cây; máy ép rau củ và quả; 
máy ly tâm; máy thái thực phẩm; máy xay thực phẩm; máy chế biến thức ăn; máy thái lát 
chạy điện; máy bóc vỏ thực phẩm chạy điện; dao điện; máy mài dao chạy điện; máy cắt 
vạn năng; máy mài vạn năng; máy làm mì sợi; máy xay cà phê; máy nghiền cà phê; máy 
xay gia vị; dụng cụ mở nắp hộp chạy điện; máy may; máy dệt; máy là; máy xén lông; 
máy hút bụi chạy diện; máy đánh bóng sàn nhà chạy điện; đĩa đánh bóng dùng kèm với 
máy đánh bóng sàn nhà chạy điện; máy lọc khí; bộ lọc dùng cho máy hút bụi; máy làm 
sạch bằng hơi nước chạy điện; động cơ bao gồm động cơ chạy điện (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); máy nén cho tủ lạnh và điều hòa; bơm chạy điện; máy 
ngưng tụ; máy giặt quần áo; máy rửa bát đĩa; máy ép rác bao gồm máy ép chất thải và phế 
thải thực phẩm; máy xử lý rác bao gồm máy xử lý chất thải; băng tải; máy làm sạch chạy 
điện (máy giặt/rửa bằng áp suất); máy rửa thực phẩm; máy làm mì ống (mì pasta) chạy 
điện; máy tạo váng sữa chạy điện; bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nói trên 
không thuộc các nhóm khác. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để cân và đo; cân dùng trong nhà bếp; máy điều nhiệt 
tự động dùng trong nhà bếp; nhiệt kế dùng cho lò nướng và lò nướng dạng quay; máy vi 
tính cá nhân và máy vi tính xách tay; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được) và phần sụn (chương trình cơ sở) cho máy tính dùng để vận hành và điều khiển từ 
xa các thiết bị gia dụng, thiết bị điện nhỏ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống giải trí và điều 
khiển trong gia đình, hệ thống an ninh và các thiết bị liên lạc; máy quét quang học; máy 
in dùng cho máy tính; màn hình máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị điều khiển tự 
động dùng trong nhà, được vận hành thông qua một thiết bị trình duyệt web cầm tay 
không dây, cụ thể là bảng điều khiển điện (dựa trên nền tảng web kỹ thuật số) dùng để 
vận hành và điều khiển các thiết bị gia dụng, thiết bị điện nhỏ, thiết bị chiếu sáng, hệ 
thống giải trí và điều khiển trong gia đình, hệ thống an ninh và các thiết bị liên lạc; phần 
cứng cổng kết nối giao tiếp các thiết bị trung tâm trong nhà để tích hợp nhiều phương tiện 
liên lạc lại thành một cổng giao tiếp duy nhất; mô-đem internet băng thông rộng; phần 
mềm hệ điều hành cho thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); dụng cụ bấm giờ tự động dùng cho 
các thiết bị nấu nướng; dụng cụ bấm giờ tự động dùng cho máy pha chế đồ uống; dụng cụ 
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bấm giờ chạy điện; nhiệt kế dùng cho rượu; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải 
xuống được] liên quan đến thực phẩm và nấu ăn; thiết bị lưu trữ dữ liệu cho các thông tin 
ghi sẵn liên quan đến nấu ăn, chế biến thực phẩm, xử lý thực phẩm, đồ dùng nhà bếp và 
thiết bị gia dụng; thiết bị điều khiển từ xa (điện tử); thiết bị điều khiển từ xa dùng để vận 
hành máy sưởi và điều hòa không khí; cơ cấu cho thiết bị vận hành khi bỏ xu vào; thiết bị 
báo động; pin điện (ắc quy điện); thiết bị sạc điện (nạp ắc quy); thiết bị chỉ báo nhiệt độ; 
máy biến thế (điện); thiết bị chữa cháy; máy ổn áp; máy ổn định định năng lượng; máy 
cung cấp năng lượng (bộ cấp điện); thiết bị cung cấp năng lượng không gián đoạn (bộ lưu 
điện); các bộ phận và phụ tùng cho tất cả sản phẩm trên không thuộc các nhóm khác.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, nấu nướng, làm nóng, nướng, làm khô, thông gió, làm 

lạnh, cung cấp nước và thiết bị vệ sinh; máy làm lạnh rượu có thể xách theo người hoặc 

đặt ở trên quầy hàng; máy làm đá lạnh có thể xách theo người hoặc ở trên quầy hàng; máy 

làm bánh quế; bếp lò có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; bếp xào; nồi hấp; nồi 

hấp cách thủy được làm nóng bằng điện; chảo rán dùng điện; nồi nấu chậm (nồi hầm); 

thiết bị nướng có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; vỉ nướng dùng điện có thể 

xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; bếp hầm nóng có thể xách theo người hoặc đặt tại 

quầy hàng; bếp nấu có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; nồi nấu ăn có thể xách 

theo người hoặc đặt tại quầy hàng; tủ lạnh có thể xách theo người; tủ làm lạnh; máy đông 

lạnh có thể xách theo người; tủ đông lạnh; thiết bị làm mát đồ uống; máy làm đá lạnh; tủ 

ướp lạnh; lò nướng có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; lò vi sóng; nồi nấu 

bằng hơi nóng; nồi cơm điện; thiết bị làm ấm thực phẩm chạy điện; tủ hâm nóng thực 

phẩm (có khay kéo); thiết bị hâm nóng (giữ ấm) bình; chảo rán sâu lòng chạy điện; máy 

sấy đĩa có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; nồi áp suất chạy điện; thiết bị để 

nướng bánh và nướng thức ăn ngoài trời; lò quay thịt có thể xách theo người hoặc đặt tại 

quầy hàng; xiên thịt để nướng trong lò quay; lò nướng bánh bằng điện; lò hấp vả nướng 

bánh bằng điện; ấm đun nước (chạy điện); máy pha chế đồ uống nóng chạy điện; máy pha 

trà; máy pha cà phê; máy pha cà phê hơi (espresso); máy pha cà phê sữa (cappuccino); 

thiết bị nấu mỳ pasta; máy làm sữa chua chạy điện; máy làm kem trái cây chạy điện; máy 

làm kem lạnh; thiết bị dùng để làm bánh kếp; máy nấu trứng; máy làm bánh xăng-uyt; 

máy làm bánh pizza; tủ làm nóng thức ăn chạy điện; thiết bị sấy tóc; thiết bị bao gồm tủ 

lạnh, máy đông lạnh, thiết bị kết hợp làm lạnh và đông lạnh, máy làm đá; bếp điện có lò 

nướng và mặt bếp để nấu, lò nướng chạy điện, và bếp có mặt bếp để nấu chạy điện; lò 

nướng bằng ga, bếp ga có lò nướng và mặt bếp để nấu, bếp ga có mặt bếp để nấu; thiết bị 

nướng bằng hơi nước, điện và ga; chụp hút khói (dùng cho nhà bếp); tủ làm mát rượu có 

thể điều chỉnh nhiệt độ; bếp có thể điều chỉnh nhiệt độ chạy điện có gắn hệ thống cách 

thủy; tủ và máy làm khô quần áo; máy kết hợp khử mùi, chống nhăn vải và làm khô đồ 

bằng vải; thiết bị dùng để làm nóng, tạo hơi nước, làm mát và thông gió; lò nung; máy 

sưởi; lò đốt chuyển đổi giữa các loại nhiên liệu; bơm nhiệt; máy điều hòa không khí; bộ 

điều hòa không khí; thiết bị làm bay hơi; cuộn dây xoắn của thiết bị làm bay hơi; máy hút 

ẩm; máy giữ ẩm không khí; máy giữ ẩm trung tâm; máy lọc không khí; thiết bị làm sạch 

không khi; thiết bị làm sạch không khí trung tâm; quạt thông gió; quạt điện có thể xách 

theo người; nồi hơi; bộ trao đổi nhiệt (không là bộ phận của máy móc); các thiết bị đun 

nước, thiết bị làm mát và thiết bị đánh giá chất lượng nước dùng cho gia đình và nhà bếp; 

thiết bị cung cấp nước lạnh và đá từ tủ lạnh; thiết bị cung cấp nước nóng, nước lạnh, nước 

đun sôi, nước sủi bọt và nước lọc; thiết bị cung cấp nước nóng; thiết bị làm nóng nước 
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chạy điện và ga; bộ cấp nước; bộ lọc nước; thiết bị và máy làm sạch nước; thiết bị khử 

trùng nước; thiết bị lọc nước dùng cho tủ lạnh; bộ lọc và cung cấp nước dùng trong gia 

đình; thiết bị làm mềm nước; thiết bị điều chỉnh chất lượng nước; hệ thống lọc nước đặt 

dưới bồn rửa bát; thiết bị thẩm thấu ngược dùng để điều chỉnh chất lượng nước; bộ phận 

thẩm thấu ngược dùng để giảm độ lợ của nước; bộ phận thẩm thấu ngược dùng để giảm độ 

mặn của nước; thiết bị lọc nước đặt tại quầy hàng; máy lọc nước có vòi; máy làm lạnh 

nước; bồn rửa; bồn giặt; phụ kiện của bồn rửa; vòi nước của bồn rửa; cái ngăn (lọc) rác 

của bồn rửa; vòi phun của bồn rửa; hệ thống đèn đi ốt phát quang (LED) dùng để chiếu 

sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); bộ phận và phụ tùng cho tất cả 

các sản phẩm nói trên không thuộc nhóm khác. 
 

 
(210) 4-2015-22391 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH ACCRETECH Việt 
Nam  (VN) 
P.356, tầng 6, tòa nhà văn phòng, 85 

Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt máy móc; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và công cụ chế tác kim loại; 

sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc dùng trong sản xuất chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo 

dưỡng thiết bị đo. 
 

 
(210) 4-2015-22392 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.4; 26.1.2; 26.15.15; 26.15.5; 16.1.1 

(591) Trắng, vàng, xanh tím 

(731) Công ty TNHH ACCRETECH Việt 
Nam   (VN) 
P.356, tầng 6, tòa nhà văn phòng, 85 

Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt máy móc; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và công cụ chế tác kim loại; 

sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc dùng trong sản xuất chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo 

dưỡng thiết bị đo. 
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(210) 4-2015-22393 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.15.15; 26.15.5; 16.1.1 

(591) Trắng, vàng, xanh tím 

(731) Công ty TNHH ACCRETECH Việt 
Nam   (VN) 
P.356, tầng 6, tòa nhà văn phòng, 85 

Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt máy móc; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và công cụ chế tác kim loại; 

sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc dùng trong sản xuất chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo 

dưỡng thiết bị đo. 
 

 
(210) 4-2015-22394 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thủ 
Quán Việt Nam  (VN) 
Số 3 C7 khu đô thị mới Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-22395 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thủ 
Quán Việt Nam   (VN) 
Số 3 C7 khu đô thị mới Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2015-22396 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thủ 
Quán Việt Nam   (VN) 
Số 3 C7 khu đô thị mới Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-22397 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thủ 
Quán Việt Nam   (VN) 
Số 3 C7 khu đô thị mới Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật.  

 

 
(210) 4-2015-22398 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.4.4; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thủ 
Quán Việt Nam   (VN) 
Số 3 C7 khu đô thị mới Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật.  

 

 
(210) 4-2015-22399 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh lưới sợi Bốn Mùa  
(VN) 
90/987X Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; miếng cọ rửa.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
889 

(210) 4-2015-22463 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Võ Nguyên Anh Tài  (VN) 
4/7 đường số 1, tổ 2, khu phố 4, phường 

Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Râu câu (thực phẩm).  

 

Nhóm 30: Bánh flan.  
 

 
(210) 4-2015-22464 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Xuyên Thái 
Bình  (VN) 
236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; thịt, sữa; trái cây được bảo quản, hạt và rau quả đã qua 

chế biến.  

 

Nhóm 30: Sản phẩm bánh kẹo; gạo; cà phê; hạt tiêu, gia vị; bột và chế phẩm làm từ ngũ 

cốc.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; Nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; Chất chiết từ quả 

không chứa cồn, Tinh dầu để sản xuất đồ uống, Mật hoa quả, không có cồn; Đồ uống hỗn 

hợp không có cồn  

 

Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị, cụ thể là: bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ 

uống, đồ gia dụng như bếp, chén, xoong, nồi, đồ điện tử như điện thoại, ti vi (tất cả thuộc 

nhóm này); đại lý quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lí kinh doanh; Nghiên cứu thị trường; 

nghiên cứu kinh doanh, thăm dò dư luận. 
 

Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài và bên trong); Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt 

công trình công nghiệp và dân dụng. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản, dịch vụ diệt động vật có hại 

trong nông nghiệp; dịch vụ thú y; dịch vụ làm vườn. 
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(210) 4-2015-22467 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đen, ghi, ghi sáng, ghi đậm, đen nhạt 

(731) HUIDONG MEIXIN PLASTIC 
LUMBER PRODUCTS 
MANUFACTURING CO., LTD.   (CN) 
Wutang, 12 Tuo, Daling Town, Huidong 
County, Huizhou City, GuangDong 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán, tấm che khe hở của mái, không bằng kim loại; lớp phủ không bằng 
kim loại dùng trong xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu gia lực, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; công trình xây dựng, có thể chuyên chở được 
không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không 
bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu ván sàn 
hiên không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-22489 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.1; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Office 247  
(VN) 
228 đường Lý Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán nước hoa, mỹ phẩm, chất dính 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước thơm dùng sau khi cạo râu, sữa hạnh nhân dùng cho 
mỹ phẩm, hương liệu (tinh dầu), dầu thơm không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông dùng cho 
mục đích mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, mỹ phẩm dùng cho lông mày, bút 
chì kẻ lông mày, chất dính để cố định lông mi giả, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, 
lông mi giả, son môi, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, phấn trang điểm, chế 
phẩm tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2015-22506 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.9.19; 26.1.1; A11.3.7; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu, vàng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Phượng Hiệp  

(VN) 
Khu 3 xã Thạch Đồng, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
891 

(511)   Nhóm 30: Nước tương. 
 

 
(210) 4-2015-22520 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.2; A1.13.15; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng, 

trắng, nâu nhạt, xanh dương đậm 
(731) Xí nghiệp liên doanh VIANCO  

(VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; gia vị (dạng khô và lỏng); tương cà; tương dầu; dấm; nước súp phở. 

 

 
(210) 4-2015-22529 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đen, nâu vàng 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Anh  (VN) 

Xóm 2, thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cà phê, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-22546 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Nâu, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Đình Hãn  (VN) 
Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính; môi giới chứng khoán và trái phiếu; môi giới bất động sản; 

quản lý bất động sản; cung cấp thông tin tài chính và bất động sản thông qua một trang 
web. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ hướng 
dẫn, giảng dạy; dịch vụ tạo ra các tài liệu xuất bản điện tử; tổ chức các triển lãm cho mục 
đích giáo dục hoặc văn hóa; tổ chức và điều khiển hội thảo. 
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(210) 4-2015-22550 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam  (VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 

nông nghiệp); máy thu hoạch nông sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp). 

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phát điện, máy phun xịt (dùng trong nông 
nghiệp), máy cày (dùng trong nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng 
trong nông nghiệp), máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp), bình phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 
tay). 

 

 
(210) 4-2015-22553 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Lê Minh Đăng  
(VN) 
Số 117/5 KP 9, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 12: Bộ phận và phụ tùng xe máy (thuộc nhóm này). 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: phụ tùng và những bộ phận lẻ của xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-22569 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Cam đậm, trắng (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Hương  (VN) 
48B1 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compact nghe nhìn; đĩa compact [chỉ đọc]; chương trình trò chơi trên máy 

vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính 
ghi sẵn; đĩa từ; đĩa quang; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống. 
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Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc các tông; áp phích quảng cáo; sản phẩm của 
ngành in ; ấn phẩm; tờ quảng cáo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng 
để gói. 

 

 
(210) 4-2015-22570 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.11.12; A3.11.24; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen, xanh dương, xanh lá mạ

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Hương  (VN) 
48B1 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compact nghe nhìn; đĩa compact [chỉ đọc]; chương trình trò chơi trên máy 

vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thế tải xuống được]; phần mềm máy tính 
ghi sẵn; đĩa từ; đĩa quang; xuất bản phẩm điện tử có thể xuống. 

 
Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc các tông; áp phích quảng cáo; sản phẩm của 
ngành in; ấn phẩm; tờ quảng cáo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng 
để gói. 

 

 
(210) 4-2015-22574 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.3.23; A14.3.11 
(591) Màu xanh da trời, nâu đất, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nhân Thành Phát  (VN)
45/76 đường số 20, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; bộ đồ cửa 
bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; nhôm.  

 
Nhóm 19: Khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim loại; cửa xếp không 
bằng kim loại; cửa gập không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-22596 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
894 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22599 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22637 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.3.5; 26.1.1; 26.1.11; 24.5.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế Hoa Hùng  (VN) 
Thị tứ Tư La, xã Minh Khai, huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện. 

 

 
(210) 4-2015-22639 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) SHUTTERSTOCK, INC.  (US) 

350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, 
NY 10118, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng dữ liệu kỹ thuật số, cụ thể là, hình ảnh tĩnh 

dùng trong lĩnh vực xuất bản điện tử và xuất bản in, thiết kế đồ họa, quảng cáo, bao gói 
sản phẩm và đa phương tiện tương tác của người khác. 
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Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ, cụ thể là, quyền sao chép hình ảnh, bức ảnh, 
những bức ảnh có sẵn, những bức ảnh lưu trữ, bản sao chép mỹ thuật, thiết kế đồ họa, dữ 
liệu âm thanh và hình ảnh minh họa; dịch vụ li-xăng hình ảnh, bức ảnh, những bức ảnh có 
sẵn, những bức ảnh được lưu trữ, bản sao chép mỹ thuật, phim ảnh, viđêô, thiết kế đồ họa 
và hình ảnh minh họa tới người khác thông qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn 
cầu; dịch vụ li-xăng những nội dung hình ảnh cho người khác; tất cả những dịch vụ kể 
trên được sử dụng trong lĩnh vực xuất bản điện tử và xuất bản in, thiết kế đồ họa, quảng 
cáo, bao gói sản phẩm, đa phương tiện, phim ảnh, truyền hình và các buổi biểu diễn trực 
tiếp. 

 

 
(210) 4-2015-22640 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm chống tĩnh điện 

dùng cho mục đích gia dụng, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và cho 
mục đích y tế (bao gồm chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp, chất tẩy rửa gia dụng, chế phẩm 
làm sạch đường ống chất thải, chất tẩy rửa chén bát, chất tẩy rửa dùng trong giặt là), chất 
tẩy trắng dùng trong giặt là, nước men (nước hồ) dùng trong giặt là, chế phẩm giặt là, chế 
phẩm để ngâm giặt, hồ bột để giặt là, chất pha chế dầu thơm, nước hoa, chế phẩm làm 
bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà, giấy đánh bóng, chế phẩm đánh bóng, xà phòng, 
chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt giũ, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết, 
chế phẩm trang điểm và vệ sinh thân thể, chế phẩm để giặt và tẩy rửa. 

 
 

(210) 4-2015-22642 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ 
(731) LSS LEARNING SYSTEMS 

SWITZERLAND GMBH  (CH) 

c/o Hausermann + Partner AG, 
Schwanengasse 5/7, 3011 Bern, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách, sổ tay hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy [trừ thiết bị]. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ hướng dẫn và giảng dạy; khảo thí giáo dục; sắp xếp 
và tổ chức các hội thảo [đào tạo], hội nghị chuyên đề, dịch vụ đào tạo giảng dạy và thực 
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hành, hướng dẫn nghề nghiệp về giáo dục và đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ soạn thảo và 
xuất bản văn bản, không phải là văn bản quảng cáo; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến, không tải về được. 

 
 

(210) 4-2015-22695 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xám đen 
(731) SUN YITAO  (CN) 

No.104, Dong San Xiang, Xiqiai Village 
Road, Chengtian Town, Chaonan, 
Shantou City, Guandong, China. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tai nghe; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; phích cắm, ổ 

cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); dụng cụ dẫn đường. 
 
 

(210) 4-2015-22696 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm, cụ thể là thuốc kháng sinh. 

 

 
(210) 4-2015-22702 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh rêu nhạt, hồng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại, 

quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.   
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Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2015-22704 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng sản 
xuất Tân Trọng Phát  (VN) 
72 - 74, đường D11, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2015-22706 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 6.1.2; 26.13.25 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Images Travel  
(VN) 
Số 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành; hướng dẫn và thông tin du lịch; tổ chức, điều 

hành các chuyến du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-22712 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 1.7.6 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SANWA EGG Việt 
Nam   (VN) 
Lô K, khu công nghiệp Lộc An - Bình 
Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn chế biến sẵn làm từ trứng, khoai tây nghiền.  

 

 
(210) 4-2015-22713 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23; 1.7.6 
(591) màu vàng, màu nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SANWA EGG Việt 
Nam   (VN) 
Lô K, khu công nghiệp Lộc An - Bình 
Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn chế biến sẵn làm từ trứng, khoai tây nghiền.  
 

 
(210) 4-2015-22726 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.17.11; 18.1.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hà   (VN) 
Phòng 803, nhà M5, tập thể Văn Công 
Quân Đội, phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các 

chuyến đi; cho thuê xe cộ; vận chuyển hành khách. 
 

 
(210) 4-2015-22728 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.14; 26.13.25; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Quỳnh Nga  (VN) 

Phòng 705, tòa nhà 34T, đường Hoàng 
Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau sấy khô; quả sấy khô; củ sấy khô; rau trộn; súp. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; chiết xuất từ rau 
củ không chứa cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước ép từ củ không chứa cồn (tất cả 
dùng để uống). 

 

 
(210) 4-2015-22729 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.7.17 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại bao bì dây & cáp 
điện Tiến Thành  (VN) 
98 Trần Đại Nghĩa, khu phố 1, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện nguồn; dây điện thoại; dây ăngten; ổ cắm điện; công 
tắc điện. 
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(210) 4-2015-22740 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2015-22741 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22742 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22743 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22744 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22746 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.6; 2.1.1; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, nâu 
(731) Dương Văn Luân   (VN) 

Đội 7, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu mạnh (đồ uống); rượu gạo; rượu nếp cái hoa vàng; rượu nếp cẩm; 

rượu nếp trắng. 
 

 
(210) 4-2015-22748 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.21; 15.9.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tin học thiết 
bị máy văn phòng Tân Hưng 
Thịnh  (VN) 
269 Khánh Hội, phường 5, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, linh kiện máy vi tính (bộ nguồn máy vi tính). 

 

 
(210) 4-2015-22749 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.7.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xiao Ban  (VN) 
24 đường N1, khu phố 2, phường Phú 
Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nước. 
 

 
(210) 4-2015-22761 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh   (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản). 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 

 
(210) 4-2015-22762 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng nhũ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh    (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản).   

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe.   

 

Nhóm 43: Cơ Sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 
 

 
(210) 4-2015-22763 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng, vàng nhũ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh    (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 
các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản).   

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe.   

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 

 
(210) 4-2015-22764 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh    (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe.   

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 
 

(210) 4-2015-22765 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh rêu nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh    (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe.   

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 
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(210) 4-2015-22766 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 7.15.8 
(591) Nâu nhạt, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh    (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 

 
(210) 4-2015-22767 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh  (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe.   

 
Nhóm 43: Cơ Sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 

 
(210) 4-2015-22768 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng nhũ, nền trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh    (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 
các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe.   

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 
 

(210) 4-2015-22769 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng kim, nền trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh    (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn 
phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe.   

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 

 
(210) 4-2015-22780 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.21; 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21 
(591) Đỏ nâu, vàng, nâu, trắng, xanh lá mạ, 

xanh lá cây, đen, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

phân phối á Châu   (VN) 
Số 55A đường 19, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22781 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.12; 24.15.21 
(591) Trắng, xanh lá mạ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

phân phối á Châu   (VN) 
Số 55A đường 19, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22782 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, ghi, vàng, tím, tím nhạt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

phân phối á Châu   (VN) 
Số 55A đường 19, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22783 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng cam, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Homeking Vina  (VN) 
Số nhà 7, phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp ga, máy hút mùi, nồi cơm điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi áp suất dùng 
điện (nồi hầm đa năng). 

 

 
(210) 4-2015-22784 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A5.5.20 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dadison Hoa 

KỲ  (VN) 
Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22785 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 2.9.22 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, vàng đậm, nâu, đỏ 

nâu, tím, tím nhạt 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thiên Khánh  (VN) 
Lô D5A Tân Kiên - Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22786 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.9.4; 26.1.2; 1.15.21; A6.3.4 
(591) Đen, hồng nhạt, trắng, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh ngọc 
(731) Lương Hồng Quân  (VN) 

Xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22787 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Gia Phát  (VN) 
Số nhà 15A, ngõ 193/53, đường Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22788 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Osaka  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22789 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH.MTV Vật liệu 

Xanh Việt Nam   (VN) 
Thửa số 19, tờ bản đồ số 34, KCN Tiên 
Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất để sản xuất sơn, hóa chất để sản 
xuất chất tạo màu, chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học (không 
dùng trong y tế hoặc thú y), hóa chất để làm bóng màu/làm sáng màu dùng trong công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-22800 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; 26.1.1; 3.7.9 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long   (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  

 

 
(210) 4-2015-22801 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.9; 3.7.16; 26.1.1; A5.5.22 
(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, đỏ nhạt, cam, trắng, 

hồng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh da trời, xanh da trời nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long    (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  

 

 
(210) 4-2015-22802 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.6; 3.7.16; 3.7.9; 1.15.11 
(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu đen, xanh lá cây, 

xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long     (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2015-22803 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.9; 3.7.4; 26.1.2 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, đen, 

cam, cam nhạt, trắng, hồng, hồng đậm, 
xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh da 
trời, xanh da trời nhạt, xanh dương, xanh 
dương nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long     (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  

 

 
(210) 4-2015-22804 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 3.7.16; 3.7.9; 3.7.4 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, cam, 

cam nhạt, trắng, hồng, hồng đậm, xanh 
lá cây, xanh lá cây đậm, xanh da trời, 
xanh da trời nhạt, xanh dương, xanh 
dương nhạt, tím nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long    (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  

 

 
(210) 4-2015-22805 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.9; 26.1.1; A5.3.14 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, vàng 

đồng, trắng, đen, hồng, hồng đậm, hồng 
nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long   (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2015-22806 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; A2.9.15; 1.15.23; 3.7.17 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên  (VN) 
Số 235/81/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thời trang làm từ da động vật và giả da, giày dép da cá 

sấu, túi xách da cá sấu, ví da cá sấu, dây lưng da cá sấu, đồ trang sức bằng kim loại hoặc 
bọc kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-22820 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.19; A3.6.3 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Sinh  (VN) 
Phòng 301 - H3 tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng để 

hướng dẫn và giảng dạy (không kể thiết bị dùng cho mục đích này), ấn phẩm.   
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đồ dùng học sinh, đồ dùng cho trường học 
[văn phòng phẩm], đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
(trừ thiết bị dùng cho mục đích này), ấn phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-22822 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 3.1.6; A3.1.24; 14.1.13 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quý Ly  (VN) 
Thôn 3, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 12: Phanh cho xe cộ; xích chống trượt cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; xe máy; bánh xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-22823 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH Nguồn nhân 

lực Kế toán Việt   (VN) 
Số 83 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động; tư vấn kế toán, thuế; dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm 
toán.  

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính.  
Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng tiếp thị, bán hàng, thuyết trình, quan hệ công chúng, kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng tư duy, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, kỹ năng sử dụng công 
nghệ thông tin trong kinh doanh, kỹ năng trong thu thập và xử lý thông tin nhằm nâng cao 
năng lực canh tranh của doanh nghiệp, kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết xung đột, 
kỹ năng kiểm soát stress và nâng cao chất lượng cuộc sống, dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kế 
toán, kiểm toán.  

 

 
(210) 4-2015-22825 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Lê Văn Quý  (VN) 
Thôn Vang Phan, xã Tuấn Hưng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giầy dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: quần áo thời trang, giầy dép, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. 

 

 
(210) 4-2015-22826 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 1.15.11 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sơn - mực in Kim Giáp  (VN) 
32/185 đường số 12, tổ 6, khu phố 8, 
phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-22827 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Bích  (VN) 
Tổ Vừng, phường Vạn Sơn, quận Đồ 
Sơn, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-22828 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Trung Hiệp Lợi  
(VN) 
40 Trần Ngọc Diện, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-22829 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Trung Hiệp Lợi  
(VN) 
40 Trần Ngọc Diện, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phân bón. 
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(210) 4-2015-22831 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh dương, đen, trắng, xám nhạt 
(731) Công ty cổ phần ALPHA KING 

(Việt Nam)  (VN) 
Số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm 
trong xây dựng; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện và viễn thông; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị điện. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thư điện tử; thông tin về lĩnh vực 
liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; phát chương trình truyền hình, dịch vụ 
truyền hình; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-22832 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; 26.15.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần ALPHA KING 

(Việt Nam)  (VN) 
Số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm 
trong xây dựng; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện và viễn thông; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị điện. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thư điện tử; thông tin về lĩnh vực 
liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; phát chương trình truyền hình, dịch vụ 
truyền hình; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-22836 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 26.3.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

cung ứng dịch vụ TAD  (VN) 
Số 54 Hàm Tử Quan, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ logistics (dịch vụ vận tải bằng ô tô); dịch vụ chuyển 
phát nhanh hàng hóa và thư tín; vận chuyển đồ đạc; vận chuyển hàng hóa; bao gói hàng 
hóa. 

 

 
(210) 4-2015-22840 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-22841 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-22842 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-22843 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 

Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-22844 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 

Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-22845 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 

Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
916 

(210) 4-2015-22846 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22847 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22848 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22849 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-22857 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) TRAVELODGE HOTELS ASIA (IP) 

PTE. LTD.   (SG) 

10 Anson Road, #29-02 International 

Plaza, Singapore 079903  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch 

vụ lưu trú tạm thời; cung cấp phòng ở dịch vụ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ đặt chỗ trước 

khách sạn lưu trú; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ trước phòng 

ở dịch vụ (lưu trú tạm thời); cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp dịch vụ tiệc ăn uống; dịch 

vụ cung cấp tiện nghi thức ăn và đồ uống; dịch vụ quán rượu quầy bar; dịch vụ quầy phục 

vụ rượu cốc-tai và quán cà phê; dịch vụ nấu nướng thức ăn; dịch vụ cho thuê tiện  nghi nói 

chung cụ thể là phòng họp, chỗ ở tạm thời, ghế, bàn phục vụ cho các cuộc họp, hội thảo, 

hội nghị và triển lãm; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các cuộc họp, hội thảo, 

hội nghị, triển lãm và các sự kiện xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên 

quan tới các dịch vụ nêu trên, tất cả thuộc nhóm 43. 
 

 
 4-2015-22858 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) TRAVELODGE HOTELS ASIA (IP) 

PTE. LTD.    (SG) 

10 Anson Road, #29-02 International 

Plaza, Singapore 079903  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch 

vụ lưu  trú tạm thời; cung cấp phòng ở dịch vụ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ đặt chỗ trước 

khách sạn lưu trú; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ trước phòng 

ở dịch vụ (lưu trú tạm thời); cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp dịch vụ tiệc ăn uống; dịch  

vụ cung cấp tiện nghi thức ăn và đồ uống; dịch vụ quán rượu/quầy bar; dịch vụ quầy phục 

vụ ruợu cốc-tai và quán cà phê; dịch vụ nấu nướng thức ăn; dịch vụ cho thuê tiện  nghi nói 

chung cụ thể là phòng họp, chỗ ở tạm thời, ghế, bàn phục vụ cho các cuộc họp, hội thảo, 

hội nghị và triển lãm; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các cuộc họp, hội thảo, 

hội nghị, triển lãm và các sự kiện xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên 

quan tới các dịch vụ nêu trên, tất cả thuộc nhóm 43. 
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(210) 4-2015-22859 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) TRAVELODGE HOTELS ASIA (IP) 

PTE. LTD.    (SG) 
10 Anson Road, #29-02 International 
Plaza, Singapore 079903    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch 

vụ lưu  trú tạm thời; cung cấp phòng ở dịch vụ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ đặt chỗ trước 
khách sạn lưu trú; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ trước phòng 
ở dịch vụ (lưu trú tạm thời); cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp dịch vụ tiệc ăn uống; dịch  
vụ cung cấp tiện nghi thức ăn và đồ uống; dịch vụ quán rượu/quầy bar; dịch vụ quầy phục 
vụ ruợu cốc-tai và quán cà phê; dịch vụ nấu nướng thức ăn; dịch vụ cho thuê tiện  nghi nói 
chung cụ thể là phòng họp, chỗ ở tạm thời, ghế, bàn phục vụ cho các cuộc họp, hội thảo, 
hội nghị và triển lãm; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các cuộc họp, hội thảo, 
hội nghị, triển lãm và các sự kiện xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan tới các dịch vụ nêu trên, tất cả thuộc nhóm 43. 

 

 
10) 4-2015-22860 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.21; 3.7.13 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tổ Chim  (VN) 
369/6 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 5, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố  Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; quản lý bất động sản; môi 

giới bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-22861 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.9; A14.7.13; A26.1.24; 

A14.7.15; A14.7.16 
(731) MYUNG HWA METAL CO., LTD  

(KR) 
225-136, Sinpyung-road, Sinpyung-
myeon, Dangjin City, Chungcheongnam-
do 343-814, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 06: Đinh vít định vị bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại; đinh ốc bằng kim loại; 
bu lông kim loại dập nguội; đai ốc bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; bu lông bằng 
kim loại; đinh vít đồ đạc bằng kim loại; bu lông đầu hình 6 cạnh bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2015-22862 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MYUNG HWA METAL CO., LTD  

(KR) 
225-136, Sinpyung-road, Sinpyung-
myeon, Dangjin City, Chungcheongnam-
do 343-814, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Đinh vít định vị bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại; đinh ốc bằng kim loại; 
bu lông kim loại dập nguội; đai ốc bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; bu lông bằng 
kim loại; đinh vít đồ đạc bằng kim loại; bu lông đầu hình 6 cạnh bằng kim loại.  

 

 
 4-2015-22863 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.1; 26.1.8 
(731) MYUNG HWA METAL CO., LTD  

(KR) 
225-136, Sinpyung-road, Sinpyung-
myeon, Dangjin City, Chungcheongnam-
do 343-814, Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Đinh vít định vị bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại; đinh ốc bằng kim loại; 

bu lông kim loại dập nguội; đai ốc bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; bu lông bằng 
kim loại; đinh vít đồ đạc bằng kim loại; bu lông đầu hình 6 cạnh bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-22864 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.8; 26.1.1 
(731) MYUNG HWA METAL CO., LTD  

(KR) 
225-136, Sinpyung-road, Sinpyung-
myeon, Dangjin City, Chungcheongnam-
do 343-814, Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
920 

(511)   Nhóm 06: Đinh vít định vị bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại; đinh ốc bằng kim loại; 
bu lông kim loại dập nguội; đai ốc bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; bu lông bằng 
kim loại; đinh vít đồ đạc bằng kim loại; bu lông đầu hình 6 cạnh bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-22865 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) THE FIRST THAI BRUSH CO., LTD.  

(TH) 
671 Rama 4 Road, Rongmuang, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; bàn chải kẽ răng; lược chải đầu có răng; 

bàn chải móng tay, chân; bàn chải giặt; chổi.  
 

 
(210) 4-2015-22866 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) THE FIRST THAI BRUSH CO.,LTD.  

(TH) 
671 Rama 4 Road, Rongmuang, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; bàn chải kẽ răng; lược chải đầu có răng; 

bàn chải móng tay, chân; bàn chải giặt; chổi.  
 

 
(210) 4-2015-22867 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu 
(731) HI-LIFE INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TW) 
3F., No. 502, Rueiguang Rd., Neihu 
District, Taipei City 114, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh quy; bánh 

ngọt; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc, bánh kếp; 
bánh pudding.  
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(210) 4-2015-22868 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu 
(731) HI-LIFE INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TW) 
3F., No. 502, Rueiguang Rd., Neihu 
District, Taipei City 114, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; 
quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy 
rượu; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy cà phê di dộng cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-22869 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.3.2; 24.15.2; 5.9.24; 5.3.20 
(591) Xanh biển, xanh lá, nâu, đỏ, hồng, tím, 

vàng, vam 
(731) PASTEUR STREET BREWING 

COMPANY  (HK) 
Unit H, 12th Floor, Legend Tower, 7 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2015-22881 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 25.5.25; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Phòng khám Chuyên khoa Trị 

liệu Thần kinh Cột sống Hoa 
KỲ  (VN) 
Số 161-161A, đường Hai Bà Trưng, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại phòng khám hoặc bệnh viện; dịch vụ y tế tại 
bệnh viện; dịch vụ trị liệu thần kinh cột sống tại bệnh viện; dịch vụ trị liệu; dịch vụ tư vấn 
về dinh dưỡng và y tế cho bệnh nhân; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế. 
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(210) 4-2015-22882 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sàn Đẹp  (VN) 
Nhà số 23, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ; sàn nhựa; sàn gỗ nhựa ngoài trời; ván gỗ nhựa; gạch lát sàn. 

 

 
(210) 4-2015-22883 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A20.1.5; 26.4.1; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Phát 

triển Sơn Nhật Bản  (VN) 
Số 62, phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 
sơn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm, mát tít (nhựa tự nhiên), chất 
pha loãng sơn, chất kết dính dùng cho sơn, vecni, chế phẩm nhuộm màu; giới thiệu và 
trưng bày sản phẩm liên quan đến sơn; nghiên cứu thị trường và tư vấn việc sử dụng các 
sản phẩm sơn. 

 

 
(210) 4-2015-22884 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần chỉ sợi cao 

su V.R.G Sa Do  (VN) 
Lô K5, K6, K7, đường N9A, khu công 
nghiệp Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Đai nịt bụng; băng đầu gối chỉnh hình; băng đàn hồi để băng bó; thắt lưng 
dùng cho mục đích y tế; đệm lót cho mục đích y tế; tất chân đàn hồi dùng cho phẫu thuật; 
tất chân cho người giãn tĩnh mạch. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi cao su dùng trong ngành dệt; sợi 
và chỉ cao su được bọc dùng trong ngành dệt. 
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Nhóm 26: Dải băng để buộc tóc; dải viền để trang trí quần áo; dải ruy băng đàn hồi; dây 
đai giúp trẻ tập đi. 

 

 
(210) 4-2015-22885 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

da cam, da cam đậm, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Phan 
Tuấn  (VN) 
ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: xăng, dầu, nhớt, ga; kinh doanh mua bán vật liệu xây 

dựng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy. 
 

 
(210) 4-2015-22886 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 1.15.19 
(591) Đỏ, xanh nước biển, đen, trắng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Anh Minh  (VN) 

ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình. 

 

 
(210) 4-2015-22901 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH KNIC  (VN) 
Số 623 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; mũ nón (đồ đội đầu); găng tay; giày dép, bít tất (đồ đi 

chân)  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, quần áo trẻ em, giày dép, mũ nón, găng tay, 

bít tất, sữa bột, bình uống sữa, núm vú giả cho em bé; mua bán máy hâm sữa, máy tiệt 

trùng sữa, máy hút sữa; mua bán sữa tắm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, phấn thơm (dùng 

cho người lớn và trẻ em), kem đánh răng, bàn chải đánh răng, thìa, cốc uống nước, bát ăn 

cho em bé; mua bán chậu tắm, xe đẩy, xe ba bánh, đai địu cho trẻ em; mua bán khăn mặt, 

khăn tắm, khăn sữa, chăn đắp, gối đa năng cho trẻ em; mua bán tã giấy em bé, giấy ướt, 

giấy khô; mua bán sách, vở, bút chì màu; mua bán đồ chơi dành cho trẻ em; mua bán đồ 

nội thất dành cho phòng cửa em bé bao gồm: giường, tủ, bàn, ghế, nôi, cũi; tổ chức trưng 

bày giới thiệu sản phẩm với mục đích quảng cáo hoặc thương mại. 
 

 
(210) 4-2015-22904 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A3.4.24; A3.4.2; 3.4.1; 9.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò đã chế biến; hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hạnh nhân đã 

chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2015-22905 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho cá nhân và chất chống 

làm ra mồ hôi không chứa dược chất; mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để rửa bát 

đĩa. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho gia súc; 

mạch nha.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử 

văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, 

máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), đồ nội thất văn 

phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, qua mạng Internet, qua truyền 
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hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo; tái lập cửa hàng; cho thuê không 

gian quảng cáo; tiếp thị, nghiên cứu thị trường. 
 

(210) 4-2015-22906 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.4; 4.5.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến; lạc (đậu 
phộng) đã chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Bánh mứt kẹo; cà phê; chè (trà); bánh mì; hương liệu cho thực phẩm; gia vị.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, 
máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, qua mạng internet, qua truyền 
hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo; tái lập cửa hàng; cho thuê không 
gian quảng cáo; tiếp thị; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống nhà hàng, quán ăn; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán rượu (quán bar).  

 
 

(210) 4-2015-22923 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.13.1; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Quân Y 4  (VN) 
Xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2015-22928 (220) 25.08.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.8 
(731) Võ Thị Thanh Hiền  (VN) 

210 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 
cây; nước sinh tố; nước soda; đồ uống không cồn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, trà sữa; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-22929 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2015-22940 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 4-2015-22941 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
927 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22942 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22943 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22944 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22945 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22946 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-22947 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, đỏ nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo Thiên Phú  (VN) 
Số 5, ngõ 129, tổ 12A, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22948 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.8; A2.1.24; A25.3.3; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Quảng Bình  (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước muối biển sinh lý dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế, nuớc tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22949 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược quốc tế Greater  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 226, phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-22957 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xám, bạc, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Hữu Tiến   (VN) 
20/9 Lê Thánh Tôn, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
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(740) Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, đào tạo dạy nghề về chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da, chăm 
sóc tóc.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, 
dịch vụ xông hơi, mát - xa .  

 

 
(210) 4-2015-22961 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.3.14; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thủ 
Quán Việt Nam  (VN) 
Số 3 C7 khu đô thị mới Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(740) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-22966 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) CHOKANAN INDUSTRY CO.,LTD  

(TH) 
No. 9 Soi Teantalay 22 yak 4, 
Bangkhuntean Chaytalay Road, Thakam, 
Bangkhuntean, Bangkok, Thailand 10150 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Bít tất ngắn cổ; giày; găng tay (trang phục); mũ; áo mưa.  

 

 
(210) 4-2015-22974 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86561381 11.03.2015 US 

(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 
One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng, chế phẩm vệ sinh cá nhân không tẩm thuốc; chế 
phẩm tỏa mùi hương, nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-22975 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86561395 11.03.2015 US 

  
(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 

One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; sách nói (sách điện 

tử); bản ghi âm thanh; bản ghi âm thanh và hình ảnh, phần mềm trò chơi viđêô, chương 
trình máy vi tính và phần mềm máy vi tính, thiết bị điện tử tiêu dùng và bộ phận kèm 
theo; kính mắt và kính râm và các phụ kiện kèm theo, ống nhòm (quang học); nam châm 
dùng để trang trí; thước kẻ có chia khoảng cách (dụng cụ đo); micrô. 

 

 
(210) 4-2015-22977 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86561407 11.03.2015 US 

  
(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 

One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô đeo sau lưng; hộp đựng thẻ điện thoại bằng da hoặc giả da; ví 

đựng tiền xu; túi đựng đồ vệ sinh phụ nữ làm bằng da và giả da; hộp đựng chìa khoá bằng 
da và giả da; dây đeo chìa khoá bằng da; túi đựng hành lý; thẻ gắn theo hành lý làm bằng 
da và giả da; ví đựng tiền; ô; ví. 

 

 
(210) 4-2015-22982 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86/561,420 11.03.2015 US 

  
(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 

One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; trò chơi và đồ chơi; đồ dùng tập thể hình và thể thao (không 
bao gồm quần áo); vật dụng cầm tay để chơi trò chơi điện tử có thể dùng hoặc không 
dùng cùng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình máy tính; tất dùng để treo lên 
cây thông trong dịp noel; đồ trang trí và đồ trang hoàng cho cây thông noel; quả cầu 
tuyết.  

 

 
(210) 4-2015-22984 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 86/561,434 11.03.2015 US 

(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 
One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-22985 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đen, xanh lá, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị gia 
dụng Phương Gia  (VN) 
78 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(740) Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy hút bụi châm không; máy giặt.  

 
Nhóm 09: Hộp cầu dao điện; công tắc điện; cầu dao điện; phích cắm; ổ cắm; bộ ngắt 
mạch điện; vỏ bọc ổ cắm điện; chấn lưu đèn; đi ốt phát quang (led). 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện; đèn điện; đèn chiếu 
sáng; quạt điện; hệ thống khử mùi không khí; hệ thống điều hòa không khí; bồn tắm; thiết 
bị làm nóng nước tắm; thiết bị vệ sinh cho phụ nữ; máy sấy tóc; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; bếp nấu; thiết bị hút ẩm; thiết bị làm lạnh; vòi (van); bệ xí vệ sinh; thiết bị và hệ 
thống tắm hơi; buồng tắm gương sen; bồn rửa; tủ lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-22987 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Đen, xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị gia 
dụng Phương Gia   (VN) 
78 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   
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(740) Nhóm 09: Hộp cầu dao điện; công tắc điện; cầu dao điện; phích cắm; ổ cắm; bộ ngắt 
mạch điện; vỏ bọc ổ cắm điện; chấn lưu đèn; đi ốt phát quang (led).  

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện; đèn điện; đèn chiếu 
sáng; quạt điện. 

 

(210) 4-2015-23001 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 6.1.2; A26.4.24; 

A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ căng tin, dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh 
đường cho khách có ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-23002 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.24 (540) 

  

(731) Hoàng Trần Tường Vy  (VN) 
10/1/5 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(740) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa).  
 

 
(210) 4-2015-23003 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.21; 26.1.2; A19.11.25; A19.13.25 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lam, xanh lá, 

hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 4BROS   (VN) 
101/18 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(740) Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán kem. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán kem.  

 

 
(210) 4-2015-23004 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; A26.4.24; A5.3.13; 

5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mài mòn, chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế 

phẩm làm sạch, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng, tinh dầu, nước xức tóc, nước hoa, chế 
phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, xà phòng.  

 
 

(210) 4-2015-23027 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ Toàn Lộc  (VN) 
Số nhà 76/1b, khu dân phố 3, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước RO; nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc (dùng điện); thiết bị 

đun và làm lạnh nước; bình nước nóng cho nhà tắm sử dụng năng lượng mặt trời; quạt 
điện dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2015-23028 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.1.1; 24.9.1; 3.1.1; A3.1.22 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mài mòn, chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế 

phẩm làm sạch, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng, tinh dầu, nước xức tóc, nước hoa, chế 

phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-23040 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) CHOONGANG VACCINE 

LABORATORIES CO., LTD.  (KR) 

(Hwaam-dong) 1476-37 Yuseongdaero 

Yuseonggu, Daejeon, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y; vác-xin thú y; vác-xin thú y dùng cho lợn. 
 

 
(210) 4-2015-23048 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Đào Văn Huân   (VN) 
Thôn Phấn Dũng, xã Đông Sơn, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2015-23049 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.1.1; 2.1.11 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng 

(731) Nguyễn Hoàng Anh Quân   (VN)
115 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quầy 

rượu (quầy bar); dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-23054 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ZOTOS INTERNATIONAL, INC.   (US) 

100 Tokeneke Road, Darien, 
Connecticut, 06820, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc.  

 

 
(210) 4-2015-23061 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Quân 
Nguyên   (VN) 
206/47/9, KP4, đường Tân Chánh Hiệp 
13, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  

 
 

(210) 4-2015-23062 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ Tấn 

Biết  (VN) 
Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, 
huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá khô; cá muối dùi; nước mắm; mắm tôm; tôm khô; mực khô.  
 
 

(210) 4-2015-23063 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; 7.15.8 
(591) Đỏ, nâu, đen, trắng, hồng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phú Đại 

Đồng  (VN) 
Cụm công nghiệp Ninh Điền, ấp Trà 
Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(740) Nhóm 30: Bột mì; tinh bột mì; bột sắn; tinh bột sắn; gạo; bột gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán bột mì, tinh bột mì, bột sắn, tinh bột sắn, gạo, bột gạo, sắn (củ mì), 
lạc (đậu phộng), điều, ngô, khoai lang.  

 

 
(210) 4-2015-23064 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.1; A11.3.3 
(591) Trắng, đỏ 
(731) ABDUL ALEK SOELYSTIO  (ID) 

Jl Pantai Mutiara Blok SA No. 3 Jakarta 
14450, Indonesia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(740) Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín; quả 
được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt các loại 
(bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản phẩm 
sữa; dầu ăn; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột 
làm từ ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo; nước đá ăn 
được; mật ong; mật đường; men; bột nở; muối; mù tạt; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem 
ăn (kem lạnh).  

 
Nhóm 35: Mua bán thịt, cá, gia cầm, thú săn (không còn sống), chất chiết suất từ thịt, rau, 
quả được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, thạch, mứt ướt 
các loại (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả), trứng, sữa và các sản 
phẩm làm từ sữa, dầu ăn và mỡ ăn, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, 
chất thay thế cà phê, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, bánh kẹo, nước 
đá ăn được, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, mù tạt, dấm, nước xốt (gia vị), gia vị, 
kem ăn (kem lạnh); quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá; quảng cáo.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; phòng 
trà; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ (bar).  

 

 
(210) 4-2015-23065 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ABDUL ALEK SOELYSTIO  (ID) 

Jl Pantai Mutiara Blok SA No. 3 Jakarta 
14450, Indonesia   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
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(740) Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín; quả 
được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mút ướt các loại 
(bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản phẩm 
sữa; dầu ăn; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột 
làm  từ ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo; nước đá ăn 
được; mật ong; mật đường; men; bột nở; muối; mù tạt; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem 
ăn (kem lạnh).  

 
Nhóm 35: Mua bán thịt, cá, gia cầm, thú săn (không còn sống), chất chiết suất từ thịt, rau, 
quả được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, thạch, mứt ướt 
các loại (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả), trứng, sữa và các sản 
phẩm làm từ sữa, dầu ăn và mỡ ăn, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, 
chất thay thế cà phê, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, bánh kẹo, nước 
đá ăn được, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, mù tạt, dấm, nước xốt (gia vị), gia vị, 
kem ăn (kem lạnh); quản lý kinh.doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-23066 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ABDUL ALEK SOELYSTIO  (ID) 

Jl Pantai Mutiara Blok SA No. 3 Jakarta 
14450, Indonesia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; phòng 
trà; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ (bar).  

 

 
(210) 4-2015-23068 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 26.11.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nước tinh khiết Việt Anh Phát  
(VN) 
Nhà riêng ông Vũ Vinh Khối, xóm 
Cường Sơn, xã Trực Đại, huyện Trực 
Ninh, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước khoáng; đồ uống không có 
cồn.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
939 

(210) 4-2015-23069 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B  Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2015-23080 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MSN LABORATORIES PVT. LTD.  

(IN) 
“MSN House”, Plot No : C-24, Industrial 
Estate, Sanath Nagar, Hyderabad – 500 
018, Andhra Pradesh, India 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23081 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MSN LABORATORIES PVT. LTD.  

(IN) 
“MSN House”, Plot No : C-24, Industrial 
Estate, Sanath Nagar, Hyderabad – 500 
018, Andhra Pradesh, India 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23082 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.22; 5.5.19; A5.1.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh dương, xanh 

lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh đen, trắng 
(731) Phan Văn Tỡo  (VN) 

ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hưởu Giang 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23083 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Hộ kinh doanh giày Ngọc 
Hạnh  (VN) 
116 khu phố 2, Phạm Hữu Lầu, phường 

Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-23084 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.15.15; A17.2.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn ACS Legal Việt Nam  
(VN) 
21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, bao gồm tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư, 

nhân viên tư vấn cho các cá nhân, tập thể, tổ chức và doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-23086 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 7.3.11; 7.1.24 

(591) Đỏ tươi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghệ Best Houses  (VN) 
Số 3/92 Nguyễn Khánh Toàn, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng (đèn LED): đèn tròn, đèn tuýp, đèn âm trần dạng tròn, đèn 

âm trần dạng vuông, đèn led bảng dạng vuông, đèn led chiếu sáng đường. 
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(210) 4-2015-23087 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 26.3.1; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM-BIOFARM Hà 
Nội  (VN) 
Thôn Vạn Lộc, xã Xuân Canh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc nuôi trồng thủy hải sản, gia súc, gia cầm.  

 

 
(210) 4-2015-23088 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.3.1; A2.5.23 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Nga  (VN) 
Số 7, ngõ 668 Lạc Long Quân, tổ 12, 
cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-23089 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam  (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23100 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  
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Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG).  
 

 
(210) 4-2015-23101 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG).  
 

 
(210) 4-2015-23102 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hoá lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hoá lỏng  LPG. 
 

 
(210) 4-2015-23103 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hoá lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hoá lỏng (LPG). 
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(210) 4-2015-23104 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng nhạt, hồng đậm, xám 

(540) 

  

(731) Bùi Phương Tùng  (VN) 
613 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-23105 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Phan Tuấn Anh  (VN) 
6B2 - 343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế (làm sạch) và đóng hộp (tất cả 

được dùng làm món ăn).  
 
 

 
(210) 4-2015-23106 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.8; 18.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Đỉnh Nhất  (VN) 
Đội 12, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ xe đạp, xe đạp điện và xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2015-23120 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích  (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, giấy ướt, giấy lau chùi dùng trong gia đình, giấy ăn.  
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(210) 4-2015-23121 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-23122 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại xây dựng Gia 
Thành   (VN) 
126/6 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống nóng; sơn chống thấm dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn chống nóng, sơn chống thấm dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-23123 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Hoàng Gia Phát  (VN) 
24/20B Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 

mới (NEW AGE IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn. 
 

 
(210) 4-2015-23124 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Hoàng Gia 
Container  (VN) 
12/18A, Hoàng Hoa Thám, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê thùng chứa (công te nơ) dùng để cất giữ hàng hoá. 
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(210) 4-2015-23125 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Hoàng Gia 
Container  (VN) 
12/18A, Hoàng Hoa Thám, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang. 
 

 
(210) 4-2015-23126 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại và sản 
xuất Nam Hồng  (VN) 
Số 6, ngách 12/31, phố Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-23127 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại và sản 
xuất Nam Hồng  (VN) 
Số 6, ngách 12/31, phố Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-23128 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sương  (VN) 
125/42/9/20 Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây. 
 

Nhóm 11: ấm điện; bếp điện; quạt điện; máy pha cà phê. 
 

Nhóm 21: Bộ chén đĩa (dĩa) sứ; lọ sứ; ly tách sứ; ly tách thủy tinh; bình thủy tinh; bộ chén 
đĩa (dĩa) thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2015-23129 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.7; 1.15.11 
(591) Đen, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sương  (VN) 
125/42/9/20 Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2015-23135 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.9.17 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ bách hóa 
xuất nhập khẩu Gia Đô  (VN) 
Lô 20-22 Tân Tạo KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sốt cà chua đóng hộp. 
 
 

(210) 4-2015-23140 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-23141 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại lộ Đồng Khởi, 

phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-23142 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.7.25; 5.5.19; A5.5.22; A3.13.4 

(591) Đỏ, xanh cốm, vàng, trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Share Việt Nam  
(VN) 
Lầu 1, số 2 đường Thi Sách, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2015-23143 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Châu Văn Dân  (VN) 
Tổ 6, ấp Lán Cát, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại. 
 

 
(210) 4-2015-23145 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 3.1.16; A3.1.24 (540) 

  

(731) Hoàng Thị Cẩm Vân  (VN) 
Số 81 Trần Phú, phường Trần Phú, thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; bánh kẹo; cà phê.  
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(210) 4-2015-23146 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A26.11.12 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tý Hiền  (VN) 
189/43 đường Tam Thôn Hiệp, ấp An 
Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 
 

(210) 4-2015-23148 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8; A11.1.6 
(591) Trắng, xanh cốm, đen, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VMK  (VN) 
127/8F1/31A Mậu Thân, phường Hòa 
An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 21: Đũa gỗ (dùng trong nhà bếp); thớt gỗ để cắt (dùng trong nhà bếp); thìa gỗ 

(dùng trong nhà bếp); que xiên nhỏ bằng gỗ dùng để nấu nướng (dùng trong nhà bếp). 
 

 
(210) 4-2015-23160 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.3; 6.1.2; 24.9.1; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Đào Nguyên   (VN) 
Tổ Thượng Nguồn, thôn Vĩnh Thủy, xã 
Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; tinh dầu; hương liệu tinh dầu; hương nhang. 
 
 

(210) 4-2015-23161 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.3; 26.2.7; 6.1.2; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Đào Nguyên    (VN) 
Tổ Thượng Nguồn, thôn Vĩnh Thủy, xã 
Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; tinh dầu; hương liệu tinh dầu; hương nhang. 
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(210) 4-2015-23162 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 24.9.1; 26.2.7; 26.3.3; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Đào Nguyên    (VN) 
Tổ Thượng Nguồn, thôn Vĩnh Thủy, xã 

Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; tinh dầu; hương liệu tinh dầu; hương nhang. 
 

 
(210) 4-2015-23163 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A25.3.3; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thân  (VN) 
Tổ 3 khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị cơ khí lâm nghiệp như: xích cắt gỗ (bộ phận máy), lưỡi cắt 

gỗ (bộ phận máy), máy mài tự động, lưỡi cưa xích (bộ phận máy), máy cắt gỗ tự động, 

phụ tùng máy cưa, máy cắt cỏ.  
 

 
(210) 4-2015-23164 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.4; 5.9.1 

(591) Vàng da cam, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH Harumidori 
Việt Nam  (VN) 
B20, lô 3 Định Công, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; quả được bảo quản; thực phẩm được chế biến từ rau, củ, 

quả. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi; các loại hạt (ngũ cốc). 
 

Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả các loại. 
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(210) 4-2015-23166 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Falcon  (VN) 
61 đường số 8, KDC Trung Sơn, ấp 4B, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; xà phòng; son môi; kem dưỡng ẩm dành cho da. 

 
 

10) 4-2015-23167 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, khu dân cư Ngọa Long, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-23169 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ phẩm 
Hoa Mẫu Đơn  (VN) 
688/93 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-23173 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-23176 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-23180 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Đồng 
Nai  (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2015-23181 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Đồng 
Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-23182 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23183 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-23184 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23185 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23186 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23187 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23188 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến, cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín, sữa và sản phẩm sữa, dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2015-23189 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Lê Thị Nhuần  (VN) 

Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước, véc ni, sơn chống gỉ, chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự 
như sơn), chất pha loãng để sử dụng cùng với sơn.  

 

 
(210) 4-2015-23192 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-23193 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-23194 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) 1. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

2. Nguyễn Anh Tuyển   (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; rượu gạo; rượu vốt ca; rượu vang; rượu mạnh; rượu 
ngâm hoa quả. 

 

 
(210) 4-2015-23195 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) 1. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

2. Nguyễn Anh Tuyển   (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2015-23196 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) 1. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

2. Nguyễn Anh Tuyển   (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2015-23197 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) 1. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

2. Nguyễn Anh Tuyển   (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; rượu gạo; rượu vốt ca; rượu vang; rượu mạnh; rượu 

ngâm hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-23198 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) 1. Bùi Văn Khôi  (VN) 
Tổ 6 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

2. Nguyễn Anh Tuyển   (VN) 
Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại, quần áo thể dục, thể thao, mũ nón, đồ đội đầu, khăn quàng 

cổ. 
 

Nhóm 32: Nước lọc, nước tinh khiết (đồ uống), đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn, xi-rô dùng cho đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất, rượu gạo, rượu vốt ca, rượu vang, rượu mạnh, rượu 
ngâm hoa quả.  
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(210) 4-2015-23200 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.5.1; 4.5.12; 4.5.2; A3.5.25 

(591) Vàng, da cam, trắng, da cam nhạt, xanh 

cô ban, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, 

nâu, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

 
(210) 4-2015-23201 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A3.4.2; A3.4.24; A5.3.15; A1.1.10 

(591) Trắng, tím đậm, nâu nhạt, đen, xanh lá 

cây, xanh da trời, xám, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 
 

(210) 4-2015-23202 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
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(210) 4-2015-23203 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.4.2; A3.4.24; A1.1.10; A1.1.5; 

25.5.25; 26.13.1; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Trắng, tím đậm, vàng đậm, đen, xanh lá 

cây, xanh da trời, xám, tím nhạt, vàng 
nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 

 
(210) 4-2015-23204 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, váng sữa, sữa, sữa chua nước.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; đồ uống hoa quả không chứa cồn (nước trái cây không có 
cồn); nước ép rau quả; nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích 
y tế); nước uống có ga.    

 
Nhóm 33: Rượu; rượu vang; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống làm từ hoa quả có 
chứa cồn, rượu chưng cất.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; sản phẩm thay thế cho thuốc lá (không dùng cho mục đích y 
tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: bánh kẹo, rượu bia, 
thuốc lá; đường, các loại, nước giải khát, các loại thực phẩm đã qua chế biến, mỹ phẩm; 
dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu; dịch vụ 
cho thuê kho  bãi; dịch vụ lưu trữ hàng hoá; dịch vụ hỗ trợ vận tải, cụ thể là: đại lý bán vé 
máy bay, cho thuê xe.  

 
Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
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(210) 4-2015-23205 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Chu Đăng Khoa  (VN) 
252 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, hàng lưu niệm, quà tặng, túi xách, quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-23206 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Bùi Hoàng Tân  (VN) 
7/40 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán túi xách, ba lô, ví (bóp), thắt lưng (dây nịt), quần áo, mũ nón, giày 
dép.  

 

 
(210) 4-2015-23213 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 9.7.1; 26.1.1; 2.1.1; A2.1.23 
(731) Công ty TNHH thời trang Bảo 

Nam  (VN) 
Số 72I, xóm Chùa, thôn Đình Vỹ, xã 
Yên Thường, Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; áo quần; đồ đi chân; đồ đội đầu; cà vạt; nơ (trang 

phục).  
 

 
(210) 4-2015-23220 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Weldcom  (VN) 
Số 463, đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị phun cát làm sạch, tạo độ nhám bề mặt, thiết bị tổ hợp, gia 

công kết cấu thép.  
 

 
(210) 4-2015-23221 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sơn K.O.V.A  (VN) 
Khu B2-5 Khu công nghiệp Tây bắc Củ 

Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-23222 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.3.1; 26.1.2 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) Công ty TNHH sơn K.O.V.A  (VN) 
Khu B2-5 Khu công nghiệp Tây bắc Củ 

Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-23228 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) ADAMA AGAN LTD.  (IL) 

PO Box 262, Northern Industrial Zone, 

Ashdod 7710201, Israel 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật gây hại; chất trừ sâu; chất diệt nấm và chất diệt cỏ. 
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(210) 4-2015-23229 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD.  (IL) 

P.O. Box 60, Beer Sheva 8410001, Israel 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật gây hại; chất trừ sâu; chất diệt nấm và chất diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2015-23230 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25; 26.13.25 

(731) MLS CO., LTD.  (CN) 

No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, 

Zhongshan City, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; cầu dao điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 

xúc khác [vật nối điện]; chất bán dẫn; mạch tích hợp; vi mạch điện tử dùng cho sản xuất 

mạch tích hợp; tụ điện; ống phát xạ; thiết bị bán dẫn. 

 

Nhóm 11: ống dạ quang để chiếu sáng; bóng đèn điện; đèn; bóng đèn huỳnh quang; thiết 

bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị chiếu sáng, cụ thể là hệ thống 

chiếu sáng; đèn lồng để trang trí trong các dịp lễ hội; đèn đường; đèn cho ô tô; thiết bị 

chiếu sáng cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-23240 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.9.1 

(731) FD MANAGEMENT, INC.  (US) 

200 First Stamford Place, Stamford, CT 

06902, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc môi không chứa 

thuốc. 
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(210) 4-2015-23241 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(300) 2015 31941 04.03.2015 AZ 

(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.15.15; A25.7.22 

(591) Trắng, xám nhạt, xám đậm, xanh dương 

nhạt, xanh dương đậm 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.  (US) 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, United 

States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 

hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 

bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc lá, diêm. 
 

 
(210) 4-2015-23242 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(300) 2015 31948 06.03.2015 AZ 

(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.15.15; 9.1.11 

(591) Trắng, xám nhạt, xám đậm, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.  (US) 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, United 

States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 

hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 

bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc lá, diêm. 
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(210) 4-2015-23246 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A9.3.13; A9.3.10; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) Hà Văn Long  (VN) 
Đội 2, thôn Đồng Võ, xã Thanh Lâm, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2015-23247 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Đỗ Thị Lan Phương  (VN) 
Tổ 4, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa), chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2015-23248 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 4.3.3; 26.4.1; 26.4.4; 26.15.3 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(731) La Văn Phú  (VN) 
Số 1333, đường 3/2, phường 16, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ; chất pha loãng sơn; chất làm 

đặc sơn. 
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(210) 4-2015-23260 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.4.11; 11.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH tập đoàn Hoàng 

Phát Vissai   (VN) 
Lô C7, cụm công nghiệp Gián Khẩu, xã 
Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm 

thời; nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp; nhà nghỉ dưỡng lão.  
 

(210) 4-2015-23262 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tây Sơn  
(VN) 
57/6 quốc lộ 1A, ấp Nam Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ gồm xí bệt, xí xổm; bồn rửa; tiểu nam; tiểu nữ.  

 

 
(210) 4-2015-23263 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Đen, cam, trắng 
(731) HSU CHIA WEI    (TW) 

8F., No.259, Chang'an St., Luzhou Dist., 
New Taipei City 247, Taiwan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (sữa rửa mặt; kem dưỡng da, kem chống nắng, nước hoa; kem trắng 

da).   
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm (sữa 
rửa mặt; kem dưỡng da; kem chống nắng; nước hoa; kem trắng da; kem ngừa mụn, kem 
ngừa nám; kem dưỡng da chống nắng), thực phẩm chức năng.   
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(210) 4-2015-23264 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.3.13 

(591) Đen, cam, trắng 

(731) HSU CHIA WEI    (TW) 

8F., No.259, Chang'an St., Luzhou Dist., 

New Taipei City 247, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (sữa rửa mặt; kem dưỡng da, kem chống nắng, nước hoa; kem trắng 

da).   

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm (sữa 

rửa mặt; kem dưỡng da; kem chống nắng; nước hoa; kem trắng da; kem ngừa mụn, kem 

ngừa nám; kem dưỡng da chống nắng), thực phẩm chức năng.   
 

 
(210) 4-2015-23265 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.3.13 

(591) Đen, cam, trắng 

(731) HSU CHIA WEI   (TW) 

8F., No.259, Chang'an St., Luzhou Dist., 

New Taipei City 247, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (sữa rửa mặt; kem dưỡng da, kem chống nắng, nước hoa; kem trắng 

da).  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm (sữa 

rửa mặt; kem dưỡng da; kem chống nắng; nước hoa; kem trắng da; kem ngừa mụn, kem 

ngừa nám; kem dưỡng da chống nắng), thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-23266 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 3.4.1; A1.1.2; 

A3.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xám, trắng, nâu, xanh dương, 

vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh thương mại thực phẩm 
Tuyền Ký    (VN) 
189 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt lợn khô; thịt nai khô, thịt gia cầm khô, mực khô; cá khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: thịt bò khô, thịt lợn khô, thịt nai khô, thịt 
gia cầm khô, mực khô, cá khô. 

 

 
(210) 4-2015-23267 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.21; 5.7.14; 

26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh thương mại thực phẩm 
Tuyền Ký   (VN) 
189 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt lợn khô; thịt nai khô, thịt gia cầm khô, mực khô; cá khô.  

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: thịt bò khô, thịt lợn khô, thịt nai khô, thịt 
gia cầm khô, mực khô, cá khô.  

 

 
(210) 4-2015-23268 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Giang Dòng  (VN) 

536 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 17: Phụ tùng xe ô tô được làm bằng cao su: ống cao su chụp giảm xóc (giữ êm cho 
ống xả (bô) xe), chân máy (cao su dùng để chống rung, cho dàn máy ô tô), cao su giò gà 
(cao su giằng cầu) (là bộ phận có chức năng làm giảm độ sốc giữa hạt cầu và không làm 
mòn lốp xe); cao su lóc nhíp (cao su sim lóc nhíp) (là bộ phận gắn vào ca-bin để giữ êm 
ca-bin và đồng thời làm giảm sốc cho thân xe). 

 

 
(210) 4-2015-23269 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty TNHH I.C.S   (VN) 

E15/339C1 ấp 5, xã Phong Phú, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo mỹ phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-23276 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ IQ  (VN) 
Số 109 đường Thành Thái, phường Đông 
Thọ, thành phố Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng cho gia đình); thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; 

thiết bị làm lạnh nước; thiết bị bay hơi; phụ kiện bồn tắm. 
 
 

 
(210) 4-2015-23280 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) Nghiêm Xuân Đông  (VN) 

Số 63B, tổ 6, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện chó. 
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(210) 4-2015-23281 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh 
TÊn  (VN) 
Số 11 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán lốp xe; phân phối lốp xe. 
 

 
(210) 4-2015-23284 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Xanh da trời, đỏ 

(731) Công ty cổ phần Du lịch Hàng 
không Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, số 26, ngõ 24, tổ 1E, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
 

 
(210) 4-2015-23285 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đỏ 

(731) Nguyễn Bích Thủy  (VN) 
Số 6, hẻm 79/3, ngõ Thổ Quan, phường 

Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-23287 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.21; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Lửa Đỏ  
(VN) 
105/6 TL28, khu phố 3C, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo khoác; váy đầm; quần, áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: áo khoác, váy đầm, quần, áo, thảm làm từ xơ dừa, tranh làm từ xơ 
dừa. 

 

 
(210) 4-2015-23288 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Minh Nguyệt  (VN) 
C7/27A1 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2015-23289 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Minh Nguyệt  (VN) 
C7/27A1 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh tráng, hủ tiếu khô, bún gạo khô, bánh hỏi khô, miến dong, nui, 

bánh tráng mè, bánh đa, củ kiệu, ngó sen muối chua, bồn bồn chua ngọt, dưa cải chua, mỳ 
chay, cà pháo các loại, cóc chua ngọt, xoài chua ngọt, củ hành chiên, củ tỏi chiên, bánh 
men, mứt các loại (dừa, gừng, mãng cầu, bí, hạt sen, củ năng), kẹo, mắm, trà, cà phê các 
loại nước tương, nước mắm; quảng cáo, tiếp thị để bán hàng. 
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(210) 4-2015-23290 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng  (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công ngbiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-23291 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2015-23296 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JOE FAMILY GROUP CO., LTD  (TH) 

864/65 Soi Charoenkrung 107 Junction 
44, Charoenkrung Rd. Bangkhlo, 
Bangkorlaem, Bangkok 10120, Thailand.

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 06: Then chốt cửa bằng kim lọai; bản lề bằng kim lọai; tay nắm (quả đấm) cửa 
bằng kim loại; tay cầm cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim lọai; xích khóa bằng kim 
loại; chốt giữ cửa bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa (không dùng điện); đồ ngũ kim bằng 
kim loại (vật liệu nhỏ); xích bằng kim loại; đinh; bu-lông; đai ốc; đinh tán; lõi quấn ống 
mềm, bằng kim loại không phải hoạt động của máy; khóa lò xo; van ống nước bằng kim 
loại. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công như dụng cụ bào; dao bào; dao; búa; khoan 
tay; mũi khoan; tán đinh; súng phun; kéo; kìm; cưa; đục; rìu; đánh bóng; giũa mong; cờ-lê 
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(chìa vặn đai ốc); mỏ kẹp (ê-tô); đòn bẩy (cái pa-lăng); đĩa mài bằng đá nhám; bàn ren; 
cán cưa; con dấu (dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2015-23299 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21; 6.1.2 
(731) A PERFECT RIDE CO..LTD.  (TH) 

378 Ramkhamhaeng Road, Sapansoong 
Bangkok 10240, 662-1280990, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; quần áo bảo hộ (phòng chống tai nạn, chống cháy và bức xạ); 
găng tay bảo hộ; mắt kính bảo hộ. 

 

 
(210) 4-2015-23300 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 24.15.21; 26.13.25; A26.3.6 
(731) A PERFECT RIDE CO.,LTD.   (TH) 

378 Ramkhamhaeng Road, Sapansoong 
Bangkok 10240, 662- 1280990, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; quần áo bảo hộ (phòng chống tai nạn); găng tay bảo hộ (phòng 
chống tai nạn); mắt kính bảo hộ.  

 

 
(210) 4-2015-23301 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21; 26.1.2 
(731) A PERFECT RIDE CO.,LTD.    (TH) 

378 Ramkhamhaeng Road, Sapansoong 
Bangkok 10240, 662- 1280990, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; quần áo bảo hộ (phòng chống tai nạn); găng tay bảo hộ (phòng 
chống tai nạn); mắt kính bảo hộ.  

 
 

(210) 4-2015-23302 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.4; 24.15.2; 24.15.21; 26.3.2 
(731) A PERFECT RIDE CO.,LTD.    (TH) 

378 Ramkhamhaeng Road, Sapansoong 
Bangkok 10240, 662- 1280990, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; quần áo bảo hộ (phòng chống tai nạn); găng tay bảo hộ (phòng 
chống tai nạn); mắt kính bảo hộ.  

 

 
(210) 4-2015-23303 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm quốc tế GIAVICO  
(VN) 
ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã sơ chế và bảo quản; lô hội được chế biến làm thức ăn cho người; 

khoai mỡ sơ chế và chế biến; quả dứa (khóm) đã chế biến; thạch dừa; nước ép rau củ dùng 
để nấu ăn. 

 
Nhóm 35: Mua bán rau củ quả; mua bán thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-23305 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Trần Tấn Đạt  (VN) 
ấp Phú Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính, tư vấn đầu tư.  

 
 

(210) 4-2015-23306 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh lá, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ ánh 
sáng Xanh  (VN) 
Số 544/16 Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông hàng không; bóng đèn điện; 

thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn lồng 
chiếu sáng; đèn chiếu sáng. 
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(210) 4-2015-23321 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sai Gon Smile  
(VN) 
Số 7C, phố Hàm Long, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm làm đẹp.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện tóc (làm tóc); dịch 

vụ xoa bóp, bấm huyệt (dịch vụ mát-xa, bấm huyệt); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ vật lý trị 

liệu.  
 

 
(210) 4-2015-23322 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sai Gon Smile  
(VN) 
Số 7C, phố Hàm Long, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm làm đẹp.    

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện tóc (làm tóc); dịch 

vụ xoa bóp, bấm huyệt (dịch vụ mát-xa, bấm huyệt); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ vật lý trị 

liệu.  
 
 

(210) 4-2015-23323 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
FERTIFARM  (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 

Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-23324 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 19.11.1 

(731) NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC.  

(US) 

11467 Huebner Road, Suite 175, San 

Antonio Texas 78230, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược sử dụng trong việc điều trị các bệnh về hệ miễn dịch, ung thư, 

HIV/ AIDS, viêm gan C, bệnh herpes và các bệnh do virus khác; chế phẩm chăm sóc da 

có chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc, cụ thể là kem, thuốc xức ngoài da, 

gel, chế phẩm làm sạch và săn da, chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy tế bào chết; chế 

phẩm chăm sóc da tại chỗ có chứa thuốc, cụ thể là kem, thuốc xức ngoài da, thuốc mỡ, 

gel, chế phẩm làm sạch và săn da, chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy tế bào chết; chế 

phẩm dược để chăm sóc da; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế chế phẩm dược và 

thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng chỗ 

thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 

người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha 

khoa; chất diệt khuẩn; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2015-23325 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 19.11.1 

(731) NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC.  

(US) 

11467 Huebner Road, Suite 175, San 

Antonio Texas 78230, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược sử dụng trong việc điều trị các bệnh về hệ miễn dịch, ung thư, 

HIV/AIDS, viêm gan C, bệnh herpes và các bệnh do virus khác; chế phẩm chăm sóc da có 

chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc, cụ thể là kem, thuốc xức ngoài da, gel, 

chế phẩm làm sạch và săn da, chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy tế bào chết; chế phẩm 

chăm sóc da tại chỗ có chứa thuốc, cụ thể là kem, thuốc xức ngoài da, thuốc mỡ, gel, chế 

phẩm làm sạch và săn da, chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy tế bào chết; chế phẩm dược 

để chăm sóc da; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế chế phẩm dược và thú y; chế 

phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động 

vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất diệt 

khuẩn; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 
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(210) 4-2015-23326 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 19.11.1 
(731) NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC.  

(US) 
11467 Huebner Road, Suite 175, San 
Antonio Texas 78230, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu 
để hàn răng và sáp nha khoa; chất diệt khuẩn; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ; chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da tại chỗ có chứa 
thuốc, cụ thể là kem, thuốc xức ngoài da, thuốc mỡ, gel, chế phẩm làm sạch và săn da, 
chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy tế bào chết; chế phẩm dược để chăm sóc da; chất gây 
nghiện dùng cho mục đích y tế. 

 

 
 4-2015-23327 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 19.11.1 
(731) NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC.  

(US) 
11467 Huebner Road, Suite 175, San 
Antonio Texas 78230, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu 
để hàn răng và sáp nha khoa; chất diệt khuẩn; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ; chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da tại chỗ có chứa 
thuốc, cụ thể là kem, thuốc xức ngoài da, thuốc mỡ, gel, chế phẩm làm sạch và săn da, 
chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy tế bào chết; chế phẩm dược để chăm sóc da; chất gây 
nghiện dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23329 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Nguyễn Thanh Hồng  (VN) 

Khối 1, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, 
tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh, cụ thể là loa, âm ly, máy tăng âm.  
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(210) 4-2015-23342 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Phú Việt Hưng  (VN) 
83/513 A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: bát, tách, chén, cốc, hộp 

đựng kẹo, khay dùng cho mục đích gia đình, chậu hoa, dụng cụ cho mục đích gia dụng. 
 

 
(210) 4-2015-23344 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Quyền 
Quý  (VN) 
Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ví, dây đai đeo vai bằng da; vali; cặp tài liệu; ba lô; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; mũ; giầy; thắt lưng (trang phục); dây đeo quần.  
 

 
(210) 4-2015-23345 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xám, xanh coban, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BUCA  (VN) 
Tòa nhà xí nghiệp ô tô V75, số 120 Trần 
Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; máy vi tính; điện thoại, máy ảnh.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm theo đơn đặt hàng; dịch vụ nghiên cứu, triển khai, 
ứng dụng công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về kỹ thuật trong việc quản lý, chuyển giao 
công nghệ thông tin; dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật cho các dự án đầu tư phát triển công nghệ 
thông tin. 

 
 

(210) 4-2015-23346 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tú   (VN) 
Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, giấy ướt, giấy lau chùi dùng trong gia đình, giấy ăn. 
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(210) 4-2015-23347 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sake Nakama  
(VN) 
Số 63B Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; rượu mật ong, mật ong pha 

nước [rượu mật ong]; rượu sakê; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2015-23348 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 24.9.1; A11.3.2; 25.1.25; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sake Nakama  
(VN) 
Số 63B Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; rượu mật ong, mật ong pha 

nước [rượu mật ong]; rượu sakê; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2015-23349 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) CYF ENTERPRISE (S) PTE LTD   (SG) 

1 Sims Lane, #06-09, Singapore 387355 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia đen, nặng; bia có cồn; bia; hèm bia; bia đắng; bia đen; bia nâu; bia đã khử 

cồn; chiết xuất của cây hoa bia để sản xuất bia; bia hoa quả; bia gừng; bia mạch nha; đồ 

uống chứa mạch nha (bia); đồ uống chứa mạch nha (không có cồn, trừ bia); bia không 

chứa cồn; bia Pilsner; đồ uống không có cồn có hương vị của rễ cây. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
978 

(210) 4-2015-23350 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) SHENZHEN HITOP INDUSTRIAL 

HOLDINGS CO.LTD.   (CN) 

4/F, Building A2, Tongfuyu Industrial 

Park, Xixiang, Baoan District, Shenzhen 

City, Guangdong Province, People's 

Republic Of China  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén tăng áp; van (bộ phận của máy móc); van áp lực (bộ phận của máy 

móc); vật dụng để gác, giữ dụng cụ của máy móc; máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển); 

người máy (máy móc); cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; băng tải vận 

hành bằng khí nén; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2015-23353 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 1.7.6; 16.3.17 

(591) Nâu , trắng, xám 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Khải   (VN) 
Bản Tiên Hưng, xã Phổng Lái, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-23354 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 15.7.1; 26.2.7; A14.3.13 

(591) Xanh da trời, trắng, đen 

(731) Hộ kinh doanh Đinh Công 
Dòng   (VN) 
Bản Nong Phụ, xã Chiềng Mung, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy thái sắn; máy nông nghiệp.  
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(210) 4-2015-23355 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.7.5; 6.1.2 

(591) Xanh lá cây, cam 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Mộc Sa  (VN) 
Tiểu khu Bệnh viện I, thị trấn Nông 

trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 04: Thanh nhiên liệu làm từ lõi ngô.  
 
 

(210) 4-2015-23360 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Lộc 
§¾k L¾k   (VN) 
Thôn 2B, xã Hòa Tiến, huyện Krông 

P¾k, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-23361 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-23362 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23363 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23364 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-23365 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-23366 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-23367 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-23368 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23369 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch, dịch vụ cho thuê xe cộ, dịch vụ đại lý (môi giới) tàu biển.  
 

 
(210) 4-2015-23381 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam  (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 
Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
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(210) 4-2015-23382 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam  (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23383 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam  (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23384 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam  (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23385 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 
Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 

 
 

(210) 4-2015-23386 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 
 

 
(210) 4-2015-23387 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Khí hóa lỏng Miền Nam   (VN) 
Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 

sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.  

 
Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG). 

 
 

(210) 4-2015-23388 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.22; 5.5.19; A5.1.5; A26.11.12 
(591) Hồng, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hansung E Việt 
Nam  (VN) 
Số 174/2, đường Lý Tự Trọng, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-23389 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hansung E Việt 
Nam  (VN) 
Số 174/2, đường Lý Tự Trọng, phường 

Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23400 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tỏi đen Thiên 
Phó   (VN) 
118/37, Huỳnh Thiên Lộc, phường Hoà 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-23401 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh dương, đỏ 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng dân dụng & công 
nghiệp Phú Cường   (VN) 
54 đường 17, khu phố 5, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 

công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt 

bằng để xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; lắp đặt 

phần điện và thiết bị điện công trình; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà 

không khí; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. 
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(210) 4-2015-23402 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng dân dụng & công 
nghiệp Phú Cường   (VN) 
54 đường 17, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 

công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt 
bằng để xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; lắp đặt 
phần điện và thiết bị điện công trình; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà 
không khí; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-23403 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 14.7.6 
(591) Vàng nhạt, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần Wood Build  

(VN) 
121 Hùng Vương, phường Tân Bình, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn; gỗ dán; thanh gỗ để ốp tường; gỗ xây dựng; gỗ bán thành 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23404 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.1.24; 26.4.10 
(731) Công ty TNHH ngũ kim Chính 

Nguyên Việt Nam  (VN) 
Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, gồm: khóa thăng bằng, khóa sò; bản lề bằng kim loại, 
gồm: bản lề định vị, bản lề chữ A, bản lề lá; bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2015-23405 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây non, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Ngô Thục Trinh  (VN) 
Tổ 52, phường Thanh Bình, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-23407 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần trang trí 

nội thất Châu Âu  (VN) 
Số 4 đường 49 Tân Vĩnh, phường 4, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: bồn cầu, vòi nước, bồn rửa mặt (lavabo), bồn tắm hơi 
mátxa, bồn tắm đứng, bồn tắm, bồn tắm mát-xa; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; bếp ga; 
bếp điện; bếp từ; chậu bếp (không di chuyển được); tủ lạnh; máy lạnh; quạt điện; đèn 
điện.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đá thiên nhiên; đá nhân tạo; gạch men; kính 
xây dựng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng phi kim loại, đá thiên nhiên, đá 
nhân tạo, gạch men, kính xây dựng, thiết bị vệ sinh, bồn tắm, máy hút mùi dùng cho nhà 
bếp, bếp ga, bếp điện, bếp từ, chậu bếp, tủ lạnh, máy lạnh, quạt điện, đèn điện.  

 

 
(210) 4-2015-23408 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.3.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tân Công 
Quang   (VN) 
05/210 tổ 7, khu phố Hòa Lân 1, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy nhám, vải nhám.  
 

 
(210) 4-2015-23409 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.3.1; 25.1.6; 18.2.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tân Công 
Quang    (VN) 
05/210 tổ 7, khu phố Hòa Lân 1, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; vải nhám. 
 

 
(210) 4-2015-23410 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.20; A2.1.16 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tân Công 
Quang    (VN) 
05/210 tổ 7, khu phố Hòa Lân 1, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; vải nhám.  
 

 
(210) 4-2015-23411 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và 
Thương mại Minh Thu   (VN) 
Số 12 ngõ 156 Tam Trinh, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm định hình; khuôn cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; 

tấm cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cổng bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-23412 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.7; 26.13.1 
(591) Ghi, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại địa 

ốc Kiến Trúc Ân Lam  (VN) 
14K Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm gỗ dùng trong xây dựng, cụ thể: gỗ dùng cho xây dựng; gỗ công 

nghiệp; gỗ xẻ thô, tấm gỗ lát sàn; thanh gỗ để ốp tường; gỗ dán.   
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ; bộ bàn ghế sofa; đồ nội thất bằng 
inox: bàn, ghế, tủ, giường, kệ.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt lò sưởi, điều 
hòa không khí; lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; lắp đặt các thiết bị âm thanh, ánh 
sáng; lắp đặt: hộp đèn, bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo; lắp đặt hệ thống đèn trang trí; lắp 
đặt nội thất cho các công trình xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ xây 
dựng nhà ở dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc quy hoạch tổng mặt bằng.  

 

 
(210) 4-2015-23413 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.19; 26.1.2; 

3.7.1; A3.7.24 
(591) Vàng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Trang  (VN)
24A/23 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá, bao gồm các dịch vụ: vận tải hàng hoá từ vị trí này đến vị trí 

khác (bằng đường bộ, đường thuỷ). 
 

 
(210) 4-2015-23416 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Đinh Thị Mỹ Phượng  (VN) 
1B Hoàng Văn Thụ, phường 05, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống); khách sạn.  
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(210) 4-2015-23417 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A25.7.22; 1.15.5; 

A7.1.12; 7.1.24 
(591) Cam, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Lâm 
Trọng  (VN) 
180/29 A, Phạm Phú Thứ, phường 4, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng công trình cầu đường; xây dựng 

kho bãi, giám sát về xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2015-23418 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH âm nhạc 
MUSICFRIEND  (VN) 
1227 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhạc cụ âm thanh ánh sáng, thiết bị âm thanh nhạc cụ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy nhạc, dạy đàn, dạy hát, dịch vụ tổ chức các chương trình giải trí 
âm nhạc.  

 
 

(210) 4-2015-23419 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng, xanh, tím than 
(731) PT PURINUSA EKAPERSADA   (ID) 

JI-M.H Thamrin No. 51 Jakarta, 
Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; tấm giấy màu; bìa các tông và vật phẩm bằng bìa các tông; vật liệu đóng 

sách; ấn phẩm; sách bài tập; vở đóng gáy xoắn ốc; giấy in liên tục; phong bì; bảng ghi 
chú; bảng kẹp giấy; tập giấy viết; cuộn giấy in; cuốn vở ghi nhật ký; cuốn vở vẽ; sách ảnh; 
văn phòng phẩm; chất kết dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu vẽ của 
họa sĩ; chổi vẽ; máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng (không bao gồm đồ nội thất); tài liệu 
hướng dẫn và giảng dạy (không bao gồm máy móc); màng nhựa để bao gói (không thuộc 
nhóm khác); chữ nổi để in; bản kẽm để in.  
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(210) 4-2015-23420 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bếp Thái Sơn  
(VN) 
Số 346, phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nhà bếp và đồ dùng gia đình (gồm: bếp các loại, máy hút mùi, lò vi 

sóng, quạt điện, đèn điện, ấm điện, nồi cơm điện, thiết bị vệ sinh).  
 

 
(210) 4-2015-23421 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.5.1; 3.5.20 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, vàng 

nghệ, hồng 
(731) MAO BAO INC.  (TW) 

No. 19, Shin Chien Rd., Hu Kou Hsiang, 
Hsin Chu Hsien, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm để giặt; chế 

phẩm để ngâm giặt; xút tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; hương xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế phẩm dược để chăm 
sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-23422 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Mao Bảo Việt 

Nam   (VN) 
Đường số 3, KCN Long Thành, xã Tam 
An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; nước 

thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm chống nắng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; hương xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế phẩm dược để chăm 
sóc da.  
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(210) 4-2015-23423 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.8; 26.3.1 
(731) ALPHA INDUSTRIES, INC.   (US) 

14200 Park Meadow Drive, Suite 110, 
Chantilly, Virginia 20151, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; hòm du lịch; hòm và túi đựng hành lý, cụ thể là túi du lịch và túi 

có bánh lăn; ô cầm tay và ô có đế; gậy chống; roi da; bộ yên cương cho động vật và yên 
cương; túi, cụ thể là túi đi mua đồ; túi thể thao; túi đeo trên lưng có dây quàng qua ngực; 
túi đựng giầy và túi du lịch phong cách quân đội; túi nhỏ, cụ thể là túi nhỏ làm bằng da 
hoặc vải bạt để đựng trang phục và phụ kiện và các sản phẩm tương tự; túi đi biển; ba lô 
phong cách quân đội; ba lô dùng trong đi bộ đường dài; vali; ví đựng đồ trang điểm, chưa 
có đồ bên trong; túi sách đến trường; túi đựng sách; túi dùng để đựng đồ đạc đi chơi cuối 
tuần; túi hình trụ vải dày để đựng đồ cá nhân (túi duffie) để đi du lịch; túi đeo vai; ba lô; 
túi dết; quần áo cho vật nuôi trong nhà; vòng cổ dùng cho vật nuôi trong nhà; da động vật; 
dây buộc bằng da thuộc; gối và lót ổ bằng da; dây da thuộc (không phải trang phục); túi 
nhỏ đeo bên hông; ví đựng tiền; ví đựng danh thiếp và ví nhỏ đựng giấy tờ; túi cầm tay 
cho phụ nữ.  

 
Nhóm 24: Khăn bằng vải dệt, khăn tắm dùng ở bãi biển, khăn lau dùng trong chơi thể 
thao, khăn lau dùng trong chơi gôn; khăn tắm.  

 
Nhóm 25: Trang phục cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bao gồm: đồ đội đầu; đồ đi chân; áo 
vét; áo khoác ngoài không thấm nước và áo mưa; bộ quần áo một mảnh dùng cho phi 
hành đoàn; áo choàng ngoài; áo pacca; quần dài; quần nỉ bo gấu, quần gin (quần bò); 
quần kiểu ngụy trang; áo sơ mi; áo sơ mi dài tay; áo kiểu ngụy trang; bộ áo liền quần; áo 
thun ngắn tay; áo nỉ chui đầu; áo phông bó khoe cơ bắp; áo sơ mi ngắn tay; áo phông có 
cổ (áo polo); quần soóc; quần áo lót; quần áo lót dài; quần đùi; mũ; mũ lưỡi trai; lưỡi 
trai/tấm che nắng (đồ đội đầu); mũ kê-pi; mũ tắm; áo len dài tay; áo gi lê; áo ngoài mặc 
chui đầu và áo len chui đầu; áo chui đầu bằng sợi nhân tạo; bộ quần áo tắm; thắt lưng 
(trang phục); ca vát; khăn rằn và khăn vuông quàng cổ; dải băng quàng từ vai qua eo; vật 
bảo vệ cổ áo; khăn quàng cổ; bít tất ngắn cổ; giày thuộc nhóm này; giày cao cổ; giày ống 
ngắn; dép có quai; dép xỏ ngón; giày đế mềm; giày để đá bóng; giày thể thao; găng tay 
(trang phục); trang phục, đồ đội đầu và đồ đi chân phong cách quân đội.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến các sản 
phẩm da và giả da; hòm du lịch; hòm và túi đựng hành lý, cụ thể là túi du lịch và túi có 
bánh lăn; ô cầm, tay và ô có đế; gậy chống; roi da; bộ yên cương cho động vật và yên 
cương; túi, cụ thể là túi đi mua đồ; túi thể thao; túi đeo trên lưng có dây quàng qua ngực; 
túi đựng giầy và túi du lịch phong cách quân đội; túi nhỏ, cụ thể là túi nhỏ làm bằng da 
hoặc vải bạt để đựng trang phục và phụ kiện và các sản phẩm tương tự; túi đi biển; ba lô 
phong cách quân đội; ba lô dùng trong đi bộ đường dài; vali; ví đựng đồ trang điểm, chưa 
có đồ bên trong; túi sách đến trường; túi đựng sách; túi dùng để đựng đồ đạc đi chơi cuối 
tuần; túi hình trụ vải dày để đựng đồ cá nhân (túi dume) để đi du lịch; túi đeo vai; ba lô; 
túi dết; quần áo cho vật nuôi trong nhà; vòng cổ dùng cho vật nuôi trong nhà; da động vật; 
dây buộc bằng da thuộc; gối và lót ổ bằng da; dây da thuộc (không phải trang phục); túi 
nhỏ đeo bên hông; ví đựng tiền; ví đựng danh thiếp và ví nhỏ đựng giấy tờ; túi cầm tay 
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cho phụ nữ; khăn bằng vải dệt, khăn tắm dùng ở bãi biển, khăn lau dùng trong chơi thể 
thao, khăn lau dùng trong chơi gôn; khăn tắm; trang phục cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, 
bao gồm: đồ đội đầu; đồ đi chân; áo vét; áo khoác ngoài không thấm nước và áo mưa; bộ 
quần áo một mảnh dùng cho phi hành đoàn; áo choàng ngoài; áo pacca; quần dài; quần ni 
bo gấu; quần gin (quần bò); quần kiểu ngụy trang; áo sơ mi; áo sơ mi dài tay; áo kiểu 
ngụy trang; bộ áo liên quần; áo thun ngắn tay; áo nỉ chui đầu; áo phông bó khoe cơ bắp; 
áo sơ mi ngắn tay; áo phông có cổ (áo polo); quần soóc; quần áo lót; quần áo lót dài; quần 
đùi; mũ; mũ lưỡi trai; lưỡi trai/tấm che nắng (đồ đội đầu); mũ kê-pi; mũ tắm; áo len dài 
tay; áo gi lê, áo ngoài mặc chui đầu và áo len chui đầu; áo chui đầu bằng sợi nhân tạo; bộ 
quần áo tắm; thắt lưng (trang phục); ca vát; khăn rằn và khăn vuông quàng cổ; dải băng 
quàng từ vai qua eo; vật bảo vệ cổ áo; khăn quàng cổ; bít tất ngắn cổ; giày thuộc nhóm 
này; giày cao cổ; giày ống ngắn; dép có quai; dép xỏ ngón; giày đế mềm; giày để đá 
bóng; giày thể thao; găng tay (trang phục); trang phục, đồ đội đầu và đồ đi chân phong 
cách quân đội.  

 

 
(210) 4-2015-23424 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 19.7.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, ghi 
(731) Nguyễn Duy Anh  (VN) 

Số 55 Hàng Đào, phường Hàng Đào, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở trà; đồ 

uống sôcôla có sữa; đồ uống trên cơ sở ca cao.  

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống 
không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; 
nước [đồ uống].  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-23427 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Minh Khoa  (VN) 
34 Ngô Quyền, phường Tân An, quận 
Ninh Kiều, thành phồ Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát, nước uống có ga; nước uống không cồn. 
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(210) 4-2015-23428 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Việt Việt Phát  (VN) 
75/25 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng kim loại. 
 

Nhóm 08: Muỗng; dĩa (nĩa); dao; kéo; kìm (kềm) (tất cả bằng kim loại). 
 

Nhóm 11: Máy nước nóng, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2015-23429 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Mon  (VN) 
Phòng 1901, lầu 19, tòa nhà Saigon 
Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-23430 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) FUTABA FOODS CO., LTD.  (JP) 

1-16, lchijo 4-chome, Utsunomiya-shi, 
Tochigi-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; 

bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đường ăn; mật ong; 
nước mật đường; nấm men (dùng làm thực phẩm); bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt 
(gia vị); gia vị; đá lạnh (dùng cho đồ uống); kem tươi (kem ăn); kem lạnh (kem ăn); kem 
trái cây (đá lạnh); kem trái cây dạng dẻo (đá lạnh); kem que (kem ăn); hạt dẻ tẩm đường 
(kẹo hạt dẻ); thạch hoa quả (bánh kẹo); bánh bao nhân thịt; bánh dim sum kiểu Trung 
Quốc (bánh bao); bánh dim sum ướp lạnh kiểu Trung Quốc (là loại bánh có bọc lớp bột 
mỏng ở bên ngoài, sau đó rán hoặc hấp chín); bánh bao được hấp chín; bánh bao ướp 
lạnh. 
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(210) 4-2015-23431 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.2.3; A5.3.13; 26.2.1; 

26.13.25; A5.3.14; 4.5.12; A3.9.24 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May  
(VN) 
Số 186, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã 

Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng 

dùng trong mục đích y tế. 

 

Nhóm 16: Bao bì nhựa PP (dùng để bao gói hàng hoá); bao bì bằng giấy; màng mỏng 

bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi nilon (dùng để bao gói hàng hoá). 

 
Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (dùng để đựng gạo, thức ăn chăn nuôi và các hàng hóa 

đóng gói khác). 

 
Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột mì; bột ngô; sản phẩm bột xay; thực phẩm giàu tinh bột. 

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản; thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo động 

vật; cám; thức ăn gia súc; bột cho động vật; bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật; thức ăn 

tăng lực dùng cho súc vật; quả mọng, trái cây tươi; trái cây có múi; nấm tươi. 

 
Nhóm 32: Nước (đồ uống); các loại nước uống trên cơ sở gạo không chứa cồn. 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; các loại nước uống trên cơ sở gạo có chứa cồn. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán lương thực, thực phẩm; 

mua bán bao bì nhựa; mua bán thức ăn cho động vật. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu sinh học (sản xuất sản phẩm chức năng, thực phẩm bổ 

sung). 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng; khu nghỉ dưỡng (resort). 
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(210) 4-2015-23432 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May  
(VN) 
Số 186, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã 

Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa PP (dùng để bao gói hàng hoá); bao bì bằng giấy; màng mỏng 

bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi nilon (dùng để bao gói hàng hoá). 

 

Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (dùng để đựng gạo, thức ăn chăn nuôi và các hàng hóa 

đóng gói khác). 

 
Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột mì; bột ngô; sản phẩm bột xay; thực phẩm giàu tinh bột. 

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản; thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo động 

vật; cám; thức ăn gia súc; bột cho động vật; bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật; thức ăn 

tăng lực dùng cho súc vật; quả mọng, trái cây tươi; trái cây có múi; nấm tươi. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
 

(210) 4-2015-23433 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Phúc  (VN) 
155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-23434 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; A19.11.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, trắng xám, ghi xám, 

vàng cam, đen, nâu đen, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế biến thực phẩm thương 
mại dịch vụ Không Gian  (VN) 
115/6 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê giải khát; quán kem ăn. 

 

 
(210) 4-2015-23436 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần Ba Cây Chổi  

(VN) 
141 Phan Xích Long, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in, đồ dùng cho trường học 

[văn phòng phẩm]. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình thu nhỏ xe cộ, mặt nạ đồ chơi, trò chơi chỉ chơi trong nhà, 
thiết bị trò chơi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo, dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục], tổ chức các cuộc thi thể thao; công viên vui chơi giải trí; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-23437 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần Ba Cây Chổi  

(VN) 
141 Phan Xích Long, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in, đồ dùng cho trường học 
[văn phòng phẩm]. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình thu nhỏ xe cộ, mặt nạ đồ chơi, trò chơi chỉ chơi trong nhà, 
thiết bị trò chơi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo, dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục], tổ chức các cuộc thi thể thao; công viên vui chơi giải trí; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-23438 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(731) AZUMI MACHINERY (BEIJING) CO., 

LTD  (CN) 
Room 6101, Building 1, No. 15 Guangju 
Street, Tongzhou District, Beijing, China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy đục lỗ mộng; mâm quay ở bàn làm đồ gốm; máy bào; 

máy cưa; máy dập nổi; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hóa chất; máy xử lý chất dẻo; 
súng phun hồ dính, dùng điện; máy gia công đá. 

 

 
(210) 4-2015-23439 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(731) THAI AGRI FOODS PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
No. 155/1 Village No. 1, Theparak Road, 
Bang Sao Thong Sub-district, Bang Sao 
Thong District, Samut Prakan Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ (snack-bars); dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2015-23440 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Bùi Thị Hồng Ngọc  (VN) 
E5-9 chung cư Khánh Hội 3, 360G Bến 
Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2015-23441 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đức Minh  (VN) 
Số 242H, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác thải.  
 

Nhóm 35: Mua bán lò đốt rác thải.  
 

(210) 4-2015-23442 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân á  (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2015-23443 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MBI HOLDINGS SDN BHD  (MY) 

No. 2, Avenue 1, Avenue Ampang, 
68000 Ampang, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; điện thoại di động; máy tính xách tay; máy tính bảng; máy vi tính; 

thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy tính; tai nghe không dây dùng cho điện 
thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; tai nghe dùng cho điện thoại di 
động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; vỏ bọc dùng cho điện thoại di động, điện 
thoại thông minh và máy tính bảng. 
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(210) 4-2015-23444 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Minh Tâm  

(VN) 
Số 385, tổ 9, phường Trần Phú, thành 
phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu 

lọc thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-23445 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Gia đình An Co  (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt đã qua chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau củ đã qua chế 

biến; hạt và đậu đã qua chế biến; kem (sản phẩm sữa); trứng; sữa; nước mắm; lạp xưởng; 
trái cây đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); ngô rang; cà phê; bột ngũ cốc; gia vị; nước 
sốt cà chua; nước tương; nước chấm làm từ gia vị; sốt mayone; trà; hạt tiêu (gia vị); ớt 
khô; mì ăn liền; tương ớt. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không có ga; nước ép trái cây; nước uống đóng chai. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2015-23446 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.30; 24.13.1; 24.17.5; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, hồng, xám, tím, 

xanh lá cây, xanh dương, nâu, xanh ngọc
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Gia đình An Co  (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt đã qua chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau củ đã qua chế 

biến; hạt và đậu đã qua chế biến; kem (sản phẩm sữa); trứng; sữa. 

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); ngô rang; cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-23447 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.3.30; 24.13.1; 24.17.5; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, hồng, xám, tím, 

xanh lá cây, xanh dương, nâu, xanh ngọc

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Gia đình An Co  (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 

Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt đã qua chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau củ đã qua chế 

biến; hạt và đậu đã qua chế biến; kem (sản phẩm sữa); trứng; sữa. 

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); ngô rang; cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-23448 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.3.30; 24.13.1; 24.17.5; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, hồng, xám, tím, 

xanh lá cây, xanh dương, nâu, xanh ngọc

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Gia đình An Co  (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 

Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt đã qua chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau củ đã qua chế 

biến; hạt và đậu đã qua chế biến; kem (sản phẩm sữa); trứng; sữa. 

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); ngô rang; cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-23449 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; 26.3.1; 7.3.11; 26.3.3 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng, xám 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Gia đình An Co  (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt đã qua chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau củ đã qua chế 

biến; hạt và đậu đã qua chế biến; kem (sản phẩm sữa); trứng; sữa. 
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); ngô rang; cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-23450 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.7; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Lửa Đỏ  
(VN) 
105/6 TL28, khu phố 3C, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo mặc trong nhà; quần áo trẻ em; váy đầm; quần áo jean.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, tranh xơ dừa, thảm xơ dừa.  
 

 
(210) 4-2015-23451 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, xanh biển, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Lê Minh Mẫn  (VN) 
360/3 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chỉ báo nhiệt độ, thiết bị đo, đồng hồ đo khí (dụng cụ đo đạc], đồng hồ 

ghi giờ (thiết bị ghi thời gian), dụng cụ đo, đồng hồ đo. 
 

Nhóm 35: Mua bán các thiết bị đo độ ẩm; đo nhiệt độ; điều khiển nhiệt độ; điều khiển độ 
ẩm; cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm.  
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(210) 4-2015-23452 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

 

(731) Lê Minh Mẫn  (VN) 
360/3 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cảm quang điện tử; bộ điều khiển nhiệt; công tắc; thiết bị định thời gian, 

thiết bị đếm; bộ điều khiển nguồn; bộ báo mức nước; còi báo xoay.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc điện công nghiệp, thiết bị điện tử công nghiệp, máy móc 
ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành máy móc điện công nghiệp, thiết bị điện tử công nghiệp, 
máy móc ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa.  

 

 
(210) 4-2015-23453 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.9 
(591) Xanh biển, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Minh Mẫn  (VN) 
360/3 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại; ống bằng nhựa; van bằng kim loại (không phải là bộ phận 
của máy); ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; van ống 
nước bằng kim loại; vòng đệm bằng kim loại.  

 
Nhóm 17: Khớp nối ống, không bằng kim loại; đầu nối ống, không bằng kim loại; mối 
nối ống, không bằng kim loại; gioăng cho ống dẫn, miếng đệm cho ống dẫn; đầu nối ống, 
không bằng kim loại; khớp nối ống, không bằng kim loại; mối nối ống không bằng kim 
loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán van, ống nối, ống dẫn, khớp nối.  
 

 
(210) 4-2015-23457 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.5; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Rau quả sấy 
12B   (VN) 
111, đường Đặng Văn Lãnh, phường 
Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: Quả thanh long sấy khô.  
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(210) 4-2015-23459 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.15; 25.5.25; 2.9.14; A2.9.15; 

26.1.1; 24.15.3 

(591) Xanh lá, vàng đậm, nâu nhạt, nâu đậm, 

đen, be, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
da liễu Thu Hiền   (VN) 
Phòng 108, A3TTVP chính phủ - ngõ 

4/26, Phương Mai, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu. 
 

 
 4-2015-23461 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ đồng hồ Hải Sơn  (VN) 
986-988 đường 3/2, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2015-23462 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ đồng hồ Hải Sơn  (VN) 
986-988 đường 3/2, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồng hồ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1005 

(210) 4-2015-23463 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 26.15.15 
(591) Cam, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Tô Ngọc Phát  (VN) 
1/4 đường 35, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo, tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ 

chức và quản lý kinh doanh, quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao, 
quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác, marketing. 

 

 
(210) 4-2015-23466 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH PGCO   (VN) 
Số 146 ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa gia dụng.  
 
 

(210) 4-2015-23467 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.7.25; 1.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, tím, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PGCO  (VN) 
Số 146 ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa gia dụng.  

 

 
(210) 4-2015-23468 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.6; A26.4.5; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Nakayama  (VN) 
42 Phan Liêm, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1006 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, bao gồm: thịt, cá, cua, tôm, rau quả; nước mắm.  

 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; nước sốt (dùng làm gia vị); gia vị.  
 

 
(210) 4-2015-23469 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 

Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 

Australia  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-23470 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 

Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 

Australia  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-23471 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.8; 26.4.1; 26.4.7; 25.5.1 

(591) Đen, trắng, da cam, xanh da trời 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Hải 
Oanh   (VN) 
Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa xếp, cửa cuốn bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-23472 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn 

Hùng   (VN) 
Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, mộc mỹ nghệ như giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  

 

 
(210) 4-2015-23473 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Long Phương Nam  (VN) 
126 đường 47, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-23474 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; 6.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 
thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng dưỡng y tế, chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, 
xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phầm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  
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(210) 4-2015-23475 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.3.4 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 

thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế 
phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc dùng để làm mềm và mịn da, dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho da, kem có chứa thuốc 
dùng để làm mềm và mịn da, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cao dán dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá 
nhân chứa thuốc; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, 
xà phòng, nước rửa chén, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-23476 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoài Nam  (VN) 
Khu Hà Trì 4, Hà Cầu, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Đá; bột đá. 

 

 
(210) 4-2015-23480 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Da cam, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
cáp STV  (VN) 
Số 1070 Đê La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu phát sóng truyền hình, máy liên lạc vệ tinh, đầu thu kỹ thuật số, chảo 

thu phát tín hiệu, máy trung chuyển tín hiệu sóng truyền hình, thiết bị liên lạc bằng vô 
tuyến điện. 
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Nhóm 35: Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và viễn thông; dịch vụ quan hệ 
công chúng; tư vấn về ý tưởng quảng cáo; tư vấn về thiết kế hình ảnh phục vụ cho quảng 
cáo; cập nhật thông tin quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình; thông tin về bất động 
sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống truyền thông, truyền hình và bưu chính viễn thông (không bao 
gồm dịch vụ thiết kế chương trình).  

 
Nhóm 38: Phát sóng các chương trình phát thanh (radio), truyền hình; thông tin liên lạc 
bằng điện thoại; cho thuê thiết bị viễn thông; truyền hình qua vệ tinh; dịch vụ điện thoại; 
dịch vụ cung cấp thư điện tử. 

 
Nhóm 41: Chương trình vui chơi giải trí trên truyền hình, dàn dựng các chương trình phát 
thanh, truyền hình, đào tạo nâng cao nghiệp vụ quảng cáo truyền thông, truyền hình; biên 
tập các chương trình về giải trí; trường quay; dịch vụ thu âm, thu hình tại phòng thu; dịch 
vụ tra cứu kết quả bóng đá qua mạng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy chủ mạng internet; mạng máy tính trực tuyến cho phép 
truy cập thông tin; cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực máy vi tính bao gồm: dịch vụ tư vấn 
phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-23486 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh ngọc 

bích, tím 

(540) 

  

(731) Từ Kiết Lệ  (VN) 
94 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-23487 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Vang 
Nho Phan Rang  (VN) 
Lầu 1, số 1A Thống Nhất, phường Đài 
Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu vang, nước khoáng, đồ uống không chứa cồn.  
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(210) 4-2015-23488 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.1.2; 3.7.20 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng nhạt, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Yến Sào 
Việt Nam  (VN) 
Số 114 Trần Phú, khóm 5, phường 7, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

 
(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát không có cồn, không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm đã chế biến và chưa qua chế biến từ 
chim yến, tổ yến.  

 

 
(210) 4-2015-23489 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Hay  (VN) 
77 đường Hà Giang, phường 1, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23490 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giải trí 
văn hóa Nhịp Điệu Châu á  (VN)
98K Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-23491 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Kim Lý  (VN) 
Lô G3, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất dùng trong công nghệ sáp hồ và hóa chất dùng trong in 
nhuộm vải. 
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(210) 4-2015-23492 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A9.9.5; 9.9.1; 26.1.1; A1.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng giày 
dép Gia Phát II  (VN) 
25-27 đường Nguyễn Văn Rốp, KP Lộc 
Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép; quần áo; nón (mũ); tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2015-23493 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.2.2; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thủy 
Hòa Khánh  (VN) 
ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, đồ kim hoàn, vàng bạc, đá quý.  

 

 
(210) 4-2015-23494 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.21; 24.15.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Minh Mẫn  (VN) 
360/3 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc điện công nghiệp, thiết bị điện tử công nghiệp, máy móc 

ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị điện công nghiệp, thiết bị 
điện tử công nghiệp, máy móc ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa. 

 

 
(210) 4-2015-23495 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 6.1.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa bột cho em bé.  
 

 
(210) 4-2015-23496 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hamido  (VN) 
612 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo, chế phẩm kẹo các loại, chế phẩm bánh các loại.  

 

 
(210) 4-2015-23497 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.15.15; 26.4.7; 26.4.8 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
máy biến áp ABA Hà Nội  (VN) 
Km 15, quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp điện lực.  

 

 
(210) 4-2015-23498 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Hùng  (VN) 
Số 42D, phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
toà nhà. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 

 
(210) 4-2015-23499 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.1; 24.9.1; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Trương Việt Dũng  (VN) 
P113 - D6, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2015-23500 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; 2.5.1; A26.11.12; A2.5.22 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông văn hoá và giáo dục 
Bạch Dương  (VN) 
Phòng 203-K7, khu tập thể Bách Khoa, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trại hè. 
 
 

(210) 4-2015-23502 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh tím than, 

đỏ, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đức 
Nguyên Phát  (VN) 
14 đường số 7, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, trò 
chơi điện tử; dịch vụ câu lạc bộ giải trí, giáo dục; tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giải 
trí.  

 

 
(210) 4-2015-23504 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 26.13.1; 1.15.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thực phẩm 
Xanh Japan  (VN) 
Tầng 8, Loyal Building, 151 Võ Thị Sáu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè. 

 

 
(210) 4-2015-23507 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; 18.2.1; A14.3.11 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vân Nga  (VN) 
Lô H31 đường số 1, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chai nhựa, lọ nhựa, tuýp (đồ đựng mỹ phẩm/dược phẩm, không chứa 

mỹ phẩm/dược phẩm ở bên trong) làm bằng nhựa thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2015-23508 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.5.3; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thành 
Khánh  (VN) 
31/15 Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Các loại túi dùng để đựng (bao, gói) bằng chất dẻo; túi rác bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 35: Mua bán; các loại túi dùng để đựng (bao, gói) bằng chất dẻo; túi rác bằng chất 
dẻo; hạt nhựa nhân tạo; nguyên liệu để làm túi bằng chất dẻo.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1015 

210) 4-2015-23509 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A8.5.25 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, nâu, xanh lá đậm, 

xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Hoàng Anh Dũng  (VN) 
Số 102C29A phố Mai Động, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán rượu.  

 
 

(210) 4-2015-23510 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm STAR  (VN) 
1488/7A, tổ 34, KP 3, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại.  
 

(210) 4-2015-23512 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.3; 26.3.4; 1.15.23; 18.1.21 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Huyền  (VN) 
76/72 Xóm Đất, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô; mua bán thiết bị, máy móc dụng cụ dùng trong sửa chữa ô tô. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-23513 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23514 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 26: Khuy cài dùng để trang điểm, vật trang trí dùng cho quần áo; cây nhân tạo, tóc 
nhân tạo; trái cây nhân tạo; hoa nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2015-23515 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet, truyền thông liên 

quan đến lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ truyền thông di động liên quan đến truyền thông tin 
giải trí đa phương tiện bằng điện tử, dịch vụ viễn thông truyền tiếng nói và dữ liệu đi xa, 
hãng tin tức.   

 

 
(210) 4-2015-23516 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược; tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị; 
xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược, thông tin về giáo dục đào tạo.  
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(210) 4-2015-23517 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 

và hóa sinh học; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.  
 

 
(210) 4-2015-23518 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh 

vực hình sự, dân sự, hành chính, đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, hôn nhân gia đình, lao 
động; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng (dịch vụ pháp lý); dịch vụ trọng tài trong 
lĩnh vực tranh chấp thương mại và dân sự; dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho tổ chức 
và cá nhân.  

 

 
(210) 4-2015-23519 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Khuy cài dùng để trang điểm; vật trang trí dùng cho quần áo; cây nhân tạo; tóc 

nhân tạo; trái cây nhân tạo; hoa nhân tạo.  
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(210) 4-2015-23520 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet, truyền thông liên 

quan đến lĩnh vực nghe nhìn, dịch vụ truyền thông di động liên quan đến truyền thông tin 
giải trí đa phương tiện bằng điện tử, dịch vụ viễn thông truyền tiếng nói và dữ liệu đi xa, 
hãng tin tức.  

 

 
(210) 4-2015-23521 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược, tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị, 

xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược, thông tin về giáo dục đào tạo.  
 
 

(210) 4-2015-23522 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 
và hóa sinh học, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.  
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(210) 4-2015-23523 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh 

vực hình sự, dân sự, hành chính, đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, hôn nhân gia đình, lao 
động; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng (dịch vụ pháp lý); dịch vụ trọng tài trong 
lĩnh vực tranh chấp thương mại và dân sự; dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho tổ chức 
và cá nhân.  

 

 
(210) 4-2015-23524 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23525 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
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mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-23526 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23527 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-23528 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2015-23529 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care Uk  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

(210) 4-2015-23530 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23531 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-23532 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23533 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23534 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23535 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23536 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ ANVY  (VN) 
Số A3 lô A khu ĐT Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-23537 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 

Số nhà 14B, hẻm 40/30/11, ngách 40/60, 
ngõ 40, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-23538 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH xây dựng 159 BG  

(VN) 
Số 52 Võ Văn Môn, phường 4, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 19: Gạch lát đường. 
 

(210) 4-2015-23539 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Hoàng Văn Thắng  (VN) 

Tổ dân phố Hậu, phường Thọ Xương, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát; nước giặt; nước lau sàn; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-23540 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.2.7; A26.11.12; 25.12.1; A17.1.2 
(591) Xanh nước biển, vàng, hồng, đỏ, tím 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ T&P Hà Nội  (VN) 
Thôn Trung Thôn, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2015-23541 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo 

dục; thông tin về giải trí tiêu khiển, thông tin nơi giải trí; sản xuất, dàn dựng chương trình 
biểu diễn; sắp xếp, tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; sắp xếp, tổ chức và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức các buổi biểu diễn; sản 
xuất nhạc; sản xuất phim; sản xuất các chương trình truyền hình; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách. 

 

(210) 4-2015-23543 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 3.9.16; A3.9.24 
(591) Xám, cam, xanh da trời, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 
khẩu Đại Phát  (VN) 
ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, 
huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm cá; thủy hải sản đã qua chế biến và được bảo quản như: tôm, 

cá, mực, cua. 
 

 
(210) 4-2015-23544 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Nâu, hồng đậm, hồng nhạt 
(731) Trương Ngọc Phương Phi  (VN) 

161 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Men bánh mì; các loại bánh ngọt; bánh sinh nhật; cà phê, ca cao; trà. 
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(210) 4-2015-23545 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.1.5; 2.5.2; 2.5.8; A2.1.16; 2.1.30 

(591) Trắng, hồng, nâu, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ COZY  (VN) 
127 Trần Minh Quyền, phường 10, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim; ảnh viện 

(studio); dịch vụ chụp ảnh kỹ thuật số. 
 

(210) 4-2015-23546 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 22.1.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng nhũ, đen 

(731) Công ty TNHH giày Triệu 
Phong  (VN) 
Lô II-11, đường số 8, nhóm CN II, khu 

CN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; guốc; giày cao cổ.  

 

 
(210) 4-2015-23548 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.3 

(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
NCT  (VN) 
Số 386/31 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
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(210) 4-2015-23549 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.3; 26.1.1; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Tú Vinh  
(VN) 
135/7 Trần Hữu Trang, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày dép; mũ. 
 

(210) 4-2015-23550 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hồng An  (VN) 
003 lô E, cao ốc Thái An 1, Nguyễn Văn 
Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy chấm công; khóa điện từ; thiết bị scan, in mã vạch, đầu đọc thẻ, thẻ IC, 
thẻ ID, thẻ thông minh.  

 
 

(210) 4-2015-23551 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Quang   (VN) 
Số 72 phố Lê Đồng, phường Âu Cơ, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mứt (bánh kẹo).  
 
 

(210) 4-2015-23552 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) JC PEOPLE CO., LTD.  (KR) 

C - 404, 242 Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da: mặt nạ làm đẹp, sữa rửa mặt, 
kem dưỡng thể, dầu gội đầu, xà phòng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1028 

(210) 4-2015-23553 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) WORLD DOG ALLIANCE LIMITED  

(CN) 
21/F Palace Plaza 55 King Yip St Kwun 
Tong Kln Hong Kong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
(511)   Nhóm 16: Tập anbom; cuốn sách nhỏ; sách; bìa cứng; văn phòng phẩm; tạp chí.  

 

 
(210) 4-2015-23554 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 3.1.16 
(731) WORLD DOG ALLIANCE LIMITED  

(CN) 
21/F Palace Plaza 55 King Yip St Kwun 
Tong Kln Hong Kong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Tập anbom; cuốn sách nhỏ; sách; bìa cứng; văn phòng phẩm; tạp chí.  

 

 
210) 4-2015-23555 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) WORLD DOG ALLIANCE LIMITED  

(CN) 
21/F Palace Plaza 55 King Yip St Kwun 
Tong Kln Hong Kong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Báo chí; cuốn sách nhỏ; sách; bìa cứng; văn phòng phẩm; tạp chí.  
 

Nhóm 36: Gây quỹ và quyên góp đồ dùng, hàng hóa hoặc vật liệu cho mục đích từ thiện.  
 

 
(210) 4-2015-23556 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) STEVEN ENWIN WIJAYA   (ID) 

JaLan Surya Timur Blok B/1, Kedoya 
Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat, 
Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo. 
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(210) 4-2015-23557 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) STEVEN ENWIN WIJAYA    (ID) 

JaLan Surya Timur Blok B/1, Kedoya 
Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat, 
Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-23558 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) STEVEN ENWIN WIJAYA    (ID) 

JaLan Surya Timur Blok B/1, Kedoya 
Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat, 
Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-23559 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) STEVEN ENWIN WIJAYA    (ID) 

JaLan Surya Timur Blok B/1, Kedoya 
Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat, 
Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-23561 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; 2.7.13; A5.5.20; 

7.1.6; A7.1.12 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Liên đoàn Judo thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
Số 2 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao, võ thuật, dạy võ thuật.  
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(210) 4-2015-23564 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.9; A25.7.21 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 
quý Lộc Phúc  (VN) 
35 An Dương Vương, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, bạc, đá quý, đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2015-23565 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Phú Thành  (VN) 
564/37/11 Phạm Văn Chiêu, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen, vòi khóa, hệ thống ống dẫn nước, vòi 

dùng cho đường ống, vòi phun nước. 
 

 
(210) 4-2015-23566 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 

SAN KA Việt Nam  (VN) 
Tầng 1 toà nhà ROSANA, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt, các chế phẩm rửa bát đĩa, xà phòng, mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2015-23567 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phẩn dược mỹ 

phẩm CVI   (VN) 
Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; kem trị mụn (mỹ 
phẩm).  

 

(210) 4-2015-23568 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Lê Mạnh Hùng   (VN) 

Số 15, ngõ 18/36, tổ 10a, Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-23570 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần GLOBAL 

PHARMA   (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chi Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23571 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Vàng đồng 
(731) Cơ sở sản xuất rượu Bom Bo  

(VN) 
ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quán, 
tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu nếp; rượu chuối hột.  
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(210) 4-2015-23574 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Thảo  (VN) 
Số 2, đường số 6, khu phố 2, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; trang phục lót (quần áo lót); bộ quần áo tắm, áo khoác; khăn 

quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2015-23575 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư IRU  (VN) 
3/7 quốc lộ 1A, khu 1, phường 4, thị xã 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23576 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần D.O.R.I.S  (VN) 
108/192 Lê Trọng Tấn, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi sen. 
 

 
(210) 4-2015-23577 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần D.O.R.I.S  (VN) 
108/192 Lê Trọng Tấn, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi sen. 
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(210) 4-2015-23578 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.1.12; A5.1.6; 26.4.3; 5.7.21 

(591) Vàng chanh, da cam, vàng, xanh, đen, 

nâu 

(731) Nguyễn Văn Năm  (VN) 
Số 166, ấp Chợ, xã Thành Triệu, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; dừa sấy khô. 
 

Nhóm 30: Mứt dừa (bánh kẹo); mứt dừa sấy giòn (bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2015-23579 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.3; A5.1.12; A5.1.6; 5.7.21 

(591) Vàng chanh, da cam, vàng, xanh, đen, 

nâu 

(731) Nguyễn Văn Năm   (VN) 
Số 166, ấp Chợ, xã Thành Triệu, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mứt dừa (bánh kẹo); mứt dừa sấy giòn (bánh kẹo); kẹo dừa. 
 

 
(210) 4-2015-23580 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Trần Thanh Hùng  (VN) 
Số 170, ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Vàng (kim loại quý); vàng thô hoặc vàng dát mỏng; đồ trang sức bằng vàng. 
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(210) 4-2015-23582 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15 - 1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây dạng bột nhão; mứt nhão làm từ trái cây (mứt quả ướt); trái cây được 

rắc đường; trái cây dầm đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; trái cây bảo quản 
trong rượu; trái cây được bảo quản; trái cây đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; trái cây đóng hộp; mứt ướt; thạch cho thực phẩm; quả mơ Nhật Bản ngâm nước 
mật đường; quả mơ ngâm nước mật đường. 

 

 
(210) 4-2015-23583 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.14; A5.7.23; A5.3.13 
(591) Da cam, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, trắng 
(731) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 

15 - 1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây dạng bột nhão; mứt nhão làm từ trái cây (mứt quả ướt); trái cây được 

rắc đường; trái cây dầm đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; trái cây bảo quản 
trong rượu; trái cây được bảo quản; trái cây đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; trái cây đóng hộp; mứt ướt; thạch cho thực phẩm; quả mơ Nhật Bản ngâm nước 
mật đường; quả mơ ngâm nước mật đường. 

 

 
(210) 4-2015-23584 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ASAHI KASEI CHEMICALS 

CORPORATION  (JP) 
1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-8101 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt dạng xốp polyetylen; tấm cách nhiệt dạng xốp polyetylen; 

vật liệu cách nhiệt dạng xốp polyetylen để nhồi; vật liệu cách nhiệt dạng xốp polyetylen 
để bịt kín; vật liệu cách nhiệt và cách điện dạng xốp polyetylen; nhựa tổng hợp (bán thành 
phẩm) và chất dẻo dạng xốp (bán thành phẩm).  
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(210) 4-2015-23586 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.1.18; 25.5.3; A26.11.12; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ 

(731) Công ty TNHH công nghệ tự 
động Đại Nam  (VN) 
Số 71, đường 318 Chánh Hưng, phường 

5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông; động cơ, đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương 

tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các 

phương tiện giao thông trên bộ). 
 
 

(210) 4-2015-23590 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Hoàng Anh Phương   (VN) 
Số 42, ngõ 45 Phan Đình Phùng, phường 

Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: bê tông; bê tông cốt liệu sợi; vật liệu 

xây dựng gốc xi măng: keo dán gạch, keo chít mạch, vữa khô, vữa chống thấm, vữa chống 

nhiệt, vữa chịu axít, vữa chịu môi trường đặc biệt. 
 
 

(210) 4-2015-23591 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 26.15.15; 7.15.6 

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thành Chí  
(VN) 
Số 37, đường 3/2, phường 8, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 19: Đá để xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; sỏi; cát (trừ loại dùng 

cho lò đúc); đá. 

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: đá để xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, sỏi, cát (trừ loại dùng 

cho lò đúc), đá. 
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(210) 4-2015-23592 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Lê Thế Chiến  (VN) 
Tổ Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 
để làm sạch nước, thiết bị và máy móc tinh lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-23594 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Anh 
Long  (VN) 
Khu Cầu Các, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; marketing; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán các sản phẩm sau: xăng, dầu, dầu mỡ nhờn. 

 
 

(210) 4-2015-23595 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.9 
(591) Da cam, xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Sáng Tạo 365  (VN) 
Số 89, tổ 6, ngõ 2, phố Tây Trà, phường 
Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Pin các loại (thuộc nhóm này); bình ắc quy. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; makerting; 
mua bán sản phẩm sau: pin các loại, bình ắc quy. 

 

 
(210) 4-2015-23596 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Hado Việt Nam  
(VN) 
Tổ 12, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc làm sạch nước; 

máy lọc nước; cây nước nóng lạnh; thiết bị làm sạch nước. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; 

mua bán sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị và máy móc làm 

sạch nước, máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, thiết bị làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2015-23597 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Hado Việt Nam  
(VN) 
Tổ 12, phường Phú Lương, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc làm sạch nước; 

máy lọc nước; cây nước nóng lạnh; thiết bị làm sạch nước.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; 

mua bán sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị và máy móc làm 

sạch nước, máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, thiết bị làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2015-23598 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.5.25; A5.1.16; A5.1.5; 2.9.1; 

A2.9.15; 24.13.1; 26.1.2; A1.1.10; 

2.9.14 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện đa khoa thị xã Phú 
Thọ  (VN) 
Số 69, đường Cao Bang, phường Âu Cơ, 

thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 
 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2015-23600 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 21.1.15; 2.7.15; 3.7.17 
(591) Đỏ, đen, xanh dương nhạt, xanh dương 

đạm, trắng, xám, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
truyền thông ETV Việt Nam  
(VN) 
Số 57, phố Lương Ngọc Quyến, phường 
Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; tham quan [du lịch].  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; lập kế hoạch cho buổi tiệc; đào 
tạo; giảng dạy; thông tin giải trí.   

 

 
(210) 4-2015-23601 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Royal Việt Nam  (VN) 
Số 20-16B1 làng Việt Kiều Châu Âu, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước hoa, dầu gội đầu; xà phòng, chế phẩm để giặt, để 

tẩy rửa.  
 

Nhóm 11: Nồi hấp [nồi áp suất dùng điện], dụng cụ nấu nướng dùng điện; chảo rán sâu 
lòng, dùng điện, chảo rán dùng điện, ấm đun nước dùng điện.  

 
Nhóm 21: Chậu [đồ chứa đựng]; đũa; bộ nồi nấu không dùng điện; bát đĩa bằng sành; 
tách, chén, cốc; chảo rán không dùng điện.   

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu; mua bán các 
sản phẩm sau: bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, dầu thơm, dầu gội đầu, xà phòng, chế 
phẩm để giặt, để tẩy rửa, nồi hấp [nồi áp suất dùng điện], dụng cụ nấu nướng dùng điện, 
chảo rán sâu lòng dùng điện, chảo rán đùng điện, ấm đun nước dùng điện, chậu [đồ chứa 
đựng], đũa, bộ nồi nấu không dùng điện, bát đĩa bằng sành, tách, chén, cốc, chảo rán 
không dùng điện.   

 

 
(210) 4-2015-23602 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ 
(731) DONG IL VISION LTD.   (KR) 

9-22, Pangyo-ro, 255beon-gil, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; máy ảnh kỹ thuật số sử dụng trong công nghiệp; máy ảnh dùng để 

kiểm tra cho mục đích công nghiệp; thiết bị chẩn đoán dùng cho mục đích kiểm định thực 
phẩm; phần mềm máy tính dùng để xử lý hình ảnh kỹ thuật số, thiết bị kiểm tra mạch in 
(PCB).  
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(210) 4-2015-23603 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1 
(591) Đen, cam 
(731) HENTI CO.,LTD.   (KR) 

43-2, Jeonho-ro 56beon-gil, Gochon-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 12: Ghế an toàn dành cho trẻ em trên xe hơi; xe kéo nhỏ dành cho trẻ em; xe đẩy 

trẻ em; mui xe đẩy em bé; xe đẩy.  
 

 
(210) 4-2015-23604 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1 
(591) Đen, cam 
(731) HENTI CO., LTD.  (KR) 

43-2, Jeonho-ro 56beon-gil, Gochon-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm dày trải sàn, tấm thảm; chiếu; thảm chống trơn trượt; thảm an toàn cho 

trẻ; thảm dùng để đi cắm trại hoặc du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-23605 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Tổng Công ty Lương thực 

Miền Bắc  (VN) 
Số 6, phố Ngô Quyền, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2015-23606 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Tổng Công ty Lương thực 

Miền Bắc   (VN) 
Số 6, phố Ngô Quyền, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-23607 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 5.7.3 
(731) Tổng công ty lương thực 

Miền Bắc   (VN) 
Số 6, phố Ngô Quyền, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2015-23608 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 5.7.3 
(731) Tổng công ty lương thực 

Miền Bắc   (VN) 
Số 6, phố Ngô Quyền, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2015-23609 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(731) PT. TEMPO SCAN PACIFIC, Tbk  (ID) 

Tempo Scan Tower, Jalan HR. Rasuna 
Said Kavling 3-4, Jakarta 12950, 
Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm hormone steroid dùng để 

điều trị rối loạn da; thuốc giảm đau dùng để giảm đau đầu, đau răng, đau cơ, đau khớp và 
các cơn đau khác, và cũng làm giảm sốt; chế phẩm thuốc y học cổ truyền dùng cho mục 
đích sức khỏe con người, bao gồm các chất chiết xuất từ thảo dược và thuốc y học cổ 
truyền, đặc biệt là các công thức giúp duy trì và tăng ham muốn và đam mê cho đàn ông 
và giúp duy trì khả năng cương dương; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích sức khỏe 
con người bao gồm vitamins, khoáng chất chống oxi hóa, axit amin, các chất chiết xuất từ 
thảo dược, thuốc y học cổ truyền giúp duy trì và bổ trợ sức khỏe, giúp tăng khả năng sức 
chịu đựng của nam giới và phụ nữ, sử dụng tốt hơn các chất béo để sản sinh năng lượng 
với sự gia tăng sức mạnh cơ bắp, tạo hiệu quả hơn khi hoạt động và giúp ngăn ngừa sự 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1041 

tích tụ chất béo trong cơ thể từ đó giúp duy trì hình dáng cơ thể theo tỷ lệ; dược phẩm 
chống tiêu chảy, chữa trị tiêu chảy.  

 

 
(210) 4-2015-23610 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(731) YOSHINOYA HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
1-20-1 Akabane-minami, Kita-ku, Tokyo 
115-0044, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng, thịt đã qua chế biến; hải sản đã qua chế biến; thịt rán; rau quả tẩm bột 

rán; xúp; rau đã qua chế biến; rau trộn; hỗn hợp xúp cà-ri hầm; đậu phụ rán dạng 
miếng(abura-age); đậu phụ; hạt đậu nành lên men [natto]; món ăn được chuẩn bị sẵn chủ 
yếu gồm thịt, cá, gia cầm hoặc rau; thịt; động vật dưới nước có thể ăn được được làm lạnh 
hoặc đông lạnh, còn tươi (không còn sống); món ăn sẵn chủ yếu gồm thịt, gà, hải sản, rau 
hoặc hỗn hợp của chúng, được ăn kèm với cơm; món ăn được đông lạnh hoặc được đóng 
gói chủ yếu gồm thịt; hỗn hợp rau và hải sản được chiên kỹ [Tempura] .  

 

Nhóm 30: Mỳ nhật (mỳ Udon) với xúp của chúng; mỳ Nhật (mỳ Udon); mỳ Nhật ăn liền 
(mỳ Udon); hạt ngũ cốc đã qua chế biến; đồ gia vị; nước xốt cho món trộn; bột nhào cà-ri; 
bột cà-ri; gạo được nấu sẵn; bánh gạo nghiền [mochi]; cà-ri [món ăn được chế biến cùng 
hoặc không cùng gạo]; bữa ăn trưa được đóng gói sẵn gồm gạo là thành phần chính và bao 
gồm thịt, cá hoặc rau; bánh bao; bánh viên chiên được nhào với miếng bạch tuộc nhỏ 
[takoyaki]; bánh bao nhỏ hấp nhân thịt băm [Niku manjnh]; bánh nướng thịt; bánh pizza; 
gạo mạch nha lên men [Koji]; hỗn hợp kẹo ăn liền; mảnh táo tía dẹt mỏng khô rắc lên 
cơm trong nước nóng [gia vị Ochazuke nori]; bột gia vị dùng để rắc lên cơm [Fun kake]; 
mỳ, xúp cho mỳ và chế phẩm của chúng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán rượu 
nhỏ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ thực phẩm mang đi (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
chuẩn bị bữa ăn sẵn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà dưỡng 
lão; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; cho thuê ghế, bàn, 
khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cung cấp chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [dịch 
vụ đặt chỗ trước cho khách sạn, nhà trọ].  

 
 

(210) 4-2015-23611 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.13.1; A5.5.20; A5.5.21 
(731) EICHER POLARIS PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District 
Centre, Saket, New Delhi - 110017, India 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 12: Xe mô tô hạng nhẹ, xe máy, xe tay ga (xe scutơ), xe máy có bàn đạp và một 
động cơ chạy bằng xăng, xe hai bánh/ba bánh/bốn bánh, phương tiện giao thông trên bộ, 
động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ (động cơ mô tô); động cơ máy kéo, yên xe, 
giảm xóc, còi, xích truyền động, chuông, chân chống, khung, săm, chắn bùn, tay lái, động 
cơ cho xe cộ mặt đất, ổ trục, giá để hàng, khớp ly hợp, điã ly hợp, phanh, lót phanh, vành 
xe, thiết bị nối, bộ phận truyền động, bộ phận, phụ kiện và bộ phận cấu thành, tất cả cho 
xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-23612 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.22; 4.5.21 
(731) SUZUSHO LTD.   (JP) 

23 Araki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-
0007, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; các sản phẩm thịt, bao gồm thịt bò khô, thịt lợn khô, thịt gà khô, thịt gà 

tây khô, thịt trâu khô, thịt hươu/nai khô, hải sản khô hoặc cá khô; thủy sản không còn 
sống, cụ thể là tôm (không còn sống), cá (không còn sống), tôm hùm (không còn sống) và 
sò/hàu (không còn sống); rau đã được bảo quản và trái cây đã được bảo quản; rau đông 
lạnh, trái cây đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-23613 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 13.1.6; 3.7.17; A15.9.10 
(591) Xanh dương, vàng cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên ánh Sáng 
Thông Minh   (VN) 
90 đường số 12, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-23614 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.21; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, cam, xanh dương 
(731) Trần Kiều Hưng  (VN) 

Y6C, tổ 12, KP4, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo; tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-23615 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.9.1; 26.13.1 

(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuỷ hải sản Quang Đại  (VN) 
538 Lê Quang Sung, phường 9, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Cá ba sa tẩm bột chiên. 
 

 
(210) 4-2015-23616 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.1.6; 2.3.22; 2.1.22; A2.1.24; 3.2.1; 

7.1.5; 2.1.21; 25.1.25 

(591) Đỏ, đỏ cam, vàng, vàng cam, vàng đồng, 

trắng, đen, tím hồng, xanh lá cây, xanh 

dương, ghi xám 

(731) Cơ sở Lưu Hiệp Thành AAA  
(VN) 
658/6 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
 

(210) 4-2015-23617 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng TNA  
(VN) 
Tầng B3/10C Tòa nhà Vincom Center, 

45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-23618 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.17.11; A1.1.10; 1.1.14; A1.1.12 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 
và thương mại Sao Mai Thanh 
Hoá  (VN) 
238, Lê Lai, Quảng Hưng, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ Ta xi. 
 

 
(210) 4-2015-23619 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.13.1; A1.13.15; 26.15.15; 26.15.7; 

7.3.15 
(591) Ghi, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thiết bị Y tế 

Đỉnh Cao   (VN) 
11 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo, dịch vụ mua bán các sản phẩm gồm: 

thiết bị, dụng cụ và vật tư y tế, thiết bị xoa bóp, thiết bị đo huyết áp, dụng cụ phẫu thuật, 
ống tiêm, lồng ấp cho mục đích y tế, dụng cụ sản khoa, vật dụng chỉnh hình, thiết bị hồi 
sức, ống nghe tim phổi, thiết bị rung xoa bóp, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập 
luyện thể hình, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, chế phẩm trang 
điểm; thực phẩm chức năng; chế phẩm hóa dược; dược phẩm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành máy móc.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ trợ 
giúp y tế; dịch vụ trị liệu; liệu pháp vật lý; cho thuê phương tiện vệ sinh; dịch vụ tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2015-23621 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.4.10 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Huyền   (VN) 
Phòng 408, tòa nhà 17T4, khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ trang điểm, kem làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để - 
tắm, dầu gội đầu, nước hoa, keo xịt tóc, phấn trang điểm.  

 
 

(210) 4-2015-23622 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 5.7.1; A1.1.10; 26.1.4 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vinh Phát   (VN) 
Số 101, A1. Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, mua bán: cà phê rang, 

cà phê xay, cà phê hòa tan, cà phê bột, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, bánh kẹo, 
kem.  

 
 

(210) 4-2015-23623 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 5.7.1; A1.1.10 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vinh Phát   (VN) 
Số 101, A1. Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, mua bán: kính đeo 

mắt, ống nhòm (thiết bị quang học), thiết bị và dụng cụ để cân, thiết bị và dụng cụ quang 

học, thiết bị và trang bị cứu hộ, xe cộ dùng để di chuyển trên bộ, trên không, dưới nước 

hoặc trên đường ray, túi khí (thiết bị an toàn dùng cho ô tô), thiết bị chống trộm dùng cho 

xe cộ, xe đẩy trẻ con, cái chở hành lý dùng cho xe cộ, vỏ bọc ghế dùng cho xe cộ, đồng 

hồ, hợp kim của kim loại quý, đồ nữ trang, hộp đựng đồ nữ trang, dây đeo cổ (thuộc về đồ 

nữ trang), sản phẩm nghệ thuật được làm bằng kim loại quý, cao su tổng hợp, nhựa pac-ca 

(nhựa két), gôm (dạng thô hoặc bán thành phẩm), amiăng, nhựa nhân tạo (dạng bán thành 

phẩm), vật liệu không dẫn nhiệt dùng cho mục đích giữ nhiệt, va li, túi xách tay, túi du 

lịch, cái ô, hòm bằng da hoặc giả da, da thô hoặc bán thành phẩm, bông thô, lưới, lều, vật 

liệu để đệm lót (không làm bằng cao su hoặc chất dẻo), bao (túi) bằng vải dệt dùng để bao 

gói, quần áo, giày, dép, mũ để đội, thắt lưng (thuộc về trang phục quần áo), đồ chơi trẻ 

em, thiết bị rèn luyện hình thể, bóng để chơi trò chơi, vợt để chơi trò chơi, bài lá, cây Noel 

làm bằng vật liệu tổng hợp, thịt làm thức ăn cho người, thức ăn làm từ cá (dùng cho 

người), tôm (không còn sống) làm thức ăn cho người, prô-tê-in dùng làm thức ăn cho 
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người, rau đã qua chế biến dùng làm thức ăn cho người, sữa, thức ăn cho gia súc, thức ăn 

cho thú nuôi, đồ uống cho thú nuôi, hoa khô dùng để trang trí, trái cây tươi (chưa qua chế 

biến), rau tươi (chưa qua chế biến), túi chườm, chăn điện, túi sưởi sử dụng điện, tủ vải, 

chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu, thảm.  
 

 
(210) 4-2015-23624 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 5.7.1; A1.1.10 

(591) Đen, vàng 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Vinh Phát    (VN) 
Số 101, A1. Lạc Chính, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-23625 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.23 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
T.M.G  (VN) 
172 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali, túi du lịch, túi xách, ví được làm bằng da hoặc giả da. 

 

Nhóm 25: Quần áo nam nữ bằng vải, da, giả da, cotton; quần áo lót nam nữ; áo khoác 

ngoài nam nữ; áo mưa; giầy dép các loại; mũ; tất; cà vạt; thắt lưng (trang phục); tạp dề 

(trang phục); khăn trùm đầu; khăn quàng cổ. 
 

Nhóm 26: Đồ thêu ren dùng cho các loại trang phục; khóa kéo; khuy móc (cho quần áo); 

khuy bấm; đồ trang trí không làm bằng kim loại quý (dùng cho các loại trang phục). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý, tổ chức và điều hành kinh doanh (nhằm hỗ trợ trong hoạt 

động kinh doanh); dịch vụ mua bán hàng may mặc; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; 
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dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại cho mục 

đích quảng bá và bán sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23626 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.4; A25.3.3; 26.13.25 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
T.M.G  (VN) 
172 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali, túi du lịch, túi xách, ví được làm bằng da hoặc giả da. 

 

Nhóm 25: Quần áo nam nữ bằng vải, da, giả da, cotton; quần áo lót nam nữ; áo khoác 

ngoài nam nữ; áo mưa; giầy dép các loại; mũ; tất; cà vạt; thắt lưng (trang phục); tạp dề 

(trang phục); khăn trùm đầu; khăn quàng cổ. 
 

Nhóm 26: Đồ thêu ren dùng cho các loại trang phục; khóa kéo; khuy móc (cho quần áo); 

khuy bấm; đồ trang trí không làm bằng kim loại quý (dùng cho các loại trang phục). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý, tổ chức và điều hành kinh doanh (nhằm hỗ trợ trong hoạt 

động kinh doanh); dịch vụ mua bán hàng may mặc; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; 

dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại cho mục 

đích quảng bá và bán sản phẩm. 
 

 

 
(210) 4-2015-23628 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A25.7.21; A26.11.12; A26.4.24 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

hồng, trắng 

(731) THAI AGRI FOODS PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

No. 155/1 Village No. 1, Theparak Road, 

Bang Sao Thong Sub-district, Bang Sao 

Thong District, Samut Prakan Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 

ích của người khác để người tiêu dùng dễ xem và mua các hàng hoá này. 
 

(210) 4-2015-23629 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) Lương Ngọc Thắng  (VN) 
53 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm nén; máy nén khí; bình điều áp (bộ phận của máy); động cơ không dùng 

cho xe cộ mặt đất; máy bơm; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất. 
 

Nhóm 09: Máy bơm cứu hỏa; vòi cứu hỏa; máy báo hiệu tự động mất áp lực; dụng cụ bảo 

hộ chống tăng vọt điện áp. 

Nhóm 35: Mua bán máy bơm nước, máy bơm cứu hỏa, động cơ điện, máy phát điện, máy 

nén khí, thiết bị điều áp. 
 
 

(210) 4-2015-23631 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.5; 2.9.4; A26.11.12; 

25.5.1; 18.3.21 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - thun băng y tế 
Minh Quang  (VN) 
234/32A Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 10: Băng đàn hồi để băng bó; băng chỉnh hình cho các khớp xương; băng giữ thoát 

vị; thắt lưng dùng trong ngành y; băng treo dùng trong ngành y; băng đầu gối chỉnh hình. 
 

 
(210) 4-2015-23633 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn và chống 
thÊm ROTEX   (VN) 
Số A4/19/2x đường liên ấp 1,2,3, ấp 

Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2015-23634 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 26.15.15; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh lam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
xây dựng địa ốc Đất Xanh  
(VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; định giá bất động 

sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 

sản. 
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 

công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 

giám sát việc xây dựng công trình. 
 

10) 4-2015-23635 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Phan Văn Tiến  (VN) 
Thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing. 
 

 
(210) 4-2015-23636 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23; 25.5.1 

(591) Đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Phú 
Thành  (VN) 
Cụm công nghiệp Trường An, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-23638 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.24; A26.11.13; 26.1.1; 25.1.25; 

25.1.5; 1.3.2 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn HI TIEN  
(VN) 
B3 Nguyễn Hữu Thọ, khu dân cư Kim 

Sơn, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-23639 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A18.1.8; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trường Giang  (VN) 
SE 5-1 Cảnh Viên 1, Phú Mỹ Hưng, 

phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giải trí: tổ chức sự kiện triển lãm tranh, ảnh; tổ chức các hoạt động thể thao và 

văn hoá. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 
 

(210) 4-2015-23640 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.15; 26.1.1; A11.3.7 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thùy Linh   (VN) 
Số nhà 13 hẻm 158/2/49 phố Ngọc Hà, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng; thịt ướp muối; thịt muối; rau trộn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây. 
 

Nhóm 30: Bánh mỳ; cà phê; món ăn điểm tâm; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2015-23641 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.15; A11.3.7; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thùy Linh  (VN) 
Số nhà 13 hẻm 158/2/49 phố Ngọc Hà, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn 

tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-23642 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại An Phương  
(VN) 
Số 64 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, son môi, phấn 

trang điểm. 
 

 
(210) 4-2015-23643 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2015-23645 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.1.1; 2.1.11; A2.1.23 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh da trời, đen, cam 

nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Long  (VN) 
47/5 đường số 2, khu phố 4, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ đồ ăn, đồ uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách 
hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới) do nhà hàng thực hiện: cung cấp xuất ăn công 
nghiệp; dịch vụ phục vụ đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống và các dịch 
vụ ăn uống phục vụ lưu động; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ quán bar, cà phê; dịch vụ 
khách sạn. 

 
 

(210) 4-2015-23646 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A1.1.10 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TNC Sài Gòn  (VN) 
29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; chế phẩm 
nhuộm; chế phẩm cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng 
cho họa sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ. 

 

 
(210) 4-2015-23647 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21; 

A5.3.13 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TNC Sài Gòn  (VN) 
29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; chế phẩm 
nhuộm; chế phẩm cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng 
cho họa sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ. 

 

(210) 4-2015-23648 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A3.7.24; A5.5.20; 

A5.5.21; 3.7.11 
(591) Nâu đỏ, vàng cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Yến sào Phú Yên  (VN) 
156 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến (đồ uống không cồn).  

 

Nhóm 35: Kinh doanh yến sào, nước uống làm từ tổ yến.  
 

 

 
(210) 4-2015-23649 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bệnh viện Ngọc 
Phó   (VN) 
316C Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật. 
 

 

 
(210) 4-2015-23650 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Bệnh Viện Ngọc 
Phó   (VN) 
316C Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế : Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho nguời và động vật.  
 

(210) 4-2015-23651 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công Ty TNHH Bệnh Viện Ngọc 
Phó    (VN) 
316C Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật.  
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(210) 4-2015-23652 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Bệnh Viện Ngọc 
Phó    (VN) 
316C Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật.  

 

 
(210) 4-2015-23653 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Bệnh Viện Ngọc 
Phó    (VN) 
316C Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật.  
 

 
(210) 4-2015-23655 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 3.7.17; 20.7.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MIXBOOK  (VN) 
704 đường Nguyễn Duy Trinh, khu phố 
3, phường Bình Trưng Đông, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: In ốp sét, in mẫu vẽ, in ảnh chụp, dịch vụ in, xử lý phim điện ảnh. 
 

(210) 4-2015-23656 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.4; 26.3.3; 26.4.4; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư  Cát 
Đằng  (VN) 
Xóm Đông Thịnh, thôn Cát Đằng, xã 
Yên Tiến, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 20: Sản xuất sản phẩm bằng gỗ: bàn ghế; giường; tủ giá, kệ.  
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Nhóm 42: Thiết kế: nội thất nhà liền kề; nội thất biệt thự; nội thất nhà chung cư; nội thất 
văn phòng công ty.  

 

 
(210) 4-2015-23658 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.11.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ SAKAN 
Việt Nam  (VN) 
Số 33, ngõ 70, phố 8/3, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2015-23660 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
 (540) 

  

(731) 
Đỗ Duy Tuyến  (VN) 
Số 72 đường Tô Hiến Thành, phường 
Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm: máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2015-23661 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Long Phương Nam  (VN) 
126 đường 47, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2015-23664 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8; A14.7.11 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư SDS 
Việt Nam  (VN) 
63E Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Thang nhôm; ổ khóa; sào phơi bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy cắt; máy cưa; máy đục; máy bắn vít; máy cắt cỏ; 
máy phun xịt nước. 

 
Nhóm 08: Cờ lê; mỏ lết; dụng cụ mài dao.  

 

 
(210) 4-2015-23665 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.2.2; 26.1.1; 2.9.10 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thiên Vũ   (VN) 
116 đường 19, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng miệng.  

 

 
(210) 4-2015-23669 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
Chấn Hưng  (VN) 
Khu dân cư 8A, thôn Trường Thọ Đông, 
phường Trương Quang Trọng, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, tiếp thị, mua bán, xuất 

khẩu các loại sản phẩm sau: đường ngọt, mạch nha, mật ong, thực phẩm khô (cá, mực, 
tôm, tép), nông sản (gạo, chè, măng, nấm, hành, tỏi, ớt, các loại hạt đỗ, tinh bột nghệ, bột 
nghệ, bột sắn, dầu gấc, dầu mè, dầu tràm, dầu dừa, gia vị, hoa quả), thực phẩm chế biến 
sẵn (các loại mắm, nước chấm, tỏi muối, hành muối, ớt muối, cá kho, mực rim, cơm rang, 
bánh, kẹo, mứt, ô mai, nước cốt hoa quả, hoa quả khô, rượu tỏi, rượu hoa quả.) 

 

(210) 4-2015-23670 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 9.7.1; A9.3.13 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Đức Việt  (VN) 
Thôn 5, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, 
tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; tiếp thị; mua bán các loại 
sản phẩm sau: giày, thắt lưng, túi xách, ví, phụ kiện thời trang làm từ da và giả da. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1057 

(210) 4-2015-23671 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24; 1.15.3; 26.1.5; 

A16.1.5; 16.1.4 
(591) Xám, đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thanh Sang   (VN) 

117 đường T6, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đã kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2015-23672 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Hoàng  (VN) 
Số 83.R 30 đường Cao Văn Ngọc, KP 
Long Sơn, thị trấn Long Điền, huyện 
Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-23673 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Duy   (VN) 
Số 111 A8 tập thể Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ sức khoẻ; câu lạc bộ thể dục, thể thao; tổ chức sự kiện, hội nghị, hội 

thảo chuyên đề về sức khoẻ, thể dục, thể thao.  
 

(210) 4-2015-23674 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng 
(731) KOTITI TESTING & RESEARCH 

INSTITUTE   (KR) 
111, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ giám định vải dệt may; dịch vụ giám định điện, điện tử; dịch vụ giám 

định gỗ các loại. 
 

 
(210) 4-2015-23675 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A26.11.12; 12.1.6 

(591) Nâu, đỏ, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Hồ Thanh Trúc  (VN) 
P827-CT5 Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
 

 

 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây lát, giám sát việc xây dựng công trình, phá dỡ công trình xây 

dựng, dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2015-23676 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Lê Thị Tuyên Quyền  (VN) 
Lầu 12-07, lô C, chung cư Khánh Hội 2, 

360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải; bộ đồ vải cho giường (gồm ga phủ và chăn); khăn trải bàn và trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-23677 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.4 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Đông Đô  (VN) 
Số 124, phố Vĩnh Tuy (kho số 23), 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi chậu lavabo; chậu rửa mặt; bồn tắm; chậu bếp rửa bát; bệt bồn 

cầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, cụ thể: sen tắm cây, sen tắm thường, vòi chậu lavabo, 

chậu rửa mặt, bồn tắm, chậu bếp rửa bát, bệt bồn cầu, hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2015-23678 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phan  
(VN) 
Số 17, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Bến Thuỷ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa chén bát. 
 

Nhóm 35: Mua bán chất tẩy rửa chén bát. 
 
 

(210) 4-2015-23679 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Châu Đô  (VN)
70 Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, cụ thể: thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-23680 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Tâm Thắng  (VN) 
91 Lý Thái Tổ, phường Tân Lợi, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led chiếu sáng; đèn hồ quang. 
 
 

(210) 4-2015-23681 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 7.11.10 

(591) Tím đạm, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh Hà Giang  (VN) 
Số 126, đường Nguyễn Thái Học, 

phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang 
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(511)   Nhóm 38: Viễn thông; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình. 
 

 
(210) 4-2015-23683 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại Nội 

Bài Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 6, ngõ 39, thôn Đường 2, xã Mai 
Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh; giấy in; giấy vở; bìa các tông. 
 

 
(210) 4-2015-23684 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 26.1.1; 20.7.1 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
văn hóa và thương mại 
Nguyễn Đức  (VN) 
Số 234, tổ 1, phường Xuân Hòa, thị xã 
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 
 

 
(210) 4-2015-23685 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc Bằng Phát  (VN) 
108/A21 Lê Văn Thọ, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2015-23686 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) Công ty cổ phần O2Pharm  
(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 

Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-23687 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần O2Pharm  
(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 

Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-23688 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải  (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-23689 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23690 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
210) 4-2015-23691 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2015-23692 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-23693 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23694 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23695 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-23696 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23697 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23698 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-23699 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 

 

 
(210) 4-2015-23700 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-23701 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Bệnh viện, phòng khám bệnh đa khoa, dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc, thẩm mỹ 
viện và vật lý trị liệu, nhà điều dưỡng, gieo trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-23702 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23703 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Quảng Bình   (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-23704 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đen, trắng,  
(731) SHENZHEN NITO POWER SOURCE 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
No. 201 Warehouse, No.49 Wuhe 
Avenue., Bantian St., Longgang District, 
Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 09: Bao của điện thoại di động; bộ nồi (thiết bị xử lý dữ liệu); tai nghe; vỏ hộp loa; 
ắc quy điện; thiết bị nạp ắc quy.  

 

 
(210) 4-2015-23705 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.1; 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HASU   (VN) 
Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm 

nắng; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2015-23707 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HASU   (VN) 
Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, áo váy, áo khoác ngoài, giày; váy; quần áo da. 

 

 
(210) 4-2015-23708 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) KIM KI SUNG   (KR) 

No.901, Meesung Apartment 7dong, 
Shincheon-dong, Songpa-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước sơn móng; 

son môi; chất mau dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-23709 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-23710 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.25; 2.9.14; A2.9.17; 25.5.1 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
trí tuệ BRAINTEST  (VN) 
72 Thích Minh Nguyệt, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, giáo dục thể thao và giải trí, giáo dục văn hóa nghệ 
thuật, dạy ngoại ngữ và kỹ năng mềm.  

 
 

(210) 4-2015-23711 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thời Gian Là Vàng  
(VN) 
20/12 B Nguyễn Thiện Thuật, phường 
24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 
 

 
(210) 4-2015-23712 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thời Gian Là Vàng  
(VN) 
20/12 B Nguyễn Thiện Thuật, phường 
24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 

 

 
(210) 4-2015-23714 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd)  
(VN) 
IF5-5, lô R1-1 Sky Garden 1, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2015-23715 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden 1, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi (trái cây). 
 

 
(210) 4-2015-23716 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden 1, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-23717 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần bột thực 
phẩm Tài Ký   (VN) 
435 quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mì; bột gạo; tinh bột; bột ngô; bột sắn (khoai mì).  
 

 
(210) 4-2015-23718 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần bột thực 
phẩm Tài Ký   (VN) 
435 Quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mì; bột gạo; tinh bột; bột ngô; bột sắn (khoai mì).  
 

 
(210) 4-2015-23719 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần bột thực 

phẩm Tài Ký   (VN) 
435 Quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mì; bột gạo; tinh bột; bột ngô; bột sắn (khoai mì).  

 
 

(210) 4-2015-23720 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần bột thực 

phẩm Tài Ký   (VN) 
435 Quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mì; bột gạo; tinh bột; bột ngô; bột sắn (khoai mì).  

 

 
(210) 4-2015-23721 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại nhựa 
Tiến Phát   (VN) 
258 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: ống nước dùng cho cấp thoát nước bằng nhựa cứng; khớp nối ống nước bằng 
nhựa cứng.   
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(210) 4-2015-23722 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, hồng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hà Trang  (VN) 
95/63A Đinh Tiên Hoàng, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép các loại. 

 

 
(210) 4-2015-23723 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn CHT  (VN) 
C1 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc bà mẹ và em bé sau sinh. 

 

 
(210) 4-2015-23724 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 4.5.1; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn CHT  (VN) 
C1 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc bà mẹ và em bé sau sinh. 

 

 
(210) 4-2015-23725 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.3.2; A11.3.13; 11.1.10; A11.1.18 
(591) Nâu, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cà phê Ta - Bác  

(VN) 
Số 367 đường Phạm Ngũ Lão, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng cà phê (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-23727 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.21; A2.1.16; 3.2.1 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần xi măng 

Sông Đà Yaly  (VN) 
Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện ChưPăh, 
tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2015-23728 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A1.1.10; A1.1.2; A2.9.17 
(591) Tím, xanh lá cây, trắng 
(731) Bùi Nguyệt Anh  (VN) 

Số 10, ngõ 64 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn giáo dục]; dịch vụ 

hướng dẫn, giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2015-23729 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; 2.9.14; A2.9.17; 2.9.25 
(591) Tím, ghi, trắng 
(731) Bùi Nguyệt Anh   (VN) 

Số 10, ngõ 64 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự.  
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn giáo dục]; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy. 
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Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2015-23730 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Da cam, vàng, đỏ, xanh nước biển, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Thái Hòa  (VN) 

Phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; bồn tắm; vòi hoa sen; bồn rửa 

(chậu rửa gắn cố định); bệ xí vệ sinh. 
 

Nhóm 20: Gương soi. 
 

 
(210) 4-2015-23731 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh đen, ghi xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lady Care 
Việt Nam  (VN) 
285/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm như: chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-23732 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dich vụ sản xuất mỹ phẩm 
Thái Nguyễn  (VN) 
7/3/9 đường số 17, ấp 1, phường Long 
Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm như: chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt. 
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(210) 4-2015-23733 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Kim 
COSMETICS Việt Nam  (VN) 
Số 44/25 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-23734 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Việt Phát  
(VN) 
260/41 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón nông nghiệp; phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón làm từ bột cá; 
than bùn [phân bón]; supe phốt phát/super phosphat [phân bón]; phân ủ/phân trộn. 

 

Nhóm 31: Mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; hạt [hạt giống], hạt giống thực vật; 
cây giống con, cây nhỏ làm giống; thức ăn gia súc; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; ngô; 
hạt [ngũ cốc]; vật nuôi gây giống, vật nuôi để cung cấp giống. 

 

 
(210) 4-2015-23735 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

hàng hóa hàng không  (VN) 
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã 
Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động văn phòng, cụ thể là: sao chụp tài liệu, xử lý văn bản, tài liệu, dịch 
vụ đánh máy, soạn thảo văn bản. 

 
Nhóm 36: Khai thuê hải quan; cho thuê mặt bằng; cho thuê gian hàng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh: nhà cửa, công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ cho thuê: kho bãi, 
phương tiện để vận tải hàng hóa; lưu giữ hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa; đại lý làm 
thủ tục hải quan cụ thể là thông quan hàng hóa. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cửa hàng bán thức ăn nhanh; căng tin. 
 

 
(210) 4-2015-23736 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; A24.17.9 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED  (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman, British West Indies 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Hạnh nhân đã được chế biến trộn với cá khô và/hoặc tôm khô và/hoặc rong 
biển; quả/hạt đã được chế biến (như: hạt hướng dương, hạt điều, hạnh nhân, đậu xanh, đậu 
nành, đậu đen, dừa) trộn với cá khô và/hoặc tôm khô và/hoặc rong biển; quả lạc đã được 
chế biến; rau sấy khô; trái cây đóng hộp; thịt sấy khô; sản phẩm sữa; hạt đậu nành đã 
được chế biến; hải sản khô (tôm, cá) trộn với rong biển và/hoặc tảo biển và/hoặc tảo bẹ; 
trái cây sấy khô. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh quy; bánh quy giòn; bánh gạo; bánh quế; bánh snack; 
mì ăn liền. 

 

 
(210) 4-2015-23737 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED  (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman, British West Indies 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Hạnh nhân đã được chế biến trộn với cá khô và/hoặc tôm khô và/hoặc rong 
biển; quả/hạt đã được chế biến (như: hạt hướng dương, hạt điều, hạnh nhân, đậu xanh, đậu 
nành, đậu đen, dừa) trộn với cá khô và/hoặc tôm khô và/hoặc rong biển; quả lạc đã được 
chế biến; rau sấy khô; trái cây đóng hộp; thịt sấy khô; sản phẩm sữa; hạt đậu nành đã 
được chế biến; hải sản khô (tôm, cá) trộn với rong biển và/hoặc tảo biển và/hoặc tảo bẹ; 
trái cây sấy khô. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh quy; bánh quy giòn; bánh gạo; bánh quế; bánh snack; 
mì ăn liền. 
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(210) 4-2015-23738 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; A24.17.9 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED  (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman, British West Indies 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Hạnh nhân đã được chế biến trộn với cá khô và/hoặc tôm khô và/hoặc rong 
biển; quả/hạt đã được chế biến (như: hạt hướng dương, hạt điều, hạnh nhân, đậu xanh, đậu 
nành, đậu đen, dừa) trộn với cá khô và/hoặc tôm khô và/hoặc rong biển; quả lạc đã được 
chế biến; rau sấy khô; trái cây đóng hộp; thịt sấy khô; sản phẩm sữa; hạt đậu nành đã 
được chế biến; hải sản khô (tôm, cá) trộn với rong biển và/hoặc tảo biển và/hoặc tảo bẹ; 
trái cây sấy khô. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh quy; bánh quy giòn; bánh gạo; bánh quế; bánh snack; 
mì ăn liền. 

 
 

(210) 4-2015-23739 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED  (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman, British West Indies 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Hạnh nhân đã được chế biến trộn với cá khô và/hoặc tôm khô và/hoặc rong 
biển; quả/hạt đã được chế biến (như: hạt hướng dương, hạt điều, hạnh nhân, đậu xanh, đậu 
nành, đậu đen, dừa) trộn với cá khô và/hoặc tôm khô và/hoặc rong biển; quả lạc đã được 
chế biến; rau sấy khô; trái cây đóng hộp; thịt sấy khô; sản phẩm sữa; hạt đậu nành đã 
được chế biến; hải sản khô (tôm, cá) trộn với rong biển và/hoặc tảo biển và/hoặc tảo bẹ; 
trái cây sấy khô. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh quy; bánh quy giòn; bánh gạo; bánh quế; bánh snack; 
mì ăn liền. 
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(210) 4-2015-23740 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) DEROYAL INDUSTRIES, INC.  (US) 

200 DeBusk Lane Powell, Tennessee 
37849 USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ chỉnh hình đeo trên bàn chân và gót chân để 

ngăn ngừa loét do tỳ đè. 
 

 
(210) 4-2015-23742 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần INCOMTECH 

Việt Nam  (VN) 
Tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng nhựa như: bàn; ghế; tủ; giá; kệ. 

 

 
(210) 4-2015-23743 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(731) Vũ Phạm Minh Nhật  (VN) 

1889/18 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 

ống nói (micro); bộ trộn âm (micxer). 
 
 

(210) 4-2015-23744 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Linh  (VN) 
Lô 32 khu công nghiệp Đà Nẵng, 
phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-23745 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Linh  (VN) 
Lô 32 khu công nghiệp Đà Nẵng, 

phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2015-23746 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Linh  (VN) 
Lô 32 khu công nghiệp Đà Nẵng, 

phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-23747 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh nhà Khang Điền  
(VN) 
Phòng 801, lầu 8, tòa nhà Centec, số 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ quản lý 

bất động sản; đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển 

quyền sử dụng đất; dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng công nghiệp. 
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(210) 4-2015-23748 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) SHENZHEN LRCO SPORTS GOODS 

CO., LTD.  (CN) 
Block B/4F, Bennis Industrial Park, 
Langning Rd., Dalang Community, 
Dalang St., Longhua New Dist., 
ShenZhen, GuangDong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân [trang phục]; quần áo [trang phục]; đồ đội đầu [trang phục]; trang 

phục dệt kim; găng tay [trang phục]; mũ không vành của phụ nữ. 
 

Nhóm 28: Xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; dụng cụ rèn luyện thể hình; vật dụng 
bảo vệ chân [phụ kiện dùng trong thể thao]; tạ băng đeo cổ tay, cổ chân, vật dụng bảo vệ 
đầu gối [phụ kiện dùng trong thể thao]; đồ bảo vệ cơ thể dùng trong thể thao. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; tiếp thị trực tuyến; cung cấp thông tin tiếp thị thông 
qua trang web. 

 

 
(210) 4-2015-23749 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.11.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đức Hòa  (VN) 
Hẻm 207 Wừu, phường Ia Kring, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2015-23750 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng  
(VN) 
Lô BT2 ô số 49, khu Bắc Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: khe co dãn cầu đường bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-23751 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.15.9; 26.15.11 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng  
(VN) 
Lô BT2 ô số 49, khu Bắc Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: khe co dãn cầu đường bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-23752 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.15.9; 26.15.11 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng  
(VN) 
Lô BT2 ô số 49, khu Bắc Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: khe co dãn cầu đường bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-23754 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 

Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng.  
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(210) 4-2015-23755 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 1.5.1; 1.17.11; 6.1.2; 25.1.6 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Trường An  
(VN) 
Số 7, ngõ 32, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng. 

 

 
(210) 4-2015-23756 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.1; A5.5.20; 25.1.25; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng, vàng nâu, vàng 

nhạt 
(731) Hộ kinh doanh trà cà phê 

Trâm Anh  (VN) 
807 Trần Phú, phường BLao, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-23757 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại giày 
dép Long Việt   (VN) 
266/10 Tôn Đản, phường 8, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, đế giày, quần, áo, mũ (nón) vải. 

 
Nhóm 35: Mua bán, giày, dép, dế giày, quần, áo, mũ (nón), ví (bóp), phụ liệu sản xuất 
giày bao gồm (mũ giày, miếng lót giày, đế giày, đinh bấm, keo dán giày), vai, ba lô, túi 
xách, va li, cặp sách, dây lưng, dây treo quần, dây kéo.  
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(210) 4-2015-23758 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) BEX INTERCORPORATION CO., 

LTD..   (KR) 
Yangjae-dong, Buhmmyung building, 7-
15, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul 
06752, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mỡ chống gỉ; dầu chống gỉ; chế phẩm chống ăn mòn.  
 

Nhóm 04: Chất bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; mỡ công nghiệp; dầu công 
nghiệp; sáp công nghiệp; mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp; 
dung dịch để cắt; dầu dùng cho sơn. 

 

 
(210) 4-2015-23759 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) BEX INTERCORPORATION CO., 

LTD..    (KR) 
Yangjae-dong, Buhmmyung building, 7-
15, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul 
06752, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Mỡ chống gỉ; dầu chống gỉ; chế phẩm chống ăn mòn.  
 

Nhóm 04: Chất bôi trơn; mỡ để bôi trơn, dầu để bôi trơn; mỡ công nghiệp; dầu công 
nghiệp; sáp công nghiệp; mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp; 
dung dịch để cắt; dầu dùng cho sơn.  

 

 
(210) 4-2015-23760 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.11.9; A3.11.24 
(731) KENDA RUBBER IND. CO., LTD.  

(TW) 
No. 146, Sec. 1, Zhongshan Rd., Yuanlin 
Township, Changhua County, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe; săm cho lốp xe bơm hơi; miếng vá (bằng cao su có chất dính) để sửa 

chữa lốp xe; lốp xe ô tô, lốp xe đạp; lốp xe đạp một bánh.  
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(210) 4-2015-23761 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ALTICOR INC  (US) 

7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355-0001 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng có chứa chất ngăn ngừa sâu răng.  

 

 
(210) 4-2015-23762 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Hình khối Châu 

¸  (VN) 
Phòng 102, lầu 1, toà nhà Kim Đô, 123 
Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy lọc, phin cà phê bằng giấy. 
 

Nhóm 21: Cốc; cốc bằng giấy hoặc nhựa; cốc để uống; khay; đĩa; bình.  
 

Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy pha cà phê; mua bán máy xay cà phê; mua bán cà phê; mua bán 
giấy lọc cà phê; mua bán dụng cụ pha chế cà phê. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy pha cà phê; dịch vụ sửa chữa máy xay cà phê.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-23763 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Phân bón 

Nghệ Tĩnh  (VN) 
Km 09 - QL1A, xã Thạch Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-23764 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Phân bón 

Nghệ Tĩnh  (VN) 
Km 09 - QL1A, xã Thạch Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 
 

(210) 4-2015-23765 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ZHOU SHAOHUA  (CN) 

No.56, Xiewu, Xiehuang Village, 
Shangguan Country, Fuyang, Zhejiang, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Vợt chơi ten-nít; trò chơi cầu lông; quả bóng cho trò chơi; quả cầu lông; lưới để 

chơi bóng, vợt bóng bàn.  
 

 
(210) 4-2015-23766 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA  (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-23767 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 

Tuyết  (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Bỉm (tã) trẻ em; bỉm (tã) người lớn; băng vệ sinh; gạc rơ lưỡi vệ sinh y tế cho 

em bé; băng rốn dùng cho trẻ sơ sinh; gạc y tế.  
 

Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
 

Nhóm 24: Khăn sữa (khăn bằng vải dùng cho em bé); khăn rửa mặt bằng vải.  
 

 
(210) 4-2015-23768 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 
Tuyết  (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Bỉm (tã) trẻ em; bỉm (tã) người lớn; băng vệ sinh; bông gòn và bông ở dạng 

miếng, tất cả cho mục đích y tế; gạc y tê; băng keo y tế.  
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
 
 

(210) 4-2015-23769 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 

Tuyết  (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 03: Bông tẩy trang; bông gòn và bông ở dạng miếng, tất cả cho mục đích mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Bỉm (tã) trẻ em; Bỉm (tã) người lớn; băng vệ sinh; bông gòn và bông ở dạng 
miếng, tất cả cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
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(210) 4-2015-23770 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 

Tuyết   (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 21: Bông dạng miếng dùng để lau chùi kính, lau chùi đồ dùng trong nhà, lau chùi 

máy móc  
 

 
(210) 4-2015-23771 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.6; 26.1.6 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ KATY  (VN) 
540/11 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, son môi, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2015-23772 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A5.1.16; A5.3.15; A5.1.5; 

5.3.20; 1.15.5 
(591) Xanh lá, vàng 
(731) Công ty TNHH Việt G.A.P  (VN) 

33 đường 5B khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh 
 

Nhóm 41: Dạy nghề. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế nội 
thất. 
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(210) 4-2015-23773 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-23774 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.13.1; 26.1.1; A26.11.8; 5.13.4; 5.13.25
(731) Lê Hưng Trọng  (VN) 

Căn hộ số 11 tầng 13 chung cư Lê Thành 
B3, số 113/89 An Dương Vương, khu 
phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tập anbom, truyện tranh, tập giấy vẽ, xuất bản phẩm dạng in, sổ tay 
(văn phòng phẩm), lịch treo tường, lịch để bàn, sách, báo, tạp chí, tranh vẽ, tranh thuê, áo, 
ba lô, túi xách.  

 
 

(210) 4-2015-23775 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; A26.4.6; A25.7.3; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, ghi 

(540) 

  

(731) Phạm Việt Anh  (VN) 
Số 33 §23 Đồng Quốc Bình, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 18: Túi; balo; ví; vali; bộ đồ du lịch (đồ da); đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc 
trong nhà. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; nghiên 
cứu thị trường; văn phòng tuyển dụng lao động; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong 
máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý dữ liệu bằng 
máy tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp bảng thông báo điện tử trực tuyến để truyền dẫn tin tức và 
truyền thông đa phương tiện giữa những người sử dụng máy vi tính trong lĩnh vực du lịch; 
cung cấp diễn đàn trực tuyến; hãng thông tấn. 
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Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành hội thảo, hội nghị, tổ 
chức các cuộc thi thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp công cụ tìm kiếm để có được dữ liệu, 
thông tin và bài đánh giá về du lịch và phương tiện vận chuyển thông qua mạng máy tính 
và mạng thông tin toàn cầu. 

 
Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ thông tin về nhà trọ và nhà hàng; cung cấp bản đánh giá về 
tiện nghi trong khách sạn và nhà hàng thông qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn 
cầu; cung cấp thông tin của người tiêu dùng cho người khác về chỗ ở bằng phương tiện 
điện tử thông qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-23776 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; A26.4.6; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh da trời, ghi 

(540) 

  

(731) Phạm Việt Anh   (VN) 
Số 33 §23 Đồng Quốc Bình, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ thông tin du lịch; cung cấp trực tuyến cơ sở dữ liệu máy tính trong lĩnh 

vực dịch vụ thông tin du lịch; cung cấp các bài đánh giá về các nhà cung cấp dịch vụ du 
lịch, điểm du lịch, các cuộc du lịch và các điểm tham quan địa phương thông qua mạng 
máy tính và mạng thông tin toàn cầu; cung cấp thông tin trong lĩnh vực phương tiện vận 
chuyển, du lịch và lập kế hoạch đi du lịch trên các trang web tương tác và cơ sở dữ liệu có 
thể tìm kiếm được; cung cấp thông tin của người tiêu dùng cho người khác về phương tiện 
vận chuyển, chuyến đi bằng phương tiện điện tử thông qua mạng máy tính và mạng thông 
tin toàn cầu; cung cấp bản tin và hướng dẫn trong lĩnh vực du lịch; lập kế hoạch đi du lịch 
và phương tiện vận chuyển trực tuyến và qua thư điện tử; dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ 
lữ hành quốc tế. 

 

 
(210) 4-2015-23777 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.16; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) CAN TECHNOLOGICS, INC.  (US) 

9350 Excelsior Boulevard Hopkins, 
Minnesota 55343, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thức ăn động vật (có chứa thuốc).  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2015-23778 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064-USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng, cụ thể là, công thức độc quyền của một hỗn hợp các 

thành phần được thêm vào và bán như một phần không thể thiếu của các chế phẩm dinh 
dưỡng nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng ở dạng 
lỏng và dạng bột, chế phẩm dinh dưỡng ở dạng lỏng và dạng bột; chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng dùng để ăn 
kiêng cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ còn ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé. 

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa bột; sữa và sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2015-23779 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) SHANGHAI XINGOU INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (CN) 
Room 151, A Zone 1, Building 2, No.1, 
Hexiang Road, Baihe Town, Qingpu 
District, Shanghai City, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; búa răng; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm 

tay thao tác thủ công]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ bấm móng, dùng điện 
hoặc không dùng điện; dụng cụ vặn ốc, vít [công cụ cầm tay]; tua vít; cái kìm; công cụ cắt 
[dụng cụ cầm tay]; dụng cụ để nạo [công cụ cầm tay]; kéo; kìm siết hai chiều [dụng cụ 
cầm tay]; kẹp; dao găm; cái muôi [dụng cụ cầm tay].  

 
 

(210) 4-2015-23782 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) SHENZHEN ALPHA FEED CO., LTD.  

(CN) 
Room E, 10th floor, Building A of 
Neptunus Mansion, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật giáp xác [sống]; mồi câu cá [mồi sống]; thức ăn cho súc vật; động vật 

sống; tôm hùm [còn sống]; thức ăn vỗ béo cho động vật. 
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(210) 4-2015-23783 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) SHENZHEN ALPHA FEED CO., LTD.  

(CN) 
Room E, 10th floor, Building A of 
Neptunus Mansion, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn cho súc vật; động vật sống; chế phẩm để vỗ 

béo vật nuôi; cây trồng; lúa mì. 
 

 
(210) 4-2015-23784 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.9; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, ghi 
(731) SHENZHEN ALPHA FEED CO., LTD.  

(CN) 
Room E, 10th floor, Building A of 
Neptunus Mansion, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn cho súc vật; động vật sống; chế phẩm để vỗ 

béo vật nuôi; cây trồng; lúa mì. 
 
 

(210) 4-2015-23785 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Văn phòng Công nhận Năng 
lực Đánh giá Sự phù hợp về 
Tiêu chuẩn Chất lượng  (VN) 
Số 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ như nghiên cứu ứng dụng 

những tiêu chuẩn, cách thức, phương pháp tiến hành việc đánh giá sự phù hợp trong hoạt 
động công nhận; dịch vụ công nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn; dịch vụ công 
nhận tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận, tổ chức chứng nhận sản phẩm.  
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(210) 4-2015-23786 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 26.4.3; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Công Minh  (VN) 
Số 237 Hùng Vương, phường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân bón; chế phẩm phân bón; phân lân; supe 

phốt phát [phân bón]; kali sunphat. 
 

Nhóm 04: Xăng; dầu xăng; nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu điezel; dầu xăng để thắp sáng. 
 

 
(210) 4-2015-23787 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; 1.13.1; 1.7.22; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Mỹ Đình  (VN) 
P301, nhà CT5, khu đô thị Mỹ Đình - 
Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, mua bán, đại lý phân phối mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-23790 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tin học Hòa 
Bình  (VN) 
Số 14, ngách 518/6, ngõ 518, phố Đội 
Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho thiết bị liên lạc; ứng dụng phần mềm máy tính 

[có thể tải về được]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về được]; phần mềm 
máy tính [ghi]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ 

chức kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy 

tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; tổ chức sự kiện, hội nghị, hội 
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thảo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm [mục đích thương mại]; mua bán phần mềm máy tính, 

thiết bị tin học, thiết bị liên lạc viễn thông; đại lý phân phối các loại thẻ game, điện thoại, 

thẻ học trực tuyến, vé sự kiện. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 

vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 

tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên 

lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, cụ thể là trong lĩnh vực trò 

chơi máy tính, trò chơi trên điện thoại di động; sắp xếp các cuộc thi đấu; cung cấp các 

dịch vụ giải trí trực tuyến; cung cấp thông tin giải trí; cung cấp ấn phẩm điện tử trực 

tuyến; tổ chức sự kiện giải trí, thể thao, văn hóa; sản xuất phim và chương trình nghệ 

thuật. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế phần mềm; cài đặt phần mềm; bảo trì phần mềm. 
 

 
(210) 4-2015-23791 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Pháp 
Victory (Viet Phap joint 
stock company)  (VN) 
Xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-23792 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(731) Cơ sở sản xuất Vũ Văn Lý  (VN)
Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến, thị trấn 

Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa xếp, cửa cuốn bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy thái rau. 
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(210) 4-2015-23793 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Da cam, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bao bì Gia Huy  (VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
Nhóm 20: Gối; đệm. 

 
Nhóm 24: Chăn; tấm phủ trải giường. 

 

 
(210) 4-2015-23795 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Tùng T&V  (VN) 
Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2015-23797 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Hải  (VN) 

A13/37 khu phố 1, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải dùng để giặt quần áo. 
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(210) 4-2015-23798 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.2.2 
(731) Công ty TNHH Sơn Hồng Kiều  

(VN) 
Số 55, đường 271, phường Trang Hạ, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Giấy giáp. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán giấy giáp. 
 

 
(210) 4-2015-23799 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Hương  (VN) 
Tổ 9, thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng làm từ gạo.  

 

 
(210) 4-2015-23800 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Giang  (VN) 
23 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này, mà không được xếp trong 

các nhóm khác; cụ thể là giấy cuộn, giấy mảnh, giấy khăn dùng cho sinh hoạt.  
 

 
(210) 4-2015-23802 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.4.24; 26.7.25; 26.1.7 (540) 

  

(731) Diệp Hoàng Nhựt  (VN) 
Số 184/10 ấp Hưng Qưới, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chủ yếu) 
 

Nhóm 35: Mua bán trà sữa (trà là thành phần chủ yếu). 
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(210) 4-2015-23804 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 26.3.1; 26.2.7 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng dịch vụ Minh Tuấn  
(VN) 
548/35 Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phát điện, các loại hầm (bê, bồn) ủ khí biôga, các dụng cụ, thiết 
bị sử dụng năng lượng ga hoặc biôga như: đèn, dụng cụ đun nấu (xoong, nồi, chảo), bếp, 
tủ lạnh, bộ lọc khí, máy hút khói, máy hút bụi, máy nước nóng, máy sưởi, máy sấy, lò 
nướng. 

 

(210) 4-2015-23805 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần DTP   (VN) 

4 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in các loại.  
 
 

(210) 4-2015-23806 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Lộc Hưng  (VN) 
57 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in các loại.  

 
 

(210) 4-2015-23808 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tín Hưng  (VN) 
Số 92 + 101/6 Bis Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1096 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lưỡi cắt đá, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt gỗ, lưỡi cắt sắt, máy đầm, máy 
uốn sắt, dây đầm dùi, máy xoa nền, máy cắt sắt, máy uốn sắt, máy cắt bê tông. 

 

 
(210) 4-2015-23809 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tín Hưng  (VN) 
Số 92 + 101/6 Bis Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lưỡi cắt đá, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt gỗ, lưỡi cắt sắt, máy đầm, máy 

uốn sắt, dây đầm dùi, máy xoa nền, máy cắt sắt, máy cắt bê tông. 
 

 
(210) 4-2015-23810 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 26.5.1; A26.11.7; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tín Hưng   (VN) 
Số 92 + 101/6 Bis Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lưỡi cắt đá, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt gỗ, lưỡi cắt sắt; máy đầm, máy 

uốn sắt, dây đầm dùi, máy xoa nền, máy cắt sắt, máy uốn sắt, máy cắt bê tông. 
 

 
(210) 4-2015-23811 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tín Hưng   (VN) 
Số 92 + 101/6 Bis Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lưỡi cắt đá, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt gỗ, lưỡi cắt sắt; máy đầm, máy 

uốn sắt, dây đầm dùi, máy xoa nền, máy cắt sắt, máy uốn sắt, máy cắt bê tông. 
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(210) 4-2015-23812 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 24.15.3; 1.15.23 

(591) Xanh lá, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Cương Vĩnh 
Phúc  (VN) 
Thôn Hợp Thành, xã Hợp Châu, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt và sản phẩm thịt: trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ và thịt gia cầm (tất cả đã 

được bảo quản và chế biến).  

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản; rau tươi; quả tươi; hoa tươi; 

cây cảnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản, nguyên liệu, vật 

liệu, phụ gia thức ăn chăn nuôi; mua bán rau tươi, quả tươi, hoa tươi, cây cảnh; mua bán 

thịt và các sản phẩm từ thịt: trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ và các loại thịt gia cầm.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thực phẩm cụ thể là: bảo quản thịt và các sản phẩm thịt như 

trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ và các loại thịt gia cầm.  
 

 
(210) 4-2015-23813 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát  
(VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2015-23815 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
SAPPHIRE   (VN) 
Số 1 ngách 173/15 Ngọc Hồi, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-23816 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.2; 5.7.13; A5.7.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nguồn Sống Việt  
(VN) 
Số 453 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi; hạt giống cây và hoa tự nhiên. 
 

 
(210) 4-2015-23818 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 1.15.24; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Na Na   (VN) 
Số 1 ngõ 28 Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: van các loại, y lọc, rọ hút, khớp chống rung, phụ kiện đường nước, tê, 
cút, chếch, kép, măng sông, côn thu, lơ, nút bịt, nắp bịt, rắc co.  

 

 
(210) 4-2015-23819 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phát điện, máy phun xịt (dùng trong nông 
nghiệp), máy cày (dùng trong nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng 
trong nông nghiệp), máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp), bình phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 
tay).  

 
 

(210) 4-2015-23820 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 
nông nghiệp); máy thu hoạch nông sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp).  

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phát điện, máy phun xịt (dùng trong nông 
nghiệp), máy cày (dùng trong nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng 
trong nông nghiệp), máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp), bình phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 
tay).  

 

 
(210) 4-2015-23821 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 

nông nghiệp); máy thu hoạch nông sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp).    

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay).    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phát điện, máy phun xịt (dùng trong nông 
nghiệp), máy cày (dùng trong nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng 
trong nông nghiệp), máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp), bình phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 
tay).  

 

 
(210) 4-2015-23822 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 

nông nghiệp); máy thu hoạch nông sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp).    
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Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 

cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 

cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay).    

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phát điện, máy phun xịt (dùng trong nông 

nghiệp), máy cày (dùng trong nông nghiệp), máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt (dùng 

trong nông nghiệp), máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp), bình phun thuốc trừ sâu 

(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 

(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 

tay).  
 

 
(210) 4-2015-23823 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A22.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ.  

 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 

cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 

cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 17: ống nước làm bằng cao su; ống nước làm bằng nhựa mềm pôly vi-nyl clo-rua 

(PVC); ống dẫn hơi làm bằng cao su; ống dẫn hơi làm bằng nhựa mềm pôly vi-nyl clo-rua 

(PVC); lớp lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-23824 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Nguyễn Hoàng Anh  (VN) 
34 Hàm Long, phường Hàng Bài, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đã chế biến.  
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(210) 4-2015-23825 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại HU 

CA  (VN) 
564 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, linh kiện điện thoại, máy tính bảng, quần áo thời trang, 
trang sức, đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-23826 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.4; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xám, đen 
(731) Công ty TNHH in ấn thiết kế 

quảng cáo Sáng Tạo Trẻ  (VN) 
160/25 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2015-23827 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.4; A3.7.24; A5.5.20 
(591) Tím, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH Thẩm mỹ toàn 

diện Quốc tế  (VN) 
Tầng trệt, toà nhà Somerset Chanceller 
Court, số 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp, dịch vụ giải trí.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khoẻ, phẫu thuật tạo hình.  
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(210) 4-2015-23828 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2015-23829 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2015-23830 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2015-23831 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lam, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn LOTT  
(VN) 
97 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Giải trí. 
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(210) 4-2015-23833 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Sơn Việt  
(VN) 
137 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2015-23834 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Đào Thị Ngọc Thu  (VN) 
654 đường Trần Hưng Đạo, phố Mía, 
phường Ninh Khánh, thành phố Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán dược liệu và thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-23835 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.25; A24.17.9 
(591) Xanh, cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và dịch vụ thương 
mại Dương Anh  (VN) 
Thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; máy lọc nước; bình nước nóng cho nhà tắm; nồi cơm điện; lõi lọc RO 

(bộ lọc nước uống); bình đun nước nóng siêu tốc (dùng điện). 
 
 

(210) 4-2015-23836 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.25; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 

A5.3.15; 26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu VITOSA  (VN) 
23/4B Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 20: Gương; gương dùng trong phòng tắm. 
 

 
(210) 4-2015-23838 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Lê Thị Huyền Trâm  (VN) 
6/11/35A Phan Xích Long, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy tính; điện thoại; máy nghe 

nhạc MP3; điện thoại dùng thẻ; máy tính xách tay; máy tính xách tay có thêm tính năng 
của điện thoại di động; máy tính xách tay loại nhỏ; điện thoại có chức năng truyền hình 
ảnh; máy tính bảng; thiết bị có công nghệ giao tiếp trường gần cụ thể là: điện thoại di 
động và điện thoại thông minh; thiết bị ngoại vi có thể mang đi dược dùng cho điện thoại 
di động, điện thoại di động mang đi được, điện thoại thông minh dưới hình thức một chiếc 
đồng hồ, điện thoại di động dưới hình thức một chiếc đồng hồ đeo tay; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số đeo tay có dạng giống như một đồng hồ đeo tay; điện thoại thông minh có hình 
dáng đồng hồ đeo tay; thiết bị di động có hình dáng dây đồng hồ đeo tay; thiết bị ti vi 
thông minh; thiết bị bật tắt đèn, quạt, lò vi sóng, máy lạnh cảm ứng điều khiển từ xa; thiết 
bị truyền phát tín hiệu không dây; thiết bị công tắc điều khiển từ xa; thiết bị mở rộng 
mạng hệ thống SmartHome; thiết bị kết nối trung tâm hệ thống SmartHome. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, máy tính, linh kiện máy vi 
tính, linh kiện điện tử cụ thể là: điện trở, cuộn cảm, tụ điện, điện trở chuyển, đèn hiệu 
ứng, mạch tích hợp, bộ cảm biến, ống dẫn sóng, cáp dẫn sóng, dây dẫn, nguồn xoay 
chiều, đèn chỉ thị, vi mạch, điện cực; điện thoại, tổng đài điện thoại, máy điều hòa nhiệt 
độ; đại lý ký gửi hàng hóa bao gồm: các sản phẩm công nghệ phầm mềm máy tính, phần 
cứng máy tính, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, linh kiện điện tử, tổng đài điện thoại, 
máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy in, máy fax, máy scan, loa, bộ khuyếch đại âm thanh 
(ampli), máy in dựng cho máy tính, máy sao chụp (photocopy), máy tính xách tay, máy 
tính cá nhân dạng sổ ghi, máy điện thoại để bàn, máy điện thoại di động, máy chiếu hình, 
màn hiển thị hình ảnh, máy thu hình. 

 

 
(210) 4-2015-23839 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) WUQIONG FOODS COMPANY 

LIMITED   (CN) 
Shayuan, Shangfushan Village, 
Qiandong Town, Raoping County, 
Chaozhou City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt giăm bông; gia cầm, không còn sống; thịt ướp muối; thịt đóng hộp; 

rau đã được bảo quản; thịt lợn ướp; trứng; xúc xích; trái cây dầm đường. 
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(210) 4-2015-23844 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.7.24; A7.1.11; 7.1.24; 3.7.16 
(591) Đen, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dũng Phi Yến  
(VN) 
161B/62-161B/64 Lạc Long Quân, 
phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào sơ chế; yến sào tinh chế; thực phẩm làm từ yến sào; sữa chua 

từ yến. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, gồm: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào, hóa chất dẫn dụ chim yến, vật liệu xây dựng để xây nhà yến, 
máy dẫn dụ yến làm tổ, sữa chua từ yến. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công sản phẩm từ yến. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến; dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-23845 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2; A25.7.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Nis  
(VN) 
Số 63A/D5C Vườn Đào, ngõ 679 Lạc 
Long Quân, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; chậu rửa; bồn tắm; bệ xí vệ sinh, vòi hoa sen; thiết bị đường 

ống dẫn nước. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; đá để xây dựng; gạch ốp lát, gạch men, 
gạch granít. 

 

 
(210) 4-2015-23847 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-23848 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-23849 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.15.15; 20.7.1 
(591) Trắng, xanh dương, đen, xanh dương 

đậm 
(731) Tổng công ty Việt Thắng- 

CTCP   (VN) 
127 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải để may quần áo; vải sử dụng trong ngành dệt; khăn trải giường; khăn phủ 

giường; chăn; nhãn mác bằng vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; quần áo đồng phục; áo váy; quần áo thể thao; áo khoác. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, cà vạt, quần áo đồng phục, áo váy, quần áo thể thao, áo 
khoác, quần áo trẻ em, các loại vải may mặc, vải sử dụng trong ngành dệt, khăn trải 
giường; khăn phủ giường; chăn; nhãn mác bằng vải; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để 
bán hàng; triển lãm, trưng bày sản phẩm để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-23850 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.22; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, hồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh thời trang trẻ 
em RONI  (VN) 
361/34 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo trẻ em. 
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1107 

(210) 4-2015-23851 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
USAPHA  (VN) 
Đường TS11, khu công nghiệp Tiên Sơn, 

xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh 

răng.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng trong 

mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-23852 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH ZMB   (VN) 
Phố Mới, chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá rô phi. 
 
 

(210) 4-2015-23853 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH ZMB    (VN) 
Phố Mới, chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá rô phi. 
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(210) 4-2015-23854 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Viện thực phẩm chức năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung trí thức thành phố Hà Nội 
- lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23855 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Viện thực phẩm chức năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung trí thức thành phố Hà Nội 
- lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
10) 4-2015-23856 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân á Châu   (VN) 
Số nhà 50, phố Quan Nhân, tổ 44, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-23857 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân á Châu    (VN) 
Số nhà 50, phố Quan Nhân, tổ 44, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23858 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân á Châu   (VN) 
Số nhà 50, phố Quan Nhân, tổ 44, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23859 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Hải 
Thanh V.N   (VN) 
71 đường số 10, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy, hoa quả sấy, nước rau ép dùng để nấu nướng, mứt ướt, mứt hoa 

quả, ô mai.  
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(210) 4-2015-23860 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Hải 
Thanh V.N    (VN) 
71 đường số 10, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy, hoa quả sấy, nước rau ép dùng để nấu nướng, mứt ướt, mứt hoa 

quả (mứt ướt), ô mai.  
 
 

(210) 4-2015-23861 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-23862 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 13.1.5; 23.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh dương 

sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc   (VN) 
Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu Thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
10) 4-2015-23863 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 13.1.5; 23.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh dương 

sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc   (VN) 
Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu Thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-23864 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CVI   (VN) 
Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-23865 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Nhật 
Thăng   (VN) 
1036 đường 3-2, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đã qua chế biến, sữa đã lên men, sữa tăng lực đặc biệt (không dùng 

cho mục đích y tế); sữa đậu nành (chất thay thế sữa), sữa chua. 
 

Nhóm 30: Yến mạch đã qua chế biến dùng làm thực phẩm cho con người; bột và sản 
phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: sữa bột, sữa đã qua 
chế biến, sữa đã lên men, sữa tăng lực đặc biệt (không dùng cho mục đích y tế), sữa đậu 
nành (chất thay thế sữa), sữa chua, yến mạch đã qua chế biến dùng làm thực phẩm cho 
con người, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh, kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-23866 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; A26.11.13; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Ngọc Minh   (VN) 
8 đường 15, khu phố 3, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt (máy móc), máy hàn điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: máy cắt (máy móc), máy hàn điện.  
 
 

(210) 4-2015-23867 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.17; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH bao bì Tấn 

Phong  (VN) 
284/1 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng chất dẻo (dạng màng mỏng); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để 
bao gói; tấm chất dẻo có các nút khí dùng để bao bọc và bao gói.  

 
Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói, tấm phủ bằng chất dẻo cho 
mục đích nông ngư nghiệp; vật liệu tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt. 

 

 
(210) 4-2015-23868 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.7.9; 2.7.10; 2.7.23; 26.1.1; 2.9.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương 
(731) Bệnh viện Từ Dũ  (VN) 

284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-23869 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(731) YELLOMOBILE, INC.   (KR) 

3th Floor J-Tower, 538, Sinsa-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và khuyến mại, tiếp thị, phổ biến tư liệu quảng cáo cho 

người khác thông qua internet, dịch vụ so sánh giá, điều tra thị trường, cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang mạng, lập kế hoạch kinh doanh để khuyến mại hàng hóa 
và dịch vụ, hãng thông tin thương mại, dịch vụ tìm kiếm thông tin trên internet cho người 
khác, quản lý và tổng hợp dữ kiện máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-23872 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH MIWA   (VN) 

153 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm; chế phẩm chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn)  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu sửa chữa bê tông dùng trong xây dựng.  
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Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ trang trí nội thất 
và ngoại thất; dịch vụ vệ sinh công nghiệp và dân dụng; dịch vụ chống thấm trong xây 
dựng.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ 
vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ chăm sóc cây xanh, cây cảnh.  

 

 
0) 4-2015-23874 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.14; 5.3.11; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Giấy Hà Nội   (VN) 
118B Nguyễn Lương Bằng, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn tay ướt bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau 

ướt bằng giấy hoặc bằng xelulo.  
 

 
(210) 4-2015-23875 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 26.4.2; A26.4.6; A26.11.12 
(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
80 Robinson Road #02-00 Singapore 
068898 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; mật đường cho thực phẩm; kem ăn; chất liên kết cho đá lạnh; 
sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; đá lạnh dùng cho đồ ăn thức uống; bột cho kem 
lạnh; hương liệu cho thực phẩm; thực phẩm giàu tinh bột. 

 

 
(210) 4-2015-23876 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) QU YITIAN  (CN) 

4-5-1, No. 36, East Nanba Road, Tiexi 
District, Shenyang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả hạch (trái cây); trái cây có múi; quả tươi; nấm cục tuơi; rau tươi; sợi nấm 
để nhân giống. 
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(210) 4-2015-23877 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) VISIONEX (M) SDN. BHD  (MY) 

49, Jalan Serampang, Taman Sri Tebrau, 
80050 Johor Bahru, Johor, Malaysia. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị mắt và chế phẩm bổ sung protein cho người.  
 

Nhóm 09: Kính mắt và phụ kiện của kính đeo mắt; thấu kính quang học (thấu kính đeo 
mắt) và kính áp tròng. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; kinh doanh tiếp thị; quản lý kinh doanh và chức năng văn phòng. 

 

 
(210) 4-2015-23878 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Việt  (VN) 
Số 13 ngõ 612/50 Đê La Thành, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán, cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-23879 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.1; 25.5.25; A26.4.6; 1.15.11 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Đại Khoa  (VN) 
258 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê dùng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy pha cà phê, máy xay cà phê, máy rang cà phê, máy giữ nóng cà 
phê, và các phụ kiện đi kèm. 

 

 
(210) 4-2015-23880 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, hồng, hồng đậm 

(540) 

  

(731) Tăng Tố Nga  (VN) 
42/276 Hoàng Hoa Thám, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi, hoa khô, hoa vải, cây cảnh dùng để trang trí. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, quay phim tiệc cưới; chụp ảnh và quay phim các sự 
kiện, lễ hội. 

 

 
(210) 4-2015-23881 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A9.9.5 
(591) Xanh nước biển, xanh lá non 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
dịch vụ y tế Allianz  (VN) 
Số 9, ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2015-23883 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
Thiết Việt  (VN) 
59 Hải Phòng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, 

cụ thể là san lấp mặt bằng, xây dựng công trình / hạng mục công trình, lắp đặt trang thiết 
bị và hoàn thiện công trình xây dựng; trang trí nội - ngoại thất công trình; lắp đặt hệ thống 
điện, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống lò sưởi, hệ thống điều hoà không khí, hệ thống 
phòng cháy, chữa cháy, thiết bị chống sét và thiết bị chống trộm. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế hệ thống 
điện cho các công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí (thiết kế) nội - ngoại thất; thiết 
lập bản vẽ xây dựng; tạo dáng kiểu dáng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-23884 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
Thiết Việt   (VN) 
59 Hải Phòng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, 

cụ thể là san lấp mặt bằng, xây dựng công trình / hạng mục công trình, lắp đặt trang thiết 
bị và hoàn thiện công trình xây dựng; trang trí nội - ngoại thất công trình; lắp đặt hệ thống 
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điện, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống lò sưởi, hệ thống điều hoà không khí, hệ thống 
phòng cháy, chữa cháy, thiết bị chống sét và thiết bị chống trộm. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế hệ thống 
điện cho các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế trang trí nội - ngoại thất; thiết 
kế bản vẽ xây dựng; tạo dáng kiểu dáng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-23885 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) VITSMO HK LTD.  (HK) 

Room 810 Star House, 3 Salisbury Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại cầm tay; thiết bị đầu cuối [điện] cho máy điện 

thoại rađio; điện thoại cầm đi được; vỏ cho điện thoại di động; tai nghe cho điện thoại di 
động; máy tính bảng; máy vi tính liên lạc; máy vi tính có kích thước nhỏ; chuột [thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính]; pin điện cho điện thoại di động; tai nghe; máy nghe nhạc cầm 
tay MP3; vỏ cho máy tính bảng; màn hình bảo vệ cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin 
cho điện thoại di động; dây cáp điện để sạc cho điện thoại di động; bút cảm ứng điện tử 
cho điện thoại di động; màn hình bảo vệ cho máy tính bảng; điện thoại thông minh; phụ 
kiện máy tính bảng, cụ thể là pin sạc dự phòng, chân đế, loa.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán buôn, dịch vụ trung gian thương 
mại trực tuyến điện thoại di động; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán buôn, 
dịch vụ trung gian thương mại trực tuyến điện thoại thông minh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, 
dịch vụ cửa hàng bán buôn, dịch vụ trung gian thương mại trực tuyến máy tính bảng; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán buôn, dịch vụ trung gian thương mại trực tuyến 
phụ kiện điện thoại thông minh cụ thể là vỏ, tai nghe, chân đế, pin sạc dự phòng, loa, bút 
cảm ứng điện tử; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán buôn, dịch vụ trung gian 
thương mại trực tuyến phụ kiện máy tính bảng cụ thể là vỏ, tai nghe, chân đế, pin sạc dự 
phòng, loa, bút cảm ứng điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-23886 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.3.1; 24.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) FORTUNE UNITED 

INTERNATIONAL LIMITED  (SG) 
195 Pearl's Hill Terace, 02-58G, 
Singapore 168976 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-23888 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh bánh mỳ VBREAD  
(VN) 
Số 3, đường 3B, khu đô thị Conic, xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 

 

Nhóm 35: Bán buôn bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2015-23889 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 8.1.1 

(591) Vàng, cam, xanh rêu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh bánh mỳ VBREAD  
(VN) 
Số 3, đường 3B, khu đô thị Conic, xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 

 

Nhóm 35: Bán buôn bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2015-23890 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật điều hòa 
không khí Việt  (VN) 
Số 118/17 Dương Văn Dương, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí.  
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(210) 4-2015-23891 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 24.15.21; A5.5.21; A5.5.20; 24.15.3 

(591) Vàng, đen 

(731) Công ty CP vận tải và dịch vụ 
Phúc Tâm  (VN) 
75 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế. 
 

 
(210) 4-2015-23892 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.3.1 

(591) Vàng 

(731) Công ty TNHH thể thao 
V.SHAPE  (VN) 
481-483 Cộng Hòa, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể dục thể hình; câu lạc bộ bóng đá. 
 

 
(210) 4-2015-23894 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) YFENG GROUP LIMITED  (HK) 

Flat/Rm B, 8/F Chong Ming Bldg, 72 

Cheung Sha Wan Rd, Kl, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính áp tròng; kính râm; dây xích đeo của kính mắt; thấu kính 

hiệu chỉnh [quang học]; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; bao 

kính đeo mắt; hộp đựng kính áp tròng.  
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(210) 4-2015-23898 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(731) LOVATY BIO-TECH AESTHETICS 

CORPORATION  (TW) 
8F., No. 19-1, Dingcheng St., Sanmin 
Dist., Kaohsiung City, Taiwan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân; chế phẩm để tắm, 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2015-23899 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Việt Hà  (VN) 
Cụm công nghiệp Phong Phú, xã Phú 
Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý kinh doanh, mua bán xăng dầu.  
 

 
(210) 4-2015-23900 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 
(731) MYWARISA CO.,LTD.  (TH) 

56 Chan 24 Road (Soi Yen Chit), Thung 
Wat Don Subdistrict, Sathon District, 
Bangkok 10120 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày bằng nhựa mủ; đế giày; giày; giày thể thao; quần áo; 
mũ; nịt bít tất.  

 

 
(210) 4-2015-23901 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 25.3.1; A25.3.3 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ An 

ninh Toàn Cầu  (VN) 
Số 280B Lạc Long Quân, phường  Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi hình: camera giám sát; máy ảnh; phụ kiện camera.  
 

 
(210) 4-2015-23902 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CKSH  (VN) 
Hẻm 291-9/1A, đường 30/4, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-23903 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) BIOCON LIMITED  (IN) 

20th Km., Hosur Road, Electronics City 
P.O., Bangalore 560100, Karnataka, 
India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 10: Máy móc y tế; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-23904 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Hân  (VN) 
79 Tôn Đức Thắng, phường Hoà An, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán ô tô. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
 
 

(210) 4-2015-23906 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 24.15.21 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Topfood  (VN) 
Số 5, ngõ 14, tổ 35, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-23908 (220) 08.11.2013 

(641) 4-2013-26435 (441) 25.11.2015 
  
(731) WHITEWAVE SERVICES, INC.   (US) 

12002 Airport Way, Broomfield, 
Colorado 80021, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm 

cho em bé.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 
mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; mật ong; mật đường; 
nấm men; bột nở; muối; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá ăn; kem; sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh) và tráng miệng làm từ cà phê đông lạnh; nước xốt cho salad; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; chất tăng cường mùi vị dùng cho đồ uống nóng và lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-23909 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần DEKA  (VN) 

38 Đường D1, khu đô thị mới Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục 

đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-23910 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần DEKA  (VN) 

38 đường D1, khu đô thị mới Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục 

đích y tế.  
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(210) 4-2015-23911 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Nâu, cam, xám 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Miền Nam   (VN) 
125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong ngành sản xuất phân bón; hóa chất công nghiệp; 

chất axít.   
 

 
(210) 4-2015-23912 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh, cam, xám, vàng 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Miền Nam   (VN) 
125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong ngành sản xuất phân bón; hóa chất công nghiệp; 

chất axít.  
 

 
(210) 4-2015-23913 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH Phim Năm Sao  

(VN) 
787 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Film dùng cho mục đích cách nhiệt, chống nắng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán film cách nhiệt.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ dán film cách nhiệt cho ô tô, xe máy.  
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(210) 4-2015-23914 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.3.5; 26.15.15; 3.7.17; A26.4.24; 

26.4.4; 26.7.25 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện và phụ tùng của xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2015-23915 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Xanh 

(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui; ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 

cộ; thiết bị để nạp ắc qui điện; tủ phân phối điện.  
 

 
(210) 4-2015-23916 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.3; 26.4.2 

(591) Xanh, đen, đỏ 

(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui; ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 

cộ; thiết bị để nạp ắc qui điện; tủ phân phối điện.  
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(210) 4-2015-23917 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.13.25 

(591) Đỏ 

(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui, ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 

cộ; thiết bị để nạp ắc qui điện; tủ phân phối điện.  
 

 
(210) 4-2015-23918 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.4; A25.7.6; 26.4.2; A26.11.12 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui; ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 

cộ; thiết bị để nạp ắc qui điện; tủ phân phối điện.  
 

 
(210) 4-2015-23919 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.5; 26.4.2; 26.4.9; 26.13.25; 15.1.11 

(591) Xanh, vàng nhạt, vàng đậm, đen 

(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui; ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 

cộ; thiết bị để nạp ắc quy điện; tủ phân phối điện.  
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(210) 4-2015-23922 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 24.15.21; 3.7.17 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Thắng Jean  (VN) 
38 Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; áo vét [quần áo]; giày dép; mũ; cà vạt.  
 

 
(210) 4-2015-23923 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.10 
(731) Công ty TNHH Hào Phát   (VN) 

96/8C đường ĐT743, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; tăng-phô (ballat); thiết bị chuyển đổi điện (biến điện).  
 

Nhóm 11: Đèn sạc điện; máng đèn điện; đèn điện.  
 

 
(210) 4-2015-23924 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.12; A5.1.7; A7.1.12; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Huỳnh Gia  
(VN) 
Khu phố Phú Hiệp 3, thị trấn Hòa Hiệp 
Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn; đồ uống 
có ga.  

 
 

(210) 4-2015-23925 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.3.11; 26.15.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Taka Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: bếp ga, nồi cơm điện, lò vi sóng (dùng cho mục đích nấu 
nướng); thiết bị thông gió, điều hòa không khí, làm sạch không khí, thiết bị khử mùi 
không khí; thiết bị vệ sinh, cụ thể là: bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi tắm hoa sen, 
chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), bồn tắm; máy cấp nước uống nóng lạnh (dùng 
điện); bình tắm nóng lạnh dùng điện, dùng ga. 

 

 
(210) 4-2015-23927 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A11.3.3; A11.3.7 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Asia 

Dairy  (VN) 
Đường số 6, khu công nghiệp Sông Mây, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa tươi; sữa chua.  
 

Nhóm 30: Bánh sữa; kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước ép rau quả (đồ uống không dùng trong y tế); 
nước uống đóng chai (đồ uống); nước ngọt có ga (đồ uống); nước ngọt không có ga (đồ 
uống). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm 
sữa, nước quả và đồ uống, nguyên liệu, hương liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 
kinh doanh ngành sữa. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-23928 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH Quốc tế Asia 

Dairy  (VN) 
Đường số 6, khu công nghiệp Sông Mây, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa tươi; sữa chua.  
 

Nhóm 30: Bánh sữa; kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước ép rau quả (đồ uống không dùng trong y tế); 
nước uống đóng chai (đồ uống); nước ngọt có ga (đồ uống); nước ngọt không có ga (đồ 
uống). 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm 
sữa, nước quả và đồ uống, nguyên liệu, hương liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 
kinh doanh ngành sữa. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2015-23929 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A11.3.3; A11.3.7 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Asia 

Dairy  (VN) 
Đường số 6, khu công nghiệp Sông Mây, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa tươi; sữa chua.  

 
Nhóm 30: Bánh sữa; kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước ép rau quả (đồ uống không dùng trong y tế); 
nước uống đóng chai (đồ uống); nước ngọt có ga (đồ uống); nước ngọt không có ga (đồ 
uống).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán sữa, các sản phẩm 
sữa, nước quả và đồ uống, nguyên liệu, hương liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 
kinh doanh ngành sữa. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2015-23930 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; A17.3.2 
(591) Đen, vàng, hồng 
(731) Văn phòng Luật sư Văn Hùng  

(VN) 
Số 13B, khu số 02 - Lê Hồng Phong, 
phường Phước Hải, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; tham gia tố tụng tại tòa án các cấp.  
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(210) 4-2015-23931 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, tấm trần nhựa PVC. 
 

 
(210) 4-2015-23932 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm đã tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 
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(210) 4-2015-23933 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản xuất 

thép. 
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường xá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

 
(210) 4-2015-23934 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, tấm trần nhựa PVC. 
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(210) 4-2015-23935 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

 
(210) 4-2015-23936 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, tấm trần nhựa PVC. 
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1132 

(210) 4-2015-23937 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, tấm trần nhựa PVC. 
 

 
(210) 4-2015-23938 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-23939 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép. 

 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 
 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 
 

(210) 4-2015-23940 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép. 

 
Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23941 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 
 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 
Nhóm 36: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép. Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23942 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 

 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23943 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép. 

 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 
 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-23944 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép. 

 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 
 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23945 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép. 

 
Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23946 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép. 

 
Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 
 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23947 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 
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Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23948 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép. 

 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 
 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 
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(210) 4-2015-23949 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép. 
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC. 
 

Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23950 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 
xuất thép.  

 
Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tâm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC.  

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn. 

 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23951 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Đỏ, nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen    (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.   
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tâm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
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(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC.    

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim 
loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ 
thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.   

 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23952 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen    (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.   
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tâm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại.   

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC.    

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lơp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lơp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
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màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các 
kim.loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp 
cụ thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.   

 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 

 
(210) 4-2015-23953 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen    (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.   
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tâm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC.    

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lơp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lơp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các 
kim.loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp 
cụ thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.   

 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán.  
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Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 

 
 

(210) 4-2015-23954 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen    (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản 

xuất thép.   
 

Nhóm 06: Thép; thép cán nguội; thép cán nóng; thép góc; thép đúc (phôi thép); công trình 
xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tâm thép; đai thép; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; lưới thép; thép cán thô (luyện kim); thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 
của kim loại thường; hợp kim thép; tấm lợp bằng hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, xà gồ kim loại mạ kẽm; ống 
thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần nhựa PVC.     

 
Nhóm 35: Mua bán thép, hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lơp 
bằng hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lơp bằng kẽm phủ sơn (tôn 
màu), xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các 
kim.loại khác, lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp 
cụ thể là thiết bị máy cán thép, máy cắt tôn.   

 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính; dịch vụ thuê và cho 
thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, 
cảng, bến tàu.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; vận tải hàng hóa; vận tải đường sông; vận tải hàng hải; 
du lịch lữ hành quốc tế nội địa. 
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(210) 4-2015-23955 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm 

(tôn kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim khác, lưới thép mạ; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; thép cán nguội dạng cuộn. 

 

 
(210) 4-2015-23956 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen    (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm 

(tôn kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim khác, lưới thép mạ; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; thép cán nguội dạng cuộn. 

 

 
(210) 4-2015-23957 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm 
(tôn kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim khác, lưới thép mạ; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; thép cán nguội dạng cuộn. 
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(210) 4-2015-23958 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm 

(tôn kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim khác, lưới thép mạ; dây thép và dây thép mạ 
kẽm; thép cán nguội dạng cuộn. 

 

 
(210) 4-2015-23959 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: ống kẽm, tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim 

khác, lưới thép mạ: dây thép và dây thép mạ kẽm; thép cán nguội dạng cuộn. 
 
 

(210) 4-2015-23960 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: ống kẽm; tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim 

khác; lưới thép mạ; dây thép và dây thép mạ kẽm; thép cán nguội dạng cuộn. 
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(210) 4-2015-23961 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: ống kẽm; tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim 
khác; lưới thép mạ; dây thép và dây thép mạ kẽm; thép cán nguội dạng cuộn. 

 

 
(210) 4-2015-23962 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: ống kẽm; tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim 
khác; lưới thép mạ; dây thép và dây thép mạ kẽm; thép cán nguội dạng cuộn. 

 

 
(210) 4-2015-23965 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Cao Văn Sanh  (VN) 
Thôn Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-23967 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.12; A1.5.3; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Ngọc  (VN) 
1091 Ngô Quyền, phường An Hải Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách 
du lịch.  

 
 

(210) 4-2015-23972 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Nguyễn Ngọc Anh   (VN) 

P504-D12 tập thể Nam Đồng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chổi lau nhà.  
 
 

(210) 4-2015-23973 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.13.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may túi xách 
Bình Minh  (VN) 
21 đường số 1, khu nhà ở Bình Hưng - 
Văn Lang, Bình Hưng, Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, vali, túi xách, cặp.  

 
Nhóm 25: Quần áo.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, ba lô, túi xách, vali.  

 

 
(210) 4-2015-23974 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.1; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.  
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(210) 4-2015-23975 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; 26.15.15 
(591) Xám, xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Duy Hưng 
Logistics  (VN) 
Lô 154-155, đại lộ Độc Lập, khu công 
nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kê khai hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ bốc vác, bốc xếp hàng hóa, vận tải bằng ô tô, vận tải bằng tàu thủy, 
cho thuê kho bãi, cho thuê xe, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-23976 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SMARTFOOD  (VN)
155 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

 
(210) 4-2015-23977 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SMARTFOOD  
(VN) 
155 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-23978 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SMARTFOOD  
(VN) 
155 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị. 
 

 
(210) 4-2015-23979 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A20.1.3; 24.15.1; A24.15.7 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
AIMACADEMY  (VN) 
152 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 

(NGUYEN GIA SG) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và thực hiện các buổi hội thảo; tổ chức triển 

lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ 

chức các cuộc thi [giải trí hoặc giáo dục]; hướng nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-23980 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A9.7.19; A3.6.25 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Minh Tiến  (VN) 
Căn 452 chung cư 2 Bàu Cát, đường 

Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, nồi nấu cơm bằng điện, quạt hút khói dùng cho nhà bếp, lò nướng dùng 

điện, bếp điện, đồ dùng nấu nướng sử dụng điện. 
 

 
(210) 4-2015-23981 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A18.5.7; 26.3.3; 24.15.1; 24.15.21 

(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Vương Hoàng Lộc  (VN) 
95/49 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm bấm móng tay; kéo cắt móng; kéo cắt tóc; kéo; dũa móng; nhíp. 
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(210) 4-2015-23982 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 3.7.11; 3.7.16; 1.15.11 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh da 

trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghệ Quang Đăng  (VN) 
Đội 1A, thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-23983 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng Nhật Việt  (VN) 
Số 82, ngõ 2, đường Trần Phú, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-23984 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 25.5.1; 26.3.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
Xuân Lai  (VN) 
Tầng 2, số nhà 10, tổ 3, khu 5, phường 
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; vải kháng khuẩn dùng trong phẫu thuật; giấy y tế dùng trong 
phẫu thuật.  

 

 
(210) 4-2015-23985 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Địa ốc Việt  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản: dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản), 
quản lý bất động sản. 

 

(210) 4-2015-23987 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Vũ Công Nhớ  (VN) 
107/1 Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà rán, thịt gà đã chế biến. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn.  
 

 
(210) 4-2015-23988 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Qcmax Sinofrance  (VN) 
Lô 105, tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-23989 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Qcmax Sinofrance  (VN) 
Lô 105, tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2015-23990 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
QCMAX SINOFRANCE   (VN) 
Lô 105, tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-23991 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
QCMAX SINOFRANCE   (VN) 
Lô 105, tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-23992 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
QCMAX SINOFRANCE   (VN) 
Lô 105, tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-23993 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
QCMAX SINOFRANCE   (VN) 
Lô 105, tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-23994 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
QCMAX SINOFRANCE   (VN) 
Lô 105, tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-23995 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; 26.1.1; 26.3.23; A26.1.18; 

26.1.10 
(591) Xanh, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến 
Bình Dương  (VN) 
Thửa đất số 173, 1025 tờ bản đồ số 115, 
khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-23996 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10; A26.1.18; 

26.15.15 
(591) Xanh, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến 
Bình Dương   (VN) 
Thửa đất số 173, 1025 tờ bản đồ số 115, 
khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải.  

 

 
(210) 4-2015-23997 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; A25.3.3 
(731) XIAMEN XINGQUANLONG 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 
101, No.60, Xiangshu Road, Guankou 
Town, Jimei District, Xiamen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: ống suốt cho khung cửi dệt; bộ phận quay dùng cho máy dệt; máy dệt kim; 
máy kéo sợi; trục khung cửi dệt vải; máy dùng cho công nghiệp dệt. 

 

 
(210) 4-2015-23998 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.21; A24.15.7 
(731) BEIJING SHENQI TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
Room 6507, No.6 Chuang Ye Road, 
Shangdi Information Industry Base, 
Haidian District, Beijing, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; máy tính bảng; điện thoại thông 

minh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; pin điện; ắc quy điện; bộ cấp 

nguồn điện ổn định; bộ cấp nguồn điện áp thấp; tai nghe; thiết bị thu hình; thiết bị sạc cho 

pin điện; hộp đấu nối [điện]; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; kính 

đeo mắt; thiết bị liên lạc; vỏ hộp loa; cuộn cảm [điện]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; cầu 

dao điện; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
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xúc khác [vật nối điệnl; màn hình chiếu; thiết bị chiếu hình; thiết bị chiếu phim dương 

bản; vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng; dụng cụ hàng hải; thiết bị 

dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; máy in dùng với máy tính; thiết bị kiểm tra, 

dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-24000 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.3.1; 7.11.1; 26.1.1; 26.3.2 

(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận 
tải và Thương mại Thanh Hóa  
(VN) 
Km 12, quốc lộ 47, phường Quảng 

Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa  
 

(511)   Nhóm 39: Vận tải  hành khách bằng xe taxi. 
 

 
(210) 4-2015-24001 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 26.4.4 

(591) Trắng, nâu, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Trung Vĩnh  (VN) 
ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
 

(511)   Nhóm 29: Măng đã sấy khô.  
 

 
(210) 4-2015-24002 (220) 10.07.2015 

(641) 4-2015-18122 (441) 25.11.2015 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 
MỸ   (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  
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(210) 4-2015-24003 (220) 10.07.2015 

(641) 4-2015-18122 (441) 25.11.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ   (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24004 (220) 10.07.2015 

(641) 4-2015-18122 (441) 25.11.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ   (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24007 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc điều hòa sinh trưởng; thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-24008 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.25; A25.1.10 
(731) Nguyễn Thị Huyền Hương   (VN)

Số nhà 14B phố Hội Vũ, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 44: Salon tóc, dịch vụ cắt tóc, hớt tóc, tạo mẫu tóc, tạo kiểu tóc.  
 

 
(210) 4-2015-24009 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-24010 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-24011 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; lắp đặt trang trí nội thất; lắp đặt và sửa 

chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-24012 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2015-24013 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  
 
 

(210) 4-2015-24014 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; lắp đặt trang trí nội thất; lắp đặt và sửa 

chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-24015 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24016 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24017 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.    
 

 
(210) 4-2015-24018 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH EIFELCORP 
HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-24019 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đỏ nâu, xám 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển thế kỷ thương mại 
và du lịch   (VN) 
Số 32C, Hội Vũ, phường Hàng Bông, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, máy gặt hái, máy cày xới [máy móc], máy gieo hạt, máy 

gặt, máy xay.  
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(210) 4-2015-24020 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24021 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24023 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A24.15.7 
(731) HUBEI TRISUN CHEMICALS 

CO.,LTD   (CN) 
XiaoTin Road 66-4, XiaoTin District, 
Yichang, Hubei, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc khử độc; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế 
phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chất mài mòn dùng cho răng; thuốc trừ ve bét; 
chất diệt cỏ dại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại. 
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(210) 4-2015-24024 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Việt ý   (VN) 
Cụm công nghiệp Đồng Văn, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 

 

 
(210) 4-2015-24025 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEDIPOST CO., LTD.  (KR) 

(Sampyeong-dong) 21, Daewangpangyo-
ro 644, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; sữa rửa mặt; 

chế phẩm chống nắng; nước thơm dùng cho cơ thể; dầu gội đầu; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-24028 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Giải trí Thiên 

niên kỷ số  (VN) 
Lầu 3, 345/134 Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tệp tin máy tính; hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; mua bán thiết bị máy tính, viễn thông. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp 
kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 
truyền qua vệ tinh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ lồng tiếng; biên tập băng hình; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch 
vụ phòng thu âm; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp dịch vụ 
hát karaoke. 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; lập trình máy tính.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-24029 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Trắng, đỏ, hồng, tím, xanh coban 

(731) Công ty TNHH Giải trí Thiên 
niên kỷ số  (VN) 
Lầu 3, 345/134 Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tệp tin máy tính; hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; mua bán thiết bị máy tính, viễn thông. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp 
kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 
truyền qua vệ tinh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ lồng tiếng; biên tập băng hình; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch 
vụ phòng thu âm; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp dịch vụ 
hát karaoke. 

 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; lập trình máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-24030 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.1.7 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thế giới đồng 
hồ  (VN) 
Gian GF-B7, tầng trệt, số 2 đường Hải 
Triều, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2015-24031 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 20.7.1; A20.1.5; 22.5.1; 2.7.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: màu vẽ. 
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1165 

(210) 4-2015-24033 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 2.5.3; 22.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 

dầu. 
 

 
(210) 4-2015-24034 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 22.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 

dầu. 
 

 
(210) 4-2015-24035 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 22.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 

dầu. 
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(210) 4-2015-24036 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 1.15.11; 3.5.1; A1.11.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 

màu. 
 

 
(210) 4-2015-24037 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.17; 20.7.1; A7.1.11; 22.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 

dầu. 
 

 
(210) 4-2015-24038 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 25.1.25; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 

dầu. 
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(210) 4-2015-24039 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 20.7.1; 3.5.1; 2.5.3; 2.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: tập giấy 

vẽ A4. 
 

 
(210) 4-2015-24042 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 20.7.1; 22.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 

dầu. 
 
 

(210) 4-2015-24043 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A26.1.18; 

26.1.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Bình  (VN) 
Số 2A, phố Đại Cổ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, ô tô buýt, ô tô trộn bê tông, ô tô tải. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản], quản lý tòa nhà (bất động sản), cho thuê 
căn hộ, quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ], dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ [du 
lịch]. 
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(210) 4-2015-24044 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.1.18; 26.1.11 

(591) Xanh lá cây, xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Bình  (VN) 
Số 2A, phố Đại Cổ Việt, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, ô tô buýt, ô tô trộn bê tông, ô tô tải. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản], quản lý tòa nhà (bất động sản), cho thuê 

căn hộ, quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ], dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ [du 

lịch].  
 

 
(210) 4-2015-24045 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Duy Linh  (VN) 
Số 4, ngách 182, ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện, dây điện, áptômát (thiết bị đóng cắt cầu dao điện). 
 

Nhóm 11: Quạt điện, đèn điện. 
 

(210) 4-2015-24046 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 15.7.1; A17.5.2; A17.5.7; 1.3.1; A25.7.4

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(731) Hiệp hội đúc cơ khí truyền 
thống Mỹ Đồng  (VN) 
Xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ đúc kim loại. 
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(210) 4-2015-24048 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Việt á  (VN) 
34A - 34B, phố Hàn Thuyên, phường 
Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ, bao gồm: dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính. 

 

 
(210) 4-2015-24049 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN. 

BHD.   (MY) 
No. 3, Jalan Subang 6, Taman 
Perindustrian Subang, USJ 1, 47600 
Subang Jaya, Selangor, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng trong công nghiệp, dùng cho đường phố, cho mục 

đích gia dụng và thương mại; đèn LED; phụ kiện cho đèn huỳnh quang trong nhà; thiết bị 
chiếu sáng sử dụng công nghệ LED; đèn trang trí.  

 
 

(210) 4-2015-24050 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN. 
BHD.   (MY) 
No. 3, Jalan Subang 6, Taman 
Perindustrian Subang, USJ 1, 47600 
Subang Jaya, Selangor, Malaysia 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng trong công nghiệp, dùng cho đường phố, cho mục 

đích gia dụng và thương mại; đèn LED [thiết bị chiếu sáng]; phụ kiện cho đèn huỳnh 
quang trong nhà; thiết bị chiếu sáng sử dụng công nghệ LED; đèn trang trí.  

 
 

(210) 4-2015-24051 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; A26.4.24; A9.3.13 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Tố Trâm  (VN) 
7A/24 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); dây nịt (thắt lưng); cà vạt; khăn choàng cổ.  
 

 
(210) 4-2015-24052 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ô tô Đô 
Thành  (VN) 
ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã Long Phước, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe máy, xe ô tô, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe ô tô, động cơ xe máy 
và ô tô.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa xe máy và xe ô tô; bảo trì xe máy và xe ô tô; lắp ráp xe máy và xe « 
tô.  

 

 
(210) 4-2015-24053 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ô tô Đô 
Thành  (VN) 
ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã Long Phước, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe máy, xe ô tô, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe ô tô, động cơ xe máy 
và ô tô.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa xe máy và xe ô tô; bảo trì xe máy và xe ô tô; lắp ráp xe máy và xe « 
tô.  

 
 

(210) 4-2015-24054 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Trung tâm giống nông lâm 
ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang  
(VN) 
731 Nguyễn Trung Trực, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-24055 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh Tài 
G R  (VN) 
D11, trung tâm thương mại Giồng 

Riềng. thị trấn Giồng Riềng, huyện 

Giồng Riềng, Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, kim cương.  
 
 

(210) 4-2015-24056 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Hợp tác xã Thiện Trung  (VN) 
ấp Phước Hiệp, xã Vĩnh Phước A, huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; mứt (dạng bánh kẹo); đường; cà phê; chè (trà).  
 

 
(210) 4-2015-24057 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.2; 1.1.14; A1.1.12 

(731) Công ty TNHH khóa Huy 
Hoàng  (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh, huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa; bản lề cửa; chốt cửa; tay nắm cửa; then cài; cờ-re-môn (cremond) (tất cả 

đều làm bằng kim loại).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: khóa, bản lề cửa, 

tay nắm cửa, then cài cửa,  cờ-rê-môn (cremond).  
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(210) 4-2015-24058 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.2.1 
(731) Công ty TNHH khóa Huy 

Hoàng   (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa; bản lề cửa; chốt cửa; tay nắm cửa; then cài; cờ-re-môn (cremond) (tất cả 

đều làm bằng kim loại).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: khóa, bản lề cửa, 
tay nắm cửa, then cài cửa,  cờ-rê-môn (cremond).  

 

 
(210) 4-2015-24059 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh lam 
(731) Công ty TNHH Vĩnh Xuân   (VN) 

4/22B khu phố Tân Long, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bao bì, giấy các tông.  

 

 
(210) 4-2015-24060 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Generic  (VN) 
62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2015-24061 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Generic   (VN) 
62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-24062 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Generic   (VN) 
62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-24063 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Generic   (VN) 
62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2015-24065 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nasda   (VN) 
Số nhà 287 đường Ngô Quyền, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy vết bẩn (giặt giũ); chế phẩm dùng để giặt quần áo và vải; chất tẩy 

rửa; chất làm mềm vải (dùng để giặt); xà phòng.  
 
 

(210) 4-2015-24066 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; A5.5.20 (540) 

  

(7đ1) Công ty cổ phần LYVlNA   (VN)
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp pin; hộp ắc quy; pin điện, cho xe cộ; tấm điện cực cho ắc quy; thiết bị sạc 

pin; thiết bị chống ăn mòn điện hóa; pin quang điện; cực dương; điện cực âm; bình ắc 
quy. 
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Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; tay lái xe đạp; ghi đông xe đạp; xe điện; giỏ xe 
đạp; khung xe đạp; yên xe đạp; động cơ kéo cho phương tiện giao thông trên bộ; lốp xe 
đạp.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li- 
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ tái lập kinh doanh.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; rửa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ; 
dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe ở các trạm phục vụ xe cộ; đắp lốp xe; chống gỉ; 
bọc đệm; lưu hóa lốp xe; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2015-24067 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LYVlNA    (VN)
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 09: Hộp pin; hộp ắc quy; pin điện, cho xe cộ; tấm điện cực cho ắc quy; thiết bị sạc 

pin; thiết bị chống ăn mòn điện hóa; pin quang điện; cực dương; điện cực âm; bình ắc 
quy.  

 
Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; tay lái xe đạp; ghi đông xe đạp; xe điện; giỏ xe 
đạp; khung xe đạp; yên xe đạp; động cơ kéo cho phương tiện giao thông trên bộ; lốp xe 
đạp.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li- 
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ tái lập kinh doanh.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; rửa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ; 
dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe ở các trạm phục vụ xe cộ; đắp lốp xe; chống gỉ; 
bọc đệm; lưu hóa lốp xe; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2015-24068 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.5; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LYVlNA    (VN)
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 09: Hộp pin; hộp ắc quy; pin điện, cho xe cộ; tấm điện cực cho ắc quy; thiết bị sạc 
pin; thiết bị chống ăn mòn điện hóa; pin quang điện; cực dương; điện cực âm; bình ắc 
quy.  

 
Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; tay lái xe đạp; ghi đông xe đạp; xe điện; giỏ xe 
đạp; khung xe đạp; yên xe đạp; động cơ kéo cho phương tiện giao thông trên bộ; lốp xe 
đạp.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li- 
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ tái lập kinh doanh.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; rửa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ; 
dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe ở các trạm phục vụ xe cộ; đắp lốp xe; chống gỉ; 
bọc đệm; lưu hóa lốp xe; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2015-24069 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.1.1; 24.17.15; 24.17.21 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Quý Nhân Đường  
(VN) 
Số 3-A8 (2-A8 cũ) tập thể Trường Cán 
bộ Thanh thiếu niên Trung ương, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2015-24070 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) SWISSGEAR SARL   (CH) 

Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali du lịch; ba lô; ví; túi xách tay; túi cho thể thao; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
túi sách học sinh; dây da thuộc dây đai bằng da thuộc; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà; 
túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi cho người cắm trại; túi đựng đồ vệ sinh cá nhân 
đồ trang điểm (túi rỗng); túi đựng hộp đựng bữa ăn trưa; ví đựng đồ trang điểm, chưa có 
đồ bên trong; túi đựng phụ kiện của trẻ em; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng dụng cụ bằng 
da thuộc; tấm phủ cho yên ngựa. 
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(210) 4-2015-24071 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị chiếu 
sáng Việt Nhật  (VN) 
Số 45, Ngõ 322/158, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bóng bán dẫn, linh kiện bán dẫn; cuộn dây điện; đèn nháy (đèn tín hiệu); phích 

cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); đi ốt phát quang (led); bộ điều 
chỉnh ánh sáng. 

 

 
(210) 4-2015-24072 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.2; A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh, vàng 
(731) FRUIT OF THE LOOM, INC.   (US) 

one fruit of the loom drlve, p.o. box 

90015, bowling green, kentucky 42102-

9015, unlted states of america  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-24073 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.2; 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(731) FRUIT OF THE LOOM, INC.    (US) 

one fruit of the loom drlve, p.o. box 

90015, bowling green, kentucky 42102-

9015, unlted states of america   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1177 

(210) 4-2015-24074 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH STHERB Việt 

Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, phấn trang điểm, kem dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2015-24075 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 6.1.2 
(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 

KAISHA (MORINAGA MILK 
INDUSTRY CO., LTD.)  (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Vi khuẩn bifidus dùng trong công nghiệp; vi khuẩn bifidus dạng lọc dùng trong 

công nghiệp; vi khuẩn axit lactic (dùng trong công nghiệp); vi khuẩn axit lactic dạng lọc 
dùng trong công nghiệp; lactoferrin dùng trong công nghiệp; lactulaza dùng trong công 
nghiệp; vi khuẩn dùng trong công nghiệp (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); vi 
khuẩn dạng lọc dùng trong công nghiệp (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); vi 
khuẩn nuôi cấy để làm chất phụ gia cho thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế hoặc 
thú y); chủng vi sinh nuôi cấy để nghiên cứu khoa học không dùng cho mục đích y tế và 
thú y; men dùng cho mục đích hoá học; hợp chất hóa học axit amin (nguyên liệu thô); 
prôtein (nguyên liệu thô) dùng trong công nghiệp; prôtein (nguyên liệu thô) dạng thủy 
phân; phân bón hóa học; nước vô trùng (nước cất); chế phẩm vi khuẩn (không dùng cho 
mục đích y học hoặc thú y); hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong khoa 
học (không dùng trong y tế và thú y); hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 
 

(210) 4-2015-24077 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Hà Phú Hưng  (VN) 
Số 369, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Chậu rửa bát [gắn cố định]; sen vòi tắm; vòi chậu rửa [thiết bị vệ sinh]; bình 
nóng lạnh [dùng cho nhà tắm]; máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-24078 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 1.15.7 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Quảng Nam - Đà 
Nẵng  (VN) 
18-20 Hoàng Hoa Thám, tổ 24, phường 
Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2015-24079 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 1.15.7 
(591) Vàng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Quảng Nam - Đà 
Nẵng   (VN) 
18-20 Hoàng Hoa Thám, tổ 24, phường 
Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2015-24080 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Newdays  
(VN) 
14 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-24082 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.21 
(731) ITEL TECHNOLOGY LIMITED  (HK) 

RMS 05-15, 13A/F South Tower World 
Finance CTR Harbour City 17 Canton 
RD TST KLN Hong Kong 

(540)  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ hộp loa; bộ sử dụng 

điện thoại không dùng tay; đầu nối cho dây điện; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; tai nghe; 
màn hình viđêô; máy ảnh [chụp ảnh].  

 
 

(210) 4-2015-24083 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 19.7.1 
(731) EASY WAY STATION CO., LTD.  

(TW) 
No.39, Wucyuan Rd., Wugu Dist., New 
Taipei City 248, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2015-24084 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.5.1; 26.15.15 
(731) K-SWISS INC.  (US) 

31248 Oak Crest Drive, Westlake 
Village, California, USA 91361 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; hộp đựng kính đeo mắt và hộp đựng kính râm.  

 
Nhóm 18: Túi xách bản to đa dụng; ba lô du lịch; túi đeo hông. 
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(210) 4-2015-24085 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần hỗ trợ dịch 

vụ thanh toán Việt Phú  (VN) 
104 đường Mai Thị Lựu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán điện tử; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; dịch vụ 

thanh toán thương mại điện tử (ví điện tử), cụ thể là: xử lý thanh toán điện tử được thực 
hiện thông qua các tài khoản và thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước; dịch vụ tài khoản 
thẻ tín dụng và tài khoản thẻ ghi nợ; dịch vụ xử lý thanh toán, cụ thể là: dịch vụ xử lý giao 
dịch sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.  

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, như: dịch vụ truy cập dữ liệu và 
thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là dịch vụ hộp 
thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 
cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ cổng thanh toán điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp 
khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng; sàn giao dịch 
điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán 
hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư 
điện tử). 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu phát triển và cung ứng các giải pháp công nghệ tin học trong lĩnh 
vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng; phát triển và cung ứng giải pháp công nghệ cho 
thương mại điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-24086 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, hồng, xanh lam, ghi 
(731) CHINA DATA ENTERPRISES 

LIMITED  (HK) 
17/F, Three Pacific Place, 1 Queen's 
Road East, Hong Kong 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy tính; máy tính bảng; điện 
thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên 
lạc bằng thiết bị di động; thông tin liên lạc bằng thiết bị mạng không dây Wi-Fi; thông tin 
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liên lạc bằng máy tính bảng; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng 
mạng cáp quang; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp kết nối 
viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2015-24087 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; 16.1.1; 7.1.6; 26.3.4; 26.7.25; 

24.15.21 
(731) EASTERN DECORATOR SDN BHD  

(MY) 
Lot 55992, Batu 5, Off Jalan Tunku 
Abdul Rahman, 31200 Ipoh, Perak, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 20: Giỏ không bằng kim loại; giường ngủ; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành 

che nắng] [đồ đạc]; gối ôm; vật dụng giữ rèm không bằng vật liệu dệt; đệm để tựa, ngồi 
và quỳ; ghế đi văng, trường kỷ; đệm giường; gối; thanh treo rèm. 

 
Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); khăn phủ giường; ga trải giường và áo gối; chăn; tấm 
phủ giường (phủ lên cả chăn); vỏ đệm ngồi và quỳ; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 
vải sử dụng trong ngành dệt; vải lanh và khăn lanh dùng trong nhà; vỏ đệm giường; khăn 
phủ gối; áo gối; tấm phủ giường dầy, nhiều lớp; khăn mặt và khăn tắm bằng vải. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận 
chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này tại cửa hàng 
bán lẻ bao gồm đồ đạc, phụ kiện lắp ráp đồ đạc bằng kim loại và không bằng kim loại, giỏ 
không bằng kim loại, giường ngủ, mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ 
đạc], gối ôm, vật dụng giữ rèm không bằng vật liệu dệt, đệm để tựa, ngồi và quỳ, ghế đi 
văng, trường kỷ, đệm giường, gối, thanh treo rèm, tấm phủ đồ đạc bằng vải và chất dẻo, 
khăn tắm (trừ quần áo), khăn phủ giường, ga trải giường và áo gối, chăn, tấm phủ giường 
(phủ lên cả chăn), vó đệm ngồi và quỳ, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, vải sử dụng 
trong ngành dệt, vải lanh và khăn lanh dùng trong nhà, vỏ đệm giường, khăn phủ gối, áo 
gối, tấm phủ giường dầy, nhiều lớp, khăn mặt và khăn tắm bằng vải; dịch vụ tập hợp và 
trưng bày các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng 
để họ dễ xem và mua các hàng hoá này tại siêu thị bán hàng hóa bao gồm đồ đạc 
(fumiture), phụ kiện lắp ráp đồ đạc bằng kim loại và không bằng kim loại, giỏ không 
bằng kim loại, giường ngủ, mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc], gối 
ôm, vật dụng giữ rèm không bằng vật liệu dệt, đệm để tựa, ngồi và quỳ (cushions), ghế đi 
văng, trường kỷ, đệm giường, gối, thanh treo rèm, tấm phủ đồ đạc bằng vải và chất dẻo, 
khăn tắm (trừ quần áo), khăn phủ giường, ga trải giường và áo gối, chăn, tấm phủ giường 
(phủ lên cả chăn), vỏ đệm ngồi và quỳ, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, vải sử dụng 
trong ngành dệt, vải lanh và khăn lanh dùng trong nhà, vỏ đệm giường, khăn phủ gối, áo 
gối, tấm phủ giường dầy, nhiều lớp, khăn mặt và khăn tắm bằng vải; dịch vụ tập hợp và 
trưng bày các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) thông qua kênh mua bán 
trên tivi bao gồm đồ đạc, phụ kiện lắp ráp đồ đạc bằng kim loại và không bằng kim loại, 
giỏ không bằng kim loại, giường ngủ, mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] 
[đồ đạc], gối ôm, vật dụng giữ rèm không bằng vật liệu dệt, đệm để tựa, ngồi và quỳ, ghế 
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đi văng, trường kỷ, đệm giường, gối, thanh treo rèm, tấm phủ đồ đạc bằng vải và chất dẻo, 
khăn tắm (trừ quần áo), khăn phủ giường, ga trải giường và áo gối, chăn, tấm phủ giường 
(phủ lên cả chăn), vỏ đệm ngồi và quỳ, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, vải sử dụng 
trong ngành dệt, vải lanh và khăn lanh dùng trong nhà, vỏ đệm giường, khăn phủ gối, áo 
gối, tấm phủ giường dầy, nhiều lớp, khăn mặt và khăn tắm bằng vải; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến hàng hóa tổng hợp thông thường bao gồm đồ đạc, phụ kiện lắp ráp đồ đạc bằng kim 
loại và không bằng kim loại, giỏ không bằng kim loại, giường ngủ, mành che cửa sổ bên 
trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc], gối ôm, vật dụng giữ rèm không bằng vật liệu dệt, 
đệm để tựa, ngồi và quỳ, ghế đi văng, trường kỷ, đệm giường, gối, thanh treo rèm, tấm 
phủ đồ đạc bằng vải và chất dẻo, khăn tắm (trừ quần áo), khăn phủ giường, ga trải giường 
và áo gối, chăn, tấm phủ giường (phủ lên cả chăn), vỏ đệm ngồi và quỳ, rèm bằng sợi dệt 
hoặc bằng chất dẻo, vải sử dụng trong ngành dệt, vải lanh và khăn lanh dùng trong nhà, vỏ 
đệm giường, khăn phủ gối, áo gối, tấm phủ giường dầy, nhiều lớp, khăn mặt và khăn tắm 
bằng vải; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh liên quan đến bán lẻ hàng hóa (không 
bao gồm bán hàng); dịch vụ quản lý kinh doanh cửa hàng bán lẻ; dịch vụ tập hợp và trưng 
bày các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích cúa khách hàng để họ 
dễ xem và mua các hàng hoá này thông qua phương tiện truyền thông, bao gồm đồ đạc, 
phụ kiện lắp ráp đồ đạc bằng kim loại và không bằng kim loại, giỏ không bằng kim loại, 
giường ngủ, mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc], gối ôm, vật dụng 
giữ rèm không bằng vật liệu dệt, đệm để tựa, ngồi và quỳ, ghế đi văng, trường kỷ, đệm 
giường, gối, thanh treo rèm, tấm phủ đồ đạc bằng vải và chất dẻo, khăn tắm (trừ quần áo), 
khăn phủ giường, ga trải giường và áo gối, chăn, tấm phủ giường (phủ lên cả chăn), vỏ 
đệm ngồi và quỳ, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, vải sử dụng trong ngành dệt, vải 
lanh và khăn lanh dùng trong nhà, vỏ đệm giường, khăn phủ gối, áo gối, tấm phủ giường 
dầy, nhiều lớp, khăn mặt và khăn tắm bằng vải; dịch vụ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ 
chức kinh doanh, tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp, tất cả liên quan đến nhượng quyền 
thương mại, cụ thể là liên quan đến việc thành lập và/hoặc điều hành các cửa hàng hoạt 
động theo nhượng quyền thương mại; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu, trưng bày sản phẩm; phổ biến các tài liệu quảng 
cáo; phân phát hàng mẫu; dịch vụ bán hàng bao gồm đồ đạc, phụ kiện lắp ráp đồ đạc bằng 
kim loại và không bằng kim loại, giỏ không bằng kim loại, giường ngủ, mành che cửa sổ 
bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc], gối ôm, vật dụng giữ rèm không bằng vật liệu 
dệt, đệm để tựa, ngồi và quỳ, ghế đi văng, trường kỷ, đệm giường, gối, thanh treo rèm, 
tấm phủ đồ đạc bằng vải và chất dẻo, khăn tắm (trừ quần áo), khăn phủ giường, ga trải 
giường và áo gối, chăn, tấm phủ giường (phủ lên cả chăn), vỏ đệm ngồi và quỳ, rèm bằng 
sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, vải sử dụng trong ngành dệt, vải lanh và chăn lanh dùng trong 
nhà, vỏ đệm giường, khăn phủ gối, áo gối, tấm phủ giường dầy, nhiều lớp, khăn mặt và 
khăn tắm bằng vải; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 
 

(210) 4-2015-24088 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.9; 26.1.1; 26.1.4; 26.4.4; 26.7.25
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Việt Quân  (VN) 

113 Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thép các loại, đại lý xuất nhập khẩu thép các loại.  

 
Nhóm 40: Gia công thép các loại.  

 

 
(210) 4-2015-24089 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Hồ Trần Thiện Mỹ  (VN) 
68 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ, nội thất như giường, tủ, bàn, ghế; quảng cáo; dịch vụ thương 

mại điện tử, cụ thể: lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên 

cứu thị trường, phân phối hàng hóa, trung gian phân phối hàng hóa và tư vấn kinh doanh 

hiệu quả. 

 
Nhóm 36: Mua bán, cho thuê nhà; quản lý toà nhà (dịch vụ bất động sản); cho thuê căn 

hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-24090 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) MEDAI G.B. ENTERPRISE CO., LTD.  

(KH) 

House #452, N.R. No 5, Sangkat Km 6, 

Khan Russey Keo, Phnom Penh, 

Cambodia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (không dùng trong y tế); nước uống có ga; đồ uống không có 

cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 35: Mua bán: bia, nước khoáng, nước uống có ga, đồ uống không có cồn, đồ uống 

hoa quả, nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2015-24091 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.1; 5.7.3; 24.9.1; 25.1.6; 25.1.9; 

25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) MEDAI G.B. ENTERPRISE CO., LTD.  

(KH) 
House #452, N.R. No 5, Sangkat Km 6, 
Khan Russey Keo, Phnom Penh, 
Cambodia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (không dùng trong y tế); nước uống có ga; đồ uống không có 

cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bia, nước khoáng, nước uống có ga, đồ uống không có cồn, đồ uống 
hoa quả, nước ép hoa quả. 

 

 
(210) 4-2015-24092 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 26.13.25; 1.15.15; 5.9.3; 

A1.13.15; 1.13.1; 26.3.1; 25.5.3 
(591) Đen, trắng, cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
và ứng dụng Khoa học Công 
nghệ  (VN) 
Số 74, đường Hoàng Sâm, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2015-24093 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A3.13.4; A3.13.24; 

A5.5.20; A5.5.21; 5.3.20; A5.3.15 
(591) Xanh da trời, vàng, xanh lam, tím, hồng, 

xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH MTV tư vấn và 

đào tạo Ong Vàng  (VN) 
Số 78 Võ Văn Truyện, khu phố 1, 
phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trường học [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề; giáo dục thể chất; tổ chức và điều 
khiển hội nghị. 

 

 
(210) 4-2015-24094 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.4; 26.4.7; 5.5.15 
(591) Hồng tím, xanh da trời 
(731) Phạm Thị Anh Thơ  (VN) 

18 PB Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa, đồ gốm sứ như chậu hoa, bình hoa, chậu cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2015-24095 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ máy móc kỹ thuật 
Liên Thanh  (VN) 
30 quốc lộ 1A, khu phố 3A, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện, ca nô, tàu thủy, đầu máy cho tàu thuyền, động cơ cho 

tàu thuyền. 
 

 
(210) 4-2015-24096 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.11.5; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh ngọc thạch, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông sản Toàn Cầu Xanh  (VN)
Số 85, đường Phạm Phú Thứ, phường B-
lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2015-24097 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.7.14; 2.1.22; A2.1.24 

(591) Trắng, đỏ, đen, hồng sẫm, xanh ngọc 

thạch, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông sản Toàn Cầu Xanh   (VN)
Số 85, đường Phạm Phú Thứ, phường B-

lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2015-24098 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 24.9.1; 5.3.16 

(591) Trắng, đen, xanh ngọc thạch, xanh lá cây

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông sản Toàn Cầu Xanh   (VN)
Số 85, đường Phạm Phú Thứ, phường B-

lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà), đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2015-24099 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.1; A26.11.8; 25.5.25 

(591) Đỏ, hồng, xanh dương đậm 

(731) Viện đào tạo quốc tế - 
Trường Đại học kinh tế thành 
phố Hồ Chí Minh  (VN) 
17 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoa học về giáo dục [con người]; dịch vụ 

phát triển và ứng dụng kiến thức khoa học giáo dục vào cuộc sống bao gồm cả sư phạm 

học và lý luận giáo dục. 
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(210) 4-2015-24100 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED   (SG) 

1 George Street, #08-01 One George 

Street, Singapore 049145, Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng, đồ uống ăn kiêng và chất thay thế bữa ăn 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé bao gồm sữa bột cho trẻ sơ 

sinh và em bé; chất bổ sung ăn kiêng để bổ sung chất cho ngươi có chế độ ăn kiêng thông 

thường hoặc nhằm tăng cường sức khỏe; vitamin và hợp chất vitamin dùng cho người; 

chất bổ sung khoáng chất dùng cho thực phẩm; chất bổ trợ dinh dưỡng; chất bổ sung dinh 

dưỡng; chất nuôi cấy (mô nuôi cấy) dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa (được xếp trong nhóm này); đồ uống và bột tất cả được chế 

biến trên cơ sở sữa; sữa; đồ uống làm từ sữa bao gồm đồ uống làm từ sữa có hương vị và 

đồ uống làm tư sữa giàu dưỡng chất (sữa là thành phần chủ yếu); sản phẩm sữa; sữa bột; 

sữa bột chứa chất bổ trợ và bổ sung dinh dưỡng (bột sữa là thành phần chủ yếu); sữa giàu 

protein; sản phẩm sữa giàu prôtêin; kem (sản phẩm sữa); bơ; dầu ăn; mỡ ăn; phô mai; 

nước sữa; sữa chua; sản phẩm tráng miệng trong nhóm này (được làm chủ yếu từ bơ sữa).  
 
 

(210) 4-2015-24101 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, United 

States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 

hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 

bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc lá, diêm.  
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(210) 4-2015-24102 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) CONTINENTAL TEVES AG & CO. 

OHG    (DE) 

Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt/M, 

Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Dầu phanh; hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học; nhựa nhân tạo dạng 

thô; chế phẩm để tôi (ram) và hàn kim loại; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp.  
 

 

 
(210) 4-2015-24103 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.8 

(731) CONTINENTAL TEVES AG & CO. 

OHG   (DE) 

Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt/M, 

Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Dầu phanh; hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học; nhựa nhân tạo dạng 

thô; chế phẩm để tôi (ram) và hàn kim loại; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2015-24104 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.3.11; 5.3.16; A5.5.20 

(731) FLEX JAPAN CO., LTD.   (JP) 

2451 Yashiro, Chikuma-shi, Nagano 

387-8601, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, quần thụng (quần slack), ca vát, áo khoác, thắt 

lưng (trang phục).  
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(210) 4-2015-24105 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ.  
 

 
(210) 4-2015-24106 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24107 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24108 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 24.17.5 

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

(210) 4-2015-24109 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24110 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 

 
(210) 4-2015-24111 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
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(210) 4-2015-24112 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

(210) 4-2015-24113 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24114 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24115 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24116 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Dethi 110 057, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

(210) 4-2015-24117 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 

 
(210) 4-2015-24118 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
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(210) 4-2015-24119 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ.  
 

 
(210) 4-2015-24120 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

(210) 4-2015-24121 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24122 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.   (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ.  
 

 
(210) 4-2015-24123 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 

 
(210) 4-2015-24124 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

(210) 4-2015-24125 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
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(210) 4-2015-24126 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24127 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24128 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

(210) 4-2015-24129 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 

 
(210) 4-2015-24130 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 

 
(210) 4-2015-24131 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 

 
(210) 4-2015-24132 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1197 

(210) 4-2015-24133 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 
 

(210) 4-2015-24134 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-24135 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 

 
(210) 4-2015-24136 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1198 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 

(210) 4-2015-24137 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 

Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 

 
(210) 4-2015-24138 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Đặng Minh Mẫn  (VN) 
Số 80, quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, xã 

Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

 

(511)   Nhóm 29: Bì mắm. 
 

 

 
(210) 4-2015-24139 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh vàng bạc đá quý Xuân 
Tùng  (VN) 
Số 62-64 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng nữ trang, đá quý. 
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(210) 4-2015-24141 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, vàng cam, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Lương Hoàng Hưng   (VN) 
Số 259/8 Nguyễn Tri Phương, phường 5, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải 
thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và 
doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo). 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 
báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo), tổ chức các cuộc thi về giáo 
dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 
tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch 
vụ vẽ trang trí cho bao bì; nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tư vấn sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2015-24142 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Fatex  (VN) 
Số 10, ngõ 252 đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-24143 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Fatex  (VN) 
Số 10, ngõ 252 đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-24144 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.17.12; 1.17.2; 1.17.25; A3.6.3 
(591) Xanh dương, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rasia  (VN) 
Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm 
Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Tạo lập duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử 
cho người khác; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-24145 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất 
kinh doanh miến dong 
Trường Giang  (VN) 
Thôn Đầm, xã Tân Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 
 

(210) 4-2015-24146 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.4; A3.1.24; 3.1.6 
(591) Cam, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước 

biển, tím, hồng, nâu, trắng 
(731) KAN HING PLASTIC PRODUCTS 

FACTORY LIMITED  (HK) 
8/F., Bold Win Industrial Building, 16-18 
Wah Sing Street, Tai Lin Pai Road, Kwai 
Chung, New Territories, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy hình nón; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để 

bao gói; hộp dụng cụ vẽ, hộp màu vẽ [đo dùng học sinh]; hộp bút; hộp đựng đồ viết [bộ 
dụng cụ]. 

 
Nhóm 18: Ba lô hiện đại (ba lô backpack); túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; ba 
lô cổ điển (ba lô rucksaek); túi sách học sinh; túi cho thể thao; túi du lịch.  
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(210) 4-2015-24147 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 5.7.3; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư sản xuất thương mại 
Nguyên Long  (VN) 
46A Cách Mạng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi, mỳ nui. 

 

(210) 4-2015-24153 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
Nghiệp  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 16: Vật liệu để đóng sách.  
 

Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
 

(210) 4-2015-24154 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thu Hiền  (VN) 
Số 29 phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da: cặp da, túi da, ví da. 
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục), giầy dép (trang phục), mũ (trang phục).  
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(210) 4-2015-24155 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
QCMAX SINOFRANCE  (VN) 
Lô 105 - Tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2015-24156 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
QCMAX SINOFRANCE   (VN) 
Lô 105 - Tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

 
(210) 4-2015-24157 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
QCMAX SINOFRANCE   (VN) 
Lô 105 - Tổ 9, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-24158 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.3; 24.15.21; 26.3.1 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
XANADU  (VN) 
876 Tạ Quang Bửu, phường 05, quận 08, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng (thiết kế xây dựng). 
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 (210) 4-2015-24159 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
Xóm 7, An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục dệt kim, váy, yếm, cà vạt, khăn quàng. 
 

 
(210) 4-2015-24160 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại BĐS Newstarland  
(VN) 
Số 1, ngách 11, ngõ 105, tổ 35 phố Yên 

Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất 

động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng.  
 

 
(210) 4-2015-24161 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.6; A5.1.5; 3.7.16 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hoàng Yến  (VN) 
Số 67, đường số 4 , phường An Lạc A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống như, vịt trời giống, vịt trời lấy thịt. 
 

 
(210) 4-2015-24162 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.8; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Onebags  (VN) 
154/4/24 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô, cặp sách học sinh, túi xách, túi dụng cụ, va li, ví. 
 

 
(210) 4-2015-24163 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.4.9 

(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Onebags  (VN) 
154/4/24 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp sách học sinh; túi xách, túi dụng cụ, va li, ví.  
 

(210) 4-2015-24164 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH We AD  (VN) 
L9-04, tầng 9, toà nhà Vincom Center, 

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

 
(210) 4-2015-24165 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GNP  (VN) 
730/1/2/30 hương lộ 2, khu phố 4, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24166 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(540) 

  

(731) Nghiêm Văn Hải  (VN) 
Số nhà 82, tổ dân phố 2, phường Phú Đô, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2015-24167 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 6.1.2; A3.13.18; A3.13.19; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, đen, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Viet Land  (VN) 
Số 3 Thành Công, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc 

sử dụng trong y tế. 
 

(210) 4-2015-24168 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.5.4; A5.5.21 

(591) Vàng, trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng   (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy lau chùi dùng trong gia đình, giấy ướt.  
 
 

(210) 4-2015-24170 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.4.6; 26.1.2; A5.5.22; 5.5.19; 

20.5.25 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng   (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy lau chùi dùng trong gia đình; giấy ướt.  
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(210) 4-2015-24171 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.5.20; A5.11.13; 25.1.6; 26.1.1; 5.9.6; 

5.9.15 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh xuất nhập khẩu 
thực phẩm Hạc Thành  (VN) 
Phòng 211, nhà 17, khu cung cư Đông 

Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 29: Nem; nem chua; giò; chả; ruốc bông; cá thính.  
 

 

 
(210) 4-2015-24172 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Bạch Diệp   (VN) 
D1/34 ấp 4, xã Qui Đức, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 
 

 

(210) 4-2015-24173 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 

(531) 5.5.1; A5.5.21; 2.3.1; A2.3.23 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Quách Thị Mỹ Đại  (VN) 
Số 172/2 đường Xóm Chiếu, phường 14, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-24174 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương đậm, nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giao nhận vận 
tải và thương mại quốc tế 
TNT  (VN) 
25/44/ Bùi Quang Là, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như sắt, thép, gạch, xi măng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-24175 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.5.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Tuấn  (VN) 
Số 16/12/141 đường Phù Long, phường 

Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định  
 

(511)   Nhóm 25: Quần đùi, quần lót, quần bơi cho nam giới; quần lót, áo lót, áo phông cho nữ 

giới. 
 

 
(210) 4-2015-24176 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 24.13.1; A25.7.4; 26.4.1 

(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại An Lành  (VN) 
Lô 52-53-54 cụm công nghiệp An Xá, xã 

Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sinh phẩm y tế; bông băng dùng cho mục 

đích y tế; gạc y tế.  
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(210) 4-2015-24177 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Đình Quý  (VN) 
Cụm 7, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2015-24178 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) Công ty TNHH thương mại vật 
tư y tế Hoàng Nguyên  (VN) 
43, ngõ 389 Lạc Long Quân, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-24179 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-24180 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(731) Công ty cổ phần Pymepharco  
(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-24181 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; A26.11.12; 3.4.13; 3.4.7; 

3.4.11 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ giáo dục Ân Gia Phúc  (VN) 
66/10 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2015-24182 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.4.13; 3.4.7; 3.4.11 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây  

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ giáo dục Ân Gia Phúc   (VN) 
66/10 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-24183 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.4.13; 3.4.7; 3.4.11 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ giáo dục Ân Gia Phúc   (VN) 
66/10 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-24184 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ giáo dục Ân Gia Phúc   (VN) 
66/10 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn giáo dục. 
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(210) 4-2015-24185 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ giáo dục Ân Gia Phúc   (VN) 
66/10 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-24186 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Khải Thành  (VN) 
12/1 Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hoá chất công nghiệp, phân bón thiết bị dụng cụ đo lường, máy móc, 
thiết bị ngành khoa học kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-24187 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Khải Thành   (VN) 
12/1 Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hoá chất công nghiệp, phân bón thiết bị dụng cụ đo lường, máy móc, 
thiết bị ngành khoa học kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-24188 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bánh kẹo Cao Lợi Hưng  (VN) 
326 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh mì kẹp nhân, bánh xăng đuých, bánh putding, bánh trứng.  
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(210) 4-2015-24189 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Tiến Bảo  (VN) 
Xóm Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh gạo, bánh bông lan.  
 

 
(210) 4-2015-24190 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lam (540) 

  

(731) Công ty TNHH Keller Việt 
Nam  (VN) 
Số 24/19/381, đường Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; lò vi sóng; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống thiết bị làm lạnh nước; quạt điện dùng cho 
cá nhân. 

 

 
(210) 4-2015-24191 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 25.5.25; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lam đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Bách Phú  (VN) 
Tổ 54, khối 6, phường Thành Nhất, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu về cơ khí. 
 

 
(210) 4-2015-24192 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; A17.5.7 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Daum & Jung 
An  (VN) 
Km5, thôn 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo/trang phục; quần áo may sẵn; áo sơ mi; váy; đồng phục. 
 

 
(210) 4-2015-24193 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Roma  
(VN) 
Số 593, đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là bột bả (mastic) dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-24194 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.13.1; 1.15.23; 

A26.11.12; 26.11.3; A26.1.18 
(591) Tím sậm, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Đức Thịnh  (VN) 

Số 2C Nguyễn Huy Tự, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh patê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh trứng, bánh patê. 
 

Nhóm 41: Dạy làm bánh: bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh trứng, bánh 
patª.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-24195 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JENNIFER CHEN-LEE  (TW) 

No. 168, Da Chou Road, Shen Kang 
Dist., Taichung City 42941, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; tay lái xe đạp; giàn đầu tay lái xe đạp; cọc yên; phuộc phía 
trước của xe đạp; gióng đứng sườn xe đạp; xe đạp.  
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(210) 4-2015-24196 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) JENNIFER CHEN-LEE  (TW) 

No. 168, Da Chou Road, Shen Kang 
Dist., Taichung City 42941, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo thun ngắn tay dùng cho người đi xe đạp; quần ống bó (quần dài) dùng cho 
người đi xe đạp; quần áo bó dùng cho người đi xe đạp; áo may ô thể thao dùng cho người 
đi xe đạp; quần áo của người đi xe đạp; găng tay dùng cho người đi xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-24197 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.8 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Dũng  (VN) 
16 Đồng Nai, phường Phước Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; căng tin. 

 

 
(210) 4-2015-24198 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu mạnh Phú 
Lễ Việt Nam  (VN) 
Số 355, hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã 
Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu gạo, rượu vôtca, rượu whisky, rượu brandy, rượu vang, 
rượu hoa quả. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng phục vụ; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ, quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-24199 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8; 2.1.1; 2.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu mạnh Phú 
Lễ Việt Nam   (VN) 
Số 355, hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã 
Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  
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(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu gạo, rượu vôtca, rượu whisky, rượu brandy, rượu vang, 
rượu hoa quả.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng phục vụ; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ, quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-24200 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rượu mạnh Phú 
Lễ Việt Nam   (VN) 
Số 355 hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã 
Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu gạo; rượu votca; rượu whisky; rượu brandy; rượu vang; 
rượu hoa quả.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng phục vụ; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2015-24201 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Báo Thanh Niên   (VN) 
248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xúc tiến thương mại.    
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, cụ thể là: tổ chức các sự kiện thể thao, tổ chức sự kiện biểu 
diễn ca nhạc, tổ chức hội thảo, tổ chức hội nghị.  

 

 
(210) 4-2015-24202 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.2; A24.15.7 
(591) Đen, đỏ, xanh lam, xám 

(540) 

  

(731) Báo Thanh Niên   (VN) 
248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, cụ thể là: tổ chức các sự kiện thể thao, tổ chức sự kiện biểu 
diễn ca nhạc, tổ chức hội thảo, tổ chức hội nghị.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1215 

(210) 4-2015-24203 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.21 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Báo Thanh Niên   (VN) 
248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn và tổ chức các cuộc thi; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ 
về giáo dục, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2015-24204 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A20.7.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Báo Thanh Niên   (VN) 
248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xúc tiến thương mại.    
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, cụ thể là: tổ chức các sự kiện thể thao, tổ chức sự kiện biểu 
diễn ca nhạc, tổ chức hội thảo, tổ chức hội nghị.  

 

 
(210) 4-2015-24205 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 14.1.13; A14.1.15; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng nhạt, hồng, ghi 

(540) 

  

(731) Báo Thanh Niên   (VN) 
248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xúc tiến thương mại.    
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, cụ thể là: tổ chức các sự kiện thể thao, tổ chức sự kiện biểu 
diễn ca nhạc, tổ chức hội thảo, tổ chức hội nghị.  

 
 

(210) 4-2015-24206 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2015-24207 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew    (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24208 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew    (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24209 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew    (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-24210 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-24211 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew    (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-24212 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew    (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-24213 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew    (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24214 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần D.H.S   (VN) 

Phòng C402, chung cư Nhạc Viện, số 22, 
ngõ 125, đường Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24215 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-24216 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2015-24217 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2015-24218 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và vận tải Hà Bắc  
(VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, sữa tắm, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, kem mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-24219 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; 1.15.15 
(591) Nâu, đỏ nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoàng Phương   (VN) 
Số nhà 9B, đường Trần Phú, phường Liên 
Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24220 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Da cam, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu và Chế biến Nông sản 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-24221 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 

(591) Da cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu và Chế biến Nông sản 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-24222 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A3.13.16 

(591) Nâu đất, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu và Chế biến Nông sản 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2015-24223 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH Hạt Giống Hoa 

Việt Nam   (VN) 
31/78 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống; hoa tự nhiên; cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt giống, hoa, cây cảnh, đất (giá thể để trồng hoa và cây cảnh); 
quảng cáo; tiếp thị để bán hàng.  

 

 
(210) 4-2015-24224 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị phục vụ ngành nhựa cụ thể gồm máy ép nhựa, máy ép phun 

nhựa, máy thổi nhựa, máy tạo hạt nhựa, máy đúc thổi chai, máy thổi nhựa (PET).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ cơ khí: đúc kim loại, mạ kim loại, tôi kim loại, xử lý kim loại, hàn.  
 

 
(210) 4-2015-24226 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; A24.15.7 
(591) Nâu đỏ , trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị in phun 
Tân Thế Kỷ  (VN) 
369F/10 An Dương Vương, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: máy in, mực in); đại lý 

thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2015-24227 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Nâu đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị in phun 
Tân Thế Kỷ  (VN) 
369F/10 An Dương Vương, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và 

thiết bị văn phòng; đổ mực; phục hồi máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn. 
 

 
(210) 4-2015-24228 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3; 24.1.1; 1.15.5 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ Đồng Nai Thiên 
Long  (VN) 
Số B17, KP 4, phường Quang Vinh, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh. 

 

 
(210) 4-2015-24229 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ Đồng Nai Thiên 
Long  (VN) 
Số B17, KP 4, phường Quang Vinh, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh. 

 

 
(210) 4-2015-24230 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 5.5.19 
(591) Trắng, tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh hoa tươi LA-
VEN-DE Chín Bốn  (VN) 
Số 94 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: hoa tươi); dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-24231 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A26.11.12; 5.5.19 
(591) Đỏ, cà phê (nâu đen), trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế ROSSA 
PHARMA  (VN) 
35/9B Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (dược phẩm, thực phẩm chức năng); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-24232 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vận tải Hải Trung Kim  (VN) 
110/1777D, Lê Đức Thọ, phường 13, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); chuyên chở hàng hóa; vận chuyển 
hành khách; vận tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-24233 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 5.5.19; A5.5.22; 1.15.17 
(591) Nâu đen, da bò, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nữ Hoàng 
Tuyết  (VN) 
543/2 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; xoa bóp; vật lý trị liệu; phẫu 
thuật tạo hình. 
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(210) 4-2015-24234 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1; 5.7.3 
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anova Trade  
(VN) 
Số 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường 7, quận 3 , thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thú y thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thú y thủy sản. 
 

Nhóm 30: Cà phê, chè. 
 

Nhóm 31: Cám gạo, lúa mạch, lúa mì. 
 

Nhóm 32: Bia, đồ uống không cồn, nước uống có ga, nước giải khát; nước uống có vị hoa 
quả (không cồn); đồ uống hỗn hợp (không cồn). 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh học dùng 
trong thú y, thú y thủy sản, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và 
thủy sản, nông sản, kim loại, quặng kim loại, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền sản 
xuất thức ăn gia súc, hóa chất, phân bón, phế liệu, giấy và nguyên liệu giấy, sản phẩm 
nhựa và nguyên liệu ngành nhựa, hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm (bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, ca cao, trái cây, rau, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, hải sản (cá, tôm, cua, mực), gia cầm, trứng, đồ uống không có cồn, 
đồ uống có cồn, bã cải đắng (khô đầu hạt cải), bã cải ngọt (khô dầu hạt cải/canola), bã cọ 
(khô dầu hạt cọ), bã đậu nành (khô đậu tương/khô dầu đậu tương/ khô dầu đậu nành), bắp 
hạt (ngô hạt), bột bánh mì, bột bánh quy, bột cá, bột gia cầm (bột xương thịt gia cầm), bột 
huyết heo (lợn), bột lông vũ thủy phân, bột xương thịt, cám dừa (khô dầu dừa), cám gạo 
chiết ly (cám gạo trích ly), cám mì, cám mì viên, bã ngô (bột bắp lên men/DDGS), gluten 
bắp (ngô), lúa mì, lúa mạch, lúa miến. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói hàng hóa. 
 

Nhóm 40: Xay xát bột ngô. 
 

 
(210) 4-2015-24235 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ BLUESKY Toàn Cầu  (VN)
Số 4, ngách 24, ngõ 506, đường Bạch 
Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Bỉm, băng vệ sinh. 
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(210) 4-2015-24236 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư FISCO  

(VN) 
Số 27, tập thể 18/4, ngõ 1, đường Phạm 
Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ thờ gỗ: tủ thờ, bàn thờ treo tường, bàn thờ phật. 

 

 
(210) 4-2015-24237 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần VINA Thái  (VN)

Số 10 Đặng Vũ Hỷ, phường Cửa Bắc, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện. 

 

 
(210) 4-2015-24238 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần VINA Thái  (VN)

Số 10 Đặng Vũ Hỷ, phường Cửa Bắc, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện. 

 

 
(210) 4-2015-24239 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 24.13.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ NPHARMA  (VN) 
Số 10 xóm Trại, Trang Quan, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng 
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(511)   Nhóm 05: Chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân có thành phần từ dừa (gel bôi trơn). 
 

 
(210) 4-2015-24240 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Phan ích Khánh  (VN) 
Thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục, 
huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2015-24241 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Nguyễn Hữu Thanh  (VN) 

47/1K Trần Phú, phường 4, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm pha sẵn (được làm từ nước mắm pha với nước, đường, 
tỏi, ớt, giấm chua); mắm nêm; mắm tôm. 

 

Nhóm 30: Nước tương; nước chấm pha sẵn (được làm từ nước tương pha với nước, đường, 
tỏi, ớt, giấm chua); đồ gia vị. 

 

 
(210) 4-2015-24243 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 
biến thực phẩm và thương 
mại Hồng Hương  (VN) 
Số 96 ấp An Thành, xã An Bình, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-24244 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh lam 
(731) Huỳnh Thị Liên  (VN) 

315 lô B cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)  Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: chăn mÒn của 
giường, rèm cửa, khăn trải giường, vỏ gối, khăn trải bàn, ga trải giường, khăn tắm làm 
bằng vải, đồ trang trí nội thất và ngoại thất, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2015-24246 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tín Hưng  (VN) 
Số 92 + 101/6 Bis Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt đá (bộ phận của máy móc), lưỡi cắt bê tông (bộ phận của máy móc), 

lưỡi cắt gỗ (bộ phận của máy móc), lưỡi cắt sắt (bộ phận của máy móc), máy đầm, máy 
uốn sắt, dây đầm dùi (bộ phận của máy móc), máy xoa nền, máy cắt sắt, máy cắt bê tông. 

 
Nhóm 35: Mua bán: lưỡi cắt đá, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt gỗ, lưỡi cắt sắt, máy đầm, dây 
đầm dùi, máy xoa nền, máy cắt sắt, máy uốn sắt, máy cắt bê tông. 

 

 
(210) 4-2015-24248 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Song Hùng  (VN) 
Số 4, đường Đốc Thiết, phường Hưng 
Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-24249 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 1.17.11; 22.1.1 
(591) Xanh lá cây, hồng đậm, nâu đỏ, hồng 

nhạt, hồng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Lê Song Hùng  (VN) 
Số 4, đường Đốc Thiết, phường Hưng 
Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-24251 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.11.7; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, 

vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại HK  (VN) 
163 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, thuốc màu, vecni, chất cắn màu cho đồ gỗ, chất chống rỉ và chất bảo quản 

gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu sơn, thuốc màu, vecni, chất cắn màu cho đồ 
gỗ, chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, gỗ dung môi pha sơn, dầu bóng; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-24252 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Phúc Đằng  
(VN) 
Số 105 đường số 5, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-24253 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch An Phát  (VN) 
Thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-24254 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.6; 26.1.2; 3.9.16 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty cồ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi; mì ống; bánh phở, bún.  

 
 

(210) 4-2015-24255 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Trắng, xanh, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đoàn Chính  (VN) 
Số 38 đường TX 01, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, nệm. 
 

 
(210) 4-2015-24256 (220) 04.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.1.11; 25.1.25; A12.1.4
(591) Trắng, xanh, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đoàn Chính  (VN) 
Số 38 đường TX 01, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, nệm. 
 

 
(210) 4-2015-24257 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.2; A17.2.2; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần CONSORTIO 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Pacific Place, số 83B 
phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Sim điện thoại; máy thu phát thông tin và hình ảnh về du lịch, nhà hàng, khách 
sạn; thẻ ghi thông tin và hình ảnh về du lịch, nhà hàng, khách sạn đã cài đặt sẵn; chương 
trình phần mềm về du lịch, nhà hàng, khách sạn; thiết bị ghi,truyền và tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính. 

 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng sau: sim điện thoại, máy thu phát thông tin và hình ảnh 
về du lịch, nhà hàng, khách sạn, thẻ ghi thông tin và hình ảnh về du lịch, nhà hàng, khách 
sạn đã cài đặt sẵn, chương trình phần mềm về du lịch, nhà hàng, khách sạn, thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính; dịch vụ quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin thị trường,thương mại; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng 
điện thoại di động; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin về du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch); 
sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; thu xếp các chuyến du lịch 
do các hãng du lịch thực hiện. 

 

Nhóm 43: Cung cấp thông tin về nhà hàng, khách sạn; dịch vụ đặt chỗ lưu trú tạm thời 
cho khách du lịch qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-24258 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần CONSORTIO 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Pacific Place, số 83B 
phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Sim điện thoại; máy thu phát thông tin và hình ảnh về du lịch, nhà hàng, khách 
sạn; thẻ ghi thông tin và hình ảnh về du lịch, nhà hàng, khách sạn đã cài đặt sẵn; chương 
trình phần mềm về du lịch, nhà hàng, khách sạn; thiết bị ghi,truyền và tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính.  

 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng sau: sim điện thoại, máy thu phát thông tin và hình ảnh 
về du lịch, nhà hàng, khách sạn, thẻ ghi thông tin và hình ảnh về du lịch, nhà hàng, khách 
sạn đã cài đặt sẵn, chương trình phần mềm về du lịch, nhà hàng, khách sạn, thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính; dịch vụ quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin thị trường,thương mại; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng 
điện thoại di động; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông.  
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Nhóm 39: Cung cấp thông tin về du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch); 
sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; thu xếp các chuyến du lịch 
do các hãng du lịch thực hiện.  

 

Nhóm 43: Cung cấp thông tin về nhà hàng, khách sạn; dịch vụ đặt chỗ lưu trú tạm thời 
cho khách du lịch qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-24259 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, hồng, da cam, xanh da trời, xanh 

lá cây 
(731) THE CARTOON NETWORK, LNC.  

(US) 
1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay, đầu máy 
chạy đĩa compắc, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, thiết bị điện tử gắn thêm vào 
máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic docking stations), 
tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, máy vi tính cá nhân và máy vi tính dạng bảng (máy tính 
bảng), miếng đệm lót chuột máy vi tính, con chuột máy tính, bàn phím máy tính, ổ đĩa 
USB (USB), máy hát karaoke, máy bộ đàm, điện thoại, máy tính, thước đo, máy vi tính, 
máy ảnh (chụp ảnh), phim (chụp ảnh), nam châm trang trí, khung ảnh kỹ thuật số; mũ bảo 
hiểm dùng trong thể thao, ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ đeo khi bơi, kính bơi; 
kính mắt, kính râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên; các tập tin (file) âm thanh, 
viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính, phần mềm có thể tải 
xuống cho các thiết bị di động; túi đựng thiết bị điện tử dùng cho cá nhân, cụ thể là, điện 
thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chìa ô), máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy 
ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao đựng bảo vệ, vỏ 
bọc và hộp đựng cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách 
tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện 
tử; tấm bọc mặt điện thoại di động, dây đeo và đồ trang trí điện thoại di động.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình và phát thanh qua điện tín, cáp, vệ tinh, rađiô, internet, 
mạng không dây và mạng thông tin liên lạc điện tử khác; truyền nội dung viđêô và âm 
thanh qua internet, mạng không dây và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; cung cấp 
nội dung hình ảnh và âm thanh qua viđêô theo yêu cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến; 
cung cấp phòng nói chuyện trên internet và bảng tin điện tử để truyền các tin nhắn giữa 
những người sử dụng trong lĩnh vực giải trí. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 
hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung 
cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp trang web có nội dung 
nghe nhìn và thông tin giải trí;  cung cấp âm nhạc trực tuyến không tải xuống được, cung 
cấp viđêô trực tuyến không tải xuống được, trình diễn các chương trình giải trí trực tiếp; 
dịch vụ công viên giải trí; sản xuất phim, nội dung giải trí truyền hình và kỹ thuật số.  
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(210) 4-2015-24262 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kim Thành  
(VN) 
Số 29 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ thể dục thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-24263 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.3.1 (540) 

  

(731) Ban Khoa giáo - Đài Truyền 
hình Việt Nam   (VN) 
43 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình.  
 

(210) 4-2015-24265 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD     (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 
 

(210) 4-2015-24266 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD     (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
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(210) 4-2015-24267 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD     (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24268 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD     (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24269 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD     (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24270 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD     (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JAPAN    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
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(210) 4-2015-24271 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD     (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JAPAN    

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24272 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD    (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JAPAN   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24273 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD    (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JAPAN   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24274 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta- 

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
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(210) 4-2015-24275 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta-

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24276 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta-

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24277 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A26.4.5; 26.4.4 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta-

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24278 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta-

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
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(210) 4-2015-24279 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta-

min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-24280 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất xơ để ăn kiêng, chế phẩm vi-ta-
min, chế phẩm dùng để tắm cho mục đích y tế, chất ăn kiêng cho gia súc. 

 

 
(210) 4-2015-24281 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD   (JP) 
8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp da mặt, mặt nạ toàn thân (mỹ phẩm), xà phòng dùng 
cho mục đích cá nhân, dầu gội đầu, chế phẩm dưỡng tóc. 

 

 
(210) 4-2015-24282 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD   (JP) 
8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp da mặt, mặt nạ toàn thân (mỹ phẩm), xà phòng dùng 

cho mục đích cá nhân, dầu gội đầu, chế phẩm dưỡng tóc. 
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(210) 4-2015-24283 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD    (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp da mặt, mặt nạ toàn thân (mỹ phẩm), xà phòng dùng 

cho mục đích cá nhân, dầu gội đầu, chế phẩm dưỡng tóc. 
 

 
(210) 4-2015-24284 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD    (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp da mặt, mặt nạ toàn thân (mỹ phẩm), xà phòng dùng 

cho mục đích cá nhân, dầu gội đầu, chế phẩm dưỡng tóc. 
 

 
(210) 4-2015-24285 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.4.4; A26.4.5 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD    (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp da mặt, mặt nạ toàn thân (mỹ phẩm), xà phòng dùng 

cho mục đích cá nhân, dầu gội đầu, chế phẩm dưỡng tóc. 
 

 
(210) 4-2015-24286 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp da mặt, mặt nạ toàn thân (mỹ phẩm), xà phòng dùng 

cho mục đích cá nhân, dầu gội đầu, chế phẩm dưỡng tóc. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1238 

(210) 4-2015-24287 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp da mặt, mặt nạ toàn thân (mỹ phẩm), xà phòng dùng 
cho mục đích cá nhân, dầu gội đầu, chế phẩm dưỡng tóc. 

 

 
(210) 4-2015-24288 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt - ý  (VN) 

Thửa đất số 278, TBĐ số 16, tổ 4, đường 
DH409, khu phố Ông Đông, phường Tân 
Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 17: Dây chun khoanh; vòng bằng cao su; sợi bằng cao su, không dùng trong ngành 
dệt; sợi bằng chất dẻo, không dùng trong ngành dệt; sợi đàn hồi, không dùng trong ngành 
dệt. 

 

Nhóm 26: Dây chun dùng cho quần áo; dây chun dùng cho tất (vớ) các loại; dây chun 
dùng cho giày; dây chun dùng cho túi xách; dây chun (dùng trong may mặc); dải dây 
chun (dùng trong may mặc). 

 

 
(210) 4-2015-24289 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt - ý   (VN) 

Thửa đất số 278, TBĐ số 16, tổ 4, đường 
DH409, khu phố Ông Đông, phường Tân 
Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 17: Dây chun khoanh; vòng bằng cao su; sợi bằng cao su, không dùng trong ngành 
dệt; sợi bằng chất dẻo, không dùng trong ngành dệt; sợi đàn hồi, không dùng trong ngành 
dệt.  

 

Nhóm 26: Dây chun dùng cho quần áo; dây chun dùng cho tất (vớ) các loại; dây chun 
dùng cho giày; dây chun dùng cho túi xách; dây chun (dùng trong may mặc); dải dây 
chun (dùng trong may mặc). 
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(210) 4-2015-24290 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.16; 26.1.2; 1.15.15; 26.13.1 
(591) Đỏ gạch, trắng sữa, cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thảo 

Nhi  (VN) 
Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện 
Phú Tân, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Tôm khô; mực khô; cá khô; thực phẩm chế biến từ cá; cá được bảo quản; tôm 
(không còn sống). 

 
 

(210) 4-2015-24291 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ 
(731) Châu Khải Hoàng  (VN) 

ấp Kiến Vàng, thị trấn Rạch Gốc, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; các loại mắm như: mắm cá, mắm tôm, mắm nêm, mắm ruốc.  
 
 

(210) 4-2015-24292 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.5; A26.4.6; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xám 
(731) A.K.KOH ENTERPRISE SDN. BHD. (MY)

Plo 81, Jalan Cyber 5, Kawasan 
Perindustrian Senai Iii, 81400 Senai, 
Johor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát không cồn). 
 
 

(210) 4-2015-24293 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.9; 26.13.25; 1.15.23; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) SHANTOU SEMDI CULTURAL 

CREATIVITY CO., LTD.  (CN) 
Tangxia Nanhan Garden, Xiachen Village,
Shanghua Town, Chenghai District, 
Shantou City, Guangdong, P.R.China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi chỉ chơi trong nhà; 
xe cộ đồ chơi; đồ chơi; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng rađiô; trò chơi cờ; thiết bị tập 
luyện thể hình; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]. 

 

 
(210) 4-2015-24294 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  

(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán: dược phẩm, thực phẩm 

chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24295 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Phương Nam  (VN) 
Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968, đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-24296 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Phương Nam  (VN) 
Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968, đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-24297 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, xám, xanh 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân Ngân  
(VN) 
C9/3A1 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 

y tế; bột giặt, nước rửa chén, nước xả vải. 
 

 
(210) 4-2015-24298 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.7 

(731) Lê Ngọc Hưng  (VN) 
26/19 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 19: Co nối (khớp nối cong để nối ống) bằng nhựa cứng; ống nối bằng nhựa cứng; tê 

(khớp nối ống hình chữ T) bằng nhựa cứng; van ống dẫn nước không bằng kim loại hoặc 

chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2015-24299 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Cơ sở Phương Hòa Đường  (VN) 
Số 21 đường Chi Lăng, khóm 5, phường 

Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An 

Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: thuốc chữa bệnh được bào chế theo phương pháp y học cổ 

truyền dân tộc. 
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(210) 4-2015-24300 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 24.5.1; 1.15.24 

(591) Xanh dương, vàng đồng, tím 

(731) Hộ kinh doanh Ngư Phát   (VN) 
A5/80A ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 22: Ngư lưới cụ các loại như: lưới đánh cá; dây giếng lưới cá; chỉ sợi dệt lưới cá.   

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm lưới đánh cá, dây 

giếng lưới cá, chỉ sợi dệt lưới cá.   
 

 
(210) 4-2015-24301 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Nghĩa 
Hào   (VN) 
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ. 
 

 
(210) 4-2015-24302 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Nghĩa 
Hào   (VN) 
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ.  
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(210) 4-2015-24303 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xanh 

lá 
(731) Công ty cổ phần Anova Milk  

(VN) 
Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Men sữa dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống 
chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế, đường từ sữa dùng cho mục đích dược 
phẩm, sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa công thức (dùng cho mục đích y 
tế).  

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa; sữa đặc, sữa giàu protein; sữa giàu anbumin; sữa 
bột dinh dưỡng.  

 

Nhóm 30: Sữa ong chúa (không dùng mục đích y tế); sữa chua đông lạnh [dạng kem 
lạnh].  

 

Nhóm 32: Sữa lạc [đồ uống không chứa cồn].  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa bột, sữa và các sản phẩm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2015-24304 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần Anova Milk  

(VN) 
Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Men sữa dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm, đồ uống 
chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; đường từ sữa dùng cho mục đích dược 
phẩm; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa công thức (dùng cho mục đích y 
tế).  

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đặc, sữa giàu protein; sữa giàu anbumin; sữa 
bột dinh dưỡng.   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1244 

Nhóm 30: Sữa ong chúa (không dùng mục đích y tế), sữa chua đông lạnh [dạng kem 
lạnh].  

 
Nhóm 32: Sữa lạc [đồ uống không chứa cồn].  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa bột, sữa và các sản phẩm từ sữa.  

 

 
(210) 4-2015-24305 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24306 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24307 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-24308 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.13.1 
(731) CARGO COMMUNITY NETWORK 

PTE LTD   (SG) 
Airline Road, 25 Airline House, 
Singapore 819829, Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ và sắp xếp vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và các 

phương thức hỗ trợ vận chuyển khác, bao gồm tất cả các dịch vụ trên được cung cấp bằng 
internet hoặc trực tuyến từ mạng lưới máy tính hoặc cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-24309 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.3.13; 5.3.16; 26.15.15; 

4.5.2; 4.5.3; 4.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng cam, xanh lá cây (đậm, 

nhạt), xanh dương, tím, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ quà tặng 
cụộc Sống   (VN) 
346 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu thiên nhiên.  
 

Nhóm 10: Túi chườm nóng (thảo mộc).  
 

 
(210) 4-2015-24310 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.5.15; A3.5.24 
(591) Da cam 
(731) I-ANGEL CO., LTD.   (KR) 

10, Geongeon 2-gil, Sangnok-gu, Ansan-
si, Gyeonggi-do 15521, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Địu em bé có đai để em bé có thể ngồi vào đó, địu em bé địu để em bé ngồi khi 

di chuyển, dây quàng để địu em bé.  
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(210) 4-2015-24311 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A7.1.12; 7.1.24 

(591) Xanh dương 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-24312 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đen, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-24313 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.4.3; A5.5.21 

(591) Vàng, đen 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
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(210) 4-2015-24314 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.3.20 
(591) Đen, vàng đậm, nhạt, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  

 

(210) 4-2015-24315 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Xanh đậm, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2015-24317 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.3.11; 5.13.4; 5.13.1 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng   (VN) 
31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật.  
 

Nhóm 33: Rượu, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ thú y; 
tư vấn về sử dụng thuốc trong nông nghiệp, làm vườn.  
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(210) 4-2015-24318 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng   (VN) 
31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 

vật.  
 

Nhóm 33: Rượu, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ thú y; 
tư vấn về sử dụng thuốc trong nông nghiệp, làm vườn.  

 

 
(210) 4-2015-24319 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng    (VN) 
31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả.   

 

 
(210) 4-2015-24320 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Lâm Đồng    (VN) 
31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu, rượu vang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ uống có cồn; rượu, rượu vang.  
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(210) 4-2015-24321 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; A26.11.12; 7.5.10 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông địa ốc Thăng Long  
(VN) 
279 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận: tổ chức hội chợ 

thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động 
sản, quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình truyền hình, sản xuất phim viđêô, dịch vụ lồng tiếng, 
sản xuất nhạc (xuất bản âm nhạc), tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; rạp chiếu 
phim. 

 

 
(210) 4-2015-24322 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Hưng   (VN) 
Số 19, tổ 25, tỉnh lộ 830, ấp 4, xã Lương 
Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện.  

 

 
(210) 4-2015-24323 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH Kiến Phong  (VN)

Số 24, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán giường, tủ, bàn ghế, kệ, quầy bếp, sọt đựng đồ bằng gỗ; xuất nhập 
khẩu hàng hóa (cát, đá xây dựng, xi măng, ống nhựa, chậu rửa, bồn tắm, cửa xây dựng, 
mica, gạch, ống sắt, linh kiện ốc vít, bếp ga, tủ lạnh, máy lọc nước, máy sấy chén bát, 
máy lạnh, van nước, dây cáp điện).  

 
 

(210) 4-2015-24324 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Kiến Phong  

(VN) 
Số 24, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn ghế, kệ; quầy bếp bằng gỗ; sọt đựng đồ bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-24325 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Kiến Phong  (VN)

Số 24, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn ghế, kệ; quầy bếp bằng gỗ; sọt đựng đồ bằng gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-24326 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.1.6; 7.5.2 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế 

Academy Kim Cương  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà MB, 538 Cách mạng 
Tháng Tám, phường 11, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chất tẩy trắng để giặt; chất để tẩy rửa; chất để đánh bóng; 
chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; xà phòng; nước xức tóc; sữa tắm; chất khử  
mùi dùng cho cá nhân; dầu gội đầu; kem dưỡng da; sơn móng tay; keo bọt dùng cho tóc; 
kem cạo râu; keo xịt tóc; sáp chải tóc; chất dùng để tô đậm lông mi; phấn mắt; chế phẩm 
nhuộm tóc. 
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(210) 4-2015-24328 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; A26.11.8; 26.3.4; 26.1.1; 21.1.17
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH tập đoàn kỹ 

thuật công nghiệp Hoàng 
Thiên  (VN) 
Ngõ 160 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nghiền thức ăn; máy trộn thức ăn; máy ép viên; máy băm; máy sàng lọc. 
 

Nhóm 11: Máy làm lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy nghiền thức ăn, máy trộn thức ăn, máy ép viên, máy băm, máy 
sàng lọc. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt máy nghiền thức ăn, máy trộn thức ăn, máy ép viên, máy băm, máy 
sàng lọc, máy làm lạnh, lắp đặt kết cấu thép nhà xưởng công nghiệp; lắp đặt nhà thép tiền 
chế. 

 

Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hàng khách bằng đường bộ; đóng gói và lưu trữ hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2015-24329 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.2; 1.3.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Thành 
Đại Phát  (VN) 
98/16/3 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn: in bế các loại đề can, vải, ruy băng, mã vạch, tem báo giá. 
 

 
(210) 4-2015-24330 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.15; 3.9.18; 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) 1. Voòng ứng Hào  (VN) 
137/107 Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

2. Lâm Kiếm Uy  (VN) 
930/24 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-24331 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 2.1.1; A5.11.15 
(591) Trắng, da, vàng, xám, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Nam 
Du  (VN) 
Số 28, biệt thự 3, Bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; chiết suất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia. 
 

 
(210) 4-2015-24332 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, da cam 
(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 

Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 06: Oxít nhôm; hợp kim của những kim loại thường; khung cửa sổ bằng kim loại; 
đai ốc bằng kim loại; cửa sổ (bằng kim loại); đinh vít bằng kim loại; đinh; xích bằng kim 
loại; con lăn bằng kim loại cho cửa sổ khung kính trượt; then chốt cửa bằng kim loại; bộ 
đồ bằng kim loại dùng cho đồ gỗ; đồ ngũ kim bằng loại. 

 

Nhóm 19: Cửa sổ bằng nhựa; cửa kính; khung cửa sổ không bằng kim loại; khung cửa 
không bằng kim loại; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-24334 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
LAPIN Việt Nam  (VN) 
Số 10 phố Hồ Giám, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2015-24336 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.14; A26.4.24 
(591) Ghi sám, xanh bạc hà, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giang   (VN) 
Phòng 302, tập thể C16, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm sạch: cá hồi Nauy; thịt bò Mỹ; bò úc; thịt cừu; các loại gia 
vị của Nhật Bản, Hàn Quốc; dịch vụ nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm: cá hồi Nauy; thịt 

bò Mỹ; bò úc; thịt cừu; các loại gia vị của Nhật Bản, Hàn Quốc. 
 

 
(210) 4-2015-24337 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Ngô Đức Đệ  (VN) 
Xóm 5, thôn Đồng Lư Trung, xã Chân 
Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa dùng trong 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-24338 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A26.11.9; 

A26.11.7 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn chiến 
lược và đầu tư Tài Phú  (VN) 
475D, đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp; tư vấn quản lý 
nhân sự; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Tư vấn huy động vốn. 
 

 
(210) 4-2015-24339 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) SUPPORT NUTRITION, INC.  (US) 

125 Wells Avenue Congres NY 10920, 
USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-24341 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 7.3.11; 25.1.25; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Naman  (VN) 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 

phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ đào tạo. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
 

 
(210) 4-2015-24342 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Cuộc Sống Tươi Đẹp  (VN) 
8 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; chiết xuất 

của hoa (nước hoa); nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-24343 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Phố ảnh  
(VN) 
Số 25/82 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1255 

(210) 4-2015-24344 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A3.13.24; 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23; 

A5.5.20; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng, hồng nhạt, trắng, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mật ong Lê Phạm  (VN) 
69/28 Nguyễn Đình Chính, phường 15, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mật ong. 
 

 
(210) 4-2015-24345 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 
Nam  (VN) 
20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 

An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; đĩa ghi; đĩa compact; loa; âm ly; cáp âm thanh. 
 

 
(210) 4-2015-24346 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20 

(591) Hồng, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nail Việt  (VN) 
Số 58, ngõ 73, đường Nguyễn Trãi, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp thẩm mỹ; trang điểm; làm tóc; chăm sóc da; sơn sửa móng tay 

móng chân; vẽ móng nghệ thuật. 
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(210) 4-2015-24347 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 1.15.5; 26.4.1; A5.5.20 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Nguyễn Đắc Toản  (VN) 

Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế website; lập trình website; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế 
đồ hoạ nghệ thuật; tạo lập và duy trì trang web cho người khác. 

 

 
(210) 4-2015-24349 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn Trần Việt Nam  (VN) 
Tầng 1, số 4 ngõ 102 phố Ngụy Như 
Kom Tum, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ; thông tin giáo dục; thông 
tin giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; huấn luyện. 

 

 
(210) 4-2015-24350 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.9; A26.11.12; 26.1.2; 26.11.3 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 

Cầu Vồng  (VN) 
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Ghế chuyên dùng cho các phương tiện vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2015-24351 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Phan Thái  (VN) 
Số 55, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Cửa, khung cửa dùng trong xây dựng không bằng kim loại vật liệu làm bằng 
nhựa dùng trong xây dựng; tấm lợp làm bằng nhựa dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-24352 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát   (VN) 
Số 6, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2015-24353 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 6, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2015-24354 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 
nhập khẩu Lộc Phúc   (VN) 
0011, đường Bạch Mã, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2015-24355 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.1; A26.11.7 
(731) DOUTOR COFFEE CO., LTD.   (JP) 

1-10-1, JINNAN, SHIBUYA-KU, 
TOKYO, JAPAN  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; cửa hàng cà phê; quán rượu nhỏ; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống đã được chuẩn bị để tiêu dùng.  
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(210) 4-2015-24356 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24357 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24358 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24359 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-24360 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24361 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24362 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24363 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-24364 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24365 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng    (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24366 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng   (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24367 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH phân bón Rồng 

Vàng   (VN) 
781/16 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-24368 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm Thiên Lộc Thành  (VN) 
379B đường TTH 21, tổ 18, khu phố 1, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, nước xả vải.  
 

 
(210) 4-2015-24369 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.2 
(591) Tím nhạt, đỏ, đen, trắng, xanh ngọc, xám

(540) 

  

(731) Trần Văn Khôi  (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã Minh Tân, huyện 
Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi nhồi bông; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ chơi nhồi bông; mua bán gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em).  
 

 
(210) 4-2015-24371 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; 2.1.1; A2.3.23; A2.3.2; A2.1.23 
(591) Đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn MKS Việt 
Nam   (VN) 
Số 478 phố Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; găng tay [trang phục]; giày dép [trang phụcl; mũ nón 
trang phục; váy [trang phục].  

 

(210) 4-2015-24373 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ 123-ZO.VN  
(VN) 
417 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời.  

 

 
(210) 4-2015-24374 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A19.3.5; 24.17.18; 5.7.3; A1.1.10; 

26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá, đỏ, cam, xanh dương, trắng, 

nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phần mềm Năng 
Động  (VN) 
M17 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính, lập chương trình máy 

tính, thiết kế phần cứng máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-24375 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Thông Mo Rơ Ning  (VN) 
126A ấp 7, xã An Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24376 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma  (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-24377 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24 (540) 

  

(731) Bùi Thị Lan  (VN) 
Thôn 16, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, 
tỉnh Yên Bái 

 

(511)   Nhóm 31: Vỏ cây thô; cỏ khô; cây trồng; cây; thân của cây.  
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(210) 4-2015-24378 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 21.1.17 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị thông 
gió Thành Tín  (VN) 
99/37 đường APĐ 10, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-24379 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Thanh Hà  (VN) 
145 B tổ 10 Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu. 

 
 

(210) 4-2015-24381 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 25.3.1 
(591) Vàng, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Katu  (VN) 
3 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt); khăn choàng; cà vạt.  

 
 

(210) 4-2015-24382 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại nội 
thất Huyền Trang  (VN) 
39/2S Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt; vải cotton (vải bông); vải lụa, vải the.  
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(210) 4-2015-24383 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.5 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thùy Linh  (VN) 
1A Phạm Ngọc, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt); khăn choàng; cà vạt.  
 

 
(210) 4-2015-24384 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.1.24; 25.1.5; A25.1.10 
(591) Xám, trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thổ Kim  (VN) 
521 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa dùng cho các công trình xây dựng; cửa gỗ dùng cho các công trình 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-24386 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1; 25.1.25; 25.12.1; 

24.17.25 
(591) Đỏ cam, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Trịnh Thế Cương  (VN) 
Thôn Trịnh Xá 1, xã Yên Ninh, huyện 
Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 03: Hương, nhang; nhang que có lõi; nhang vòng. 
 

 
(210) 4-2015-24387 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.2; 2.9.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại SMH 
Việt Nam  (VN) 
Số 1, hẻm 328/42/20, đường Lê Trọng 
Tấn, tổ 42, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-24388 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xám, xanh lá cây, hồng, cam, xanh da 

trời, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
V Ultra  (VN) 
Tầng lửng, tòa nhà An Phú Plaza, số 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước 
hoa); nước xức tóc. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; cho thuê thiết bị y tế; dịch 
vụ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2015-24389 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.13.25; A26.4.24; 26.4.7 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
nội thất Trịnh Gia  (VN) 
Thông Đường Hồng, xã Thanh Đa, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; thi công lắp đặt các phòng trưng 
bày hàng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ ngăn cách (nhiệt, điện, âm) trong xây 
dựng; sơn nội, ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2015-24391 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Mỹ 

Đình  (VN) 
Số 8, đường Trần Anh Tông, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy; xe máy điện.  
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(210) 4-2015-24392 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.1.6; 4.5.3; 4.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ 123-ZO.VN  
(VN) 
417 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời.  

 
 

(210) 4-2015-24394 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Lý A Cẩu  (VN) 
Số 49, khu phố 2, ấp 3, xã Phú Vinh, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 
 

(210) 4-2015-24395 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A24.15.7; 26.4.4 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Sekai  (VN) 
01 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2015-24396 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew  (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24397 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24398 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-24399 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-24400 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew    (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24401 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dược phẩm Châu 
Âu   (VN) 
Số nhà 5, B40, tổ 41, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24402 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Tím, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Pakid Việt Nam   (VN) 
Số 4 M6A, đường Đặng Xuân Bảng, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-24403 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 

(591) Tím, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Pakid Việt Nam   (VN) 
Số 4 M6A, đường Đặng Xuân Bảng, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dần ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-24404 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 26.3.1 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 

đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm An 
Thịnh   (VN) 
68/118 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-24405 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15 
(591) Trắng, vàng, cam 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vinacare    (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24406 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; A5.11.2 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vinacare  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24407 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 2.9.1; A19.3.24; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ gạch, trắng, đen, 

xanh, nâu, tím, ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Vạn Phúc  (VN) 
Số nhà 401, đường Ngô Gia Tự, khu dân 
cư số 2, phường Khai Quang, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24408 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.13; A5.7.23; 13.1.6; 2.9.25; 26.1.6; 

26.15.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, xám, vàng, vàng 

cam, xanh lá cây, xanh, xanh sẫm, đen, 
xanh nhạt, ghi 

(731) Ngô Đức Hiệp  (VN) 
Phòng 519, nhà A25 B5 khu tập thể 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24409 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần D.H.S   (VN) 

Phòng C402, chung cư Nhạc viện, số 22, 
ngõ 125, đường Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, thiết bị và dụng cụ y tế, 

vòng tránh thai, que thử thai - đường huyết.  
 

 
(210) 4-2015-24410 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24411 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24412 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24413 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-24414 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH nhựa MATA  
(VN) 
602 đường Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa (nguyên liệu nhựa chưa gia công, chế biến).  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ nhựa: hạt nhựa; mua bán máy móc, thiết bị phục vụ 

ngành nhựa.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành nhựa và cơ khí; lắp đặt máy 

công nghiệp phục vụ cho ngành nhựa.  
 

 
(210) 4-2015-24416 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A25.1.10; 25.1.6; A26.4.6; A25.3.13 

(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại cà phê 
Trung Thắng  (VN) 
791 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-24417 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.13.1; 26.1.2; 19.7.1; 5.7.19 

(591) Đỏ, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang   (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-24418 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 5.7.21; 19.7.1 
(591) Trắng, nâu, vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang   (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-24419 (220) 07.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 5.7.1; 5.7.13; A11.3.7; 

8.7.25 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang   (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24430 (220) 07.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 3.13.5; 5.7.24 
(591) Xanh, đỏ, vàng, tím, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang  (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24431 (220) 07.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 3.13.5; 5.7.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang  (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24432 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 3.13.5; 26.1.2; 5.7.24 
(591) Xanh, vàng, nâu, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang  (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24433 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 3.13.5; 5.7.21; 5.5.19 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang  (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24434 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 2.9.8; 5.7.8 
(591) Hồng, đỏ, tím, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang  (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1276 

(210) 4-2015-24435 (220) 07.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 5.7.8; 5.5.19; 2.9.8 
(591) Xanh, trắng, đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang  (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24436 (220) 07.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 2.9.8; 5.7.20 
(591) Vàng, đỏ, cam, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang  (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24437 (220) 07.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 5.7.21; 5.5.19; 2.9.8 
(591) Vàng, trắng, nâu, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang  (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2015-24438 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; 26.1.2; 5.3.16; 5.9.8 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang  (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24439 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.5.2 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty TNHH RENSEI Việt Nam  
(VN) 
49 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp; giáo dục đào tạo; tư vấn du học; tổ 

chức triển lãm, hội nghị, hội thảo về giáo dục đào tạo; cung cấp thông tin giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-24440 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 13.1.6; A19.11.25; 19.11.4 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH Rensei Việt Nam  
(VN) 
49 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp; giáo dục đào tạo; tư vấn du học; tổ 

chức triển lãm, hội nghị, hội thảo về giáo dục đào tạo; cung cấp thông tin giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-24444 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.4.24 

(731) Công ty cổ phần Rosa  (VN) 
Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường, sơn trang trí (không bao gồm sơn cách nhiệt và cách điện). 
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(210) 4-2015-24445 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.8 
(591) Xanh rêu đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhựa thực 

phẩm STD  (VN) 
Lô D, đường TS19-KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa tổng hợp 

(bán thành phẩm); ống mềm bằng nhựa; nhựa dạng lá; vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) 
bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chất dẻo và cao su; mua bán nguyên vật liệu chất dẻo, 
cao su và phụ kiện ngành giấy; mua bán thiết bị, phụ tùng và máy gia công chất dẻo, cao 
su. 

 

 
(210) 4-2015-24446 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược Lis  
(VN) 
Số 3/2 khu đô thị Park City, đường Lê 
Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24447 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, nâu 
(731) FUKUNAGA CO., LTD.  (JP) 

584 Hiragi-cho, Takakura-dori Oike-
agaru, Nakagyo-ku, Kyoto, Japan 604-
0826  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán 

rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; quầy bán rượu; cung cấp dịch vụ nhà hàng ăn uống lưu động; 
dịch vụ cho thuê chỗ lưu trú tạm thời ở khách sạn. 
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(210) 4-2015-24448 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.7.6; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Luna Star 
Việt Nam  (VN) 
15 ngõ 319/20 đường Tam Trinh, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ maket cho mục đích quảng cáo; quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-24449 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh thương mại AFC 
Việt Nam  (VN) 
Số 4 ngõ Hàm Rồng, đường Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-24450 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thanh Vũ   (VN) 

ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-24452 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; A26.4.24 
(591) Đen, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Nguyễn Trần Di  

(VN) 
309/1 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-24453 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH chiến lược 

thương hiệu Châu á   (VN) 
Tầng 21, toà nhà Capital Tower, 109 
Trần Hưng Đạo, phuờng Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, cụ thể là quần áo thời trang, đồ lưu niệm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-24454 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.21; 26.3.23; A26.3.5; 26.3.10; 

26.3.2; A17.5.7 
(540) 

  

(731) Đào Văn Châm  (VN) 
Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2015-24455 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 9.9.1; A9.9.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại tổng hợp Bảo Nam  (VN) 
Liền kề 6, vị trí 3, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 
 

(210) 4-2015-24456 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED  

(HK) 
Rms 05-15, 13a/F South Tower World 
Finance Ctr Harbour City 17 Canton Rd 
Tst Kln Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ hộp loa; bộ sử dụng 
điện thoại không dùng tay; đầu nối cho dây điện; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; tai nghe; 
màn hình viđêô; máy ảnh [chụp ảnh].  

 
 

(210) 4-2015-24457 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH Thiên Thảo 

Nguyên   (VN) 
Số 15, ngõ 420 đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe cộ đường bộ; vận tải đường bộ; vận chuyển hành khách 
đường bộ; môi giới vận tải đường bộ; thông tin trong lĩnh vực vận tải đường bộ.  

 

 
(210) 4-2015-24458 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.15; 3.9.18; A5.1.16; 26.4.1; 

26.13.25; 3.11.7; A5.3.13 
(591) Xanh, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần gỗ An Cường  

(VN) 
Thửa đất số 681, tờ bản đồ số 05, đường 
DT 747B, khu phố Phước Hải, phường Thái
Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ công nghiệp; cửa không bằng kim loại; tấm cửa, không bằng kim loại; 
gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình; gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2015-24459 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 7.3.1; 7.3.2; 26.3.23 
(591) Cam, xám 
(731) Công ty cổ phần gỗ An Cường  

(VN) 
Thửa đất số 681, tờ bản đồ số 05, đường 
ĐT 747B, khu phố Phước Hải, phường Thái
Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ công nghiệp; cửa không bằng kim loại; tấm cửa, không bằng kim loại; 
gỗ dùng, cho việc gia công dụng cụ gia đình; gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2015-24461 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Lanc«me Parfums Et Beaute 

& Cie (sociÐtÐ en nom 
collectif)   (FR) 
29, Rue du Faubourg Saint-HonorÐ, F-
75008 Paris, France  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất cho vào thành phần của mỹ phẩm.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2015-24462 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) THE CARTOON NETWORK, INC.  

(US) 
1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn, loa âm thanh có thể xách tay, đầu máy 
chạy đĩa compắc, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, thiết bị điện tử gắn thêm vào 
máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic docking stations), 
tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, máy vi tính cá nhân và máy vi tính dạng bảng (máy tính 
bảng), miếng đệm lót chuột máy vi tính, con chuột máy tính, bàn phím máy tính, ổ đĩa 
USB (USB), máy hát karaoke, máy bộ đàm, điện thoại máy tính, thước đo, máy vi tinh, 
máy ảnh (chụp ảnh), phim (chụp ảnh), nam châm trang trí, khung ảnh kỹ thuật số; mũ bảo 
hiểm dùng trong thể thao, ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ đeo khi bơi, kính bơi, 
kính mắt, kính râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên; các tập tin (file) âm thanh: 
viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính, hộp đựng băng trò 
chơi viđêô, phần mềm trò chơi viđêô, phần mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di động, 
thẻ nhớ cho máy trò chơi viđêô; túi đựng thiết bị điện tử dùng cho cá nhân, cụ thể là, điện 
thoại đi động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô): máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy 
ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao đựng bảo vệ, vỏ 
bọc và hộp đựng cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách 
tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện 
tử; tấm bọc mặt điện thoại di động, dây đeo và đồ trang trí điện thoại di động.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 
hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung 
cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp trang web có nội dung 
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nghe nhìn, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến; cung cấp âm nhạc trực tuyến không tải 
xuống được, cung cấp viđêô trực tuyến không tải xuống được, trình diễn các chương trình 
giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên giải trí, sản xuất phim, nội dung giải trí truyền hình và 
kỹ thuật số.  

 

 
(210) 4-2015-24463 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5; A7.1.11 
(731) JAYA TEXTILE CO., LTD.    (TH) 

45/1 Moo7 Tambol Klongmadaue, 
Amphur Kratumban, Samutsakorn 
Province 74110 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm), đệm (nệm) có thể mang đi được, gối, gối hơi (không dùng cho 

mục đích y tế), đệm rơm, đệm lò xo, đệm lót ghế. 
 

 
(210) 4-2015-24464 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.1.6; A1.1.10; A1.1.5; A7.1.11 
(731) JAYA TEXTILE CO., LTD.   (TH) 

45/1 Moo7 Tambol Klongmadaue, 
Amphur Kratumban, Samutsakorn 
Province 74110 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường, tấm trải phủ giường, vỏ gối, vỏ gối ôm, màn chống muỗi, 

rèm bằng sợi dệt, vải trải giường, chăn bông, chăn, chăn lông vịt, khăn mặt bằng vải, rèm 
cửa dạng lưới, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, rèm cửa ra vào, chăn bông có thể 
thay được, chăn chần bông, chăn du lịch, vỏ nệm. 

 

 
(210) 4-2015-24465 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, trắng 
(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
1-1, 4-chome, Nishinakajima, 
Yodogawa-ku Osaka 532-8524, Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền; mì sợi đã làm lạnh sâu; mì sợi được làm lạnh; mì sợi sấy 

khô; đồ ăn đã được chế biến chứa chủ yếu là mì sợi.  
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(210) 4-2015-24466 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
1-1, 4-chome, Nishinakajima, 
Yodogawa-ku Osaka 532-8524, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền; mì sợi đã làm lạnh sâu; mì sợi được làm lạnh; mì sợi sấy 

khô; đồ ăn đã được chế biến chứa chủ yếu là mì sợi.  
 

 
(210) 4-2015-24467 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
1-1, 4-chome, Nishinakajima, 
Yodogawa-ku Osaka 532-8524, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền; mì sợi đã làm lạnh sâu; mì sợi được làm lạnh; mì sợi sấy 

khô; đồ ăn đã được chế biến chứa chủ yếu là mì sợi.  
 

 
(210) 4-2015-24468 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
1-1, 4-chome, Nishinakajima, 
Yodogawa-ku Osaka 532-8524, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền; mì sợi đã làm lạnh sâu; mì sợi được làm lạnh; mì sợi sấy 

khô; đồ ăn đã được chế biến chứa chủ yếu là mì sợi.  
 

 
(210) 4-2015-24469 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; A5.3.13; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Đỏ, xám. 
(731) Công ty TNHH An Thy Thy  (VN)

Số 14 đường 14, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem trị nám (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); kem làm trắng da 
(mỹ phẩm); sữa tắm; sữa rửa mặt. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem trị nám, kem trị mụn, kem làm trắng da, kem làm mờ 
vết thâm, kem làm mờ sẹo, kem chống nắng, kem làm mờ nếp nhăn, sữa dưỡng thể, sữa 
tắm, sữa tắm trắng, bột tắm trắng, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, nước hoa, phấn thơm, viên 
uống làm trắng da, son môi, màu mắt, mát-ca-ra, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-24470 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3; 5.7.3 
(731) Công ty TNHH Minh Nhuận  

(VN) 
22/2E ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm.  
 

 
(210) 4-2015-24471 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vũ Phong  (VN) 
Số 111, lô 1, tổ 11, khu phố Đồng An 3, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Tua bin gió (máy phát điện chạy bằng sức gió); máy khoan mỏ; máy công cụ; 
động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận 
ghép nối và truyền động (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); máy nông 
cụ khác với loại thủ công. 

 

Nhóm 09: Pin mặt trời; bộ đổi điện; bộ điều khiển điện; bộ hòa lưới điện; bộ kiểm soát 
điện; ổn áp. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; bóng đèn tiết kiệm điện; đèn đường; đèn đường chạy bằng năng 
lượng mặt trời; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời.  

 

Nhóm 35: Mua bán: Tua bin gió (máy phát điện chạy bằng sức gió), máy khoan mỏ, máy 
công cụ, động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ) các bộ 
phận ghép nối và truyền động, máy nông cụ khác với loại thủ công, máy ấp trứng, thiết bị 
điều khiển nhà thông minh, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị chống trộm, camera quan 
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sát, thiết bị báo cháy, pin mặt trời, bộ đổi điện, bộ điều khiển điện, bộ hòa lưới điện, bộ 
kiểm soát điện, bộ lưu điện, ổn áp, bóng đèn điện, bóng đèn tiết kiệm điện, đèn đường, 
đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời, bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt 
trời. 

 

 
(210) 4-2015-24472 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.25 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Ngọc Thủy   (VN) 
101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; keo xịt tóc; chế phẩm để chăm sóc móng tay 
chân; nước sơn móng; móng (tay, chân) giả. 

 

 
(210) 4-2015-24473 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.1; 24.9.1; A2.1.24; A26.4.24 
(731) Đoàn Ngọc Linh  (VN) 

Tổ 4, Đức Giang, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên chăm sóc tóc; dạy nghề làm tóc; tổ chức các 
khóa học về cắt tóc, chăm sóc tóc. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc tóc.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ chăm sóc tóc để làm đẹp bao gồm: dịch vụ cắt tóc; 
dịch vụ tạo kiểu tóc; dịch vụ phục hồi tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ nối tóc; dịch vụ tư vấn 
liên quan tới chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2015-24474 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) H.J. BAKER & BRO., INC.   (US) 

228 Saugatuck Avenue, Westport, 
Connecticut 06880, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 31: Phụ gia, không chứa dược chất, dùng cho thức ăn động vật.  
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(210) 4-2015-24475 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1 
(591) Nâu vàng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá, xì gà, bật lửa cho 

người hút thuốc, diêm, vật dụng cho người hút thuốc, gạt tàn (không làm bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2015-24476 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; A17.2.2; 

25.12.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, ghi, xanh lam, tím, 

đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá, xì gà, bật lửa cho 

người hút thuốc, diêm, vật dụng cho người hút thuốc, gạt tàn (không làm bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2015-24477 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.1; A3.1.22; A25.7.22; A1.5.3 
(591) Ghi, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá, xì gà, bật lửa cho 

người hút thuốc, diêm, vật dụng cho người hút thuốc, gạt tàn (không làm bằng kim loại). 
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(210) 4-2015-24478 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Phạm Thị Vui  (VN) 

Đội 2, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Chuỗi nhà hàng, nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán rượu.  
 

 
(210) 4-2015-24479 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 24.17.25; A18.7.25 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền tải thông tin liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng 
trực tuyến; cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ đó 
bên thứ 3 có thể chào bán hàng hóa và dịch vụ, có thể đặt hàng và thực hiện các đơn hàng, 
có thể tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung cấp các bảng tin tương 
tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, bán và bán lại các mặt hàng thông qua mạng 
lưới máy tính toàn cầu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ 
phổ biến thông tin về hàng hoá và dịch vụ của những người khác thông qua mạng lưới 
máy tính toàn cầu và khu vực. 

 

Nhóm 42: Cung cấp các địa chỉ kết nối tới các trang web điện tử của bên thứ 3 để tạo điều 
kiện giao dịch kinh doanh và thương mại điện tử, cho thuê không gian lưu trữ trên máy 
tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử), tạo lập và duy trì website thương mại điện tử bán hàng; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên website thương mại điện tử bán hàng và dịch vụ; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới trên website thương mại điện tử bán hàng và dịch 
vụ. 

 
 

(210) 4-2015-24481 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; 26.3.2; 26.4.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam  (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-24482 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.2; 25.5.3; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam   (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-24483 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh cô ban 
(731) DAMRO EXPORTS (PRIVATE) LTD.,  

(LK) 
No. 361, Kandy Road, Nittambuwa, Sri 
Lanka 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc như bàn, ghế, tủ, ghế trường kỷ (đồ đạc dùng gia đình và văn phòng).  

 
 

(210) 4-2015-24484 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) 1. REGENCY TEAS (PVT) LIMITED  

(LK) 
No. 55- 74 Vauxhall Lane, Colombo 02, 
Sri Lanka 
2. Hiran Ajith Karunaratne  (LK) 
No. 119-2 Kynsey Road, Colombo 08, 
Sri Lanka 
3. Hiran Ajith Karunaratne  (LK) 
No. 119-2 Kynsey Road, Colombo 08, 
Sri Lanka 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2015-24485 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 26.4.4 
(591) Vàng, xanh rêu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Phân bón 

Miền Nam  (VN) 
125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong ngành sản xuất phân bón; hóa chất công nghiệp; 
chất axít.  

 

 
(210) 4-2015-24489 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hòa Bình  (VN) 
Lô C1-8, khu công nghiệp Phía Tây, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại trong nhóm này. 
 

 
(210) 4-2015-24490 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn  (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-24491 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; 24.17.25 
(731) Nguyễn Thị Thanh Hoa   (VN) 

72 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật.  
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(210) 4-2015-24493 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ  (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mái lợp, hàng trang trí nội thất, ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2015-24494 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ   (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, dệt thêu, nhuộm, vải sợi, quần áo, giày dép, mũ nón, 
tất vớ, khăn quàng cổ, cà vạt. 

 
 

(210) 4-2015-24495 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH xây dựng Bid 

Tín Thành  (VN) 
361 Hùng Vương, Lộc Thắng, Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị hỗ trợ gia nhiệt, máy nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị 
nóng lạnh, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị xử lý nước, máy lọc nước, van 
vòi, ống nước, phụ kiện ngành nước, thiết bị xông hơi và mát-xa. 

 

 
(210) 4-2015-24496 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.8; 3.1.16 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thẩm Cương  (VN) 
B1A lô K đường số 2A, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán nón bảo hiểm, quần áo, giầy dép, nón mũ, tất vớ, các sản phẩm nhựa 
các loại, hàng may công nghiệp, vật tư phụ liệu ngành nhựa, ngành may. 

 
 

(210) 4-2015-24497 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm Kim 
Loan  (VN) 
C4/37 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2015-24498 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Lâm  (VN) 
22 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, du lịch.  
 
 

(210) 4-2015-24499 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 3.7.21; A3.7.24; 3.7.16 

(591) Nâu, vàng nghệ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bản Viên  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà Narime, 15/28 Đoàn Như 
Hài, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; phân tích hệ thống máy tính; thiêt kế hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-24500 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.1; 26.3.23 
(591) Nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Lộc Real  
(VN) 
372/6 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-24501 (220) 08.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 8.1.1; 3.7.17; 26.1.2; 4.5.2 
(591) Trắng, nâu, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở Ba Hưng  (VN) 
H.032 khu Hưng Vượng R16, khu phố 3, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-24502 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Phú Hải Long  
(VN) 
Số 80, đường Đông Kinh Nghĩa Thục, 
phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-24505 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cơ  (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau chùi dùng trong gia đình, khăn ướt, 
tã lót trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-24506 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Lê Văn Quý  (VN) 
Thôn Vang Phan, xã Tuấn Hưng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-24507 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Lê Văn Quý  (VN) 
Thôn Vang Phan, xã Tuấn Hưng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2015-24508 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.2.3; 26.2.1; 4.5.3; 

2.9.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Phạm Đức Trung  (VN) 
Ngõ 332, tổ 45, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Đỗ Minh Phương  (VN) 
Đội 1, thôn Đồng Tâm, xã Tam Đa, 
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2015-24509 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Hùng  (VN) 
9-D1, phường Thủ Lệ 1, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-24510 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Hùng  (VN) 
9-D1, phường Thủ Lệ 1, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế; máy siêu âm sử dụng trong y tế; máy la-ze (laser) sử dụng trong y tế.  
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Nhóm 35: Mua bán kinh doanh, xuất nhập khẩu: thiết bị y tế, máy siêu âm sử dụng trong 

y tế, máy la-ze (laser) sử dụng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24511 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.3.1; A26.3.5 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thế Hùng  (VN) 
9-D1, phường Thủ Lệ 1, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-24512 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 13.1.6 

(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất gỗ 
Trực Tuyến   (VN) 
Số 2 ngõ 106 đường Nguyễn Ngọc Nại, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Giường gấp; đồ gỗ nội thất; bàn ghế, tủ thông minh (đồ nội thất).  

 

Nhóm 35: Mua bán: giường gấp, đồ gỗ nội thất, bàn, ghế, tủ thông minh (đồ nội thất).  
 

 
(210) 4-2015-24513 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.3.1; A26.3.5 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Hùng   (VN) 
9-D1, phường Thủ Lệ 1, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em.  

 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh, xuất nhập khẩu đồ chơi trẻ em.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
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(210) 4-2015-24514 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đen, xám (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Tiến Hưng   (VN)
Số 26 ngõ Văn Hương đường Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; vách dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; vách dựng không 
bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán: cửa bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, vách dựng bằng kim 
loại, cửa không bằng kim loại, vách ngăn không bằng kim loại, vách dựng không bằng 
kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-24515 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 5.13.1; 5.13.4 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần vận tải Nam 

Hưng  (VN) 
Số nhà 21, ngõ 19, tổ 1B, khu 7B, 
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột gạo; bột mì, bột ngô; bột làm bánh; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-24516 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 5.13.1; 5.13.4 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần vận tải Nam 

Hưng   (VN) 
Số nhà 21, ngõ 19, tổ 1B, khu 7B, 
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo, bột gạo, bột mì, bột ngô, bột làm bánh, bột ngũ cốc; đại lý xuất 
nhập khẩu gạo, bột gạo, bột mì, bột ngô, bột làm bánh, bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-24517 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và quảng cáo Quốc 
Thái  (VN) 
Số 9, đường 30/4, phường An Lạc, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt 

hàng.  
 

 
(210) 4-2015-24518 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 21.1.17 

(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoáng sản 
đầu tư Hưng Thịnh  (VN) 
255 Nguyễn Biểu, phường 02, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-24519 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.7; A3.7.24 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển thương mại Thiên Lộc 
Phát   (VN) 
BT1, lô 9, khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung đồ ăn bình 

thường hoặc để có lợi cho sức khoẻ; thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được 

chiết xuất từ thực vật; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 

trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé.  
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(210) 4-2015-24520 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 

(731) Công ty cổ phần V-Plus Việt 
Nam   (VN) 
Số 17B Tô Vĩnh Diện, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình phần mềm (chương trình có thể tải xuống được), đĩa compact 

nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử; đĩa ghi âm thanh; thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học; 

phim hoạt hình.  
 

 
(210) 4-2015-24521 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tung Việt   (VN) 
Số 9 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 

8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn); bộ phận lọc xăng của máy móc và động cơ. 

 

Nhóm 12: Săm lốp xe máy; nhông xích đĩa xe máy; vành xe máy; nan hoa xe máy; má 

phanh xe máy; đồ gác chân xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-24522 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 24.15.21 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Gia Hiệp  (VN) 
174/1A Tân Quý, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, dép, giầy, quần áo lót, thắt lưng (trang phục) bít tất. 
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(210) 4-2015-24523 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đen, đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật công nghệ 
An Phó   (VN) 
18/12 đường số 14, khu phố 15, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị liên lạc; thiết bị ngoại biên của máy tính điện tử; 
chương trình của hệ thống máy tính; thiết bị điện để điều chỉnh; thiết bị điện để giám sát.  

 
 

(210) 4-2015-24524 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Du lịch Cần 
Thơ  (VN) 
50 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2015-24525 (220) 08.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Trịnh Thanh Tùng  (VN) 
220 lô B, chung cư Bàu Cát 2, phường 
10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh rau câu các loại (bánh kẹo). 
 
 

(210) 4-2015-24528 (220) 08.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.6; A25.1.10; A3.7.25; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Giao  (VN) 
151/119 Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-24529 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sao Hoàng Gia  (VN) 
Số 3 ngách 23 ngõ 267 Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-24532 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; A3.7.24; 25.1.25; A5.5.20; 

1.15.15; 26.1.1 
(540) 

  

(731) Võ Thị Ngọc Huyền  (VN) 
205 Lê Thánh Tôn, tổ 15, phường Hội 
Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da toàn thân; kem trị mụn (mỹ phẩm); kem trị thâm (mỹ phẩm); 

chế phẩm tắm trắng; sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sử dụng mỹ phẩm; spa; thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2015-24533 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Song Phát  (VN) 
18/2 Trung Lang, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng; cà vạt; giày dép; mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, áo choàng, cà vạt, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-24534 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) 1. Lý Hào Kiệt  (VN) 
Số 1039, đường 3 tháng 2, phường 6, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Truyền Tiến  (VN) 
3L/2 Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế website; thiết kế phần mềm máy tính; tạo và duy trì trang web 
cho người khác; thiết kế mẫu quảng cáo; thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (bao gồm 
logo, khẩu hiệu, tờ rơi, bao bì, tiêu đề thư); dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ. 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn 
bản quyền tác giả. 

 

 
(210) 4-2015-24535 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 7.3.11; 26.4.2; 26.7.25; 24.15.1 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Mũi Tên 
Vàng  (VN) 
353/17/25 HT13, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 37: Thi công, lắp đặt hệ thống trang trí nội ngoại thất; xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-24536 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 7.3.11; 26.4.2; 26.7.25; 24.15.1 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thiết kế nội 

thất Lâm Gia  (VN) 
208/10 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất, kim khí điện máy, điện tử; nghiên cứu 
thị trường. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ; tư vấn kiến 
trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 
 

(210) 4-2015-24537 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ KACHIUSA  
(VN) 
171 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-24538 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bkav  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà HH1, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; bộ thiết bị phụ trợ dùng cho điện thoại (cụ thể là: tai nghe, 
micro dùng cho điện thoại di động, pin, bộ nạp pin cho điện thoại di động, vỏ điện thoại 
di động); máy tính bảng; phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 

 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại, linh kiện điện thoại, máy tính bảng, phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 

 
(210) 4-2015-24539 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán ăn Sáu 
Minh  (VN) 
Số 3A Cách Mạng Tháng 8, phường 
Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2015-24540 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; A26.11.8; 11.3.18 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán ăn Sáu 
Minh  (VN) 
Số 3A Cách Mạng Tháng 8, phường 
Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2015-24541 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; 26.7.25 
(591) Xanh dương, đen, xanh lá cây, bạc, vàng, 

xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Phan Công Chánh  (VN) 
44 đường số 3, phường 4, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; marketing; nghiên cứu kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất 
động sản; dịch vụ kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-24543 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh ngọc, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
linh kiện điện thoại Hoàng 
Dương  (VN) 
771 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; phụ kiện điện thoại di động; linh kiện điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2015-24545 (220) 08.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.2; 1.13.1 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
VI NA Đại Việt  (VN) 
292 Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 06: Quặng kim loại. 
 

Nhóm 30: Cà phê; gạo. 
 

Nhóm 31: nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn cho động vật; động vật sống; thức ăn cho 
động vật; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; ngô; lúa mì; bã cải dầu cho gia 
súc; hạt điều thô chưa qua chế biến. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 39: Vận tải, vận chuyển hành khách, vận chuyền hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2015-24546 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; 26.7.25; 7.3.11; 26.4.7; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 

và Chế tạo Công nghiệp  (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Bộ nạp pin, công tắc điện, đui đèn và các loại tiếp xúc khác [nối điện], hộp cầu 
dao điện [điện], bộ ngắt điện, máy biến thế [điện]. 

 

 
(210) 4-2015-24547 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; 26.7.25; 7.3.11; 26.4.7; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 

và Chế tạo Công nghiệp  (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, thiết bị và dụng cụ để nấu nướng (bếp từ), bình 
nước nóng cho nhà tắm, máy sưởi ấm, thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng, máy đun nước. 

 

 
(210) 4-2015-24548 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng, xám, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất-thương mại Hải 
Thanh V.N  (VN) 
71 đường số 10, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy, hoa quả sấy, nước rau ép dùng để nấu nướng, mứt (mứt ướt), mứt 
hoa quả (mứt ướt), ô mai. 
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(210) 4-2015-24549 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 

Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24550 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 

Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24551 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 

Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-24552 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; silicon, keo epoxy dán đá gạch gỗ; keo dính dùng trong công 

nghiệp; hóa chất dùng trong khoa học và công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-24553 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa; sơn mài; sơn cho đồ 

gốm.  
 

 
(210) 4-2015-24554 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu động cơ.  
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(210) 4-2015-24555 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; bồn chứa nước bằng inox; tay nắm cửa bằng kim loại; bản 

lề bằng kim loại; khóa bằng kim loại cho xe cộ; ống dẫn bằng kim loại.  
 

(210) 4-2015-24556 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy xay cà phê dùng điện; máy nhào và chế biến thức ăn 

dùng điện; máy giặt [xưởng giặt]; động cơ dùng cho cửa cuốn.  
 

 
(210) 4-2015-24557 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; silicon, keo epoxy dán đá gạch gỗ; keo dính dùng trong công 

nghiệp; hóa chất dùng trong khoa học và công nghiệp.  
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(210) 4-2015-24558 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa; sơn mài; sơn cho đồ 

gốm.  
 

 
(210) 4-2015-24559 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu động cơ.  
 
 

(210) 4-2015-24560 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, bồn chứa nước bằng inox, tay nắm cửa bằng kim loại, bản 

lề bằng kim loại, khóa bằng kim loại cho xe cộ, ống dẫn bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-24561 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa, máy xay cà phê dùng điện, máy nhào và chế biến thức ăn 
dùng điện, máy giặt [xưởng giặt], động cơ dùng cho cửa cuốn.  

 

 
(210) 4-2015-24562 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH United Spot 

Medical  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24563 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-24564 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A26.4.24; A26.11.12; 26.4.2 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24565 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) GOOD CAR BON PAPER CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 220, Sec. 2, Jhongshan Rd., 
Changhua City, Changhua County 500, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Giấy cách điện/cách nhiệt; giấy cách điện/cách nhiệt dùng cho xe cộ; giấy cách 
điện/cách nhiệt dùng cho kính xây dựng.  

 
 

(210) 4-2015-24566 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thòng Lày 
Phóng  (VN) 
21 Cao Văn Ngọc, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Dép xốp. 
 

 
(210) 4-2015-24567 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH I Chi Ban   (VN) 
Cụm 5-4, đường M14, khu công nghiệp 
Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   
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(511)   Nhóm 35: mua bán đậu phụ (tàu hũ, đậu hũ) và lương thực thực phẩm, đồ uống các loại.  
 
 

(210) 4-2015-24569 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 24.1.1 
(591) Xanh nước biển, da cam 
(731) Tổng Công ty Truyền thông 

đa phương tiện VTC  (VN) 
Số 67B phố Hàm Long, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình mặt đất; truyền hình cáp; truyền hình qua vệ tinh; truyền 
hình internet; liên lạc điện thoại trên nền internet; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 
thông.  

 
 

(210) 4-2015-24570 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) DUANGSIRI NEO COSMETIC CO., 

LTD   (TH) 
73/13 Soi Romklao, Salaya-Thaivas Rd., 
Phuttamonton, Nakorn Phathom, 
Thailand 73170 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-24571 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) DUANGSIRI NEO COSMETIC CO., 

LTD   (TH) 
73/13 Soi Romklao, Salaya-Thaivas Rd., 
Phuttamonton, Nakorn Phathom, 
Thailand 73170  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-24572 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) DUANGSIRI NEO COSMETIC CO., 

LTD   (TH) 
73/13 Soi Romklao, Salaya-Thaivas Rd., 
Phuttamonton, Nakorn Phathom, 
Thailand 73170 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm 
 

 
(210) 4-2015-24573 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) JAPAN TOBACCO INC.   (JP) 

2-2-1, Toranomon Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá đã được chế biến hoặc chưa chế biến; thuốc lá hút; thuốc lá dùng với 

tẩu; thuốc lá cuốn bằng tay, thuốc lá nhai; thuốc lá dùng để ngậm; thuốc lá điếu; thuốc lá 
điện tử; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá dạng bột để hít; gạt tàn thuốc lá; đót 
thuốc lá điếu; bật lửa cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2015-24574 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.6; A25.7.3 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

giải trí Bu Việt Nam  (VN) 
Số 1B, ngõ 255/3, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính [ghi sẵn hoặc tải xuống được]; thiết bị ngoại vi 

máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc tải xuống được].  
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính.  
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(210) 4-2015-24575 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đằng Thuận  
(VN) 
Lô 2B đường 2, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-24576 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; 1.15.24; 

A26.4.24 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thế 
Giới Đẹp Sam Lan  (VN) 
121/29A1 Lê Thị Riêng, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2015-24577 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh nước biển, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH Hippo Herbs 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Ngọc Đông Dương, 76 

Cách Mạng Tháng Tám, phường 06, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo.  
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(210) 4-2015-24578 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.4; 26.1.1; 25.1.25; 5.5.1; 25.7.25 
(591) Vàng cam, nâu nhạt, trắng, đen, xanh da 

trời nhạt 
(731) Ao Thị Thu Trâm  (VN) 

Số 80/8c, đường Hai Bà Trưng, khu phố 
Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24579 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 16.3.13; A9.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Bold  (VN) 
206 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, quần áo lót, quần áo tắm, quần áo ngủ.  
 

 
(210) 4-2015-24580 (220) 08.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.14; 3.1.15; 25.3.1; A25.3.15 
(591) Vàng cam, đỏ, xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Minh Bảo  (VN) 
47 Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn.  

 

 
(210) 4-2015-24581 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Quang Tuyến  (VN) 
353/6C Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách, quần áo, mỹ phẩm, mắt kính, đồng hồ, đồ trang sức, giày 
dép.  
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(210) 4-2015-24582 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần cơ khí Đông 

Anh Licogi  (VN) 
Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện, cấu kiện, kết cấu kim loại như là: nắp cống, xi-lô các loại, cốt pha, cột 
chống, hàng rào, đường ống, cầu thang, thanh nhôm định hình/thanh nhôm hợp kim định 
hình và các kết cấu/cấu kiện từ thanh nhôm định hình/thanh nhôm hợp kim định hình. 

 

Nhóm 35: Buôn bán phụ kiện, cấu kiện, kết cấu kim loại như là: nắp cống, xi-lô các loại, 
cốt pha, cột chống, hàng rào, đường ống, cầu thang, thanh nhôm định hình/thanh nhôm 
hợp kim định hình và các kết cấu/cấu kiện từ thanh nhôm định hình/thanh nhôm hợp kim 
định hình. 

 
 

(210) 4-2015-24583 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần cơ khí Đông 

Anh Licogi   (VN) 
Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện, cấu kiện, kết cấu kim loại như là: nắp cống, xi-lô các loại, cốt pha, cột 
chống, hàng rào, đường ống, cầu thang, thanh nhôm định hình/thanh nhôm hợp kim định 
hình và các kết cấu/cấu kiện từ thanh nhôm định hình/thanh nhôm hợp kim định hình. 

 

Nhóm 35: Buôn bán phụ kiện, cấu kiện, kết cấu kim loại như là: nắp cống, xi-lô các loại, 
cốt pha, cột chống, hàng rào, đường ống, cầu thang, thanh nhôm định hình/thanh nhôm 
hợp kim định hình và các kết cấu/cấu kiện từ thanh nhôm định hình/thanh nhôm hợp kim 
định hình. 

 

 
(210) 4-2015-24586 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.7; 26.1.2; 1.15.21; 25.3.1; 1.15.3 
(731) A-PLUS SUPPLY CO., LTD  (TH) 

449/95 Suvintawong Road Soi 11, 
Sanseab Minburi, Bangkok, Thailand 
10510 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống muỗi; thuốc xịt muỗi.  
 

 
(210) 4-2015-24587 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.21; 13.3.23 
(731) CLEANPRO EXPRESS SDN BHD  

(MY) 
No.24, Jalan Puchong Permai 2, Taman 
Puchong Permai, 47100 Puchong, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cung cấp các tiện nghi dùng để giặt và giặt khô, cụ thể là, máy giặt, 
máy vắt cho đồ giặt, thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện, ván để giặt, túi dùng để giặt 
hàng dệt kim; cho thuê máy sấy quần áo; cho thuê thiết bị giặt; dịch vụ giặt là tự phục vụ; 
dịch vụ giặt là. 

 

 
(210) 4-2015-24589 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Hộ kinh doanh Sa Lem  (VN) 

Số 817, Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, 
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

 
(210) 4-2015-24590 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) OJI HOLDINGS CORPORATION.  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng; khăn ẩm và tấm vải không dệt được 
tẩm/thấm ướt chất tẩy rửa để làm sạch nhà vệ sinh; khăn ẩm dùng một lần được tẩm/ thấm 
ướt chất tẩy rửa; khăn lau ẩm được tẩm/thấm ướt chất tẩy rửa; xà phòng; khăn giấy được 
tẩm/thấm ướt nước thơm mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Tã lót trẻ em; khăn tã cho người lớn; quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]; quần tã; 
tã lót dạng quần cho trẻ em; tã lót dạng quần cho người lớn; khăn tã trẻ em [tã lót]; tấm 
lót vệ sinh cho trẻ em; tấm lót vệ sinh dùng cho việc đi tiểu không kiểm soát được; tã lót 
dùng cho việc đi tiểu không kiểm soát được; quần thấm nước dùng cho việc đi tiểu không 
kiểm soát được; khăn giấy được tẩm dung dịch dược phẩm; khăn giấy không dệt được tẩm 
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dung dịch dược phẩm; giấy vô trùng không dệt được tẩm dung dịch dược phẩm; vải ướt 
không dệt được tẩm dung dịch dược phẩm; tấm vải không dệt và được tẩm dung dịch dược 
phẩm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ tiếp thị; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ dược 
phẩm, chế phẩm vệ sinh và thú y và vật tư y tế; dịch vụ quảng cáo và quảng bá sản phẩm; 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh; dịch vụ xúc tiến bán 
hàng cho người khác; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến chất tẩy rửa dùng cho mục 
đích gia dụng, khăn ẩm và tấm vải không dệt được tẩm chất tẩy rửa dùng để làm sạch nhà 
vệ sinh, khăn ẩm dùng một lần được tẩm chất tẩy rửa, khăn lau ẩm được tẩm chất tẩy rửa, 
các sản phẩm xà phòng, khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm, tã lót, tã lót cho trẻ em, 
khăn tã cho người lớn, quần tã trẻ em [tã lót dạng quần], tã lót dạng quần, tã lót dạng quần 
cho trẻ em, tã lót dạng quần cho người lớn, khăn tã trẻ em [tã lót], tấm lót vệ sinh cho trẻ 
em, tấm lót vệ sinh dùng cho việc đi tiểu không kiểm soát được, tã lót dùng cho việc đi 
tiểu không kiểm soát được, quần thấm nước dùng cho việc đi tiểu không kiểm soát được, 
khăn giấy được tẩm dung dịch dược phẩm, khăn giấy không dệt được tẩm dung dịch dược 
phẩm, giấy vô trùng không dệt được tẩm dung dịch dược phẩm, vải ướt không dệt được 
tẩm dung dịch dược phẩm, tấm vải không được tẩm dung dịch dược phẩm, khăn giấy và 
giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-24592 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.5.1; 26.1.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Guza Việt Nam  
(VN) 
297/21 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép, vali, cặp, túi xách, mắt kiếng (mắt kính); 
thương mại điện tử (mua bán quần áo, mũ nón, giày dép, vali, cặp, túi xách, mắt kiếng 
qua mạng internet). 

 

 
(210) 4-2015-24593 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR) 

14 rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ; gel và muối để tắm thường và tắm vòi hoa sen 
không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm khử mùi cơ thể; mỹ phẩm cụ 
thể là kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay chân; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất keo (gel), keo xịt, bọt 
(dầu xức tóc) và dầu thơm để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; 
tinh dầu dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2015-24594 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh lam 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để 
giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch; chế 
phẩm để làm bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 

 
(210) 4-2015-24595 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; 26.4.2 
(591) Xanh lam, vàng nâu, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để 
giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch; chế 
phẩm để làm bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 

 
(210) 4-2015-24596 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.2.7; 26.15.1; 

A11.3.7 
(591) Xanh nước biển, vàng, hồng tím, xanh lá 

cây, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để 
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giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch; chế 
phẩm để làm bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 

 
(210) 4-2015-24597 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Hiếu  (VN) 
Thôn Thượng, xã Hồng Phong, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt: mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24598 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh lá cây, da 

cam, đỏ, tím 
(731) HONG FA INTERNATIONAL 

CO.,LTD.  (TH) 
52/594 Mung Tong Thani 3 Soi 13, 
Jiangwattana Road Bangpoon, Pakkret 
Nonthaburi 11120, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bôi vào mí mắt; phấn hồng dùng để trang điểm; phấn trang điểm; 

thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bút kẻ mắt; son môi; son bóng. 
 

 
(210) 4-2015-24600 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Công 

nghệ Năng lượng Việt  (VN) 
Số 35/1 quốc lộ 1A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy phát điện, tủ điện.  
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(210) 4-2015-24601 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; A17.2.2; A26.3.5; 26.7.25 
(591) Cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Công 

nghệ Năng lượng Việt  (VN) 
Số 35/1 quốc lộ 1A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy phát điện, tủ điện.  
 
 

(210) 4-2015-24602 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 3.7.17; A5.3.13 
(591) Da cam, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển du lịch Con Đường 
Việt  (VN) 
Số nhà 12, N03 đường Thọ Giáp, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; vận chuyển hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2015-24604 (220) 08.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A9.3.10; 26.3.2; A9.3.20 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đường 
Vương  (VN) 
A512 Chung cư Hoàng Anh số 357 Lê 
Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2015-24605 (220) 08.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Vàng Việt  
(VN) 
225/1/4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2015-24606 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.3; 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Đức Dương  
(VN) 
Tổ 14, phường Hội Phú, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-24607 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; A26.4.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vân Mai   (VN) 
53-55-57 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, va li, túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, ba lô, va li, túi xách và phụ kiện thời 
trang.  

 

 
(210) 4-2015-24608 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu vàng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Hưng Phát   (VN) 
Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch ngô nếp. 
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(210) 4-2015-24609 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.15.15; A5.3.13; 26.15.7 
(591) Xanh da trời, xanh lá, xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

vật liệu công nghệ mới AHA  
(VN) 
Số 86 phố Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu xây dựng để trang trí nội, ngoại thất 

có nguồn gốc từ kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng; xây dựng và giám sát xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thẩm định công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-24610 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ DMC Lộc Phát  (VN) 
Lô 9, khu C, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện; pin điện; hộp pin; bộ pin điện; thiết bị sạc pin.  

 

 
(210) 4-2015-24611 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 

Nam   (VN) 
Số 15 đường Đại Phúc 17, khu 3, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu tắm gội. 
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(210) 4-2015-24612 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.5.1; A1.1.10; A1.1.5; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh da trời, xanh dương đậm, 

xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ - du 
lịch Châu ¸ - Toàn Cầu  (VN) 
06 đường Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch; vận tải hành khách 

đường bộ - xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; đại lý vé máy bay, vé tàu, vé xe; điều hành du lịch - 
kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hỗ trợ tư vấn du học.  

 
Nhóm 43: Đặt khách sạn.  

 

(210) 4-2015-24613 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Bình Tây  (VN) 
Đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp học sinh; ba lô học sinh; cặp văn phòng; ba lô du lịch; túi xách; túi đeo.  

 
 

(210) 4-2015-24614 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.9; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Bình Tây  (VN) 
Đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp học sinh; ba lô học sinh; cặp văn phòng; ba lô du lịch; túi xách; túi đeo. 
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(210) 4-2015-24615 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xám, cam 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Bình Tây  (VN) 
Đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh kỹ thuật số; máy tính tiền; máy chiếu; máy tính điện tử; phụ kiện máy 

tính điện tử; máy tính có chức năng in giấy; thiết bị đầu cuối cầm tay.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ.   
 

Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử.  
 

 
(210) 4-2015-24616 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

và đồ uống Tao Ngộ  (VN) 
103B1 Đoàn Hoàng Minh, phường 5, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh tráng gạo; bánh phồng nếp; bánh phồng mỳ; bánh dừa; kẹo trái 

cây.  
 

 
(210) 4-2015-24617 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.25; A1.1.10; 25.1.9 
(591) Vàng, đen 
(731) Phạm Thị Anh Thơ  (VN) 

18 PB Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo.  
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(210) 4-2015-24618 (220) 08.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.6; 25.1.9; 25.1.25; 2.3.22; 11.3.5; 

19.9.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xanh ngọc, xanh lá cây, 
trắng, vàng, vàng đồng, đỏ tím, nâu nhạt 

(731) Cơ sở Lưu Hiệp Thành AAA  
(VN) 
658/6 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2015-24619 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Hiếu Nghĩa    (VN) 
9/9 Lý Văn Phức, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); chất chiết ra từ thịt, cá; thực phẩm làm từ thịt, cá.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản.  
 

 
(210) 4-2015-24620 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VietRAP đầu 
tư thương mại  (VN) 
Số 1 ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2015-24621 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Sana  (VN) 
P808, tầng 8, 27 Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2015-24622 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Sana  (VN) 
P808, tầng 8, 27 Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

 
(210) 4-2015-24623 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hoa Ky  (VN) 
300 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-24624 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Cưa xích; máy xén cỏ; các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho 

các phương tiện giao thông trên bộ); lưỡi cưa [bộ phận của máy]; máy bơm. 
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(210) 4-2015-24625 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.5; 5.7.1 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bắp - All About 
Corn  (VN) 
185D Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-24626 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Vật 
tư Ngân hàng và An toàn Kho 
quỹ Việt Nam  (VN) 
Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Két Bạc, cửa kho bằng sắt, tủ hồ sơ bằng sắt, thép, kệ sắt. 
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường tủ, giá kệ. 
 

 
(210) 4-2015-24627 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Vật 
tư Ngân hàng và An toàn Kho 
quỹ Việt Nam  (VN) 
Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc. 
 

 
(210) 4-2015-24628 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

 

(731) Lý Xuân Tình  (VN) 
Số 1A, ngách 35, ngõ 139 Tam Trinh, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Khắc các con dấu trên chất liệu cao su, gỗ, đồng; in ốp sét; dịch vụ in. 
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(210) 4-2015-24629 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.4; A5.5.21 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hoàng Như Huế  (VN) 
Số 10, ngõ 98 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Khắc các con dấu trên chất liệu cao su, gỗ, đồng; in ốp sét; dịch vụ in. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; nghiên cứu pháp lý bao gồm cả dịch vụ điều tra chi tiết, 
phân tích thông tin và chuẩn bị cho báo cáo điều tra nghiên cứu; dịch vụ cung cấp thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến những dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-24630 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; 26.1.4; 26.1.2; A1.1.10; 2.3.30; 

2.5.30; A2.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KINGPHARM  (VN)
418/12B Lê Văn Quới, khu phố 11, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-24631 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH HIPPO PAINT  (VN)
149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự), sơn lót (dùng 

bảo vệ khung, gầm xe cộ), sơn lót. 
 

 
(210) 4-2015-24632 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HIPPO PAINT  (VN)
149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự), sơn lót (dùng 
bảo vệ khung, gầm xe cộ), sơn lót. 
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(210) 4-2015-24633 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; 25.1.25; 1.15.15; 26.13.1 
(591) Cam, tím, vàng, xanh lá cây, xanh da 

trời, xanh ngọc, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chu Thị  (VN) 
179 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng 
(nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ). 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông: truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet, 
truyền thông liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn, phát thanh truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dàn dựng các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các chương trình 
truyền hình; sản xuất nhạc; sản xuất phim truyền hình; đào tạo: diễn viên, ca sĩ, MC 
(người dẫn chương trình). 

 

 
(210) 4-2015-24634 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chu Thị  (VN) 
179 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng 
(nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ). 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông: truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet, 
truyền thông liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn, phát thanh truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dàn dựng các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các chương trình 
truyền hình; sản xuất nhạc; sản xuất phim truyền hình; đào tạo: diễn viên, ca sĩ, MC 
(người dẫn chương trình). 

 

 
(210) 4-2015-24635 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chu Thị  (VN) 
179 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng 
(nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ). 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông: truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet, 
truyền thông liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn, phát thanh truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dàn dựng các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các chương trình 
truyền hình; sản xuất nhạc; sản xuất phim truyền hình; đào tạo: diễn viên, ca sĩ, MC 
(người dẫn chương trình). 

 
 

(210) 4-2015-24636 (220) 09.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; A26.11.8; A10.3.4; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
Nghệ An  (VN) 
Số 2 Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: Khoáng sản phi kim loại dùng làm vật liệu xây dựng (cụ thể gồm: đá phiến, đá 
dăm, vôi, đá vôi, cát, đất sét). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: đá xẻ (dùng trong xây dựng), bột mịn và siêu mịn 
(khoáng sản dùng trong xây dựng). 

 

 
(210) 4-2015-24637 (220) 09.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
Nghệ An  (VN) 
Số 2 Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: Khoáng sản phi kim loại dùng làm vật liệu xây dựng (cụ thể gồm: đá phiến, đá 
dăm, vôi, đá vôi, cát, đất sét). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: đá xẻ (dùng trong xây dựng), bột mịn và siêu mịn 
(khoáng sản dùng trong xây dựng). 

 

 
(210) 4-2015-24638 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật. 
 
 

(210) 4-2015-24640 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh, kinh doanh nhà đất, kinh doanh bất 

động sản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp (dịch vụ liên 
quan đến thiết kế vườn, nghệ thuật cây cảnh cũng như tạo dáng cây cảnh). 

 
 

(210) 4-2015-24641 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận tải (vận chuyển hành khách). 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch, cụ 
thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch. 

 
Nhóm 45: Các dịch vụ cho các cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như dịch vụ 
hôn lễ.  
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(210) 4-2015-24642 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận tải (vận chuyển hành khách). 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch, cụ 
thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch. 

 

Nhóm 45: Các dịch vụ cho các cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như dịch vụ 
hôn lễ. 

 
 

(210) 4-2015-24643 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận tải (vận chuyển hành khách). 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch, cụ 
thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch. 

 

Nhóm 45: Các dịch vụ cho các cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như dịch vụ 
hôn lễ. 

 

 
(210) 4-2015-24644 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh, kinh doanh nhà đất, kinh doanh bất 
động sản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-24645 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh, kinh doanh nhà đất, kinh doanh bất 

động sản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-24646 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh, kinh doanh nhà đất, kinh doanh bất 

động sản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-24647 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh, kinh doanh nhà đất, kinh doanh bất 

động sản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-24649 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; A9.5.15 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
Số 38 phố Hàng Giấy, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Ghim cài [phụ kiện của trang phục]; khoá cài [phụ kiện của trang phục]; khuy 

lỗ dùng cho quần áo; khoá trượt [khoá kéo]; khuy móc cho quần áo; hạt cườm, [phụ kiện 
của trang phục, không dùng làm đồ trang sức].  

 
 

(210) 4-2015-24650 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại cơ khí xây dựng 
Văn Minh  (VN) 
4/23/15 đường số 3, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm từ kim loại gồm: khung cửa kéo, cửa trượt, cửa quay, cửa đẩy, 

cửa co giãn, cửa lùa, rào chắn, thanh chắn barrier, hàng rào bảo vệ, khung bảo vệ.  
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(210) 4-2015-24651 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Trắng  (VN) 
138/24 Trương Công Định, phường 14, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-24652 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tinh dầu Hoàng Lịch  (VN) 
phòng 501 B2, chung cư Vicoland, 

phường Nại Hiên, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng 
 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió dùng trong ngành dược. 
 

 
(210) 4-2015-24653 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lâm Phát  (VN) 
429 Chu văn An, phường 12, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh mì các loại: bánh mì ngọt, bánh mì mặn, bánh mì dồn thịt; mua 

bán bánh su kem, bánh pía, bánh bao, bánh trung thu, bánh kem, bánh ngọt các loại, mua 

bán heo quay, vịt quay gà quay.  
 

 
(210) 4-2015-24654 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thiết kế DMC  (VN) 
213 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 24: Vải. 
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(210) 4-2015-24655 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tuấn Đạt  (VN) 
Thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máng nhựa (dùng ốp dây điện).  

 
 

(210) 4-2015-24656 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LD Quốc tế 
APEX  (VN) 
Số 06 Đặng Xuân Bảng, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2015-24657 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.13.1; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Trí Tuệ 
Việt  (VN) 
P207 - E5 - tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, đèn led nhằm mục đích chiếu sáng  

 

 
(210) 4-2015-24659 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.13; 7.15.22 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm, máy bơm; bơm cao áp, bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia dình [ngoài loại thao tác 
bằng tay]. 
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Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; tủ phân phối điện]; ổ cắm; 
phích cắm và các công cụ tiếp xúc; cầu dao điện. 

 

Nhóm 11: Phụ kiên bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng. 

 

 
(210) 4-2015-24660 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.13; 7.15.22 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm, máy bơm; bơm cao áp, bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 
cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia dình [ngoài loại thao tác 
bằng tay].  

 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; tú phân phối điện]; ổ cắm; 
phích cắm và các công cụ tiếp xúc; cầu dao điện.  

 

Nhóm 11: Phụ kiên bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng.  

 

 
(210) 4-2015-24661 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 24.9.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể La Việt 
Thành  (VN) 
Số 94/14 Nguyễn Thái Học, phường 
Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-24662 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Trịnh Quang Anh    (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-24663 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Trịnh Quang Anh    (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-24664 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Trịnh Quang Anh   (VN) 
10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-24665 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Trịnh Quang Anh   (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

(210) 4-2015-24666 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh dương, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 
triển đào tạo giáo dục Tương 
Lai Xanh  (VN) 
18 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
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(210) 4-2015-24672 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp TMG  (VN) 
1041/8/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 07, thànb phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vòi nước, vòi sen, vòi xịt vệ sinh, vòi sen tắm; nắp ống nước thoát sàn; 

hàng inox gia dụng như cặp lồng, ly đựng nước đá trong tủ lạnh, chén, tô, hộp đựng giấy 
vệ sinh trong nhà tắm, bồn rửa chén, móc áo, máng khăn bằng inox.  

 

 
(210) 4-2015-24673 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Đỗ Xuân Trường   (VN) 
Số nhà 169, đường 20/8, tổ 03, phường 
Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh 
Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn - rượu ngô men lá, rượu gạo men lá. 
 

 
(210) 4-2015-24674 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV đầu tư dịch 
vụ sản xuất Hải Vân  (VN) 
62 đường số 6, khu phố 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Nón bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2015-24675 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV đầu tư dịch 
vụ sản xuất Hải Vân  (VN) 
62 đường số 6, khu phố 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Nón bảo hiểm. 
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(210) 4-2015-24676 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM DV Nam 
Trường Phát  (VN) 
84 đường TL 16, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  
 

 
(210) 4-2015-24677 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM DV Nam 
Trường Phát   (VN) 
84 đường TL 16, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  
 

 
(210) 4-2015-24678 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
mỹ phẩm TPOA  (VN) 
Số 165B/19, quốc lộ 1K, khu phố Nội 
Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 

tắm trắng da. 
 

 
(210) 4-2015-24679 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH VINSTARS  (VN) 

150A tổ 6, phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; cặp da; ba lô; vali; túi xách; ví bỏ túi; túi 
đựng dụng cụ bằng da thuộc (túi rỗng); bộ đồ du lịch (đồ da); vật trang trí bằng da thuộc 
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dùng cho đồ đạc; dây đeo vai bằng da thuộc; ô che nắng; hộp đựng chìa khóa; sợi da bện; 
túi thể thao; địu trẻ em; dây đeo để giữ trẻ em; hộp bằng da thuộc hoặc giả da; túi dùng ở 
bãi biển; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong). 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang bao gồm: quần áo, giày dép và mũ nón các loại; túi 
xách, cặp da, ba lô, vali, ví bỏ túi, túi thể thao, bộ đồ du lịch, thắt lưng, địu trẻ em, dây 
đeo để giữ trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-24680 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; 4.5.3; 26.13.25 
(591) Nâu, da cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Intimex Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất công nghiệp; chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y 

học và thú y; than hoạt tính; hóa chất phụ gia; dầu để bảo quản thực phẩm. 
 

Nhóm 02: Sơn; chất bảo quản gỗ; chất nhuộm; phẩm màu cho thực phẩm; nhựa tự nhiên 
(dạng thô); chất cắn màu (không dùng cho kim loại). 

 
Nhóm 03: Vật liệu mài mòn; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm làm thơm không khí; mỹ 
phẩm; xà phòng khử trùng; nước hoa. 

 
Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; nến; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; dầu thiên nhiên; chất đốt; sáp ong. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thảo 
dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc thú y; 
dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 
Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; két sắt đựng tiền an toàn; khung cửa bằng kim loại; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại; tấm lợp mái nhà bằng kim loại; ống bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có ga; máy sục khí; máy chế biến thức ăn dùng điện; 
máy cắt bánh mỳ; máy rửa bát đĩa; máy phát điện. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ tỉa cây; dao; kéo; thìa và dĩa; dụng 
cụ và đồ dùng để lột da động vật. 

 
Nhóm 09: Đĩa compắc; máy trả lời tự động; máy tính tiền; máy tính; phần mềm máy tính; 
camera.  

 
Nhóm 10: Các loại thiết bị, dụng cụ y tế bao gồm: thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; 
thiết bị thử máu; máy đo huyết áp; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; nhiệt kế cho 
mục đích y tế; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế. 
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Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; quạt điện; tủ lạnh; bình lọc nước; thiết bị vệ sinh như: 
bồn tắm; bồn rửa mặt. 

 
Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; ô tô; động cơ xe máy; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; tấm 
chắn bùn dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 13: Pháo hoa; đạn dược; thuốc nổ bông; vũ khí hơi cay; súng thể thao; hợp chất dẫn 
lửa. 

 

Nhóm 14: Đá mã não; hợp kim của kim loại quí; đồng hồ; đồ trang sức; ngà voi [đồ trang 
sức]; ngọc trai [đồ trang sức, đồ châu báu]. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc: đàn ghi ta; đàn viôlông; đàn oóc gan; piano; trống; sáo. 

 
Nhóm 16: Sách; bảng vẽ; mực [văn phòng phẩm]; dụng cụ viết; giấy vệ sinh; áp phích 
quảng cáo.  

 

Nhóm 17: Phao ngăn chống ô nhiễm; vật liệu cách âm; cao su tổng hợp; nhựa tổng hợp 
[bán thành phẩm]; bao bì không thấm nước; găng tay cách điện, cách nhiệt. 

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; da 
động vật; da thuộc. 

 

Nhóm 19: Bể thủy sinh [công trình xây]; xi măng; kính xây dựng; thạch cao; vật liệu chịu 
lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gỗ thành phẩm. 

 
Nhóm 20: Giường; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng thuốc; ghế [ngồi]; trường kỷ; bàn trang điểm.  

 

Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng; đồ chứa đựng cách nhiệt dùng 
cho đồ uống; đồ đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; hộp bằng thủy tinh; đồ gốm cho mục đích 
gia dụng; thớt để cắt dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt; tấm che phủ để ngụy trang; tơ chế phẩm; sợi dệt dạng 
thô, lông vũ để nhồi độn đồ đạc; lưới. 

 

Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt: sợi len; sợi và chỉ thêu; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; kim 
tuyến để thêu thùa; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi chỉ thủy tinh dùng trong 
ngành dệt. 

 

Nhóm 24: Lụa [vải]; chăn; vỏ đệm; vải lanh; vải đay; vải dệt kim. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; váy cưới; com lê; áo dài; cà vạt.  
 

Nhóm 26: Hoa giả; khóa kéo dùng cho túi; kẹp tóc; cúc cho trang phục; tóc giả; ren trang 
trí.  

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà; lớp lót dưới thảm; tấm phủ 
sàn bằng nhựa vinyl. 

 

Nhóm 28: Búp bê; quả tạ tập thể dục; đồ câu cá; thiết bị tập thể dục; phao tập bơi; xe cộ 
đồ chơi. 
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Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; thịt đã được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; rau đã được bảo quản; nước ép trái cây; thịt đóng hộp. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; gạo; đường; mật ong; bột sắn.  

 

Nhóm 31: Rau cỏ tươi; cây trồng; hạt giống thực vật; tảo cho tiêu dùng con người hoặc 
động vật; vật nuôi gây giống; thức ăn cho động vật. 

 
Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; đồ uống uống có cồn; nước ép trái cây; chế phẩm để làm 
nước khoáng; nước sô đa. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu mạnh; rượu vang; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 
Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá; túi đựng thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 36: Quản lý tài chính; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn bảo hiểm; tư vấn 
trong lĩnh vực bất động sản; dịch vụ ngân hàng. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; bảo dưỡng đồ đạc; dịch vụ bảo dưỡng và 
sửa chữa xe có động cơ. 

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; dịch vụ kết nối và chuyển hướng 
viễn thông; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; cho thuê xe; vận tải 
bằng đường bộ; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ bốc dỡ. 

 
Nhóm 40: Giết mổ động vật; xử lý vải; tiêu hủy rác và chất thải; làm đông lạnh thực 
phẩm; xử lý kim loại; xử lý vật liệu. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức và điều khiển hội 
nghị; đào tạo trang điểm; dịch vụ chụp ảnh, nhiếp ảnh; cho thuê thiết bị âm thanh.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; lập trình máy tính; thiết kế nội ngoại thất; nghiên cứu trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng cho các lứa tuổi; nghiên cứu 
sinh học. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
cho thuê phòng họp; khách sạn; quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Các dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người, cụ thể là: thẩm mỹ viện; 
dịch vụ xoa bóp [massage]; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn (lâm 
nghiệp); dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; cho thuê thiết 
bị chữa cháy; dịch vụ tổ chức hôn lễ; dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; bảo vệ. 
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(210) 4-2015-24681 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-24682 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-24683 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-24684 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.10; 26.4.1 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xám, vàng 

nhạt, xanh nhạt, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu Opodis  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24685 (220) 09.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; A5.3.15; A26.11.12; 26.4.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, đen, hồng, đỏ 

gạch, hồng nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu Opodis  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa dược phẩm), dung dịch tắm cho trẻ em 
(không chứa dược phẩm), mỹ phẩm, xà phòng, sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2015-24686 (220) 09.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.10; 26.1.4; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, tím, trắng, tím nhạt, xanh lá cây, đen
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu Opodis  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa dược phẩm), dung dịch tắm cho trẻ em 
(không chứa dược phẩm), mỹ phẩm, xà phòng, sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2015-24687 (220) 09.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 2.5.6; 5.3.20; 1.15.21; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, hồng, nâu, đen, 

ghi, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu Opodis  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa dược phẩm), dung dịch tắm cho trẻ em 
(không chứa dược phẩm), mỹ phẩm, xà phòng, sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2015-24688 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17 
(591) Đỏ hồng, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm  (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2015-24689 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17 
(591) Đỏ hồng, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1347 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, quần tã trẻ em (mục đích y tế), tã giấy cho trẻ em, tã giấy 
cho người già (dùng cho người không tự kiềm chế được).  

 

 
(210) 4-2015-24690 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17 
(591) Đỏ hồng, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-24691 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24692 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-24693 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24694 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm An 
Thịnh   (VN) 
68/118 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24696 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ SHC 
Việt Nam   (VN) 
Số 4, biệt thự 6A khu đô thị Mỹ Đình II, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2015-24697 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.6; A26.4.24; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ SHC 
Việt Nam  (VN) 
Số 4, biệt thự 6A khu đô thị Mỹ Đình II, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-24698 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.6; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ SHC 
Việt Nam   (VN) 
Số 4, biệt thự 6A khu đô thị Mỹ Đình II, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-24699 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Viết  (VN) 
Xóm 7, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc làm sạch nước; 
máy lọc nước (dùng cho gia đình); cây nước nóng lạnh; thiết bị làm sạch nước. 

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; maketting; 
mua bán sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị máy móc làm 
sạch nước, máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, thiết bị làm sạch nước.  
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(210) 4-2015-24701 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.15.15 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 
vụ Chiếc Hộp Đỏ  (VN) 
Số 129 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản 

xuất phim quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 

quảng cáo trên truyên hình.   
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc, thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ hoạ nghệ 

thuật; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho 
người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử].   

 

 
(210) 4-2015-24702 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.1.10 

(591) Đen, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Lương Xuân Huy  (VN) 
Số 127, ngõ 22, đường Khuyến Lương, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da, ba lô; dây đai bằng da thuộc; túi xách tay; ví tiền, túi cầm tay cho phụ 
nữ.  

 

 
(210) 4-2015-24703 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 26.5.1; 24.1.1; 1.17.11 

(591) Vàng nhũ, đen 

(731) Võ Thành Trung  (VN) 
30 phố Hoàng Diệu, phường Điện Biên, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; 

dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); xuất bản tạp chí, ấn phẩm định kỳ.  
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(210) 4-2015-24704 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) KUBOTA MANUFACTURING 

CORPORATION  (JP) 
23-23, Higashiikebukuro 3-chome, 
Toshima-ku, Tokyo 170-0013 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị xử lý hóa chất; máy tách ly tâm; máy móc và thiết bị xử lý 
hóa chất sử dụng bộ dao động siêu âm.  

 

Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị đùng trong phòng thí nghiệm cụ thể là máy tách ly tâm 
dùng cho việc nghiên cứu, máy móc và thiết bị xử lý hóa chất có sử dụng bộ dao động 
siêu âm.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế (không bao gồm các thiết bị hỗ trợ cho việc đi bộ, 
nạng).  

 

 
(210) 4-2015-24705 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Minh Nga   (VN) 
42 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 
 

(210) 4-2015-24707 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4 
(591) Xanh da trời, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Chung Đức   (VN)

Cụm công nghiệp Bó Bun, thị trấn Nông 
trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa bằng kim loại dùng cho nhiên liệu lỏng.  
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(210) 4-2015-24708 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 24.15.21 (540) 

  

(731) Quang Phụng Din  (VN) 
501 lô H chung cư Lê Thị Riêng, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; dây điện thoại; ống nghe điện thoại.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2015-24709 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Thái Hà   (VN) 
502 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; dây điện thoại; ống nghe điện thoại.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2015-24710 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Thái Hà  (VN) 
502 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; dây điện thoại; ống nghe điện thoại.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2015-24713 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.3; A26.3.6; 26.2.7; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn ô tô Hà 
Nội  (VN) 
Số 421A Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn chống gỉ, sơn amiang, sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ, sơn phủ.  
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(210) 4-2015-24714 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn ô tô Hà 
Nội  (VN) 
Số 421A Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn chống gỉ, sơn amiang, sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ, sơn phủ.  
 

 
(210) 4-2015-24715 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ T&L Việt Nam   (VN) 
Số 70/1 Trần Tuấn Khải, phường 05, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Giá đỡ chụp đèn; chao đèn; chụp đèn; bóng đèn điện; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-24717 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần LOVITA Việt 
Nam  (VN) 
Số 63, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm để xức sau khi tắm; tinh dầu dùng cho cá nhân; muối để 
tắm, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24719 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội  (VN) 
Tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; vali xách tay; túi du 
lịch; ví bỏ túi.  
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(210) 4-2015-24720 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
thực phẩm Thái Bình Dương  
(VN) 
48 Vành Đai, phường 10, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.   

 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; kẹo; đường; 

mật ong; dấm ăn; nước sốt (gia vị); kem ăn (kem lạnh).   
 

 
(210) 4-2015-24721 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ quảng 
cáo ngoài trời Thái Bình 
Dương   (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo ngoài trời, đại lý quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2015-24722 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Nâu, đỏ, vàng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân cà phê 
Minh Mẫn  (VN) 
Số 432/18/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
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(210) 4-2015-24723 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.15.15 

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghiệp Ngọc Minh   (VN) 
8 đường 15, khu phố 3, phường Bình An, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện. 
 

 
(210) 4-2015-24724 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.5.4; A5.5.21; A5.5.20; 26.4.1 

(591) Vàng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH gas Hướng 
Dương   (VN) 
81 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; xăng; dầu nhiên liệu.  
 

 
(210) 4-2015-24725 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.5.4; A5.5.21; 26.4.1 

(591) Vàng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH gas Hướng 
Dương  (VN) 
81 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; xăng; dầu nhiên liệu.  

 

Nhóm 11: Bếp ga.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: bếp ga, khí 

đốt, xăng, dầu nhiêu liệu. 
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(210) 4-2015-24727 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, trắng 
(731) ALTEC INDUSTRIES, INC.  (US) 

210 Inverness Center Drive, 
Birmingham, Alabama, 35242, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa và lắp đặt; tất cả các dịch vụ này chỉ sử dụng cho máy khai 
thác mỏ, máy khoan, cần cẩu, máy đào xúc-vận chuyển và lắp đặt các thiết bị này, máy 
tời, băng tải cáp, cần trục, thiết bị chân không, thiết bị nâng, thiết bị đào đất, cần cẩu đào 
đất, thiết bị đào xúc và thiết bị trọng tải lớn hoạt động cơ học, sàn thang máy di động, tay 
gạt, giắc cắm và đục hoặc mũi khoan, đặc biệt làm sạch và chỉnh mũi khoan, các bộ phận 
đề cập trên là bộ phận của máy móc, máy làm sạch, máy làm sạch cơ khí dùng cho cách 
điện, đặc biệt là sự cài đặt điện áp cao. 

 
 

(210) 4-2015-24731 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  (IN) 

48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai-400067, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
 

(210) 4-2015-24732 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  (IN) 

48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai-400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
 
 

(210) 4-2015-24733 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  (IN) 

48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai-400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
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(210) 4-2015-24734 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  (IN) 

48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai-400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
 

 
(210) 4-2015-24735 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Wilsons Hill 

Việt Nam  (VN) 
Số 7, đường Nội khu Garden Plaza 1, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-24736 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.9.19 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Phong Nghiệp  (VN) 
344, ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, 
huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ngũ cốc, đậu (đỗ) các loại (đỗ xanh, đỗ đen, đỗ đỏ). 
 

 
(210) 4-2015-24737 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14; 2.9.8; 

26.2.7 
(591) Xanh lam 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lưỡi (không phải là 
dụng cụ dùng để cạo lưỡi thuộc nhóm 10, không dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ 
dùng để làm sạch và bảo vệ lợi (không dùng cho mục đích y tế); tăm, hộp đựng bàn chải 
đánh răng và hộp đựng tăm, không làm bằng kim loại quý; tơ sợi dùng cho răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ (vật dụng) dùng cho nhà vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2015-24738 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.2.7; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14; 

2.9.8 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lưỡi (không phải là 
dụng cụ dùng để cạo lưỡi thuộc nhóm 10, không dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ 
dùng để làm sạch và bảo vệ lợi (không dùng cho mục đích y tế); tăm, hộp đựng bàn chải 
đánh răng và hộp đựng tăm, không làm bằng kim loại quý; tơ sợi dùng cho răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ (vật dụng) dùng cho nhà vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2015-24739 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng. 
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(210) 4-2015-24740 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.8; 26.4.9 
(731) BLUESTACK SYSTEMS, INC.  (US) 

2105 S. Bascom Avenue, Suite 380, 
Campbell California 95008, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm cho phép chuyển mạch và tương tác 
giữa các hệ điều hành khác nhau, truy cập vào hệ điều hành ứng dụng cụ thể trên một hệ 
điều hành khác và cung cấp cập nhật ứng dụng qua mạng không dây. 

 

Nhóm 42: Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng máy tính, cụ thể là cung cấp phần mềm được 
sử dụng để cho phép chuyển mạch và tương tác giữa các hệ điều hành khác nhau, để truy 
cập vào hệ điều hành ứng dụng cụ thể trên một hệ điều hành khác và để cung cấp cập nhật 
ứng dụng qua mạng không dây. 

 

 
(210) 4-2015-24746 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh tím, trắng, vàng, đen, xanh dương 

đậm 
(731) P.E.B. (INDOCHINA) LIMITED  (CY) 

Maximos Court, Leontiou A Street, 
Limassol, Cyprus 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Công trình xây dựng bằng kim loại, phụ kiện bằng kim loại dùng trong xây 
dựng, kết cấu thép dùng trong xây dựng, nhà thép tiền chế. 

 

Nhóm 35: Cung ứng nhà thép tiền chế. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì và dịch vụ hậu mãi (cụ thể là dịch vụ bảo hành) cho nhà 
thép tiền chế, thi công nhà thép tiền chế; quản lý và thi công các dự án xây dựng. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kỹ thuật và thiết kế nhà thép tiền chế. 
 

 
(210) 4-2015-24747 (220) 09.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 
(731) Nguyễn Văn Trung   (VN) 

Khu 6, phường Hải Yên, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1360 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu, bình bơm thuốc trừ sâu, phụ kiện bình phun 
thuốc trừ sâu, phụ kiện bình bơm thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-24748 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.5.2; A2.5.24; 2.5.8; A2.1.24 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, nâu, trắng, 

xanh lá cây, hồng, cam 
(731) Công ty TNHH MIWON Việt Nam  

(VN) 
Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; gia vị; bột nêm; bột ngọt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm bổ sung. 
 

 
(210) 4-2015-24750 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 7.3.11; 7.1.24; 26.5.2; 26.5.9 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thường mại Sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-24753 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) EVER NEURO PHARMA GMBH  

(AT) 
Oberburgau 3, 4866 Unterach, Austria  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-24754 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) EVER NEURO PHARMA GMBH   (AT)

Oberburgau 3, 4866 Unterach, Austria   
(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24755 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) EVER NEURO PHARMA GMBH   (AT)

Oberburgau 3, 4866 Unterach, Austria   
(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24756 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) EVER NEURO PHARMA GMBH   (AT)

Oberburgau 3, 4866 Unterach, Austria   
(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24757 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) EVER NEURO PHARMA GMBH   (AT)

Oberburgau 3, 4866 Unterach, Austria   
(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-24758 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai   (VN) 
Đội 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; chế phẩm ngũ cốc; đồ gia vi; hương 
liệu (trừ tinh dầu).  
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(210) 4-2015-24759 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 9.1.10; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần Long Phú  

(VN) 
Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, 
tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-24760 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 1.15.11; 

2.7.23 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

nguồn nhân lực LOD  (VN) 
Số 924, đường Bạch Đằng, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu lao động; xuất nhập khẩu hàng hoá; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch 
vụ mua bán vật liệu xây dựng kim loại, sắt thép xây dựng, phương tiện vận tải (phương 
tiện chuyên dùng chở người và hàng hoá trên bộ, trên biển và trên không); vật liệu xây 
dựng phi kim loại, gỗ, hạt nhựa, thuỷ tinh; dịch vụ xúc tiến thương mại (vì lợi ích của 
người khác).  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản bao gồm cả bất động sản thương mại và bất động sản để 
ở; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách.  
 

Nhóm 41: Đào tạo công nhân kỹ thuật và lao động xuất khẩu; dịch vụ xúc tiến, tư vấn du 
học. 

 
 

(210) 4-2015-24763 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) BONNETERIE CEVENOLE  (FR) 

1001 Avenue De La RÐpublique, 07500, 
Guilherand Granges, France 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; ví đựng danh thiếp; bao để 
móc chìa khóa; dây da thuộc; dây đai bằng da thuộc; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; 
ví tiền; túi sách học sinh; cặp học sinh; vali du lịch; túi du lịch; ô; vali xách tay. 

 
 

(210) 4-2015-24764 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) BONNETERIE CEVENOLE   (FR) 

1001 Avenue De La RÐpublique, 07500, 
Guilherand Granges, France 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; Ví đựng danh thiếp; Bao để 
móc chìa khóa; Dây da thuộc; Dây đai bằng da thuộc; Da thuộc, thô hoặc bán thành 
phẩm; Ví tiền; Túi sách học sinh; Cặp học sinh; Vali du lịch; Túi du lịch; ô; Vali xách tay. 

 
 

(210) 4-2015-24765 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, hồng, đen 
(731) Công ty TNHH Sentia 

Pharmatech  (VN) 
21/112 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; sữa dưỡng da; dung dịch (serum) dưỡng da; sữa trang điểm; gel 
dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-24766 (220) 09.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 25.7.20; 26.1.10 (540) 

  

(731) Đinh Đức Thiện   (VN) 
Số 9/b1, ngõ 126, Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; 
hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà phê; đồ uống trên 
cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2015-24767 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn 
kẽm), tấm lợp bằng thép mạ hợp kim khác; lưới thép mạ, dây thép và dây thép mạ kẽm, 
thép cán nguội dạng cuộn. 

 

 
(210) 4-2015-24768 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.16; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn 
kẽm), tấm lợp bằng thép mạ hợp kim khác; lưới thép mạ, dây thép và dây thép mạ kẽm, 
thép cán nguội dạng cuộn. 

 

 
(210) 4-2015-24769 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Đỏ nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn 
kẽm), tấm lợp bằng thép mạ hợp kim khác; lưới thép mạ, dây thép và dây thép mạ kẽm, 
thép cán nguội dạng cuộn. 
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(210) 4-2015-24770 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen    (VN) 
Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn 
kẽm), tấm lợp bằng thép mạ hợp kim khác; lưới thép mạ, dây thép và dây thép mạ kẽm, 
thép cán nguội dạng cuộn. 

 

 
(210) 4-2015-24771 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Tân 
Nông Phát   (VN) 
28/3 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống. 
 
 

(210) 4-2015-24772 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; A17.2.2; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Javta   (VN) 
Lô 38H, KCN Quang Minh, Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-24773 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.2 
(591) Lam sẫm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
Việt Nam  (VN) 
Thị trấn Hương Canh, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống. 
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(210) 4-2015-24774 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ DEP 
CONCEPTS  (VN) 
Tầng 23, số 72-74 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-24775 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ văn phòng phẩm Việt 
Bút  (VN) 
258/23 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Hộp cho bút; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; bút máy; bút [đồ dùng văn 
phòng]. 

 

 
(210) 4-2015-24776 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) ASTRAZENECA 

PHARMACEUTICALS LP  (DE) 
1800 Concord Pike Wilmington, DE 
19850 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 

 
(210) 4-2015-24777 (220) 10.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 7.1.5; 7.5.10; A7.1.12; 5.5.16 
(591) Hồng, xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ chay Chúc 
Hạnh  (VN) 
Khu dân cư Bắc Thăng Long, xã Hải Bối, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến (làm từ rau, củ, quả) như: tôm chay, cá chay, chả 
chay, nem chay, thịt chay.  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến như: tôm chay, cá chay, chả chay, nem 
chay, thịt chay, sườn chay. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-24778 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.1.1; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Nam  (VN) 
Phòng 1604 CT6, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 
 
 

(210) 4-2015-24779 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.24; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Đăng  
(VN) 
Bãi ¸ 1, thị trấn Chợ Chu, huyện Định 
Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi. 
 

 
(210) 4-2015-24780 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; 25.5.2; 26.1.1 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Kim Sơn  

(VN) 
138 Trần Phú, khóm 2, phường 2, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao. 
 
 

(210) 4-2015-24781 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.16; 3.9.1; A1.1.12; 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Yến  

(VN) 
ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện 
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 29: Tôm khô; cá khô.  
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(210) 4-2015-24782 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng Matrix  (VN) 
Số 1, đường 19A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2 (nằm trong khuôn viên DNTN 

Quyết Thắng), phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng công trình, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 

bằng kim loại; vật liệu chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-24783 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng Matrix   (VN) 
Số 1, đường 19A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2 (nằm trong khuôn viên DNTN 

Quyết Thắng), phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng công trình, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 

bằng kim loại; vật liệu chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-24784 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 5.9.17; 8.7.5; 25.5.2 

(591) Đỏ, xám, vàng, đen, xanh lá 

(731) Hộ kinh doanh Trung Hòa  
(VN) 
493/88 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước sốt; sốt cà chua; gia vị. 
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(210) 4-2015-24785 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.9.21; 5.9.15; 25.12.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xám, vàng, đen, xanh đen 
(731) Hộ kinh doanh Trung Hòa  

(VN) 
493/88 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; ớt sa tế [gia vị]; tương ót [gia vị]; nước sốt.  

 

 
(210) 4-2015-24786 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược LIS  
(VN) 
Số 3/2 khu đô thị Park City, đường Lê 
Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24787 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược LIS  
(VN) 
Số 3/2 khu đô thị Park City, đường Lê 
Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24788 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược LIS  
(VN) 
Số 3/2 khu đô thị Park City, đường Lê 
Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-24789 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược LIS  
(VN) 
Số 3/2 khu đô thị Park City, đường Lê 

Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24790 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Công Nghệ Phát Triển 
Việt  (VN) 
193/74 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 

quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy đo huyết áp, máy uốn tóc, máy duỗi tóc, máy xay sinh tố, máy 

ép hoa quả, lò nướng, máy làm sữa chua, máy làm sữa đậu nành, máy rửa bát đĩa, máy sấy 

bát đĩa, máy giặt, máy pha cà phê, bếp điện, bếp từ, lò nướng, nồi, xoong, chảo, hộp nhựa 

đựng thực phẩm (sử dụng được trong lò vi sóng), máy hút bụi; mua bán bột giặt, máy mát-

xa giảm mỡ, máy mát-xa hồng ngoại, máy làm kem trái cây, máy trồng rau mầm; đại lý 

ký gửi hàng hóa tất cả các hàng hóa nêu trên. 
 

 
(210) 4-2015-24791 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Công Nghệ Phát Triển 
Việt   (VN) 
193/74 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 

quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, lò nướng, máy làm sữa chua, máy 

làm sữa đậu nành, máy rửa bát đĩa, máy sấy bát đĩa, máy giặt, máy pha cà phê, bếp điện, 

bếp từ, lò nướng, nồi, xoong, chảo, hộp nhựa đựng thực phẩm (sử dụng được trong lò vi 

sóng), máy hút bụi; mua bán bột giặt, máy mát-xa giảm mỡ, máy mát-xa hồng ngoại, máy 

làm kem trái cây, máy trồng rau mầm; đại lý ký gửi hàng hóa tất cả các hàng hóa nêu 

trên. 
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(210) 4-2015-24792 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.2; 26.3.3; 26.3.4; 18.3.23; 

26.3.23 
(591) Xanh ngọc, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất, dịch vụ và thương 
mại Minh Thư  (VN) 
Xóm 3, thôn Văn Quán, xã Văn Khê, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; linh kiện của máy lọc nước; linh kiện của thiết 
bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-24793 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.24; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng, ghi, xanh dương đậm

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất, dịch vụ và thương 
mại Minh Thư   (VN) 
Xóm 3, thôn Văn Quán, xã Văn Khê, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; linh kiện của máy lọc nước; linh kiện của thiết 
bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-24794 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh dương, trắng, ghi (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất, dịch vụ và thương 
mại Minh Thư   (VN) 
Xóm 3, thôn Văn Quán, xã Văn Khê, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; linh kiện của máy lọc nước; linh kiện của thiết 
bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-24795 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xám, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
One Health  (VN) 
5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  
 
 

(210) 4-2015-24796 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hoa Sen Trắng 
(VN) 
Khu vực tổ 8, đường Vườn Thuốc, ấp 
Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm 
sạch; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế 
phẩm làm sạch, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước hoa, dụng cụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2015-24797 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Huy 
Hoàng  (VN) 
Khối 1, phường Quỳnh Thiện, thị xã 
Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-24798 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.2.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Ngọc Khanh  (VN) 
Khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại. 
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(210) 4-2015-24799 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; 24.9.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng đậm, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Khoa 
Phi  (VN) 
Xóm 11, xã Nghi Trung, huyện Nghi 
Lộc, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-24800 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.2.2; 24.15.1; 26.3.2; A24.15.7 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Hoa  (VN) 
Khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn 
Châu, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-24802 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.12; A1.1.2; A17.2.2 
(591) Vàng, nâu vàng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Tài  (VN) 
Khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-24806 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FUJITSU LIMITED   (JP) 

11, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính chủ; phần cứng lưu trữ dữ liệu; phần cứng máy tính; phần mềm máy 
tính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính, dịch vụ cho thuê máy tính, cài đặt và bảo trì chương 
trình phần mềm máy tính, thiết kế, phát triển, chuẩn bị và cập nhật các chương trình phần 
mềm máy tính, tư vấn và cố vấn về hệ thống máy tính, cung cấp phần mềm không tải 
xuống được tạm thời thông qua trang web, cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS), 
giám sát hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ xa.  

 

 
(210) 4-2015-24807 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.1.10; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  
(VN) 
1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe nâng hàng. 
 

 
(210) 4-2015-24808 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.3.20; A5.1.5; A5.1.16; 6.1.2; 26.5.1; 

A25.1.10; 26.7.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp xã Tiên Phú, huyện Phù 
Ninh, tỉnh Phú Thọ  (VN) 
Xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ  

 

(511)   Nhóm 30: Chè xanh (búp chè xao khô). 
 

 
(210) 4-2015-24809 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hừng Đông Xanh  (VN) 
378/30 An Dương Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ thủ tục 
visa và hộ chiếu [đại lý du lịch]; đại lý vé máy bay; cho thuê xe du lịch.  
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(210) 4-2015-24810 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; A26.4.24; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc và 
xây dựng Nam Long  (VN) 
22 đường 37, khu dân cư Cát Lái, 
phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chùm pha lê; đèn bàn; đèn tường mắc cố định.  
 

Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: bàn ghế; giường ngủ; giá và 
kệ đựng vật dụng trang trí; tủ đựng quần áo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; bàn trang điểm; 
gương soi.  

 
 

(210) 4-2015-24812 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.1.5; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Be nhạt, xám, vàng nhạt, nâu 

(540) 

  

(731) La Đức Văn  (VN) 
452B - đường 8 - phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; ghế dài, trường kỷ, ghế đi- văng; giường, giường ngủ; bàn; tủ 
đựng; đồ gỗ mỹ thuật.  

 
 

(210) 4-2015-24813 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Hồng  (VN) 
Đội 3 Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống cung 
cấp nước; ấm đun nước (dùng điện); bể chứa nước tạo áp lực; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2015-24814 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.4; 26.1.2; 3.1.16 
(591) Cam, xanh nước biển, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Cường  (VN) 
Thôn Bùng, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà.  
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(210) 4-2015-24815 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trường   (VN) 
Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-24816 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; A7.1.11; 7.1.24
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh đậm, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hưng 
Hà Tuyên Quang  (VN) 
Số nhà 273, đường Trường Chinh, tổ 3, 
phường ỷ La, thành phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại cụ thể là: tấm lợp tôn xốp ba lớp (không dùng 
cho cửa).  

 
 

(210) 4-2015-24817 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu điện 
Thiên Phong  (VN) 
Số 3 E6 phụ, ngõ 4 phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 09: Dây điện từ.  
 

Nhóm 17: Sơn cách điện.  
 
 

(210) 4-2015-24818 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
và sản xuất vật liệu mới 
Trung Hậu   (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; xi măng; cát xây dựng; ngói; đá xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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(210) 4-2015-24819 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A2.9.16; A25.7.21; A25.7.7 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng đồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất A.B.C   (VN) 
68/4 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm; hoá chất chống thấm dạng keo; phụ gia chống thấm; keo 
dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-24821 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.13.25; 25.5.25; 

A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ đậm, hồng nhạt 
(731) Trần Văn Mười  (VN) 

Số 36/11 đường HT 31, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Nón. 
 

 
(210) 4-2015-24823 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Xanh da trời, cam, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Việt Gia  (VN) 
25/25 Bế Văn Cẩm, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-24824 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; 5.7.1; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, nâu, xanh lá cây, 

xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VT Lộc Phát  (VN)
496/32/11 Dương Quảng Hàm, phường 
6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1378 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê đã rang; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hoà tan; cà phê 
pha sẵn.  

 

 
(210) 4-2015-24826 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam  (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24827 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh  (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24828 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24829 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24830 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
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mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24831 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24832 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
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tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24833 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24834 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1382 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24835 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24836 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
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tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-24837 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-24838 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Liên Minh  (VN) 
Số 1/25 phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh lọc; nước khoáng [đồ uống]; nước ngọt; nước giải khát trái cây, đồ 

uống không có cồn.  
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(210) 4-2015-24839 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Võ Phương Thùy  (VN) 

Số 389 ấp Phước Hưng, xã Tam Phưóc, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Tương đậu nành. 

 

 
(210) 4-2015-24841 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể dục & thể 
thao Tân Đại Phúc  (VN) 
340 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê, quán ăn. 
 

 
(210) 4-2015-24842 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.1; 1.15.24; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng, xanh lam nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thực phẩm Phúc Thịnh  (VN) 
80/07/08 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và bán lẻ: thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt. 
 

 
(210) 4-2015-24843 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; 5.7.1; 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 
45/4B ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2015-24844 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhà Mình  (VN) 
Lô 53-54 Đặng Minh Khiêm, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu phủ tường và sàn nhà (như giấy dán tường, sơn vôi, sơn chống 
thấm, bột trét, vec-ni); vật liệu trang trí nội thất (như thảm, màn, rèm, chăn, đệm); vật liệu 
xây dựng (như xi măng, thép xây dựng, cát, sạn, gạch, ngói). 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình 
giao thông, cụ thể là san lấp mặt bằng, xây dựng công trình/hạng mục công trình, lắp đặt 
trang thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng; trang trí nội - ngoại thất công trình; lắp 
đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lò sưởi, hệ thống điều hoà không khí, 
hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thiết bị thống sét và thiết bị chống trộm. 

 

 
(210) 4-2015-24849 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Phạm Ngọc Thái   (VN) 

Thôn Kim Thành, xã Kim Sơn, huyện 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng đồ nướng; cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-24851 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.13.25; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại AK Việt Nam  (VN) 
Số 20, ngách 432/18 Đội Cấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu tiêu âm cụ thể là: gỗ tiêu âm và tấm nỉ tiêu âm.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; vật liệu khảm ghép phi kim loại, dùng trong xây dựng; tấm ốp tường, không bằng 
kim loại (tấm tiêu âm).  
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Nhóm 24: Vải dùng để bọc tấm tiêu âm; vải không dệt.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm, tiêu âm trong xây dựng.  
 

Nhóm 40: Xử lý vải; chống thấm nước cho vải; xử lý chống cháy cho vải; hồ vải; dịch vụ 
lưu hoá [xử lý vật liệu].  

 

 
(210) 4-2015-24852 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư Năm 
Sao  (VN) 
Lô 24, biệt thự 1, bán đảo Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da như: ba lô, vali, túi xách, cặp da, ví da.  
 

Nhóm 24: Vải dệt; khăn trải giường bằng vải; rèm bằng vải.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2015-24853 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hồ Thủy Linh  (VN) 

947/19 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2015-24854 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-24855 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 4.3.3; 4.3.9; 26.13.25 
(591) Đen, vàng đồng, đỏ 
(731) Huỳnh Thanh Việt   (VN) 

256/77 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn vui chơi, giải trí; tổ chức chương 

trình biểu diễn nghệ thuật; tổ chức diễn đàn liên quan đến lân sư rồng.  
 

(210) 4-2015-24856 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) CLOSED JOINT STOCK COMPANY 

"BIOCAD"   (RU) 
Russia 198515, Saint Petersburg, 
Petrodvortsoviy district, Strelna, Svyazi 
st., bld. 34, liter A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24857 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.10 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh lá cây 
(731) HUNG CHUN BIO-S CO., LTD.   (TW) 

No.12, Luke 1st Rd., Luzhu Dist., 
Kaohsiung City 821, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; mô cấy nhân tạo dùng 

trong phẫu thuật; thiết bị chỉnh răng; chân răng nhân tạo; thiết bị khoan răng.  
 

 
(210) 4-2015-24860 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
Quang Minh  (VN) 
769/28/31 Phạm Thế Hiển, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sữa hạt sen; sữa bắp.  
 

 
(210) 4-2015-24862 (220) 10.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hoà   (VN) 
GB6-GB7 Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-24865 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.14; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bảo Minh   (VN) 
Số nhà 68, phố Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24866 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) CYF ENTERPRISE (S) PTE LTD  (SG) 

1 Sims Lane, #06-09, Singapore 387355  
(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá đạng thô; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; bật 
lửa dùng cho người hút thuốc, thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc !á; hộp đựng thuốc lá; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu: đót thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá 
thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế, thuốc lá thành phẩm; vật dụng cho người hút 
thuốc.  

 
 

(210) 4-2015-24867 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) CYF ENTERPRISE (S) PTE LTD  (SG) 

1 Sims Lane, #06-09, Singapore 387355  
(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá dạng thô; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; bật 
lửa dùng cho người hút thuốc, thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc lá; hộp đựng thuốc lá; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu: đót thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá 
thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế, thuốc lá thành phẩm; vật dụng cho người hút 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-24868 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) YETI TRADING COMPANY   (TW) 

5F-2, No.181, Fu Sheng N. Road, Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 08: Bơm khí, thao tác bằng tay; rìu; mũi khoan [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cắt [dụng 
cụ cầm tay], súng để bít/trét, không dùng điện; dụng cụ đào lỗ [công cụ cầm tay]; công cụ 
cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ khoan; đá mài [dụng cụ cầm tay]; súng, thao tác thủ công 
dùng để phun, ép matít; búa [dụng cụ cầm tay]; dao; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dụng 
cụ đục lỗ [dụng cụ cầm tay], cuốc chim [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ để nạo [công cụ cầm 
tay]; đá mài; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; ôtô; cưa [dụng cụ cầm tay].  

 

 
(210) 4-2015-24869 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) YETI TRADING COMPANY    (TW) 

5F-2, No.181, Fu Sheng N. Road, Taipei, 
Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ bằng amiăng để chống lửa; dụng cụ đo khí áp, dây cáp điện; 
thước chia độ của thợ mộc; phần cứng máy vi tính; tỷ trọng kế; mật độ kế; bộ quần áo lặn; 
chuông cửa điện; đồng hồ đo khí [dụng cụ đo đạc]; hộp đầu nối [điện]; khóa điện; chuột 
[thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; áp kế; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; 
cân; dây điện; điện thoại.  

 

 
(210) 4-2015-24872 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; A1.1.10; 18.5.10; 

1.15.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH giáo dục mầm 

non ngôi sao Tuổi Thơ  (VN) 
234-236 đường số 1, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-24873 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) YU YINGHUI   (CN) 

No. 226, Shanfen Middle Road, Northern 
Huanggang Town, Raoping Country, 
Guangdong Province, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ nông nghiệp thao tác thủ công; 

dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công; kích nâng [thao tác thủ công]; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay].  

 

 
(210) 4-2015-24879 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên PSU Việt Nam  
(VN) 
Thửa đất số B3-23, B3-24 khu dân cư 
Hòa Phát 2, phường Hòa An, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du 

lịch.  
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo; trang phục; dép; đồng phục; giày.  
 

 
(210) 4-2015-24881 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.4; 5.7.21; 5.7.1; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, cam, xanh lá cây, xanh da 

trời, nâu, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Đinh Quốc 

Toản  (VN) 
ấp 4, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột ngô (bắp); bột đậu nành; cacao. 
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(210) 4-2015-24886 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Việt An  
(VN) 
Số 9, ngõ 8 Liễu Giai, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
đại diện sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2015-24887 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thực phẩm dầu 

chÌ Sans Vita  (VN) 
Số 9, lô CN18, KCN Khai Quan, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu vừng (mè); dầu hạt chè; dầu lạc; mứt lạc (mứt ướt); mứt vừng (mè) (mứt 
ướt).  

 

 
(210) 4-2015-24888 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và vận tải Đỗ Gia  (VN) 
Số 160 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách.  
 

 
(210) 4-2015-24889 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Sunrise Việt Nam  (VN) 
Số 19, ngõ 24, phố Kim Đồng, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế: máy hàn, máy cắt plasma, máy cắt 
CNC, máy xịt rửa. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1392 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế: máy hàn, máy cắt, 
máy công cụ, máy cầm tay, máy xịt rửa; đại lý mua, đại lý bán ký gửi hàng hóa: máy hàn, 
máy cắt, máy công cụ, máy cầm tay, máy xịt rửa; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty 
kinh doanh: máy hàn, máy cắt, máy công cụ, máy cầm tay, máy xịt rửa.  

 
 

(210) 4-2015-24890 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.3.3; 25.1.9; 25.1.25; A3.7.24; 

26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng nhạt, vàng đậm, tím

(540) 

  

(731) Phan Thanh Chiến  (VN) 
Số 20 Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc; bột nghệ dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 33: Rượu (rượu gạo); rượu vang; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; đồ uống 
được chưng cất. 

 

 
(210) 4-2015-24891 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SP-TECH Hà Nội  
(VN) 
Số nhà 17, ngách 169/6, phố Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc y tế; dịch vụ trang điểm; 
xoa bóp. 

 
 

(210) 4-2015-24892 (220) 11.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.4.1 
(591) Ochre, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Vinh Thăng  (VN) 
40 Cao Văn Lầu, phường 01, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nấm cục (đã được bảo quản), nấm đông cô (đã được bảo quản), nấm 
tuyết (đã được bảo quản), táo khô, nho khô, bún (bún tàu).  
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(210) 4-2015-24893 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Lý  (VN) 
Số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: kem lạnh, kem tráng miệng [bánh kẹo], kem trái cây [đá lạnh].  
 

 
(210) 4-2015-24894 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.5.1; 1.13.1; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Đỏ, trắng, xám, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kỹ thuật Toàn Cầu  (VN) 
Phòng 3, tầng 3, lô B, cao ốc Đất Phương 

Nam, số 241A Chu Văn An, phường 12, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mô tô, xe máy, văn phòng phẩm, giấy dính [văn phòng phẩm], băng 

dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng băng keo dán cá nhân để băng vết thương, 

băng dính dùng cho mục đích y tế; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, dầu và mỡ công 

nghiệp, chất bôi trơn, dầu nhờn, dầu để bôi trơn, hóa chất, chất tẩy rửa dùng trong quá 

trình sản xuất, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, giấy nhám, 

đá mài, đá cắt, dây điện, dây điện thoại. 
 

 
(210) 4-2015-24895 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.3.1; 26.1.2 

(591) Trắng, da cam, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhựa Phương 
Đông  (VN) 
109/14/3A Trương Phước Phan, khu phố 

8, phường Bình Trị Đông, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hộp bao bì bằng chất dẻo, thùng đựng hàng bằng chất dẻo, thùng để 

đóng hàng bằng chất dẻo, thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo, bình chứa nhiên liệu lỏng (không 

bằng kim loại).  
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(210) 4-2015-24896 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng, bạc, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trường Sơn Sài 
Gòn  (VN) 
Lô MD5, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy (duplex); các tông; bao bì giấy; bao bì các tông; bìa. 
 

 
(210) 4-2015-24897 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, lam sẫm, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Triệu Khang  (VN) 
345/1 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị mài dùng trong nha khoa, thiết bị nha khoa; 
thiết bị nha khoa dùng điện; thiết bi phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, 
chậu rửa dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị mài dùng trong nha khoa, thiết bị nha 
khoa, thiết bị nha khoa dùng điện, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y 
tế, cáng cứu thương, mặt nạ gây mê, thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế, ghế bành 
dùng cho mục đích y tế hoặc nha khoa, giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế, thiết 
bị chuẩn đoán cho mục đích y tế, điện cực dùng cho y tế, thiết bị xông hơi cho mục đích y 
tế, dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế, đèn cho mục đích y tế, máy đo nhịp tim, thiết bị 
chiếu tia X quang cho mục đích y tế, màn hình X quang cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy và thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2015-24898 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển đô thị Việt Hưng  
(VN) 
Khu đô thị thương mại và du lịch Văn 
Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản 
lý kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; môi giới 
bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất 
động sản; ước lượng chi phí sửa chữa [định giá tài chính]. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất; lắp đặt 
giàn giáo; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ chống ẩm; làm sạch bề mặt bên ngoài tòa 
nhà; làm sạch bên trong tòa nhà. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; tham quan [du 
lịch]; cho thuê xe; dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá trị; vận tải bằng tàu 
thuyền; môi giới vận tải; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; 
dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển đồ đạc; vận chuyển 
hành khách; dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ bốc dỡ.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; trường mẫu giáo; dịch vụ trường học; cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ; huấn 
luyện; điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ vũ trường; cung cấp các tiện nghi sử 
dụng cho chơi gôn; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; hộp đêm khiêu 
vũ hoặc giải trí; dịch vụ karaoke; cho thuê thiết bị thể thao; cho thuê sân bãi thể thao; cho 
thuê sân ten-nít; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; tổ 
chức và điều khiển hội nghị; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí). 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện; thẩm mỹ viện; nhà dưỡng bệnh; trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh 
xá. 

 
Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; bảo vệ; tư vấn về an ninh.  

 

 
(210) 4-2015-24899 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
hóa sinh Hà Nội  (VN) 
Số 252/57 Tây Sơn, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình nước chịu nhiệt, bộ nắm mắc treo, mắc quần áo trùm, chậu nhựa 

tròn, chậu nhựa vuông, ghế hộp chữ nhật, ghế hộp ovan, ghế nhựa cao cấp, giỏ đựng quần 
áo/đồ dùng, hộp đựng gia vị/đồ khô, hộp đựng giấy rút, khay làm đá, khay úp bát đĩa, 
thùng gạo, tủ nhựa đa năng ba tầng, tủ nhựa đa năng bốn tầng, xô nhựa, xô nhựa có nắp, 
bộ hộp nhựa safelock. 
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(210) 4-2015-24904 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương, tím, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH Dosan  (VN) 

Số 166, đường Tô Hiến Thành, phường 
Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2015-24906 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) WATERTEC (MALAYSIA) SND BHD  

(MY) 
Lot 3, Jalan Halba Satu 16/16A, Section 
16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị cấp nước; phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp 

đường ống của bồn tắm; chậu vệ sinh nữ; vòi cho đường ống; phụ kiện điều chỉnh dùng 
cho thiết bị và đường ống cung cấp nước; vòi hoa sen; vòi khóa; van hệ thống vệ sinh; 
thiết bị phân phối nước; hệ thống cung cấp nước.  

 
 

(210) 4-2015-24907 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1; 25.12.1 
(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 

phòng, cụ thể là cho thuê máy sao chụp, dịch vụ sao chụp, dịch vụ xử lý văn bản, dịch vụ 
thư ký, dịch vụ tốc ký, dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; dịch vụ siêu thị, 
dịch vụ bán lẻ và bán buôn các sản phẩm làm đẹp, chế phẩm trang điểm, dụng cụ cầm tay, 
dụng cụ quang học, máy ảnh, thiết bị điện tử gia dụng, bao gồm cả các hàng hóa màu 
trắng, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, xuất bản phẩm, hành lý, đồ đạc, đồ may vá, 
đồ chơi và trò chơi, dụng cụ thể thao, thực phẩm và đồ uống, chế phẩm hóa học để bảo 
quản thực phẩm, chất để thuộc da, chế phẩm tẩy trắng và chất dùng để giặt, chế phẩm làm 
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sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, nến và bấc dùng để chiếu sáng, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực 
phẩm cho em bé, cao dán, vật liệu để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy 
uế, dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác thủ công), dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, 
nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng 
dạy, máy bán hàng tự động và thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 
khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả, thiết bị chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, 
thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy, khô, thông gió, 
cấp nước và mục đích vệ sinh, kim loại quý và hợp kim của chúng và sản phẩm làm từ 
kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, 
các tông và sản phẩm làm từ các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, 
văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho 
các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và giảng 
dạy, vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp 
nóc, lược và bọt biển, bàn chải, bút lông, vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép 
rối, đồ thủy tinh, sành và sứ, dây, sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, vải và hàng dệt, khăn trải 
bàn và trải giường, quần áo, giày dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu, đăng ten và đồ thêu, 
ruy băng và dải, khuy, khuy bấm và khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, 
thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu và thảm chùi chân, vải sơn trải sàn và vật liệu trải sàn, giấy 
dán tường, trò chơi và đồ chơi, dụng cụ thể dục và thể thao, đồ trang trí cây Noel, thịt, cá, 
gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, trái cây và rau được bảo quản, phơi khô và nấu 
chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm từ sữa, dầu ăn và mỡ ăn, 
cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, mật ong, mật đường, 
men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm, nước sốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, hạt và các sản 
phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, động vật sống, quả tươi và rau, hạt giống, 
cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng vâ nước uống có 
ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và chế 
phẩm để làm đồ uống, đồ uống có cồn, diêm; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác 
nhau vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu 
thuốc, cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, theo ca-ta-lô bằng cách đặt hàng qua thư 
hoặc các phương tiện viễn thông, hoặc từ trang web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn 
cầu và mạng Internet.  

 

 
(210) 4-2015-24908 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.3.1; 25.12.1 
(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 
phòng, cụ thể là cho thuê máy sao chụp, dịch vụ sao chụp, dịch vụ xử lý văn bản, dịch vụ 
thư ký, dịch vụ tốc ký, dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; dịch vụ siêu thị, 
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dịch vụ bán lẻ và bán buôn các sản phẩm làm đẹp, chế phẩm trang điểm, dụng cụ cầm tay, 
dụng cụ quang học, máy ảnh, thiết bị điện tử gia dụng, bao gồm cả các hàng hóa màu 
trắng, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, xuất bản phẩm, hành lý, đồ đạc, đồ may vá, 
đồ chơi và trò chơi, dụng cụ thể thao, thực phẩm và đồ uống, chế phẩm hóa học để bảo 
quản thực phẩm, chất để thuộc da, chế phẩm tẩy trắng và chất dùng để giặt, chế phẩm làm 
sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, nến và bấc dùng để chiếu sáng, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực 
phẩm cho em bé, cao dán, vật liệu để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy 
uế, dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác thủ công), dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, 
nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng 
dạy, máy bán hàng tự động và thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 
khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả, thiết bị chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, 
thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy, khô, thông gió, 
cấp nước và mục đích vệ sinh, kim loại quý và hợp kim của chúng và sản phẩm làm từ 
kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, 
các tông và sản phẩm làm từ các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, 
văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho 
các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và giảng 
dạy, vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp 
nóc, lược và bọt biển, bàn chải, bút lông, vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép 
rối, đồ thủy tinh, sành và sứ, dây, sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, vải và hàng dệt, khăn trải 
bàn và trải giường, quần áo, giày dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu, đăng ten và đồ thêu, 
ruy băng và dải, khuy, khuy bấm và khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, 
thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu và thảm chùi chân, vải sơn trải sàn và vật liệu trải sàn, giấy 
dán tường, trò chơi và đồ chơi, dụng cụ thể dục và thể thao, đồ trang trí cây Noel, thịt, cá, 
gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, trái cây và rau được bảo quản, phơi khô và nấu 
chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm từ sữa, dầu ăn và mỡ ăn, 
cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, mật ong, mật đường, 
men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm, nước sốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, hạt và các sản 
phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, động vật sống, quả tươi và rau, hạt giống, 
cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng và nước uống có 
ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và chế 
phẩm để làm đồ uống, đồ uống có cồn, diêm; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác 
nhau vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu 
thuốc, cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, theo ca-ta-lô bằng cách đặt hàng qua thư 
hoặc các phương tiện viễn thông, hoặc từ trang web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn 
cầu và mạng Internet. 

 
 

(210) 4-2015-24909 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A.   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 

phòng, cụ thể là cho thuê máy sao chụp, dịch vụ sao chụp, dịch vụ xử lý văn bản, dịch vụ 

thư ký, dịch vụ tốc ký, dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; dịch vụ siêu thị, 

dịch vụ bán lẻ và bán buôn các sản phẩm làm đẹp, chế phẩm trang điểm, dụng cụ cầm tay, 

dụng cụ quang học, máy ảnh, thiết bị điện tử gia dụng, bao gồm cả các hàng hóa màu 

trắng, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, xuất bản phẩm, hành lý, đồ đạc, đồ may vá, 

đồ chơi và trò chơi, dụng cụ thể thao, thực phẩm và đồ uống, chế phẩm hóa học để bảo 

quản thực phẩm, chất để thuộc da, chế phẩm tẩy trắng và chất dùng để giặt, chế phẩm làm 

sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 

tóc, thuốc đánh răng, nến và bấc dùng để chiếu sáng, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, 

chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực 

phẩm cho em bé, cao dán, vật liệu để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy 

uế, dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác thủ công), dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, 

nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng 

dạy, máy bán hàng tự động và thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, 

thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 

khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả, thiết bị chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, 

thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy, khô, thông gió, 

cấp nước và mục đích vệ sinh, kim loại quý và hợp kim của chúng và sản phẩm làm từ 

kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, 

các tông và sản phẩm làm từ các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, 

văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho 

các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và giảng 

dạy, vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp 

nóc, lược và bọt biển, bàn chải, bút lông, vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép 

rối, đồ thủy tinh, sành và sứ, dây, sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, vải và hàng dệt, khăn trải 

bàn và trải giường, quần áo, giày dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu, đăng ten và đồ thêu, 

ruy băng và dải, khuy, khuy bấm và khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, 

thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu và thảm chùi chân, vải sơn trải sàn và vật liệu trải sàn, giấy 

dán tường, trò chơi và đồ chơi, dụng cụ thể dục và thể thao, đồ trang trí cây Noel, thịt, cá, 

gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, trái cây và rau được bảo quản, phơi khô và nấu 

chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm từ sữa, dầu ăn và mỡ ăn, 

cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, mật ong, mật đường, 

men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm, nước sốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, hạt và các sản 

phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, động vật sống, quả tươi và rau, hạt giống, 

cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng vâ nước uống có 

ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và chế 

phẩm để làm đồ uống, đồ uống có cồn, diêm; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác 

nhau vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu 

thuốc, cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, theo ca-ta-lô bằng cách đặt hàng qua thư 

hoặc các phương tiện viễn thông, hoặc từ trang web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn 

cầu và mạng Internet. 
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(210) 4-2015-24910 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; 24.1.1; 25.1.25; 6.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

trắng, vàng, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hạ Long   (VN) 
Số 130, đường Lê Lợì, phường Yết Kiêu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước khoáng.  
 

Nhóm 35: Mua, bán bia, nước uống có gaz, đồ uống không có cồn, nước khoáng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-24912 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.1; 26.13.25; 2.3.9; A2.3.23; 9.7.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) BANK OF CHINA  (CN) 
Số 1, đường phục Hưng Môn Hội, thành 
phố Bắc Kinh, Trung Quốc  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng.  

 
 

(210) 4-2015-24914 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Đức 
Trung   (VN) 
120 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi thể thao; túi du lịch; túi xách tay; vali du lịch; ô che nắng.  
 

Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy thể thao; giầy tập thể dục; mũ; quần đùi; túi cho trang 
phục; áo may ô cho nam giới; bít tất ngắn cổ; tất dài; găng tay (trang phục); quần áo tắm; 
quần lót; áo khoác ngoài; túi của quần áo; quần áo may sẵn; áo phông ngắn tay; đồng 
phục; lưỡi trai ( đồ đội đầu); quần áo mặc bên trong. 
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(210) 4-2015-24917 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 

18.3.21 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Giao 
Nhận PT  (VN) 
23/12 đường số 4, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; vận chuyển hàng hóa; chuyên 

chở hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 

 
(210) 4-2015-24918 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Vĩ Long  (VN) 
83/4B Quang Trung, phường 8, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; chế phẩm làm thơm không khí. 

 

Nhóm 05: Các chất diệt khuẩn, sát trùng; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; các chất diệt 

nấm.  
 

 
(210) 4-2015-24920 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi sao 
Thiên hà   (VN) 
Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; nhà hát 

ca múa nhạc; trình diễn sân khấu; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền 

hình; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; biên tập 

băng hình; ghi băng video.  
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(210) 4-2015-24922 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A25.7.4; A25.7.7 
(591) Tím, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ xây 
lắp Thanh Tùng   (VN) 
Số 7, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và 

cộng sư (HOANG GIAO & 
PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trần, đèn chùm, đèn treo, bóng đèn điện, hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2015-24923 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.7; A25.7.4 
(591) Tím, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ xây 
lắp Thanh Tùng  (VN) 
Số 7, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và 

cộng sư (HOANG GIAO & 
PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trần, đèn chùm, đèn treo, bóng đèn điện, hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2015-24925 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ phát 
triển ẩm thực Phương Tây  
(VN) 
K43/30C Lê Hữu Trác, tổ 20, phường An 
Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2015-24927 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lá cây, đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Hoà Phú  (VN) 
Km6, quốc lộ 21A, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-24928 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lá cây, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Hoà Phú  (VN) 
Km6, quốc lộ 21A, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-24930 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại BOT  (VN) 
15/4/12 Lê Lai, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán và báo cao thuế; dịch vụ tư vấn về hệ thống thuế trong nước. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-24931 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Phú Bắc  (VN) 
148/21 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xử lý rỏ rỉ nước; xử lý nứt bê tông; xử lý thép bị gỉ trong bê tông; gia cố kết 
cấu bê tông. 
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(210) 4-2015-24932 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kính mắt Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 101 nhà A6 tập thể Hào Nam, ngõ 
29 phố Vũ Thạnh, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán các loại kinh đeo mắt; mắt kính; gọng kính đeo mắt; phụ tùng của 
kính đeo mắt; linh kiện của kính đeo mắt; máy móc sản xuất mắt kính; linh kiện kiểm tra 
quang học phục vụ ngành kính mắt. 

 

 
(210) 4-2015-24933 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khí công nghiệp 
Đông Anh  (VN) 
Cụm công nghiệp Nguyên Khê, thôn 
Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Các loại khí công nghiệp như: oxi, dioxide carbon, acetylen, argon, nitơ, heli, 
amoniac.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại khí công nghiệp như: oxy, dioxide carbon, 
acetylen, argon, nit¬, heli, amoniac. 

 

 
(210) 4-2015-24934 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) XIAMEN CCRE GROUP CO., LTD.  

(CN) 
24/F-28/F Tower B, CCRE Building, 668 
Xiahe Road, Xiamen, 361004 Fujian, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản liên quan đến việc mua 
bán các toà nhà; môi giới (thuộc nhóm này); bảo lãnh tài chính; quyên góp quĩ từ thiện; 
dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; thuê/mua tài chính giá rẻ. 

 

Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; xây dựng các công trình nhà ở; bọc đệm; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 
Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ bốc dỡ; vận tải bằng ô tô; bãi đỗ xe; cất giữ hàng hoá; tham 
quan [du lịch].  
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(210) 4-2015-24938 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; 2.3.30; 2.3.5 
(591) Xanh lá, vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Nam  (VN) 
461 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sắc đẹp cho người. 
 

 
(210) 4-2015-24939 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
xây dựng HEBO  (VN) 
Lầu 4 khu B, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 11: Lò hơi, thiết bị trao đổi nhiệt; thiết bị sấy khô không khí; thiết bị lọc nước; hệ 
thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 

 

(210) 4-2015-24940 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 2.9.22 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
Chiropractic  (VN) 
B1-32C Vincom B, 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; phòng khám vật lý trị liệu thần 
kinh cột sống; liệu pháp vật lý. 

 

 
(210) 4-2015-24941 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ giao nhận xuất nhập 
khẩu ánh Minh  (VN) 
E13/4S2 ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy sản xuất khẩu trang y tế; mua bán máy sản xuất khăn giấy ướt; 
xuất nhập khẩu máy sản xuất khẩu trang y tế; xuất nhập khẩu máy sản xuất khăn giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2015-24942 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 18.1.21; A5.3.14 
(591) Xanh dương nhạt, xanh lá cây, vàng, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu CONNECTION  
(VN) 
213 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, phụ tùng ô tô cụ thể như lốp ô tô, khung xe ô tô, vòng bi, 

giảm sóc ô tô, nhông xe máy; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt; mua bán 
sợi dệt, tơ, hàng may mặc; mua bán thực phẩm, rau quả, các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, tinh bột. 

 

 
(210) 4-2015-24943 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.10; 2.9.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, xám, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hợp  (VN) 
Xóm Bãi, xã Song Khê, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; váy; quần áo ngủ; áo vest; áo vay; quần áo, trang phục. 

 

 
(210) 4-2015-24944 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Green Life  (VN) 
183/1 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón. 
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(210) 4-2015-24945 (220) 11.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 25.1.6 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24946 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-24947 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

 

(731) Báo Thanh niên  (VN) 
248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, cụ thể là: tổ chức các sự kiện thể thao; tổ chức sự kiện biểu 
diễn ca nhạc; tổ chức hội thảo; tổ chức hội nghị. 

 
 

(210) 4-2015-24948 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ in ấn Tân 
Hoa Mai  (VN) 
131 đường Trục, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Tem niêm phong; con dấu niêm phong. 
 

Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2015-24949 (220) 11.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 2.7.1; 2.7.2; 26.4.2; A2.5.22 
(731) Đặng Ngọc Minh Trang  (VN) 

3/5B đường Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, 
xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: mua bán quần áo, mũ (nón), giày, dép, dây nịt, 
sách vở, văn phòng phẩm, găng tay, khăn choàng, trang sức, quà tặng; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo; 
hãng thông tin thương mại. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim video; sản xuất phim hoạt hình (trừ phim quảng cáo); dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin về giải trí tiêu khiển; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-24950 (220) 11.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá đậm, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Diệp   (VN) 
39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống cà phê có sữa, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê nhân tạo, 
trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh, đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2015-24951 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Linh   (VN) 
Số 13B, tổ 49, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-24952 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Linh    (VN) 
Số 13B, tổ 49, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24954 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23; 15.1.13 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Phú Nông   (VN) 
Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giồng cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24955 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24956 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24957 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM    (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-24958 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24959 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24960 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24961 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24962 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24963 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24964 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24965 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24966 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-24967 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-24968 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Hatashi Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống rau, hạt giống ngũ cốc, hạt giống thực vật, hạt giống hoa.  
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(210) 4-2015-24974 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MICROTEX ENERGY PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
42, 2nd Main 2nd Phase, Peenya 
lndustrial Area, Bangalore - 560 058, 
Karnataka, lndia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09:  Vách ngăn (tấm cách) giữa bản cực âm và dương của ắc quy; bản cực dương 
dạng ống (túi dạng ống) và bản cực âm dạng phẳng cho ắc quy; ắc quy chì axit; ắc quy 
chì axit có van điều áp (ắc quy Vrla); ắc quy ni-ken (ắc quy kiềm); pin nhiên liệu; pin 
quang điện mặt trời; nút thông hơi; nắp bọc pin và khâu nối pin; ắc quy bản cực phẳng kín 
khí có van điều áp (ắc quy Agm Vrla); bộ ắc quy cố định bán cực ống opzs; ắc quy gel 
bản cực ống opzv; ắc quy ứng dụng cho năng lượng mặt trời; ăe quy đâu máy xe lửa 
đìêzen; bộ ắc quy cố định bản cực ống; pin và bộ ắc quy cho động cơ kéo; ăc quy chì axit 
có van điều áp bản cực ống miễn bảo dưỡng; ắc quy niken-cađimi; ắc quy niken-kim loại 
hyđrua; ắc quy lithium-ion; ắc quy bán tải cho xe vận chuyển ở sân gôn và các ứng dụng 
xe cộ chạy bằng điện; và các phụ tùng và linh kiện của các sản phẩm kể trên.  

 

 
(210) 4-2015-24975 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) SOUTHERN CROSS BIOCHEMICAL 

(THAILAND) CO., LTD.  (TH) 
160 Soi Amornpannakorn, Suan Siam 
Road, Kannayao, Bangkok, 10230, 
THAILAND 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng để xử lý nước.  
 

 
(210) 4-2015-24976 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần tư vấn 

thương mại và dịch vụ kỹ 
thuật Nguyễn Trần Dương  
(VN) 
46/25/2 đường TTH29, khu phố 2A, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo, ấm đun nước (tất cả đều không dùng điện).  
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(210) 4-2015-24977 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 22.1.1; 1.15.5; 26.13.25; A26.4.24; 

26.11.3; A26.11.8 

(591) Cam, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát theo phong cách Hàn Quốc; dịch vụ cung cấp đồ 

ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-24978 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Cam, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà 

hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-24979 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát theo phong cách mỹ; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống 

do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-24981 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế giới 
Công nghệ Mở  (VN) 
Số nhà 3, ngõ 21D Hàng Bài, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy tính xách tay notebook; máy tính bỏ túi; máy vi tính; 
phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; điện thoại di động, điện thoại cầm đi được. 

 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-24982 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 6.1.2; A5.3.13; 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Mộc Châu  (VN) 
Tiểu khu Khí tượng, thị trấn Nông trường 
Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển hành khách bằng taxi, vận tải 
hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-24983 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 24.15.1; 26.1.6; 26.7.25; 

A24.15.11 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

ứng dụng công nghệ tin học 
Thái Dương  (VN) 
Số 100/199 Tô Hiệu, phường Dư Hàng, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; thiết kế kiến trúc xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế 
đồ họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-24984 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, đen, 

vàng nhạt 
(731) Đặng Thị Mỹ  (VN) 

Thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong cửa hàng chuyên doanh cụ thể 
như: điện thoại, phụ kiện điện thoại như ốp lưng, bao da, ốp viền, cục sạc, tai nghe, thẻ 
nhớ, pin, pin dự phòng, miếng dán điện thoại, đế sạc, các loại sim, card điện thoại, máy 
nghe nhạc, máy tính bảng.  

 
 

(210) 4-2015-24985 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.7; A26.11.9 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Xương Hưng  (VN) 
Nhà xưởng 1, lô CN5, khu công nghiệp 
Kim Huy, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt thông gió bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-24988 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.4; 26.1.2; 26.15.15; 24.15.21; 

24.15.1 
(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu HMT  (VN) 
94B Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 07: Phụ tùng bơm cao áp, bơm thủy lực, máy nông ngư cơ, động cơ thủy bộ cụ thể 
là: vòng găng pít-tông, sec-măng, xi lanh, pít- tông, van, kim phun. 

 

 
(210) 4-2015-24992 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược y tế 
Nguyễn Hải  (VN) 
53 đường số 9, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế như là: găng tay y tế, khẩu trang y tế, bơm kim tiêm. 
 

 
(210) 4-2015-24993 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; A1.5.3; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất gia 
công may mặc Thanh Huyền  
(VN) 
69 đường số 7, khu phố 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-24994 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Hà Trọng Nghĩa  (VN) 
38/15 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-24995 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quốc Tế Li  (VN) 
303 Hùng Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
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(210) 4-2015-24996 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và chế biến thực 
phẩm Hải Thiên  (VN) 
FF12B Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn. 
 
 

(210) 4-2015-24997 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.3.1 
(591) Nâu, cam 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và chế biến thực 
phẩm Hải Thiên   (VN) 
FF12B Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-24999 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Trần Châu Anh Kiệt  (VN) 
Số 22/3, ấp Hồi Xuân, xã Dương Xuân 
Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại; quạt điện các loại; ấm đun nước dùng điện; bình đun nước 
dùng trong nhà vệ sinh dùng điện; máy điều hòa không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 
 

(210) 4-2015-25000 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 3.7.17; 1.15.24 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Deahan Motors  

(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 
công nghiệp Cơ khí ôtô thành phố Hồ 
Chí Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, đồ nội thất cho 
xe ô tô, thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; rửa xe ô tô; sơn nội và ngoại thất 
cho xe ô tô; đắp lốp xe; trạm phục vụ xe cộ.  

 

 
(210) 4-2015-25001 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A1.5.3; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH Deahan Motors  

(VN) 
Lô D2, D3, D4, D5, đường số 8, khu 
công nghiệp Cơ khí ôtô thành phố Hồ 
Chí Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe tải và xe mô-tô hạng nhẹ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, động cơ cho phương tiện trên bộ, săm, lốp xe, đồ nội thất cho 
xe ô tô, thiết bị cho xe ô tô, phụ tùng cho xe ô tô.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; rửa xe ô tô; sơn nội và ngoại thất 
cho xe ô tô; đắp lốp xe; trạm phục vụ xe cộ.  

 

 
(210) 4-2015-25002 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Trần Công Danh  (VN) 

198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

(210) 4-2015-25004 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thuý Hằng  (VN) 
465A Bạch Đằng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem tắm trắng da, kem trị mụn trắng, da mặt, kem dưỡng thể trắng da. 
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(210) 4-2015-25005 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thuý Hằng  (VN) 
465A Bạch Đằng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem tắm trắng da, kem trị mụn trắng da mặt, kem dưỡng thể trắng da.  

 

 
(210) 4-2015-25006 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thuý Hằng   (VN) 
465A Bạch Đằng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem tắm trắng da, kem trị mụn trắng da mặt, kem dưỡng thể trắng da. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25007 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15; 

A5.5.20 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Tiến 

Triều   (VN) 
06 Đất Đỏ, thị trấn Phong Điền, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu tràm (dùng trong y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) dầu tràm.  
 

 
(210) 4-2015-25008 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH du lịch STOP 

AND GO CAFE   (VN) 
3 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các chuyến đi du lịch (tour du lịch).  
 

 
(210) 4-2015-25009 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.15; 26.1.2; 5.3.20; A5.1.5 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, da cam 
(731) PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
No. 555 Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak Sub-district, Chatuchak 
District, Bangkok 10900, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 21: Đĩa nhỏ để uống cà phê; chén và đĩa nông để uống cà phê; cốc để uống; ống để hút.  
 

Nhóm 30: Cà phê pha sẵn đóng hộp; cà phê đã được rang xay; cà phê hòa tan uống liền; 
cà phê bột đã được rang; cà phê đen đậm đặc; cà phê đen (cà phê không có sữa); cà phê 
bột; cà phê bột hòa tan uống liền; cà phê đá (cà phê); cà phê tươi (cà phê); cà phê sữa (cà 
phê là chủ yếu); cà phê hơi (cà phê espresso được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén 
dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn); đồ uống cà phê (cà phê là chủ 
yếu); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trộn cà phê (cà phê là chủ yếu); cà phê hột (cà 
phê); đồ uống ca cao (ca cao là chủ yếu); đồ uống sôcôla (sôcôla là chủ yếu); đồ uống chè 
(trà) pha sẵn [chè (trà) là chủ yếu]; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở chè 
(trà); đồ uống trộn ca cao (ca cao là chủ yếu); đồ uống trộn sôcôla (sôcôla là chủ yếu); đồ 
uống trộn chè (trà) [chè (trà) là chủ yếu]; nước mật đường (không sử dụng như đồ uống); 
đường ăn dạng lỏng (dùng cho đồ uống); mật ong dạng lỏng (dùng cho đồ uống); gia vị tự 
nhiên (dùng cho đồ uống); chế phẩm cà phê dùng để pha chế đồ uống trên cơ sở cà phê; 
chế phẩm ca cao dùng để pha chế đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm sôcôla dùng để 
pha chế đồ uống trên cơ sở sôcôla.  

 

Nhóm 32: Đồ uống có hương vị trái cây (không cồn); đồ uống có hương vị thảo mộc 
(không chứa cồn); đồ uống hỗn hợp (không chứa cồn); đồ uống ép từ quả (không chứa 
cồn); đồ uống trên cơ sở mật ong chúa (không chứa cồn); đồ uống làm từ nước ép trái cây 
(không chứa cồn); nước ép rau (đồ uống không chứa cồn); đồ uống chiết từ quả (không 
chứa cồn); đồ uống giải khát từ nước ép hoa quả (không chứa cồn); nước khoáng (đồ 
uống); đồ uống giải khát có hương vị hoa hồng (không chứa cồn); đồ uống giải khát có 
hương vị và vị ngon của trái cây (không chứa cồn); đồ uống hỗn hợp không chứa cồn; đồ 
uống khai vị, không có cồn; đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống từ nước quả cô đặc 
(chất chiết từ quả) không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; chất chiết từ quả lựu dùng cho 
đồ uống (không chứa cồn); nước chanh cho đồ uống (không chứa cồn); nước cam ép cho 
đồ uống (không chứa cồn); bột tạo gaz hòa tan cho đồ uống (đồ uống không chứa cồn); 
bột tạo gaz hòa tan có hương vị trái cây cho đồ uống (đồ uống không chứa cồn); bột làm 
sủi bọt dùng, cho đồ uống; nước cam ép được cô đặc dạng bột (đồ uống không chứa cồn).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng cung cấp thức ăn và đồ uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ 
uống; địch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang đi (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
chuẩn bị thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2015-25010 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.14; 

2.5.6; 2.5.1 
(591) Xanh lam, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Fabric Việt Nam  
(VN) 
Số 15B, ngõ 193 Nam Dư, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; giường; khung giường [bằng 

gỗ]; đệm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: phụ kiện lắp ráp giường không bằng kim loại, giường, khung 
giường [bằng gỗ], đệm. 

 

 
(210) 4-2015-25012 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải xuất nhập 
khẩu Phương Long   (VN) 
241 Điện Biên Phủ, phường 06, quận 03, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2015-25013 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.20; 26.1.6; A1.1.10; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất Ngọc 

Linh  (VN) 
62 đường 1B, khu dân cư Bình Trị Đông, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp; ba lô; ví đựng tiền; túi xách tay; túi sách học sinh; cặp sách học sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cặp, ba lô, ví đựng tiền, túi xách tay, túi sách học sinh, cặp sách học 
sinh. 
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(210) 4-2015-25014 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; A1.1.10; 1.5.1; 3.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất Ngọc 
Linh  (VN) 
62 đường 1B, khu dân cư Bình Trị Đông, 

phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng; quần áo da; trang phục (hàng đan); quần áo ngủ; váy.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, thắt lưng, quần áo da, trang phục (hàng đan), quần áo ngủ, 

váy. 
 

 
(210) 4-2015-25015 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A3.9.24; 3.9.14 

(731) Công Ty TNHH SAIGONDEER  
(VN) 
Lô 113, đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; vải nhám; chất đánh bóng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-25016 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Công ty TNHH SAIGONDEER  
(VN) 
Lô I13, đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; vải nhám; chất đánh bóng kim loại.  
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(210) 4-2015-25017 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tài Anh   (VN) 
Số 1, lô C3, cụm công nghiệp Gián 
Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-25018 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.7.20; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Việt Hồng  (VN) 
Số 3C phố Vọng Đức, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2015-25020 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Vẻ Đẹp Việt  (VN) 
878/1 Hương lộ 2, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-25021 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) CHANGZHOU DIBA TEXTILE 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 
Tang Zhuang Qiao, Luoxi Town, Xinbei 
District, Changzhou City, Jiangsu 
Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 07: ống suốt cho khung cửi dệt; máy làm ren; máy kéo sợi; khung cửi dệt vải; máy 
dệt vải len tuyết xoăn; máy đan; máy dùng cho công nghiệp dệt; máy xử lý sợi thô; máy 
dệt tơ nhân tạo; máy dệt sợi tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2015-25024 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh ngọc, ghi 
(731) ASIANA AIRLINES, INC.   (KR) 

443-83, Ojeong-ro, Gangseo-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận chuyển và tích trữ rác; vận chuyển hàng 
hóa; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho chứa hàng; đóng gói và lưu trữ [hậu cần vận tải]; vận 
tải quốc tế liên hợp; hậu cần vận tải; vận chuyển bằng xe buýt; vận chuyển hành khách; 
vận tải; đặt chỗ cho vận chuyển; thông tin về lĩnh vực vận tải; môi giới vận tải; đặt chỗ vé 
máy bay; cho thuê máy bay; đại lý vận tải hàng không; vận tải bằng đường không; vận tải 
đường biển; thuê phương tiện vận tải; thông tin về giao thông; lưu giữ máy bay; cho thuê 
xe lăn; thông tin các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đại lý hướng dẫn du lịch; 
sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; lưu trữ (ở dạng vật lý/vật chất) các 
tài liệu (ở dạng) điện tử cho thuê máy đóng bao (cho đóng gói hàng hoá); cho thuê trang 
phục lặn; phân phối điện. 

 
 

(210) 4-2015-25025 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) BETAGEN ASIA LIMITED  (HK) 

39/F Office Tower, Langham Place, 8 
Argyle Street, Mongkok, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-25027 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.11.1; 7.11.10; 2.1.1; 26.4.2 
(591) Vàng, xám, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trung tâm Nghiên cứu và 
Dịch vụ Khoa học và Công 
nghệ Đường bộ  (VN) 
Tầng 5 số 4 Thành Công, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng. 

 

 
(210) 4-2015-25029 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thảo Vinh  (VN) 
32 Lê Liễu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-25030 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.15.7; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, xanh lam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH tinh luyện 

VONFRAM Núi Pháo - 
H.C.STARCK  (VN) 
Xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vonfram, nhôm; đồng; crôm; sắt; hợp kim của kim loại thường.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm vonfram, nhôm, đồng, crôm, 
sắt, hợp kim của kim loại thường. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến kim loại màu và kim loại quý hiếm.  
 

 
(210) 4-2015-25031 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, cam, xanh dương, xanh dương 

đậm 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 
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(210) 4-2015-25032 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh, nâu 
(731) Ngô Thị Kim Ngân   (VN) 

172/6 Trạm Hành, Trạm Hành, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-25033 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2; 26.1.1; 26.1.5; 24.1.1; 

A25.7.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, nâu, 

trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; chất khử mùi không dùng cho 

người; chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2015-25034 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 24.1.1; 26.1.1; 26.1.5; 24.15.21; 

25.7.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; chất khử mùi không dùng cho 

người; chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 
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(210) 4-2015-25035 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.21; 24.1.1; 26.1.1; 26.1.5; 26.5.1; 

25.7.20 
(591) Xanh dương, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; chất khử mùi không dùng cho 
người; chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2015-25036 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.12.1 
(591) Xanh, xanh dương, đỏ, vàng, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; chất khử mùi không dùng cho 
người; chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2015-25037 (220) 11.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.5.1; 24.15.21; 24.1.1; 

25.7.20 
(591) Xanh lá cây, xanh, xanh nhạt, trắng, 

cam, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; chất khử mùi không dùng cho 
người; chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 
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(210) 4-2015-25038 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.1.5; 26.5.1; 24.1.1; 

25.7.20 
(591) Xanh, xanh nhạt, trắng, cam, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; chất khử mùi không dùng cho 

người; chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2015-25039 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kho lạnh CLK  
(VN) 
Lô B2, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp 
B, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh trong lĩnh vực logistic (hậu cần vận tải).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi lưu giữ hàng hóa; dịch vụ kho lạnh và lưu giữ hàng hóa; dịch 
vụ kho ngoại quan; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa; dịch vụ vận 
tải hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-25040 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám 
(731) PEPSICO, INC.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn; 

đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2015-25043 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-25044 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp Công nghệ cao 1, khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25046 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Global 

Pharma  (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25047 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Global 

Pharma  (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-25048 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Global 

Pharma  (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25049 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Global 

Pharma  (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25050 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần GLOBAL 

PHARMA   (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25051 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần GLOBAL 

PHARMA    (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-25052 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần GLOBAL 

PHARMA    (VN) 
6/7 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25053 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Trắng, xám đậm, xám nhạt (540) 

  

(731) Trần Như Khánh Hòa  (VN) 
Số 49 phố Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; sợi dây bằng bạc; bạc thô hoặc dát mỏng; nhẫn; đồ trang trí; 
vòng đeo tay.  

 
 

(210) 4-2015-25054 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)   (VN) 
Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính: dịch vụ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa 
trong nước và quốc tế: dịch vụ vận tải bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa bằng đường bộ, dịch 
vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa 60h; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa 
và thư tín đến tận nơi người nhận; dịch vụ giao nhận hàng; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2015-25055 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)    (VN) 
Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền khi giao hàng; dịch vụ thu hộ tiền cho nhà cung cấp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính: dịch vụ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa 
trong nước và quốc tế; dịch vụ vận tải bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa bằng đường bộ; dịch 
vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa 60h; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa 
và thư tín đến tận nơi người nhận; dịch vụ giao nhận hàng; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2015-25056 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)    (VN) 
Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền khi giao hàng; dịch vụ thu hộ tiền cho nhà cung cấp; dịch vụ 
kê khai thủ tục hải quan; môi giới thủ tục hải quan.  

 

Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín đến tận nơi người nhận; 
cho thuê kho bãi; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng; dịch vụ bốc dỡ 
hàng hóa; dịch vụ giao nhận hải quan và thông quan cho hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2015-25057 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)    (VN) 
Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền khi giao hàng; dịch vụ thu hộ tiền cho nhà cung cấp; dịch vụ 
kê khai thủ tục hải quan; môi giới thủ tục hải quan.   

 

Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín đến tận nơi người nhận; 
cho thuê kho bãi; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng; dịch vụ bốc dỡ 
hàng hóa; dịch vụ giao nhận hải quan và thông quan cho hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2015-25058 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 

 
(210) 4-2015-25059 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Nhà Thép Trí 

Việt  (VN) 
ấp 4B, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép; tôn (tole); khung nhà thép tiền chế. 
 

Nhóm 07: Máy móc cơ khí; máy cán tôn (tole); máy cán xà gồ; thiết bị nâng hạ; cần trục.  
 

Nhóm 19: Vật liệu nhẹ phi kim loại dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt: nhà thép tiền chế, nhà lắp ghép vật liệu nhẹ; xây dựng dân 
dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-25060 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.7 
(591) Trắng, xanh rêu, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá An Giang  (VN) 
23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2015-25062 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới  (VN) 
Cụm công nghiệp Tân Dân, xã Tân Dân, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch dùng trong xây dựng; gạch ốp lát nền; gạch ốp lát tường; gạch trang trí 

dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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(210) 4-2015-25063 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới  
(VN) 
Cụm công nghiệp Tân Dân, xã Tân Dân, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương   

 
(511)   Nhóm 19: Gạch dùng trong xây dựng; gạch ốp lát nền; gạch ốp lát tường; gạch trang trí 

dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loạI.  
 

(210) 4-2015-25064 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới  
(VN) 
Cụm công nghiệp Tân Dân, xã Tân Dân, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương   

 
(511)   Nhóm 19: Gạch dùng trong xây dựng; gạch ốp lát nền; gạch ốp lát tường; gạch trang trí 

dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loạI.  
 

 
(210) 4-2015-25068 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HC-phát 
triển công nghệ Smart 
Parking  (VN) 
Ngõ 6 xóm 11 Đồng Xa, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu, thiết bị giám sát, dùng điện, thiết bị dẫn đường cho xe 

cộ [máy vi tính trên xe cộ, Bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu], thiết bị truyền phát tín hiệu điện 
tử, phần mềm máy tính đã được ghi. 

 

 
(210) 4-2015-25070 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 24.5.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y học cổ 
truyền Liễu Nguyên Đường  
(VN) 
Số 108, đường Nguyễn Đổng Chi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt: bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y: thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thảo dược; trà thảo 
dược; thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: nghiên cứu sinh học; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; nghiên cứu mỹ phẩm; 
nghiên cứu về vi khuẩn. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; 
tư vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2015-25071 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 24.5.1; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y học cổ 
truyền Liễu Nguyên Đường  
(VN) 
Số 108, đường Nguyễn Đổng Chi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt: bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y: thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thảo dược; trà thảo 
dược; thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: nghiên cứu sinh học; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; nghiên cứu mỹ phẩm; 
nghiên cứu về vi khuẩn. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; 
tư vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2015-25072 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Trắng, xanh dương (540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Sài Gòn  (VN) 
927 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng: huy động vốn dưới hình thức tiền gửi, cho vay chiết khấu 
thương phiếu, trái phiếu các dịch vụ nằm trong nhóm này.  
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(210) 4-2015-25073 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Ngô Thành Long   (VN) 

Số 364 Lê Thanh Nghị, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và phân phối hàng hoá, cụ thể là các mặt hàng thiết bị phòng 

tắm, thiết bị nhà bếp, đồ nội ngoại thất dùng trong gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-25074 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tuấn Phong  
(VN) 
Số 303/9 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thời trang; quần áo trẻ em; bộ quần áo tắm; 

quần áo thể dục.  
 

 
(210) 4-2015-25075 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 26.13.1; 1.15.11 
(591) Tím, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tin và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim, trừ phim quảng các; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 
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Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-25076 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan  (VN) 
Lan Vinh đội 7, thôn Trát Cầu, xã Tiền 
Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường (đệm, đệm lò xo, gối). 
 

Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải giường; vải dệt và các loại vải phủ dùng cho gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-25077 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) EWOS INNOVATION AS  (NO) 

Postboks 153 6901 FLORO Norway 
(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho cá; thức ăn cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-25078 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính chủ; phần cứng lưu trữ dữ liệu; phần cứng máy tính; phần mềm máy 

tính.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính, dịch vụ cho thuê máy tính, cài đặt và bảo trì chương 
trình phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển, chuẩn bị và cập nhật các chương trình phần 
mềm máy tính; tư vấn và cố vấn về hệ thống máy tính; cung cấp phần mềm không tải 
xuống được tạm thời; vận hành hệ thống điện toán đám mây. 
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(210) 4-2015-25079 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; A25.1.10 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  
(VN) 
1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe nâng hàng. 
 

 
(210) 4-2015-25080 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Top View  (VN) 
187/7 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị 

trường; xử lý văn bản; quản lý tư liệu bằng máy tính; dự báo kinh tế. 
 

 
(210) 4-2015-25081 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.9.23; 5.9.14; 5.9.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Quỳnh Liên  
(VN) 
Xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 31: Quả su su tươi, rau su su tươi.  
 

 
(210) 4-2015-25082 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Máy nông 
nghiệp và Khuyến nông Hà 
Nội  (VN) 
Thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gieo hạt; máy cấy lúa; máy gặt đập liên hợp, máy cày, 
máy thu hoạch.  
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(210) 4-2015-25083 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Thuận Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn trang trí nội thất các loại; bóng đèn xe gắn máy; đèn led; đèn chiếu 
sáng; đèn ốp tường. 

 
Nhóm 16: Keo dán dùng trong gia đình và văn phòng. 

 

 
(210) 4-2015-25084 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Phạm Phú Thứ  (VN) 

347 Phan Văn Hớn, tổ 64, khu phố 5, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ 
thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống. 

 

 
(210) 4-2015-25085 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.1; 1.15.24; 1.7.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giải trí thương mại dịch vụ 
C&C  (VN) 
189 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá; thực phẩm làm từ cá; cá khô; cá muối. 
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(210) 4-2015-25086 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Tiến Phú Cường  

(VN) 
149/D21 Lý Thánh Tông, phường Tân 
Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bộ phận của máy nén khí như: máy nén khí, bình áp lực, bình nén khí 
lạnh, máy sấy, van dùng cho bộ lọc của máy nén khí. 

 

 
(210) 4-2015-25087 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 18.1.21; 15.1.13; 26.5.10 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Châu  (VN)

879/33 đường Hương lộ 2, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy thuộc nhóm này, cụ thể là: xích; líp; đĩa (nhông sên đĩa); 
phanh; miếng đệm dùng cho phanh (má phanh); ống xả khói (ống bô). 

 

 
(210) 4-2015-25088 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.2; 19.1.1; A19.1.5; 25.3.1 
(591) Mận chín, vàng, xám, tím 

(540) 

  

(731) Trần Văn Chính  (VN) 
Thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, huyện Bố 
Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2015-25089 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Huy  (VN) 
Số 144 Huỳnh Thúc Kháng, phường Thị 
Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-25090 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Phương  (VN) 
Số nhà 53, đường Nguyễn Huệ, tổ 5, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; cacao; cà phê nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2015-25091 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2015-25092 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị mới DNT  (VN) 
Số 68, ngõ 649, phố Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép hoa quả.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; nồi cơm điện; ấm đun nước dùng điện; nồi áp suất đa năng 
dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-25094 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Phan Thị Vân  (VN) 
Số 151, phố Đặng Tiến Đông, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1446 

(210) 4-2015-25096 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A25.7.4; 24.13.1 

(591) Đen, xanh, xanh sẫm, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc  (VN) 
Số 11, đường Công Nghiệp 4, khu công 

nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-25097 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 24.13.1; A25.7.4 

(591) Đen, xanh, xanh sẫm, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc   (VN) 
Số 11, đường Công Nghiệp 4, khu công 

nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-25098 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25099 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25100 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 2.5.3; 2.5.8; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, vàng cam, 

xanh da trời, trắng, nâu, đỏ, vàng, vàng 
nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Biopharm Việt Nam   (VN) 
Số 37 ngõ 16 phố Phan Văn Trường, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-25101 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại và 
dịch vụ Anh Ngọc   (VN) 
Số 22, ngách 126, ngõ 298, đường Ngọc 
Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25102 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại và 
dịch vụ Anh Ngọc   (VN) 
Số 22, ngách 126, ngõ 298, đường Ngọc 
Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-25103 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại và 
dịch vụ Anh Ngọc   (VN) 
Số 22, ngách 126, ngõ 298, đường Ngọc 
Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-25104 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 

và Thuốc thú y Việt Nam  (VN) 
Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh buôn bán thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thức ăn cho cá, 

tôm; buôn bán thuốc thú y, vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; kinh doanh xuất 
nhập khẩu nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi.  

 
 

(210) 4-2015-25105 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.17.5; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Tân An Khang   (VN) 
Số A2, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-25106 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A25.3.3; A25.7.21; 10.5.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Thịnh Phát  (VN) 
114/8/36 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại khăn giấy, bông ráy tai.  
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(210) 4-2015-25107 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; A26.11.8 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Tân Nguyên Vũ  (VN) 
30 đường số 5, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy decal, băng keo dán.  
 
 

(210) 4-2015-25108 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
- dịch vụ Nhật Thiên Thanh  
(VN) 
919B đại lộ Bình Dương, tổ 71, KP 9, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê máy và thiết bị văn phòng, trừ máy fax và máy vi tính; photo 
tài liệu.  

 
 

(210) 4-2015-25109 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.6; 26.4.4; 8.1.6 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Phan Thị Mỹ Hạnh  (VN) 
190 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột.  
 
 

(210) 4-2015-25110 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.2; A5.5.22; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bột mì Bình 
An - VINABOMI  (VN) 
2623 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bột mì, lúa mì, các sản phẩm từ nguyên liệu lúa mì, bột mì.  
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(210) 4-2015-25111 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, lục bảo, cam cháy, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Toàn Phát  (VN) 
B23/473Q ấp 2 Trần Đại Nghĩa, xã Tân 
Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; cho thuê kho lạnh.  
 
 

(210) 4-2015-25112 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Xám, xanh nõn chuối, xanh berin 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tài Thành Phát  (VN) 
303, tổ 5, khu phố 3, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phế liệu, thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-25113 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.3; A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
sản xuất Anh Em Nguyễn  (VN) 
166A Trần Nhân Tôn, phường 02, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện cảm ứng thông minh; hệ thống đóng ngắt điện tự động.  
 

Nhóm 35: Mua bán: công tắc điện cảm ứng thông minh, hệ thống đóng ngắt điện tự động.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-25114 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh thủy tinh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Tân Nguyên Vũ  (VN) 
30 đường số 5, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy decal, băng keo dán.  
 

 
(210) 4-2015-25115 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tân Quốc Hưng  
(VN) 
428 quốc lộ 1A. KP 3, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại cân điện tử  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cân điện tử.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành các loại cân điện tử.  
 

 
(210) 4-2015-25116 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng anh đào 

(540) 

  

(731) Lê Đông Lợi   (VN) 
143/4 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-25117 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khu công 
nghiệp Nam Tân Uyên  (VN) 
Đường ĐT 747B, khu phố Long Bình, 
phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán nhà ở, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn cho xây dựng, kinh 
doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cho thuê nhà xưởng.  

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, giao thông, san 
lấp mặt bằng.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, cho thuê nhà kho, bến bãi.  

 

Nhóm 40: Hoạt động thu gom và xử lý rác thải.  
 

 
(210) 4-2015-25118 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Full 
House  (VN) 
46/18, Liên khu 16-18, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước bằng điện; nồi cơm điện; ấm sắc thuốc bằng điện.  
 

 
(210) 4-2015-25121 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Full 
House  (VN) 
46/18, Liên khu 16-18, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước bằng điện, nồi cơm điện, ấm sắc thuốc bằng điện.  
 

(210) 4-2015-25122 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, hồng, cam, đỏ, 

vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Kim Phát  
(VN) 
Số 1 đường số 9, khu phố 5, phường Linh 

Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; máy trò chơi video sử dụng 

đồng xu.  
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(210) 4-2015-25123 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Vũ Thu Phương  (VN) 
Số nhà 33A, ngõ 26 phố Kim Hoa, 

phường Phương Liên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động); giày dép, mũ nón, dây 

lưng bằng vải, tất, cà vạt.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao 

động); giày dép, mũ nón, dây lưng bằng vải, tất, cà vạt, túi xách, ví da.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa.  

 

 
(210) 4-2015-25125 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm, vàng, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ LB  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Central Garden, 328 Võ 

Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo ngọt (bánh kẹo). 

 

 
(210) 4-2015-25126 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Trắng, đỏ, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ LB  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Central Garden, 328 Võ 

Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo ngọt (bánh kẹo). 
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(210) 4-2015-25127 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Quân 

Nguyên (BK)  (VN) 
237-55 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần lót.  

 

 
(210) 4-2015-25128 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; 

sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2015-25129 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sungdo Vina  (VN) 
Khu công nghiệp Giang Điền, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; sơn môi; nước thơm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trăng điểm); nước sơn móng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chế phẩm chống nắng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, son 
môi, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, sữa làm sạch (dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), nước sơn móng, dầu gội đầu, chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm chống nắng. 
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(210) 4-2015-25130 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SUNGDO VINA  (VN) 
Khu công nghiệp Giang Điền, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; sơn môi; nước thơm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trăng điểm); nước sơn móng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chế phẩm chống nắng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, son 
môi, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, sữa làm sạch (dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), nước sơn móng, dầu gội đầu, chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm chống nắng. 

 

 
(210) 4-2015-25131 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 4.3.20; 25.7.25 
(591) Vàng, trắng, xanh crôm, đỏ, xanh lam, 

xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trà Song Phụng  
(VN) 
33/1 Tứ Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại trà, chè, cà phê, cacao. 

 

 
(210) 4-2015-25132 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh da trời, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thuận Phát  
(VN) 
C5/18 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sương sa, sương sáo (thạch cho thực phẩm). 
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(210) 4-2015-25133 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 25.5.2; 26.2.7; 26.7.25; A5.1.5; 

A5.1.16; 5.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ gỗ và nội 
thất Nhật Việt  (VN) 
Lô số L2.2, KCN Tân Đông Hiệp A, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-25135 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bảo Phúc  (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-25136 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH LILAMITI  (VN) 

155 Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; va li; ba lô; ví.  

 

 
(210) 4-2015-25137 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.24; 26.1.1; A5.11.5; 25.5.25; 

25.1.25 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Trần Đại Hòa Minh  (VN) 

463/3 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Hạt giống; nấm tươi; hoa tươi; rau tươi; trái cây tươi; sợi nấm để nhân giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gạo, hạt giống, nấm tươi, hoa tươi, rau tươi, trái cây 
tươi, sợi nấm để nhân giống. 

 

 
(210) 4-2015-25139 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.3.21; 18.3.23 
(731) Công ty TNHH Phú Đạt  (VN) 

245B Trần Thái Tông, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đậu tương (được bảo quản).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hạt đậu tương.  
 

 
(210) 4-2015-25140 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Cơ sở chế biến mực ăn liền 
Tâm Việt  (VN) 
Số 174, ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 
(511)   Nhóm 29: Mực đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-25141 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.7.22 
(591) Xanh cốm, vàng, đỏ, đen, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 
Phong Vinh  (VN) 
13 đường số 3A, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; quán cà phê. 
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(210) 4-2015-25142 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân 10 

Hướng  (VN) 
Số 68B, ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đồ trang sức, đá quý, kim cương, dây chuyền [đồ trang 

sức, đồ kim hoàn]. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 

 
(210) 4-2015-25143 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kenkou  (VN) 
542 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp).  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu nhang; mua bán nhang; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ 
chức hội chợ nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-25144 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.24; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy lọc nước 
Đỗ Gia  (VN) 
Thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-25148 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Đinh Thị Huyền  (VN) 
Số 53/38/191, tổ 12, đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da hoặc vải giả da như: vali; cặp sách; túi xách; ví (bóp); 
ba lô. 

 

 
(210) 4-2015-25149 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.1.5 (540) 

  

(731) Đinh Thị Huyền  (VN) 
Số 53/38/191, tổ 12, đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da hoặc vải giả da như: vali; cặp sách; túi xách; ví (bóp); 

ba lô. 
 

 
(210) 4-2015-25151 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.7.16; 8.1.15; A8.1.16 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SING 
RESTAURANT  (VN) 
B1 - R2 - 14 TTTM Royal City, 72 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển các đồ ăn theo yêu cầu.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng khách sạn; nhà hàng quán rượu; dịch vụ thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quầy bán đồ ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2015-25152 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JX NIPPON OIL & ENERGY 

CORPORATION   (JP) 
6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, 
Tokyo 100-8162, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn; dầu nhờn công nghiệp.  
 

Nhóm 17: Dầu để cách ly; dầu cách điện; dầu cách điện dùng cho máy biến thế; vật liệu 
cách điện. 
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(210) 4-2015-25153 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu sản xuất 
thương mại Long Hải  (VN) 
866/2/5/4A quốc lộ 13 khu phố 2, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo áp suất khí nén. 

 

 
(210) 4-2015-25156 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH C.M.C VINA  (VN) 
Lô 11 đường 20, KCN Sóng Thần 2, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Hàng quần áo may sẵn (trừ trang phục từ da lông thú). 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may sẵn. 
 

 
(210) 4-2015-25158 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) 1. Trần Thị Như Thủy   (VN) 

Tổ 27B phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

2. Đậu Thị Thu Hiền  (VN) 
phòng 507 nhà B2. khu tập thể Trung Tự, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

3. Vũ Thị Hải Vân  (VN) 
Nhã 35 tổ 44, cụm 8, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo ngoại ngữ; thông tin giáo dục; dịch vụ câu 
lạc bộ (giáo dục và giải trí); dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi giáo dục và giải trí. 
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(210) 4-2015-25159 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH lương thực Hà 

Việt   (VN) 
Km số 9, quốc lộ 1A Pháp Vân, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn lạnh. 
 
 

(210) 4-2015-25160 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH lương thực Hà 

Việt   (VN) 
Km số 9, quốc lộ 1A Pháp Vân, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn lạnh.  
 
 

(210) 4-2015-25161 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; 4.5.1; 2.1.30; 4.1.3 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu thời trang 
Minh Thy   (VN) 
308A Minh Phụng, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-25162 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.22; 2.3.22; 26.4.1; 1.15.11; 1.15.15; 

A5.5.20 
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Minh Trí   (VN) 
116 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, tranh, ảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, chuông, 
mõ (dùng cho phật giáo). 

 
 

(210) 4-2015-25163 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 24.1.1; 5.7.3; 25.1.6; 15.7.1 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cường Khang  
(VN) 
10/30 đường Xuân Diệu, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, phụ tùng xe đạp, mũ (nón) bảo hiểm, túi xách.  
 

 
(210) 4-2015-25164 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thụy Yến Nhi   (VN) 
71 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn.  

 
 

(210) 4-2015-25165 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.1; 2.1.12; 1.5.15 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Kim Hoàng   (VN)
146/59/18/125 Vũ Tùng, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2015-25166 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 
giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng. 

 
 

(210) 4-2015-25170 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.15; 26.1.6; A25.7.7 
(731) NAO GLOBAL CO., LTD.    (TH) 

159 Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Road, 
Bangchak, Prakhanong, Bangkok 10260, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Khăn, khăn giấy ướt, khăn lau, tất cả được tẩm nước thơm mỹ phẩm/ nước hoa/ 
nước thơm Cô-lô-nhơ. 

 
 

(210) 4-2015-25171 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; A5.1.12; 7.1.6; 18.5.1; A18.1.9; 

9.7.1; 25.7.25 
(731) NAO GLOBAL CO., LTD.    (TH) 

159 Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Road, 
Bangchak, Prakhanong, Bangkok 10260, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Khăn, khăn giấy ướt, khăn lau, tất cả được tẩm nước thơm mỹ phẩm/ nước hoa/ 
nước thơm Cô-lô-nhơ. 

 
 

(210) 4-2015-25172 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24; A26.11.12; 26.4.2 
(731) NAO GLOBAL CO., LTD.    (TH) 

159 Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Road, 
Bangchak, Prakhanong, Bangkok 10260, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Khăn, khăn giấy ướt, khăn lau, tất cả được tẩm nước thơm mỹ phẩm/ nước hoa/ 
nước thơm Cô-lô-nhơ. 
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(210) 4-2015-25173 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.12; 26.4.2; A26.11.9; 26.1.2 
(731) NAO GLOBAL CO., LTD.    (TH) 

159 Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Road, 
Bangchak, Prakhanong, Bangkok 10260, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Khăn, khăn giấy ướt, khăn lau, tất cả được tẩm nước thơm mỹ phẩm/ nước hoa/ 
nước thơm Cô-lô-nhơ. 

 

 
(210) 4-2015-25174 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ quốc tế Lưu Gia  
(VN) 
13 Tiền Giang, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Quả phơi khô đóng hộp; trứng; sữa.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươí; hạt giống, cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dán áp phích quảng cáo; phân phát 
hàng mẫu; quảng cáo trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2015-25175 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ quốc tế Lưu Gia  
(VN) 
13 Tiền Giang, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Quả phơi khô đóng hộp; trứng; sữa.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dán áp phích quảng cáo; phân phát 
hàng mẫu; quảng cáo trên truyền hình.  
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(210) 4-2015-25178 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Ngô Nhật Phương  (VN) 

65 Thích Bửu Đăng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải giường; vỏ gối; chăn; ga giường và khăn phủ gối (tất cả 
đều làm từ vải). 

 
 

(210) 4-2015-25179 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1; 25.7.25 
(731) Công ty TNHH AMAI SAIGON  

(VN) 
7A Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ chất liệu gỗ, li-e, mây, tre, lau, 
sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, chất dẻo và các thế 
phẩm của các vật liệu này, đồ gốm sứ gia dụng, sản phẩm bằng chất liệu gốm sứ, tác 
phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng và quảng cáo; nhượng quyền thương mại trong lĩnh 
vực mua bán các sản phẩm trên; tư vấn quản lý và điều hành kinh doanh; bán đấu giá và 
điều khiển việc bán đấu giá. 

 
 

(210) 4-2015-25180 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.7; 24.15.1; A21.1.2; 10.3.7 
(731) Công ty TNHH Amai Saigon  

(VN) 
7A Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ chất liệu gỗ, li-e, mây, tre, lau, 
sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, chất dẻo và các thế 
phẩm của các vật liệu này, đồ gốm sứ gia dụng, sản phẩm bằng gốm sứ dùng để trang trí, 
tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng và quảng cáo; nhượng quyền thương mại trong lĩnh 
vực mua bán các sản phẩm trên; tư vấn quản lý và điều hành kinh doanh; bán đấu giá và 
điều khiển việc bán đấu giá. 
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(210) 4-2015-25181 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại U.C.C  (VN) 
10/3 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-25182 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại U.C.C   (VN) 
10/3 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-25185 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1 
(731) RK SOUTH ASIA SDN. BHD.  (MY) 

2440, Lorong Perusahaan 10, Prai 
Industrial Estate, 13600 Prai, Penang 
Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; bánh xích cho phương 
tiện giao thông trên bộ; săm cho bánh xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; vành cho bánh xe cộ; 
bánh xe có nan hoa cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-25186 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A9.7.19; 26.1.1 
(731) Phạm Việt Chương  (VN) 

27/171 đường Điện Biên Phủ, phường 
15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-25187 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại U.C.C   (VN) 
10/3 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-25188 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại U.C.C   (VN) 
10/3 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

(210) 4-2015-25189 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại U.C.C   (VN) 
10/3 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-25190 (220) 14.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(731) TA CHENG COCONUT KNITTING 

CO., LTD  (TW) 
100, Center Road, Sec. 3, Chichow 
Hsiang, Changhua County, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 20: Nệm lò xo; nệm mút; nệm cao su; giường nệm. 
 

 
(210) 4-2015-25191 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.12; A1.1.2; A26.11.8; A5.3.13; 

1.15.7 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám, đỏ nâu 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Hòa Thịnh   (VN) 
Lô 11E, đường C, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: máy móc, phụ tùng, xe gắn máy, phụ tùng xe, thiết bị văn phòng, 

hóa chất, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, lương thực thực phẩm, khí công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2015-25192 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Quảng 
Tuấn  (VN) 
11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, cụ thể là tua - vít, kìm; dụng cụ cầm tay để sửa chữa máy vi 

tính; dụng cụ cắt; dụng cụ cầm tay để sửa chữa điện thoại; dụng cụ mài. 
 
 

(210) 4-2015-25193 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Đại Thuận  

(VN) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, cá (không còn sống) và thực phẩm chế biến từ thủy 

sản, thịt, rau quả đã chế biến.  
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Nhóm 35: Mua bán: hàng tiêu dùng (đồng hồ, kính mắt, vali, cặp, túi xách, ví, dược phẩm 
và dụng cụ y tế trong gia đình), lương thực, thực phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước giải 
khát), kem lạnh, thiết bị gia đình (ổ cắm điện, đèn ngủ, công tắc điện, bình (ấm) nấu nước 
điện), đồ dùng nội thất (đĩa, dao, kéo); bán lẻ xăng, dầu, nhớt.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống thực hiện bởi nhà hàng; dịch vụ cung cấp 
thức ăn nhanh bởi nhà hàng; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, biệt thự (phục vụ khách lưu 
trú).  

 
 

(210) 4-2015-25194 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH NAMCAPITAL  

(VN) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước; cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch]. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức sự 
kiện trong lĩnh vực giải trí (liên quan đến văn hoá, giáo dục và nghệ thuật); lập kế hoạch 
cho buổi tiệc [giải trí]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, biệt thự (phục vụ khách lưu trú); nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghị và 
phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp spa; dịch vụ tắm hơi, mát-
xa (massage). 

 
 

(210) 4-2015-25195 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.7; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh, vàng, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Khánh Vân  (VN) 
Số 37, ngõ Tức Mạc, phố Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-25196 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A11.3.4; A1.1.10; A1.1.5; 

A25.3.3; A26.11.8 
(540) 

  

(731) Mạc Văn Đông  (VN) 
60 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-25197 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.13.1; 24.9.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Mỹ Mỹ  (VN) 
Số 542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25199 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A7.1.11; 7.1.24; 1.3.1(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Nông Trang Xanh  (VN) 
Số 66/5R, ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-25200 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.1; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn du học - 
du lịch Châu Đại Dương  (VN) 
Số 6 đường Hoa Phượng, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
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(210) 4-2015-25202 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yame Vn  (VN) 
766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý.  
 

Nhóm 18: Túi xách, ví tiền; ba lô, va li và túi du lịch, cặp học sinh ,túi đeo vai học sinh, ví 
bỏ túi, túi cầm tay cho phụ nữ.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, vớ (tất), mũ (nón), thắt lưng (dây nịt), cà ra vát, áo mưa.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), cà ra vát, vớ (tất), mũ (nón) bán 
buôn vải, hàng may sẵn, mua bán, xuất nhập khẩu hàng hoá. 

 

 
(210) 4-2015-25204 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A2.1.23; 4.5.5; A5.3.13; 2.1.8 
(731) ROTEN MING INTERNATIONAL 

CO., LTD.   (TW) 
1F., No.201, Chaoma Rd., Xitun Dist., 
Taichung City 40755, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở trà có hương vị trái cây; đồ uống 

trên cơ sở cà phê; hạt trân châu làm từ bột sắn; cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-25205 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.8; A3.1.23; 4.5.5; A5.3.13 
(731) ROTEN MING INTERNATIONAL 

CO.,LTD  (TW) 
1F., No.201, Chaoma Rd., Xitun Dist., 
Taichung City 40755, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, 

quán cà phê có quầy phục vụ thức ăn nhẹ; dịch vụ quán trà và cà phê; dịch vụ quán kem; 
nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-25206 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Chuông Xanh  
(VN) 
280/70/63 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ví, túi xách, balo, vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-25207 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.2; 4.3.3; 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Hai Bốn Bảy  (VN) 
217/A5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ (nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức 

kinh tế hợp pháp); dịch vụ bảo vệ người và tài sản; dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự các hoạt 
động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội; dịch vụ cung cấp vệ sỹ.  

 

 
(210) 4-2015-25208 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm NACOS  
(VN) 
Số 21, ngách 32, ngõ 245 đường Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm [mỹ phẩm]; chế phẩm 

mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da. 
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(210) 4-2015-25209 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Trương Xuân Biển  (VN) 

Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi xách; va li.  

 

 
(210) 4-2015-25210 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Trương Xuân Biển  (VN) 

Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi xách; va li.  

 

 
(210) 4-2015-25211 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Lưu Quang Minh  (VN) 

Số 3/37 An Đà, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục đích giải 

trí hoặc giáo dục; dịch vụ sáng tác nhạc/dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; tổ chức trình 
diễn; sản xuất nhạc; sản xuất các chương trình biểu diễn.  

 

 
(210) 4-2015-25212 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Ngân hàng Nam ¸, 201-
203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng (tablet); điện thoại thông minh (smartphone); máy tính dạng sổ 

ghi (note or phablet); điện thoại di động; máy tính; máy tính xách tay. 
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(210) 4-2015-25213 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Da cam, xanh 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sạch FRESH & GREEN  (VN) 
17 Nguyễn Văn Biểu, phường Phú Mỹ, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; trái cây được bảo quản; cá, được bảo quản; thịt; sữa; gia 
cầm, không còn sống.  

 

 
(210) 4-2015-25214 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.2; A3.6.11 
(591) Xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trịnh Vĩnh Khang   (VN) 
333C Lương Định Của, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Da, giả da. 
 

 
(210) 4-2015-25215 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 
đồ uống trên cơ sở cà phê.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 
đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao.   

 
 

(210) 4-2015-25216 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 
đồ uống trên cơ sở cà phê.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 
đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao.  

 

 
(210) 4-2015-25217 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 
đồ uống trên cơ sở cà phê.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 
đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao.  

 

 
(210) 4-2015-25218 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 
đồ uống trên cơ sở cà phê.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 
đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao.   

 

 
(210) 4-2015-25219 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 
đồ uống trên cơ sở cà phê.    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 
đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao. 

 

 
(210) 4-2015-25220 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 

đồ uống trên cơ sở cà phê.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 
đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao. 

 

 
(210) 4-2015-25221 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Thanh Tâm   (VN) 
Thôn An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2015-25223 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang 
Monna  (VN) 
59 Nguyễn Văn Giai, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; áo váy; áo vét; áo sơ mi; váy; bộ quần áo; 
quần dài. 
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(210) 4-2015-25224 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Trần Hương Giang  (VN) 
Số 108 đường Trần Bích San, phường 
Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại. 
 

 
(210) 4-2015-25225 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.9.3; A5.9.23; 5.9.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thiên Nam  
(VN) 
Số nhà 41, tổ 8, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: củ cải, rau quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-25226 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Busuka Việt 
Nam  (VN) 
Số 28/23/191 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ cầm tay như là máy khoan, máy cắt, máy mài, đục, máy rửa 
xe, máy bơm nước, máy hàn. 

 
 

(210) 4-2015-25227 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.2.7; 26.4.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
« tô điện, xe đạp điện. 
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(210) 4-2015-25228 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
« tô điện, xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2015-25229 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hà Thị Thư  (VN)
Thôn Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách thời trang, ví tiền, cặp sách học sinh, balo. 
 

 
(210) 4-2015-25230 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Mây  (VN) 
Số 7, ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách dành cho phụ nữ. 
 

Nhóm 25: Mũ; đồ đội đầu; giầy buộc dây; giầy; mũ bê rê; dép. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-25232 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại du lịch dịch vụ 
tổng hợp Phú Cường  (VN) 
12/27E ấp 7, Phan Văn Hớn, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông; tư vấn 
xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Đào tạo; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-25234 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Family Care  
(VN) 
179/1C đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2015-25235 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.9 
(591) Tím, xanh lá cây, xanh ngọc, hồng, vàng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Family Care  
(VN) 
179/1C đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2015-25236 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm An 
Mạnh FOOD  (VN) 
20 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bún; phở; miến; hủ tiếu; mì. 
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(210) 4-2015-25237 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm An 
Mạnh FOOD  (VN) 
20 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bún; phở; miến; hủ tiếu; mì. 
 

 
(210) 4-2015-25238 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm An 
Mạnh FOOD  (VN) 
20 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bún; phở; miến; hủ tiếu; mì. 
 

 
(210) 4-2015-25239 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm An 
Mạnh FOOD  (VN) 
20 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bún; phở; miến; hủ tiếu; mì. 
 

 
(210) 4-2015-25240 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.22 

(591) Xanh dương, cam, vàng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Lam Phi  (VN) 
179/7 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  
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(210) 4-2015-25241 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tú Hoàng  (VN) 
158/35 Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-25242 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hai Nguyễn  (VN) 
208/5 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-25243 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.3.6; A26.3.7; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Vàng sậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Thiết 
kế Xây dựng Nhà mẫu  (VN) 
420 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt: tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí: trường đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; trường mẫu giáo; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 

 

Nhóm 43: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế 
trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì. 

 

 
(210) 4-2015-25244 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 5.7.3; 5.13.4; A5.13.11 
(731) PENRITE OIL CO. PTY LTD  (AU) 

88 Lewis Road, Wantirna South, Victoria 
3152, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Dầu truyền động; dầu phanh; dầu thủy lực; chất lỏng dẫn hướng động lực; chất 
lỏng dẫn động máy kéo; dầu giảm xóc; chất làm mát. 
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Nhóm 04: Dầu, bao gồm, dầu động cơ, dầu bánh răng, dầu dùng cho xe tải, dầu dùng cho 
động cơ nhỏ, dầu dùng cho xe máy, dầu dùng cho ô tô cổ điển, dầu công nghiệp, dầu 
dùng khi mài và dầu dùng cho cưa xích; dầu mỡ; dầu nhờn; chất phụ gia, không dùng hóa 
chất, dùng cho động cơ. 

 

(210) 4-2015-25245 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.13.1; 10.5.25 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Doctor 

Care Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 97, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh kinh nguyệt; băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 

kinh nguyệt. 
 

 
(210) 4-2015-25246 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25248 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại Mặt 
Trời Xanh  (VN) 
Số 42/27/24, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25249 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần E.Moss Việt 

Nam  (VN) 
Lô số 13, cụm công nghiệp Song Khê - 
Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 

 

 
(210) 4-2015-25250 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.3; 3.4.20; 3.4.18; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng sẫm, xanh rêu, đỏ, trắng, đỏ 

hồng, hồng, xanh tím than, ghi, xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

sản xuất CTN Việt Nam  (VN) 
9N đường số 11N, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-25251 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

sản xuất CTN Việt Nam  (VN) 
9N đường số 11N, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
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(210) 4-2015-25252 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.3; 26.3.23 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

sản xuất CTN Việt Nam  (VN) 
9N đường số 11N, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-25253 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TP Medicare Việt Nam   (VN) 
Số nhà 81/295, ngõ Quỳnh, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25254 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.14; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh, xám, đen, xanh sẫm 
(731) Công ty cổ phần VIETGLOBE 

BEVERAGES Việt Nam  (VN) 
VP4, tầng 24, tháp B, tòa nhà 173 Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu branđi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  
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(210) 4-2015-25255 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh, xanh nhạt, nâu, trắng 
(731) Phạm Thị Thùy Dương   (VN) 

Số nhà 36, đường Phan Bá Vành, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm nước rửa thảo dược dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thảo dược 
thuốc bắc dùng cho mục đích y tế; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; muối tắm dùng cho 
mục đích y tế; tinh dầu dùng cho mục đích y tế; tinh bột nghệ dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25256 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh tím than 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

môi trường công nghệ cao 
NAM AN   (VN) 
Nhà số 2, hẻm 134/15/16 phố Lê Trọng 
Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; thiết bị làm nước nóng, lạnh tức thời bằng 
điện; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; bình nóng lạnh chạy điện (dùng trong 
nhà tắm).  

 

 
(210) 4-2015-25257 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Vinh Khoa  (VN) 
Số nhà 22, phố Ngũ Xá, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế và 

thiết bị y tế (gồm: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, máy đo huyết áp, máy 
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trợ thính), linh kiện điện tử, viễn thông, máy vi tính, đô điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, 

đồ uống, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, nước hoa; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc 

tiến thương mại. 
 

 
(210) 4-2015-25258 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1; 26.4.2; 26.7.5 

(591) Xanh, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Ngọc Tuyết   (VN) 
Số 87, đường Trần Khắc Chân, phường 

Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-25259 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần bột thực 
phẩm Tài Ký   (VN) 
435 quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mì; bột gạo; tinh bột; bột ngô; bột sắn (khoai mì).  
 

 
(210) 4-2015-25260 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 18.3.2; 18.3.21; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Lam 
An  (VN) 
Số 36, ngách 377/12, tổ 18, phố Nha, 

phường Long Biên, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán xuất nhập khẩu bếp củi, củi trấu, chất đốt sinh học. 
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(210) 4-2015-25261 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
gia dụng Đông á   (VN) 
Số 19a, ngõ 253, phường Thuý Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: bếp nấu dùng điện (bếp lẩu,bếp từ, bếp hồng ngoại).  

 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo nhôm, nồi nhôm, nồi inốc (không dùng điện).  
 

 
(210) 4-2015-25262 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.3; 3.4.18; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Vàng cam, trắng, đỏ, hồng, đen, xanh lá 

cây 

(731) Nguyễn Thị Liên  (VN) 
Thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Giun quế. 
 

 
(210) 4-2015-25263 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.9.14; A2.9.15; 

26.1.1; 2.7.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 

(731) Trung tâm Giáo dục Hòa nhập 
Trẻ em  (VN) 
Số 1B ngách 52/2 đường Yên Lạc, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tào. 
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(210) 4-2015-25264 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.14; A5.7.23 
(591) Đỏ, cam, nâu, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 
Phong Vinh  (VN) 
13 đường số 3A, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống, quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-25265 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) PORNTHEP 

KITTIPHATTHANADILOK  (TH) 
888 Latya Rd., Klongsan, Bangkok 
10600, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Ta rô (dụng cụ cắt ren, dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan; tua vít; cái kìm; cờ lê 

(dụng cụ cầm tay). 
 

 
(210) 4-2015-25266 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ đậm, vàng 
(731) Đinh Quang Huy   (VN) 

72 Ngô Quyền, khu 4, thị trấn Gia Ray, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; rượu thuốc; dược phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền; dịch vụ bấm 
huyệt, xoa bóp nhằm mục đích chữa bệnh.  
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(210) 4-2015-25267 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 2.1.20; 2.1.8 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tân Công 
Quang  (VN) 
05/210 tổ 7, khu phố Hòa Lân 1, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám, vải nhám. 
 

 
(210) 4-2015-25268 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Da cam, đỏ, ghi xám 
(731) Công ty TNHH Hồng Thành   (VN)

Khu 4, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, 
tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch. 
 

 
(210) 4-2015-25271 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty  TNHH MTV Quý Lộc 
Vượng  (VN) 
Số 15, tổ 1, ấp Phú Bình, xã An Lập, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; 
định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-25272 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.13.1; A1.13.15; 26.15.1; 1.15.23; 9.1.10
(591) Xanh, đỏ, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Chính  (VN) 
G20 cư xá Phú Lâm B, đường Ba Hom, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 11: Vòi sen nóng lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-25273 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; A26.4.6; 25.3.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH API-DK Việt Nam  
(VN) 
16 đường số 10, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa (nguyên liệu nhựa chưa gia công, chế biến). 
 

 
(210) 4-2015-25274 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A24.15.7; 26.3.23 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Thiên 
Long JEANS  (VN) 
88/24/2 Phan Sào Nam, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-25275 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.5.1; 26.1.1 
(591) Đen, cam, vàng, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Thiên 
Long Jeans  (VN) 
88/24/2 Phan Sào Nam, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-25276 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và công 
nghệ OCCA  (VN) 
195/19/18 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; thông 
tin về thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; biên tập và hệ thống hóa thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng máy vi tính; sàn giao dịch điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy 
nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu 
hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng các dịch vụ trên 
đó; đại lý viễn thông (điện báo, điện tín, thư điện tử). 

 

 
(210) 4-2015-25278 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Tạ Quang Hiếu  (VN) 
Số 415, đường Phúc Diễn, tổ 1, phường 
Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-25279 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.2.7; 4.3.7; A3.2.24 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hippo Paint  (VN)
149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự); sơn lót (dùng 

bảo vệ khung, gầm xe cộ); sơn lót. 
 

 
(210) 4-2015-25280 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
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(210) 4-2015-25281 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.2; 24.17.25; A26.3.5 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
3S  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 2, phố Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; ví đựng tiền; túi thể thao, túi xách tay, vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; giầy; bít tất ngắn cổ; áo vét; áo sơ mi; cà vạt; thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2015-25283 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.7; 11.1.22 
(591) Đỏ, vàng, da cam, trắng, xám 
(731) FREMANTLEMEDIA LIMITED  (GB) 

1 Stephen Street, London W1T 1AL, 
United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc và dịch vụ viễn thông (bằng cáp, điện báo, điện thoại, 
ra-đi-ô, vô tuyến, máy tính hay vệ tinh); dịch vụ phát sóng các chương trình truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ giải trí dưới hình thức chương trình truyền 
hình, chương trình truyền thanh, chương trình truyền hình cáp, chương trình phát sóng 
qua vệ tinh, chương trình trên internet; dịch vụ giải trí tương tác sử dụng trên điện thoại di 
động; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trên mạng internet; dịch vụ tổ chức các trò chơi 
may rủi và xổ số; cung cấp các đoạn video ngắn thông qua các thiết bị di động hoặc hệ 
thống máy tính cho mục đích giải trí và/hoặc mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-25284 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Trắng, nâu (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Camellia  (VN) 
Số 88A đường Trần Văn Dư, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quản lý tòa nhà (dịch vụ bất động sản); 
cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày và dài ngày. 
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(210) 4-2015-25285 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

mới An Bình   (VN) 
Tầng 3, lô 161-162 khu dịch vụ Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa kính làm bằng kim loại; bản lề lá làm bằng kim loại; tay nắm cửa 
kính làm bằng kim loại; kẹp định vị kính làm bằng kim loại (phụ kiện dùng để liên kết); 
trụ cầu thang làm bằng kim loại; chân nhện làm bằng kim loại (phụ kiện liên kết kính). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bản lề cửa kính làm bằng kim loại, bản lề lá làm 
bằng kim loại, tay nắm cửa kính làm bằng kim loại, kẹp định vị kính làm bằng kim loại 
(phụ kiện dùng để liên kết), trụ cầu thang làm bằng kim loại, chân nhện (phụ kiện liên kết 
kính), kính, bồn tắm, cầu thang máy, đèn chiếu sáng, cửa tự động, thiết bị hút bụi, lò sưởi, 
máy điều hòa nhiệt độ. 

 

 
(210) 4-2015-25287 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 24.13.1; A19.13.21; A25.3.3 
(591) Xanh lá, đỏ, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Sơn  (VN) 
¤ 19, lô NP33, đường TC1, khu TĐC 
Mỹ Phước 2, khu phố 4, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng trị bệnh cho người; thực phẩm chức năng; cao dán; vật liệu 
dùng để băng bó. 

 

Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày nhằm mục đích bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25288 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.7.25; 26.3.2; 26.13.25 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thể thao Hoàng 
Minh  (VN) 
125/11D Âu Dương Lân, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 28: Máy thể dục đa năng; máy chạy bộ; ghế tạ đa năng (là một dụng cụ thể thao); 
dụng cụ tập bụng tổng hợp; xe đạp cố định để tập thể dục; vợt cầu lông; băng nịt gối, gót 
chân, cổ tay, khuỷu tay dùng trong thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-25289 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A6.19.11; 19.7.1; 2.9.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, đỏ, vàng, nâu, trắng, trắng đục, 
trắng trong 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Ki Do  (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 

 
(210) 4-2015-25290 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25; 26.13.1; 

A5.7.22 
(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên KI DO   (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 
 

(210) 4-2015-25291 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên KI DO   (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 

 
(210) 4-2015-25292 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25; A5.7.22; 26.13.1
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên KI DO   (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 
 

(210) 4-2015-25293 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Lương Y Khoa  (VN) 

11 Bis Huỳnh Đình Hai, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-25294 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Lương Y Khoa   (VN) 

11 Bis Huỳnh Đình Hai, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-25295 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Lương Y Khoa   (VN) 

11 Bis Huỳnh Đình Hai, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; chuông [thiết bị báo động]; bộ ngắt mạch điện; 
bộ đóng mạch điện; thiết bị dò khói; hàng rào điện; thiết bị báo cháy; quần áo bảo hộ 
chống cháy; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; đèn đi ốt phát quang [LED]; khoá điện; 
thiết bị điều khiển từ xa; mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân tạo]; dây đai 
bảo hiểm [không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc thiết bị thể thao]; hệ thống phòng trộm, 
chạy điện; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; bộ đọc 
[thiết bị xử lý dữ liệu]; rơle điện; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; ổ cắm, phích cắm và các 
công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị đầu cuối [điện]; bộ chuyển mạch định thời 
gian tự động; điện thoại hình. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả 
hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm.  

 

 
(210) 4-2015-25296 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Lương Y Khoa   (VN) 

11 Bis Huỳnh Đình Hai, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; chuông [thiết bị báo động]; bộ ngắt mạch điện; 
bộ đóng mạch điện; thiết bị dò khói; hàng rào điện; thiết bị báo cháy; quần áo bảo hộ 
chống cháy; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; đèn đi ốt phát quang [LED]; khoá điện; 
thiết bị điều khiển từ xa; mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân tạo]; dây đai 
bảo hiểm [không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc thiết bị thể thao]; hệ thống phòng trộm, 
chạy điện; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; bộ đọc 
[thiết bị xử lý dữ liệu]; rơle điện; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; ổ cắm, phích cắm và các 
công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị đầu cuối [điện]; bộ chuyển mạch định thời 
gian tự động; điện thoại hình. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả 
hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm.  

 

 
(210) 4-2015-25297 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Lương Y Khoa   (VN) 

11 Bis Huỳnh Đình Hai, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; chuông [thiết bị báo động]; bộ ngắt mạch điện; 
bộ đóng mạch điện; thiết bị dò khói; hàng rào điện; thiết bị báo cháy; quần áo bảo hộ 
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chống cháy; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; đèn đi ốt phát quang [LED]; khoá điện; 
thiết bị điều khiển từ xa; mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân tạo]; dây đai 
bảo hiểm [không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc thiết bị thể thao]; hệ thống phòng trộm, 
chạy điện; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; bộ đọc 
[thiết bị xử lý dữ liệu]; rơle điện; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; ổ cắm, phích cắm và các 
công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị đầu cuối [điện]; bộ chuyển mạch định thời 
gian tự động; điện thoại hình. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả 
hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm.  

 
 

(210) 4-2015-25301 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Nâu đỏ, trắng, ghi nhạt 
(731) Công ty cổ phần Capella 

Entertainment  (VN) 
Lầu 2, toà nhà Bến Thành Times Square, 
172-174 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ vũ trường; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí (bar); dịch 

vụ câu lạc bộ giải trí.  
 
 

(210) 4-2015-25302 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Capella 

Entertainment  (VN) 
Lầu 2, toà nhà Bến Thành Times Square, 
172-174 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ vũ trường; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí (bar); dịch 

vụ câu lạc bộ giải trí. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực 
hiện; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn; quán ăn; quán cà phê.  
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(210) 4-2015-25303 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 21.1.16; 26.3.23 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Capella 

Entertainment  (VN) 
Lầu 2, toà nhà Bến Thành Times Square, 
172- 174 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ vũ trường; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí (bar); dịch 

vụ câu lạc bộ giải trí.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực 
hiện; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn; quán ăn; quán cà phê.  

 

(210) 4-2015-25304 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Lý Vị Dương  

(VN) 
ấp Thanh Xuân 1, xã Thanh Tân, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu dừa, kẹo dừa, mứt dừa, quần áo, chương trình máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-25305 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25; A24.15.7 
(731) Nguyễn Trịnh Hoàng Hải  (VN) 

12 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-25306 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Hoàng Ngọc Khánh  (VN) 

Số 307 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm thời trang: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, ví.  
 

 
(210) 4-2015-25309 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH PTVN  (VN) 
Tầng 4, số 23, Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố 
tụng, hòa giải; dịch vụ về sở hữu trí tuệ; dịch vụ bản quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ quản lý quyền tác giả và 
quyền liên quan. 

 

 
(210) 4-2015-25310 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 26.13.1; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xám 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Dung  (VN) 
Phòng 907, khách sạn Thể Thao, làng 
sinh viên HacinCo, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện.  
 

 
(210) 4-2015-25311 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
PRO ONE  (VN) 
Số nhà 34, ngõ 5 đường Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị tái tạo âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; loa; loa phóng thanh; máy 
nghe nhạc cầm tay (thiết bị nghe nhạc cầm tay); micro (ống nói). 
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(210) 4-2015-25312 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Da cam, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
cáp STV  (VN) 
Số 1070 Đê La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu phát sóng truyền hình; máy liên lạc vệ tinh; đầu thu kỹ thuật số; chảo 
thu phát tín hiệu; máy trung chuyển tín hiệu sóng truyền hình; thiết bị liên lạc bằng vô 
tuyến điện.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và viễn thông; dịch vụ quan hệ 
công chúng; tư vấn về ý tưởng quảng cáo; tư vấn về thiết kế hình ảnh phục vụ cho quảng 
cáo; cập nhật thông tin quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình; thông tin về bất động 
sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống truyền thông, truyền hình và bưu chính viễn thông (không bao 
gồm dịch vụ thiết kế chương trình).  

 

Nhóm 38: Phát sóng các chương trình phát thanh (radio), truyền hình; thông tin liên lạc 
bằng điện thoại; cho thuê thiết bị viễn thông; truyền qua vệ tinh; dịch vụ điện thoại; dịch 
vụ cung cấp thư điện tử.  

 

Nhóm 41: Chương trình vui chơi giải trí trên truyền hình; dàn dựng các chương trình phát 
thanh, truyền hình; đào tạo nâng cao nghiệp vụ quảng cáo truyền thông, truyền hình; biên 
tập các chương trình về giải trí; trường quay; dịch vụ thu âm, thu hình tại phòng thu; dịch 
vụ tra cứu kết quả bóng đá qua mạng.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy chủ mạng internet; mạng máy tính trực tuyến cho phép 
truy cập thông tin; cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực máy vi tính bao gồm: dịch vụ tư vấn 
phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-25313 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

khách sạn Mạnh Đức   (VN) 
Số A24, khu đấu giá Vạn Phúc, phường 
Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-25314 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tập Đoàn 
BITEXCO (BITEXCO GROUP)  (VN) 
Tầng 2, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; công 

trình xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; khung, khuôn 
cửa bằng kim loại; vật liệu ốp lát bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ngói, đá gạch không bằng kim loại (dùng trong 
xây đựng); kính dùng trong xây dựng; khung, sườn nhà không bằng kim loại dùng cho 
công trình xây dựng; công trình xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng 
bê tông.  

 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn, điều hành và quản lý kinh doanh; tư vấn, 
điều hành và quản lý khách sạn; hỗ trợ điều hành quản lý doanh nghiệp thương mại; tư 
vấn quản lý nhân sự; dịch vụ hoạt động văn phòng cụ thể là: sao chụp tài liệu, biên soạn 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, nhận sao dữ liệu, quản lý tệp tin máy tính; quảng 
cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, sự 
kiện thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng.  

 
Nhóm 36: Đầu tư, kinh doanh văn phòng và nhà ở; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, 
văn phòng và khu mua sắm (dịch vụ quản lý bất động sản); định giá bất động sản; cho 
thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; đại lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản, sàn bất động sản; tư vấn đầu tư 
(không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ phiếu 
công ty ra công chúng; cung cấp thông tin tài chính, đầu tư, bất động sản trên mạng 
internet. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây 
dựng (máy móc và thiết bị công trình); phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng để chắn 
sóng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây dựng nhà máy xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa 
thang máy; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ làm sạch văn 
phòng, tòa nhà văn phòng; dịch vụ diệt côn trùng có hại trong các toà nhà cho thuê văn 
phòng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy và 
xe đạp; dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hàng.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức, điều 
khiển, sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ 
khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi thể thao; điều hành các lớp thể 
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dục thể hình; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); cho thuê thiết bị, các tiện ích của sân vận 
động; tổ chức chương trình biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ vui chơi giải trí 
thể thao như chơi gôn, tennis, bi-a, trò chơi trên cạn, trò chơi dưới nước và bơi lội; dịch vụ 
giải trí trong khu du lịch sinh thái, công viên cây xanh, vườn trại giải trí; giáo dục mầm 
non, tiểu học.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn 
và khu nghỉ dưỡng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi và xoa 
bóp; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-25315 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn 
BITEXCO (BITEXCO GROUP)  (VN) 
Tầng 2, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn, điều hành và quản lý khách sạn; quảng cáo; dịch vụ cho thuê không 

gian quảng cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, sự kiện thương mại nhằm mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ cho thuê ngoài (hỗ 
trợ kinh doanh).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê chỗ 
để xe; tham quan (du lịch); vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch, lữ hành. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức, điều 
khiển, sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ 
khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trữ tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
du lich; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cho thuê phòng họp; 
nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà trọ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; quán 
ăn tự phục vụ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi và xoa 
bóp; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
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1504 

(210) 4-2015-25316 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng HALI  (VN) 
Số 25/64, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-25317 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A9.7.19; 8.1.1; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Đinh Thùy Trang  (VN) 
88/1 Hùng Duệ Vương, phường Thượng 

Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 

 

 
(210) 4-2015-25319 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.1 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) LOJEL MANUFACTURING CO., LTD.  

(TW) 

No. 70, Lane 22, Sec. 1, Hsin Jen Rd., 
Taiping Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; vali (hành lý); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi đựng hành lý; túi xách tay, 

túi du lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; bao để móc chìa khóa; ba lô; tui xách để 
đi chợ của phụ nữ; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ví tiền; ví bỏ túi; túi thể 

thao dùng cho nhiều mục đích; túi thể thao đa dụng; túi dùng ở bãi biển; cái địu em bé 

mang trên người; túi đựng hành lý không có động cơ có thể tháo lắp được; «; « che nắng 
và gậy chống.  
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(210) 4-2015-25321 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 

(591) Xanh dương nhạt, đỏ, trắng, vàng 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
năng lượng S.E.A Việt Nam  
(VN) 
Số 2/16D, Trung Hành 5, đường Lê 

Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho nhà tắm sử dụng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2015-25322 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Đồng Xanh  (VN) 
Xóm Bãi Trại, xã Lan Giới, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác; lò xử lý rác thải.  
 

 
(210) 4-2015-25323 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư nông 
nghiệp An Khang  (VN) 
Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường 

Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả đã được bảo quản; thịt; cá; gia cầm (không còn sống); trứng; sữa.   

 

Nhóm 31: Rau, quả tươi; động vật sống; hạt giống thực vật.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, bán hàng qua mạng internet rau quả đã được bảo 

quản, thịt, cá, gia cầm (không còn sống), trứng, sữa, rau quả tươi, động vật sống, hạt 

giống thực vật.  
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(210) 4-2015-25327 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch mở Sao Đất Việt  (VN) 
Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-25328 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; A1.1.12; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch mở Sao Đất Việt  (VN) 
Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-25329 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.5.2; 26.4.8 
(591) Đỏ, nâu, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Sinh  
(VN) 
Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 
6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2015-25330 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Sinh  
(VN) 
Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 
6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-25331 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hào  (VN) 
Tổ dân phố 7, 113 đường Hoàng Diệu, 
phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh 
§¨k L¨k 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-25333 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phụng Tiên  
(VN) 
225F Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

 
(210) 4-2015-25334 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Xám, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HUNG A VINA  
(VN) 
242 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe tải. 
 

 
(210) 4-2015-25335 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Hồng, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mật Ngữ 12 
Chòm Sao  (VN) 
11B đường số 4, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cập nhật tư 
liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
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(210) 4-2015-25336 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Mai Động số 
1  (VN) 
Số 16, đường Tam Trinh, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 06: ống gang cầu (cấp, thoát nước); ống nước bằng kim loại; phụ kiện ống gang 

cầu bằng kim loại; nắp hố ga bằng kim loại; lưới chắn rác bằng gang đúc. 
 

 
(210) 4-2015-25337 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.17; A7.1.12; 7.1.24; A20.1.3 

(591) Xanh lục, cam đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Công Dân Toàn Cầu  (VN) 
Số 6 cạnh TT C10 Nam Thành Công, phố 

Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển hội thảo; 

cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ phiên dịch 

viên. 
 

 
(210) 4-2015-25338 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Công Dân Toàn Cầu  (VN) 
Số 6 cạnh TT C10 Nam Thành Công, phố 

Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển hội thảo; 

cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ phiên dịch 

viên. 
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(210) 4-2015-25339 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.3; 1.15.15; 3.4.18; 1.15.23; 

3.9.1;  
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
UNIFIED  (VN) 
Lô A59/I, đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-25340 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Nâu, nâu đậm, vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
Unified  (VN) 
Lô A59/I, đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-25341 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.23; ; 3.7.3 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
Unified  (VN) 
Lô A59/I, đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 
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1510 

(210) 4-2015-25342 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) SAM JUNG PULP CO., LTD  (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 
110-530 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy lau mặt; khăn lau bếp bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 
 

(210) 4-2015-25343 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.5.5; 7.3.2 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) SAM JUNG PULP CO., LTD  (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 
110-530  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-25344 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu 
(731) SAM JUNG PULP CO., LTD  (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 
110-530  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-25345 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) SAM JUNG PULP CO., LTD  (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 
110-530 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn tay bằng giấy. 
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(210) 4-2015-25346 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.21; 26.13.25; 26.13.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) SAM JUNG PULP CO., LTD  (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 
110-530 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
 
 

(210) 4-2015-25347 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Hồng 
(731) SAM JUNG PULP CO., LTD  (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 
110-530 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy lau mặt; khăn lau bếp bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2015-25348 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu 
(731) SAM JUNG PULP CO., LTD  (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 
110-530 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bếp bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2015-25349 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.3.1; 26.4.2 
(591) Trắng, tím 
(731) SAM JUNG PULP CO., LTD  (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 
110-530 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau mặt bằng giấy; khăn lau bếp bằng giấy; khăn lau tay 
bằng giấy.  
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(210) 4-2015-25350 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Hồng, xám đen 

(731) SAM JUNG PULP CO.,LTD   (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 

110-530  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-25351 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh đậm, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) SAM JUNG PULP CO.,LTD   (KR) 

20 Hyehwa-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 

110-530  
 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay. 
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh.  
 

Nhóm 09: Khẩu trang (bảo hộ lao động). 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau mặt bằng giấy; khăn lau bếp bằng giấy; khăn lau tay 

bằng giấy; khăn giấy ướt; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2015-25352 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 

Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-25353 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25354 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế 

 

 
(210) 4-2015-25355 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-25356 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-25357 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y.  

 
 

(210) 4-2015-25358 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.7; A25.7.6; 25.12.1 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và công nghệ Việt Nam  
(VN) 
A12 khu đấu giá, đường Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện; đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; 
đèn trần.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-25359 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 5.3.11; 26.1.1; 2.1.1; 2.3.1; 

2.5.1; 26.5.1; 26.13.25; A5.5.20; A5.3.13
(591) Nâu đỏ, xanh, trắng, nâu, xanh sẫm, đen 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược 

(VN) 
Số nhà 30M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25361 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 5.3.11; A26.11.12 
(591) Đỏ, ghi, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  (VN)

Số nhà 30M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hờa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25362 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A25.1.10; 25.7.25; 26.5.1 
(591) Vàng, ghi, nâu, nâu đỏ, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  (VN)

Số nhà 30M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm thực phẩm chứ năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-25363 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma   (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-25364 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 1.15.21; A3.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, 

trắng sữa, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, 
thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế, bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25365 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 1.15.21; A3.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, 

trắng sữa, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua, pho mai.  
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(210) 4-2015-25366 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-25367 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NC Việt Nam   (VN) 
Số 508, ngõ 115 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay phim, camera hành trình, camera ô tô, thiết bị báo hiệu chống trộm.  
 

 
(210) 4-2015-25368 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.5.1; 24.1.1 

(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM - Thành viên Tập 
đoàn VALEANT  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, Tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-25369 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh rêu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nguyên liệu 
thực phẩm á Châu Sài Gòn  (VN)
Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột cho kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: bột sữa, sữa và các sản 
phẩm, đồ uống có sữa, nuớc hoa, mỹ phẩm, hàng gốm sứ, thủy tinh, hóa chất); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-25370 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ tươi, xanh nước biển, da bò, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguyên liệu 
thực phẩm á Châu Sài Gòn  (VN)
Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột cho kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: bột sữa, sữa và các sản 
phẩm, đồ uống có sữa, nuớc hoa, mỹ phẩm, hàng gốm sứ, thủy tinh, hóa chất); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xủ lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-25371 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.9 
(591) Đỏ tươi, trắng, xanh than 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nguyên liệu 
thực phẩm á Châu Sài Gòn  (VN)
Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột cho kem lạnh.  
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Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: bột sữa, sữa và các sản 
phẩm, đồ uống có sữa, nuớc hoa, mỹ phẩm, hàng gốm sứ, thủy tinh, hóa chất); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-25372 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguyên liệu 
thực phẩm á châu Sài Gòn  (VN)
Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột cho kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: bột sữa, sữa và các sản 
phẩm, đồ uống có sữa, nuớc hoa, mỹ phẩm, hàng gốm sứ, thủy tinh, hóa chất); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-25373 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; A26.11.8; A26.11.9; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguyên liệu 
thực phẩm á Châu Sài Gòn  (VN)
Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); sô đa để tẩy trắng/natri cacbonat để tay trắng; mỹ phẩm; 
nước hoa, dầu thơm; chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc, chế phẩm làm mất màu da thuộc; 
chế phẩm để ngâm giặt.  

 

Nhóm 29: Sữa đông; men sữa cho mục đích nấu ăn; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ 
yếu; sản phẩm sữa; kem (sản phẩm từ sữa).  

 

Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột cho kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: bột sữa, sữa và các sản 
phẩm, đồ uống có sữa, nuớc hoa, mỹ phẩm, hàng gốm sứ, thủy tinh, hóa chất); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  
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(210) 4-2015-25374 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, nâu tanin, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguyên liệu 
thực phẩm á Châu Sài Gòn  (VN)
Lô C-9E-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đông; men sữa cho mục đích nấu ăn; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ 
yếu; sản phẩm sữa; kem (sản phẩm từ sữa).  

 

Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột cho kem lạnh. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: bột sữa, sữa và các sản 
phẩm, đồ uống có sữa, nuớc hoa, mỹ phẩm, hàng gốm sứ, thủy tinh, hóa chất); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 
 

(210) 4-2015-25375 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.3; 26.2.7; 26.4.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, nâu đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Duy Quang  (VN) 
284/41/17 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-25376 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ML Catering  
(VN) 
A2 khu dân cư Hà Đô, đường Trương 
Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa).  
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(210) 4-2015-25377 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Lâm Thành Nam  (VN) 
436/7 Tô Ngọc Vân, khu phố 2, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-25378 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.11; A1.1.10; 25.1.6; 26.2.7 
(591) Hồng, trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mai Ka  (VN) 
528 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống.  

 
 

(210) 4-2015-25379 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Trương Quỳnh 
Anh  (VN) 
62/16/4 đường 5A, khu phố 21, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25380 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 25.5.25; 26.4.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Trần Thị Vân Trinh  (VN) 
48/45 Lê Ngã, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; phanh cho xe cộ; còi cho xe 
cộ.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1522 

Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyền động cho xe, bạc đạn đĩa, 
bánh răng truyền động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc 
độ xe máy, magneto đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, 
bình lọc xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ phanh xe 
máy, thớt nhông đề xe máy, xích cam xe máy, cần khởi động cho xe máy, bàn đạp dành 
cho xe đạp, xe máy, mô tơ đề, cụm công tắc đề.  

 

 
(210) 4-2015-25382 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.1.10; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển du lịch Ngôi Sao 
Việt  (VN) 
Số nhà 196 tổ 26 đường Phú Thịnh, 
phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; mua và bán máy công trình, phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; cho thuê ô tô.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ].  
 

 
(210) 4-2015-25383 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương, đen, đỏ, trắng 
(731) MUANG THAI INSURANCE PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, 
Bangkok, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm xe gắn máy; bảo hiểm tổn thất; bảo hiểm sức khỏe; bảo hiểm hỏa 
hoạn; bảo hiểm tai nạn; môi giới bảo hiểm phi nhân thọ; đại lý bảo hiểm phi nhân thọ. 

 
 

(210) 4-2015-25384 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Nguyễn Quang Sáng  (VN) 
Thôn Đá Cóc, xã Thắng Sơn, huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình; nước khoáng đóng chai; nước 
khoáng đóng bình.  
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(210) 4-2015-25385 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.7.23; 26.4.2; A26.4.6; 2.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Lệnh Lợi  (VN) 
SN 45 ngõ 1, TT BTL Tăng Thiết Giáp, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý doanh nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư 
vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-25386 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Trần Phương Nam  (VN) 

40/20 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà sữa (trà là thành phần chủ yếu).  
 

Nhóm 43: Quán trà sữa; quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-25387 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 1.15.23; 24.15.3; A25.3.3; 

26.7.25; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

Hồng Tâm  (VN) 
40 đường số 85, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo, thương mại.  
 

 
(210) 4-2015-25388 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Ngọc Minh  (VN) 
8 đường 15, khu phố 3, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện.  
 

 
(210) 4-2015-25389 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Seven Nine  (VN) 
60 đường 4A, khu phố 10, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25390 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Seven Nine  (VN) 
60 đường 4A, khu phố 10, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-25391 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Seven Nine  (VN) 
60 đường 4A, khu phố 10, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-25392 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; 2.3.30; 25.1.6; 5.7.25 
(591) Cam, vàng, đen, nâu, đỏ, xanh 
(731) Trần Hữu Nguyên  (VN) 

54/11 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-25393 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; 2.3.30; 25.1.6; 5.7.25 
(591) Cam, vàng, đen, nâu, đỏ, xanh 
(731) Trần Hữu Nguyên   (VN) 

54/11 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-25394 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Trần Hữu Nguyên  (VN) 

54/11 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua chế biến. 
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(210) 4-2015-25395 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) DAEGU CITY  (KR) 

88 Gongpyeong-ro, Jung-gu, Daegu, 
R.O. Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước 
hoa; hương liệu dùng cho mục đích gia dụng; xà phòng giặt; chế phẩm để làm sạch; xà 
phòng dùng cho mục đích vệ sinh; mặt nạ dùng trong mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25396 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1; A1.3.20; 25.1.6; 3.1.1; A3.1.22; 

24.1.1; 5.13.6; 5.7.10; 5.3.19 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu Thế Giới  
(VN) 
I7 Châu Thới, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống được chưng cất; rượu 
vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca. 

 

Nhóm 35: Mua bán nước ép trái cây (chứa cồn), rượu khai vị có cồn, đồ uống được chưng 
cất, rượu vang, rượu uýt ki, rượu vốt ca; quảng cáo thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-25397 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.1.1; 25.1.6; 5.13.6; 5.7.10; 5.3.19 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu Thế Giới  
(VN) 
I7 Châu Thới, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống được chưng cất; rượu 
vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca.  

 

Nhóm 35: Mua bán nước ép trái cây (chứa cồn), rượu khai vị có cồn, đồ uống được chưng 
cất, rượu vang, rượu uýt ki, rượu vốt ca; quảng cáo thương mại. 
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(210) 4-2015-25398 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.2; 25.7.25; 24.9.1; 25.1.6; 24.1.1; 

25.1.25 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu Thế Giới  
(VN) 
I7 Châu Thới, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống được chưng cất; rượu 
vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca.  

 

Nhóm 35: Mua bán nước ép trái cây (chứa cồn), rượu khai vị có cồn, đồ uống được chưng 
cất, rượu vang, rượu uýt ki, rượu vốt ca; quảng cáo thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-25399 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.25; 5.3.19; 5.13.6; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu Thế Giới  
(VN) 
I7 Châu Thới, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống được chưng cất; rượu 
vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca.  

 

Nhóm 35: Mua bán nước ép trái cây (chứa cồn), rượu khai vị có cồn, đồ uống được chưng 
cất, rượu vang, rượu uýt ki, rượu vốt ca; quảng cáo thương mại. 

 
 

(210) 4-2015-25400 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, cam, tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại bảo vệ thực vật 
ASHIDO  (VN) 
555A đường Nguyễn Xiển, khu phố Gò 
Công, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2015-25401 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3 

(591) Đỏ, trắng, vàng, cam, tím 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại bảo vệ thực vật 
ASHIDO  (VN) 
555A đường Nguyễn Xiển, khu phố Gò 

Công, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-25402 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, cam, tím 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại bảo vệ thực vật 
ASHIDO  (VN) 
555A đường Nguyễn Xiển, khu phố Gò 

Công, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-25403 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu VINA AHA  (VN) 
743/12 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Xích dẫn động trừ loại dùng cho xe cộ mặt đất, xích dẫn động không dùng cho 

phương tiện giao thông trên bộ; xích truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; xích 

nâng [bộ phận của máy]. 
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(210) 4-2015-25404 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24; 25.1.25 
(591) Xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thu Thanh  (VN) 
129C đường HT 13, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2015-25405 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.7; A5.3.15; A11.1.6 
(591) Đỏ, đen, xanh là cây, trắng 

(731) Đinh Ngọc Tùng  (VN) 
37, ngõ Lệnh Cư, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống (nhà hàng bán phở).  
 

 
(210) 4-2015-25407 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần SAHADO Toàn 

Cầu  (VN) 
Số 153 đường Đức Giang, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn về chiến lược; marketing; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tư vấn quản 
lý kinh doanh; tư vấn thuế. 

 

Nhóm 41: Đào tạo các kỹ năng về tài chính; đào tạo các kỹ năng về quản lý; đào tạo các 
kỹ năng về quản lý và phát triển nguồn nhân lực; đào tạo các kỹ năng về marketing; đào 
tạo các kỹ năng kinh doanh; đào tạo về văn hóa doanh nghiệp. 

 
Nhóm 42: Thiết kế website; lập trình máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt website. 
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(210) 4-2015-25408 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, ghi 
(731) Trần Quang Lân  (VN) 

Số 51 phố Nguyễn Bình, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quán bi a (vui chơi giải trí); dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán bia; dịch vụ quán bar.  
 
 

(210) 4-2015-25409 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, ghi 
(731) Trần Quang Lân  (VN) 

Số 51 phố Nguyễn Bình, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí qua mạng internet. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2015-25410 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh ngọc thạch 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất 
DALIANG VN  (VN) 
Lô B7, ô2 đường D2 khu công nghiệp 
Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất, hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất để làm bóng màu (làm 

sáng màu dùng trong công nghiệp).  
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(210) 4-2015-25411 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng kim loại 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất 
DALIANG VN  (VN) 
Lô B7, ô2 đường D2 KCN Đất Cuốc, 
huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất, hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất để làm bóng màu (làm 
sáng màu dùng trong công nghiệp).  

 
 

(210) 4-2015-25412 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.1.23; A18.1.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Dũng Bắc  (VN)
60/8/6 đường TX 13, khu phố 6, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành; 
môi giới vận tải; cho thuê xe; đóng gói hàng hóa; lưu kho.  

 
 

(210) 4-2015-25413 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.21; 18.1.21; 18.3.21; 

A16.3.3; 16.3.1; 16.3.11 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
rạp chiếu phim Đế Chế  (VN) 
Số A45/2, đường Lý Thường Kiệt, tổ 2, 
khu phố 1, phường Chánh Nghĩa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 41: Rạp chiếu phim; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; cho thuê phim 
điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ trường quay.  

 
 

(210) 4-2015-25414 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.1.10; A3.7.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Liên Vinh  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; xe đạp điện; và phụ tùng (xe máy, xe đạp, xe đạp điện, ôtô).  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe máy, xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng (xe máy, xe đạp, xe đạp 
điện, ôtô).  

 

(210) 4-2015-25416 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 26.2.7; 24.15.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại phân bón Đất 
Xanh  (VN) 
69 tổ 2 ấp 6, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 
 
 

(210) 4-2015-25417 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Duy 
Ngân   (VN) 
29/11/6 đường 48, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2015-25418 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HIPPO PAINT  (VN)
149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự); sơn lót (dùng 
bảo vệ khung, gầm xe cộ); sơn lót. 

 
 

(210) 4-2015-25419 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Trường An  
(VN) 
Số 7, ngõ 32, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Bồn nước inox.  
 

 
(210) 4-2015-25420 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, cụ thể: bồn nước inox.  
 

 
(210) 4-2015-25421 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; cụ thể: bồn nước inox.  
 

 
(210) 4-2015-25422 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) V−u Trí Tuấn  (VN) 

276/26A Tân Hòa Đông, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; động cơ điện của máy bơm nước; máy hàn; 
máy xay bột. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, máy phát điện, động cơ điện của máy bơm nước, 
máy hàn, máy xay bột, máy biến tần, máy phun thuốc trừ sâu, đèn điện quang và bộ đèn 
điện chiếu sáng, đèn Led (đèn đi-ốt phát quang), vòng bi (bạc đạn), vòi, van các loại, phụ 
tùng máy bơm nước. 
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(210) 4-2015-25429 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất GNC  (VN) 
Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2015-25430 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 26.3.1; 26.4.2; 25.5.2; 18.3.23; 

5.7.5; 5.7.24; 5.9.24 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, đỏ, vàng, trắng, 

da cam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất GNC  (VN) 
Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2015-25431 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất GNC  (VN) 
Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2015-25432 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất GNC  (VN) 
Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 

(210) 4-2015-25434 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.7; 26.4.4; 26.15.15; 26.4.9; 

A7.1.12 
(591) Nâu, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
và kỹ thuật Mê Kông  (VN) 
Số 542 đường Trần Hưng Đạo, phường 
02, quận 05, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tư vấn quản lý kinh doanh; buôn bán 
kim loại và quặng kim loại (trừ vàng, phế liệu phế thải kim loại); mua bán thiết bị phòng 
cháy - chữa cháy. 

 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt hệ thống cơ - điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng - 
công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); lắp đặt hệ thống 
báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, camera quan sát (trừ gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

 

Nhóm 39: Vận chuyển và tích trữ rác. 
 

Nhóm 40: Tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm; xử lí nước. 
 

Nhóm 41: Dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất. 
 
 

(210) 4-2015-25435 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) UNITED OVERSEAS BANK LIMITED  

(SG) 
80 Raffles Place, UOB Plaza Singapore 
048624 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển mạch điện; đĩa compắc [nghe- nhìn]; đĩa từ; chuột [thiết bị ngoại vi 
máy vi tính]; miếng đệm lót chuộc máy vi tính; thiết bị phân phối vé; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu; băng viđêô; thẻ được sử dụng như thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc có từ tính); thẻ 
ngân hàng (được mã hóa hoặc có từ tính); thẻ chi tiêu (được mã hóa hoặc có từ tính); thẻ 
thanh toán (được mã hóa hoặc có từ tính); máy rút tiền tự động (ATM). 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ ngân 
hàng; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ 
tài chính]; đầu tư vốn mạo hiểm; quyên góp quĩ từ thiện; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh 
toán]; nghiệp vụ thanh toán tài chính; văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; hãng thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn nợ; ký gửi các 
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đồ vật quí giá; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các tài 
khoản khách hàng; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; định giá tài chính [bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; 
thông tin về tài chính; bảo đảm tài chính; định giá tài chính gỗ thẳng; cung cấp thông tin 
tài chính thông qua một trang web; quản lý tài chính các khoản thanh toán bồi hoàn cho 
người khác; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; định giá tài chính để tính thuế; định giá 
tài chính; bảo hiểm y tế; thuê mua tài chính; trả góp; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát 
hành bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; quỹ đầu tư; định giá đồ 
trang sức; cho thuê bất động sản; cho vay có thế chấp; bảo hiểm nhân thọ; cho vay [tài 
chính]; bảo hiểm hàng hải; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; tổ chức quyên góp từ thiện; dịch vụ quỹ dự trữ 
hưu bổng; ước lượng giá sửa chữa [đánh giá tài chính]; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho 
thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; dịch vụ quĩ tiết kiệm; môi giới chứng khoán; định 
giá tem; báo giá chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán và 
trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh nợ; phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành séc du lịch; ủy 
thác quản lý tài chính. 

 

 
(210) 4-2015-25436 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.7; 7.15.22 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) UNITED OVERSEAS BANK LIMITED  

(SG) 
80 Raffles Place, UOB Plaza Singapore 
048624 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển mạch điện; đĩa compắc [nghe- nhìn]; đĩa từ; chuột [thiết bị ngoại vi 
máy vi tính]; miếng đệm lót chuộc máy vi tính; thiết bị phân phối vé; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu; băng viđêô; thẻ được sử dụng như thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc có từ tính); thẻ 
ngân hàng (được mã hóa hoặc có từ tính); thẻ chi tiêu (được mã hóa hoặc có từ tính); thẻ 
thanh toán (được mã hóa hoặc có từ tính); máy rút tiền tự động (ATM). 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ ngân 
hàng; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ 
tài chính]; đầu tư vốn mạo hiểm; quyên góp quĩ từ thiện; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh 
toán]; nghiệp vụ thanh toán tài chính; văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; hãng thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn nợ; ký gửi các 
đồ vật quí giá; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các tài 
khoản khách hàng; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; định giá tài chính [bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; 
thông tin về tài chính; bảo đảm tài chính; định giá tài chính gỗ thẳng; cung cấp thông tin 
tài chính thông qua một trang web; quản lý tài chính các khoản thanh toán bồi hoàn cho 
người khác; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; định giá tài chính để tính thuế; định giá 
tài chính; bảo hiểm y tế; thuê mua tài chính; trả góp; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát 
hành bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; quỹ đầu tư; định giá đồ 
trang sức; cho thuê bất động sản; cho vay có thế chấp; bảo hiểm nhân thọ; cho vay [tài 
chính]; bảo hiểm hàng hải; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; cho thuê văn phòng [bất 
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động sản]; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; tổ chức quyên góp từ thiện; dịch vụ quỹ dự trữ 
hưu bổng; ước lượng giá sửa chữa [đánh giá tài chính]; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho 
thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; dịch vụ quĩ tiết kiệm; môi giới chứng khoán; định 
giá tem; báo giá chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán và 
trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh nợ; phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành séc du lịch; ủy 
thác quản lý tài chính. 

 

 
(210) 4-2015-25437 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) FUJIFILM CORPORATION   (JP) 

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2015-25438 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 14.1.13; A25.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xích 
chuyên dùng San Chu  (VN) 
Số 214/4 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xích xe máy; đĩa xích nhỏ xe máy (nhông xe máy); đĩa xích xe máy; săm xe 
máy; lốp xe máy. 

 

Nhóm 35: Mua bán xích xe máy; mua bán đĩa xích nhỏ xe máy (nhông xe máy); mua bán 
đĩa xích xe máy; mua bán săm xe máy; mua bán lốp xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-25439 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.4 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xích 
chuyên dùng San Chu  (VN) 
Số 214/4 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xích xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán xích xe máy. 
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(210) 4-2015-25440 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.3.11; 14.1.13 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xích 
chuyên dùng San Chu  (VN) 
Số 214/4 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xích xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán xích xe máy. 
 

 
(210) 4-2015-25441 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.3.11; 14.1.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xích 
chuyên dùng San Chu  (VN) 
Số 214/4 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xích xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán xích xe máy. 
 
 

(210) 4-2015-25442 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xích 
chuyên dùng San Chu  (VN) 
Số 214/4 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xích xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán xích xe máy. 
 
 

(210) 4-2015-25443 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xích 
chuyên dùng San Chu  (VN) 
Số 214/4 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Xích truyền động dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 12: Xích xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán xích xe máy; mua bán xích truyền động dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-25444 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.3.11; 14.1.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xích 
chuyên dùng San Chu  (VN) 
Số 214/4 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Xích truyền động dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 12: Xích xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán xích xe máy; mua bán xích truyền động dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-25445 (220) 16.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.3.1 
(731) GOKUJO LAB PTE LTD   (SG) 

420, North Bridge Road, #05-02, North 
Bridge Center, Singapore 188727 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm chống 
nắng [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dùng cho tóc; chế phẩm giúp thon gọn người [mỹ phẩm], 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 

 
(210) 4-2015-25449 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.1.25 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) ALTEC INDUSTRIES, INC.  (US) 

210 Inverness Center Drive, 
Birmingham, Alabama, 35242, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa và lắp đặt; tất cả các dịch vụ này chỉ sử dụng cho máy khai 
thác mỏ, máy khoan, cần cẩu, máy đào xúc-vận chuyển và lắp đặt các thiết bị này, máy 
tời, băng tải cáp cần trục, thiết bị chân không, thiết bị nâng, thiết bị đào đất, xe cần cẩu 
đào đất, thiết bị đào xúc và thiết bị trọng tải lớn hoạt động cơ học, sàn thang máy di động, 
tay gạt, giắc cắm và đục hoặc mũi khoan, đặc biệt làm sạch và chỉnh mũi khoan, các bộ 
phận đề cập trên là bộ phận của máy móc, máy làm sạch, máy làm sạch cơ khí dùng cho 
cách điện, đặc biệt là sự cài đặt điện áp cao. 

 

 
(210) 4-2015-25450 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) ALTEC INDUSTRIES, INC.  (US) 

210 Inverness Center Drive, 
Birmingham, Alabama, 35242, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; xe có 

động cơ, xe cộ, xe tải và xe tải có thùng chở hàng, rơ moóc; bộ phận và phụ kiện cho các 
sản phẩm trên.  

 

 
(210) 4-2015-25451 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ALTEC INDUSTRIES, INC.   (US) 

210 Inverness Center Drive, 
Birmingham, Alabama, 35242, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; xe có 

động cơ, xe cộ, xe tải và xe tải có thùng chở hàng, rơ moóc; bộ phận và phụ kiện cho các 
sản phẩm trên.  

 

 
(210) 4-2015-25452 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) ALTEC INDUSTRIES, INC.   (US) 

210 Inverness Center Drive, 
Birmingham, Alabama, 35242, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa và lắp đặt; tất cả các dịch vụ này chỉ sử dụng cho máy khai 
thác mỏ, máy khoan, cần cầu, máy đào xúc-vận chuyển và lắp đặt các thiết bị này, máy 
tời, băng tải cáp, cần trục, thiết bị chân không, thiết bị nâng, thiết bị đào đất, xe cần cẩu 
đào đất, thiết bị đào xúc và thiết bị trọng tải lớn hoạt động cơ học, sàn thang máy di động, 
tay gạt, giắc cắm và đục hoặc mũi khoan, đặc biệt làm sạch và chỉnh mũi khoan, các bộ 
phận đề cập trên là bộ phận của máy móc, máy làm sạch, máy làm sạch cơ khí dùng cho 
cách điện, đặc biệt là sự cài đặt điện áp cao. 

 

 
(210) 4-2015-25454 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Tấn Thành  (VN) 
Số 1502 khu phố 4, phường Phước 
Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 43: Quán kem tươi trà sữa, giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-25455 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 1.15.17; 3.4.7; A3.4.24; 26.13.25
(591) Xám nhạt, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH COOL CHAIN  (VN)

41-43 Nguyễn Khoái, phường 01, quận 
04, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa; cá được bảo quản; thực phẩm làm từ cá; thịt đã được 

bảo quản; rau quả đã được bảo quản. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cụ thể: mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, 
cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, đánh giá bất động sản, đại lý ký gửi bất động 
sản.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải bằng đường thủy; vận tải bằng đường 
sắt; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; thông tin về vận tải; đặt chỗ cho vận 
tải; cho thuê xe có động cơ.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm, đồ uống và rau quả; làm đông lạnh thực phẩm.  
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(210) 4-2015-25456 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm NANO 

TECHCO  (VN) 
149/30 Bành Văn Trân, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-25457 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, xanh (540) 

  

(731) Tổng công ty vật liệu xây 
dựng số 1 - TNHH một thành 
viên  (VN) 
25 đường 3, khu tập thể F361, đường An 
Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: cát tiêu chuẩn, cát nghiền (bột silica), cát silic.  

 
 

(210) 4-2015-25459 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
sơn Quốc Tế Mỹ  (VN) 
Số 11, ngách 281/76 Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm. 

 
 

(210) 4-2015-25461 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên BIONAM  (VN) 
Biệt thự D9b Giảng Võ, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-25462 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên BIONAM   (VN) 
Biệt thự D9b Giảng Võ, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25463 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên BIONAM  (VN) 
Biệt thự D9b Giảng Võ, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25464 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên khách sạn 
Hoàng Hải Long  (VN) 
52B-62-64 Phạm Hồng Thái, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-25465 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên khách sạn 
Hoàng Hải Long  (VN) 
52B-62-64 Phạm Hồng Thái, phường Bến
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-25466 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên khách sạn 
Hoàng Hải Long  (VN) 
52B-62-64 Phạm Hồng Thái, phường Bến
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-25467 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên khách sạn 
Hoàng Hải Long  (VN) 
52B-62-64 Phạm Hồng Thái, phường Bến
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-25468 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên khách sạn 
Hoàng Hải Long  (VN) 
52B-62-64 Phạm Hồng Thái, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-25469 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.11.1; A26.11.8 

(591) Xanh đen, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ khách sạn Hoàng Hải Long 
Một  (VN) 
56-58 Phạm Hồng Thái, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-25470 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 
138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2015-25471 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển năng lượng mặt 
trời Bách Khoa  (VN) 
11 đường TTN 17, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời 

cho nhà tắm; bơm nhiệt; bộ thu năng lượng mặt trời. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1546 

(210) 4-2015-25472 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 15.1.13; 18.1.21 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển năng lượng mặt 
trời Bách Khoa  (VN) 
11 đường TTN 17, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bình nước chạy bằng năng lượng mặt trời cho nhà 

tắm; bơm nhiệt; bộ thu năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2015-25473 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 15.1.13; 18.1.21 

(591) Da cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển năng lượng mặt 
trời Bách Khoa  (VN) 
11 đường TTN 17, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bình nước chạy bằng năng lượng mặt trời cho nhà 

tắm; bơm nhiệt; bộ thu năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2015-25474 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) CANOPUS INTER - TRADE PTE. LTD.  

(SG) 

No.1, North Bridge Road, # 07-10 High 

Street Centre, Singapore-179094  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-25475 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) CANOPUS INTER - TRADE PTE. LTD.  

(SG) 
No.1, North Bridge Road, # 07-10 High 
Street Centre, Singapore-179094 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25477 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.3; 26.1.1; 26.3.4; 26.1.10 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Toàn Cầu á  (VN) 
08 Lê Bá Trinh, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25479 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đèn Hoa Đăng  
(VN) 
Số 67 Nguyễn Công Trứ, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; thiết bị và trang bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-25480 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Ngữ á Châu  (VN) 
91A Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 

phẩm nhuộm tóc; sữa tắm; dầu gội đầu; dầu xả tóc. 
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(210) 4-2015-25481 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành  (VN) 
Phòng 104 nhà A3, khu tập thể công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-25482 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phan Minh  (VN) 
122 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-25483 (220) 17.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.3.23; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh doanh 
thương mại Hồng Phúc  (VN) 
14/2 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đậu (đậu xanh, phộng, đen, đỏ, ván, nành, ngự gạo); mua bán 
thịt, thủy sản, rau, quả, cà phê, hạt điều, trà (chè), hạt tiêu, đường, sữa, bánh, kẹo, ngũ cốc, 
thực phẩm chức năng, bột ngũ cốc, tinh bột, thực phẩm đông lạnh (thịt, cá, tôm, cua, mực). 

 
 

(210) 4-2015-25484 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 5.7.3; 25.1.6 
(731) SAN MIGUEL BREWING 

INTERNATIONAL LIMITED  (HK) 
Commerce House Wickhams Cay 1 P.O. 
Box 3140 Road Town Tortola Virgin 
islands, British c/o: 9/F Citimark 
Building 28 Yuen Shun Circuit, Siu Lek 
Yuen Shatin, N.T., Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 32: Bia và đồ uống trên cơ sở mạch nha không có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-25485 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; 9.1.10; A9.3.13 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng (vật liệu dùng cho nha 
khoa) và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng cho mục đích vệ sinh); chế phẩm diệt trừ sâu bọ 
gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-25486 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Bích  (VN) 
Tổ Vừng, phường Vạn Sơn, quận Đồ 
Sơn, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-25487 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Trang 
thiết bị Y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, dụng cụ y tế cụ thể là: nồi hấp tiệt trùng dùng cho mục đích y tế, 
tủ vi khí hậu dùng cho mục đích y tế, máy cất nước dùng cho mục đích y tế, bếp sắc thuốc 
tự động dùng cho mục đích y tế, lò đốt chất thải rắn dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-25488 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Đỏ boóc đô, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Vinnest  (VN) 
Số 54, phố Trần Nhật Duật, phường 

Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào thành phẩm, tổ yến đã qua tinh chế, sơ 

chế và đóng hộp (dùng làm món ăn). 
 

 
(210) 4-2015-25489 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH B2M  (VN) 
120/4 đường số 59, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất để tẩy rửa, đánh 

bóng, tẩy dầu mỡ. 

 

Nhóm 20: Gối, đệm; đồ đạc (bàn, ghế, tủ, giường). 

 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, khăn tắm.  
 

 
(210) 4-2015-25490 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.1 

(591) Vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Việt 
MỸ  (VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 

Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Két phun nước; bể chứa nước tạo áp suất; bể chứa nước tạo áp lực; hệ thống 

phân phối nước; hệ thống xả nước; hệ thống cung cấp nước.  
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(210) 4-2015-25491 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.1 
(591) Vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Việt 
MỸ   (VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Két phun nước; bể chứa nước tạo áp suất; bể chứa nước tạo áp lực; hệ thống 
phân phối nước; hệ thống xả nước; hệ thống cung cấp nước.  

 
 

(210) 4-2015-25492 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thùng chứa bằng kim loại; thùng chứa loại lớn bằng kim loại; vòi của thùng, 
bằng kim loại; ống thoát nước bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2015-25493 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Thế Giới Xanh  (VN) 
Số 157 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ bếp, giá bếp, kệ bếp, bàn để bếp; mua bán thiết bị bếp; dịch vụ 
trưng bày hàng hóa với mục đích thương mại, quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-25494 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 26.3.4; A21.1.5; 21.1.13 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Thế Giới Xanh    (VN) 
Số 157 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ bếp, giá bếp, kệ bếp, bàn để bếp; mua bán thiết bị bếp; dịch vụ 
trưng bày hàng hóa với mục đích thương mại, quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-25497 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Thế Giới Xanh   (VN) 
Số 157 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án 

đầu tư; thiết kế công trình xây dựng, các công trình giao thông thủy lợi; tư vấn kỹ thuật, 
đánh giá các công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2015-25498 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

CAPELLA  (VN) 
136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ nhà ở [bất động sản]; quản lý bất bất động sản; dịch 

vụ cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vũ trường; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; dịch vụ câu 
lạc bộ giải trí. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp dịch vụ ăn uống 
theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; dịch vụ khách sạn; quán ăn; quán cà 
phê. 

 
 

(210) 4-2015-25499 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Bùi Tấn Mạnh  (VN) 
Km21, đường 39B, xã Tây Lương, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 11: Bếp gas; nồi nấu cơm bằng điện; quạt hút khói dùng cho nhà bếp; lò nướng 
dùng điện; bếp điện; đồ dùng nấu nướng sử dụng điện.  

 

 
(210) 4-2015-25501 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ vận tải du lịch Sức 
Sống Mới  (VN) 
Thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau chùi dùng trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-25502 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Lê Văn Quý  (VN) 
Thôn Vang Phan, xã Tuấn Hưng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-25503 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.5; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Thọ  (VN) 
24 Hàng Da, phường Cửa Đông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhãm 29: ¤ mai. 

 
 

(210) 4-2015-25504 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mixxko  (VN) 
Số 5, ngách 36/41, Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt ô tô, xe máy, máy xúc, dầu nhớt, dầu các loại.  
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(210) 4-2015-25505 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mixxko  (VN) 
Số 5, ngách 36/41, Đào Tấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2015-25506 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.8; A26.11.12 

(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Phúc 
Minh Vy  (VN) 
D16/29A1 Võ Văn Vân, ấp 4, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu (mũ).  
 

 
(210) 4-2015-25507 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Thiện Trí  (VN) 
441 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng giải khát, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-25508 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Goldfish  (VN) 
Tầng 3, Khu C, tòa nhà 27B Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; phân tích tài chính; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; dịch vụ cầm 

đồ; dịch vụ quỹ tiết kiệm; dịch vụ ngân hàng.  
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(210) 4-2015-25509 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; 1.15.15; A5.3.15; 1.15.14 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
dịch vụ & thương mại HYNO  
(VN) 
Tổ 16 phường Khuê Mỹ - Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 32: Bao gồm nước khoáng và các loại đồ uồng không chứa cồn, nước uống đóng 

chai.  
 

 
(210) 4-2015-25510 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SFP  (VN) 
146/41 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 03, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 

 

 
(210) 4-2015-25511 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.7.9; 2.7.10; 20.5.25; 5.7.13; 21.1.16; 

25.7.25; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng, xanh, tím, hồng, cam 

(540) 

  

(731) Đào Văn Quang  (VN) 
Thông Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau chùi dùng trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-25514 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm S  (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 
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(210) 4-2015-25515 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm S   (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 

 
 

(210) 4-2015-25516 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Phạm S   (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng   

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 

 
 

(210) 4-2015-25517 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Phạm S   (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng   

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 

 
 

(210) 4-2015-25518 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Phạm S   (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng   

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 

 
 

(210) 4-2015-25519 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) nâu, xanh nhạt (540) 

 

(731) Công ty TNHH LVT Hợp Nhất  
(VN) 
Số Thôn ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc 
Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; rau tươi, hoa tươi, củ tươi; quả tươi.  
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(210) 4-2015-25520 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.3.11; 26.15.15; 7.1.24; 13.1.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH T.H.T  (VN) 
Số 1 Lê Hồng Phong, phường 4, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng   

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-25521 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.15.1; 26.1.2 
(591) xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng, trắng, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH  Hạt giống 
Vàng Việt Nam  (VN) 
Số 1 Finôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống. 
 

 
(210) 4-2015-25522 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.24; A26.11.8; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Thương 
mại Xây dựng Dịch vụ 179   (VN)
Số P506 khu A chung cư Yersin, phường 
9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-25523 (220) 17.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
  
(591) Trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Đức  (VN) 
Lô 2, B1.18, khu đô thị Nam Cầu, 
Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn tắm; phụ kiện bồn tắm. 
 

 
(210) 4-2015-25524 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh rêu đậm, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xuất 
nhập khẩu Da Giày Việt Nam  
(VN) 
11 Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, miếng lót trong giày dép, thắt lưng. 

 

 
(210) 4-2015-25525 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã của trẻ sơ sinh; quần tã của em bé; tã hoặc tã lót dùng một lần của em bé 

bằng giấy hoặc xen-lu-lô; tã hoặc tã lót dạng quần của trẻ sơ sinh bằng giấy hoặc xen-lu-
lô; tã lót của trẻ em; quần tã để luyện cho trẻ em tự đi vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-25527 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.7.6 
(591) Xanh lá, xanh tím than, tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bách Dược  (VN) 
Số 36A, ngõ 259, đường Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tê dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
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mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25528 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) Triệu Bội Vân   (VN) 

Số 106G/11 đường Lạc Long Quân, 
phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cá cảnh và phụ kiện nuôi cá cảnh, cụ thể là bể cá, đèn trang trí, máy 
bơm nước, máy lọc không khí, thức ăn cho cá. 

 

 
(210) 4-2015-25529 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Hoa  (VN) 

Phòng 702, CT1 VIMECO đường 
Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp; xoa bóp; thẩm mỹ viện tóc (gội 
đầu bằng lá cây).  

 

 
(210) 4-2015-25530 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến nước 

chấm MEKONG  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Nước tương.  
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(210) 4-2015-25531 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam  (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25532 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25533 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-25534 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Bành Yến Phương  (VN) 

159A Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), đồ uống không có cồn, đồ uống làm từ nước ép trái 

cây không có cồn, nước giải khát bằng trái cây, nước uống tinh khiết, bia.  
 
 

(210) 4-2015-25535 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-25536 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2015-25537 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25538 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25539 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc  (VN) 
Số 53 khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn Thiêm, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25540 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Đặng Tình  (VN) 

74/43/3 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dừng cho xe máy; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo 
hiểm cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp. 
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(210) 4-2015-25541 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Đặng Tình  (VN) 
74/43/3 Trương Quốc Dung, phường 10, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng cho xe máy; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo 

hiểm cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp. 
 

 
(210) 4-2015-25542 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.3.1; 26.4.1; 26.7.25; 26.3.4 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ điện tử 
Vinh Khôi  (VN) 
98 Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2015-25543 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.4.1; 26.3.1 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ điện tử 
Vinh Khôi  (VN) 
98 Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
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(210) 4-2015-25544 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, hồng nhạt 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tâm Kỷ  (VN) 
199 Trần Quang Khải, phường Năng 

Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2015-25545 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.3.1; 6.1.2; 13.1.6; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đèn Led Minh Quang   (VN) 
72 Ký Hoà, phường 11, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn led; đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn ốp tường. 
 

 
(210) 4-2015-25546 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.2.7 

(591) Xanh dương, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Hữu Nghị  (VN) 
319-B13 khu thương mại Thuận Việt Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị cơ điện lạnh. 
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(210) 4-2015-25547 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; 5.7.21; A5.1.5; A26.4.24 
(591) Đen, cam, vàng, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển đặc sản vùng miền 
Trần Gia  (VN) 
ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh 
Biên, tỉnh An Giang 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; nước quả nấu đông; nước 
dùng cô đặc. 

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2015-25548 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, cam, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển đặc sản vùng miền 
Trần Gia  (VN) 
ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh 
Biên, tỉnh An Giang  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; nước quả nấu đông; nước 
dùng cô đặc. 

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2015-25550 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và tư vấn Hồng Đô  
(VN) 
Số 58 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đặt vé máy bay; dịch vụ du lịch; dịch vụ làm hộ chiếu (visa); dịch vụ 
đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải; cung cấp thông tin về du lịch.  

 

Nhóm 41: Tư vấn du học.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt phòng khách sạn, nhà 
nghỉ; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-25551 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 9.7.1; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH thời trang nón 

Sơn   (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Mũ, nón. 
 

 
(210) 4-2015-25552 (220) 17.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 25.1.6 
(731) Cửa hàng Kim Nguyên Hào  (VN)

44 Phú Thọ, phường 02, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể: búa, kìm, dao, kéo, cưa.  
 

 
(210) 4-2015-25553 (220) 17.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 26.13.1; 1.15.25 
(591) Đỏ, nâu cà phê 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MY WAY Việt 
Nam  (VN) 
Số 2 ngõ 86 phố Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 
cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê nhân tạo; mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán cà phê; 
mua bán cà phê chưa rang; mua bán đồ uống cà phê có sữa; mua bán hương liệu cà phê; 
mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1567 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-25554 (220) 17.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.7; A26.4.24 (540) 

  

(731) Lâm Việt Hòa  (VN) 
38/2c, đường 3/2, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh khọt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-25555 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ 

tím, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
CHANG WOO JIN VINA  (VN) 
Lô D, khu công nghiệp Bình Long, xã 
Bình Long, huyện Châu Phủ, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bột khoai lang. 
 

 
(210) 4-2015-25556 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mềm  (VN) 
Tổ 7, ấp Hòa Long III, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Tàu hủ ky. 
 

 
(210) 4-2015-25557 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.14; 5.3.7 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
cuộc sống tươi đẹp  (VN) 
8 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; Kem mỹ phẩm; Kem làm trắng da; Tinh dầu, Chiết xuất của hoa 
(nước hoa); Nước xức tóc.  

 
 

(210) 4-2015-25558 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Xuân Lý  (VN) 
32 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-25559 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 1.17.11; 3.7.1; A3.7.24; 15.7.1; 

18.3.23 
(591) Trắng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần VINACAM  (VN)

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-25560 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.3.21; A26.11.12; A26.3.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ - vận tải và du lịch 
Cát Việt  (VN) 
262/2A Đường Lê Văn Sỹ, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, lương thực, thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-25562 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.6; 25.3.1 (540) 

  

(731) Đinh Thị Phượng  (VN) 
71 trệt sau (phải) Nguyễn Thi, phường 
13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề; khóa; tay nắm cửa; chốt cửa; ổ khoá (tất cả làm bằng kim loại).  
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(210) 4-2015-25563 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh lá, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Phượng  (VN) 
71 trệt sau (phải) Nguyễn Thi, phường 
13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề; khóa; tay nắm cửa; chốt cửa; ổ khoá (tất cả làm bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2015-25564 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 1.17.11; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Đất Việt  (VN) 

Cụm CN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông đúc sẵn. 
 

 
(210) 4-2015-25565 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25566 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đen, trắng, xanh lam 
(731) Công ty CP Vải địa kỹ thuật 

Việt Nam  (VN) 
Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 
trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 19: ống địa dệt từ sợi polypropulen cường lực cao dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2015-25568 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh dương 

(731) Công ty TNHH công nghiệp - 
thương mại Việt Nhật   (VN) 
47/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2015-25569 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp - 
thương mại Việt Nhật   (VN) 
47/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo may sẵn. 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết  
 

 
(210) 4-2015-25570 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 6.1.2; 26.4.2; A26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần xi măng FICO 
Tây Ninh  (VN) 
Số 433, đại lộ 30/4, phường 1, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, đá xỉ, đá balat nung già, xi măng; clinke. 
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(210) 4-2015-25571 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần xi măng FICO 

Tây Ninh   (VN) 
Số 433, đại lộ 30/4, phường 1, thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, đá xỉ, đá balat nung già, xi măng; clinke. 
 

 
(210) 4-2015-25573 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2015-25575 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN 
Boxmeer, The Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2015-25577 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.2.7; 26.1.6; 26.13.25; 1.13.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Spica Elastic 

Việt Nam  (VN) 
Lô I2-01 & 02, khu công nghiệp Quế Võ 
mở rộng, xã Phượng Mao, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ, dùng trong ngành dệt; sợi polyester (sợi tổng hợp) và sợi spandex 
(sợi nhân tạo) dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ đàn hồi dùng cho ngành dệt. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Những phụ kiện dành cho ngành dệt may cụ thể là dải băng dính đàn hồi (đồ 
may vá); ren (đồ may vá); ruy băng (đồ may vá); ghim kẹp (không phải đồ trang sức kim 
loại quý); khuy (cúc); tấm đệm vai cho quần áo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, xuất nhập khẩu sợi và chỉ, dùng trong ngành dệt, sợi 
polyester (sợi tổng hợp) và sợi spandex (sợi nhân tạo), sợi và chỉ đàn hồi dùng cho ngành 
dệt, quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu, những phụ kiện dành cho ngành dệt may cụ thể là 
dải băng dính đàn hồi (đồ may vá), ren (đồ may vá), ruy băng (đồ may vá), ghim kẹp 
(không phải đồ trang sức kim loại quý), khuy (cúc), tấm đệm vai cho quần áo. 

 
 

(210) 4-2015-25578 (220) 17.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Văn Kỷ  (VN) 
124 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe (kết nối với máy tính, máy nghe nhạc), máy tính, linh kiện máy tính 
(con chuột máy vi tính, bàn phím máy tính, bộ nguồn máy tính). 

 
 

(210) 4-2015-25579 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2015-25580 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-25581 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-25582 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-25583 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-25585 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.3.3 
(591) Xanh rêu, xanh lá mạ, trắng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 

Nature Story  (VN) 
14D1 KP1A, quốc lộ 1A, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ dưỡng da; sữa tắm; kem trị mụn (mỹ 
phẩm); kem trị nám (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2015-25587 (220) 17.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 11.3.14 
(591) Nâu 
(731) Nguyễn Việt Bắc  (VN) 

Thôn 7, xã Quảng Minh, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại. 
 

 
(210) 4-2015-25588 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Nguyễn Việt Bắc   (VN) 

Thôn 7, xã Quảng Minh, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại. 
 

 
(210) 4-2015-25589 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-25590 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Hóa Sinh á Châu  

(VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  
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(210) 4-2015-25592 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh biển, trắng 
(731) Lê Văn Phi  (VN) 

Khối 7, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-25593 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Nguyễn Ngọc Khánh  (VN) 

Số nhà 141 Phan Chu Trinh, phường Đội 
Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh cốm; bánh dẻo; bánh nướng.  

 
 

(210) 4-2015-25594 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Sơn Nhật Bản  (VN) 
P109 nhà A2, tập thể Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm.  

 
 

(210) 4-2015-25595 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-25596 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25598 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Viên Kiến Trung  (VN) 

186C Lương Nhữ Học, phường 11, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thước kéo. 
 

 
(210) 4-2015-25599 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Tuấn Đạt  (VN) 
79/14 đường số 12, An Dương Vương, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 17: Băng keo dán cách điện; băng keo dán dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-25607 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.17.5 
(731) Lý Minh Châu  (VN) 

79/2C đường số 2, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 
ống nói (micrô); bộ trộn âm (micxơ). 
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(210) 4-2015-25608 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.1.6; 20.5.1; 26.13.1; 20.5.25; 1.15.5 

(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Long 
Đỉnh  (VN) 
Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, phường 

Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính, 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 

máy vi tính.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, dịch 

vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiềt bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính,máy trạm); thông 

tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 

lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.   

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 

xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 

bản sách.   

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 

máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 

điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 

tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 

liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 

website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
 
 

(210) 4-2015-25610 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 5.7.1 

(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Nguyên Việt  (VN) 
51/6 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-25611 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.4; 26.4.2; A26.11.8; A5.11.5; 19.3.6
(591) Trắng, nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
WONDER HEALTH  (VN) 
41 Nguyễn Văn Giai, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, nấm linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, trà.  
 
 

(210) 4-2015-25612 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.5.6; A2.5.22 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Hoàng Thủy Nguyên  (VN)
118E Mậu Thân, phường An Hòa, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo sơ sinh và trẻ em, trang phục sơ sinh và trẻ em, tã lót trẻ sơ 
sinh (quần áo).  

 

 
(210) 4-2015-25613 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

trang thiết bị y tế Đặng 
Khang   (VN) 
9 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

 
(210) 4-2015-25614 (220) 17.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A25.7.21; 25.7.25; A26.11.7; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói, lớp lót bằng chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp, chất dẻo bán thành phẩm, nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 
chế); màng nhựa in hoa. 

 

 
(210) 4-2015-25615 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.2.7; 6.1.2; A6.3.5; 1.15.24 
(591) Vàng, xanh thủy tinh, xanh nước biển, 

xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng & 
dịch vụ thương mại Sơn Hải  
(VN) 
Số 204 đường Trần Phú, phường Bắc 
Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 19: Cột, không bằng kim loại dùng cho đường dây điện; gạch; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; cọc xi măng; công trình xây dựng, 
không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-25617 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ROADCO  (VN) 
Lầu 5, số 10 đường 85, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng cầu đường; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát 

việc xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2015-25618 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Nhật Tuyền  (VN) 
608 Chung cư H2 - 196 đường Hoàng 
Diệu, phường 8, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo: nón, giày: dép: váy, áo khoác.  
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(210) 4-2015-25619 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
May Mặc Quế Lâm  (VN) 
182/36 Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường: gối; nệm; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường.  
 

 
(210) 4-2015-25620 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí chính 
xác Việt Pháp  (VN) 
Lô 11, khu A1, khu công nghiệp Tân 
Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy tiện; máy phay; máy mài; máy khoan; máy cán ren; máy rung.  
 

 
(210) 4-2015-25621 (220) 18.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Cam, trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Thịnh  (VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản 
sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); giảng dạy; thông tin giáo dục. 

 
 

(210) 4-2015-25623 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 21.1.17; 7.1.13; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng, đỏ, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư du lịch 
Kết nối Toàn cầu  (VN) 
29/38 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô, vận chuyển hàng hóa, chuyên chở bằng xe tải, đại lý vé máy 
bay.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ), dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở 
tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-25624 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.14; 3.1.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Gia Bảo Phúc  (VN) 
101M, đường HT39, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; rèm cửa bằng vải.  
 

 
(210) 4-2015-25625 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A11.3.4; 1.15.15 

(591) Nâu, nâu đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Duy Hùng Giọt 
Đắng Sài Gòn  (VN) 
Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, phường 

An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-25626 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xám đậm, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Đồng Tâm  (VN) 
510 đường Trung Lập, ấp Đồng Lớn, xã 

Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua chế biến và bảo quản (sấy). 
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(210) 4-2015-25627 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.8; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH KSC VINA  (VN) 
284/2 Phạm Văn Chiêu, khu phố 4, 
phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 

 

 
(210) 4-2015-25628 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Đồng Tâm  (VN) 
510 đường Trung Lập, ấp Đồng Lớn, xã 
Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua chế biến và bảo quản (sấy). 

 

 
(210) 4-2015-25630 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.12; 1.1.14; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lê Quý  
(VN) 
15, Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ, nón. 

 

 
(210) 4-2015-25633 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Hòa Bình  
(VN) 
Tiểu khu CK2, thị trấn Lương Sơn, 
huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi. 
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(210) 4-2015-25634 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 19.7.1 
(591) Đỏ đậm, đỏ đậm pha đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vang Luật  (VN) 
Số 77 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-25639 (220) 18.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11 
(591) Nâu, vàng, xanh lá, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Xuân Thảo  (VN) 
22/9 Mai Văn Ngọc, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-25640 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision 
(VN)  (VN) 
Lô E7, đường số 5, Khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2015-25641 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Nâu đỏ, đen, trắng 
(731) ABSOLUTE HOTEL SERVICES 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1091/343, 4th Floor, New Petchburi 
Road, Makkasan Sub District, Rajthevee 
District, Bangkok 10400, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; ảnh chụp (được in); văn phòng phẩm; vật liệu bằng 
chất dẻo dùng để bao gói (không nằm trong nhóm khác). 

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; bít tất; mũ nón. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê chỗ ở 
tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-25643 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13 
(731) KOBUKO & CO., LTD.   (JP) 

201-9, Nokamishin, Kainan-shi, 
Wakayama-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; sữa tắm; muối để tắm, không dùng cho mục đích y tế; 
hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm làm rám nắng [mỹ 
phẩm]; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; xà phòng; chế phẩm làm sạch răng 
giả, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm để giặt; bột đánh răng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm chống nhậy cắn; chế phẩm để tắm có chứa thuốc; hương đuổi muỗi; 
chế phẩm khử trùng; chất khử mùi tủ lạnh; chất diệt khuẩn; chất khử mùi không dùng cho 
người hoặc động vật; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt; chế phẩm diệt chuột; 
thuốc dạng viên dùng để điều trị hôi miệng; chế phẩm hạ sốt. 

 
Nhóm 10: Tấm hoặc miếng làm mát dạng gel dùng dÓ hấp thụ và tỏa nhiệt khẩn cấp cho 
cơ thể người; túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; gối khí dùng cho 
mục đích y tế; nệm lót hơi dùng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2015-25644 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) KOKUBO & CO., LTD.   (JP) 

201-9, Nokamishin, Kainan-shi, 
Wakayama-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; sữa tắm; muối để tắm, không dùng cho mục đích y tế; 
hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm làm rám nắng [mỹ 
phẩm]; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; xà phòng; chế phẩm làm sạch răng 
giả, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm để giặt; bột đánh răng. 
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Nhóm 05: Chế phẩm chống nhậy cắn; chế phẩm để tắm có chứa thuốc; hương đuổi muỗi; 
chế phẩm khử trùng; chất khử mùi tủ lạnh; chất diệt khuẩn; chất khử mùi không dùng cho 
người hoặc động vật; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt; chế phẩm diệt chuột; 
thuốc dạng viên dùng để điều trị hôi miệng; chế phẩm hạ sốt. 

 

Nhóm 10: Tấm hoặc miếng làm mát dạng gel dùng để hấp thụ và tỏa nhiệt khẩn cấp cho 
cơ thể người; túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; gối khí dùng cho 
mục đích y tế; nệm lót hơi dùng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2015-25645 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

may 3A  (VN) 
Nhà số 5, ngõ 557/25 Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy móc dùng trong ngành may mặc như: máy cắt; máy may công nghiệp; 
máy quấn chân cúc tự động, chân vịt, răng cưa, mặt nguyệt (bộ phận của máy may). 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

Nhóm 26: Phụ kiện ngành may như: kim khâu, ruy băng (đồ may vá), khuy, khuy bấm 
cho trang phục, khuy móc (phụ kiện của trang phục), ghim cài (phụ kiện của trang phục). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: quần áo, giầy dép, máy móc dùng trong 
ngành may mặc như: máy cắt, máy may công nghiệp, máy vắt sổ, máy quấn chân cúc tự 
động, ổ bi và ổ trục (bộ phận của máy may), thoi (bộ phận của máy may), suốt (bộ phận 
của máy may), chân vịt (bộ phận của máy may), răng cưa (bộ phận của máy may), mặt 
nguyệt (bộ phận của máy may), phụ kiện ngành may như: kim khâu, đăng ten và đồ thêu, 
ruy băng và dải (đồ may vá), khuy, khuy bấm cho trang phục, khuy móc (phụ kiện của 
trang phục), kim băng, hoa nhân tạo, khóa cài thắt lưng, khóa cài (phụ kiện của trang 
phục), ghim cài (phụ kiện của trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-25647 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2015-25648 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây dựng PNV  (VN) 
Số nhà 41 ngõ 37 Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ sơn.  
 

 
(210) 4-2015-25649 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây dựng PNV  (VN) 
Số nhà 41 ngõ 37 Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ sơn. 
 

 
(210) 4-2015-25650 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây dựng PNV   (VN) 
Số nhà 41, ngõ 37 Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ sơn.  
 

 
(210) 4-2015-25651 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây dựng PNV    (VN) 
Số nhà 41, ngõ 37 Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ sơn.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1587 

(210) 4-2015-25655 (220) 18.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.30; A2.1.18; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phạm Duy Cường  (VN) 
43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán Cà Phê.  
 
 

(210) 4-2015-25656 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in tổng hợp 
LIKSIN  (VN) 
Lô 15, đường số 3, KCN Tân Đức, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 16: áp phích quảng cáo, hàn kẽm để in, ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in, máy và 
thiết bị đóng sách (thiết bị văn phòng), bản in phơi. 

 

Nhóm 39: Kho hàng hóa, cho thuê xe cộ. 
 

Nhóm 40: Đóng sách, in ốp sét. 
 
 

(210) 4-2015-25657 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A14.7.7; 26.13.25 
(591) Xanh cổ vịt, cám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Sao Mới   (VN) 
68 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Cái giũa móng tay móng chân; cái kìm cắt biểu bì; cái kìm cắt móng tay móng 
chân; cái kéo cắt tóc. 

 
 

(210) 4-2015-25658 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Sao Mới    (VN) 
68 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai và đóng bình.  
 

 
(210) 4-2015-25659 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Vũ Tiến Đức  (VN) 
Xóm 6, thôn Vũ Điện, xã Chân Lý, 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, chất tạo màu. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường, hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch, vữa dùng trong 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-25660 (220) 18.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.1.6; 26.3.10; 1.15.23 
(591) Xám, xanh dương đậm, xanh dương nhạt

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BUCA  (VN) 
Tòa nhà xí nghiệp ô tô V75, số 120 Trần 
Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, máy vi tinh, điện thoại, máy ảnh.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm theo đơn đặt hàng: dịch vụ nghiên cứu, triển khai, 
ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ tư vấn về kỹ thuật trong việc quản lý, chuyển giao 
công nghệ thông tin, dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật cho các dự án đầu tư phát triển công nghệ 
thông tin.  

 

 
(210) 4-2015-25661 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh nước biển sẫm, xanh lục, xanh da 

trời 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Anh Tú   (VN) 
Số 627, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, chạn đựng thức ăn, không bằng kim loại; đồ chứa đựng không bằng kim 

loại [để lưu kho, vận chuyển]; đồ đạc; ghế có tay dựa; ghế dùng cho thợ cắt tóc; ghế 
[ngồi]; giá bày hàng; giá để quần áo; giỏ, không bằng kim loại; hộp bằng gỗ hoặc bằng 
chất dẻo; khung treo hàng, khung treo trang phục; mắc áo; móc không bằng kim loại cho 
giá mắc quần áo; móc treo quần áo không bằng kim loại; rổ, không bằng kim loại; rương 
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đựng thức ăn, không bằng kim loại; sọt; thùng; thùng bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo; tủ 
đựng, tủ đựng nhiều ngăn kéo; tủ đựng quần áo. 

 
Nhóm 21: Bát [bát to]; Bình, Bộ đồ ăn ngoại trừ dao, thìa và dĩa; Bộ đựng đồ gia vị; Ca; 
Chai làm lạnh; Chai lọ; Chậu giặt, Chậu tắm cho trẻ em [có thể mang đi được]; Chậu [đồ 
chứa đựng); Chổi; Cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; Cốc đựng trái cây để ăn; Đĩa; Đồ chứa 
đựng dùng trong nhà bếp; Đồ dùng để chải; Đũa; Dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng, 
Dụng cụ lắc, trộn; Dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn; Dụng cụ xay cho mục đích gia đình, 
vận hành bằng tay; Gầu; Giá đỡ dao trên bàn ăn; Giẻ lau sàn; Giỏ dùng trong gia đình; 
Hộp đựng bữa ăn trưa; Hộp đựng kẹo; Hũ đựng; Khay đựng bánh; Khay dùng cho mục 
đích gia đình; Khuôn bánh ngọt; Khuôn dụng cụ nhà bếp; Khuôn làm đá viên; Lọ đường; 
Lược; Máy trộn khuấy, không chạy điện cho mục đích gia dụng, Muôi cán dài [đồ dùng 
trên bàn] ; Muỗng để xúc [đồ dùng trên bàn], Phễu để rót; Rổ dùng trong gia đình; Thìa 
đục lỗ sử dụng cho nhà) bếp; Thìa dùng để phết sử dụng cho nhà bếp; Thìa trộn [ dụng cụ 
nhà bếp]; thùng; Thùng đựng đá lạnh; Thùng rác; Vật dụng giữ giấy vệ sinh; Vật dụng giữ 
khăn ăn; Vật dụng giữ xà phòng; Xô. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; Quảng cáo qua thư đặt hàng; Giới thiệu sản phẩm; Trưng bày sản 
phẩm. Marketing; Quảng cáo ngoài trời; Quảng cáo trên truyền hình. 

 
 

(210) 4-2015-25662 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 
Nhựt  (VN) 
ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp than tổ ong. 

 
 

(210) 4-2015-25663 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Sài Gòn 
Miền Trung  (VN) 
Lô 4, khu công nghiệp Điện Nam Điện 
Ngọc, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông. 
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(210) 4-2015-25664 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá, giày, giày thể thao, quần áo bơi, áo T-shirt. 
 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi, cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 
dục; máy để luyện tập thân thể. 

 

 
(210) 4-2015-25665 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá, giày, giày thể thao, quần áo bơi, áo T-shirt.  
 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi, cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 
dục; máy để luyện tập thân thể. 

 

 
(210) 4-2015-25666 (220) 18.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.1; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá, giày, giày thể thao, quần áo bơi, áo T-shirt.  
 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi, cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 
dục; máy để luyện tập thân thể. 

 

 
(210) 4-2015-25667 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá, giày, giày thể thao, quần áo bơi, áo T-shirt.  
 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi, cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 
dục; máy để luyện tập thân thể. 

 

 
(210) 4-2015-25668 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá, giày, giày thể thao, quần áo bơi, áo T-shirt.  
 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi, cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 
dục; máy để luyện tập thân thể. 

 

(210) 4-2015-25669 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá, giày, giày thể thao, quần áo bơi, áo T-shirt.  
 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi, cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 
dục; máy để luyện tập thân thể. 

 

 
(210) 4-2015-25670 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá, giày, giày thể thao, quần áo bơi, áo T-shirt.  
 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi, cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 
dục; máy để luyện tập thân thể. 
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(210) 4-2015-25671 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Đoàn Hải Vân  (VN) 
Nhà 5D ngõ 43 phố Doãn Kế Thiện, tổ 

18 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; thực phẩm chế biến từ cá; thịt hộp; cá hộp.  
 

 
(210) 4-2015-25672 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Đoàn Hải Vân   (VN) 
Nhà 5D ngõ 43 phố Doãn Kế Thiện, tổ 

18 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; thực phẩm chế biến từ cá; thịt hộp; cá hộp.  
 

 
(210) 4-2015-25673 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Văn Huy Niên  (VN) 
Phòng 711, nhà G3D, phố Vũ Phạm 

Hàm, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (tỏi đã qua chế biến có màu đen).  
 

 
(210) 4-2015-25674 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 
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(210) 4-2015-25675 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.3.23; 26.4.2 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-25676 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.1.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-25677 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; 25.5.2; 26.3.23 

(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-25678 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 
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(210) 4-2015-25679 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.9; 4.3.7 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 

 
 

(210) 4-2015-25680 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.3.2; 18.3.23; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-25681 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.12; A1.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 

 
 

(210) 4-2015-25683 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.16; 3.1.4 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 
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(210) 4-2015-25684 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Điểm 
Vàng  (VN) 
Số 135/37/19, đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, túi du lịch, cặp học sinh.  

 

 
(210) 4-2015-25685 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Trực  (VN) 
297/19 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2015-25686 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.8; 2.1.30 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-25687 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 21.3.1; 2.7.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 
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(210) 4-2015-25688 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.1; 2.3.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-25689 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Trương Mỹ Lệ  (VN) 
50 Tân Hưng, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm bằng kim loại, cụ thể: bu lông ốc vít, bản lề, then chốt cửa, đinh, nắp 
chai, vòng kẹp (vòng đai kết nối). 

 

 
(210) 4-2015-25690 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại Nhớt Thịnh Phát  (VN) 
6E2 đường Hà Huy Giáp, khu nhà ở Biệt 
Thự Thạnh Xuân, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu để bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2015-25691 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại Nhớt Thịnh Phát   (VN) 
6E2 đường Hà Huy Giáp, khu nhà ở Biệt 
Thự Thạnh Xuân, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu để bôi trơn. 
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(210) 4-2015-25692 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nhớt Thịnh Phát  
(VN) 
6E2 đường Hà Huy Giáp, khu nhà ở Biệt 

Thự Thạnh Xuân, khu phố 1, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu để bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2015-25693 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nhớt Thịnh Phát  
(VN) 
6E2 đường Hà Huy Giáp, khu nhà ở Biệt 

Thự Thạnh Xuân, khu phố 1, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu để bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2015-25694 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh  (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-25695 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22; A19.3.4; A5.5.20; 

19.7.1; 25.7.25; A3.13.24 
(591) Xanh, xanh da trời, trắng, đen, vàng 

nhạt, xanh sẫm 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn 
sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25696 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21; A3.13.24 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn 
sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25697 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-25698 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-25699 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
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mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-25700 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25701 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25702 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25703 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
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giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25704 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25705 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-25706 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-25707 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16; 25.1.6; 3.7.17 
(591) Đen, vàng, nâu, trắng 
(731) Bành Yến Phương  (VN) 

159A Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), đồ uống không có cồn, đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn, nước giải khát bằng trái cây, nước uống tinh khiết, bia.  

 

 
(210) 4-2015-25708 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám 
(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED  

(IN) 
'Jayalakshmi Estates' No. 29 (Old No.8), 
Haddows Road, Chennai - 600 006 India

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ hai bánh; xe cộ ba bánh; xe cộ cơ giới hóa cụ thể là: xe máy; xe máy có 
bàn đạp và một động cơ nhỏ (xe mô-pét); xe scutơ (xe cộ); xe scutơret (xe máy bánh nhỏ) 
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(xe cộ); động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; bình đựng nhiên liệu cho xe cộ; tấm 
ốp sườn (ốp hai bên thân xe) dành cho xe cộ; tấm chắn bùn phía trước và phía sau dành 
cho xe cộ; hộp đèn pha dùng cho xe cộ; vỏ đuôi xe dành cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-25709 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đen, hồng nhạt 
(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED  

(IN) 
'Jayalakshmi Estates' No. 29 (Old No.8), 
Haddows Road, Chennai - 600 006 India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ hai bánh; xe cộ ba bánh; xe cộ cơ giới hóa cụ thể là: xe máy; xe máy có 
bàn đạp và một động cơ nhỏ (xe mô-pét); xe scutơ (xe cộ); xe scutơret (xe máy bánh nhỏ) 
(xe cộ); động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; bình đựng nhiên liệu cho xe cộ; tấm 
ốp sườn (ốp hai bên thân xe) dành cho xe cộ; tấm chắn bùn phía trước và phía sau dành 
cho xe cộ; hộp đèn pha dùng cho xe cộ; vỏ đuôi xe dành cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-25710 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lam đậm, xám 
(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED  (IN)

'Jayalakshmi Estates' No. 29 (Old No.8), 
Haddows Road, Chennai - 600 006 India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ hai bánh; xe cộ ba bánh; xe cộ cơ giới hóa cụ thể là: xe máy; xe máy có 
bàn đạp và một động cơ nhỏ (xe mô-pét); xe scutơ (xe cộ); xe scutơret (xe máy bánh nhỏ) 
(xe cộ); động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; bình đựng nhiên liệu cho xe cộ; tấm 
ốp sườn (ốp hai bên thân xe) dành cho xe cộ; tấm chắn bùn phía trước và phía sau dành 
cho xe cộ; hộp đèn pha dùng cho xe cộ; vỏ đuôi xe dành cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-25711 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED  (IN)

'Jayalakshmi Estates' No. 29 (Old No.8), 
Haddows Road, Chennai - 600 006 India 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ hai bánh; xe cộ ba bánh; xe cộ cơ giới hóa cụ thể là: xe máy; xe máy có 
bàn đạp và một động cơ nhỏ (xe mô-pét); xe scutơ (xe cộ); xe scutơret (xe máy bánh nhỏ) 
(xe cộ); động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; bình đựng nhiên liệu cho xe cộ; tấm 
ốp sườn (ốp hai bên thân xe) dành cho xe cộ; tấm chắn bùn phía trước và phía sau dành 
cho xe cộ; hộp đèn pha dùng cho xe cộ; vỏ đuôi xe dành cho xe cộ. 
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(210) 4-2015-25712 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ 
(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED  

(IN) 
'Jayalakshmi Estates' No. 29 (Old No.8), 
Haddows Road, Chennai - 600 006 India 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ hai bánh; xe cộ ba bánh; xe cộ cơ giới hóa cụ thể là: xe máy; xe máy có 
bàn đạp và một động cơ nhỏ (xe mô-pét); xe scutơ (xe cộ); xe scutơret (xe máy bánh nhỏ) 
(xe cộ); động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; bình đựng nhiên liệu cho xe cộ; tấm 
ốp sườn (ốp hai bên thân xe) dành cho xe cộ; tấm chắn bùn phía trước và phía sau dành 
cho xe cộ; hộp đèn pha dùng cho xe cộ; vỏ đuôi xe dành cho xe cộ. 

 
 

(210) 4-2015-25713 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MAIDENFORM LLC  (US) 

1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2015-25714 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DH MART  (VN)
Số 15/39 Cát Bụt, phường An Biên, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hàng gia dụng (nồi cơm điện, xoong chảo, ấm đun nước, 
máy sấy tóc, chổi lau nhà), hàng mỹ phẩm (chất tẩy rửa, mỹ phẩm, giấy vệ sinh, bỉm, kem 
đánh răng), hàng thời trang (quần áo, giày dép, mũ nón, cà vạt), thực phẩm (rau, thịt, cá, 
đồ hộp các loại).  

 

 
(210) 4-2015-25715 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hợp nhất Lê Nguyễn  (VN) 
184 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ; đồ nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2015-25718 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 24.17.5; 26.3.2 
(591) Xanh lục đậm, xanh lục nhạt, trắng 
(731) IMPACK INTERNATIONAL PTE.LTD  

(SG) 
133 Cecil Street #16-01 Keck Seng 
Tower Singapore (069535) 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng và các thành phần vật liệu xây dựng, vật liệu lợp mái và các 
thành phần vật liệu lợp mái không bằng kim loại nằm trong nhóm này, bao gồm tấm lót 
bằng chất dẻo và các sản phẩm được làm bằng chất dẻo, nhựa PC (polycarbonate) và các 
sản phẩm được làm bằng nhựa PC (polycarbonate) tất cả gồm trong nhóm này; vật liệu 
lợp mái bằng nhựa PC, các chất dẻo được sử dụng như vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2015-25719 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.5.3; 26.5.4 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Kim Sen  (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long 
Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nhôm.  
 
 

(210) 4-2015-25720 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.4; A3.1.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhớt Thịnh Phát  
(VN) 
6E2 đường Hà Huy Giáp, khu nhà ở Biệt 
thự Thạnh Xuân, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu để bôi trơn.  
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(210) 4-2015-25727 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.11.13; 5.3.11; A5.5.20; 26.4.1 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh cốm, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vườn Xuân  (VN) 
282 đường Nguyễn Lương Bằng, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu quần áo. 
 

(210) 4-2015-25729 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.5; A2.3.23 
(591) Đen, nâu, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm 
(731) Công ty TNHH thời trang áo 

tắm Thu Boutique  (VN) 
23 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo tắm; quần áo lót cho phụ nữ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu: áo tắm, quần áo lót cho phụ nữ.  
 

 
(210) 4-2015-25730 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khóa niêm 
phong Hoàng Hà  (VN) 
548 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ niêm phong hàng hóa, tem nhãn niêm phong, khóa niêm phong. 
 

 
(210) 4-2015-25733 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch vụ 
liên doanh Trường Phát  (VN) 
410/2A quốc lộ 1, phường 2, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; nước xả vải; bột giặt; nước rửa chén; nước lau sàn. 
 

 
(210) 4-2015-25734 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ truyền 
thông DIVN  (VN) 
Phòng 107 số 7 Nam Quốc Cang, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là. 
 

 
(210) 4-2015-25735 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.4.24; 26.4.2 

(731) GALERIA KAUFHOF GMBH    (DE) 

Leonhard-Tietz-StraBe 1, 50676 Koln 

Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo vét; áo khoác; áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2015-25736 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) DENTSPLY INTERNATIONAL INC.  

(US) 

Susquehanna Commerce Center, 221 

West Philadelphia Street, York, PA 

17401-2992, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Vật liệu đánh bóng và hoàn tất nha khoa dùng để đánh bóng và hoàn tất trong 

phục hình nha khoa. 
 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ và phụ kiện nha khoa dùng để đánh bóng và hoàn tất trong 

phục hình nha khoa. 
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(210) 4-2015-25737 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 

động sản Hưng Hưng Phát  
(VN) 
Số 18 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động 
sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật và xây dựng công trình nội ngoại thất. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình kỹ thuật và thiết kế công trình nội ngoại thất.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ hoàn thiện thủ tục pháp lý trong mua bán, cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-25740 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Maper  (VN) 
14F Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ tiếp thị (maket) 
cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cập nhật tài 
liệu quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-25741 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-25742 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-25743 (220) 18.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.4.1; A3.4.2; 3.9.1 
(591) Cam, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Fish & 
Cow  (VN) 
22B Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 
phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-25744 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MAGNAS CORPORATION  (JP) 

10-18 Funado-cho, Ashiya-shi, Hyogo, 
659-0093, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bổ sung ăn kiêng cho người; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng; chế 
phẩm bổ sung vitamin; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ uống ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; chất bổ sung ăn kiêng 
từ sáp ong; đồ uống bổ sung chất ăn kiêng. 

 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà thảo mộc. 
 
 

(210) 4-2015-25746 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 3.7.17; A26.3.5; A26.3.6 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 
(731) YOKOYAMA PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
2-2-16, Aioi-cho, Akashi-shi, Hyogo 
673-0882, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng để điều trị đau đầu và chai da; miếng 
đệm và cao dán dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2015-25748 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.1; A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Vinh 
Bito  (VN) 
381/13 Tân Hòa Đông, khu phố 13, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-25749 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.2.7; 2.9.14; A2.9.15; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, xanh da trời, xanh 

tím than, xanh cốm 
(731) Công ty TNHH thủy sản Cửu 

Long T.L  (VN) 
323B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho tôm, cá. 
 
 

(210) 4-2015-25750 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Long Thành  (VN) 
Xóm 2, thôn Định Xuyên, xã Hòa Nam, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh trong nhà tắm gồm: bồn cầu, vòi sen, bồn rửa mặt; thiết bị nhà 
bếp, bếp ga, bếp điện, máy hút mùi.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: đá xây dựng.  
 

Nhóm 20:  đồ nội thất bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, tủ bếp.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân phối, nhập khẩu đá xây dựng, vật liệu xây dựng phi kim loại đồ 
nội thất trong gia đình, các thiết bị vệ sinh, thiết bị trong nhà bếp.  
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(210) 4-2015-25751 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) TAN WEI FANG   (CN) 

Tish yuan home NO.33, a village three 
teams, gold one village, Jinli town, 
Gaoyao city, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim thép; khóa lò xo; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa, 

không dùng điện; ròng rọc bằng kim loại, không dùng cho máy móc; đồ ngũ kim [vật liệu 
nhỏ].  

 

 
(210) 4-2015-25752 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) TAIR JIUH ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No. 7, Dafa Road, Rende District, 
Tainan City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước sơn móng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; phấn trang điểm mắt. 
 

 
(210) 4-2015-25753 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.3.6; 26.3.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Kỹ Thuật Q.T.C  

(VN) 
17/33, khu phố 7, Linh Đông, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện; tủ mạng điện; thang cáp điện; máng cáp điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu; tiếp thị; quảng cáo sản phẩm: tủ điện, tủ mạng điện, 
thang cáp điện, máng cáp điện. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện.  
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(210) 4-2015-25755 (220) 18.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.4; 5.7.1; 26.5.1; A25.1.10 
(591) Nâu, vàng, cam, đỏ, đen, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Phạm Văn Tài   (VN) 

92/3 đường số 4, khu phố 3, phường Bình 
Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-25756 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A3.7.24; 3.7.7; 1.5.1; A26.4.6; 

A26.11.9; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, đen, 

trắng, đỏ cam, nâu, nâu nhạt, vàng nâu 
nhạt, ghi xám, tím 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN) 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; bánh bột lọc.  
 
 

(210) 4-2015-25757 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A3.7.24; 3.7.7; 1.5.1; A26.4.6; 

A26.11.9; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

vàng, vàng nâu nhạt, nâu nhạt, nâu, ghi 
xám, đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN)
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; bánh bột lọc.  
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(210) 4-2015-25759 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) ACECOM TECHNOLOGIES PTE LTD.,  

(SG) 
1 Ubi View, #03-10 Focus One, 
Singapore 408555  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy chiếu (Projector), thiết bị lưu trữ, linh kiện vi tính, ổ cứng di 
động, thiết bị mạng, phụ kiện máy tính xách tay, túi xách máy tính xách tay, loa vi tính, 
pin sạc dự phòng, máy vi tính. 

 

Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy vi tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết 
lập hệ thống máy tính thiết kế phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ 
bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút. 

 

 
(210) 4-2015-25761 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết từ thủy hải sản, trái cây sấy, 
thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu tù nếp, đường và các loại ngũ cốc). 

 
 

(210) 4-2015-25762 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.4; A25.7.7; 

A25.7.8 
(591) Đỏ, tím, vàng, trắng, đen, xanh dương đậm
(731) Công ty TNHH Đoàn Kết Hợp 

Lực  (VN) 
Số 29, ngõ 197, phố Thúy Lĩnh, tổ 34, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, cụ thể: dung dịch axit dùng cho ắc quy; 
dung dịch axit phục hồi ắc quy. 

 

Nhóm 09: ắc quy. 
 

 
(210) 4-2015-25768 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Thu Ba  (VN) 

17/2U, tổ 5, khu phố 1, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh chưng; bánh tét; bánh gai; bánh ít.  
 
 

(210) 4-2015-25769 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.1.5; 18.1.23; 26.3.1 
(591) Vàng, cam, đỏ, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Như ý 2  

(VN) 
25, Nguyễn Thị Hiền, phường Thanh 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp. 
 
 

(210) 4-2015-25772 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, xanh lá non 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại K&K 
Toàn Cầu  (VN) 
Số 430 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị tiện ích bán buôn bán lẻ: lương thực, thực phẩm (cụ thể: bánh, 
kẹo, thịt, cá, gia xúc, gia cầm, rượu, bia, thuốc lá, rau củ quả), đồ gia dụng (cụ thể: bát, 
đũa, xong, nồi), mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh (dầu gội đầu, nước rửa bát, sữa tắm, nước tẩy 
rửa nhà vệ sinh), hàng may mặc (cụ thể: quần, áo, giày, dép).  
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(210) 4-2015-25773 (220) 18.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A3.1.24; 4.5.14 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh đậm, xanh da trời, vang

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
DORAEMON  (VN) 
20 Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
 
 

(210) 4-2015-25774 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 24.17.5; 19.11.4; A19.11.5 
(591) Xanh lục, xanh lam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
DTT  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 
Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán điện tử; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; dịch vụ 
thanh toán thương mại điện tử (ví điện tử), cụ thể là: xử lý thanh toán điện tử được thực 
hiện thông qua các tài khoản và thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước; dịch vụ tài khoản 
thẻ tín dụng và tài khoản thẻ ghi nợ; dịch vụ xử lý thanh toán, cụ thể là: dịch vụ xử lý giao 
dịch sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.  

 
 

(210) 4-2015-25775 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 24.17.5; 19.11.4; A19.11.9 
(591) Xanh lục, xanh lam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
DTT  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 
Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Lập kế hoạch quảng cáo; môi giới quảng cáo; giới thiệu sản phẩm để bán; thăm 
dò ý kiến quần chúng (về việc bán hàng hóa); cung cấp thông tin thương mại qua internet; 
xúc tiến việc bán hàng qua mạng máy tính; cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh 
qua mạng máy tính; quảng cáo qua phương tiện truyền thông đại chúng điện tử và internet 
riêng biệt; quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới thông tin liên lạc máy tính; dịch vụ bán 
buôn máy và thiết bị thông tin liên lạc; dịch vụ bán lẻ máy và thiết bị thông tin liên lạc; 
dịch vụ bán buôn thiết bị thông tin liên lạc xách tay; dịch vụ bán lẻ thiết bị thông tin liên 
lạc xách tay; dịch vụ bán buôn máy vi tính; dịch vụ bán lẻ máy vi tính; dịch vụ bán buôn 
máy và thiết bị viễn thông; dịch vụ bán lẻ máy và thiết bị viễn thông; dịch vụ bán buôn 
máy và thiết bị điện tử cùng các linh kiện của chúng; dịch vụ bán lẻ máy và thiết bị điện 
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tử cùng các linh kiện của chúng; dịch vụ bán buôn màn hình máy tính; dịch vụ bán lẻ màn 
hình máy tính; dịch vụ tiếp thị màn hình máy tính qua internet.  

 
 

(210) 4-2015-25776 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 24.17.5; 19.11.4; A19.11.5 
(591) Xanh lục, xanh lam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
DTT   (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 
Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu phát triển và cung ứng các giải pháp công nghệ tin học trong lĩnh 
vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng; phát triển và cung ứng giải pháp công nghệ cho 
thương mại điện tử.  

 
 

(210) 4-2015-25777 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 24.17.5; 19.11.4; A19.11.9 
(591) Xanh lục, xanh lam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
DTT   (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 
Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp vụ giá trị gia tăng trên mạng như: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông 
tin trên mạng internet; dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là: dịch vụ hộp 
thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 
cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ cổng thanh toán điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp 
khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng; sàn giao dịch 
điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy nhập vào website trên internet, cho phép các 
thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể 
tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch vụ viễn thông (điện 
báo, điện tín, thư điện tử). 

 
 

(210) 4-2015-25778 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 24.17.5; 19.11.4; A19.11.5 
(591) Xanh lục, xanh lam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
DTT    (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 
Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tinh; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống, máy tính xách tay; điện thoại di động; thiết bị hoa tiêu qua 
vệ tinh; máy học ngoại ngữ; thiết bị giảng dạy điện tử; bút điện tử [thiết bị hiển thị]. 

 

 
(210) 4-2015-25779 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Trắng, tím (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Đại Nam  (VN) 
76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-25780 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Trắng, tím (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Đại Nam  (VN) 
76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-25781 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 
xuất thương mại Thiện Hòa  
(VN) 
4 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-25783 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.3.5; 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vtime  (VN) 
Lô số D14, khu tái định cư, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng.  
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Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 39: Vận tải. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-25784 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến tạo bền 
vững Atas  (VN) 
Số A54-TT9, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-25786 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh cốm, 

xanh nước biển, vàng, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyen Shack  
(VN) 
185C, cầu Ông Tim, khu Thạnh Mỹ, 
phường Thượng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-25787 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.9.15; 3.9.18; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh ngọc, xanh lá mạ, đỏ, trắng, 

đen 
(731) Đỗ Thị Thê  (VN) 

¤ số 53/3 + 232/2 chợ Hạ Long 1, 
phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Chả mực; chả cá; chả tôm; chả cua; mực đã qua chế biến; cá đã qua chế biến. 
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(210) 4-2015-25788 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A25.1.10; 3.9.15; 3.9.18; 25.1.25 

(591) Vàng, xanh ngọc, xanh lá mạ, đỏ, trắng, 

đen 

(731) Đỗ Thị Thê   (VN) 
¤ số 53/3 + 232/2 chợ Hạ Long 1, 

phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chả mực, chả cá, chả tôm, chả cua, mực đã qua chế biến, cá đã qua 

chế biến, phi-lê cá. 
 

 
(210) 4-2015-25789 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.1.1; A2.1.23; A2.1.18 

(591) Đen, vàng, đỏ, trắng, vàng cam, nâu, nâu 

đậm 

(731) Công ty TNHH dịch vụ ăn 
uống Cổng Mặt Trời  (VN) 
249 Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán cà phê; dịch vụ 

cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-25790 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 25.1.6; 26.1.2; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng, nâu 

(731) Cơ sở sản xuất giò chả Oanh 
Thời  (VN) 
Số nhà 337, tổ 30, khu 3, phường Cao 

Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò lụa; chả lụa; chả mực; chả cá; chả tôm; thịt đã qua chế biến.  
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(210) 4-2015-25791 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A18.1.9; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, cam, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát  (VN) 
518 Phan Xích Long, phường 3, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; bóng đèn. 
 

 
(210) 4-2015-25792 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Đỗ Hồng Thảo  (VN) 
103/7 ấp An Thành, xã An Bình, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-25793 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hùng Tuấn  (VN) 
566/105/11 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách.  

 

Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-25794 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Bùi Đức Thiện  (VN) 
566/105/11 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách. 

 

Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách, giày dép.  
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(210) 4-2015-25795 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1; 2.1.8 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Yến  (VN) 
758 Trường Sa, phường 14, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thể thao, giày dép, dụng cụ thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-25796 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.22; 5.5.19; 5.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xám đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Thúy 
Hạnh  (VN) 
63 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

(210) 4-2015-25797 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A13.1.9; 13.1.5 
(591) Xanh dương, hồng, đỏ, xám, vàng, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát  (VN) 
518 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; bóng đèn.  
 
 

(210) 4-2015-25798 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A3.4.4; 26.1.1; A3.4.24 
(591) Xanh lá mạ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghiệp Việt Thắng  (VN) 
Số 39/19, phố Kim Đồng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 
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(210) 4-2015-25799 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Lộc  (VN) 
Khu B khu CN Sông Công, tổ dân phố 
Cầu Sắt, phường Bách Quang, thành phố 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); kéo; cờ lê; mỏ lết; tuốc nơ vít.  

 
 

(210) 4-2015-25802 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.4; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghệ Anh Ninh Cộng Lực  (VN) 
393 Nguyễn Văn Linh, ngã 3 Cầu Rào 2, 
phường Lê Chân, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: máy chấm công vân tay, camera giám sát, khóa cửa vân tay, bộ lưu điện đa 
năng, bình ắc quy.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt: máy chấm công vân tay, camera giám sát, khóa cửa vân tay, 
bộ lưu điện đa năng, bình ắc quy.  

 

 
(210) 4-2015-25804 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Lê Văn Quang   (VN) 
Thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2015-25805 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23 
(591) Hồng tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HAIDOCO Việt 
Nam  (VN) 
Số 12/18 Độc Lập, phường Cự Khối, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán sản phẩm sau: mỹ phẩm  

 

 
(210) 4-2015-25806 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(591) Vàng, trắng 

(540) 

  
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-25807 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-25808 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-25809 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH NUTRISPICES 

Hồng K«ng  (HK) 
Office N.6, 19th floor, Marina House, 
68, đường Hing Man, Shau Kei Wan, 
Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
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(210) 4-2015-25811 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quần áo may 
sẵn Vĩnh Khang  (VN) 
849B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng mua bán các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép, mũ nón, thắt 

lưng.  
 
 

(210) 4-2015-25812 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A14.7.20 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quần áo may 
sẵn Vĩnh Khang  (VN) 
849B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-25813 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần doanh nhân 
Hà Nội  (VN) 
Số 5 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí; tờ báo (giấy). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới vi tính; tổ 
chức hội chợ thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, quản lý tài chính: dịch vụ nhà ở; quản lý tòa nhà; mua bán 
bất động sản; môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy tính; dịch vụ đổ mực máy in; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển 
lãm văn hóa và giáo dục; tổ chức trình diễn nghệ thuật; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
không thể tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2015-25814 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại và dịch vụ Toàn 
Tiến  (VN) 
Số 67, đường Thanh Lãm, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện gia dụng, điện lạnh: bình nước inox, bình nóng 
lạnh, bình nước nóng, máy lọc nước, quạt sưởi, máy hút ẩm, máy xay, tủ lạnh, điều hòa, 
máy giặt, thiết bị vệ sinh; mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại như sơn, xi măng, gạch 
lát, ngói; mua bán vật liệu xây dựng kim loại như sắt thép.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa điện dân dụng; dịch vụ sửa chữa điện nước; dịch vụ sửa chữa 
các công trình dân dụng.  

 
 

(210) 4-2015-25815 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.2; 1.15.23; 26.4.2; 19.1.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh gas 
Bắc Thái  (VN) 
Tổ sau, phường Lương Sơn, thành phố 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 06: Vỏ bình gas bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gas, bếp gas, bình gas.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống gas; dịch vụ sửa chữa bếp gas.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển gas.  
 

 
(210) 4-2015-25816 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 1.15.23; 26.4.2; 19.1.1; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh gas 
Bắc Thái   (VN) 
Tổ sau, phường Lương Sơn, thành phố 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 06: Vỏ bình gas bằng kim loại.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gas, bếp gas, bình gas.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống gas; dịch vụ sửa chữa bếp gas.   
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Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển gas. 
 

 
(210) 4-2015-25817 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.2; 1.15.5; 1.15.23; 19.1.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh gas 
Bắc Thái   (VN) 
Tổ sau, phường Lương Sơn, thành phố 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 06: Vỏ bình gas bằng kim loại.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gas, bếp gas, bình gas.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống gas; dịch vụ sửa chữa bếp gas.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas; dịch vụ vận chuyển gas. 
 

 
(210) 4-2015-25818 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ đô (540) 

  

(731) Công ty TNHH SUN FOOD  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn 
Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao; bánh, kẹo các loại, kem ăn, kem rau câu, thạch rau câu 
(dạng bánh kẹo). 

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả (đồ uống); xi-rô dùng cho đồ uống; nước 
rau câu (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2015-25819 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.1.1; 9.7.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Phạm Thanh Sơn  (VN) 
Số 457, tổ 1, xã Thái Bình, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, khăn quàng cổ (đồ thời trang); mũ đội đầu (đồ thời trang).  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang, phụ kiện thời trang.  
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(210) 4-2015-25821 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; A24.15.7 
(591) Xanh ngọc, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Ngọc 
Huyền  (VN) 
118/73 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 
 

(210) 4-2015-25822 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Nâu đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc Ngọc 
Huyền  (VN) 
118/73 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 
 

(210) 4-2015-25823 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh xám, trắng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại  Âu Đạt  (VN) 
110/42 đường Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Tăng phô đèn, chấn lưu đèn, kích-tụ điện.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn, bóng đèn các loại, chóa đèn, đèn pha dội, đuôi đèn, vòi sen cấp 
nước, chậu rửa chén, lavabo rửa mặt, thiết bị phòng vệ sinh các loại.  

 

 
(210) 4-2015-25824 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(731) CYBOZU, INC.  (JP) 

2-7-1, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo 
103-6028, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. 
(N.T.K. CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Các chương trình máy tính có thể tải xuống; các máy móc, thiết bị điện tử và 
các linh kiện của chúng cụ thể là máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị bộ nhớ máy 
tính; thiết bị xử lý trung tâm; thiết bị xử lý dữ liệu; các máy móc và thiết bị viễn thông cụ 
thể là thiết bị viễn thông bao gồm cả thiết bị truyền phát; các phim điện ảnh đã phơi sáng; 
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các phim dương bản đã phơi sáng; các khung phim dương bản; các đĩa và băng video đã 
được ghi. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, lập chương trình máy tính, hoặc bảo trì phần 
mềm máy tính; cho thuê máy tính (bao gồm bộ xử lý trung tâm, mạch điện tử, đĩa từ và 
băng từ lưu trữ các chương trình máy tính và các thiết bị ngoại vi khác của máy tính); 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được qua máy tính và các 
mạng thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ ứng dụng, tức là cung cấp phần mềm máy vi 
tính cho việc tạo ra các ứng dụng dữ liệu dựa trên web, để sử dụng trong việc tạo ra, chia 
sẻ, phân phối tài liệu, sử dụng trong việc lên kế hoạch các cuộc họp và sự kiện, cho việc 
chia sẻ tập tin và quản lý thông tin, cho việc quản lý dự án/kế hoạch, cho việc sử dụng 
trong việc cung cấp thư điện tử, cho thông tin địa chỉ và thông tin liên hệ, cho việc tạo ra 
các diễn đàn online để chuyển các thông điệp được tổ chức theo chủ đề, cho việc tạo ra và 
phân phối các mẫu biểu điện tử hoặc cho việc đồng bộ hoá thông tin trên mạng máy tính 
cục bộ hoặc toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2015-25826 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.12; 26.4.10 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Tân Thời Gian  (VN) 
Số 50 ngõ 35 Cát Linh, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, đại lý mua, bán, ký gửi đồng hồ. 
 
 

(210) 4-2015-25827 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A9.7.19; 26.15.3 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Võ Hoàng Nhân  (VN) 
95/1 khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng, khách sạn thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-25828 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đồ chơi Tiên Đông  (VN) 
6/1A Trần Văn Khánh, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; thiết bị trò chơi. 
 

 
(210) 4-2015-25829 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH rượu mạnh Phú 
Lễ Việt Nam  (VN) 
Số 355 Hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã 
Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu gạo; rượu vôtca; rượu whiskỵ; rượu brandy; rượu vang; 
rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-25830 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu mạnh Phú 
Lễ Việt Nam  (VN) 
Số 355 Hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã 
Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà), cà phê bột, cà phê hòa tan. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-25831 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Lập  (VN) 
Số 72A/2 ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng inox.  
 

 
(210) 4-2015-25832 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.20; 26.13.25; A3.7.24; 1.15.23; 

26.13.1 
(591) Đỏ, vàng cam, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vu 
Trân  (VN) 
20 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý; nhựa tổng hợp (dạng thô)/chưa xử lý; 
Cacbonat. 

 

 
(210) 4-2015-25833 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.20; 1.15.23; 26.13.25; 26.13.1; 

A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng cam, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vu 
Trân  (VN) 
20 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý; nhựa tổng hợp (dạng thô)/chưa xử lý; 
Cacbonat. 

 

 
(210) 4-2015-25834 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) GLOBAL ROOMS LIMITED  (KY) 

Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 
2681, Grand Cayman KY1-1111, 
Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đặt vé và giữ chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đại lý du 
lịch; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến du lịch và các điểm du lịch; dịch vụ cố vấn 
và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên (thuộc về hoạt động du lịch); gồm cả việc 
cung cấp các dịch vụ nêu trên thông qua phương thức trực tuyến. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ đặt phòng cho kỳ nghỉ và dịch vụ đặt 
phòng tại khu nghỉ dưỡng; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn, phòng 
nghỉ và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đánh giá phòng nghỉ khách sạn; dịch vụ cố vấn và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ nêu trên; gồm cả việc cung cấp các dịch vụ nêu trên thông qua 
phương thức trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-25835 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.21 
(731) OBI CONNECT FZE  (AE) 

# B-21 Dubai Airport Free Zone 
(DAFZA); PO Box # 371475; Dubai, 
UAE 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 09: Ăng ten thu phát sóng vô tuyến; hộp pin; thiết bị nạp ắc quy; bình ắc quy; điện 
cực âm; dây treo trang trí điện thoại di động; thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy 
tính]; thiết bị sạc cho pin điện; chip [mạch tích hợp]; thiết bị định vị toàn cầu; bộ sử dụng 
điện thoại không dùng tay; tai nghe; giao diện [cho máy tính]; loa; micro; ống nghe điện 
thoại; phần mềm máy vi tính đã được ghi; điện thoại; máy truyền phát điện thoại; dây 
điện thoại; điện thoại di động; dây điện; loa phóng thanh; nhạc chuông có thể tải về được 
dùng cho điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2015-25836 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.1.12; 1.3.1; A5.1.5 
(591) Đen, vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Huỳnh Văn Năng  (VN) 
ấp Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh Đông, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-25837 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-25838 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Đại Nam  (VN) 
76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
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(210) 4-2015-25839 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 2.1.8 
(591) Vàng, đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
phát triển Đông Dương  (VN) 
Số 33 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương, bao gồm các hàng hóa/dịch vụ 
sau: thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị rung xoa 
bóp. 

 

 
(210) 4-2015-25841 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Trắng, vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang  (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; dầu hấp 
tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm duỗi tóc. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi. 
 

Nhóm 21: Nùi bông để thoa phấn (bông phấn trang điểm). 
 

 
(210) 4-2015-25842 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang  (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; dầu hấp 
tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm duỗi tóc.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi.  
 

Nhóm 21: Nùi bông để thoa phấn (bông phấn trang điểm). 
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(210) 4-2015-25843 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MANCOM  (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-25844 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MANCOM  (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, mua bán lương thực, thực phẩm, mật ong, 
dầu gan cá, sữa non, thực phẩm dinh dưỡng chiết xuất từ sụn vi cá, thực phẩm cho em bé 
và người bệnh, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin, 
khoáng chất và muối khoáng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chứa vitamin và/hoặc 
khoáng chất dùng cho mục đích y tế, dược thảo, chế phẩm từ thảo mộc dùng cho mục 
đích y tế, dầu ăn và mỡ ăn và chất chiết xuất từ dầu ăn và mỡ ăn tất cả dùng cho mục đích 
y tế, sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung 
ăn kiêng từ sữa ong chúa, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi 
làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây 
tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-25845 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.15.15 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MANCOM  (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-25846 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; 26.15.15 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
MANCOM  (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, mua bán lương thực, thực phẩm, mật ong, 
dầu gan cá, sữa non, thực phẩm dinh dưỡng chiết xuất từ sụn vi cá, thực phẩm cho em bé 

và người bệnh, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin, 

khoáng chất và muối khoáng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chứa vitamin và/hoặc 
khoáng chất dùng cho mục đích y tế, dược thảo, chế phẩm từ thảo mộc dùng cho mục 

đích y tế, dầu ăn và mỡ ăn và chất chiết xuất từ dầu ăn và mỡ ăn tất cả dùng cho mục đích 
y tế, sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung 

ăn kiêng từ sữa ong chúa, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và 

các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi 

làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây 

tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25847 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-25848 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.22; 6.1.2; 5.5.19; 3.7.17 
(591) Đỏ hồng, trắng, hồng, đen, hồng nhạt, 

xanh dương, xám, đỏ, nâu, xanh dương 
sẫm, vàng, tím, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm  (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, quần tã trẻ em (mục đích y tế), tã giấy cho trẻ em, tã giấy 

cho người già (dùng cho người không tự kiềm chế được). 
 
 

(210) 4-2015-25849 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.6; 25.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, đen, đỏ, vàng, vàng 

nhạt, nâu 
(731) Doãn Văn Quân   (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa, mì, miến, gạo, bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2015-25850 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.5.25; 26.4.2; 2.9.22 
(591) Tím, đỏ, xanh, xanh nhạt, xám, nâu, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bách Dược  (VN) 
Số 36A, ngõ 259, đường Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai,  
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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1637 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-25851 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25852 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25853 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong    (VN) 
Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2015-25854 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.7.6; 25.12.1; A5.3.15; A5.3.13; 2.9.25; 

26.5.1 
(591) Đỏ, đen, xanh, trắng, xanh tím than, tím, 

vàng, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bách Dược  (VN) 
Số 36A, ngõ 259, đường Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-25855 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh Cyan 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cửa hàng 511  
(VN) 
511 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; bộ quần áo; quần áo, trang phục dùng ở 
bãi biển. 

 

 
(210) 4-2015-25856 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền   (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-25857 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Tầm 
Nhìn Việt   (VN) 
GB8 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-25858 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Sâm ¸ 
Thịnh  (VN) 
Số B6/5 khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, thiết bị vê sinh, vòi sen, vòi nước.  
 

 
(210) 4-2015-25859 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 5.5.16; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty CP du lịch Đồng Tháp  
(VN) 
Số 06 đường Đổ Công Tường, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-25860 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Văn Chương  (VN)

Số nhà 474, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 17: Bao bì không thấm nước.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận chuyển hành khách; vận chuyển háng hóa; vận tải bằng ô tô.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in, in ảnh chụp. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì. 
 

 
(210) 4-2015-25861 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.14; 3.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
3S  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 2, phố Trần Qúy Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Gấu bông; đồ chơi; búp bê; quần áo cho búp bê, trò chơi vòng; trò chơi chỉ chơi 
trong nhà. 

 

 
(210) 4-2015-25864 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Vàng (540) 

  

(731) Vũ Thị Thu Phương   (VN) 
Số 201 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy; mũ; giày; cà vạt.  
 
 

(210) 4-2015-25865 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Thu Phương  (VN) 
Số 201 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy, mũ, giày, cà vạt. 
 

 
(210) 4-2015-25866 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 2.9.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thu Phương   (VN) 
Số 201 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo, váy, mũ, giày, cà vạt.  
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(210) 4-2015-25867 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 24.15.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Hải  (VN) 
Số 51A phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy; mũ; giày; cà vạt.  
 
 

(210) 4-2015-25869 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.9.6 
(591) Đen, vàng gold, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Nữ Hoàng  (VN) 
Phố Thú y, thôn Phú Đa, xã Đức 
Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-25870 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.1; A26.11.12; A2.3.2; A2.3.23 
(591) Hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại NIK Việt Nam  (VN) 
Số nhà 40A Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư  vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát xa 
(xoa bóp); dịch vụ xông hơi; dịch vụ thẩm mỹ.  

 

 
(210) 4-2015-25871 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dây và cáp điện 
Miền Bắc  (VN) 
Thôn Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện, dây cáp điện. 
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(210) 4-2015-25872 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 20.7.1; A20.7.2; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Khanh  (VN) 
Số 9, ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: văn phòng phẩm, lịch, mỹ phẩm, quà tặng, nưóc tẩy 
rửa, vải (dùng để trang trí nội thất).  

 
 

(210) 4-2015-25873 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.13.25 
(731) Nguyễn Doãn Tùng  (VN) 

281 Bạch Đằng, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cây cảnh, điện thoại và linh kiện điện thoại cụ thể là: tai 
nghe, ốp lưng điện thoại, bao da, sạc dự phòng, cáp sạc, dây cáp sạc điện thoại. 

 
 

(210) 4-2015-25874 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.1.2; 26.1.6; 26.3.1 
(591) Xanh đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SOFTECH  (VN)
38 Yên Bái, phường Hải Châu, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 
 

(210) 4-2015-25875 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 1.17.11; 26.4.2; 26.13.1; A1.1.10
(591) Đen, trắng, đỏ đậm, đỏ, nâu đỏ, da cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất trà cà 
phê Phúc Thịnh  (VN) 
86 - 88 đường số 8, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); đường ăn; kem ăn lạnh.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán sản phẩm: cà phê, ca cao, trà (chè), đường ăn, kem ăn.  

 
Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán bar.  

 

 
(210) 4-2015-25876 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Thanh Phúc   (VN) 
Lô 12A khu công nghiệp Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Phong bì (phong bao) bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2015-25877 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) PT. BINA BUSANA INTERNUSA   (ID) 

JL. PULO BUARAN II BLOK Q NO. 1, 

KAWASAN INDUSTRI PULO 
GADUNG, JAKARTA TIMUR, 13920, 

INDONESIA 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi cho người cắm trại; túi cho người leo núi; túi dùng ở bãi 
biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví dựng danh thiếp; túi đựng quần áo để đi du lịch; túi 

xách tay; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô du lịch; cặp học sinh; túi mua hàng; 

địu trẻ em; vali; túi du lịch; vali du lịch; ô, ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; 
dây đai bằng da thuộc. 

 

Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi chân; đồ đội đầu; cà vạt; tất chân; thắt lưng [quần 
áo]; tất cả thuộc nhóm 25 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, cụ thể là da và giả da, ba lô, túi cho người cắm 

trại, túi cho người leo núi, túi dùng ở bãi biển, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh 

thiếp, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, túi xách tay, ví đựng tiền, túi cầm tay cho phụ 
nữ, ba lô du lịch, cặp học sinh, túi mua hàng, địu trẻ em, vali, túi du lịch, vali du lịch, ô, ví 

đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong], dây đai bằng da thuộc, quần áo và phụ kiện 

dùng cho quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, cà vạt, tất chân, thắt lưng [quần áo]. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1644 

(210) 4-2015-25878 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.5.1; 26.4.4; A26.11.7 
(591) Đen, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH XNK TM Hoàng 

Phúc  (VN) 
ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; màng mỏng 
bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo để bọc hàng hóa; màng mỏng 
bám dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng. 

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa; tủ nhựa; kệ nâng hàng (pa- lêt) 
bằng nhựa; thùng đựng hàng bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bình nhựa; chai nhựa; lọ nhựa; 
hộp nhựa; thau (chậu) nhựa; xô nhựa; khay đựng thực phẩm bằng nhựa; sọt nhựa; thùng rác.  

 

Nhóm 35: Mua bán: nguyên vật liệu và vật tư ngành nhựa, máy móc thiết bị phục vụ sản 
xuất ngành nhựa. 

 
 

(210) 4-2015-25879 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Vàng nhạt, nâu, đỏ, xám 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Phan 

Anh Tuấn  (VN) 
Lô B-21 đường D4, tổ 36, khu 5, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng rang tỏi.  
 
 

(210) 4-2015-25884 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) LA BICYCLE (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
58 Moo 2, Tambol Oam-Yai, Amphur 
Sampran, Nakornpathom Province 
73160, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp và các bộ phận của xe đạp. 
 

 
(210) 4-2015-25885 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) LA BICYCLE (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
58 Moo 2, Tambol Oam-Yai, Amphur 
Sampran, Nakornpathom Province 
73160, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe đạp, xe đạp điện, xe hẩy điện và phụ tùng của 
chúng; dịch vụ phân phối xe đạp, xe đạp điện, xe hẩy điện và phụ tùng của chúng; dịch vụ 
thương mại điện tử, cụ thể là dịch vụ thương mại điện tử trong lĩnh vực kinh doanh mua 
bán xe cộ, quảng cáo trực tuyến các sản phẩm xe đạp trên mạng máy tính, giới thiệu các 
sản phẩm xe đạp, xe đạp điện, xe hẩy điện trên Internet. 

 

 
(210) 4-2015-25886 (220) 21.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.6; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 
(731) BEAUTYBANK INC.  (US) 

767 Fifth Avenue, New York, NY 
10153, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc da không 
chứa dược chất.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực trang điểm, cụ thể là dịch vụ tư vấn trang điểm 
trực tuyến và dịch vụ tư vấn trang điểm và trang điểm trực tiếp. 

 
 

(210) 4-2015-25887 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; 4.5.1; A5.5.20 
(591) Vàng, đỏ boóc đô, đỏ cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Khang Minh  (VN) 
266A-268 đường 3/2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ 
phẩm làm cho người thon thả; kem làm trắng da.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hóa dược; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để 
chăm sóc da; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, quảng cáo, trưng bày giới thiệu: cáng cứu thương, thiết bị gây 
mê, thiết bị đo huyết áp, thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo, băng để băng bó hỗ trợ, giường 
có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế, thiết bị thử máu, đồ đựng thích hợp sử dụng cho 
bác sỹ phẫu thuật và bác sỹ y khoa, ghế đặt bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, dao kéo 
[phẫu thuật], máy thẩm tách, thiết bị điện tâm đồ, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, dụng cụ tiêm 
chích cho mục đích y tế, ống nghe tim, phổi, bàn mổ, thiết bị đo dung tích phổi, mỹ 
phẩm, bộ mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm làm cho 
người thon thả, kem làm trắng da, thuốc gây tê, thuốc gây mê, chất sát trùng, viên thuốc 
con nhộng dùng cho dược phẩm, gạc y tế, vật liệu băng bó [dùng trong y tế], thuốc giảm 
sốt, dịch truyền dùng cho mục đích y tế, dược phẩm dùng cho nha khoa, dược phẩm, chế 
phẩm hóa dược, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm y tế 
làm thon nhỏ người. 

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; quỹ đầu tư; tư vấn đầu tư.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định [đo lường]; dịch vụ bảo quản và kiểm nghiệm thuốc.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà dưỡng bệnh; bệnh viện; phẫu 
thuật tạo hình; dịch vụ y tế từ xa.  

 

 
(210) 4-2015-25888 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A2.9.16; 20.7.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Quỹ học bổng; tổ chức quyên góp quỹ; quỹ hỗ trợ tài năng trẻ; quỹ cống hiến 
vì sự nghiệp giáo dục. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, trao giải thưởng; tổ chức các cuộc thi về 
giáo dục, văn hóa; dạy văn hóa, kỹ năng sống. 

 

 
(210) 4-2015-25889 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) STONY APPAREL CORP.  (US) 

1500 S. Evergreen Ave., Los Angeles, 
CA 90023-3618, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1647 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ mặc thân dưới; áo váy, quần ống bó; quần dài; áo sơ mi; quần đùi; 
váy; áo len dài tay; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; đồ mặc thân trên. 

 

 
(210) 4-2015-25890 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) STONY APPAREL CORP.   (US) 

1500 South Evergreen Ave. Los Angeles, 
California 90023- 3618, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ mặc thân dưới (bottoms); áo váy, quần ống bó; quần dài; áo sơ mi; 

quần đùi; váy; áo len dài tay; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ (tank tops); đồ mặc thân trên 
(tops). 

 

 
(210) 4-2015-25891 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) STONY APPAREL CORP.   (US) 

1500 South Evergreen Ave. Los Angeles, 
California 90023- 3618, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ mặc thân dưới (bottoms); áo váy, quần ống bó; quần dài; áo sơ mi; 

quần đùi; váy; áo len dài tay; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ (tank tops); đồ mặc thân trên 
(tops). 

 

 
(210) 4-2015-25892 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) STONY APPAREL CORP.   (US) 

1500 South Evergreen Ave. Los Angeles, 
California 90023- 3618, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ mặc thân dưới (bottoms); áo váy, quần ống bó; quần dài; áo sơ mi; 

quần đùi; váy; áo len dài tay; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ (tank tops); đồ mặc thân trên 
(tops). 
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(210) 4-2015-25893 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) STONY APPAREL CORP.   (US) 

1500 South Evergreen Ave. Los Angeles, 
California 90023- 3618, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ mặc thân dưới (bottoms); áo váy, quần ống bó; quần dài; áo sơ mi; 
quần đùi; váy; áo len dài tay; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ (tank tops); đồ mặc thân trên 
(tops). 

 

 
(210) 4-2015-25894 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) STONY APPAREL CORP.   (US) 

1500 South Evergreen Ave. Los Angeles, 
California 90023- 3618, United States of 
America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ mặc thân dưới (bottoms); áo váy, quần ống bó; quần dài; áo sơ mi; 
quần đùi; váy; áo len dài tay; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ (tank tops); đồ mặc thân trên 
(tops). 

 

 
(210) 4-2015-25895 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Sena Việt Nam  

(VN) 
Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm và các bộ phận của máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc 
động cơ]; bơm ly tâm; bơm chân không [máy móc]; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-25896 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Sena Việt Nam  

(VN) 
Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1649 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm và các bộ phận của máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc 
động cơ]; bơm ly tâm; bơm chân không [máy móc]; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện.  

 
 

(210) 4-2015-25897 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(300) 40-2015-0025228 06.04.2015 KR 

(731) BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.  (KR) 
136 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho các cơ quan tiêu hóa; chế phẩm dược phẩm 
dùng để điều trị viêm loét; chế phẩm dược phẩm để điều trị chứng viêm loét dạ dày (các 
sản phẩm hưởng quyền ưu tiên); dược phẩm; chế phẩm dược phẩm; thuốc [thường chứa 
chất gây kích thích hay nghiện khi dùng quá nhiều]) dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng 
để điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày - ruột; chế phẩm dược phẩm dùng để điều trị 
chứng viêm thực quản trào ngược; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược 
phẩm; chất làm giảm độ a-xít trong dạ dày (các sản phẩm không hưởng quyền ưu tiên).  

 
 

(210) 4-2015-25898 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) LEE, CHA GEUN  (KR) 

#1101-309, 39, Geolpo 1-ro, Gimpo-si, 
Gyeonggi-do, Korea (Geolpo-dong, 
Ostar Paragon Apt.) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Táo tía đã tẩm ướp; táo tía nướng; chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực 
phẩm; miếng thạch trắng khô cho thực phẩm [kanten]; rong biển khô có thể ăn được 
[hoshi-wakame]; rong biển đã chế biến có thể ăn được; táo tía đã chế biến; miếng táo tía 
khô [hoshi-nori]; alginat cho mục đích nấu ăn [phụ gia thực phẩm không sử dụng công 
nghiệp]; táo tía xanh [đã chế biến]. 

 

 
(210) 4-2015-25899 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Cường & Thịnh  

(VN) 
Số 1A, ngách 109, ngõ 559, Đông Kim 
Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

Nhóm 09: Pin mặt trời; dây điện; cuộn dây điện từ. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; quạt điện; máy/thiết bị điều hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2015-25900 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Cường & Thịnh  

(VN) 
Số 1A, ngách 109, ngõ 559, Đông Kim 
Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

Nhóm 09: Pin mặt trời; dây điện; cuộn dây điện từ.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; quạt điện; điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2015-25901 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) Phùng Xuân Thắng  (VN) 

Số 90, phố Tân ấp, phường Phúc Xá, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại [ngoại trừ khóa điện]; khóa cửa bằng kim loại [ngoại trừ 
khóa điện]; chốt cửa; cửa nhôm; cửa cuốn [làm bằng kim loại].  

 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: chậu rửa, bồn tắm vệ sinh, bồn rửa mặt.  
 
 

(210) 4-2015-25902 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nông nghiệp 
Phượng Hoàng  (VN) 
154/43/42 Âu Dương Lân, phường 3, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 07: Bình phun thuốc trừ sâu vận hành bằng động cơ; máy bơm nước.  
 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu không có động cơ.  
 

Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm.  
 

 
(210) 4-2015-25903 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, hồng cánh 

sen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất fashion 
Phương Oanh  (VN) 
16 đường số 2, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; bao tay, bao chân cho bé sơ sinh; mũ vải em bé; giày vải em 
bé; yếm vải; áo khoác.  

 

 
(210) 4-2015-25904 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.10; 26.1.1; 3.7.16 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - xây dựng Nam Đô  
(VN) 
80, Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-25905 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần Rượu Phú Lễ  

(VN) 
456 HL 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn, tinh dầu rượu. 
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(210) 4-2015-25906 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.14; 26.4.3; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Đen, hồng, trắng 
(731) INNOVITELLE, INC.  (PH) 

Bonaventure Plaza, Ortigas Ave., 
Greenhills, San Juan City, Philippines 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 03: Muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; các sản phẩm để tắm (mỹ phẩm); 
sản phẩm tẩy da chết (mỹ phẩm); sản phẩm lột nhẹ da (mỹ phẩm); xà phòng; mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc cơ thể (spa); thẩm mỹ viện; dịch 
vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu; phòng tắm công cộng.  

 

 
(210) 4-2015-25907 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1 
(731) Công ty TNHH Amai Saigon  

(VN) 
7A Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 21: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ thủy tinh, sành, gốm sứ; tượng bằng gốm 
sứ, đất nung hoặc thủy tinh; đồ gốm sứ gia dụng; sản phẩm bằng chất liệu gốm sứ; tác 
phẩm nghệ thuật, đồ trang trí bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh.  

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ chất liệu gỗ, li-e, mây, tre, lau, 
sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, chất dẻo, thủy tinh, 
sành, gốm sứ và các thế phẩm của các vật liệu này, đồ gốm sứ gia dụng, sản phẩm bằng 
chất liệu gốm sứ, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang trí bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; 
quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng và quảng cáo; nhượng 
quyền thương mại trong lĩnh vực mua bán các sản phẩm trên; tư vấn quản lý và điều hành 
kinh doanh; bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm về văn hóa và nghệ thuật truyền thống cụ thể là nghệ thuật 
gốm sứ; phòng trưng bày nghệ thuật gốm sứ; xuất bản sách, tạp chí bao gồm cả xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được về gốm sứ và nghệ thuật gốm sứ; dàn dựng 
và sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình về gốm sứ và nghệ thuật gốm sứ; 
đào tạo nghề gốm sứ bao gồm sản xuất và vẽ tranh trang trí trên sản phẩm gốm sứ; dịch 
vụ câu lạc bộ làng nghề gốm sứ. 

 
Nhóm 43: Làng nghề gốm sứ cụ thể là lập những khu riêng kết hợp vừa sản xuất vừa có 
nhà nghỉ cho phép khách vào thăm quan và nghỉ lại tại các khu này; dịch vụ homestay tại 
làng nghề gốm sứ (dịch vụ cho phép khách du lịch nghỉ lại tại các gia đình sản xuất gốm 
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sứ và cùng tham gia vào hoạt động sản xuất các sản phẩm gốm sứ); nhà nghỉ du lịch văn 
hóa; dịch vụ cắm trại tại làng nghề gốm sứ.  

 

 
(210) 4-2015-25908 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty VTC Công Nghệ và Nội 
Dung Số (Intecom)  (VN) 
Số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; chương trình trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm 
có thể tải xuống được]; bảng thông báo điện tử; thiết bị chiếu hình; thiết bị và máy âm 
thanh.  

 

Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy 
hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; lịch; báo chí, ảnh chụp [được in]; áp phích quảng cáo.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo trên truyền hình; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thư điện 
tử; truyền bản fax; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc thi; tổ chức 
các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức giải vô địch thể thao điện tử; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ cung 
cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trang phục ảo trong trò chơi 
điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-25909 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A2.3.24; 2.7.17 
(591) Xanh, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Lý Thị Thu Hà  

(VN) 
Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc nam (dân tộc Dao).  
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(210) 4-2015-25910 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đăng Khoa  
(VN) 
96/7 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2015-25911 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Đặng Đình Sơn  (VN) 

192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-25912 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 24.15.21; A24.15.7; 26.3.23; 

7.3.2; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ cơ khí Toàn Thắng  
(VN) 
Tổ 1, khu 5, phường Đại Yên, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-25913 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.2; 26.4.7; 26.4.3 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 
16 ngõ 33 Phạm Tuấn Tài, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thời trang, mua bán phân bón, mua bán đồ gia dụng, mua bán thực 
phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-25914 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 1.7.6; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Tân Thời Gian  (VN) 
Số 50 ngõ 35 Cát Linh, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ, đại lý mua, bán, ký gửi đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-25915 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.3.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xám, trắng 

(540) 

 

(731) DNTN trà & cà phê Trường Tín  
(VN) 
128 Lý Thái Tổ, xã Đam Bri, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-25916 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Nâu đất, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ in quảng cáo Minh Trí  
(VN) 
Số 170/5, đường Hùng Vương, khóm 4, 
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu áo đi mưa, quần áo may sẵn, giày dép, mũ nón; ba lô, 
túi xách; sản phẩm gia dụng bằng gốm và bằng thủy tinh như chén (bát), ly, ấm trà, bình 
cắm hoa; lịch giấy để bàn, lịch giấy treo tường, decal (hình vẽ trên giấy), thiệp giấy. 

 

 
(210) 4-2015-25917 (220) 22.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.2.1; 3.2.15; A3.2.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại RVAC  (VN) 
ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-25918 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh lá, cam đất, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Long Hưng  (VN) 
Km 1929, quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu; thuốc đuổi sâu bọ; 
chất diệt nấm và chất trừ vật có hại. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu; thuốc đuổi sâu bọ; chất diệt nấm và chất trừ vật có hại. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách đường bộ. 

 

 
(210) 4-2015-25919 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Đông 
Hạ Long  (VN) 
Số 113 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng 
Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối văn phòng phẩm; máy văn phòng như: máy in roneo (đồ 
dùng văn phòng), máy dập ghim, máy đánh số, máy huỷ giấy (đồ dùng văn phòng), máy 
in dấu tem. 

 

 
(210) 4-2015-25920 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ máy 
tính Kỷ Nguyên  (VN) 
153 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, máy in, màn hình máy vi tính, máy chụp ảnh, thiết bị 
mạng, máy chiếu. 
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(210) 4-2015-25921 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 26.4.2; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Hiếu Phạm  
(VN) 
Lô 5, đường 5, trung tâm hành chính 
huyện Thống Nhất, xã Xuân Thạnh, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, phụ tùng ô tô; xe máy, phụ tùng xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-25922 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồ Phượng  (VN) 
Số 288, thôn Srê Đăng, xã N-Thol Hạ, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân, cà phê bột. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu cà phê nhân, cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2015-25923 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 8.1.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Bùi Thị 
Nga  (VN) 
115 Trần Cao Vân, phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-25926 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hữu  (VN) 
Xóm 5, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 
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(210) 4-2015-25927 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hữu   (VN) 
Xóm 5, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2015-25928 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1; A26.11.9; 26.3.1; 26.7.25; 

26.4.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Phúc Anh  
(VN) 
312/7 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: ¤; dù. 
 

Nhóm 25: áo mưa. 
 

 
(210) 4-2015-25929 (220) 22.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8; 26.3.1; 26.1.10 
(591) Đen, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Lê Văn Quý  (VN) 
Thôn Vang Phan, xã Tuấn Hưng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-25930 (220) 22.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Quốc tế LLC  (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe, chuột dùng cho máy tính, bàn phím dùng cho máy tính, máy tính. 
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(210) 4-2015-25931 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế máy 
nông nghiệp Việt Pháp  (VN) 
Thôn Trên, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 
 

Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2015-25932 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3; 24.17.15; 24.17.21; 26.4.1 
(591) Đỏ, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần xe đạp điện 

Hoàng Kiểm  (VN) 
Số 9. Vicentra, đường Thái Phiên, 
phường Quang Trung, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện. 
 
 

(210) 4-2015-25933 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; 26.2.7; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh biển, hồng phấn 
(731) Công ty cổ phần xe đạp điện 

Hoàng Kiểm  (VN) 
Số 9. Vicentra, đường Thái Phiên, 
phường Quang Trung, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2015-25934 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Huỳnh Phạm Hoài An  (VN) 
Số 15/6 Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 12: Xe máy, phụ tùng xe gắn máy các loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng xe gắn máy các loại. 
 

 
(210) 4-2015-25935 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mùa Vàng  (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  

 

Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-25937 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.3; 26.4.1; A26.11.9 

(591) Xanh, trắng, đỏ 

(731) WANG XIAO YANG  (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui; ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 

cộ; thiết bị để nạp ắc qui điện; tủ phân phối điện. 
 

 
(210) 4-2015-25938 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) WANG XIAO YANG  (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui; ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 

cộ; thiết bị để nạp ắc qui điện; tủ phân phối điện. 
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(210) 4-2015-25939 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) WANG XIAO YANG  (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 
Xianchaqiao Town, Shaodong District, 
Hunan Province, China 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui; ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 
cộ; thiết bị để nạp ắc qui điện; tủ phân phối điện. 

 

 
(210) 4-2015-25940 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hùng Tuấn  (VN) 
566/105/11 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-25941 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Phan Minh Nguyệt   (VN) 
11 - 13 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn. 

 

 
(210) 4-2015-25943 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.15.15 
(591) Đen, đỏ 
(731) LI AIBING   (CN) 

No.19, Bailong South Road, Jinghe 
Town, Baoying County, Jiangsu 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; « 
tô 3 bánh, xe máy bánh nhỏ [xe cộ]; xe đạp điện; xe ba bánh chạy bằng điện. 
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(210) 4-2015-25944 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại NOFACO  (VN) 
72/1 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25945 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thùng chứa bằng kim loại; thùng chứa loại lớn bằng kim loại; ống thoát nước 
bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-25948 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 
không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-25949 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, pho mai, bơ, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế 
biến. 

 

 
(210) 4-2015-25950 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có 

cồn.  
 

 
(210) 4-2015-25951 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-25952 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, pho mai, bơ, đầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế 

biến.  
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(210) 4-2015-25953 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có 

cồn.  
 

 
(210) 4-2015-25954 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25955 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-25956 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát    (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25957 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát    (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25958 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát    (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-25959 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-25960 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 
8811 Negara Brunei Darussalam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, được chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-25961 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-25962 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
môi giới bất động sản Đất 
Vàng  (VN) 
51B/6 Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-25963 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
VINAECOLINE  (VN) 
Phòng 307D1, nhà 17 khu đô thị Đông 

Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25964 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 15.7.1; 26.1.2; A15.7.2 

(591) Đen, đỏ, trắng, tím, da cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kim Khánh Phát  
(VN) 
129 Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại; linh kiện, phụ kiện bằng kim loại như: dây xích; cảo dây (tay kéo, 

tăng dây); bulông; bản lề; đinh, vít,bas (dùng để gắn cửa, giường, tủ, bàn ghế).  
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(210) 4-2015-25965 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Hoàn Cầu  (VN) 
29/29 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn 

 
 

(210) 4-2015-25966 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Xám, đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trần Doãn  
(VN) 
539 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán sản phẩm gỗ. 

 

(210) 4-2015-25967 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Trương Tú Phương  (VN) 

25 Triệu ẩu, KVI, phường Ngã Bảy, thị 
xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2015-25968 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 18.1.5; 18.1.23 
(731) Võ Duy Linh  (VN) 

27 Triệu ẩu, KVI, phường Ngã Bảy, thị 
xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phương tiện giao thông trên bộ, xe máy, xe đạp, xe ô tô, xe tải.  
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(210) 4-2015-25970 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.3.20; 13.1.1 
(591) Trắng, nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

thương mại Đại Phát   (VN) 
Số 32, đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh làm từ gạo và bột lúa mạch; bánh mì; bánh trung thu.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh trung thu, bánh làm từ gạo và bột lúa mạch, bánh mì, rượn, bia, 
nước giải khát, cà phê, trà và bột mì, bột lúa mạch.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn.  
 
 

(210) 4-2015-25971 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Qui Phúc   (VN) 
207 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; kệ sách; kệ đựng đồ đạc.  
 

Nhóm 21: Nồi nấu ăn; nồi hấp không dùng điện; chảo để nấu nướng (không dùng điện); 
bộ nồi nấu không dùng điện.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2015-25972 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.3.1 
(591) Đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Du Đức Thanh   (VN) 
93-95 đường số 9, khu dân cư Bình 
Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 18: Cặp xách; túi xách bằng da và giả da; ba lô; vali.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1670 

(210) 4-2015-25973 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Quân 

Nguyên (B K)  (VN) 
237/55 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần lót. 
 

 
(210) 4-2015-25974 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
G AND AN  (VN) 
TK 4/12 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, các chế phẩm, thú y, thực phẩm và 
chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé;  chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2015-25975 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.17.5 
(591) Cam, đen 

(540) 

 

(731) Tạ Vĩnh Phúc  (VN) 
442 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế: các công trình kiến trúc; nội ngoại thất công trình; bảng 
hiệu quảng cáo; mẫu mã sản phẩm; mô hình nhà trưng bày. 

 

 
(210) 4-2015-25976 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.17.5 
(591) Xám, đen 

(540) 

 

(731) Tạ Vĩnh Phúc   (VN) 
442 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế: các công trình kiến trúc; nội ngoại thất công trình; bảng 
hiệu quảng cáo; mẫu mã sản phẩm; mô hình nhà trưng bày. 
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(210) 4-2015-25977 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.17.5 
(591) Xám, đen 

(540) 

 

(731) Tạ Vĩnh Phúc   (VN) 
442 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế: các công trình kiến trúc; nội ngoại thất công trình; bảng 

hiệu quảng cáo; mẫu mã sản phẩm; mô hình nhà trưng bày. 
 

 
(210) 4-2015-25978 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Hùng Sáng  
(VN) 
12/13 Quách Điêu, tổ 12, ấp 4, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ]; chế phẩm để giặt khô; chất làm mềm vải [dùng 
để giặt]; chế phẩm để giặt; lơ dùng để giặt; hồ bột để giặt là. 

 

 
(210) 4-2015-25980 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Quý Khánh  (VN) 
Tổ 6, phường Phú Khánh, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-25982 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Khang Hy  
(VN) 
14 Trần Thị Cờ, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt). 
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(210) 4-2015-25983 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MR CLEAN  (VN) 
490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là (giặt ủi); hấp tẩy (làm sạch quần áo). 

 

 
(210) 4-2015-25985 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát  (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm, máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay]. 

 
Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; tủ phân phối [điện]; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc [vật nối điện], cầu dao điện. 

 
Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống vạ thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng. 

 

 
(210) 4-2015-25986 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm, máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay].  

 
Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; tủ phân phối [điện]; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc [vật nối điện], cầu dao điện.  

 
Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng. 
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(210) 4-2015-25987 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm, máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 
cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay].  

 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; tủ phân phối [điện]; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc [vật nối điện], cầu dao điện.  

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống vạ thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng. 

 

 
(210) 4-2015-25988 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phát   (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm, máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 
cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay].  

 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; tủ phân phối [điện]; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc [vật nối điện], cầu dao điện.  

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng. 

 

 
(210) 4-2015-25989 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Hoàng Phúc  (VN) 
Phố Bãi Bò, xã Hồng Thái, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Dây điện. 
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(210) 4-2015-25990 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 24.15.1; A24.15.15 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần y dược An 

Duy  (VN) 
Số nhà 78, tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn 
Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, dụng 
cụ y tế, thực phẩm chức năng, thức ăn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, thực phẩm hỗ trợ điều trị 
bệnh liên quan đến não, dạ dày, mật ong, kẹo, trà thảo dược, bột ngũ cốc, nước hoa, mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh, máy móc, thiết bị y tế, giường, tủ, bàn, ghế, đèn điện. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu các công trình y học, phương pháp y học; nghiên cứu trong lĩnh 
vực y học cổ truyền. 

 

Nhóm 44: Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phòng khám đa khoa; phòng khám nha 
khoa; dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt; dịch vụ nuôi ong mật; trồng các loại cây gia vị, cây 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-25991 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Võ Hoàng Danh  (VN) 

Khu 7, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các mặt hàng: xi đánh giầy, sáp dùng cho thợ sửa 
giày, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết, chế phẩm làm bóng giày, giầy nam, 
giầy nữ, giầy trẻ em, các phụ kiện của giầy như: đón gót, dây giầy. 

 
 

(210) 4-2015-25992 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23; 3.11.7 
(591) Nâu, cam 
(731) Công ty TNHH Kysfa  (VN) 

132, Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo thời trang. 
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(210) 4-2015-25993 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.15; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen nhạt, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dầu Nhớt Bách Khoa  (VN) 
208 đường Đô Đốc Lộc, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt); mỡ để bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-25994 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - dịch vụ điện máy 
Thành Lộc  (VN) 
Số 27A, Trần Hưng Đạo, phường Phú 
Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy thu hình (tivi), máy thu thanh (radio), đầu đọc đĩa DVD, đầu 

đọc đĩa CD, loa, máy vi tính, điện thoại cố định, máy fax, tủ lạnh, máy lạnh, bếp ga, quạt 
điện, nồi cơm điện, máy hút bụi. 

 

 
(210) 4-2015-25995 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 
Thành  (VN) 
313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn (cọ sơn). 
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Nhóm 35: Mua bán: cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà, chổi quét sơn (cọ sơn), bay trét, xủi (vật 
dụng dùng để cạo bỏ lớp sơn cũ, xi măng bám trên bề mặt tường), bàn chà nhám (dụng cụ 
cầm tay), bàn chà vữa của thợ nề, súng bắn keo, thanh nối lăn sơn. 

 

 
(210) 4-2015-25996 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, hồng đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Tuệ Nhân Việt  
(VN) 
Số 100-102 đường Nguyễn Trãi, phường 
1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương trầm; nhang trầm dùng để cúng tế.  

 

 
(210) 4-2015-25997 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá chuối non, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhân Thiện Phước  (VN) 
Khối phố Hà Quảng Tây, phường Điện 
Dương, Điện Bàn, Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược cụ thể thực phẩm dành cho trẻ em, người lớn bao gồm các 

chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng theo ngành y, thực phẩm có chứa vitamin, khoáng chất 
và chất đạm.  

 

 
(210) 4-2015-25998 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hùng  (VN) 
D5/166H/2 ấp 4, xã Đa Phước, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ chè (trà), cà phê, vỏ xe hơi. 
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(210) 4-2015-25999 (220) 22.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 8.1.1; 26.1.1; 26.1.4; 11.1.22 
(591) Đỏ, nâu đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh bánh mì C.U.B  
(VN) 
Số 25, ngõ Quan Thổ 1, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-26001 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.10; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 
triển công nghệ Quang Minh  
(VN) 
Số 10, ngách 61/4/1 đường Mễ Trì, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Camera giám sát, thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, hệ thống âm thanh, thiết 
bị an ninh chống đột nhập.  

 
 

(210) 4-2015-26002 (220) 22.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
Long Hải  (VN) 
Số 47A, ngách 23, ngõ 409 Kim Mã, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2015-26003 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Trắng, xám, xanh da trời, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ viễn thông tin học 
Sun Việt  (VN) 
2A Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán chương trình máy tính/phần mềm máy tính; mua bán phần cứng máy 
tính (máy chủ - Sever), hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ hỗ trợ hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp.  

 

Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông.  
 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; cập nhập phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn giải pháp kỹ thuật kết 
nối có hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu 
của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ 
khôi phục dữ liệu máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-26006 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ chuyển phát Sài Gòn 
SEP  (VN) 
220/13 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Chuyển phát bưu kiện tận nơi, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; 
dịch vụ giao hàng, dịch vụ giao hàng qua bưu điện; chuyển phát thư tín; chuyển phát hoa.  

 

 
(210) 4-2015-26007 (220) 22.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 
(731) RASTACLAT, LLC   (US) 

1950 EAST 220TH STREET # 104, 
LONG BEACH, CA 90810, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay thuộc nhóm này; đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2015-26008 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) RASTACLAT, LLC   (US) 

1950 EAST 220TH STREET # 104, 
LONG BEACH, CA 90810, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay thuộc nhóm này; đồ trang sức.  
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(210) 4-2015-26009 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.2.7; 1.15.23; 26.13.25 
(731) A'STRIKER ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
25F.-2, No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., 
Xizhi Dist., New Taipei City 221, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 28: Bóng dùng trong môn bóng chuyền; bóng dùng trong môn bóng rổ; bóng dùng 

trong môn bóng đá; bóng dùng trong môn bóng bầu dục Mỹ; bóng dùng trong môn bóng 
né.  

 

 
(210) 4-2015-26013 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 1.15.23; A26.3.6; 26.1.1; 26.7.25
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FAGI   (VN) 
51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Nến; nến dùng cho cây thông Noel; sáp (nguyên liệu thô); dầu hỏa; nến làm 
đèn ngủ; nến thơm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2015-26014 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ viễn thông tin học 
Sun Việt   (VN) 
2A Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chương trình máy tính/phần mềm máy tính; mua bán phần cứng máy 
tính (máy chủ - sever); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp.  
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Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông.  
 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; cập nhập phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn giải pháp kỹ thuật kết 
nối có hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu 
của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ 
khôi phục dữ liệu máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-26015 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ viễn thông tin học 
Sun Việt   (VN) 
2A Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chương trình máy tính/phần mềm máy tính, mua bán phần cứng máy 
tính (máy chủ - sever); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp.  

 

Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông.  
 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; cập nhập phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn giải pháp kỹ thuật kết 
nối có hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu 
của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính, dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ 
khôi phục dữ liệu máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-26017 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.1.12 
(591) Đen, trắng, da cam, vàng, xanh da trời, 

xanh cốm 
(731) LEE, YONG JAE   (KR) 

101-301, 124, Seolleung-ro 190-gil, 
Gangnam-gu, Seoul 06012, REPUBLIC 
OF KOREA  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-26018 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 1.15.9 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen, cam 

(731) Công ty cổ phần SLIGHTING 
Việt Nam   (VN) 
449 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Chấn lưu; tụ điện.  

 

Nhóm 11: Bóng đèn; pha đèn; cột đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2015-26019 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.1; 1.15.9 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen, cam 

(731) Công ty cổ phần SLIGHTING 
Việt Nam   (VN) 
449 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Chấn lưu; tụ điện.  

 

Nhóm 11: Bóng đèn; pha đèn; cột đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2015-26021 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.2; A26.4.24 

(731) Lê Văn Quân  (VN) 
Số 122, tổ dân phố 1, thị trấn An Dương, 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
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(210) 4-2015-26023 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(731) Hộ kinh doanh Đỗ Thị Hồng  

(VN) 
Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2015-26024 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại Nguyễn Phát Đạt  
(VN) 
Số 1273 quốc lộ 91 B, phường Long 
Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch lát; gạch ốp tường; gạch viền trang trí.  

 

 
(210) 4-2015-26025 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ - thương mại Hoa Mặt 
Trời  (VN) 
18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví (bóp); vali; ba lô; cặp học sinh; cặp đựng tài liệu. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ); dây thắt lưng dùng trong trang phục (dây nịt); mũ 
(nón); khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2015-26026 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 25.5.1 
(731) THONGTHAN CO., LTD.  (TH) 

11 Soi Rama II Soi 51 Lene 3, Thakham, 
Bangkhuntian, Bangkok 10150 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần đùi; áo sơ mi nam; áo sơ mi nữ; áo thun ngắn tay; áo sơ 
mi dùng cho môn thể thao pôlô; áo thun ngắn tay cổ chữ V và áo thun ngắn tay cổ tròn; 
quần áo thể thao; áo gi-lê; quần thể thao ngắn và dài; váy trong (quần áo lót); áo may « 
cho nam giới; áo nịt ngực (áo lót); quần đùi nam; quần đùi nữ; quần dài; quần ngắn; áo 
vét tông; bộ quần áo com lê; bộ quần áo; quần áo ngủ; trang phục thể thao; thắt lưng dùng 
trong trang phục; ca vát; giày dép; giày thể thao; giày đế mềm; dép đi trong nhà; tất ngắn 
cổ; găng tay dùng trong trang phục; quần áo của người hầu (chế phục); áo đầm; áo len 
chui đầu; mũ (nón); mũ lưỡi trai; đồ đi ở chân; ghệt (cái bao chân từ dưới đầu gối đến mắt 
cá); quần áo đan; áo len dài tay; váy; khăn quàng cổ; khăn tay. 

 

 
(210) 4-2015-26027 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; 7.15.8; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Hồng sậm, xanh lá cây, nâu, vàng nâu, 

đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư Đan - Việt  (VN) 
Số 273, ấp Tân Long B, xã Bình Thành, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu đốt; nhiên liệu. 
 

Nhóm 19: Gỗ xẻ; gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ dán; gỗ lát sàn; cửa gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu gỗ và đồ đạc bằng gỗ (bàn, ghế, giường, tủ, kệ). 
 

 
(210) 4-2015-26030 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) TRUPER, S.A. DE C.V.   (MX) 

Parque Industrial No.1, Jilotepec, Estado 
De Mexico, c.p. 54240  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Cái kìm; xẻng [dụng cụ cầm tay]; cuốc chim [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm 
tay, thao tác thủ công; tua vít; rìu; búa [dụng cụ cầm tay]; cưa soi; dụng cụ vặn ốc, vít 
[công cụ cầm tay]; dao nhíp; thanh bẩy; cào [dụng cụ cầm tay]. 
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(210) 4-2015-26031 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Da cam, vàng, xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa; 
trái cây được bảo quản; rau đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; nước sốt thịt; gia vị; tương; xốt [gia vị]. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia; nước khoáng [đồ uống]; nước ép trái cây; mật hoa 
quả, không có cồn; nước ép rau [đồ uống]. 

 

(210) 4-2015-26033 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) 3DL LAB. INC.  (TW) 

29f., no. 27-9, sec. 2, Jhongjheng e. rd., 
Danshui dist., new Taipei city 251, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục 
đích trang điểm); chế phẩm chống nắng; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng da 
mặt; sữa dưỡng ẩm cho da; sữa dưỡng làm đẹp da; kem dưỡng da; tinh chất dưỡng da 
(serum) không cho mục đích y tế; tinh dầu cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm bôi tay 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem bôi tay dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; sữa dưỡng thể dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem nền trang điểm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa hồng dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm 
làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-26034 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 26.3.23; 20.7.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang 

ZENDA Việt Nam  (VN) 
Số 181 đường Chùa Bộc, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách.  
 

 
(210) 4-2015-26035 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Vũ Hữu Hoằng  (VN) 

Ngách 521/69 đường Trương Định, tổ 
10, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày thể thao; tất (vớ); mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2015-26036 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 21.3.1 
(731) Vũ Hữu Hoằng  (VN) 

Ngách 521/69 đường Trương Định, tổ 
10, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 28: Quả bóng đá; quả bóng chuyền; quả bóng rổ; túi đựng bóng (đồ chuyên dụng 
đi kèm với bóng), băng cổ tay (đồ chuyên dụng chơi thể thao); băng ống chân (đồ chuyên 
dụng chơi thể thao). 

 

 
(210) 4-2015-26037 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.13.25; 1.15.15 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH may thời trang 

C & S  (VN) 
116/33A đường 17, khu phố 5, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dùng trong may mặc; vải in hoa; vải bông; vải sử dụng trong ngành dệt; vải 
tơ nhân tạo.  

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ; thắt lưng (dùng cho trang phục); giầy; dép. 
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(210) 4-2015-26038 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-26039 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.13.1; 21.1.15 
(591) Đỏ cam, xanh nõn chuối, xanh nước 

biển, xanh da trời, tím, xám, trắng, đen, 
vàng, hồng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH Kim Gia  (VN) 
Số 27 ngõ 43 Doãn Kế Thiện, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giày, dép, mũ nón, kính mắt, găng tay, tất, khăn quàng cổ, 
thắt lưng, túi xách, ví, va li, đồng hồ, đồ trang sức. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế thời trang may mặc. 
 

 
(210) 4-2015-26040 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ thẩm mỹ Trương 
Kiều Xuân  (VN) 
246A Hùng Vương, phường An Cựu, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; chất làm bóng; kem dưỡng da mặt 
và toàn thân; nước hoa; kem tẩy lông; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; 
chất tạo kiểu tóc. 

 

Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1687 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý. 
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-26043 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

quản lý Phúc Hưng Thịnh  (VN)
Số 5, ngõ 30, phố Ngọc Thụy, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 
 
 

(210) 4-2015-26044 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Trắng, xanh lam, đen 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

quản lý Phúc Hưng Thịnh  (VN)
Số 5, ngõ 30, phố Ngọc Thụy, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu. 
 
 

(210) 4-2015-26048 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tam Giác Mạng  (VN) 
Số 9, đường số 9, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa xe đạp. 
 

Nhóm 11: Đèn xe đạp. 
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Nhóm 12: Đùi đĩa xe đạp, giỏ xe đạp, phanh (thắng ) xe đạp, xích xe đạp, bơm xe đạp, 
trục (moay-ơ) xe đạp, bàn đạp xe đạp, chân chống xe đạp, tay phanh (thắng) xe đạp, dây 
phanh (thắng) xe đạp, ghi đông xe đạp, tay lái xe đạp, má phanh xe đạp, cùi đề xe đạp, tay 
đề xe đạp, líp xe đạp, chén cồ xe đạp, cốt giữa xe đạp, sang dĩa xe đạp, yên xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-26049 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất và 
Thương mại 615 Hà Nội  (VN) 
Xóm Ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2015-26050 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá 
(731) Công ty TNHH Nam Thái Dương  

(VN) 
I 30, khu phố 1, khu nhà liên kế phường 
Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; khí đốt.  
 

Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng của xe máy; ô tô và phụ tùng của ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-26052 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 1.15.15; A5.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; thực phẩm chức 
năng; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1689 

(210) 4-2015-26053 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 1.3.1; 1.15.15; 

1.15.1; 3.5.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; thực phẩm chức 

năng; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26054 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.30; A2.3.24; 2.5.30; 2.9.24; A3.13.4; 

1.15.15 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; thực phẩm chức 

năng; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26055 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nhôm XINGFA - Nhà máy nhôm 
XINGFA  (VN) 
Số 1, nhà N3 tập thể Đại học Sư phạm 1, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; hợp kim của kim loại thường. 
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(210) 4-2015-26056 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Trắng, xanh, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải và dịch 
vụ lữ hành Tuổi Trẻ  (VN) 
71 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận chuyển hành khách; đại lý bán vé máy 

bay; cho thuê xe du lịch.  
 
 

(210) 4-2015-26057 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; 26.15.15; A26.4.24 
(591) Vàng đồng, đen 

(540) 

  

(731)  Công ty cổ phần Việt Nam E-
BIKE  (VN) 
Lô CN12, khu công nghiệp Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông, trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 
 

(210) 4-2015-26058 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dầu nhờn Mỹ Thái   (VN) 
74 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dung dịch để cắt, dầu để cắt; mỡ dùng đai truyền, chất bôi trơn dùng cho đai 

truyền; chất bôi trơn, dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; mỡ làm từ 
dầu hỏa để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp; dầu để bảo quản công trình xây; dầu 
cải dầu dùng cho mục đích công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-26059 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dầu nhờn Mỹ Thái  (VN) 
74 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 04: Dung dịch để cắt, dầu để cắt; mỡ dùng đai truyền, chất bôi trơn dùng cho đai 
truyền; chất bôi trơn, dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ, mỡ làm từ 
dầu hoả để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp, dầu để bảo quản công trình xây; dầu 
cải dầu dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-26060 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 24.15.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dầu nhờn Mỹ Thái  (VN) 
74 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dung dịch để cắt, dầu để cắt; mỡ dùng cho đai truyền, chất bôi trơn dùng cho 
đai truyền; chất bôi trơn, dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ, mỡ làm 
từ dầu hoả để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp, dầu để bảo quản công trình xây; 
dầu cải dầu dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-26061 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xingfa 
Alutech  (VN) 
Tổ 17, ngõ 2, khu Ga, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-26063 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.4; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Vàng, xanh ngọc, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ sản xuất Hồng 
Quang  (VN) 
121 Nhật Tảo, phường 4, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Đá, cát, sỏi, đất sét. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 39: Vận tải. 
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(210) 4-2015-26065 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.9 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thắng  (VN) 
Tổ 17, đường Chùa, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào; vật dụng cho người hút thuốc, diêm. 
 

 
(210) 4-2015-26066 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.3; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
truyền thông AZ Việt Nam  
(VN) 
Lô 6.2, tầng 25 Keangnam Hanoi 
Landmard Tower 72, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị liên lạc; thiết bị đo lường; thiết bị nghe nhìn; pin điện; 
trang thiết bị cứu hộ. 

 

 
(210) 4-2015-26067 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.4; 26.1.2; A5.3.13; A5.3.15; 5.5.19
(591) Xanh lá đậm, xanh lá mạ, đỏ, trắng, đỏ 

đậm 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 9999  
(VN) 
Số 91A/26, hẻm Bế Văn Đàn, phường 
12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trà atisô.  
 

 
(210) 4-2015-26068 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 11.3.14; 26.5.1; A25.1.10 
(591) Xanh đen, vàng đất 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 9999  
(VN) 
Số 91A/26 hẻm Bế Văn Đàn, phường 1, 
thành phố Đà Đạt, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-26069 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 3.7.16; 25.1.9; 3.7.10 
(591) Đỏ, vàng đồng, vàng kem 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thương mại Sản xuất Yến sào 
Việt Nam  (VN) 
Số 114 Trần Phú, khóm 5, phường 7, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát không có cồn, không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước yến (đồ uống), yến sào, tổ yến và các sản phẩm 
chế biến từ yến như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến. 

 

 
(210) 4-2015-26070 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất yến sào 
Việt Nam  (VN) 
Số 114 Trần Phú, khóm 5, phường 7, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát không có cồn, không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước yến (đồ uống), yến sào, tổ yến và các sản phẩm 
chế biến từ yến như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến.  

 

 
(210) 4-2015-26071 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.4; A11.1.19; 7.5.2 
(591) Đen, đỏ, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất yến sào 
Việt Nam  (VN) 
Số 114 Trần Phú, khóm 5, phường 7, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê.  
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(210) 4-2015-26072 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17; A18.1.20; 

18.1.23; A2.1.23 
(591) Xanh dương đậm, đỏ nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiện Tâm 
Hương  (VN) 
134 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khẩu trang (trang phục), quần đồng phục học sinh, áo đồng phục học 
sinh, quần, áo.  

 

 
(210) 4-2015-26074 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.1.13 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV gia dụng 
và cơ điện Thống Nhất  (VN) 
Thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; nồi áp suất/sử dụng điện; bếp ga; bếp điện; bếp từ; quạt 
điện.  

 

 
(210) 4-2015-26076 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá chuối, xanh da trời, xám, 

vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng phát triển công 
nghệ BW  (VN) 
83 Nguyễn Phước Tần, phường Hoà Thọ 
Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; máy thu 
thanh và thu hình; ăng ten thu phát sóng vô tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-26077 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV ULIVE  (VN) 
536/43/18/35 Âu Cơ, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; đồ trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm để vệ 
sinh thân thể. 

 
 

(210) 4-2015-26078 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Vàng đồng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại SOUTHERN 
LAND  (VN) 
235 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; kinh doanh bất động sản (bán/cho 
thuê căn hộ, ki ốt thương mại). 

 

Nhóm 43: Quán cà phê; khách sạn; nhà hàng ăn uống; quầy rượu (bar).  
 
 

(210) 4-2015-26079 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.3.11 
(591) Cam vàng, nâu đất 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại SOUTHERN 
LAND   (VN) 
235 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 
bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2015-26080 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại Southern 
Land  (VN) 
235 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho 
mục đích quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; sản xuất 
phim quảng cáo. 
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Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 

chức và điều khiển hội nghị; biên tập, dàn dựng băng hình. 
 

 
(210) 4-2015-26081 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh Ecotech Việt Nam  (VN) 
Số 52, ngõ 176, phố Đỗ Đức Dục, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; con trượt ngăn kéo làm bằng kim loại, là bộ phận của đồ 

đạc; mắt xích bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; quả đấm cửa bằng kim loại; bu 

lông bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-26082 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh Ecotech Việt Nam   (VN) 
Số 52, ngõ 176, phố Đỗ Đức Dục, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; con trượt ngăn kéo làm bằng kim loại, là bộ phận của đồ 

đạc; mắt xích bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; quả đấm cửa bằng kim loại; bu 

lông bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-26083 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh Ecotech Việt Nam   (VN) 
Số 52, ngõ 176, phố Đỗ Đức Dục, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; con trượt ngăn kéo làm bằng kim loại, là bộ phận của đồ 

đạc; mắt xích bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; quả đấm cửa bằng kim loại; bu 

lông bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-26084 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh Ecotech Việt Nam   (VN) 
Số 52, ngõ 176, phố Đỗ Đức Dục, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; con trượt ngăn kéo làm bằng kim loại, là bộ phận của đồ 
đạc; mắt xích bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; quả đấm cửa bằng kim loại; bu 
lông bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-26085 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh Ecotech Việt Nam   (VN) 
Số 52, ngõ 176, phố Đỗ Đức Dục, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; con trượt ngăn kéo làm bằng kim loại, là bộ phận của đồ 
đạc; mắt xích bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; quả đấm cửa bằng kim loại; bu 
lông bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-26086 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Ulive  (VN) 
536/43/18/35 Âu Cơ, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; đồ trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm để vệ 
sinh thân thể. 

 

 
(210) 4-2015-26087 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Ulive  (VN) 
536/43/18/35 Âu Cơ, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; đồ trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm để vệ 
sinh thân thể. 
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(210) 4-2015-26088 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Atari Music 
Coffee  (VN) 
9/12 Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ cà phê giải khát do nhà hàng thực hiện.   
 
 

(210) 4-2015-26089 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, khu dân cư Ngọa Long, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-26090 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, khu dân cư Ngọa Long, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-26091 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, khu dân cư Ngọa Long, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng điện. 
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(210) 4-2015-26093 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.5.3; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ T-
Tech Việt Nam  (VN) 
Tầng 24, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Đồ đạc đặc biệt dùng cho phòng thí nghiệm; dụng cụ và máy để thử nguyên vật 
liệu; dụng cụ hiển thị chất lượng; thiết bị và dụng cụ hóa học; dụng cụ đo lường; thiết bị 
tích điện UPS. 

 

Nhóm 11: Lò đốt rác; thiết bị lọc nước.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý rác thải; thiêu rác; đốt rác. 
 

(210) 4-2015-26094 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tiến Phước  (VN) 
Số 542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

Nhóm 11: Hệ thống cung cấp nước. 
 

Nhóm 20: Giường; tủ đựng; bàn; ghế. 
 

Nhãm 30: ChÌ/trμ. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; buôn bán gỗ cây, gỗ 
chế biến; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê; môi giới bất bất động sản. 

 

Nhóm 37: Phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ thi công xây dựng; xây dựng nhà; xây 
dựng các công trình dân dụng; xây dựng các công trình công nghiệp; lắp đặt hệ thống 
cấp-thoát nước; lắp đặt lò sưởi và điều hòa không khí. 

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; 
trường đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế xây dựng các công trình dân dụng - công 
nghiệp. 

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng 
ăn uống. 
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Nhóm 44: Trồng cây cao su; trồng rừng và chăm sóc rừng. 
 

 
(210) 4-2015-26095 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tiến Phước   (VN) 
Số 542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

Nhóm 11: Hệ thống cung cấp nước. 
 

Nhóm 20: Giường; tủ đựng; bàn; ghế. 
 

Nhãm 30: ChÌ/trμ. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của người hoạt động thể thao; buôn bán gỗ cây, gỗ chế 
biến; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê; môi giới bất bất động sản.  

 

Nhóm 37: Phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ thi công xây dựng; xây dựng nhà; xây 
dựng các công trình dân dụng; xây dựng các công trình công nghiệp; lắp đặt hệ thống 
cấp-thoát nước; lắp đặt lò sưởi và điều hòa không khí.  

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; 
trường đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế xây dựng các công trình dân dụng - công 
nghiệp.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng 
ăn uống.  

 

Nhóm 44: Trồng cây cao su; trồng rừng và chăm sóc rừng. 
 
 

(210) 4-2015-26097 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-26098 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 5.3.20; 5.3.11 
(731) CHINA TOBACCO GUANGDONG 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng 
Road, Tianhe, Guangzhou, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; thuốc lá điện tử; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; xì gà.  
 

 
(210) 4-2015-26099 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ Việt Hàn  (VN) 
60 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, camera quan sát, thiết bị báo trộm, báo cháy, tổng 
đài điện thoại, bộ đàm, ăng ten, cửa tự động, máy chấm công, vân tay, thẻ từ, chuông cửa 
có hình ảnh, hệ thống âm thanh, hệ thống chống sét.  

 
 

(210) 4-2015-26100 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; 7.3.11; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tổng kho Sơn  
(VN) 
Số 9F đường Nguyễn Khang, phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn; mua bán sơn nước, sơn dầụ, sơn dân dụng, sơn công nghiệp, thiết 
bị nội thất, thiết bị ngoại thất trong xây dựng.   

 
 

(210) 4-2015-26101 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Đạt  (VN) 
Số 12 đường số 2, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã chế biến: thịt bò viên; cá viên; tôm viên; giò lụa (chả lụa); chả giò 
(nem rán); chả bò (giò bò); xúc xích.  
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(210) 4-2015-26102 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 9.9.1; A9.9.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Liva  
(VN) 
535/28/58 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép, túi xách, ví (bóp), thắt lưng (dây nịt). 
 
 

(210) 4-2015-26103 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.8; A2.3.23; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lộc Uyển  (VN) 
556 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo yoga, hướng dẫn tập yoga, câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2015-26108 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.2.7; 26.4.2; A26.11.7 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vải sợi và thời 
trang Kim Vũ  (VN) 
94-96 Lê Tuấn Mậu, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép, ba lô, túi xách); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phuơng tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-26109 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 

(591) Vàng cam, xanh lá đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VITRACO GREEN 
NATURE  (VN) 
121/31 Khiếu Năng Tĩnh, phường An 
Lạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; phân đạm; hóa chất làm sạch nước; hóa chất 
để cải tạo đất. 

 

 
(210) 4-2015-26111 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam  (VN) 
Số 26/2 ngõ 125 phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 

 
(210) 4-2015-26115 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.5.3; A18.1.9; 14.7.6 
(731) Công ty CP nghiên cứu và chế 

tạo công nghiệp   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe có động cơ; rửa xe cộ; phục hồi lại máy móc 

động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; chống gỉ; trợ giúp khi hỏng xe cộ (sửa 
chữa); đánh bóng xe cộ.  

 

 
(210) 4-2015-26116 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A1.5.3; A18.1.9; 14.7.6 
(731) Công ty CP nghiên cứu và chế 

tạo công nghiệp    (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; cho thuê chỗ để xe; vận chuyển hành khách; 
dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; dịch vụ kéo xe.  
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(210) 4-2015-26117 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Phạm Thị Dương Quỳnh Hương  

(VN) 
Số 8, ngõ 1, đường Lĩnh Nam, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm, nước chấm có nguồn gốc từ động vật (nước chấm pha 

sẵn gia vị trên cơ sở nước mắm là chủ yếu), dầu ăn, cá hộp, hải sản đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-26118 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26119 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân Bình An - Mỹ 
Phương   (VN) 
Số 1434, tòa nhà HH4A Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26121 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Hồ Thị Tuyết Chinh   (VN) 

Tổ 45, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dụng cụ và thiết bị xoa bóp, máy tập thể thao; mua bán 

đồ gia dụng [máy xay, máy ép làm bánh, nồi cơm điện, nồi áp suất, ấm đun siêu tốc, 
chảo, nồi, xoong, bình thủy, xô đựng đá, chổi, đụng cụ lau sàn, bàn là (bàn ủi) - quạt đèn, 
quạt phun sương, máy sấy tóc, máy cạo râu, cân sức khỏe, lò vi sóng, lò nướng, máy hút 
bụi, máy rửa chén, máy giặt, máy nước nóng lạnh, máy lọc nước, tủ lạnh, máy hút mùi, 
đồng hồ treo tường, máy nướng bánh, bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại].  

 

 
(210) 4-2015-26122 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26123 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakam 
District, Samut Prakam Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26124 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.11.5; 25.7.25; 26.4.2; A5.5.22 

(591) Đỏ gạch, xám, nâu, ghi, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26125 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.11.5; A5.5.22; 5.5.19; 26.4.2 

(591) Đỏ gạch, xám, nâu, ghi, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-26126 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A25.1.10; 25.1.25; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng đậm, xanh dương, đỏ, xanh 

lá cây, xanh cốm, vàng nâu, đen, xanh 
tím than, trắng, vàng nhạt 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-26127 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Vàng, vàng đậm, xanh dương, đỏ, xanh 

lá cây, xanh cốm, vàng nâu, đen, xanh 
tím than, trắng, vàng nhạt 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-26128 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-26133 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.9; 26.4.8; 26.4.3 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất hóa chất Hoàn Vũ  
(VN) 
192/10 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất; mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-26136 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH CLEVIE  (VN) 

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 
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(210) 4-2015-26137 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH CLEVIE  (VN) 

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-26138 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH CLEVIE  (VN) 

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-26139 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 3T  
(VN) 
Số 74 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-26140 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 3T  
(VN) 
Số 74 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-26141 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng, xám (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 3T  
(VN) 
Số 74 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-26142 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A2.5.24; A2.5.23; 2.5.30; 2.5.8 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dịch vụ thương mại đồ chơi 
Phương Nga  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng trẻ em, cụ thể: dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; bút vẽ; vật liệu để nặn; bột 
nhào nặn; vật liệu cho hội họa. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 
 

(210) 4-2015-26143 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; A2.5.23; A2.5.24; 2.5.8 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dịch vụ thương mại đồ chơi 
Phương Nga  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng trẻ em, cụ thể: dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; bút vẽ; vật liệu để nặn; bột 
nhào nặn; vật liệu cho hội họa.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
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(210) 4-2015-26144 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.5.5; 5.7.1; 1.17.11 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Huca Food  (VN) 
Tổ 9 khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại. 
 

 
(210) 4-2015-26145 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Xanh dương, hồng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 

Việt  (VN) 
107/9 Miếu Bình Đông, khu phố 16, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm 

đặc trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế 
phẩm đặc trị tàn nhang. 

 

 
(210) 4-2015-26146 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nhạt, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và giải trí Nụ Cười Việt  (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-26150 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.8; 2.3.30; A2.3.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Tiệp  
(VN) 
Lô 22 + 23 + 24 cụm công nghiệp An 
Xá, thành phố Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại, hoạt động chức năng văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2015-26152 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 1.5.1; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH nhà hàng 

khách sạn Lê Thành  (VN) 
Số 266 - 268, Mai Anh Đào, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-26153 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Trương Nguyên  (VN) 
Số 2 đường nội khu Hưng Gia I, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vali, ba lô, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng da và giả da khác.  
 

 
(210) 4-2015-26154 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHIMA SIMPSON  
(VN) 
285/20/5 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày, dép, mũ nón, hàng may sẵn, vải.  
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(210) 4-2015-26155 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Kim 
Dương  (VN) 
919/16 Hương Lộ 2, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng led dạng tròn hoặc hình ống.  
 

 
(210) 4-2015-26156 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Kim 
Dương  (VN) 
919/16 Hương Lộ 2, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng led dạng tròn hoặc hình ống.  
 

 
(210) 4-2015-26157 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; 
sơn diệt khuẩn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2015-26158 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; 
sơn diệt khuẩn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2015-26159 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.4.4 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; 

sơn diệt khuẩn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-26160 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; 

sơn diệt khuẩn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-26161 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; 

sơn diệt khuẩn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2015-26162 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd. (VN)

Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt) ; chất kết dính dùng cho sơn; 
sơn diệt khuẩn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 
 

(210) 4-2015-26163 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd. (VN)

Lô C02- 1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét (dùng trong xây dựng). 
 

(210) 4-2015-26164 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.10; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nha khoa Sài Gòn Quảng Ngãi  
(VN) 
706 Quang Trung, phường Chánh Lộ, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2015-26165 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-26166 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Bảo Phúc   (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-26167 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Bảo Phúc  (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-26171 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A3.7.24; 3.7.17; 1.15.5; A5.11.11; 

A26.11.8 

(591) Xanh, vàng đồng 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP  (VN) 
Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 

thái Vinhomes Riverside, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản; cho thuê bất động 

sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2015-26172 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A14.7.20; 24.17.15 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Việt Thành  (VN) 
Số nhà 483 Hoàng Hoa Thám, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật: Thẩm mỹ viện; dịch vụ 
trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm; phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
cấy tóc; dịch vụ xăm mình.  

 

 
(210) 4-2015-26173 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Vàng, xám, đen 
(731) HANKOOK TOBACCO 

INTERNATIONAL  (KR) 
507 E&C Venture Dream Tower III, 38-
21, Digital-ro 31-gil, Guro, Seoul, 152-
719 KOREA  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2015-26174 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) AVENTISUB LLC   (US) 

3711 Kennett Pike, Suite 200 - 
Greenville, Delaware 19807, USA  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2015-26176 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Trần Thiện Phát  (VN) 
156 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại. 
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(210) 4-2015-26177 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh tím 
(731) Công ty cổ phần Đạt Việt 

Thép  (VN) 
18 đường số 2, khu dân cư Thăng Long, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2015-26178 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đạt Việt 

Thép   (VN) 
18 đường số 2, khu dân cư Thăng Long, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2015-26179 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) LANC¤ME PARFUMS ET BEAUTE 

& CIE (sociÐtÐ en nom 
collectif)  (FR) 
29, Rue du Faubourg Saint-HonorÐ, F-
75008 Paris, France 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm để xức sau khi tắm; gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen 

và muối để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ 
sinh; chất khử mùi cơ thể; mỹ phẩm, bao gồm kem, sữa, nước thơm, gel và bột dùng cho 
mặt, cơ thể và tay; sữa, gel và dầu (mỹ phẩm) làm da rám nắng và dùng sau khi tắm nắng; 
chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; gel, bọt, dầu thơm và chế phẩm xịt để chăm sóc tóc và 
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tạo kiểu tóc; keo xịt tóc; thuốc nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng 
tóc và chế phẩm uốn tóc; tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2015-26180 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Việt Hà  (VN) 

Phòng 220, CT3C-X2 Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tìm kiếm mua bán doanh nghiệp; 
dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; 
dịch vụ điều tra thương mại. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch 
vụ môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 
dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho tổ chức, cá nhân; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ và đại 
diện sở hữu công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-26185 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH Hóa Tiên Tiến  

(VN) 
Lô E17 đường số 12, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn epoxy. 
 
 

(210) 4-2015-26187 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.2; 26.1.2; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hương  (VN) 
Phòng 514 - M11 tổ 115, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy thời trang, cụ thể là: quần áo, váy ở nhà; quần áo, váy dạo phố; 
quần áo, váy công sở; quần áo, váy biểu diễn.  
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(210) 4-2015-26188 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CKSH  (VN) 
Hẻm 291 - 9/1A, đường 30/4, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-26189 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CKSH   (VN) 
Hẻm 291 - 9/1A, đường 30/4, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 
 
 

(210) 4-2015-26191 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đèn chớp LED sử dụng trong nhiếp ảnh; đèn LED cho điện thoại di động; phụ 
kiện để bịt chống bụi cho lỗ cắm tai nghe điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2015-26196 (220) 23.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 24.9.1; 26.1.1; 25.1.25 
(731) WANG, WEN CHIN   (HK) 

Room 1129 & 1130, 11/F, Star House, 
No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức và tiến hành hội 
nghị; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức biểu diễn [dịch vụ ông bầu]; sản xuất phim trừ 
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phim quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương 
trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình; dàn dựng băng vi-đê-ô; phóng viên ảnh; dịch vụ 
giải trí; dịch vụ hoạt náo viên; thông tin giải trí; tổ chức biểu diễn trực tiếp; lập kế hoạch 
buổi tiệc [giải trí]; thông tin tiêu khiển.  

 

 
(210) 4-2015-26197 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 9.1.10; 26.13.25 
(731) WANG, WEN CHIN   (HK) 

Room 1129 & 1130, 11/F, Star House, 
No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quỹ tương hỗ đầu tư; đầu tư vốn; thanh toán [tài chính]; cho vay [cấp 
vốn]; định giá tài chính công; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 
dịch vụ cấp vốn; quản lý tài chính; cấp vốn theo hình thức thuê-mua; phân tích tài chính; 
tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; thông tin tài chính; phát hành vật/thẻ có giá trị; dịch 
vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; phát hành thẻ tín dụng; bảo trợ tài chính; mua bán 
nợ; ủy thác tài chính; quyên góp quỹ từ thiện.  

 

 
(210) 4-2015-26198 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A11.3.3; 26.1.1; 26.2.7; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Hành Đạt  (VN) 
Số 15, tổ 6, ấp 5A, xã Lương Bình, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 21: Ly nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-26199 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Hộ kinh doanh Vĩnh Thái  (VN) 

218/4-218/6 An Dương Vương, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); chìa vặn vít; bộ vặn mở ốc vít; tuýp có 
hai đầu có đoạn ống ren để vặn mở ốc vít. 
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(210) 4-2015-26200 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phương Nam    (VN) 
366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26201 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh biển, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Toàn Cầu   (VN) 
Số 82B, đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2015-26203 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.24; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần VBB  (VN) 

242 Bàu Cát, phường 11, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; nước mắm.  
 

Nhóm 31: Cá tươi (sống); tôm tươi (sống); mực tươi (sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản tươi sống và đông lạnh, mua bán nước mắm, mua bán 
lương thực, thực phẩm, đồ uống các loại, mua bán thực phẩm sấy khô.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thủy hải sản; gia công chế biến thủy hải sản và các sản phẩm từ thủy 
hải sản.  
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(210) 4-2015-26207 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Minh Nhật   (VN) 
135/17/17 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường luyên với khách hàng 
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới) do nhà hàng thực hiện: cung cấp suất ăn công nghiệp; 
dịch vụ trú trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà hàng ăn uống và các dich vụ ăn uống 
phục vụ lưu động; dịch vụ quán bar, cà phê; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2015-26208 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 4.3.5; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhịêm hữu hạn 
một thành viên sản phẩm y tế 
Hà Nội   (VN) 
Số 2b, ngõ 98 Xuân Thuỷ, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-26209 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần y tế Đức 

Minh   (VN) 
Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường 
Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế như phòng khám bệnh, phòng chữa bệnh; dịch vụ phòng khám đa 
khoa (khám chữa bệnh cho người).  

 

 
(210) 4-2015-26210 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần y tế Đức 

Minh   (VN) 
Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường 
Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1724 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế như phòng khám bệnh, phòng chữa bệnh; dịch vụ phòng khám đa 
khoa (khám chữa bệnh cho người).  

 

 
(210) 4-2015-26211 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) JW PHARMACEUTICAL 

CORPORATION   (KR) 
2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-26212 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A2.5.23; 2.5.6; 25.7.25; A1.1.10; 1.7.6 
(591) Xanh lơ nhạt, hồng, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26213 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2015-26214 (220) 24.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 2.5.2; A2.5.18; A2.5.23; 5.7.8 
(591) Xanh lá cây, đen, xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26215 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 5.13.4; A18.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục vẻ đẹp 
Toàn Cầu   (VN) 
48A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Cắt tóc làm đầu, gội đầu, dịch vụ chăm sóc tóc, làm móng chân, móng tay.  
 

 
(210) 4-2015-26216 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH USFEED  (VN) 
Khu công nghiệp Sông Mây, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại; thức ăn thủy sản các loại.  
 
 

(210) 4-2015-26217 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH USFEED  (VN) 
Khu công nghiệp Sông Mây, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại; thức ăn thủy sản các loại.  
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(210) 4-2015-26218 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH USFEED   (VN) 
Khu công nghiệp Sông Mây, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại; thức ăn thủy sản các loại.  
 

 
(210) 4-2015-26220 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.1.24; A7.1.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Trịnh  (VN) 
492 Cửa Đại, khối Sơn Phô 1, phường 
Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
 

 
(210) 4-2015-26221 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) CIPLA LIMITED  (IN) 

Cipla House, Peninsula Business Park, 
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 
Mumbai-400013, Maharashtra, India 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vê sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-26222 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23; 7.15.6; 26.15.3; 20.5.25 
(591) đỏ nâu, trắng, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cách âm - cách 
nhiệt Phương Nam   (VN) 
640 Trường Chinh, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn (vật liệu xây dựng). 
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(210) 4-2015-26223 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23; 7.15.6; 26.15.3; 20.5.25 
(591) đỏ thẫm, trắng, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cách âm - cách 
nhiệt Phương Nam   (VN) 
640 Trường Chinh, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Tôn (vật liệu xây dựng). 

 

 
(210) 4-2015-26224 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23; 7.15.6; 26.15.3; 20.5.25 
(591) đỏ thẫm, trắng, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cách âm - cách 
nhiệt Phương Nam  (VN) 
640 Trường Chinh, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Tôn (vật liệu xây dựng). 

 

 
(210) 4-2015-26225 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23; 7.15.6; 26.15.3; 20.5.25 
(591) đỏ thẫm, trắng, lam sẫm, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cách âm - cách 
nhiệt Phương Nam  (VN) 
640 Trường Chinh, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Mút cách âm, cách nhiệt (thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2015-26226 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.23; 7.15.6; 20.5.25; 26.15.3 
(591) đỏ thẫm, trắng, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cách âm - cách 
nhiệt Phương Nam  (VN) 
640 Trường Chinh, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Tôn (vật liệu xây dựng). 
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(210) 4-2015-26227 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.15.6; 1.15.23; 20.5.25; 26.15.3 
(591) đỏ thẫm, trắng, lam sẫm, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cách âm - cách 
nhiệt Phương Nam  (VN) 
640 Trường Chinh, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Mút cách âm, cách nhiệt (thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2015-26228 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 7.15.6; 1.15.23; 20.5.25; 26.15.3 
(591) đỏ thẫm, trắng, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cách âm - cách 
nhiệt Phương Nam  (VN) 
640 Trường Chinh, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Mút cách âm, cách nhiệt (thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2015-26229 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.6; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nắng Cao Nguyên  
(VN) 
313 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dành cho mẹ và bé, cụ thể là: bình sữa dùng cho em bé, 
nôi em bé, quần áo dùng cho em bé, tã lót dùng cho em bé, đồ chơi cho em bé, thức ăn 
cho em bé, đồ đầm dành cho người mang bầu, quần áo cho người mang bầu. 

 

 
(210) 4-2015-26230 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tân Phú Vinh  (VN) 
Số 41, đường 823, ấp Chánh, xã Đức Lập 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 09: Camera (máy quay phim). 
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(210) 4-2015-26231 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.4; 1.15.23; 16.3.19; A16.3.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tân Phú Vinh  (VN) 
Số 41, đường 823, ấp Chánh, xã Đức Lập 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 09: Camera (máy quay phim). 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: máy tính tiền điện tử, 
máy văn phòng, máy in, camera, đồng hồ, linh kiện vi tính.  

 

 
(210) 4-2015-26235 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A2.9.16 
(591) Đen, đỏ yên chi, đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mốp xốp cách 
nhiệt Minh Phát  (VN) 
983 Kha Vạn Cân, khu phố 1, phường 
Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xốp, xốp cách nhiệt.  
 

(210) 4-2015-26236 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A24.15.7; 24.15.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
Năng Động  (VN) 
29 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-26237 (220) 24.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Xanh da trời, vàng kim loại, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Vĩnh Phú Cường  (VN) 
73C Lê Quang Sung, phường 02, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bao bì, đề can, sản phẩm ngành nhựa - giấy - may mặc. 
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(210) 4-2015-26238 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ Triệu Ngân  (VN) 
140/12 Nguyễn Đình Chính, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và cho thuê thiết bị văn phòng. 
 

 
(210) 4-2015-26239 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; 1.13.1; A1.5.3; A7.1.11; 

7.1.24; 26.1.2 
(591) Lục bảo, đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị Tân 
An Bảo  (VN) 
1/14 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị phòng cháy chữa cháy.  
 

 
(210) 4-2015-26240 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.5.1; 26.3.1; A26.3.6; 24.1.1 
(591) Hổ phách, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Rạng Đông  
(VN) 
200 Ba Đình, phường 10, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại phấn may.  
 
 

(210) 4-2015-26241 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15 
(591) Đỏ thắm, đỏ yên chi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ Tích Tắc  (VN) 
102 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại quần áo, giày đép, mũ nón, túi xách, đồng hồ.  
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(210) 4-2015-26242 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.22; 26.4.1; 5.7.1; 5.7.3 
(591) xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và xuất nhập khẩu Duy 
Anh  (VN) 
8C5, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-26243 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế JUSTWIN  
(VN) 
194/50/22A Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-26245 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, nâu sẫm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Vườn 
Yêu  (VN) 
Số 2, đường Chu Văn An, khu phố 3, 
phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-26246 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Sinh  (VN) 
23/4 đường TCH 13, khu phố 4, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, hàng may mặc.  
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(210) 4-2015-26247 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã TTCN & TMDV Long 
Kim  (VN) 
78, ấp 3, xã Long Định, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại chiếu, giày dép, quần áo, khăn lông.  

 

 
(210) 4-2015-26249 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 25.1.6 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng, vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Dũ Hưng Long  (VN) 
13-15 Gia Phú, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành máy móc thiết bị phụ tùng. 
 

 
(210) 4-2015-26254 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh, vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thuận Tuấn  (VN) 
23 đường 4, khu phố 17, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-26255 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.19; 26.4.4; 26.4.7; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thuận Tuấn  (VN) 
23 đường 4, khu phố 17, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép.  
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(210) 4-2015-26256 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VOVO  (VN) 
119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (không bao gồm sơn cách nhiệt, sơn cách điện), phẩm màu cho 
thực phẩm, cho bia, véc ni, mực in, vôi quét tường. 

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội, nước hoa, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng.  
 

Nhóm 04: Xăng, nhiên liệu, chất bôi trơn, đèn ngủ [nến].  
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt lúa, máy công nghiệp, máy phát 
điện.  

 

Nhóm 08: Dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp); kéo; lưỡi dao cạo, lưỡi dao bào, bộ đồ 
ăn (dĩa và thìa). 

 

Nhóm 09: Cân (cân đòn bẩy); pin điện, ắc quy điện; dây cáp điện, kính đeo mắt, khóa điện.  
 

Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; kính che gió dùng cho phương tiện giao thông động cơ điện cho 
xe cộ trên mặt đất. 

 

Nhóm 14: Các loại trang sức: đồng hồ, đá quý, vàng kim cương, ghim cài ca vát, kẹp cài 
ca vát. 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy; sách; báo; tập (vở); tạp chí.  
 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp); va li; ô (dù); túi thể thao.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: kính, đá vôi, ống khói, đất sét, gạch, ngói.  
 

Nhóm 20: Đồ trang trí : bàn, ghế, tủ đựng áo quần đồ đạc, ghế trường kỷ, gối, nệm, nệm 
lò xo (không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; mũ nón, dây lưng (trong trang phục quần áo), cà vạt (thuộc 
trang  phục quần áo).  

 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi trẻ em: thú nhún, xích đu, miếng ghép hình; 
búp bê. 

 

Nhóm 29: Trái cây sấy (mít, chuối); dầu hoa hướng dương cho thực phẩm; đậu phụ; thực 
phẩm làm từ cá, trái cây đông lạnh, nước quả nấu đông thạch trái cây, thạch hoa quả; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; khoanh khoai tây rán giòn, lát khoai tây rán giòn, nước 
chấm (nước mắm và các loại mắm).  

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn; rượu cốc- tai, rượu 
hỗn hợp; rượu vang. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; quảng cáo; marketing,  dịch vụ cung cấp thông tin kinh 
doanh, dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn; đại diện xuất nhập khẩu.  
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Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính; dịch vụ môi giới (thuộc môi giới bảo 
hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản), dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng, căn hộ (thuộc lĩnh vực bất động sản).  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; sửa chữa nhà và trang trí nội 
thất; lắp đặt sửa chữa, bảo dưỡng mạng máy tính, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; dịch vụ  giặt khô, làm sạch quần áo, cho thuê thiết bị xây dựng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ giữ xe các loại; kho hàng 
hóa; vận tải bằng taxi; cho thuê xe. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ,  dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ xử lý nước; dịch 
vụ sản xuất năng lượng, dịch vụ in ấn.  

 

Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí, giáo dục thể thao và giải trí, tổ chức 
hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, hoạt động nghệ thuật giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiểm tra chất 
lượng; dịch vụ tư vấn về môi trường, xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; tạo lập và duy 
trì trang web cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn 
uống, quán rượu nhỏ; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ cắt uốn tóc; 
dịch vụ bệnh viện, thẩm mỹ viện, dịch vụ y tế tại bệnh viện, chữa răng; dịch vụ làm vườn 
hoa cây cảnh, xoa bóp.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới như: áo cưới; dịch vụ vệ sỹ, bảo vệ, tư vấn an ninh; 
cho thuê quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-26258 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; 3.7.17 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp, túi, ví, hàng 
hóa bằng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, 
thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn lao động; tư 
vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  
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(210) 4-2015-26259 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh da trời, da cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Da, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp, túi, ví, hàng 
hóa bằng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, 
thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn lao động; tư 
vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-26261 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) BERGLAND LNVEST S.A.   (VG) 

P.O.Box 3321, Drake Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu hoa hướng dương thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2015-26262 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-26265 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Network 
Power  (VN) 
Số 53 ngách 50 ngõ 477 đường Nguyễn 
Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2015-26266 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện cơ QPB91 
Miền Bắc  (VN) 
Thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; quạt gió (điều hòa không khí); máng đèn điện; bóng đèn điện; nồi 
cơm điện; máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-26267 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.1; 19.7.1; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhà hàng & khách sạn Gia An  
(VN) 
Số 38/25 Trần Phú, phường 4, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, bia, đồ uống làm từ nưức ép trái cây không có cồn, đồ uống 
từ nước quả ép không có cồn; nước ép trái cây, nước quả ép; bia mạch nha. 

 

Nhóm 33: Rượu brandi (rượu mạnh); rượu cốc-tai, rượu hỗn hợp; rượu mùi, rượu vôtca; 
rượu uýt ki; rượu vang. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-26268 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.1; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhà hàng & khách sạn Gia An  
(VN) 
Số 38/25 Trần Phú, phường 4, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; Đồ uống cà phê có sữa; Cà phê chưa rang; Kem lạnh; Trà; Đồ uống 
trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; Bia; Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước ép trái cây, nước 
quả ép; nước sô đa; nước (đồ uống). 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ, nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2015-26269 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.1; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhà hàng & khách sạn Gia An  
(VN) 
Số 38/25 Trần Phú, phường 4, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, 
giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt 
chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-26270 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.1; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhà hàng & khách sạn Gia An  
(VN) 
Số 38/25 Trần Phú, phường 4, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-26271 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.4.11; 3.4.13; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ đô, vàng tươi, đen 

(540) 

  

(731) Huỳnh Duy Phương  (VN) 
48 Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-26272 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A18.1.12; 18.1.11; A7.1.12; 7.1.24; 7.3.1
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh bất động sản Thanh 
Yến  (VN) 
07 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bán buôn (kinh doanh) bất động sản, quản lý bất động sản.  
 
 

(210) 4-2015-26274 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Màu vàng, màu xanh, màu trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kiến Bách á  (VN) 
Số 14/9K, đường Nguyễn Văn Quỳ, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-26275 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dược phẩm Nhật Minh  (VN) 
2/3/371 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-26276 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 25.5.25 
(591) Xanh lục, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại may mặc Hòa 
Phát  (VN) 
173/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục).  
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(210) 4-2015-26279 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Văn Hợp  (VN) 
Nhà 10, ngách 102/24, phố Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (sa lông các loại, giường, tủ, giá kệ, bàn).  
 
 

(210) 4-2015-26280 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Homedecor  (VN) 
Nhà 10, ngách 102/24, phố Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (sa lông các loại, giường, tủ, giá kệ, bàn).  
 
 

(210) 4-2015-26290 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-26291 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-26292 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng trong 
y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-26293 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-26294 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26295 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần y dược quốc 

tế Mỹ Đức  (VN) 
Số 80, đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26297 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.3.15; A11.3.2; 24.17.21; 24.17.15; 

26.1.1; 19.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện y dược cổ truyền 
thành phố Vĩnh Long  (VN) 
Số 37 đường Trần Phú, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám bệnh, trị bệnh, chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2015-26298 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may ý 
Linh  (VN) 
243 A Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; trang phục. 
 
 

(210) 4-2015-26299 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh, xanh đậm, xanh nhạt, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may ý 
Linh   (VN) 
243 A Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; trang phục. 
 
 

(210) 4-2015-26300 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Xanh dương, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may ý 
Linh   (VN) 
243 A Cầu Giấy phường Dich Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, trang phục. 
 
 

(210) 4-2015-26302 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Minh Hạnh  (VN) 
Số 27, tổ 23, phường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; gạch; ngói; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Buôn bán vật liệu xây dựng.   
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(210) 4-2015-26303 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.22; 5.5.19; A10.3.13; 10.3.10 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Furst Design 
International  (VN) 
236/29/6 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, giày dép, mũ nón, ví (bóp), thắt lưng. 

 

 
(210) 4-2015-26322 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.2.1; 5.3.6; A3.2.24 
(591) Tím hồng, xanh lá, xanh dương, trắng, 

đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Bảo Trâm  
(VN) 
30A/20A Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các loại bánh: bánh làm từ bột gạo, bánh ngọt, bánh quy, bánh mỳ, 

bánh kem.  
 

 
(210) 4-2015-26324 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, ghi 
(731) Công ty cổ phần dược PHA 

NAM  (VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Phân phối, mua và bán dược phẩm.  
 

Nhóm 39: Lưu kho và vận chuyển dược phẩm.  
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(210) 4-2015-26328 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty TNHH Yaho  (VN) 
Số 2, đường Phổ Quang, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú. 

 

Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em làm bằng giấy; khăn ướt (bằng giấy); khăn giấy các loại. 
 

 
(210) 4-2015-26329 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 2.7.9; 2.7.10; 1.5.1; A26.4.24 

(731) Công ty TNHH Yahon  (VN) 
Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em làm bằng giấy; khăn ướt (bằng giấy); khăn giấy các loại. 
 

 
(210) 4-2015-26340 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OKIFOOD Việt 
Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 

Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Bánh gạo; bánh phồng tôm; miến khô; phở khô; bún khô, bánh bông lan.  

 

Nhóm 32: Bia; nước tinh lọc; nước khoáng (giải khát); nước có ga (đồ uống); nước ép trái 

cây; si-rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2015-26381 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8; A11.3.4 
(591) Xanh lá, vàng, vàng đất, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Khởi Thuận  (VN) 
97 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do chính quán cà phê thực hiện. 

 

(210) 4-2015-26383 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
Thôn 4B, xã Tân Dương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2015-26384 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư, sản 
xuất và thương mại Tân Phát  
(VN) 
Số 259 Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội, ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2015-26385 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại nội thất 
Đông Nam  (VN) 
H20, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 20: Nệm, bàn, ghế, giường, tủ.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1746 

(210) 4-2015-26389 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng không Thăng Long   (VN)
Số 43, phố Nguyễn Khang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-26400 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.16; A5.1.5; 26.1.1; 3.7.11 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Đào Hải Ninh  (VN) 
Số 25, ngõ 81, phố Lương Định Của, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Sách các loại; dụng cụ học sinh; ấn phẩm. 
 

Nhóm 35: Phát hành và kinh doanh (mua bán) sách báo, đồ chơi trẻ em, dụng cụ trường 
học. 

 
Nhóm 41: Đào tạo; đào tạo các khóa học ngắn ngày theo chuyên đề; dịch vụ tổ chức sự 
kiện về giáo dục, văn hóa; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến tư duy và phát triển 
bản thân, tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-26401 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 
vật Đa Quốc gia  (VN) 
Thôn An Lạc, xã Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  
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(210) 4-2015-26402 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 
vật Đa Quốc gia  (VN) 
Thôn An Lạc, xã Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-26407 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.3.30; 3.7.17; 10.5.25; A2.3.23 
(591) Đỏ hồng, trắng, xanh, xanh sẫm, hồng, 

hồng nhạt, vàng, đỏ, xanh tím than, đen, 
tím 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; quần tã trẻ em (mục đích y tế); tã giấy cho trẻ em; tã giấy 
cho người già (dùng cho người không tự kiềm chế được).  

 
 

(210) 4-2015-26408 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 10.5.25; 6.1.2; 5.5.19; 2.3.30; 

A2.3.23 
(591) Đỏ hồng, trắng, xanh, xanh sẫm, hồng, 

hồng nhạt, vàng, đỏ, xanh tím than, đen, 
tím, nâu, xám 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm    (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; quần tã trẻ em (mục đích y tế); tã giấy cho trẻ em; tã giấy 
cho người già (dùng cho người không tự kiềm chế dược).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 332 tập a (11.2015) 

 

 
1748 

(210) 4-2015-26409 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.17; 10.5.25; 2.3.30; A2.3.23; 1.7.6; 

A1.1.10; A5.5.22 
(591) Đỏ hồng, trắng, vàng, tím, nâu, đen, tím 

nhạt, đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm    (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; quần tã trẻ em (mục đích y tế); tã giấy cho trẻ em; tã giấy 
cho người già (dùng cho người không tự kiềm chế dược). 

 
 

(210) 4-2015-26410 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.11.2; 1.13.1; A5.5.20; A5.5.21; 

26.1.1; 13.1.5; 23.1.25 
(591) Vàng, vàng đậm, xanh, xanh tím than, 

đen, trắng, nâu, xanh da trời, vàng cam, đỏ
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc  (VN) 
Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-26411 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; 25.5.25; 2.3.5; A2.3.16; A2.3.23 
(591) Tím, trắng, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU   (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26412 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phan Ngân Toàn  (VN) 
Khu tập thể Học viện Quân Y, tổ dân 

phố 7, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26413 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Lưu Đức Anh  (VN) 
Thôn An Ngoại, xã Tân Liên, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-26414 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26416 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26417 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
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mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-26418 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK    (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2015-26419 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK    (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   
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(210) 4-2015-26423 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh dương, vàng da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dệt công 
nghiệp Hà Nội   (VN) 
93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Vải làm lốp, cụ thể vải mành để làm chắc lốp và các loại vải khác thuộc nhóm 
này.  

 

 
(210) 4-2015-26430 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 5.7.3; A5.5.20; A1.1.10; 26.1.1; 9.1.10; 

26.1.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hóa nông An Giang  (VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm, 
thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-26432 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty CP Quốc tế Mỹ Đình  

(VN) 
Số 8, đường Trần Anh Tông, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy; xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2015-26434 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KBK (Việt Nam) 
BEARING  (VN) 
Khu E (tổng kho Sacombank), đường số 
1, khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân 
Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy thủy lực; xi lanh khí nén; xi lanh thủy lực; van thủy lực (bộ 

phận của máy); khớp nối ống thủy lực. 
 

 
(210) 4-2015-26436 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.15.15; 26.3.23 

(591) Đỏ đun, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Nam Long  
(VN) 
Số nhà 21, xóm Thụy, Phú Diễn, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên 

cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đại diện pháp lý. 
 
 

(210) 4-2015-26438 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) A5.3.15; 5.3.20; 26.4.2; 25.5.2 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH dịch vụ lắp ráp 
Minh Đạt  (VN) 
17 - 19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2015-26439 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 1.3.1; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH dịch vụ lắp ráp 
Minh Đạt  (VN) 
17 - 19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-26441 (220) 25.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A6.3.13; A6.3.12; 3.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Hội nuôi cá nước lạnh huyện 
Sa Pa  (VN) 
Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 31: Cá Hồi Vân tươi sống. 
 

 
(210) 4-2015-26447 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.4; 3.7.17; A25.7.3; A5.3.13 
(591) Vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Vĩ Tín  
(VN) 
83A Bình Long, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-26448 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Cam, nâu đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Lâm Thiếu Kỳ  (VN) 
21/5/2 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-26449 (220) 25.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20; A9.3.5 
(591) Đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Lâm Thiếu Kỳ  (VN) 
21/5/2 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
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(210) 4-2015-26450 (220) 25.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) 25.7.25; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Đen, cam, tím 

(540) 

  

(731) Lâm Thiếu Kỳ   (VN) 
21/5/2 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép. 
 
 

(210) 4-2015-26452 (220) 25.09.2015 

 (441) 25.11.2015 
(531) A5.1.5; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh lá mạ, trắng, xanh da trời nhạt 

(540) 

  

(731) Ông Chíu Dì Sếnh  (VN) 
Bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, huyện 
Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu bào thai; rượu nếp nương; rượu ngô non; rượu sim rừng; rượu chuối rừng; 
rượu mía tím; rượu khoai; rượu mật ong rừng.  

 

 
(210) 4-2015-26454 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 2.9.1; A11.3.2; 1.17.11 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
sản xuất thiết bị y tế TMS  
(VN) 
L31 - TT3 - 232/234 Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh (mua bán) các sản phẩm sau: dược phẩm, 
chế phẩm dược, khẩu trang y tế, thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2015-26455 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 5.7.1 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Nông 
Trại  (VN) 
40 Hữu Nghị, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-26456 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH FUJITSU Việt 

Nam   (VN) 
Phòng 01-03, tầng 17 Keangnam Tower, 
khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động; máy in.  
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy vi tính: màn hình [phần cứng máy vi tính]; chuột [thiết 
bị ngoại vi của máy vi tính]; bàn phím máy vi tính; thiết bị lưu trữ bằng ổ cứng; thiết bị 
băng từ; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy in để dùng với máy vi tính; thiết bị chuyển 
mạch; thiết bị đọc mã vạch; máy nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay [thiết bị ghi thời 
gian]. 

 

 
(210) 4-2015-26457 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HAIDOCO Việt 
Nam  (VN) 
Số 12/18 Độc Lập, phường Cự Khối, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm cho mục đích gia dụng; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, 
đất nung hoặc thủy tinh; bát đĩa bằng sành; cốc, chén.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm bằng gốm, sứ, mỹ nghệ; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2015-26458 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu tổng hợp Phú 
Cường  (VN) 
Số 40A Trần Hưng Đạo, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; maketing; xuất khẩu; 
nhập khẩu; mua bán sản phẩm thang máy. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy. 

 

 
(210) 4-2015-26459 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh trung tâm 
phân phối thiết bị Nhà đẹp  
(VN) 
Đội 9, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; dụng cụ nấu nướng dùng điện; phụ kiện 

bồn tắm; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; đèn sưởi nhà tắm. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, 
makerting, mua bán các sản phẩm sau: bình nước nóng, đèn sưởi nhà tắm, quạt hút mùi, 
gương tắm, phụ kiện nhà tắm, bệt xí, chậu rửa, sen vòi, tủ chậu, bồn tắm, bồn xông hơi, 
xịt vệ sinh, máy sấy tay, tủ bếp, chậu rửa bát, vòi chậu rửa tay, máy rửa bát, bếp từ, bếp 
ga, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, lò nước, máy hút mùi nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-26461 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(591) Xanh dương nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ công nghệ điện Hali  
(VN) 
242 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: camera, thiết bị báo trộm thông minh, thiết bị báo cháy, thiết bị báo 

rò rỉ ga, thiết bị chống giật điện. 
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Nhóm 37: Sửa chữa và lắp đặt: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; Lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị báo dộng hoả hoạn; Khử nhiễu cho các thiết bị điện; Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc.  

 

 
(210) 4-2015-26470 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Như Sơn  (VN) 
5B Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu mũ (nón) bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2015-26472 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) KUMHO TIRE CO., INC.   (KR) 

658 Eodeung-daero (sochon-dong), 
Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe ô tô.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lốp xe; giới thiệu sản phẩm với mục đích bán hàng; dịch vụ quảng 
cáo và marketing.  

 

 
(210) 4-2015-26474 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 

phẩm SUM  (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 
72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 
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(210) 4-2015-26475 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
  
(731) Công ty TNHH Hitaco Việt 

Nam  (VN) 
Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm phi kim loại; ống nhựa mềm và các vật nối ống không làm bằng kim 
loại bao gồm: miếng đệm (gioăng) dùng cho ống dẫn; ống bao nối (măng sông) ống dẫn 
không bằng kim loại (ống mềm); mối nối ống không bằng kim loại; ống nước mềm. 

 

 
(210) 4-2015-26476 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH Hitaco Việt 

Nam   (VN) 
Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp từ ga, bếp điện, bếp từ, chảo điện, nồi cơm điện, bình đun nước nóng. 

 

 
(210) 4-2015-26477 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 5.13.25; 25.1.9 
(591) Vàng, trắng 
(731) N-BIOTEK, INC  (KR) 

402-803, 655, Pyeongcheon-ro, Wonmi-
gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea 
(Yakdae- dong,Bucheon Technopark) 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ 

phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2015-26489 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nông nghiệp 
Phượng Hoàng  (VN) 
154/43/42 Âu Dương Lân, phường 3, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 07: Bình phun thuốc trừ sâu vận hành bằng động cơ. 
 

Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm.  
 

 
(210) 4-2015-26491 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 15.7.1; A5.3.15; 26.1.2; 18.1.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Dương 
Hưng  (VN) 
Đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xích xe đạp; yên xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp. 
 
 

(210) 4-2015-26492 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH VBF  (VN) 

Số 3, khu chợ Phú Thụy, xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
dùng cho mục đích y tế; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-26498 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) A5.11.5; 25.1.25; 1.15.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn - đào tạo 
và thương mại Thường Xuân  
(VN) 
Số 8, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; mứt ướt; rau đã được bảo quản; nấm đã được bảo 
quản; lát trái cây sấy khô; trái cây đóng hộp; tỏi được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Mật ong; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; rong biển/tảo biển [gia vị]; thạch 
hoa quả [bánh kẹo]; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]. 

 
Nhóm 31: Rau tươi; nấm tươi; củ tỏi; quả tươi; thảo mộc tươi; rễ cây dùng làm thực phẩm; 
sợi nấm để nhân giống; rau cỏ tươi; tảo/rong biển dùng làm thức ăn cho người hoặc động 
vật. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống 
trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước quả cô đặc [không có cồn]; nước ép rau [đồ 
uống]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; xuất nhập 
khẩu, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm sau: nấm đã được bảo quản, nấm linh chi đã được 
bảo quản, rau đã được bảo quản, nấu chín, sấy khô, đóng hộp, tỏi được bảo quản, tỏi đen 
được bảo quản, mứt ướt, lát trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp, mật ong, trà ướp lạnh, đồ 
uống trên cơ sở trà, rong biển/tảo biển [gia vị], thạch hoa quả [bánh kẹo], thảo mộc đã bảo 
quản [gia vị], rau tươi, nấm tươi, nấm linh chi tươi, củ tỏi, củ tỏi đen, quả tươi, thảo mộc 
tươi, rễ cây dùng làm thực phẩm, sợi nấm để nhân giống, rau cỏ tươi, tảo/rong biển dùng 
làm thức ăn cho người hoặc động vật, nước ép trái cây, đồ uống không có cồn, chế phẩm 
để làm đồ uống, đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn, nước quả cô đặc [không có 
cồn], nước ép rau [đồ uống], đồ uống có cồn [trừ bia], rượu mạnh [đồ uống], rượu vang, 
rượu có chứa nấm linh chi, rượu tỏi. 

 

 
(210) 4-2015-26499 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn - đào tạo 
và thương mại Thường Xuân  
(VN) 
Số 8, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; mứt ướt; rau đã được bảo quản; nấm đã được bảo 

quản; lát trái cây sấy khô; trái cây đóng hộp; tỏi được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Mật ong; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; rong biển/tảo biển [gia vị]; thạch 
hoa quả [bánh kẹo]; thảo mộc đã bảo quản [gia vị].   

 
Nhóm 31: Rau tươi; nấm tươi; củ tỏi; quả tươi; thảo mộc tươi; rễ cây dùng làm thực phẩm; 
sợi nấm để nhân giống; rau cỏ tươi; tảo/rong biển dùng làm thức ăn cho người hoặc động 
vật.  
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Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống 
trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước quả cô đặc [không có cồn]; nước ép rau [đồ 

uống].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; xuất nhập 

khẩu, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm sau: nấm đã được bảo quản, nấm linh chi đã được 

bảo quản, rau đã được bảo quản, nấu chín, xấy khô, đóng hộp, tỏi được bảo quản, tỏi đen 
được bảo quản, mứt ướt, lát trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp, mật ong, trà ướp lạnh, đồ 

uống trên cơ sở trà, rong biển/tảo biển [gia vị], thạch hoa quả [bánh kẹo], thảo mộc đã bảo 
quản [gia vị], rau tươi, nấm tươi, nấm linh chi tươi, củ tỏi, củ tỏi đen, quả tươi, thảo mộc 

tươi, rễ cây dùng làm thực phẩm, sợi nấm để nhân giống, rau cỏ tươi, tảo/rong biển dùng 

làm thức ăn cho người hoặc động vật, nước ép trái cây, đồ uống không có cồn, chế phẩm 
để làm đồ uống, đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn, nước quả cô đặc [không có 

cồn], nước ép rau [đồ uống], đồ uống có cồn [trừ bia], rượu mạnh [đồ uống], rượu vang, 

rượu có chứa nấm linh chi, rượu tỏi. 
 
 

(210) 4-2015-26958 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.11.2015 
(531) 26.1.1; 5.5.19 

(591) Hồng, xanh lá cây, ghi, trắng 

(731) Hội nông dân phường Cám Giá  
(VN) 
Tổ 23, phường Cam Giá, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Hoa đào. 

 

 
(210) 4-2015-27195 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.11.2015 

  

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27735 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.11.2015 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A25.7.21; 26.1.10 

(731) Công ty TNHH MTV Hồng Đạt 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút (đồ dùng văn phòng).  
 

 
(210) 4-2015-28034 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Bùi Tuấn Sơn  (VN) 
Số 342 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; nồi cơm điện; bếp ga; bếp từ; bếp hồng ngoại; ấm siêu tốc 

dùng điện; van ga (phụ kiện bếp ga); nồi cơm dùng ga; thiết bị hút khói - khử mùi; bình 

tắm nóng lạnh dùng ga, dùng điện, cây nước nóng lạnh; nồi áp suất dùng điện, lò nướng, 

quạt điện, quạt điện có tích hợp chức năng phun hơi nước; nồi lẩu điện, lò vi sóng. 

 

Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-28035 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.11.2015 

  (540) 

  

(731) Bùi Tuấn Sơn  (VN) 
Số 342 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bếp ga; van ga (phụ kiện bếp ga); nồi cơm dùng ga; thiết bị 

hút khói - khử mùi; bình tắm nóng lạnh dùng ga; cây nước nóng lạnh. 

 

Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo không dùng điện. 
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Phần V 
 

đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký  
thiết kế bố trí  mạch tích hợp 

 
 

Số đơn: 7-2015-00005 

Ngày nộp đơn: 04/08/2015 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Khối luồng dữ liệu của chip nhận dạng tiếng nói 

Chủ đơn: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả:  

Hoàng Trang, 214/90 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

Phạm Đăng Lâm, 49 Phan Sào Nam, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

Chức năng: logic  Cấu trúc: MOS Công nghệ: CMOS 130 nm của TSMC 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn khối luồng dữ liệu của chip nhận dạng tiếng nói được 
sử dụng để thực hiện tất cả các tính toán trong hệ thống nhận dạng tiếng nói với khối trích đặc 
trưng MFCC của tiếng nói và khối giải mã dựa trên mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model 
- HMM), được sản xuất với công nghệ CMOS 130 nm của TSMC. Bản mạch này được thiết kế 
bao gồm 9 lớp kim loại, nguồn cấp lõi chip là 1,2 V, có tốc độ xử lý 63 MHz, số cell 29601, kích 
thước 814,40 m x 812,16 m. 

 

 

Số đơn: 7-2015-00006 

Ngày nộp đơn: 04/08/2015 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Bộ FFT 128 điểm, định dạng dấu chấm tĩnh, mô hình 1 cánh 
bướm 

Chủ đơn: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả:  

Hoàng Trang, 214/90 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Minh Hiếu, 2.17 Chung cư Khang Phú, 67 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận 
Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

Chức năng: logic Cấu trúc: MOS  Công nghệ: CMOS 130 nm của TSMC 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn bộ FFT 128 điểm, định dạng dấu chấm tĩnh, mô hình 1 
cánh bướm được sử dụng để thực hiện phép biến đổi Fourier 128 điểm, định dạng là dấu chấm 
tĩnh, sử dụng mô hình 1 cánh bướm với các cải tiến trong kiến trúc phù hợp cho các phép tính 
toán đòi hỏi tốc độ nhanh, được sản xuất với công nghệ CMOS 130 nm của TSMC. Bản mạch 
này được thiết kế bao gồm 9 lớp kim loại, nguồn cấp lõi chip là 1,2 V, có tốc độ xử lý 109 MHz, 
số cell 10963, kích thước 482,88 m x 480,96 m. 
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Số đơn: 7-2015-00007 

Ngày nộp đơn: 04/08/2015 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Khối tính xác suất Gaussian cho một trạng thái có 4 bộ trộn, mỗi 
bộ trộn đại diện bởi 26 hệ số mean và 26 hệ số covarian 

Chủ đơn: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả:  

Hoàng Trang, 214/90 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Khắc Phương Tuấn, 127/48/17 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

Chức năng: logic Cấu trúc: MOS  Công nghệ: CMOS 130 nm của TSMC 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn khối tính xác suất Gausian cho một trạng thái có 4 bộ 
trộn, mỗi bộ trộn đại diện bởi 26 hệ số mean và 26 hệ số covarian được sử dụng để tính xác suất 
Gaussian cho một trạng thái trong cấu hình bộ giải mã tiếng nói dùng mô hình Markov ẩn 
(Hidden Markov Model - HMM). Cấu hình trong một trạng thái có 4 bộ trộn, mỗi bộ trộn đại 
diện bởi 26 hệ số mean và 26 hệ số covarian. Bản mạch được sản xuất với công nghệ CMOS 130 
nm của TSMC, được thiết kế bao gồm 9 lớp kim loại, nguồn cấp lõi chip là 1,2 V, có tốc độ xử 
lý 127 MHz, số cell 17261, kích thước 465,92 m x 463,68 m. 

     

  

Số đơn: 7-2015-00008 

Ngày nộp đơn: 04/08/2015 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Bộ trích đặc trưng MFCC gồm 26 hệ số của tiếng nói 

Chủ đơn: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả:  

Hoàng Trang, 214/90 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

Phạm Đăng Lâm, 49 Phan Sào Nam, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

Chức năng: logic Cấu trúc: MOS  Công nghệ: CMOS 130 nm của TSMC 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn bộ trích đặc trưng MFCC gồm 26 hệ số của tiếng nói 
được sử dụng để thực hiện trích đặc trưng tiếng nói MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficient) 
trong hệ thống nhận dạng tiếng nói. Đặc trưng MFCC của tiếng nói trong bản mạch tích hợp bán 
dẫn này bao gồm 26 hệ số sau: 12 hệ số cepstrum, 1 hệ số năng lượng, 13 hệ số delta bậc 1. Bản 
mạch được sản xuất với công nghệ CMOS 130 nm của TSMC, được thiết kế bao gồm 9 lớp kim 
loại, nguồn cấp lõi chip là 1,2 V, có tốc độ xử lý 87 MHz, số cell 20057, kích thước 655,36 m x 
653,76 m. 
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Số đơn: 7-2015-00009 

Ngày nộp đơn: 04/08/2015 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Khối giải mã tiếng nói 

Chủ đơn: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả:  

Hoàng Trang, 214/90 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

Trần Văn Hoàng, 1/4 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Chức năng: logic Cấu trúc: MOS  Công nghệ: CMOS 130 nm của TSMC 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn khối giải mã tiếng nói được sử dụng để giải mã tiếng 
nói sau khi nhận vào các hệ số đặc trưng MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficient) của tiếng 
nói, được sản xuất với công nghệ CMOS 130 nm của TSMC, được thiết kế bao gồm 9 lớp kim 
loại, nguồn cấp lõi chip là 1,2 V, có tốc độ xử lý 62 MHz, số cell 125509, kích thước 1710,40 
m x 1707,84 m. 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

 (21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2012-01690 36003 25.12.2013 09.10.2015     B01D 21/24 

1-2013-00541 35329 25.10.2013 09.10.2015     A61B 10/00 

1-2013-01140 35382 25.10.2013 02.10.2015     G06F 3/03 

1-2014-00049 43549 25.09.2015 28.09.2015     C02F 1/00 

1-2014-00926 39130 25.09.2014 30.09.2015     F16K 24/04 

1-2014-01250 41272 25.03.2015 14.10.2015     C07D 277/66 

1-2014-02136 39681 27.10.2014 16.10.2015     A61K 39/12 

1-2014-02702 41309 25.03.2015 06.10.2015     C03B 9/193 

1-2014-02960 42032 25.05.2015 16.10.2015     A61F 5/14 

1-2014-03282 40750 26.01.2015 25.09.2015     F42B 12/02 

1-2014-03308 40756 26.01.2015 09.10.2015     F01K 23/06 

1-2014-03417 41066 25.02.2015 01.10.2015     C07D 401/14 

1-2014-03466 41712 27.04.2015 28.09.2015     E04B 1/24 

1-2014-03485 40809 26.01.2015 25.09.2015     G05B 19/05 

1-2014-03488 40810 26.01.2015 06.10.2015     A61K 9/22 

1-2014-03526 41403 25.03.2015 16.10.2015     A01N 43/84 

1-2014-03527 41404 25.03.2015 16.10.2015     A01N 43/84 

1-2014-03529 40826 26.01.2015 16.10.2015     C09D 11/00 

1-2014-03536 42064 25.05.2015 01.10.2015     A61K 47/48 

1-2014-03538 40829 26.01.2015 07.10.2015     C23C 2/06 

1-2014-03539 40830 26.01.2015 25.09.2015     A61K 9/19 

1-2014-03546 41080 25.02.2015 21.10.2015     B08B 3/04 

1-2014-03559 41406 25.03.2015 15.10.2015     B65D 51/24 

1-2014-03586 41411 25.03.2015 19.10.2015     C07D 413/12 

1-2014-03590 41088 25.02.2015 19.10.2015     C12N 15/113 

1-2014-03613 40859 26.01.2015 05.10.2015     A47G 9/10 

1-2014-03621 41092 25.02.2015 28.09.2015     G11B 5/73 

1-2014-03627 41418 25.03.2015 12.10.2015     C12P 19/00 

1-2014-03628 40866 26.01.2015 16.10.2015     C08J 11/04 

1-2014-03642 41093 25.02.2015 30.09.2015     C07D 251/46 

1-2014-03655 40492 25.12.2014 07.10.2015     A61K 8/67 

1-2014-03656 41096 25.02.2015 07.10.2015     A61K 8/87 

1-2014-03683 41104 25.02.2015 01.10.2015     A61F 9/00 

1-2014-03726 40896 26.01.2015 29.09.2015     A61K 31/221 

1-2014-03728 42078 25.05.2015 29.09.2015     B05B 1/02 

1-2014-03738 41441 25.03.2015 28.09.2015     H01M 8/08 

1-2014-03742 40898 26.01.2015 29.09.2015     C21B 13/00 

1-2014-03754 41114 25.02.2015 05.10.2015     H04N 7/26 
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1-2014-03756 41725 27.04.2015 09.10.2015     H04N 7/26 

1-2014-03757 41443 25.03.2015 13.10.2015     B65D 51/24 

1-2014-03776 41446 25.03.2015 19.10.2015     A01N 25/04 

1-2014-03782 42785 27.07.2015 07.10.2015     H04N 21/462 

1-2014-03805 41128 25.02.2015 09.10.2015     A01H 5/00 

1-2014-03806 41733 27.04.2015 14.10.2015     H04L 9/32 

1-2014-03816 41133 25.02.2015 05.10.2015     H04N 7/26 

1-2014-03817 41134 25.02.2015 09.10.2015     H03M 7/406 

1-2014-03837 42088 25.05.2015 29.09.2015     B05B 17/06 

1-2014-03839 40916 26.01.2015 13.10.2015     G06F 17/30 

1-2014-03842 41454 25.03.2015 19.10.2015     A47F 1/08 

1-2014-03868 42787 27.07.2015 05.10.2015     H04N 7/26 

1-2014-03869 42788 27.07.2015 07.10.2015     A61K 9/06 

1-2014-03870 43152 25.08.2015 05.10.2015     H04N 7/26 

1-2014-03885 42790 27.07.2015 21.10.2015     B63B 21/00 

1-2014-03891 41462 25.03.2015 13.10.2015     A01N 43/90 

1-2014-03900 41465 25.03.2015 09.10.2015     A01N 47/34 

1-2014-03903 41467 25.03.2015 16.10.2015     C07D 409/12 

1-2014-03904 41468 25.03.2015 16.10.2015     A61K 31/496 

1-2014-03911 41737 27.04.2015 15.10.2015     B01D 53/50 

1-2014-03918 40923 26.01.2015 08.10.2015     C07D 413/12 

1-2014-03919 41155 25.02.2015 16.10.2015     H01Q 1/38 

1-2014-03921 41474 25.03.2015 01.10.2015     C23C 16/00 

1-2014-03924 43153 25.08.2015 14.10.2015     C25C 3/08 

1-2014-03931 42479 25.06.2015 16.10.2015     C12N 1/20 

1-2014-03932 41477 25.03.2015 30.09.2015     B65D 88/30 

1-2014-03938 41743 27.04.2015 16.10.2015     C07J 63/00 

1-2014-03944 41159 25.02.2015 30.09.2015     C07D 471/04 

1-2014-03951 41481 25.03.2015 09.10.2015     H04N 7/26 

1-2014-03956 41483 25.03.2015 05.10.2015     G01N 33/574 

1-2014-03958 41164 25.02.2015 25.09.2015     D06B 11/00 

1-2014-03962 41165 25.02.2015 07.10.2015     A61K 9/20 

1-2014-03989 41488 25.03.2015 12.10.2015     H04B 17/00 

1-2014-04001 41493 25.03.2015 02.10.2015     A61K 38/09 

1-2014-04007 41495 25.03.2015 14.10.2015     C07K 14/605 

1-2014-04011 41175 25.02.2015 28.09.2015     C21B 7/16 

1-2014-04014 41752 27.04.2015 21.10.2015     A61Q 5/12 

1-2014-04022 41499 25.03.2015 05.10.2015     B21F 37/00 

1-2014-04031 41502 25.03.2015 20.10.2015     F22B 1/02 

1-2014-04033 41503 25.03.2015 20.10.2015     F22B 1/02 

1-2014-04063 42487 25.06.2015 02.10.2015     C08B 11/12 

1-2014-04066 41506 25.03.2015 13.10.2015     H04B 7/02 

1-2014-04067 41184 25.02.2015 19.10.2015     C07D 403/12 

1-2014-04069 42103 25.05.2015 08.10.2015     C07D 471/04 

1-2014-04089 41512 25.03.2015 09.10.2015     H04L 1/00 

1-2014-04107 41514 25.03.2015 16.10.2015     H04B 17/00 

1-2014-04123 43164 25.08.2015 09.10.2015     C07K 14/37 

1-2014-04133 42109 25.05.2015 21.10.2015     B05D 7/24 

1-2014-04144 42797 27.07.2015 01.10.2015     B32B 15/01 

1-2014-04159 42111 25.05.2015 21.10.2015     C02F 1/52 
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1-2014-04166 41527 25.03.2015 12.10.2015     B21F 37/00 

1-2014-04167 41770 27.04.2015 16.10.2015     G01F 1/10 

1-2014-04168 43581 25.09.2015 12.10.2015     A23K 1/00 

1-2014-04179 42114 25.05.2015 29.09.2015     A61K 8/25 

1-2014-04197 41206 25.02.2015 14.10.2015     E03F 3/02 

1-2014-04199 42498 25.06.2015 05.10.2015     C08L 77/06 

1-2014-04204 41775 27.04.2015 12.10.2015     G01R 31/3183 

1-2014-04206 41777 27.04.2015 06.10.2015     C07K 16/40 

1-2014-04216 42119 25.05.2015 25.09.2015     E02F 3/90 

1-2014-04279 41546 25.03.2015 19.10.2015     C07K 16/10 

1-2014-04281 43178 25.08.2015 12.10.2015     B65D 83/08 

1-2014-04283 42806 27.07.2015 12.10.2015     C07C 311/51 

1-2014-04289 41802 27.04.2015 21.10.2015     C11D 3/40 

1-2014-04299 42129 25.05.2015 01.10.2015     C09B 62/44 

1-2014-04310 41805 27.04.2015 13.10.2015     H05B 3/00 

1-2014-04351 41558 25.03.2015 20.10.2015     C07C 37/20 

1-2014-04352 41814 27.04.2015 30.09.2015     C07D 487/04 

1-2014-04385 42138 25.05.2015 01.10.2015     B23K 1/012 

1-2014-04410 43184 25.08.2015 29.09.2015     F16D 41/06 

1-2014-04416 43185 25.08.2015 08.10.2015     A61K 39/00 

1-2014-04420 41577 25.03.2015 29.09.2015     C01B 31/02 

1-2014-04423 41835 27.04.2015 07.10.2015     C07D 471/08 

1-2014-04437 41842 27.04.2015 29.09.2015     H04Q 9/00 

1-2015-00007 41586 25.03.2015 06.10.2015     A61F 13/15 

1-2015-00108 42166 25.05.2015 07.10.2015     A61K 39/04 

1-2015-00195 41609 25.03.2015 20.10.2015     A01N 43/90 

1-2015-00224 43200 25.08.2015 02.10.2015     G02B 5/20 

1-2015-00234 42535 25.06.2015 19.10.2015     C12N 7/00 

1-2015-00244 44037 26.10.2015 07.10.2015     B24B 37/26 

1-2015-00255 42840 27.07.2015 25.09.2015     B01D 53/14 

1-2015-00282 41622 25.03.2015 07.10.2015     A61K 9/00 

1-2015-00325 42212 25.05.2015 07.10.2015     C12N 1/20 

1-2015-00327 41626 25.03.2015 15.10.2015     A01D 69/00 

1-2015-00411 42244 25.05.2015 20.10.2015     B41J 3/54 

1-2015-00412 42245 25.05.2015 20.10.2015     B41J 3/54 

1-2015-00521 42276 25.05.2015 19.10.2015     C08J 5/18 

1-2015-00588 42299 25.05.2015 15.10.2015     F15B 15/19 

1-2015-00718 42599 25.06.2015 21.10.2015     B01J 23/89 

1-2015-00765 42606 25.06.2015 19.10.2015     H05H 1/46 

1-2015-00810 42619 25.06.2015 15.10.2015     B32B 27/00 

1-2015-01415 43024 27.07.2015 12.10.2015     C07D 273/04 

1-2015-01942 43790 25.09.2015 08.10.2015     A47C 23/04 

1-2015-02339 44226 26.10.2015 05.10.2015     B61D 27/00 

1-2015-02424 44250 26.10.2015 20.10.2015     E06B 9/84 

1-2015-02629 44307 26.10.2015 12.10.2015     C09D 183/04 

1-2015-02630 44308 26.10.2015 12.10.2015     C09D 183/04 

1-2015-02802 44350 26.10.2015 09.10.2015     B24B 27/02 

2-2013-00263 2444  25.04.2014 07.10.2015     A61F 13/00 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký  sáng chế  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7894/ TB-SHTT, ngày 24/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02570  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 10835 Road to the Cure, Suite 250, San Diego, California 92121, US 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7895/ TB-SHTT, ngày 24/08/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-00912 12/09/2006 

1-2009-01763 19/03/2008 

1-2009-01764 19/03/2008 

1-2012-00089 15/06/2010 

1-2012-00090 15/06/2010 

1-2012-00183 22/06/2010 

1-2012-00876 21/09/2010 

1-2012-03610 02/11/2010 

1-2012-01227 02/11/2010 

1-2012-01701 09/11/2010 

1-2012-01722 06/12/2010 

1-2012-02209 24/01/2011 

1-2012-02416 25/01/2011 

1-2012-03076 31/03/2011 

1-2012-03429 26/04/2011 

1-2012-03626 25/01/2011 

1-2012-03828 26/05/2011 

1-2013-01571 17/11/2011 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 OMYA INTERNATIONAL AG (CH) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7896/ TB-SHTT, ngày 24/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-02895  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

Tên chủ đơn mới là: 

 GAINA CO., LTD. (JP) 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7899/ TB-SHTT, ngày 24/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00436  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2011 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả   

 Bổ sung tên tác giả mới là: 

 Brian Leuenberger 
Địa chỉ: 304 3rd Street NW, Fort Atkinson, IA 52144, United States of America 

 Quốc tịch: Hoa Kỳ 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8010/ TB-SHTT, ngày 27/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00150  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 DOMAIN LICENSES LIMITED (VG) 
 Offshore Incorporations Centre, P.O.Box 957, Road Town, Tortola, Bristish Virgin Islands 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8014/ TB-SHTT, ngày 27/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2006-01973  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2005 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 TAKEDA NYCOMED AS (NO) 
 Drammensveien 852, 1383 ASKER, Norway 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8015/ TB-SHTT, ngày 27/08/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-02763  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8016/ TB-SHTT, ngày 27/08/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-01553 12/12/2008 

1-2013-02231 19/12/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn   

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
 Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

Địa chỉ chủ đơn mới là:  

1 River Road, Schenectady, New York 12345, U.S.A 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8353/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-01324  (220) Ngày nộp đơn 20/10/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

TOYO SEIKAN KAISHA, LTD. (JP) và JAPAN CROWN CORK CO., LTD. (JP) được sửa 
lần lượt thành: 

1. TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD. (JP) 
18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8627, Japan 

2. NIPPON CLOSURES CO., LTD. (JP) 

18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022 Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8354/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-01324 20/10/2009 

1-2014-04395 27/05/2013 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8355/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-01916  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, tên và địa chỉ chủ đơn   

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tên của chủ đơn PANIMA PHARMACEUTICALS AG (CH) mới là: 

 BIOGEN INTERNATIONAL NEUROSCIENCE GMBH (CH) 

Địa chỉ chủ đơn UNIVERSITY OF ZURICH (CH) mới là: Prorektorat Forschung 

Rämistrasse 71 CH-8006 Zurich, Switzerland 
  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8356/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2006-00856  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2003 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8357/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

  

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-03495 22/04/2011 

1-2013-00607 29/07/2011 

1-2013-00608 29/07/2011 

1-2013-00830 12/08/2011 

1-2013-00840 12/08/2011 

1-2013-02153 13/12/2011 
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1-2014-02163 12/08/2011 

1-2014-02164 29/07/2011 

1-2014-02262 29/07/2011 

1-2015-00358 22/04/2011 

1-2015-00359 22/04/2011 

1-2015-00360 22/04/2011 

1-2015-00361 22/04/2011 

1-2015-00362 22/04/2011 

1-2015-00363 29/07/2011 

1-2015-00364 29/07/2011 

1-2015-00365 29/07/2011 

1-2015-00366 29/07/2011 

1-2015-00367 29/07/2011 

1-2015-00368 29/07/2011 

1-2015-00369 29/07/2011 

1-2015-00370 29/07/2011 

1-2015-00371 29/07/2011 

1-2015-00372 12/08/2011 

1-2015-00373 12/08/2011 

1-2015-00374 12/08/2011 

1-2015-00375 12/08/2011 

1-2015-00376 12/08/2011 

1-2015-00377 12/08/2011 

1-2015-00378 12/08/2011 

1-2015-00379 12/08/2011 

1-2015-01665 22/04/2011 

1-2015-01666 22/04/2011 

1-2015-01667 22/04/2011 

1-2015-01668 22/04/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
 255 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8358/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00657  (220) Ngày nộp đơn 13/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8361/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-02540  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư A Hòa (AHOA LAW OFFICE) 

181/3 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8362/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-03664  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 TASLY HOLDING GROUP CO., LTD. (CN) 

Tianjin Beichen Hi-tech Industrial Park, Tianjin 300410, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8495/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-00447  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

 Tên chủ đơn mới là: 

 IGNITE ENERGY RESOURCES LTD (AU) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8497/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  

  

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-02091 22/02/2007 

1-2012-02691 07/02/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
 Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8498/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  
  

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00832 17/08/2012 

1-2015-01476 14/10/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
 Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8499/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-00346  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON CLOSURES CO., LTD. (JP) 
 18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8500/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00346 01/07/2009 

1-2014-02320 21/09/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8500/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-00958 26/09/2006 

1-2014-00006 25/05/2012 

1-2014-02356 10/12/2012 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
 Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8504/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-03450 31/10/2013 

1-2013-03630 18/11/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
 Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8505/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2007-00855 19/04/2007 

1-2008-02608 24/10/2008 

1-2010-02001 04/08/2010 

1-2011-01253 16/05/2011 

1-2011-03310 30/11/2011 

1-2011-03311 30/11/2011 

1-2011-03312 30/11/2011 

1-2011-03313 30/11/2011 

1-2011-03315 30/11/2011 

1-2011-03316 30/11/2011 

1-2012-00289 04/02/2012 
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1-2012-00509 18/02/2012 

1-2012-00523 29/02/2012 

1-2012-01169 26/04/2012 

1-2012-01661 13/06/2012 

1-2013-01176 16/04/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
 Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8506/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2007-00713 02/04/2007 

1-2007-00866 20/04/2007 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8507/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-00101 14/01/2010 

1-2012-00068 10/01/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 
 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8508/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2004-01282 02/05/2003 

1-2013-00332 02/05/2003 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp  

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
WYETH HOLDINGS LLC (US) 
235 East 42nd Street, New York, New York 10017 USA 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8509/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-01622  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308 - 310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8510/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00609  (220) Ngày nộp đơn 08/09/2010 

Mục sửa đổi: Tên tác giả  

 Tên tác giả MASUNAGA Yuiko (JP) mới là: 

 OYA Yuiko (JP) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8511/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-02459 25/12/2012 

1-2014-03145 18/04/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
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Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8513/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-02901  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2013 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả   

 Tên tác giả mới là: 

 1. Tên đầy đủ: Trần Lê Quan (VN) 
Địa chỉ: 55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Quốc tịch: Việt Nam 

2. Tên đầy đủ: Trần Lê Quân (VN) 
Địa chỉ: 55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 Quốc tịch: Việt Nam 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8514/ TB-SHTT, ngày 09/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-01276  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

 Tên và địa chỉ chủ đơn Université Montpellier 2 Sciences Et Techniques (FR) mới là: 

 UniversitÐ De Montpellier (FR) 
 163 rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier, France 
 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8615/ TB-SHTT, ngày 15/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-03544  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

 Tên chủ đơn mới là: 

 JASSEN R&D IRELAND (IE) 
 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8650/ TB-SHTT, ngày 16/09/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2005-00602 05/05/2005 

1-2005-00603 05/05/2005 

1-2005-00658 16/05/2005 

1-2005-00946 08/07/2005 

1-2005-01502 14/10/2005 
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1-2005-01630 07/11/2005 

1-2006-01283 04/08/2006 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 SANYANG MOTOR CO., LTD. (TW) 

No.184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8652/ TB-SHTT, ngày 16/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-03494  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8653/ TB-SHTT, ngày 16/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02874  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8654/ TB-SHTT, ngày 16/09/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-03811 01/06/2011 

1-2012-03833 01/06/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310 tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
 Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8655/ TB-SHTT, ngày 16/09/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-02521 19/02/2010 

1-2012-01557 10/11/2010 

1-2013-00073 31/05/2011 

1-2013-00990 05/10/2011 

1-2013-01477 11/10/2011 

1-2014-02764 18/01/2013 

1-2014-03006 08/02/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8658/ TB-SHTT, ngày 16/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2007-01723  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1. Tên và địa chỉ của chủ đơn WYETH (US) mới là: 

WYETH LLC (US) 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755, United States of America 

2. Địa chỉ của chủ đơn ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED (IE) mới là: 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8661/ TB-SHTT, ngày 16/09/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-00124 30/11/1998 

1-2009-01033 26/05/2000 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8870/ TB-SHTT, ngày 24/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-01783  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 
 NIPPON STEEL & SUMIKIN ANTI-CORROSION CO., LTD. (JP) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8871/ TB-SHTT, ngày 24/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-01480  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8672/ TB-SHTT, ngày 24/09/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-01080 20/10/2006 

1-2014-04396 20/10/2006 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (BMVN International LLC) 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8874/ TB-SHTT, ngày 24/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-01573  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8875/ TB-SHTT, ngày 24/09/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02668  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Địa chỉ chủ đơn Eu Yan Sang International Ltd. (SG) mới là: 

21 Tai Seng Drive, Singapore 535223, Singapore 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9179/ TB-SHTT, ngày 01/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2001-01176  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2000 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9183/ TB-SHTT, ngày 01/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-03688  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2/B2 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9257/ TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-03314  (220) Ngày nộp đơn 30/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9258/ TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-00358  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9259/TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-00852  (220) Ngày nộp đơn 01/08/2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 c/o EDBI, 250 North Bridge Rd #28-00 Raffles City Tower, Singapore 179101, Singapore 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9261/TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2009-01595  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9262/TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02655  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9263/TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00857  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9264/ TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-03465 09/06/2009 

1-2012-01892 01/12/2010 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9265/ TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-01735 04/12/2009 

1-2011-01736 04/12/2009 

1-2012-01911 01/06/2010 

1-2012-01912 01/06/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9267/ TB-SHTT, ngày 08/10/2015  
   

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01150 14/05/2010 

1-2015-02260 14/05/2010 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 PPC Broadband, Inc. (US) 

Địa chỉ chính xác của chủ đơn là: 6176 East Molloy Road, East Syracuse, NY 13057-0278, 
the United States of America 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9268/TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-01204  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả sáng chế 

Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: LEI, Zhiyu 
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Địa chỉ: 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131, China  
Quốc tịch: Trung Quốc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9269/TB-SHTT, ngày 08/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01040  (220) Ngày nộp đơn 31/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL GMBH (CH) 
Schlšsselstrasse 12, 8645 Jona, Switzerland 

_______________________ 

 
b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8651/TB-SHTT, ngày 16/09/2015  

(210)  Số đơn: 2-2012-00173  (220) Ngày nộp đơn 26/07/2012 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả sáng chế, xoá bỏ đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

 Tên đầy đủ: Hoàng An Quốc  

Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
 Quốc tịch: Việt Nam 

 2. Xóa bỏ đại diện theo ủy quyền của chủ đơn đối với: 

Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (IPTC) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 
c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8359/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

(
  

210)  Số đơn: 3-2014-00603  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

             Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
 Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8360/ TB-SHTT, ngày 03/09/2015  

(
  

210)  Số đơn: 3-2014-00604  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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            Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
 Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8656/ TB-SHTT, ngày 16/09/2015  

(
  

210)  Số đơn: 3-2015-00983  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2015 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

            Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
 Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8657/ TB-SHTT, ngày 16/09/2015  

(
  

210)  Số đơn: 3-2014-01645  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2014 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

            Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng Sự (TRAN H.N. & ASS) 
 Số 1 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

   
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8876/ TB-SHTT, ngày 24/09/2015  

(
  

210)  Số đơn: 3-2014-00638  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

             Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9182/ TB-SHTT, ngày 01/10/2015  

(
  

210)  Số đơn: 3-2014-01452  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2014 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

             Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 

 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7891/TB-SHTT, ngày 24/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-04227  (220) Ngày nộp đơn: 19/06/2013 

Bên chuyển giao:       
 BASF SE (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 
Bên được chuyển giao:  
BASF AGRO B.V. (NL) 

 Groningensingel 1, NL-6835 EA Arnheim, Netherlands 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7892/TB-SHTT, ngày 24/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-02005  (220) Ngày nộp đơn: 15/12/2011 

Bên chuyển giao:       
 IGNITE ENERGY RESOURCES LIMITED (AU) 

56 Gindurra Road, Somersby, NSW 2250, Australia 

Bên được chuyển giao:  

IGNITE RESOURCES PTY LTD (AU) 

Level 3, 90 Mount St, North Sydney, New South Wales 2060, Australia 

IGNITE RESOURCES PTY LTD (AU) là đồng chủ đơn với LICELLA PTY LTD (AU) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8011/TB-SHTT, ngày 27/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-00150  (220) Ngày nộp đơn: 10/08/2010 

Bên chuyển giao:       
 DOMAIN LICENSES LIMITED (VG) 

Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Bên được chuyển giao:  

CENTEK LIMITED (GB) 

Forde Road, Brunel Industrial Estate, Newton Abbot, TQ12 4AE, United Kingdom 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8013/TB-SHTT, ngày 27/08/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-01940  (220) Ngày nộp đơn: 06/01/2011 
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Bên chuyển giao:       
 OMG ADDITIVES LIMITED (GB) 

Floor five, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, United Kingdom 

Bên được chuyển giao:  

OMG UK TECHNOLOGY LIMITED (UK) 

Floor 5, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, the United Kingdom 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8363/TB-SHTT, ngày 03/09/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2013-00607 29/07/2011 

1-2013-00608 29/07/2011 

1-2013-00830 12/08/2011 

1-2013-00840 12/08/2011 

1-2014-02163 12/08/2011 

1-2014-02164 29/07/2011 

1-2014-02262 29/07/2011 

1-2015-00358 22/04/2011 

1-2015-00359 22/04/2011 

1-2015-00360 22/04/2011 

1-2015-00361 22/04/2011 

1-2015-00362 22/04/2011 

1-2015-00363 29/07/2011 

1-2015-00364 29/07/2011 

1-2015-00365 29/07/2011 

1-2015-00366 29/07/2011 

1-2015-00367 29/07/2011 

1-2015-00368 29/07/2011 

1-2015-00369 29/07/2011 

1-2015-00370 29/07/2011 

1-2015-00371 29/07/2011 

1-2015-00372 12/08/2011 

1-2015-00373 12/08/2011 
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1-2015-00374 12/08/2011 

1-2015-00375 12/08/2011 

1-2015-00376 12/08/2011 

1-2015-00377 12/08/2011 

1-2015-00378 12/08/2011 

1-2015-00379 12/08/2011 

1-2015-01665 22/04/2011 

1-2015-01666 22/04/2011 

1-2015-01667 22/04/2011 

1-2015-01668 22/04/2011 

 

Bên chuyển giao:       
 M&K LICENSING CO., LTD. (KR) 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, Republic of 
Korea 

Bên được chuyển giao:  

M&K HOLDINGS INC. (KR) 

3rd Floor, Kisan Building, 67 25-gil Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, 137-835, Republic 
of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8364/TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-03495  (220) Ngày nộp đơn: 22/04/2011 

Bên chuyển giao:       
 M&K LICENSING CO., LTD. (KR) 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, Republic of 
Korea 

Bên được chuyển giao:  

M&K HOLDINGS INC. (KR) 

3rd Floor, Kisan Building, 67 25-gil Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, 137-835, Republic of 
Korea 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8365/TB-SHTT, ngày 03/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-02153  (220) Ngày nộp đơn: 13/12/2011 

Bên chuyển giao:       
 M&K LICENSING CO., LTD. (KR) 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, Republic of 
Korea 
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Bên được chuyển giao:  

M&K HOLDINGS INC. (KR) 

3rd Floor, Kisan Building, 67 25-gil Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, 137-835, Republic of 
Korea 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8496/TB-SHTT, ngày 09/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2010-00447  (220) Ngày nộp đơn: 26/03/2008 

Bên chuyển giao:       
 IGNITE ENERGY RESOURCES LTD  (AU) 

56 Gindurra Road Somersby, NSW 2250, Australia  

Bên được chuyển giao:  

IGNITE RESOURCES PTY LTD (AU) 

Level 3, 90 Mount St, North Sydney, New south Wales 2060, Australia 

 IGNITE RESOURCES PTY LTD (AU) là đồng chủ đơn với LICELLA PTY LTD (AU) 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8515/TB-SHTT, ngày 09/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-02476  (220) Ngày nộp đơn: 06/01/2012 

Bên chuyển giao:       
 OMG ADDITIVES LIMITED (GB) 

Floor five, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, United Kingdom 

Bên được chuyển giao:  

OMG UK TECHNOLOGY LIMITED (UK) 

Floor 5, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, the United Kingdom 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8516/TB-SHTT, ngày 09/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01889  (220) Ngày nộp đơn: 27/02/2012 

Bên chuyển giao:       
 PANASONIC CORPORATION (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 

Bên được chuyển giao:  

Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. (JP) 

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8517/TB-SHTT, ngày 09/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-01086  (220) Ngày nộp đơn: 20/10/2009 

Bên chuyển giao:       
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 PANASONIC CORPORATION (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên được chuyển giao:  

Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd (JP) 

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8616/TB-SHTT, ngày 15/09/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2010-03544 08/07/2009 

1-2013-01280 16/12/2011 

1-2013-01281 16/12/2011 

1-2013-03043 10/04/2012 

1-2013-03764 18/05/2012 

1-2014-00302 10/08/2012 

1-2014-01469 08/11/2012 

1-2014-02591 07/02/2013 

1-2014-03843 24/05/2013 

1-2015-00084 12/07/2013 

 

Bên chuyển giao:  

JASSEN R&D IRELAND (IE) 

Eastgate Village, Eastgate Little Island, Co Cork, Ireland 

Bên được chuyển giao:  

JANSSEN SCIENCES IRELAND UC (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8636/TB-SHTT, ngày 15/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-01372  (220) Ngày nộp đơn: 10/12/2010 

Bên chuyển giao:       
JANSSEN R&D IRELAND (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 

Bên được chuyển giao:  

JANSSEN SCIENCES IRELAND UC (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 

JANSSEN SCIENCES IRELAND UC (IE) là đồng chủ đơn với MEDIVIR AB (SE) 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8659/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2007-01723  (220) Ngày nộp đơn: 27/01/2006 

Bên chuyển giao:       
ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED (IE) 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

Bên được chuyển giao:  

CRIMAGUA LIMITED (IE) 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

Crimagua Limited (IE) là đồng chủ đơn với WYETH LLC (US) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8660/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2007-01723  (220) Ngày nộp đơn: 27/01/2006 

Bên chuyển giao:       
 Crimagua Limited (IE) 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

Bên được chuyển giao:  

Janssen Sciences Ireland UC (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, Ireland 

Janssen Sciences Ireland UC (IE) là đồng chủ đơn với WYETH LLC (US)./. 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8662/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2008-00124 30/11/1998 

1-2009-01033 26/05/2000 

 

Bên chuyển giao:       

ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED (IE) 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

Bên được chuyển giao: 

 CRIMAGUA LIMITED (IE) 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8663/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2008-00124 30/11/1998 

1-2009-01033 26/05/2000 

 

Bên chuyển giao:       

 Crimagua Limited (IE) 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

Bên được chuyển giao:  

Janssen Sciences Ireland UC (IE) 

Eastgate Village, Eastagte, Little Island, County Cork, Ireland 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8664/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2009-02572  (220) Ngày nộp đơn: 30/05/2008 

Bên chuyển giao:       
ALLIANCE FOR BUSINESS SOLUTIONS A4BS (BE) 

PB 35, Uitbreidingstraat, B-2600 Berchem, Belgium 

Bên được chuyển giao:  

GLOBITOP (BE) 

Prins Albertlei 23, 2600 Berchem, Belgium 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8665/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2009-02572  (220) Ngày nộp đơn: 30/05/2008 

Bên chuyển giao:       

 GLOBITOP (BE) 

Prins Albertlei 23, 2600 Berchem, Belgium 

Bên được chuyển giao:  

Keiryo Packaging SA (LU) 

488, Route de Longwy, L-1940 Luxemburg, Luxembourg 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8666/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2008-03156  (220) Ngày nộp đơn: 18/06/2007 

Bên chuyển giao:       

 THREE BOND CO., LTD. (JP) 

1456, Hazama-cho, Hachioji-shi, Tokyo, Japan 
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Bên được chuyển giao:  

THREEBOND FINE CHEMICAL CO., LTD. (JP) 

1-1 Oyama-cho, Midori-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa, Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8667/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2010-01630  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2010 

Bên chuyển giao:       

 PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan  
Bên được chuyển giao:  
Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. (JP) 

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8668/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2010-02316  (220) Ngày nộp đơn: 27/02/2009 

Bên chuyển giao:       

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên được chuyển giao:  

Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. (JP) 

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8669/TB-SHTT, ngày 16/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-00944  (220) Ngày nộp đơn: 28/08/2012 

Bên chuyển giao:       

 SHANGHAI SOL-MILLENNIUM MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. (CN) 

Suite 2002, Zheng Da Cube Edifice, 58 Changliu Road, Pudong New Area, Shanghai 200135, 
China 

Bên được chuyển giao:  

SOL-MILLENNIUM MEDICAL HK LIMITED (CN) 

Room C, 21/F CMA Building, No. 64 Connaught Road, Central, Hong Kong, China 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8877/TB-SHTT, ngày 24/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-01745  (220) Ngày nộp đơn: 12/01/2010 

Bên chuyển giao:       

 AKEBIA THERAPEUTICS INC. (US) 

9987 Carver Road Cincinnati, OH 45242, United States of America 
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Bên được chuyển giao:  

AERPIO THERAPEUTICS, INC. (US) 

9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, Ohio 45242, US 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8878/TB-SHTT, ngày 24/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-04215  (220) Ngày nộp đơn: 20/05/2013 

Bên chuyển giao:       

 1. ZHAO, Aiping (US) 

10383 Tuscany Road, Ellicott City, MD 21042, United States of America  

2. ZHU, Kejin (US) 

8957 Heath Cove, Cordova, TN 38016, United States of America 

3. XIAO, Wei (CN) 

58 Haichang South Road, XinPU, LianYungang, Jiangsu 222001, China 

4. WANG, Zhenzhong (CN) 

58 Haichang South Road, XinPu, LianYungang, Jiangsu 222001, China 

Bên được chuyển giao:  

Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. (CN) 

No. 58, Haichang South Road, Xinpu District Lianyungang, Jiangsu Province, CHINA 
222001 

Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. (CN) là chủ đơn duy nhất. 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8879/TB-SHTT, ngày 24/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2010-01603  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2007 

Bên chuyển giao:       

 Schweitzer Co., Ltd.  (TW) 

4F., No. 501, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu Technology Park, Taipei City, Taiwan 

Bên được chuyển giao:  

SBC Virbac Limited (HK) 

Flat/Rm 2201-2207, Tower Two Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8880/TB-SHTT, ngày 24/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01225  (220) Ngày nộp đơn: 18/04/2013 

Bên chuyển giao:       

 Topper Sun Energy Technology Co., Ltd. (TW) 

No.458-9, Sinsing Rd., Hukou Township, Hsinchu County 30353, Taiwan 
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Bên được chuyển giao:  

1. BIG SUN Energy Technology Incorporation (TW) 

No.458-9, Sinsing Rd., Hukou Township, Hsinchu County 30353, Taiwan 

2. LUO, Chia Ching (TW) 

No.458-9, Sinsing Rd., Hukou Township, Hsinchu County 30353, Taiwan 

BIG SUN Energy Technology Incorporation (TW) và LUO, Chia Ching (TW) là đồng chủ 
đơn 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8881/TB-SHTT, ngày 24/09/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-01153  (220) Ngày nộp đơn: 24/09/2010 

Bên chuyển giao:       

 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-8651, Japan 

Bên được chuyển giao:  

R-TECH UENO, LTD. (JP) 

NBF Hibiya Bldg., 10F, 1-1-7 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9180/TB-SHTT, ngày 01/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2001-01176  (220) Ngày nộp đơn: 30/11/2001 

Bên chuyển giao:       

 ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED (IE) 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

Bên được chuyển giao:  

Crimagua Limited (IE) 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9181/TB-SHTT, ngày 01/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2001-01176  (220) Ngày nộp đơn: 30/11/2000 

Bên chuyển giao:       

 Crimagua Limited (IE) 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland 

Bên được chuyển giao:  

Janssen Sciences Ireland UC (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, Ireland 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9184/TB-SHTT, ngày 01/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-01136  (220) Ngày nộp đơn: 25/10/2010 

Bên chuyển giao:       

 MIRACLEWATER CO., LTD.  (KR) 

1923 Suseo Hyundai Venture-vill, 713, Suseo-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-539, Republic 
of Korea 

Bên được chuyển giao:  

CHOI, Sung Pil (KR) 

103-905, Hanshin Apartment, 43, Gaepo-ro 110-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9254/TB-SHTT, ngày 08/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-03875  (220) Ngày nộp đơn: 09/05/2012 

Bên chuyển giao:     

1. Tan Seng Chuan (MY) 
202 Pasir Panjang Road #02-02, Singapore 118572 
2. Chong Tze Voon (MY) 
Lot 28, Lagenda Puteri 2, Jalan PJU 1A/57A Damansara Lagenda, 47410 Petaling Jaya, 
Selangor, Malaysia 
3. Lee Chung Wah (MY) 
1203A, Jasmine Towers, Jalan SS2/72, 47300 Petaling Jaya, Malaysia 

Bên được chuyển giao:  

Numoni Pte. Ltd. (SG) 
Địa chỉ: 10 Uni Crescent, Uni Techpark #02-19 (Lobby B) Singapore 408564 

Numoni Pte. Ltd. (SG) là chủ đơn duy nhất./. 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9255/TB-SHTT, ngày 08/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-02924  (220) Ngày nộp đơn: 31/01/2013 

Bên chuyển giao:     

 AGENDA Co., Ltd. (JP) 
SK Building, 2-34, Kita 7-jo Nishi 6-chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 0608737, Japan 
Bên được chuyển giao:  
WORLD TRAVEL SYSTEM INC. (JP) 

2-14 kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0825 Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9256/TB-SHTT, ngày 08/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01300  (220) Ngày nộp đơn: 25/10/2011 

Bên chuyển giao:     

 BK Giulini GmbH (DE) 

GiulinistraBe 2, 67056 Ludwigshafen, Germany 
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Bên được chuyển giao:  

Rhenoflex GmbH (DE) 

Giulinistr.2, 67065 Ludwigshafen, Germany 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9260/TB-SHTT, ngày 08/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2008-00852  (220) Ngày nộp đơn: 01/08/2006 

Bên chuyển giao:     

 S*BIO PTE LTD (SG) 

c/o EDBI, 250 North Bridge Rd #28-00 Raffles City Tower, Singapore 179101, Singapore 

Bên được chuyển giao:  

MEI PHARMA, INC. (US) 

11975 El Camino Real, Suite 101, San Diego, CA 92130, United States of America 
 

________________________________________________________________________________ 

 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7890/TB-SHTT, ngày 24/08/2015 

(210)  Số đơn: 3-2014-00202  (220) Ngày nộp đơn: 14/02/2014 

Bên chuyển giao:        
 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Diệu Hiền (VN) 

Số 22B, Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Yến Ngọc (VN)  

 94 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7893/TB-SHTT, ngày 24/08/2015 

(210)  Số đơn: 3-2015-00065  (220) Ngày nộp đơn: 14/01/2015 

Bên chuyển giao:     
Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang (VN) 

15 đường 3C, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Đức Thanh (VN) 

67 đường số 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8012/TB-SHTT, ngày 27/08/2015 

(210)  Số đơn: 3-2015-00047  (220) Ngày nộp đơn: 12/01/2015 
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Bên chuyển giao:     
Công ty TNHH công nghệ quốc tế NANOMIC (VN) 

1/2 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH NANOMIC (VN) 

Số 1/2 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8518/TB-SHTT, ngày 09/09/2015 

(210)  Số đơn: 3-2015-00237  (220) Ngày nộp đơn: 10/02/2015 

Bên chuyển giao:  
Hứa Cao Trí (VN) 
V4-29-3 Sunrise city, 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 
Bên được chuyển giao:  
Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia đình An Co (VN) 

Lô M, đường số 10, cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An    

  

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8882/TB-SHTT, ngày 24/09/2015 

(210)  Số đơn: 3-2015-01076  (220) Ngày nộp đơn: 06/07/2015 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH Soft Việt Thái (VN) 
Liền kề 4, lô 33 KĐT Văn Khê, La khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  
Công ty TNHH Tân Gia Bình (VN) 

P502, B3 khu TT Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
   

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8883/TB-SHTT, ngày 24/09/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

3-2014-00452 28/03/2014 

3-2014-00453 28/03/2014 

3-2014-00454 28/03/2014 

 

Bên chuyển giao:  

NOKIA CORPORATION (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, Finland 02150 
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Bên được chuyển giao:  

Microsoft Mobile Oy (FL) 

 Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland   

___________________________________________________________________________ 
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PHẦN IX 
 

đính chính 
 

Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Số đơn: 4-2015-15983               ngày nộp: 19/06/2015 

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Đúng là:  

Nhóm 24: Vải và hàng dệt, cụ thể là tấm phủ đồ đạc bằng vải, rèm vải, vật liệu dùng để lọc làm 
bằng vải dệt, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn bằng vải dệt, khăn ăn bằng vải dệt, khăn vải dùng để 
tẩy trang, vải dệt để làm đồ đi chân và đồ đội đầu, nhãn mác bằng vải dùng cho đồ đi chân và đồ 
đội đầu, nhãn mác bằng vải dùng để gắn lên đồ đi chân và đồ đội đầu; khăn trải bàn và trải 

giường; khăn lau bằng vải; vải dùng để may quần áo; chăn (lông vịt); vỏ dùng cho gối, đệm hoặc 
chăn (lông vịt); nhãn mác bằng vải dùng cho quần áo; nhãn mác bằng vải để gắn lên quần áo. 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồng hồ, phụ kiện thời trang, vải dệt, 
mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh cá nhân, hộp đựng, đồ da, túi; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hóa như quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồng hồ, phụ kiện thời trang, vải dệt, mỹ phẩm, đồ 
dùng vệ sinh cá nhân, hộp đựng, đồ da, túi vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hóa này; dịch vụ giúp khách hàng dễ dàng xem và mua sắm các loại hàng hóa như quần áo, 
đồ đội đầu, đồ đi chân, đồng hồ, phụ kiện thời trang, vải dệt, mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh cá nhân, 
hộp đựng, đồ da, túi; dịch vụ bán lẻ trực tuyến thông qua các trang web trên mạng internet các 
sản phẩm như quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồng hồ, phụ kiện thời trang, vải dệt, mỹ phẩm, 
đồ dùng vệ sinh cá nhân, hộp đựng, đồ da, túi. 

___________________________________________________________________________ 
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Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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